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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(641) Số đơn có liên quan về pháp lý 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 46475 
(21) 1-2014-00176 (51) 7 H01L  31/042,  25/07 

(22) 18.07.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2013/069494          18.07.2013 (87) WO2015/008360 A1 22.01.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2014 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan 
(72) Ryuji SUEMOTO (JP), Yasuhiro TAKE (JP), Toshikazu ARAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điốt dùng cho môđun tế bào năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điốt dùng cho môđun tế bào năng lượng mặt trời có kết cấu 
đơn giản, mà được thu nhỏ một cách dễ dàng, ít khả năng gây ra sự không đồng đều của 
nhiệt độ, và thu được năng suất bức xạ rất tốt. Liên quan đến thiết bị điốt dùng cho 
môđun tế bào năng lượng mặt trời (20) theo phương án thực hiện này, đầu cuối thứ nhất 
(22A) được ghép trực tiếp với đầu cuối thứ hai (23B), và đầu cuối thứ nhất (22B) được 
ghép trực tiếp với đầu cuối thứ hai (23C), không có thành phần, như bảng đầu cuối trung 
gian, được bố trí xen vào giữa. Theo kết cấu này, không làm giảm năng suất bức xạ gây 
ra do thành phần trung gian, như bảng đầu cuối trung gian. 
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(11) 46476 
(21) 1-2014-00488 (51) 7 G01B  11/06, G01N  21/23,  21/45, 

G07D  7/16 
(62) 1-2010-03193   
(22) 28.04.2009 (43) 25.04.2016 

(86) PCT/GB2009/050426       28.04.2009 (87) WO2009/133390 05.11.2009 
(30) 0807668.9            28.04.2008     GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  17.02.2014 
(71) INNOVIA FILMS SARL  (CH) 

Chemin de L'Areney 1A, CH-1807 Blonay, Switzerland 
(72) STEWART, Robert Laird (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xác thực màng polyme và đối tượng chứa màng 

polyme này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác thực màng polyme bao gồm việc đo lưỡng chiết 

quang của một lớp trong màng và/hoặc đo độ dày của một lớp trong màng bằng cách đo 
giao thoa ánh sáng trắng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xác thực đối tượng chứa màng polyme. 
Các phương pháp này, và bộ phận để thực hiện các phương pháp này, có thể được sử 
dụng trong các ứng dụng bảo đảm, ví dụ, để thử nghiệm đối với giấy bạc ngân hàng giả. 
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(11) 46477 
(21) 1-2014-03117 (51) 7 G01N  33/00 

(22) 19.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2014 
(75) Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình định lượng các saponin chính trong sâm Việt Nam 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình định lượng các saponin chính trong sâm Việt Nam bao 
gồm các bước: 
(a) chuẩn bị mẫu; 
(b) chiết saponin từ mẫu; 
(c) lọc dịch chiết; 
(d) định lượng các saponin bằng sắc ký HPLC; và 
(e) tính toán kết quả. 
Quy trình này bao gồm việc chiết mẫu một lần bằng metanol 70% bằng phương pháp 
siêu âm, lọc dịch chiết và phân tích bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với đầu dò 

uv, ELSD. Quy trình này hiệu quả trong việc phát hiện và định lượng saponin, cụ thể là 
các saponin nhóm ocotillol không có liên kết đôi. 
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(11) 46478 
(21) 1-2014-03217 (51) 7 F03B  
(22) 25.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2015 
(75) Phạm Văn Hào  (VN) 

Xóm 1, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 
(54) Hệ thống phát điện sử dụng các phễu hứng sóng biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phát điện từ năng lượng sóng biển bao gồm các phễu 
hứng sóng biển (1) đặt nằm ngang kích thước hợp lý, bằng cách tuỳ ý, bố trí sao cho 
thành trên phễu song song với mặt phẳng ngang (4) là mặt nước khi không có sóng và 
cách mặt phẳng ngang (4) này khoảng 1m, sóng biển (2) xô vào bờ theo chiều mũi tên 
(3) với tốc độ rất cao được hứng bởi miệng phễu và trôi mạnh ra phía đáy phễu làm quay 
tuabin máy phát điện (5), nhờ đó thu được điện năng sạch từ sóng biển. 
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(11) 46479 
(21) 1-2014-03219 (51) 7 H02P   
(22) 25.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2014 
(75) Trần ánh Dương  (VN) 

501 Trường Chinh, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
(54) Máy phát điện dựa vào lực đẩy của dòng nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát điện dựa vào lực đẩy của dòng nước. Phần thân gồm phao 
đỡ tang quay kiêm dẫn dòng (1), hầm nước điều chỉnh trọng tâm, tang quay (9); tấm 
chắn nước (3), thanh giằng (2), sàn công tác, mái che liên kết hai phao thành khối, định 
vị bằng neo dây. Tang quay (9) gồm: trục chính (4), vỏ tang (5), cánh dẫn nước (6), liên 
kết với phần thân bằng những ổ bi (7), bộ tăng tốc và máy phát điện. Dòng nước chảy 
theo phao dẫn dòng tác động vào cánh dẫn nước (6) làm quay tang quay (9) và quay 
máy phát điện. Máy có công suất nhỏ, nhưng trên cùng dòng chảy đặt nối tiếp nhiều 
máy tạo thành tổ hợp nên tổng công suất nhiều máy là lớn. 
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(11) 46480 
(21) 1-2014-03245 (51) 7 E04C 1/00 

(22) 26.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2014 
(71) Công ty cổ phần gạch Khang Minh  (VN) 

Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
(72) Đặng Việt Lê (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Gạch xi măng cốt liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch xi măng cốt liệu (100) có từ ba đến bốn thành vách (101, 
102), kích thước nhỏ gọn, trọng lượng thấp. Gạch không nung xi măng cốt liệu này được 
dùng để xây tường mỏng cho nhà ở cao tầng có khả năng chống thấm dột, ẩm mốc. 
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(11) 46481 
(21) 1-2014-03260 (51) 7 B01F 7/00, F26B 3/00 

(22) 29.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2014 
(75) Nguyễn Văn Ba  (VN) 

104/2 khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị sản xuất phân bón kết hợp trộn và gia nhiệt nguyên 

liệu 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị sản xuất phân bón kết hợp trộn và gia nhiệt nguyên 

liệu, có kết cấu bao gồm trống quay có trục quay bao gồm thanh gạt và trục vít xoắn, hệ 
thống gia nhiệt bao gồm đường ống dẫn đưa dung dịch tải nhiệt lên đai tải nhiệt và bốn 
hộp tải nhiệt được lắp lần lượt trên thân và đáy ngoài của trống quay. 
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(11) 46482 
(21) 1-2014-03283 (51) 7 B82B  1/00,  3/00 

(22) 30.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Hồng Nhan (VN), Phan Nguyễn Quỳnh Anh (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Hệ huyền phù nano rutin nồng độ cao và quy trình tạo ra 

chúng với sự hỗ trợ của chitosan 
  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học, công nghệ nano, cụ thể đề cập đến hệ 

huyền phù nano rutin nồng độ cao và quy trình tạo ra chúng với sự hỗ trợ của chitosan. 
Hệ huyền phù bền hơn một tháng khi tồn trữ điều kiện thường. Nano rutin dạng bột thu 
được bằng phương pháp sấy đông khô. Các kết quả phân tích kích thước hạt, TEM, 
XRD... cho thấy rutin vẫn giữ được kích thước nano đồng thời cấu trúc tinh thể không 
thay đổi. Bột nano rutin có độ phân tán tốt trong môi trường pH 2 (khoảng 260 nm), còn 

trong môi trường pH 7,4 cho kích thước hạt (khoảng 9,33 μm). 
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(11) 46483 
(21) 1-2014-03285 (51) 7 C12N  5/00,  5/07 

(22) 30.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Phúc (VN), Vũ Thanh Bình (VN), Lê Thị Hạnh (VN), Phan Lữ Chính Nhân 

(VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Quy trình phân lập và tăng sinh tế bào ung thư vú ở người từ 

khối u vú 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình phân lập và tăng sinh tế bào ung thư vú ở người từ khối u 

vú. Quy trình này sử dụng hình thức nuôi cấy mô trong môi trường cải biến. Môi trường 
này chứa 1/2  môi trường DMEM/F12 có bổ sung 10% FBS (huyết thanh từ bào thai bò) 
và 1% kháng sinh và 1/2 môi trường M171 có bổ sung 1% MEGS (thành phần bổ sung 
kích thích tế bào biểu mô vú) và 1% kháng sinh. Các tế bào thu được từ quy trình này là 
những tế bào ung thư vú, giàu tế bào gốc ung thư vú. 
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(11) 46484 
(21) 1-2014-03301 (51) 7 F03B  
(22) 01.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.10.2014 
(75) Nguyễn Văn Điển  (VN) 

Số 135 tổ 6, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(54) Máy sản xuất điện bằng sóng biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy sản xuất điện bằng sóng biển bao gồm: bộ phận tiếp nhận 
sóng (24) giao động xuyên ngang bởi trụ máy (3), bộ phận tiếp nhận sóng (24) này có 
thể tự xoay theo đúng hướng sóng nhờ bánh lái (32), tự động biến dạng nhờ thiết bị (26) 
để kết hợp khai thác cả lực tác động và áp suất của sóng, khai thác năng lượng sóng theo 
chiều trục hoành bằng những ống rãnh xoắn (7a) kết hợp với trục rãnh xoắn (8a), khai 
thác năng lượng sóng theo chiều trục tung bằng những ống rãnh xoắn (7b) kết hợp với 
trục rãnh xoắn (8b), máy sản xuất điện bằng sóng biển theo sáng chế có thể tự thích ứng 
theo thuỷ triều nhờ phao (51) và công tắc điện (52), tự động thích ứng giông bão bằng lò 
xo (53) và công tắc (56), cả hai cùng điều khiển một bộ phận hoạt động bằng dây neo 
(61). 
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(11) 46485 
(21) 1-2014-03305 (51) 7 C07C  409/16, A01D  91/00 

(22) 01.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.10.2014 
(71) 1. Trường Đại học Cần Thơ  (VN) 

Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt 
Nam 

2. Trần Văn Hâu  (VN) 
Số 256 phố Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam 

3. Lê Thị Thanh Thủy  (VN) 
Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam 

(72) Trần Văn Hâu (VN), Lê Thị Thanh Thủy (VN) 
(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(54) Quy trình sản xuất mật từ cuống buồng hoa dừa nước 

  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình sản xuất mật từ cuống buồng hoa dừa nước, trong đó, quy 
trình này bao gồm các bước: tác động lực uốn cong để uốn cong cuống buồng hoa theo 
hướng thuận tiện lấy mật sao cho khi thu hoạch mật cuống buồng hoa dừa nước tính từ 
gốc lên đến buồng hoa dừa nước được uốn cong theo hình parabol và buồng hoa 
nghiêng theo hướng thuận lợi cho việc tác động và lấy mật; tác động lực kích thích dọc 
theo cuống buồng hoa dừa nước ở cả mặt trên và mặt dưới để kích thích lưu thông bó 
mạch trong cuống; tác động lực kích thích gốc tại phần gốc của cuống buồng hoa dừa 
nước để khai thông bó mạch tại gốc; loại bỏ buồng hoa để thu mật từ vị trí cắt, mật hoa 
sẽ tiết ra từ vị trí cắt; và lắp đặt phương tiện thu mật tại vị trí cắt để thu giữ mật hoa. 
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(11) 46486 
(21) 1-2014-03351 (51) 7 H01B 1/00 

(22) 06.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2014 
(75) Huỳnh Minh Phú  (VN) 

60/7/10/1A đường số 4, khu phố 5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(54) Bàn tự cân bằng trên tàu biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn tự động cân bằng trên tàu biển. Thiết bị có khả năng giữ cân 

bằng cho các vật thể đặt trên mặt bàn khi tàu chịu tác động của sóng biển. Thiết bị gồm 
khung bàn được lắp  cố định vào sàn tàu, hai động cơ tác động lên đai răng để truyền 
động quay cho khung trong và khung ngoài theo hai hướng X (hướng ngang) và hướng 
Y (hướng dọc) để giúp mặt bàn luôn song song với mặt phẳng. 
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(11) 46487 
(21) 1-2014-03374 (51) 7 A63B  
(22) 08.10.2014 (43) 25.04.2016 
(75) Nguyễn Trọng Hào  (VN) 

2/124 Thiên Phước, phường 09, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Đế phát bóng gôn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế phát bóng gôn có khả năng gập lại ở phần giữa nhờ trục khuỷu 
giúp thuận tiện hơn trong việc cắm đế phát bóng và không làm gãy đế khi phát bóng. Đế 
phát bóng gôn bao gồm phần mũi (1); trục khuỷu phía trong (2); trục khuỷu phía ngoài 
(3) ôm chặt trục khuỷu phía trong sao cho hai trục khuỷu có thể xoay được với nhau một 
góc nhất định để điều chỉnh góc xiên của phần nằm phía trên mặt đất của đế phát bóng 
và giúp đế phát bóng có thể gập lại; và phần đuôi (4). 
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(11) 46488 
(21) 1-2014-03376 (51) 7 F16B  2/08 

(22) 08.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2014 
(71) Công ty cổ phần kỹ thuật Nam Công  (VN) 

118/892A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phi Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dụng cụ neo giữ cáp dự ứng lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ neo giữ cáp dự ứng lực khi thi công xây dựng, dụng cụ này 
bao gồm thân neo (1) có dạng hình chữ nhật bên ngoài phẳng và bên trong có nhiều 
đường rãnh dài (5), thân neo được ghép lại bởi hai tấm thép C45 rời nhau nhờ bu lông và 
đai ốc (2) có đường kính M10 hoặc M12, bước ren 1,25 và đạt cấp độ bền 8.8, trên trục 
rãnh (5) lắp cố định nêm hình côn (6) với hai nửa rời nhau được chế tạo bằng thép 
cacbon có độ cứng đạt 60HRC, mặt bên trong của nêm hình côn (6) được tạo nhám để 
làm tăng độ bám giữa nêm và cáp dự ứng lực (4), nửa thân neo còn lại được đặt lên trên 
và được xiết chặt bằng bu lông và đai ốc vào nửa thân neo dưới, khi đó nêm hình côn 
được xiết chặt lên từng sợi cáp và sẽ giữ cứng cố định các sợi cáp này, bốn ốc lục giác 
(3) để giữ cố định các nêm hình côn để tăng lực ép của nêm lên các sợi cáp để làm cho 
các sợi cáp dự ứng lực này được giữ chặt và không bị mất lực căng cáp khi cắt sàn. 
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(11) 46489 
(21) 1-2014-03387 (51) 7 D05B 1/00 

(22) 09.10.2014 (43) 25.04.2016 
(71) JUKI CORPORATION  (JP) 

2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551 Japan 
(72) TRAN TRUNG KIEN (VN), PHAM NGOC HUYNH (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may được trang bị bộ phận ép vải (20) để giữ chặt vải may 
thân áo K và vải nẹp N; bộ phận di chuyển vải (30) để bộ phận ép vải di chuyển một 
cách tùy ý trên bề mặt có đặt vải may thân áo; bộ phận di chuyển kim lên xuống để thực 
hiện luồn kim xuống vải may thân áo và vải nẹp mà đã được giữ chặt bởi bộ phận ép vải; 
bộ phận cắt rạch (40) để tạo ra vết rạch theo một hướng nhất định trên vải may thân áo 
và vải nẹp mà đã được giữ chặt bởi bộ phận ép vải; và bộ phận gấp thứ nhất (50) để gấp 
vải nẹp theo đường may đã tạo ra ở bên cạnh vị trí tạo vết rạch bởi bộ phận cắt rạch. 
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(11) 46490 
(21) 1-2014-03407 (51) 7 C05F 17/02 

(22) 10.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Dây chuyền sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh bán tự động 

5 tÊn/giê 
  (57)     Sáng chế tạo ra dây chuyền thiết bị bán tự động sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh 

có công suất 5 tấn/giờ với chất lượng phân ổn định nhờ vào thiết bị điều khiển rải phân 
đơn và vi lượng, hệ thống phun men và thùng đảo trộn liên tục. Thiết bị đã nâng cao 
chất lượng và hiệu quả kinh doanh cho các cơ sở sản xuất. 
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(11) 46491 
(21) 1-2014-03408 (51) 7 C05F 17/02 

(22) 10.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Dây chuyền sản xuất chế phẩm vi sinh trên môi trường xốp 

  (57)     Sáng chế đưa ra dây chuyền khép kín và liên hoàn sản xuất các chế phẩm vi sinh trên 
môi trường xốp vượt trội hơn các thiết bị và hệ thống hiện có: giảm công lao động và chi 
phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng và trong quá trình bảo quản. 
Dây chuyền sản xuất chế phẩm vi sinh trên môi trường xốp gồm các thiết bị: thùng lên 
men nhân giống môi trường xốp, thùng lên men sản xuất chế phẩm, máy nghiền, thùng 
chứa chế phẩm đã nghiền, hệ thống sấy chế phẩm và hệ thống định lượng. 
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(11) 46492 
(21) 1-2014-03409 (51) 7 C05F 17/00 

(22) 10.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trên môi trường xốp 

  (57)     Sáng chế đưa ra quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trên môi trường xốp khác biệt với 
các quy trình đã có: (i) chọn nguyên liệu làm môi trường; (ii) trộn và khử trùng môi 
trường; (iii) cấy giống và lên men; và (iv) thu hồi sản phẩm. Bằng quy trình theo sáng 
chế, sản phẩm tạo được có chất lượng cao, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả kinh 
doanh. 
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(11) 46493 
(21) 1-2014-03421 (51) 7 G06Q  99/00 

(22) 13.10.2014 (43) 25.04.2016 
(30) 10-2014-0130293     29.09.2014 KR 
(71) PLUSTECH INC.  (KR) 

3Fl., 10, Bamgogae-ru 1-gil, Gangnam-gu, Seoul, 135-539, Republic of Korea 
(72) Hyoung Bae PARK (KR), Kyoung Tae KANG (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp chặn việc tải chương trình ứng dụng 

  (57)     Phương pháp chặn việc tải chương trình bị chặn bao gồm việc kiểm soát gói tin được 
truyền từ thiết bị đầu tới nhà cung cấp chương trình ứng dụng để tải chương trình ứng 
dụng; trích ít nhất một thông tin của nhà cung cấp chương trình ứng dụng bao gồm gói 
tin được truyền từ thiết bị đầu tới nhà cung cấp chương trình ứng dụng để tải chương 
trình ứng dụng đã được kiểm duyệt; xác định liệu chương trình ứng dụng là chương 
trình ứng dụng bị khóa dựa trên ít nhất một thông tin về nhà cung cấp chương trình ứng 
dụng và thông tin về chương trình ứng dụng; tìm kiếm chương trình thay thế chương 
trình ứng dụng khi chương trình ứng dụng là chương trình ứng dụng bị khóa và cung 
cấp thông tin về chương trình thay thế khi có chương trình thay thế. 
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(11) 46494 
(21) 1-2014-03525 (51) 7 B05C  19/04, B05D  1/12, H05H  

1/26 
(22) 22.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2014 
(75) Trần Ngọc Đảm  (VN) 

Phòng E301 tòa nhà trung tâm công nghệ cao, số 1 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Hệ thống và phương pháp phủ nano bằng plasma lạnh ở áp 
suất khí quyển 

(57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phủ nano bằng plasma lạnh ở áp suất khí quyển bao gồm: cơ 
cấu chứa phôi (1), cơ cấu cấp phôi (2) lấy phôi liệu từ cơ cấu chứa phôi (1), buồng xử lý 
plasma (3), bình khí (6) cung cấp khí hỗ trợ quá trình xử lý và phủ nano bề mặt, bộ phun 
sương (7) có chức năng hóa hơi dung dịch phủ bằng siêu âm tạo độ bám dính đều lên bề 
mặt phôi liệu, mạch điều khiển dòng plasma (8) cung cấp cho buồng xử lý plasma (3), 
cơ cấu lấy phôi (4) sau khi qua buồng xử lý plasma (3) cấp cơ cấu chứa thành phẩm (5) 
sau khi phủ nano, bộ điều khiển lập trình tự động (9) điều khiển toàn bộ hệ thống. Sáng 
chế cũng đề xuất phương pháp phủ nano bằng plasma lạnh ở áp suất khí quyển. 
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(11) 46495 
(21) 1-2014-03571 (51) 7 A01K  63/04 

(22) 24.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2014 
(75) HSIN-I LIN  (TW) 

No. 31, Sec. 4, Yanhai Rd., Linyuan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Bộ lọc nước dùng trong nuôi trồng thủy sản 

  (57)     Bộ lọc nước dùng trong nuôi trồng thủy sản bao gồm ống lọc có lỗ thông thứ nhất và lỗ 
thông thứ hai. Khoảng trống bên trong được xác định giữa lỗ thông thứ nhất và lỗ thông 

thứ hai. ống lọc gồm có nhiều mắt lưới. Nắp chụp thứ nhất bao gồm đầu nước ra và 
được gài khớp với lỗ thông thứ nhất. Nắp chụp thứ hai được gài khớp với lỗ thông thứ 

hai. ống trong bao gồm nhiều lỗ thông và đế ống trong. ống trong được lắp trong 

khoảng trống bên trong của ống lọc. ống trong bao gồm đầu thứ nhất được lắp cố định 
với đầu nước ra của nắp chụp thứ nhất và đầu thứ hai được lắp với nắp chụp thứ hai bằng 
đế ống trong. 
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(11) 46496 
(21) 1-2014-03622 (51) 7 F02P  5/15, F02D  11/10 

(22) 27.02.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2013/000114           27.02.2013 (87) WO2013/144974 03.10.2013 
(30) 1204/CHE/2012           29.03.2012      IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2014 
(71) TVS MOTOR COMPANY LIMITED  (IN) 

No. 29, Haddows Road 600006 Chennai, India 
(72) JABEZ DHINAGAR, Samraj (IN), BHUSHAN DAS, Himadri (IN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống dự đoán vị trí van tiết lưu của xe có động cơ đốt 

trong 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dự đoán vị trí van tiết lưu của xe dựa vào các giá trị rời rạc 

của vận tốc động cơ và tốc độ biến đổi của các giá trị rời rạc của vận tốc động cơ. Cảm 
biến vị trí trục khuỷu (60) phát tín hiệu biểu thị vận tốc động cơ được tiếp nhận bởi bộ 
điều khiển điện từ (ECU) tính toán vận tốc động cơ dựa vào tín hiệu này. Ngoài ra, hệ 
thống này còn có từ trở (20) được cố định trên bánh đà của động cơ (10) sao cho khi từ 
trở (20) đi qua cảm biến vị trí trục khuỷu (60), lực điện từ được tạo ra tương ứng với 
mép dẫn (22) của từ trở (20) và cũng tương ứng với mép đuôi (24) của từ trở (20). Hệ 
thống này có thể loại trừ nhu cầu cần có cảm biến vị trí van tiết lưu của xe mà không 
hạn chế chiều rộng từ trở hoặc khả năng điều khiển hoặc các tham số cơ học khác của 
động cơ. 
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(11) 46497 
(21) 1-2014-03675 (51) 7 B05B  15/12,  1/14,  15/04 

(22) 11.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/056277            11.03.2014 (87) WO2014/196238 A1 11.12.2014 
(30) 2013-121197            07.06.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  03.11.2014 
(71) BUNRI INCORPORATION  (JP) 

708, Takajochohomanbo, Miyakonojo-shi, Miyazaki 885-1202, Japan 
(72) TASHIRO, Minoru (JP), TASHIRO, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Buồng sơn có thiết bị tinh lọc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến buồng sơn (10) bao gồm thân buồng (12) và thiết bị tinh lọc (13). 
Thiết bị tinh lọc (13) có bồn nước (20), cơ cấu tạo sợi nước (22), cơ cấu loại bỏ bùn 
nhão (26), cơ cấu thải (28), bộ phận ngăn (45), tấm nghiêng (50), và tấm ngăn gió (60). 
Nước rơi xuống từ các vòi (35) của vỏ chứa nước (30) tạo ra số lượng lớn các sợi nước 
(40). Tấm nghiêng (50) có bề mặt tiếp nhận nước (55) nghiêng xuống dưới về phía trước 
tạo góc (e) với phần trung gian thẳng đứng (H3) của bộ phận ngăn (45) về phía bề mặt 
nước (W1) của bồn nước (20). Đầu dưới (62) của tấn ngăn gió (60) tiếp xúc với nước 
(W) trong bồn nước (20). Bộ phận đảo luồng không khí (53) được tạo ra giữa đầu dưới 
(52) của tấm nghiêng (50) và bề mặt nước (W1). Không khí được dẫn hướng xuống phía 
dưới từ lỗ nạp luồng không khí (59) được quay hướng lên trên tại bộ phận đảo luồng 
không khí (53) và được dẫn hướng đến khoang thải (46) qua các phần tuần hoàn không 
khí (65, 66).  
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(11) 46498 
(21) 1-2014-04020 (51) 7 G06Q  30/00 

(22) 01.12.2014 (43) 25.04.2016 
(30) 14/517,827 18.10.2014    US 
(75) CHI HUYNH  (US) 

247 West Bonita Ave. San Diego, CA 91773, United States of America 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chia sẻ tin nhắn điện tử qua viên ngọc có khả 

năng giao tiếp trường gần 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chia sẻ các tin nhắn điện tử thông qua viên ngọc có 

chip giao tiếp trường gần NFC bằng thiết bị có NFC để tải tệp tin điện tử theo phương 
pháp không dây lên hệ thống máy tính ở xa qua mạng internet, để ghi thông tin theo 
phương pháp không dây vào chip NFC gắn trong viên ngọc, thông tin này bao gồm 
thông tin liên kết để truy nhập tệp tin điện tử được tải lên và các lệnh thực thi được để 
khởi động và hướng trình duyệt web đến tệp tin điện tử này; phương pháp này bao gồm 
bước: đặt viên ngọc có NFC ở gần thiết bị NFC này hoặc thiết bị NFC khác để thực hiện 
quá trình giao tiếp trường gần; truyền thông tin từ chip NFC đến một thiết bị NFC hoặc 
thiết bị NFC khác; và thực thi các lệnh nêu trên để truy cập tệp tin điện tử theo phương 
pháp không dây qua mạng internet.  
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(11) 46499 
(21) 1-2014-04080 (51) 7 C08G 73/10, B32B 27/34, G02B 

5/20, H01L 51/50, H05B 33/02, 
33/10 

(22) 26.12.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2013/084857       26.12.2013 (87) WO2014207963 31.12.2014 
(30) 2013-133546       26.06.2013 JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) Masao TOMIKAWA (JP), Junji WAKITA (JP), Yukari JO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tiền chất polyimit, polyimit, lớp nền mềm dẻo được sản xuất 

bằng các chất này, bộ lọc màu, phương pháp sản xuất bộ lọc 
màu và thiết bị hiển thị mềm dẻo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tiền chất polyimit có cấu trúc đơn vị được thể hiện bằng công thức 
chung (1) và cấu trúc đơn vị được thể hiện bằng công thức chung (2). 

 

 
 

(Trong các công thức chung (1) và (2) này, mỗi X1 đến X4 độc lập là một nguyên tử 
hyđro, và một nhóm hữu cơ hóa trị một có từ 1 đến 10 nguyên tử cacbon hoặc một 
nhóm alkylsilyl hóa trị một có từ 1 đến 10 nguyên tử cacbon. R1 được thể hiện bởi công 
thức chung (3) và R2 được thể hiện bởi công thức chung (4).)  

 

 
 

(Trong công thức chung (4) này, mỗi R3 Và R4 độc lập là một nhóm hữu cơ hóa trị một 
có từ 1 đến 10 nguyên tử cacbon.)   
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(11) 46500 
(21) 1-2014-04142 (51) 7 A61C  17/26, A46B  13/02 

(22) 12.12.2014 (43) 25.04.2016 
(30) 1-2014-03412 13.10.2014   VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.05.2015 
(75) Vũ Mạnh Cường  (VN) 

29.03A - Chung cư Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(54) Hàm chải răng tự động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hàm chải răng tự động với mục đích chải toàn bộ bề mặt hai hàm 

răng trong cùng một thời điểm, rút ngắn thời gian chải răng, và tăng tính thuận tiện cho 
tay (không phải cầm/giữ khi đang chải răng). Hàm chải răng tự động này bao gồm một 
khuôn hàm chứa các đoạn dây lông chải răng được bố trí tiếp xúc hết bề mặt của hàm 
răng và dễ dàng được thay mới, một tay cầm có chứa nguồn cung cấp năng lượng và mô 
tơ điện để dẫn động hệ trục và bánh răng trong ruột khuôn hàm. Khi sử dụng, người 
dùng gắn tay cầm với đáy của khuôn hàm bằng chốt cài và đưa vào khoang miệng, kích 
hoạt mô tơ điện sẽ khiến hệ trục và bánh răng chuyển động làm các đoạn dây lông chải 
răng quay xung quanh trục của nó làm sạch răng. 
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(11) 46501 
(21) 1-2014-04332 (51) 7 C08L  23/04, C08K  7/14, C08L  

21/00,  101/00, C08J  5/08 
(22) 03.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/0000907       03.02.2014 (87) WO2015/005556 15.01.2015 
(30) KR 10-2013-0082279         12.07.2013     KR 

KR 10-2014-0011170         29.01.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) KOREA CONTAINER POOL CO., LTD.  (KR) 

6F 63-8, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 121-745, Republic of Korea 
(72) SHIN, Yang Jae (KR), CHO, Yun Suk (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Hợp phần nhựa chứa ít nhất hai loại nhựa và sợi thủy tinh, sản 

phẩm nhựa và phương pháp sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng 
hợp phần này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp phần chứa hai hoặc nhiều loại nhựa và sợi thủy tinh dài, hợp phần 
này chứa: hỗn hợp nhựa bao gồm hai hoặc nhiều nhựa thành phần; sợi thủy tinh dài với 
độ dài sợi 10 mm hoặc lớn hơn; nhựa gốc cao su, trong đó sợi thủy tinh dài chiếm từ 3 
đến 30 phần trọng lượng và nhựa gốc cao su chiếm từ 0,5 đến 25 phần trọng lượng trên 
100 phần trọng lượng của hỗn hợp nhựa. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm nhựa và 
phương pháp sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng hợp phần này. 
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(11) 46502 
(21) 1-2015-00087 (51) 7 C07C  45/27, B01J  23/34,  27/24, 

C07B  33/00, C07C  47/56,  47/58 
(22) 07.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/022143   07.03.2014 (87) WO2014/138707 12.09.2014 
(30) 61/774,825        08.03.2013  US 
(71) UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA RESEARCH FOUNDATION. INC.  (US) 

12201 Research Parkway, Suite 501, Orlando, Florida 32826, United States of America
(72) RICHARD, George Blair (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm phản ứng oxy hóa và phương pháp sản xuất sản phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm phản ứng oxy hóa được tạo ra bởi phản ứng có xúc tác 

không chứa nước và không chứa dung môi giữa lượng nguyên liệu chứa polyme và chất 
xúc tác oxy hóa, trong đó chất xúc tác oxy hóa là ít nhất một trong số oxit kim loại rắn, 
nguyên liệu giống porphyrin được phân lớp, và hỗn hợp của nó, và trong đó chất xúc tác 
oxy hóa gồm oxit kim loại rắn gồm ít nhất một trong số oxit mangan, oxit xeri, oxit 
đồng, oxit bạc, và hỗn hợp của nó. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm phản ứng oxy hóa 
này. 
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(11) 46503 
(21) 1-2015-00267 (51) 7 B62J  9/00 

(22) 26.01.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2014-196202            26.09.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  26.01.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Hiroshi KIKUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Trong đó, tấm 
che trước bao gồm phần sau và phần trước. Phần trước của tấm che trước được bố trí để 
nghiêng chếch lên phía trên và ra phía sau. Phần sau của tấm che trước bao gồm phần 
chứa được bố trí sang phía bên của trục lái. Mặt trên của tấm che trước bao gồm phần 
giữa mặt trên và phần bên mặt trên. Phần giữa mặt trên bao gồm hốc cho phép trục lái 
quay qua đó. Phần bên mặt trên được bố trí sang phía bên của phần giữa mặt trên và 
được bố trí ở phía trước phần chứa trên hình chiếu bằng của phương tiện. Phần bên mặt 
trên ít nhất có một phần được nằm ra phía trước của tấm che tay lái trên hình chiếu bằng 
của phương tiện. 
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(11) 46504 
(21) 1-2015-00900 (51) 7 B65D  1/02,  41/02,  51/16 

(22) 10.09.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2013/058939     10.09.2013 (87) WO2014/058555 17.04.2014 
(30) 13/649,171          11.10.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2016 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) LONSWAY, Michael, J. (US), CHISHOLM, Brian, J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ phận chứa, bộ phận đóng kín và hộp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận đóng kín bao gồm vỏ bên trong bộ phận đóng kín (40) gồm 
phần ống bọc có dạng hình khuyên (48) kéo dài theo hướng dọc trục từ thành đế (44) và 
có phần ren ngoài (60). Thành đế có thể có đường dẫn trung tâm (46) và ống bọc có thể 

có các cánh được đặt cách nhau theo chu vi. vỏ bên ngoài bộ phận đóng kín (42) có thể 
có lỗ thông hơi được bịt kín (82) kéo dài theo hướng dọc trục qua đường dẫn trung tâm 
của vỏ bên trong, và phần ống bọc bên ngoài dạng hình khuyên (84) để ăn khớp với các 
cánh của vỏ bên trong và có phần ren trong (86) để ăn khớp với phần ren ngoài của vỏ 
bên trong theo cách dùng ren. Sáng chế còn đề cập tới bộ phận chứa (12) có thể bao 
gồm vành mép cổ bộ phận chứa (24) để ăn khớp với các cánh, bề mặt bít kín có dạng 
hình khuyên ở bên trong (34) để ăn khớp với phần bít kín dạng nút, và khoảng hở có 
dạng vành khuyên bên trong (36) để kết hợp với lỗ thông hơi được bịt kín để tạo ra 
đường thông khí. 
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(11) 46505 
(21) 1-2015-01202 (51) 7 A47J  36/34 

(22) 08.04.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 10-2014-0065133            29.05.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   08.04.2015 
(75) 1. LEE DONG WOO  (KR) 

1166-1 Choryang 3-dong, Dong-gu, Busan, Korea 
2. PARK MIN GYU  (KR) 
1503 Top Family, 56-1, Bujeon-Ro, Busanjin-Gu, Busan, Korea 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Kết cấu tay cầm kiểu gập cho dụng cụ nấu ăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tay cầm kiểu gập cho dụng cụ nấu ăn. Cụ thể hơn, sáng chế 
đề cập đến kết cấu tay cầm kiểu gập của dụng cụ nấu ăn mà có thể gập lại bằng cách 
xoay sang phải hoặc trái của dụng cụ nấu ăn, sử dụng với kết cấu xoay đơn giản và dễ 
dàng. 
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(11) 46506 
(21) 1-2015-01238 (51) 7 A23L  1/221 

(22) 25.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/001488      25.02.2014 (87) WO2015/012464 29.01.2015 
(30) 10-2013-0086953           23.07.2013     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2015 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION   (KR) 

330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) LEE, Sung Hun  (KR), EOM, So Youn  (KR), PARK, Jae Seung  (KR), OH, Eun Seon  

(KR), LEE, Kwang Hee  (KR), JANG, Suk Min (KR), KANG, Dae Ik  (KR), CHUNG, 
Won Dae  (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất chất tạo vị thịt bò tự nhiên, chất tạo vị 

thịt bò tự nhiên được sản xuất bằng phương pháp này và thực 
phẩm chứa chất tạo vị thịt bò 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất tạo vị thịt bò tự nhiên, cụ thể là phương 
pháp sản xuất chất tạo vị thịt bò tự nhiên bằng cách sử dụng dịch lên men inozin-5'-
monophosphat (IMP) hoặc dịch lên men axit glutamic thu được nhờ quy trình lên men 
hai bước, bao gồm bước thứ nhất lên men bằng nấm và bước thứ hai lên men bằng vi 
khuẩn. Sáng chế cũng đề cập đến chất tạo vị thịt bò tự nhiên được sản xuất bằng phương 
pháp này và thực phẩm chứa chất tạo vị thịt bò tự nhiên. Chất tạo vị thịt bò tự nhiên 
được sản xuất theo phương pháp của sáng chế bằng cách sử dụng nguyên liệu thô tự 
nhiên, do đó an toàn với người sử dụng, và có thể được bổ sung vào thực phẩm để tạo ra 
mùi vị thịt bò, từ đó cải thiện vị của thực phẩm. 
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(30) 2014-196206            26.09.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  17.04.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Daisuke KOYANAGI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên mà có thể đồng 
thời mở rộng đèn trước hoặc các đèn phải và trái, đạt được sự nhỏ gọn về kích thước 
theo bề rộng của phương tiện đồng thời đạt được sự phân biệt tốt hơn giữa đèn trước với 
các đèn phải và trái. 
Để đạt được mục đích nêu trên, phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên theo 
sáng chế có phần phía bên trong của tấm che đèn trái và phần phía bên trong của tấm 
che đèn phải được để lộ ra khoảng không dùng cho việc quay của cơ cấu càng trước. 
Phần mép dưới của tấm che đèn trước được bố trí ra phía sau của mép trước của phần 
mép dưới của hốc đèn trước. Điểm quan sát thứ nhất được định nghĩa là điểm quan sát 
được nằm sang bên trái của tâm phương tiện theo bề rộng phương tiện và được nằm về 
phía trước của và cao hơn so với đèn trước và đèn phải. Phần mép dưới của hốc đèn 
trước là có thể nhìn thấy giữa tấm che đèn phải và tấm che đèn trước trên hình chiếu 
nhìn từ điểm quan sát thứ nhất. 
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(75) KIM, YONG SUNG  (KR) 

103-ho, 70-1, Gwanak-daero 287beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 431-
805, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tuyến du lịch thông 

minh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tuyến du lịch thông 

minh. Phương pháp này cung cấp dịch vụ hướng dẫn thông tin du lịch liên quan đến 
tuyến du lịch thông qua mã DQR (Designed Quick Response - mã đáp ứng nhanh định 
trước) đã được chuẩn bị tại nhiều điểm dịch vụ bao gồm (a) bước quét mã DQR chính 
được chuẩn bị tại điểm bắt đầu của tuyến du lịch trong thiết bị đầu cuối người sử dụng; 
(b) bước truyền mã DQR chính và thông tin nhận dạng thiết bị đầu cuối của thiết bị đầu 
cuối người sử dụng đến máy chủ dịch vụ hướng dẫn tuyến du lịch thông minh; (c) bước 
tải về các nội dung tuyến du dịch đã tìm kiếm tương ứng với mã DQR chính từ máy chủ 
dịch vụ tuyến du lịch thông minh và lưu trữ nó vào cơ sở dữ liệu trong thiết bị đầu cuối; 
(d) bước đọc và xuất ra thông tin du lịch từ các nội dung tuyến du lịch liên quan đến 
vùng đối với điểm mà mã DQR phụ thứ nhất đã được chuẩn bị trên tuyến du lịch; (e) 
bước quét mã DQR phụ mà được chuẩn bị trên tuyến du lịch; (f) bước cho phép truy cập 
vào thông tin du lịch liên quan đến một phần của vùng tương ứng với mã DQR phụ 
trong số các nội dung tuyến du lịch được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu trong thiết bị đầu cuối 
bằng cách phân tích mã DQR phụ; và (g) bước xuất ra thông tin du lịch liên quan đến 
một phần của vùng mà được phép truy cập, trong đó từ bước (e) đến (g) thực hiện lặp lại 
mã DQR được chuẩn bị tại nhiều điểm trên tuyến du lịch. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2015 
(71) PHOENIX INC CO., LTD.  (KR) 

94-14, Cheongneung-daero 486beon-gil, Namdong-gu, Incheon-si, Korea 
(72) Hyuk Yong, KWON (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo miếng kính mỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo miếng kính mỏng được sử dụng làm màn hình 
của các thiết bị cầm tay, để làm tấm vỏ mỏng. Phương pháp gia công miếng kính mỏng 
bằng cách sử dụng keo dính nhạy áp lực để liên kết nhiều tấm kính mỏng nguyên bản để 
cố định tạm thời và cán ép, cắt khối gồm nhiều tấm kính mỏng nguyên bản thành nhiều 
khối gồm nhiều miếng kính mỏng bằng mũi cắt đầu kim cương, máy tia nước v.v., nhờ 
đó giảm thiểu sự tạo ra các phần xước cạnh và có thể dễ dàng thực hiện quá trình ăn 
mòn để loại bỏ các phần xước cạnh. 
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(72) HAMADA, Yoshikazu (JP), KEYAKI, Keiichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con trượt kiểu trụ có tay cầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến con trượt kiểu trụ có tay cầm (1, 2, 3, 4), trong đó thanh gắn tay 
cầm (20, 50, 80, 120) được tạo liền khối theo kiểu dầm chìa ở tấm cánh trên (11, 41, 71, 
111) của thân con trượt (10, 40, 70, 110), và chi tiết chặn (30, 60, 90, 130) được bố trí 
giữa tấm cánh trên (11, 41, 71, 111) và phần đầu tự do (23, 53, 83, 123) của thanh gắn 
tay cầm (20, 50, 80, 120). Tấm cánh trên (11, 41, 71, 111) và phần đầu tự do (23, 53, 
83, 123) có các phần lắp thứ nhất và thứ hai để lắp chi tiết chặn (30, 60, 90, 130), và chi 
tiết chặn (30, 60, 90, 130) có các phần được lắp thứ nhất và thứ hai lắp với phần lắp thứ 
nhất của tấm cánh trên (11, 41, 71, 111) và phần lắp thứ hai của phần đầu tự do (23, 53, 
83, 123). Nhờ đó, cụm con trượt (1, 2, 3, 4) trở nên đơn giản. Sự biến dạng của thanh 
gắn tay cầm (20, 50, 80, 120) cũng được giảm thiểu ngay cả khi tay cầm (5) được kéo 
mạnh. 
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(71) TAYAKOREA CO., LTD.  (KR) 
(Songtan-B/d, Seojung-dong) 4F, 36, Gwangwangteukgu-ro, Pyeongteak-si, Gyronggi-
do 459-813, Republic of Korea 

(72) CHO, Yong-Gyu  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Săm chống đâm thủng dùng cho lốp xe đạp và khuôn tạo bọt 

dùng để chế tạo săm chống đâm thủng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến săm chống đâm thủng dùng cho lốp xe đạp và khuôn tạo bọt dùng 

để chế tạo săm chống đâm thủng dùng cho lốp xe đạp. Săm chống đâm thủng này được 
gài vào trong lốp xe đạp được lắp vào vành của bánh xe đạp và bao gồm: thân ống được 
gài vào dọc theo rãnh gài ống được tạo ra bên trong lốp xe đạp; và rãnh đàn hồi được 
làm lõm tới độ sâu định trước trên phần lốp xe đạp mà vành được nối vào trên thân ống. 
Khi phần lốp xe đạp cần được lắp vào vành này co lại bởi ngoại lực sao cho lốp xe đạp 
được lắp vào vành ở trạng thái trong đó thân ống được gài vào trong rãnh gài ống, rãnh 
đàn hồi co lại để cho phép lực đàn hồi tích lũy trên phần thân ống bao quanh rãnh đàn 
hồi. Khi lốp xe đạp được lắp vào vành, rãnh đàn hồi phục hồi lại hình dạng ban đầu của 
nó nhờ lực đàn hồi tích lũy trên phần thân ống bao quanh rãnh đàn hồi này, do đó phần 
lốp xe được lắp vào vành cũng có thể phục hồi lại hình dạng ban đầu của nó. Theo sáng 
chế, rãnh đàn hồi được tạo ra trên thân ống và hình dạng, kích thước hoặc yếu tố tương 
tự của rãnh tạo đàn hồi có thể được điều chỉnh, do đó cho phép việc cân bằng lốp cho 
lốp xe đạp mà săm chống đâm thủng dùng cho xe đạp được lắp được thực hiện một cách 
thuận tiện, và thu được sự kết hợp đàn hồi được tối ưu hóa cho bánh trước và bánh sau 
của xe đạp. Lốp xe đạp trong đó săm chống đâm thủng dùng cho xe đạp được gài vào có 
thể được lắp vào vành một cách thuận tiện, do đó cho phép lốp xe đạp này được lắp vào 
hoặc tháo ra khỏi vành một cách dễ dàng. Trọng lượng của xe đạp được giảm bằng kích 
thước của săm chống đâm thủng, do đó khiến lốp xe đạp này nhẹ hơn. 
 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
46 

(11) 46512 
(21) 1-2015-02482 (51) 7 H04L  12/66, H04W  4/06, H04L  

29/06 
(22) 30.12.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2013/061416       30.12.2013 (87) WO2014/111780 A1 24.07.2014 
(30) 61/752,624       15.01.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2015 
(71) VIBER MEDIA S.μ.R.L  (LU) 

2, Rue des FossÐ L-1536 Luxembourg, Luxembourg 
(72) SHMILOW, Michael (IL), MAGAZINIK, Igor (IL), MARCO, Talmon (US), 

MARUELI, Sunny (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sử dụng các tính năng của TV thông minh để cải 

tiến cuộc gọi âm thanh/viđeo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng các tính năng của TV thông minh để cải tiến 

cuộc gọi âm thanh và/hoặc video, bao gồm: tìm TV thông minh ở lân cận bằng điện 
thoại thông minh thứ nhất; thiết lập truyền thông giữa điện thoại thông minh thứ nhất và 
TV thông minh; kiểm tra các tính năng của TV thông minh bằng điện thoại thông minh 
thứ nhất; và sử dụng các tính năng của TV thông minh để cải tiến cuộc gọi giữa điện 
thoại thông minh thứ nhất và điện thoại thông minh thứ hai hoặc để cải tiến một ứng 
dụng chạy trên điện thoại thông minh thứ nhất. 
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(11) 46513 
(21) 1-2015-02848 (51) 7 F01M  5/00 

(22) 05.08.2015 (43) 25.04.2016 
(30) JP 2014-198191 29.09.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan  
(72) Yohei NAKAMURA (JP), Takashi NOMURA (JP), Masayuki MURAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu cấp dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu cấp dầu trong động cơ để cho phép dầu có áp lực cao được 
cấp có hiệu quả đến vòi phun dầu. Cơ cấu cấp dầu bao gồm đường dẫn cấp dầu đến vòi 
phun dầu, đường dẫn này nối thông phần xả của bơm dầu với vòi phun dầu. Đường dẫn 
cấp dầu đến vòi phun dầu kéo dài dọc theo mặt ngoài của nửa hộp trục khuỷu thứ nhất, 
từ phía dưới của trục khuỷu đến bên dưới xi lanh nằm phía trên trục khuỷu. 
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(11) 46514 
(21) 1-2015-02933 (51) 7 B62D 3/00 

(22) 12.08.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 103133479 26.09.2014     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.08.2015 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) SU, Pai-Chien (TW), CHEN, Chao-An  (TW), FU, Lan-Ting  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kết cấu nạp khí của động cơ xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu nạp khí của động cơ xe. Động cơ xe bao gồm buồng truyền 
động. Hệ thống biến tốc vô cấp được bố trí bên trong buồng truyền động. Buồng truyền 
động bao gồm cửa khí nạp. Bộ lọc khí được bố trí gần buồng truyền động, bộ lọc khí 
này bao gồm phần thân, thành phần lọc khí, ống khí nạp và nắp đậy. Phía trên cửa khí 
nạp của buồng truyền động có bố trí nắp khí nạp. Nắp đậy của bộ lọc khí có một phần 
kéo dài được tạo ra. Phần kéo dài này có thể che chắn nắp khí nạp. Nắp của bộ lọc khí 
về phía cửa khí nạp của buồng truyền động có bố trí phần kéo dài, phần kéo dài này bao 
gồm đoạn đường thông kéo dài và đoạn chắn. Đoạn đường thông kéo dài có thể tạo ra 
đường khí nạp. Đoạn chắn so với cửa khí nạp của buồng truyền động và nắp khí nạp kéo 
dài về phía trước nhiều hơn. Nhìn từ mặt bên đoạn chắn này che chắn cửa khí nạp của 
buồng truyền động và nắp khí nạp. Đoạn chắn này cùng với nắp bịt kín của nắp khí nạp 
tạo ra một khoảng cách với độ rộng nhất định được duy trì. Khoảng cách nói trên tạo 
thành một đường gió vào chính uốn cong. Đường gió vào chính làm cho không khí sau 
khi nạp vào từ bên ngoài theo phần kéo dài đi vào bộ lọc khí. Nắp bịt kín phía trước của 
nắp khí nạp có thể hạn chế tối đa bụi từ bên ngoài vào phần kéo dài, nhờ đó có thể tăng 
tuổi thọ của bộ lọc khí. 
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(11) 46515 
(21) 1-2015-02947 (51) 7 D06F  35/00,  039/08 

(22) 13.08.2015 (43) 25.04.2016 
(30) P00201405837 26.09.2014   ID 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.08.2015 
(75) TEDDY TJOEGITO  (ID) 

Jl. Tebah II/31-33, RT 013 RW 013, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, Indonesia 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Máy giặt có thiết bị làm nóng ozon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt có thiết bị làm nóng ozon (1) được bố trí hộp làm nóng 
(3), thiết bị làm nóng bằng điện (4), nắp hộp làm nóng (5), đệm kín bằng cao su (6), 
chốt khóa (7), ống nối thiết bị làm nóng bằng điện (8) và dây cáp điện (9). Máy giặt có 
thiết bị làm nóng ozon (1) theo sáng chế là sự thay đổi của máy giặt hiện có hoặc được 

sản xuất riêng. Quy trình giặt sử dụng nước chứa ozon. ở bước 6, lấy đồ ra, thiết bị làm 
nóng bằng điện (4) hoạt động để làm nóng không khí trong ống ngoài (2) và ống trong 
(10). Nhiệt từ thiết bị làm nóng bằng điện (4) sẽ làm nóng ống trong (10) và ống ngoài 
(2). Với nhiệt từ thiết bị làm nóng bằng điện (4), ozon sẽ phân hủy hoàn toàn thành oxy 
một cách dễ dàng. Do vậy, khi mở máy giặt (1) ở bước cuối cùng của quy trình giặt, 
người điều khiến sẽ an toàn trước khả năng phơi nhiễm ozon. 
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(11) 46516 
(21) 1-2015-02986 (51) 7 H04L  12/26,  12/70 

(22) 25.11.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2013/071658   25.11.2013 (87) WO2014/130114 28.08.2014 
(30) 13/772,422        21.02.2013   US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

965 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian Volf (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm tra đồng thời nhiều bộ thu phát 

tín hiệu gói dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp kiểm tra đồng thời nhiều bộ thu phát tín 

hiệu gói dữ liệu, trong đó việc kiểm tra tín hiệu vectơ và tín hiệu vô hướng được tách 
riêng. Việc kiểm tra đồng thời các đặc điểm tín hiệu vô hướng của nhiều tín hiệu gói dữ 
liệu từ các bộ thu phát tín hiệu gói dữ liệu có thể được thực hiện đồng thời với việc kiểm 
tra các đặc điểm tín hiệu vectơ của các phần của từng tín hiệu gói dữ liệu, do đó yêu cầu 
ít thời gian hơn để thực hiện toàn bộ các kiểm tra tín hiệu mong muốn. 
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(11) 46517 
(21) 1-2015-03170 (51) 7 A01K  41/00 

(22) 28.08.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 20-2014-0008201      10.11.2014    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(71) RYU-ARM CO., LTD.   (KR) 

38, Jeungsan-ro, Seokseong-myeon, Buyeo-gun Chungcheongnam-do 323-952, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Jae-Yeop  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Lò sưởi dùng trong việc ấp và nuôi động vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò sưởi dùng trong việc ấp và nuôi động vật, và lò sưởi này gồm 
mái che lò sưởi (10) có đáy hở, tấm kim loại dạng đĩa (11) và một lỗ xuyên tâm trên 
đỉnh; các thiết bị hỗ trợ (20A), (20B) được bố trí trong tấm kim loại (11) với các khoảng 
cách cố định; các đèn ha-lô-gien dạng ống (30) được lồng tách biệt trong các thiết bị hỗ 
trợ (20A) và (20B); một nắp chống thấm nước hình trụ (40) được bố trí trong lỗ xuyên 
tâm (12) của mái che lò sưởi (10); các đầu của dây điện (50) được nối với các thiết bị hỗ 
trợ (20A), (20B) và các đầu còn lại đi xuyên qua nắp chống thấm nước (40) để được đưa 
lên phía trên. Với cấu trúc như trên của lò sưởi dùng trong việc ấp và nuôi động vật theo 
sáng chế, bụi nhỏ hoặc chất tẩy uế từ quá trình khử trùng chuồng nuôi gia súc, không 
chảy vào trong lò sưởi.  
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(11) 46518 
(21) 1-2015-03221 (51) 7 C07D  213/38,  213/48, A61K  31/44, 

A61P  35/00, C07D  401/04,  401/12,  
413/04 

(22) 26.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/053674   26.02.2014 (87) WO2014/131777 04.09.2014 
(30) PA 2013 70113        27.02.2013   DK 

PA 2013 70114        27.02.2013   DK 
PA 2013 70115        27.02.2013   DK 
61/770,058        27.02.2013   US 
61/770,065        27.02.2013   US 
61/770,067        27.02.2013   US 
61/931,126        24.01.2014   US 

(71) EPITHERAPEUTICS APS  (DK) 
Ole Maaloes Vej 3, DK-2200 Kobenhavn N, Denmark 

(72) LABELLE, Marc (US), BOESEN, Thomas (DK), KHAN, Qasim (CA), VAKITI, 
Ramkrishna Reddy (IN), SHARMA, Utpal (IN), YANG, Ying (CA), MEHROTRA, 
Mukund (US), SARASWAT, Neerja (CA), ULLAH, Farman (PK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ức chế histon demetylaza và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức sau: 

 
 

trong đó, Q được chọn từ -CH=NR12, -W, -CH2NHR13, -CH=O và -CH(OR17)2. Hợp chất 
theo sáng chế có khả năng điều biến hoạt tính của histon demetylaza (các HDME) hữu 
ích để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh trong đó rối loạn điều hòa hệ gen có liên quan 
đến sinh bệnh học, ví dụ: bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp 
chất này. 
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(11) 46519 
(21) 1-2015-03306 (51) 7 G06F  9/50,  9/45 

(22) 17.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/053040  17.02.2014 (87) WO2014/125109 21.08.2014 
(30) 13000810.5       18.02.2013   EP 
(71) HYBRIDSERVER TEC GMBH  (DE) 

Suedportal 1, 22848 Norderstedt, Germany 
(72) Halis ASLAN (DE), Tobias ZIELINSKI (DE), Hendrik DUERKOP (DE), Farbod 

SAREMI (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ các môđun xử lý, hệ thống máy chủ và phương pháp xử lý 

mã thực thi bằng bộ các môđun này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ các môđun xử lý được tạo cấu hình để xử lý mã thực thi và 

phương pháp xử lý mã thực thi bằng bộ các môđun xử lý. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến hệ thống máy chủ bao gồm các môđun xử lý. Trong đó, phương pháp xử lý mã thực 
thi được xử lý bởi ít nhất một môđun xử lý thứ nhất của bộ các môđun xử lý, trong đó 
mã thực thi bao gồm một nhóm các phần thực thi song song, trong đó mỗi phần thực thi 
song song của mã thực thi bao gồm ít nhất hai bước thực thi song song, và trong đó 
phương pháp xử lý nêu trên bao gồm: ít nhất một môđun xử lý thứ nhất phát hiện phần 
thực thi song song của nhóm các phần thực thi song song của mã thực thi sẽ được xử lý; 
ít nhất một môđun xử lý thứ nhất lựa chọn ít nhất hai môđun xử lý thứ hai của bộ các 
môđun xử lý; và ít nhất một môđun xử lý thứ nhất lệnh cho ít nhất hai môđun xử lý thứ 
hai được chọn thực hiện ít nhất hai bước thực thi song song của phần thực thi song song 
được phát hiện của mã thực thi. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương tiện đọc được 
bằng máy tính có khả năng thực hiện phương pháp xử lý mã thực thi. 
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(11) 46520 
(21) 1-2015-03313 (51) 7 B65D  88/76,  90/34,  90/10 

(22) 10.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 10-2015-0015852     02.02.2015 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2015 
(71) HANA ENVIRONMENT CO., LTD.  (KR) 

294, Yunbosun-Ro, Dunpo-Myeon, Asan-Si, Chungcheongnam-Do, South Korea 
(72) INJA MIN (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Bồn chứa để chôn thú nuôi bị nhiễm bệnh bởi virus 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn chứa dùng để chôn thú nuôi bị nhiễm bệnh bởi virus, bồn chứa 
này bao gồm một thân hình trụ (10) có một hoặc nhiều cửa (11), các lỗ xuyên tâm (12) 
và vách chia tách (13) dùng để chia tách không gian bao gồm cửa (11) và không gian 
bao gồm các lỗ xuyên tâm (12). Một nắp (20) được bố trí trong cửa (11) và một khối 
thải khí và nước (30) được bố trí trong lỗ xuyên tâm (12). Một ống có nhiều lỗ (40) 
được bố trí nằm dọc hoặc nằm ngang trong thân bồn chứa (10) để thải nước nhiễm bẩn 
ra bên ngoài, trong khi đó khối thải khí và nước (30) bao gồm một thân hình trụ (31) với 
đỉnh và đáy được tạo hở. Một lớp vỏ hỗ trợ hình trụ (32) được lồng vào trong thân của 
khối thải khí và nước (30), than hoạt tính (33) được chứa trong lớp vỏ hình trụ (32). Một 
nắp của khối thải khí và nước dùng để che phủ đỉnh của phần thân khối thải khí và nước 
(30). 
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(11) 46521 
(21) 1-2015-03384 (51) 7 H04W 24/10 

(22) 14.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 62/056,219 26.09.2014    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2015 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) Ilkka KESKITALO (FI), Lars DALSGAARD (DK), Jorma KAIKKONEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để ghi 

nhật ký các phép đo mạng phát đa hướng - quảng bá đơn tần 
số 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để ghi 
nhật ký các phép đo mạng phát đa hướng - quảng bá đơn tần số được sử dụng trong 
nhiều hệ thống truyền thông để có thể được lợi từ việc ghi nhật ký các phép đo phù hợp. 
Ví dụ, các hệ thống truyền thông sử dụng dịch vụ quảng bá phát đa hướng đa phương 
tiện có thể được lợi từ việc ghi nhật ký các phép đo mạng phát đa hướng - quảng bá đơn 
tần số. Phương pháp theo sáng chế có thể bao gồm bước ghi nhật ký, bởi thiết bị người 
dùng, phép đo mạng phát đa hướng - quảng bá đơn tần số tương ứng với chu kỳ ghi nhật 
ký. Phương pháp này cũng có thể bao gồm bước lưu trữ, tại thời điểm phép đo mạng 
phát đa hướng - quảng bá đơn tần số được thực hiện, các kết quả của phép đo ô của 
mạng. 
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(11) 46522 
(21) 1-2015-03445 (51) 7 E04H  17/16, B21F  27/02 

(22) 18.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/053799       18.02.2014 (87) WO2014/129468 28.08.2014 
(30) 2013-030815       20.02.2013  JP 

2013-164372       07.08.2013  JP 
(71) NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL PRODUCTS CO., LTD.  (JP) 

17-12, Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo 135-0042, Japan 
(72) MIZUOCHI Ryosuke (JP), YURA Shigeo (JP), KIMURA Hidenari (JP), SUZUKI Yuji 

(JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm lưới, hàng rào và sợi dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm lưới (1), trong đó các sợi dây thẳng đứng (2) và sợi dây nằm 
ngang (3) được đan với nhau. Tấm lưới bao gồm các sợi dây thẳng đứng (2) và các sợi 
dây nằm ngang (3) giao nhau với sợi dây thẳng đứng (2), trong khi một sợi dây trong số 
các sợi dây thẳng đứng (2) và sợi dây nằm ngang (3) tiếp xúc/đường thẳng với sợi dây 
còn lại trong số các sợi dây thẳng đứng (2) và sợi dây nằm ngang (3) bởi các đoạn thẳng 
(S) ở cả hai phần đầu (73a) của mặt bên tiếp xúc (73) ở phần giao nhau (7) ở giữa các 
sợi dây thẳng đứng (2) và sợi dây nằm ngang (3). 
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(21) 1-2015-03469 (51) 7 G03G  15/16 

(22) 21.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2014-195818 25.09.2014   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tatsuomi Murayama (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh bao gồm chi tiết ép được bố trí ở mặt chu vi trong của 
băng tải vận chuyển trung gian, được tạo kết cấu để điều chỉnh vị trí của băng tải vận 
chuyển trung gian theo chiều rộng để đặt khớp vào vùng di chuyển được, các vị trí của 
cả hai đầu của chi tiết ép theo chiều rộng lần lượt được bố trí bên ngoài các vị trí của cả 
hai đầu của vùng di chuyển được này. 
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(22) 21.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/017810   21.02.2014 (87) WO2014/130879 28.08.2014 
(30) 61/768,368        22.02.2013  US 
(71) 1. STEMCENTRX, INC.  (US) 

450 East Jamie Court South San Francisco, California 94080 (US). 
2. SPIROGEN SARL  (CH) 
c/o Michael Forer Rue Saint-Pierre 2 CH-1003 Lausanne, Switzerland 

(72) TORGOV, Michael (US), HOWARD, Philip Wilson (GB) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thể liên hợp có hoạt tính miễn dịch và dược phẩm chứa thể 

liên hợp này dùng để điều trị bệnh ung thư tuyến thượng thận
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể liên hợp có hoạt tính miễn dịch. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 

đến phương pháp điều chế thể liên hợp và dược phẩm chứa thể liên hợp này dùng để 
điều trị bệnh ung thư tuyến thượng thận. 
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(22) 22.09.2015 (43) 25.04.2016 
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Makoto MATSUMURA (JP), Sunao KAWANO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu bố trí hộp lọc hơi xăng của xe ngồi kiểu để chân hai 

bên 
  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu bố trí hộp lọc hơi xăng của xe ngồi kiểu để chân hai bên 

nhằm mục đích mở rộng khoảng trống tự do bên dưới yên xe. 
Kết cấu bố trí hộp lọc hơi xăng của xe ngồi kiểu để chân hai bên (1) bao gồm: thân 
khung (5) có ống đầu (5a) và khung chính (5b) kéo dài về phía sau từ ống đầu (5a) yên 
xe (8) được bố trí bên trên thân khung (5); và nắp che bên (20) được bố trí ở phía bên 
của thân khung (5), hộp lọc hơi xăng (30) thu hồi nhiên liệu đã bay hơi trong thùng 
chứa nhiên liệu (18), hộp lọc hơi xăng (30) được bố trí ở phía bên của thân khung (5), và 
chi tiết đỡ hộp lọc hơi xăng (40) đỡ hộp lọc hơi xăng (30) được bố trí ở bên trong nắp 
che bên (20) theo hướng chiều rộng xe. 
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(30) MI2013A000258      20.02.2013 IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2015 
(71) SAATI S.P.A.  (IT) 

Via Milano, 14 I-22070 Appiano Gentile (CO), Italy 
(72) CANONICO, Paolo (IT), GARIBOLDI, Paolo (IT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Vải dệt có cấu trúc cản đường đạn, phương pháp tạo ra vải dệt 

này và sản phẩm sử dụng vải dệt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vải dệt có cấu trúc đa chiều dùng để chống đạn, phương pháp tạo ra 

cấu trúc này và các kết quả chống đạn đạt được nhờ vào cấu trúc này. Cấu trúc này bao 
gồm ít nhất một phần tử dệt và một hoặc nhiều phần tử nhiệt dẻo hoặc ép nóng. Phần tử 
dệt thứ nhất (1) bao gồm các sợi dệt. Phần tử thứ hai (2) có thể bao gồm cao su, nhựa 
polyme đàn hồi hoặc các màng nhiệt dẻo trên nền nhiệt dẻo, ép nóng, dùng để điều 
chỉnh các đặc tính của cấu trúc vải dệt này theo các ứng dụng được dự kiến và để hỗ trợ 
làm giảm các tác hại do ảnh hưởng của đạn. Các phần tử nêu trên cùng phối hợp trong 
việc hấp thụ và phân tán lực tác động của đạn. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yohei NAKAMURA (JP), Makoto FUJIKUBO (JP), Koji HARAMURA  (JP), Hiroshi 

YAMAGUCHI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị nạp dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị nạp dùng cho động cơ đốt trong bao gồm thành ngăn để chia 
cửa nạp thành hai đường nạp, thành ngăn này được tạo kết cấu có hình dạng thích hợp 
sao cho độ giãn nở nhiệt của thành ngăn được hạn chế, và làm tăng độ chính xác của các 
đường nạp của cửa nạp khiến hiệu suất đốt cháy của động cơ đốt trong được cải thiện. 
Thiết bị nạp dùng cho động cơ đốt trong theo sáng chế bao gồm: cửa nạp (41); thành 
ngăn cửa nạp (71) được đúc sẵn trong đầu xi lanh (13); bộ phận dẫn nạp (50); và chi tiết 
gắn chặt (33) để gắn chặt bộ phận dẫn nạp (50) với vùng lân cận bề mặt miệng của cửa 
nạp (41) được tạo ra trong đầu xi lanh (13). Trong thiết bị nạp dùng cho động cơ đốt 
trong này, chi tiết gắn chặt (33) có phần lõm (33c) được tạo dạng rãnh, bề mặt đáy (33d) 
của phần lõm (33c) gồm bề mặt miệng cửa nạp (41e) và các bề mặt đầu miệng cửa nạp 
(33e) của đầu xi lanh (13), bề mặt đầu vào (71a) của thành ngăn cửa nạp (71) ở phía đầu 
vào được tạo ra ngang bằng với bề mặt miệng cửa nạp (41e), phía bộ phận dẫn nạp (50) 
được nối với cửa nạp (41) có phần nhô (52a) nhô từ bề mặt đầu đế (52c) của đầu (52), và 
phần lõm (33c) và phần nhô (52d) được lắp khớp với nhau. 
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
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(72) Nobuaki KINOSHITA (JP), Yusuke TAKAISHI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập tới xe kiểu ngồi để chân sang hai bên cho phép xác nhận nhận dạng ID 
(Identification) và khởi động động cơ ngay cả khi điện áp bình ăcquy của xe giảm tới 
mức mà với điện áp này phương tiện điều khiển không thể được kích hoạt. 
Xe bao gồm phương tiện điều khiển (20) và máy phát (G). Phương tiện điều khiển (20) 
được cấp điện bởi bình ăcquy (B) gắn trên xe và kết nối với khóa từ xa (100) theo tác 
động thứ nhất của người sử dụng để nhờ đó thực hiện xác nhận nhận dạng ID, cho phép 
người sử dụng thực hiện tác động thứ hai khi việc xác nhận nhận dạng ID được thỏa 
mãn, và cho phép khởi động động cơ (E) theo tác động thứ hai. Máy phát (G) sinh ra 
điện năng nhờ xoay cần khởi động đạp (15) để cho phép cấp điện năng tới phương tiện 
điều khiển (20). Khi điện áp của bình ăcquy (B) bằng hoặc thấp hơn điện áp định trước 
mà với điện áp này phương tiện điều khiển (20) có thể được kích hoạt, máy phát (G) cấp 
điện năng từ máy phát (G) để phương tiện điều khiển (20) có thể được cấp điện. Phương 
tiện điều khiển (20) được kích hoạt bởi điện năng từ máy phát (G) thực hiện xác nhận 
nhận dạng ID không phụ thuộc vào liệu có thực hiện tác động thứ nhất hay không và, 
khi việc xác nhận nhận dạng ID được thỏa mãn, cho phép người sử dụng thực hiện tác 
động thứ hai. Sau tác động thứ hai này, máy phát (G) cấp điện năng sao cho động cơ có 
thể được khởi động. 
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(72) Satoshi TANIGAWA (JP), Takayoshi KONISHI  (JP), Hirokazu SUZUKI  (JP), 

Tatsuya TSUZAKI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất bộ dây dẫn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị sản xuất bộ dây dẫn để cải thiện hiệu quả xử 
lý trên bảng gá lắp khi sản xuất bộ dây dẫn. Thiết bị sản xuất bộ dây dẫn này được dùng 
để sản xuất bộ dây dẫn bằng cách sắp xếp thân bó dây lên bảng gá. Thiết bị sản xuất bộ 
dây dẫn này có bảng gá chính mà thân bó dây được giữ trên đó bằng phần giữ dây điện 
tạm thời và phần giữ đầu nối, bảng gá phụ để buộc có bộ phận giữ dây điện để giữ các 
dây điện của thân bó dây, bộ phận giữ dây điện này được làm cho thò ra từ bảng gá 
chính bằng cách kết hợp bảng gá phụ để buộc với bảng gá chính từ phía sau của bảng gá 
chính, và cơ cấu di chuyển để di chuyển bảng gá phụ để buộc, vốn nằm đằng sau bảng 
gá chính, so với bảng gá chính theo chiều mà bảng gá phụ để buộc này được đưa lại gần 
và ra xa khỏi bảng gá chính. Bộ phận giữ dây điện này được làm thụt vào đằng sau bảng 
gá chính bằng cách đưa bảng gá phụ để buộc ra xa khỏi bảng gá chính. 
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C07D  211/44,  211/48 

(22) 25.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/058211    25.03.2014 (87) WO2014/157158 A1 02.10.2014 
(30) 2013-063304      26.03.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2015 
(71) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5418526, Japan 
(72) KUSUMI, Kensuke (JP), NAGANAWA, Atsushi  (JP), OTSUKI, Kazuhiro  (JP), 

SEKIGUCHI, Tetsuya  (JP), SHINOZAKI, Koji  (JP), YAMAMOTO, Hiroshi  (JP), 
YAMAMOTO, Yasuko  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất phenyl và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính đối kháng thụ thể sphingosin-1-phosphat 2 

(s1P2)của người để phát triển thuốc chữa bệnh hữu dụng trong việc điều trị bệnh do 
S1P2 gây ra như chứng co thắt mạch, chứng xơ hoá, bệnh đường hô hấp và các bệnh 
tương tự. Hợp chất có công thức chung (I) (trong đó các ký hiệu như được xác định 
trong bản mô tả), có hoạt tính đối kháng S1P2 của người nhờ đưa nguyên tử halogen 
hoặc nhóm haloalkyl và nhóm phenoxy vào vị trí thế cụ thể. Do đó, hợp chất có thể là 
chất điều trị bệnh do S1P2 gây ra, như chứng co thắt mạch, chứng xơ hoá, bệnh đường 
hô hấp và các bệnh tương tự. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 46531 
(21) 1-2015-03588 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 30.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2014-209736 14.10.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Shigeo DOI (JP), Tadahisa SUGlYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh trong đó phần chất tải được tác động tải lên cùng 
với sự chuyển động của cụm đóng/mở gồm phần cần được ăn khớp với chi tiết quay để 
khiến chi tiết quay được quay theo sự chuyển động của cụm đóng/mở, phần cần gồm chi 
tiết cần thứ hai có phần gài thứ nhất được ăn khớp với chi tiết quay và chi tiết cần thứ 
hai có phần gài thứ hai được ăn khớp với chi tiết quay, và chi tiết cần thứ nhất chuyển 
động tương đối so với chi tiết cần thứ hai cùng với hoạt động đóng mở của cụm 
®ãng/më. 
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(21) 1-2015-03589 (51) 7 B62K  11/04, B62H  1/00, B62J  

39/00 
(22) 30.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2014-201208 30.09.2014    JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Junya SATO (JP), Yuuji KURASAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần chặn nắp che thân xe của xe kiểu để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần chặn nắp che thân xe của xe kiểu để chân hai bên mà không 
ảnh hưởng tới cách bố trí của khung thân xe và cụm cấp nhiên liệu. 
Phần chặn nắp che thân xe của xe kiểu để chân hai bên (1) gồm cụm cấp nhiên liệu (10) 
lắp bên trên động cơ (21) và bố trí ở khoảng trống bao quanh bởi các khung trái (7L) và 
phải (7R) và nắp che thân xe (28), bộ phận tạo thành đường dẫn nạp (12) nối với đầu 
vào (21e) của động cơ (21) có phần chặn (13) nhô lên trên ở vị trí gần với cụm cấp 
nhiên liệu (10). Đầu đỉnh (13e) của phần chặn (13) được đặt giữa các phần mép trên (7t) 
của các khung trái (7L) và phải (7R) và bề mặt dưới (28d) của nắp che thân xe (28). 
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(21) 1-2015-03591 (51) 7 B62J  17/00 

(22) 30.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2014-202701 30.09.2014    JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Hidekazu IWATA  (JP), Satsuki ARAI  (JP), Taro NISHIMOTO  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp che trước dùng cho xe kiểu chân để hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp che trước để dùng cho xe kiểu chân để hai bên sao cho các giọt 
nước tác động vào đèn pha ít có khả năng bị thổi vào người ngồi trên xe kiểu chân để 
hai bên khi các giọt nước được thổi về phía sau dọc theo nắp che trước do chuyển động 
không khí. 
Nắp che trước (26) được chia thành nắp đế (40), nắp trên (50), và nắp che dưới (60). Nắp 
đế (40) có bề mặt trên che bằng nắp trên (50) và bề mặt dưới che bằng nắp che dưới 

(60). bậc thứ nhất (44a) được tạo ra ở bên trong nắp trên (50) vốn được che bằng nắp 
trên (50), và nắp trên (50), nắp đế (40), và bậc thứ nhất (44a) tạo ra rãnh (44e) kéo dài 
liên tục về phía sau. Bậc (46a) được tạo ra ở bên trong nắp che dưới (60) vốn được che 
bằng nắp che dưới (60), và có phần đầu trước (46e) kéo dài liên tục về phía sau từ vị trí 
bên dưới đèn pha (24). Tay cầm (22) được bố trí về phía sau rãnh (44e) và phần đầu 

trước (46e). Các giọt nước (w) trong rãnh (44e) và phần đầu trước  (46e) chảy về phía 
sau rãnh, và tích tụ thành một khối nước có thể rơi xuống dưới. Ngay cả nếu nước thổi 
về phía sau, nó bị chặn bởi tay cầm (22). 
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(72) HILPERT, Hans (CH), HUMM, Roland (DE), MUSER, Thorsten (DE), SCHNIDER, 
Christian (CH), WERMUTH, Roger (CH), WOLTERING, Thomas (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế beta-secretaza 1 (BACE1), quy trình điều chế chất 

này và dược phẩm chứa nó 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) ; 

 

  
 
có hoạt tính ức chế BACE1, quy trình điều chế chúng, dược phẩm chứa các hợp chất 
này. Hợp chất theo sáng chế hữu dụng để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, ví dụ 
bệnh Alzheimer. 
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(21) 1-2015-03633 (51) 7 A01N  25/04,  25/10,  25/34,  63/00,  

65/00, A01P  1/00 
(22) 10.04.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IL2014/050348      10.04.2014 (87) WO2014/170894 23.10.2014 
(30) 225825      18.04.2013 IL 
(71) NOBACTRA ISRAEL LTD.  (IL) 

78 Derech Ha'Hadarim, Sde Warburg 4493500, Israel 
(72) KRITZMAN, Giora (IL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bao gói dùng để xử lý vi sinh vật ở cây trồng, phương pháp sản 

xuất chất kháng khuẩn và phương pháp xử lý hoặc ngăn ngừa 
việc lây nhiễm mầm bệnh ở cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề xuất bao gói (200) chứa ít nhất một thành phần thứ nhất ở dạng hốc (220), 
thành phần thứ nhất này chứa vật chất dạng hạt chứa ít nhất một dầu tự nhiên; ít nhất 
một thành phần thứ hai, ở dạng nhiều hốc thứ hai (230) bao gồm (các) tác nhân đối 
kháng mầm bệnh vi sinh vật; trong đó ít nhất một thành phần thứ nhất và ít nhất một 
thành phần thứ hai này được chứa trong các ngăn riêng rẽ của bao gói này. Sáng chế 
cũng đề xuất phương pháp sản xuất chất kháng khuẩn, phương pháp này bao gồm bước 
trộn thành phần thứ nhất chứa vật chất dạng hạt có ít nhất một dầu tự nhiên; và ít nhất 
một thành phần thứ hai chứa ít nhất một tác nhân đối kháng mầm bệnh vi sinh vật, và 
cho hỗn hợp này tạo thành nhũ tương có hoạt tính kháng khuẩn. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp điều trị hoặc ngăn ngừa sự lây nhiễm mầm bệnh ở cây, phương pháp này 
bao gồm bước dùng cho cây này lượng nhũ tương chứa nguyên liệu dạng hạt, ít nhất một 
dầu tự nhiên và ít nhất một tác nhân đối kháng mầm bệnh vi sinh vật mà gây ra sự lây 
nhiễm mầm bệnh này. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất một số vi khuẩn đối kháng phân 
lập được có thể dùng trong bao gói và các phương pháp được bộc lộ trong bản mô tả 
này. 
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(72) Niwat Ningnuek (TH), Churat Tiyapiboonchaiya (TH), Warunee Phanmeteerat (TH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm chống bám bẩn và phương pháp chống bám bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chống bám bẩn và phương pháp chống bám bẩn có thể 
ngăn ngừa một cách hiệu quả sự tạo thành và tích lũy chất bẩn cho ngành công nghiệp 
dầu mỏ và hóa dầu. Chế phẩm chống bám bẩn bao gồm hợp chất suxinimit, kẽm 
hydrocarbylthiophosphat, và chất điều chỉnh độ nhớt, trong đó lượng kẽm 
hydrocarbylthiophosphat nằm trong khoảng 2%-35% theo trọng lượng so với hợp chất 
suxinimit. 
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(72) Wei-Fan LAI (TW), Tsu-Wen CHEN (TW), Shian Chao CHOU (TW), Cheng Han 

HUNG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống kiểm soát sự đốt cháy khi chạy không 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống kiểm soát sự đốt cháy khi chạy không, được trang bị trên 
xe máy, bao gồm môtơ khởi động, bộ điều khiển chuyển mạch đốt cháy khi chạy không, 
rơle khởi động và bộ cấp nguồn được nối điện theo tuần tự. Khung xe bao gồm khung 
trái và khung phải lần lượt được bố trí ở bên trái và bên phải của đường trục của xe máy. 
Rơle khởi động và cuộn dây cao áp được bố trí ở các phía đối diện của khung trái và 
khung phải để giảm bớt ảnh hưởng bởi sóng điện từ hoặc nguồn nhiễu. Điều này sẽ ngăn 
không cho bộ điều khiển chuyển mạch đốt cháy khi chạy không bị hỏng hoặc dừng hoạt 
động, do đó không cần phải khởi động bằng tay trong trường hợp bộ chuyển mạch này 
dừng hoạt động. 
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Frederick W. (US), TSUJI, Wayne (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein đặc hiệu kép đối với BAFF và B7RP1, axit nucleic mã hoá 

protein đặc hiệu kép này và phương pháp tạo ra protein đặc 
hiệu kép này 

  (57)     Sáng chế mô tả protein đặc hiệu kép đặc hiệu với BAFF và B7RP 1, axit nucleic ghi mã 
protein này, phương pháp tạo ra protein này, và cách sử dụng protein này.  
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(72) Anusart Whangthong  (TH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống máng nước mưa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống máng nước mưa gồm có một máng (1), một giá đỡ (2) 
được làm thích ứng để gắn vào một tấm cách được lắp máng (1) và để treo máng (1), 
một cửa thoát nước (3) được làm thích ứng để ghép nối với máng (1) và để thoát nước, 
một bộ phận ghép nối (6) được làm thích ứng để ghép nối với máng (1). Sáng chế này 
bao gồm thêm một tấm chèn (9) để lắp giá đỡ (2) để điều chỉnh góc giữa tấm cách và 
giá đỡ (2), một nút đầu mút (5) được làm thích ứng để lắp một đầu của máng (1), trong 
đó nút đầu mút (5) có một bộ chỉ báo tắc nghẽn (5A) để báo hiệu sự tắc nghẽn của 
máng (1) theo cách thức nước sẽ tràn từ bộ chỉ báo tắc nghẽn (5A) khi xảy ra việc tắc 
nghẽn trong máng (1), và một cữ chặn (4) có dạng hình chữ U để lắp máng (1) sao cho 
ngăn không cho máng (1) trượt ra khỏi cửa thoát nước (3). 
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(72) Felix KOCH  (DE), Philipp HARDER (DE), HOFFMANN, Botho  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm đúc polyamit được gia cường, quy trình sản xuất 

chế phẩm này và vật phẩm đúc thu được từ chế phẩm này 
  (57)    sáng chế đề cập đến chế phẩm đúc polyamit được gia cường, cụ thể là để dùng làm 

nguyên liệu ban đầu để sản xuất vỏ thiết bị trong lĩnh vực công nghệ vô tuyến di động, 
chế phẩm này bao gồm các thành phần sau:  
(A)  polyamit béo được chọn từ nhóm bao gồm: PA 610, PA 612 và hỗn hợp của chúng, 
với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 45% trọng lượng;  
(B)  polyamit nửa thơm được chọn từ nhóm bao gồm: 6I, DI, 61/6T, G1/6T, DI/DT, 
DI/6T, MXD6 và hỗn hợp của chúng, với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 15% trọng 
lượng;  
(C)  sợi thủy tinh dẹt có mặt cắt ngang không tròn với lượng nằm trong khoảng từ 45 
đến 75% trọng lượng, trong đó tỷ lệ kích thước của trục chính của mặt cắt ngang với 
trục phụ của mặt cắt ngang này nằm trong khoảng từ 2 đến 5 ;  
(D)  các chất phụ gia với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 10% trọng lượng; trong đó 
tổng lượng của các thành phần từ (A) đến (D) là 100% trọng lượng. Sáng chế còn đề cập 
đến quy trình sản xuất chế phẩm đúc polyamit và vật phẩm đúc thu được từ chế phẩm 
này.  
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(11) 46541 
(21) 1-2015-03821 (51) 7 C12N  1/19, A61K  39/12, C12N  

15/34 
(22) 11.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/002002   11.03.2014 (87) WO2014/142515 18.09.2014 
(30) 10-2013-0025823        11.03.2013   KR 
(71) 1. KOREA RESEARCH INSTITUTE OF BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY  

(KR) 
(Eoeun-dong) 125, Gwahak-ro Yuseong-gu Daejeon 305-806, Republic of Korea 
2. CHOONG ANG VACCINE LAB.  (KR) 
(Hwaam-dong) 1476-37, Yuseong-daero Yuseong-gu Daejeon 305-348, Republic of 
Korea 

(72) CHOI, Eui Sung (KR), PARK, Kyung Min (KR), SEO, Sung Hwa (KR), AHN, Jung 
Oh (KR), LEE, Eun Gyo (KR), KIM, Chun Sug (KR), YOON, In Joong (KR), YOO, 
Sung Sik (KR), SHIM, Young Jung (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tế bào toàn phần của nấm men, dịch tan tế bào toàn phần của 

nấm men, vacxin Circovirut ở lợn chứa tế bào toàn phần hoặc 
dịch tan tế bào toàn phần của nấm men và phương pháp sản 
xuất tế bào toàn phần và dịch tan toàn phần của nấm men 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin tiểu đơn vị Circovirut ở lợn tái tổ hợp (Porcine Circovirus -
PCV2) chứa tế bào toàn phần của nấm men hoặc dịch tan tế bào toàn phần của nấm men 
và đề cập đến phương pháp sản xuất chúng. Tế bào nấm men hoặc dịch tan của chúng 
theo sáng chế có thể được dùng một cách hiệu quả làm vacxin, có thể có các ưu điểm 
khác nhau của nấm men, và giúp cho có thể đơn giản hóa đáng kể quy trình sản xuất 
vacxin, bao gồm bước phân giải tế bào hoặc chiết kháng nguyên, tinh chế và làm ổn 
định, v.v., là các bước cần thiết trong quy trình sản xuất vacxin Circovirut ở lợn bằng 
cách sử dụng vi sinh vật tái tổ hợp. 
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(21) 1-2015-03822 (51) 7 A61K  35/74 

(22) 14.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/027416  14.03.2014 (87) WO2014/152508 25.09.2014 
(30) 61/790,301       15.03.2013 US 
(71) 1. THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS  (US) 

2404 North University Avenue, Little Rock, AR 72207, United States of America 
2. THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM  (US) 
3369 Tamu, College Station, TX 77843-3369, United States of America 

(72) BIELKE, Lisa (US), LAYTON, Sherryll (US), HARGIS, Billy (US), PUMFORD, Neil, 
R. (US), FAULKNER, Olivia, B. (US), BERGHMAN, Luc (US), ABI-GHANEM, 
Daad (LB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vectơ vacxin chứa trình tự polynucleotit thứ nhất mã hóa 

polypeptit tái tổ hợp và dược phẩm chứa vectơ vacxin này 
dùng để tăng cường đáp ứng miễn dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vectơ vacxin chứa trình tự polynucleotit thứ nhất mã hóa polypeptit 
tái tổ hợp. Vectơ vacxin này cũng có thể chứa polynucleotit thứ hai mã hóa polypeptit 
kích thích miễn dịch như polypeptit CD154 hoặc polypeptit HMGB1. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến dược phẩm chứa vectơ vacxin này dùng để tăng cường đáp ứng miễn 
dịch. 
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(22) 12.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 103218173 14.10.2014    TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chun-Hsien WU (TW), Tsu-Chuan CHOU (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu đỡ trục bơm dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đỡ trục bơm dầu có trục khuỷu và trục bơm dầu, trong đó 
chi tiết dẫn động được bố trí cố định trên trục khuỷu và chi tiết truyền động được bố trí 
cố định trên trục bơm dầu. Chi tiết truyền động được bố trí trong bình chứa dầu, và trục 
bơm dầu và trục khuỷu được vận hành một cách đồng bộ. Nắp che ngăn dầu, có một lỗ 
thông, được bố trí trên bình chứa dầu. Trục bơm dầu được bọc bên ngoài bởi một ổ đỡ, 

và đi qua lỗ thông của nắp che ngăn dầu. ổ đỡ được gài vào trong lỗ thông sao cho nắp 
che ngăn dầu trở thành điểm đỡ của trục bơm dầu. Do đó, sự thay đổi của khoảng cách 
giữa tâm chi tiết truyền động, được bố trí cố định trên trục bơm dầu, và tâm chi tiết dẫn 
động, được bố trí cố định trên trục khuỷu, có thể được giảm bớt; và tiếng ồn gây ra do 
chuyển động quay của chi tiết truyền động có thể được giảm bớt; đồng thời, có thể tránh 
được việc làm nong rộng các lỗ của trục bơm dầu. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2016 
(71) JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY, LLC  (US) 

400 North Dekora Woods Boulevard Saukville, WI 53080 (US) 
(72) GANDHI, Niranjan, Ramanlal (US), PALMER SKEBBA, Victoria (US), STROBE, 

Gary, A. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Sản phẩm để phòng ngừa, ức chế và/hoặc diệt trừ bệnh nhiễm vi 

sinh vật, chế phẩm kháng vi sinh vật và phương pháp tác động 
đến hoạt động của vi sinh vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm để phòng ngừa, ức chế và/hoặc diệt trừ bệnh nhiễm vi 
sinh vật, chế phẩm kháng vi sinh vật và phương pháp tác động đến hoạt động của vi sinh 
vật. Chế phẩm kháng vi sinh vật theo sáng chế chứa một hoặc nhiều thành phần là hợp 
chất mà thường được nhận biết là an toàn để dùng cho người. Các sản phẩm, chế phẩm 
và phương pháp theo sáng chế có thể được dùng trong nhiều sản phẩm và ứng dụng để 
chăm sóc cá nhân và/hoặc động vật, dược phẩm, xây dựng, công nghiệp và nông nghiệp. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2015 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) MAEDA Natsuko (JP), TSUDAKA Shinichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm tra các trang thiết bị nhà máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khối điều khiển (20) của thiết bị kiểm tra các trang thiết bị nhà 
máy (100) thực hiện bước thứ nhất là thu được thông tin trên màn hình không được cập 
nhật và thông tin trên màn hình được cập nhật, bước thứ hai là thu được tệp chứa bảng 
danh mục kiểm tra không được cập nhật, bước thứ ba là so sánh thông tin trên màn hình 
không được cập nhật với thông tin trên màn hình được cập nhật và tách mục thay đổi và 
mục bổ sung trong khi phân loại sự khác nhau giữa chúng, bước thứ tư là tạo tệp chứa 
bảng danh mục kiểm tra cho phần bổ sung dựa trên mục bổ sung, bước thứ năm là tạo 
tệp chứa bảng đanh mục kiểm tra cho phần thay đổi dựa trên mục thay đổi và tệp chứa 
bảng danh mục kiểm tra không được cập nhật, và bước thứ sáu là tạo tệp chứa bảng 
danh mục kiểm tra được cập nhật bằng cách kết hợp tệp chứa bảng danh mục kiểm tra 
cho phần bổ sung với tệp chứa bảng danh mục kiểm tra cho phần thay đổi. 
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(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Takuma KAWATO (JP), Toshiaki SAWADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy may 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy may. Máy may này bao gồm cụm may (1) được tạo kết cấu để 
may các tấm may phải và trái (F) và các tấm vải phải và trái (B) nhờ các kim (11) được 
bố trí cạnh nhau. Các chi tiết dẫn hướng gấp phải và trái (2R, 2L) được bố trí ở phía 
trước cụm may (1) theo hướng di chuyển của tấm vải và được tạo kết cấu để gấp và dẫn 
hướng các tấm vải phải và trái (B). Các chi tiết ép vải phải và trái (4R, 4L) được tạo kết 
cấu để ép và vận chuyển các tấm vải phải và trái (B) mà được dẫn hướng bởi các chi tiết 
dẫn hướng gấp phải và trái (2R, 2L), tới cụm may (1) theo hướng di chuyển của tấm vải. 
Các tấm may phải và trái (F) và các tấm vải phải và trái (B) được vận chuyển tới cụm 
may (1) và được may bởi cụm may (1) này. Các chi tiết ép vải phải và trái (4R, 4L) có 
thể dịch chuyển được giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Khi các chi tiết ép vải phải và 
trái (4R, 4L) ở vị trí thứ hai, khoảng cách giữa các chi tiết ép vải phải và trái (4R, 4L) 
theo hướng phải và trái tăng dần từ phía sau tới phía trước theo hướng vận chuyển. 
Khoảng cách giữa các chi tiết ép vải phải và trái (4R, 4L) theo hướng phải và trái ở các 
đầu phía trước của chúng theo hướng vận chuyển khi các chi tiết ép vải phải và trái ở vị 
trí thứ nhất là nhỏ hơn khoảng cách giữa các chi tiết ép vải phải và trái (4R, 4L) theo 
hướng phải và trái ở các đầu phía trước của chúng theo hướng vận chuyển khi các chi 
tiết ép vải phải và trái ở vị trí thứ hai. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình loại bỏ khí tạp ra khỏi nguồn khí và thu hồi khí tạp, 

quy trình loại bỏ lưu huỳnh dioxit ra khỏi nguồn khí chứa 
lưu huỳnh dioxit và thu hồi lưu huỳnh dioxit, và quy trình 
loại bỏ khí tạp ra khỏi nguồn khí chứa tạp chất và thu hồi khí 
tạp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ khí tạp ra khỏi nguồn khí và thu hồi khí tạp, quy 
trình loại bỏ lưu huỳnh dioxit ra khỏi nguồn khí chứa lưu huỳnh dioxit và thu hồi lưu 
huỳnh dioxit, và quy trình loại bỏ khí tạp ra khỏi nguồn khí chứa tạp chất và thu hồi khí 
tạp. Khí tạp được loại bỏ ra khỏi khí nguyên liệu trong hai mạch hấp thụ và cất được vận 
hành nối tiếp. Khí này đầu tiên được cho qua thiết bị hấp thụ khí giàu tạo ra dịch lỏng 
hấp thụ giàu mà từ đó khí tạp được cất trong thiết bị cất dịch lỏng giàu. Khí nghèo ra 
khỏi thiết bị hấp thụ khí giàu được cho qua thiết bị hấp thụ khí nghèo, tạo ra dịch lỏng 
hấp thụ nghèo mà từ đó khí tạp được cất trong thiết bị cất dịch lỏng nghèo. Môi trường 
hấp thụ tái sinh ra khỏi các thiết bị cất tương ứng được tái tuần hoàn vào các thiết bị hấp 
thụ tương ứng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm xử lý thực vật chứa tập hợp các hạt bột, huyền phù 

đặc để xử lý thực vật chứa môi trường nước và tập hợp các 
hạt bột và phương pháp xử lý thực vật hoặc bộ phận của thực 
vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý thực vật chứa tập hợp các hạt bột, trong đó mỗi hạt 
này có lớp vỏ bao thứ nhất và lớp vỏ bao thứ hai. Theo một phương án, lớp vỏ bao thứ 
nhất làm bằng chất không tan trong nước, ví dụ hợp chất béo hoặc chất dạng sáp. Theo 
phương án khác, lớp vỏ bao thứ hai là polyme không tan trong nước hoặc màng chịu 
nước, trong đó polyme không tan trong nước tạo lớp vỏ bao thứ hai là khác với chất 
không tan trong nước tạo lớp vỏ bao thứ nhất. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến huyền 
phù đặc để xử lý thực vật chứa môi trường nước và tập hợp các hạt bột, và phương pháp 
xử lý thực vật hoặc bộ phận của thực vật. 
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(22) 14.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/027081    14.03.2014 (87) WO2014/152215 A1 25.09.2014 
(30) 61/791,706         15.03.2013    US 
(71) GENZYME CORPORATION  (US) 

500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, United States of America 
(72) SIEGEL, Craig (US), ZHAO, Jin (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Muối của hợp chất S-quinuclidin-3-yl-(2-(2-(4-flophenyl)-

thiazol-4-yl) propan-2-yl)cacbamat ở dạng tinh thể  
  (57)     Sáng chế đề cập đến muối của hợp chất (S)-quinuclidin-3-yl-(2-(2-(4-flophenyl)thiazol-

4-yl)propan-2-yl)cacbamat ở dạng tinh thể để làm chất ức chế glucosylxeramit synthaza 
(GCS - glucosylceramide synthase). Ngoài ra, muối của hợp chất theo sáng chế có thể 
được dùng độc lập hoặc kết hợp với liệu pháp enzym để điều trị các bệnh về chuyển hóa, 
ví dụ, bệnh tích trữ thể tiêu bào và dùng đề điều trị bệnh ung thư. 
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(22) 17.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/030473   17.03.2014 (87) WO2014/145668 A4 18.09.2014 
(30) 61/798,206        15.03.2013   US 
(71) DSG TECHNOLOGY HOLDINGS LTD.  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) SCHROER, Charles, F., Jr (US) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Bộ thấm hút đàn hồi và bộ lõi thấm hút đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ thấm hút đàn hồi để sử dụng trong áo quần thấm hút đàn hồi dùng 
một lần (110). Bộ thấm hút đàn hồi có lõi thấm hút bao gồm: lớp nền có cặp mép bên 
(144, 146) và đường tâm dọc tưởng tượng (AA) được bố trí ở phía trong cách các mép 
bên (144, 146); kết cấu đàn hồi được đỡ bởi lớp nền, kết cấu đàn hồi bao gồm nhiều bộ 
phận đàn hồi (124, 130) cách nhau tạo thành nhiều kênh hoặc nhiều khoang; và các hạt 
polyme siêu thấm hút được gắn vào các bộ phận đàn hồi (124, 130). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ lõi thấm hút đàn hồi. 
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(22) 15.03.2014 (43) 25.04.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2015 
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Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) VARONA, Eugenio, G. (US), TSANG, Patrick, King Yu (GB), WRIGHT, Andrew 

(GB) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Composit thấm hút, vật dụng thấm hút và phương pháp sản 

xuất composit thấm hút 
  (57)     Sáng chế đề xuất composit thấm hút mỏng trong đó tấm đỡ không dệt (210) được làm 

rối bằng tia nước có mạng xơ chải (204) để tạo nền không dệt (206). Nền không dệt 
(206) được phủ lớp hấp thụ gồm các hạt polyme siêu thấm hút phủ xenluloza sợi mảnh 
cỡ micromet (202). Lớp bao được đặt trên lớp hấp thụ dế tạo thành composit thấm hút 
(200). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất composit thấm hút và vật dụng 
thấm hút chứa composit thấm hút. 
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Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) WRIGHT, Andrew  (GB), VARONA, Eugenio (US), SMID, Anne (NL), SMID, Dennis 

(NL) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Composit thấm hút, vật dụng thấm hút dùng một lần, phương 

pháp sản xuất composit thấm hút và vật dụng thấm hút dùng 
một lần này 

  (57)     Sáng chế đề xuất composit thấm hút dùng cho vật dụng thấm hút dùng một lần. 
Composit thấm hút có lớp vải thứ nhất (125), lớp vải thứ hai (155) gần cơ thể, và nhiều 
khối kết tập các hạt siêu thấm hút (SAP, super absorbent polymer) (135) nằm giữa lớp 
vải thứ nhất (125) và lớp vải thứ hai (155). Mỗi trong số các khối kết tập SAP (135) 
được bố trí cách các vùng liên kết giữ chặt lớp vải thứ hai (155) vào lớp vải thứ nhất 
(125) và tạo thành hốc rỗng trong đó khối kết tập SAP (135) được giữ chặt giữa lớp vải 
thứ nhất (125) và lớp vải thứ hai (155). Lớp vải thứ hai gần cơ thể là vải không dệt thô 
gồm các sợi mắc vào ít nhất một số hạt trong khối kết tập SAP (135). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần, phương pháp sản 
xuất composit thấm hút và vật dụng thấm hút dùng một lần này. 
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CIECHANOVER, Isaac (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất đối kháng myostatin dùng để làm giảm lượng mỡ 

và/hoặc làm tăng kích thước cơ chi dưới ở bệnh nhân ung thư 
tuyến tiền liệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất đối kháng myostatin dùng để làm giảm lượng mỡ và/hoặc làm 
tăng kích thước cơ chi dưới ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. 
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(72) TERRACCIANO, Joseph (US), DAMOUR, Nicole (US), JIANG, Chun (US), 
FOGLIATO, Giovanni (IT), DONADELLI, Giuseppe Alessandro (IT), RESEMINI, 
Dario (IT) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa ceftolozane và natri tazobactam và dung 

dịch tiêm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa ceftolozane và natri tazobactam và dung dịch tiêm 

chứa nó, phương pháp bào chế dược phẩm này. 
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) HUANG, CHIMING (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu scutơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu scutơ (1) gồm: bánh trước (8); cơ cấu 
lái (3); khung phương tiện (2) gồm ống cổ (21), phần khung trước (22) kéo dài theo 
hướng về sau và xuống phía dưới so với phương tiện từ phần sau của ống cổ (21) và trên 
hình chiếu phía nhìn từ phía trước,được bố trí để cho gối chồng bánh trước (8) khi cơ 
cấu lái (3) ở trạng thái không quay và phần khung sau (23) kéo dài về phía sau từ phần 
dưới của phần khung trước (22); phần yên (9); tấm che phương tiện, gồm bản để chân 
hoặc nơi để chân dạng phẳng (33) được nằm về phía trước hơn so với phần yên (9) bên 
trên phần khung sau (23) và được người điều khiển sử dụng để đặt chân lên trên và phần 
tấm che trước (30) kéo dài lên phía trên từ đầu trước của bản để chân hoặc nơi để chân 
dạng phẳng (33) và được nằm ra phía sau của ống cổ (21) và phần khung trước (22); và 
cụm chuyển mạch chính (50) có phần chuyển mạch chính (51) có phần vận hành được 
sử dụng bởi người điều khiển để vận hành. Cụm chuyển mạch chính (50) được nằm về 
phía sau của ống cổ (21) và trên hình chiếu cạnh của phương tiện, được bố trí sao cho ít 
nhất một phần của nó nằm về phía trước hơn so với đường ảo (A) nối đầu sau của phần 
mép trên của ống cổ (21) và đầu sau của phần mép dưới của phần khung trước (22) và 
phần tấm che trước (30) gồm phần chứa (40) được nằm sang ít nhất một phía trong số 
bên phải hoặc bên trái hơn so với phần vận hành và có hốc ở phía trên. 
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu scutơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu scutơ (1) gồm: tấm che phương tiện 
gồm phần che phương tiện phía trước (30) che ống cổ (21) và phần che phương tiện phía 
sau (31) kéo dài về phía sau từ đầu sau của phần để chân (33) và che khoảng không phía 
dưới phần yên (9); cụm đèn trước (HL) được bố trí tại phần trước của phần che phương 
tiện phía trước (30); và phần nạp nhiên liệu (50). Cụm đèn trước (HL) gồm: đèn trước 
kiểu phản xạ (HLRf) gồm nguồn sáng thứ nhất (S1) được bố trí tại một phía bên phải 
hoặc bên trái hơn so với ống cổ (21), bộ phản xạ thứ nhất (Rf1); và đèn trước kiểu đèn 
chiếu (HLPr) gồm nguồn sáng thứ hai (S2) được bố trí tại phía bên kia bên phải hoặc 
bên trái hơn so với ống cổ (21), bộ phản xạ thứ hai (Rf2) và thấu kính (HLPrL) được bố 
trí ở phía trước nguồn sáng thứ hai (S2) theo hình dạng lồi về phía trước của phương tiện 
và trên hình chiếu cạnh, đèn trước kiểu đèn chiếu được bố trí theo cách mà một phần 
của nó gối chồng đèn trước kiểu phản xạ (HLRf). Trên hình chiếu bằng, đầu sau của đèn 
trước kiểu phản xạ (HLRf) được nằm về phía trước hơn so với đầu sau của dèn trước 
kiểu đèn chiếu (HLPr). Phần nạp nhiên liệu (50) gồm: phần miệng nạp liệu (50a) được 
bố trí tại phần sau của phần che phương tiện phía trước (30) và được bố trí tại một phía ở 
bên phải hoặc bên trái hơn so với ống cổ (21); và đường dẫn nạp nhiên liệu (50b) được 
bố trí tại phía này bên trong phần che phương tiện phía trước (30) và nối phần miệng 
nạp liệu (50a) với bình nhiên liệu (51). 
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YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-
ken 438-8501, Japan (JP) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên và phương 

pháp sản xuất bộ phận nạp khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bậc dạng vòng (73) được tạo ra trên vách trong (51) của bộ phận 

nạp khí (50). Bậc dạng vòng (73) gồm phần vách ở phía trước (74), phần vách ở phía sau 
(76) và phần vách nối (75). Phần vách nối (75) nối đầu nối thứ nhất (75a) của phần vách 
ở phía trước (74) và đầu nối thứ hai (75b) của phần vách ở phía sau (76) với nhau. Đầu 
nối thứ hai (75b) của phần vách ở phía sau (76) được bố trí ở vị trí nằm ra phía ngoài 
hơn so với đầu nối thứ nhất (75a) của phần vách ở phía trước (74) theo hướng kính (Dr) 
của bộ phận nạp khí (50) và phần vách nối (75) kéo dài ra phía ngoài theo hướng kính 
(Dr) của bộ phận nạp khí (50) từ đầu nối thứ nhất (75a) về phía đầu nối thứ hai (75b). 
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(54) Phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên và phương 

pháp sản xuất bộ phận nạp khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên (1) gồm động cơ 

(8), cơ cấu điều khiển tốc độ dòng khí nạp (38) điều chỉnh tốc độ dòng của khí nạp được 
cấp cho động cơ (8) và bộ phận nạp khí (50) được làm bằng nhựa và gồm vách trong 
(51) xác định đường dẫn dòng (54) dẫn khí nạp từ cơ cấu điều khiển tốc độ dòng khí 
nạp (38) tới động cơ (8). Đường tâm (70) của bộ phận nạp khí (50) gồm phần đường 
cong thứ nhất (71) và phần đường cong thứ hai (72) liên tục với nhau. Tâm cong thứ 
nhất (71a) của phần đường cong thứ nhất (71) và tâm cong thứ hai (72a) của phần đường 
cong thứ hai (72) nằm ở các vị trí khác nhau. 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
93 

(11) 46559 
(21) 1-2015-04014 (51) 7 D04B  15/68,  9/10,  35/02 

(22) 20.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 10 2014 115 345.6     21.10.2014 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2015 
(71) GROZ-BECKERT KG  (DE) 

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany 
(72) Uwe STINGEL (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kim dệt kim của máy dệt, cơ cấu tạo mũi dệt và phương pháp 

tạo mũi dệt sử dụng cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kim dệt kim dùng cho máy (10), cơ cấu (53) có kim dệt kim này 

(10) và hai bộ dẫn động (54, 55), và phương pháp tạo mũi dệt sử dụng cơ cấu (53) hoặc 
kim dệt kim (10) trong máy dệt kim có giường kim thứ nhất (16) và giường kim thứ hai 
(17). Kim dệt kim dùng cho máy (10) có thân kim (11) kéo dài theo phương chiều dài 
(L), thân kim này có móc (26, 29) tại mỗi đầu trong số hai đầu của nó. Một chi tiết đóng 
kín móc (12) được lắp theo cách chuyển động được trên thân kim (11). Chi tiết đóng kín 
móc (12) có thể được đưa đến vị trí đóng kín thứ nhất (S1) để tiếp giáp với nối móc (26) 
và đến vị trí đóng kín thứ hai (S2) để tiếp giáp với móc (29) còn lại. 
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(11) 46560 
(21) 1-2015-04026 (51) 7 B60K  15/03 

(22) 20.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 103218557 20.10.2014    TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ruei-Xing YANG (TW), Hui-Rong LIN (TW), Tien-Jen TSAI (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu chống rò rỉ dùng cho bình nhiên liệu của xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu chống rò rỉ dùng cho bình nhiên liệu của xe bao gồm tấm 
cách, tấm đáy, nắp che và vòng chống rò rỉ. Tấm cách có các lỗ thông, trong đó cơ cấu 
lắp chặt bằng ren vít lần lượt đi qua từng lỗ thông này, và các cơ cấu lắp chặt bằng ren 
vít, mỗi cơ cấu có phần bích của nó được lắp chặt vào tấm cách. Tấm đáy có các khe, 
mỗi tấm đáy đỡ phần bích tương ứng của cơ cấu lắp chặt bằng ren vít sao cho tấm cách 
được gắn chặt vào tấm đáy. Nắp che có các lỗ thông, và từng cơ cấu lắp chặt bằng ren 
vít lần lượt đi qua từng lỗ thông và được lắp chặt bằng một đai ốc. Ngoài ra, vòng chống 
rò rỉ được bố trí xen giữa tấm đáy và nắp che để tránh sự rò rỉ của nhiên liệu từ các mối 
nối. Do đó, bình nhiên liệu này có thể đáp ứng được yêu cầu về bịt kín nước và bịt kín 
không khí, do đó vấn đề tồn tại trong giải pháp kỹ thuật thông thường đã biết là sự rò rỉ 
của nhiên liệu từ các vị trí lắp bulông có thể được giải quyết. 
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(11) 46561 
(21) 1-2015-04067 (51) 7 C05F  11/08, C05D  9/00, C05G  

3/00 
(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) PI 2014002996 23.10.2014   MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) MALAYSIAN PEPPER BOARD  (MY) 

Lot 1115, Jalan utama, tanah putih, 93916 kuching, Sarawak, Malaysia 
(72) YAP, CHIN ANN (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Chế phẩm phân bón dùng cho loài hồ tiêu Piper nigrum L., 

phương pháp tăng sinh trưởng dây hồ tiêu, tăng sản lượng hồ 
tiêu và kiểm soát mầm bệnh bằng cách sử dụng chế phẩm phân 
bón này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân bón cho loài hồ tiêu Piper nigrum L. gồm có thành 

phần thứ nhất là chất vô cơ; thành phần thứ hai là chất hữu cơ; và có sự kết hợp của các 
vi sinh vật bổ sung trong đó. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tăng sinh trưởng 
dây hồ tiêu và sản lượng hồ tiêu bao gồm sử dụng chế phẩm phân bón cho loài hồ tiêu 
Piper nigrum L. cho dây hồ tiêu bằng cách vốc tay, phun cơ học hoặc bằng cách vùi lấp 

trên cánh đồng. ở khía cạnh khác, sáng chế còn đề xuất phương pháp kiểm soát một 
hoặc nhiều mầm bệnh như các tuyến trùng và côn trùng bao gồm việc sử dụng chế phẩm 
phân bón cho loài hồ tíêu Piper nigrum L. cho dây hồ tiêu bằng cách vốc tay, phun cơ 

học hoặc bằng cách vùi lấp trên cánh đồng.  
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(11) 46562 
(21) 1-2015-04077 (51) 7 A24F  47/00, A61M  15/00 

(22) 19.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/060225  19.05.2014 (87) WO2014/187770 27.11.2014 
(30) 13168609.9       21.05.2013 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenand 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) THORENS, Michel (CH), Olivier COCHAND (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hộp chứa dùng cho hệ thống phân phối sol khí, thiết bị được 

cấu tạo để nhận hộp chứa, hệ thống phân phối sol khí bao gồm 
hộp chứa và thiết bị này và phương pháp phân phối các hạt 
chứa thuốc được sol khí hóa đến người sử dụng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân phối sol khí (100) để phân phối các hạt thuốc đã sol 
khí hóa đến người sử dụng, hệ thống này bao gồm hộp chứa (104) và thiết bị (102) được 
cấu tạo để nhận hộp chứa (104) Hộp chứa (104) bao gồm : ngăn thứ nhất (114) chứa 
nguồn hợp chất tăng cường khả năng phân phối; ngăn thứ hai (116) chứa nguồn thuốc; 
bộ bay hơi để làm nóng thuốc; và chi tiết truyền (122) để truyền thuốc từ ngăn thứ hai 
(116) đến bộ bay hơi. Hộp chứa (104) có thể còn bao gồm khoang tạo sol khí (124) nối 
thông chất lỏng với ngăn thứ nhất (114) và ngăn thứ hai (116). Thiết bị (102) bao gồm: 
vỏ bên ngoài (118); nguồn điện (126); phương tiện điều khiển nhiệt độ để điều khiển 
nhiệt độ của ngăn thứ nhất của hộp chứa; và mạch điện tử (128) được tạo kết cấu để điều 
khiển điện cấp đến phương tiện điều khiển nhiệt độ từ nguồn điện (124). Mạch điện tử 
(128) được tạo kết cấu để duy trì ngăn thứ nhất (114) của hộp chứa (104) ở nhiệt độ nằm 
trong khoảng từ 30oC đến 50oC. Khi sử đụng, thuốc phản ứng với hợp chất tăng cường 
khả năng phân phối trong pha khí để tạo ra các hạt chứa thuốc được sol khí hóa. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp phân phối các hạt chứa thuốc được sol khí hóa.  
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(11) 46563 
(21) 1-2015-04078 (51) 7 G07D  11/00 

(22) 25.04.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/076205   25.04.2014 (87) WO2015/003519 A1 15.01.2015 
(30) 201310292039.0        11.07.2013   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) XIA, Zhigao (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị tiếp nhận tờ tiền và cơ cấu kiểm soát di chuyển của 

bánh xe cánh quạt 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị tiếp nhận tờ tiền và cơ cấu kiểm soát di chuyển của bánh xe 

cánh quạt. Thiết bị tiếp nhận tờ tiền theo sáng chế bao gồm: khung đỡ; hai bánh xe trục 
lăn đuợc bố trí ở cửa nạp của thiết bị tiếp nhận tờ tiền và đuợc làm thích ứng để đưa vào 
các tờ tiền bằng cách kẹp; bánh xe cánh quạt được lắp trên khung đỡ nhờ trục quay, 
bánh xe cánh quạt này được nối với hai bánh xe trục lăn và được làm thích ứng để vận 
chuyển các tờ tiền được phân phối từ hai bánh xe trục lăn theo cách vận chuyển các tờ 
tiền và quay ở tốc độ cao; và tấm đỡ, nằm bên dưới bánh xe cánh quạt, được làm thích 
ứng để vận chuyển các tờ tiền được phân phối từ bánh xe cánh quạt. Thiết bị tiếp nhận 
tờ tiền còn có cơ cấu kiểm soát di chuyển của bánh xe cánh quạt được làm thích ứng để 
kiểm soát di chuyển lên và xuống của bánh xe cánh quạt và điều khiển tấm đỡ di 
chuyển xuống dưới theo mức độ di chuyển lên trên của bánh xe cánh quạt nhằm mở 
rộng khoảng trống tiếp nhận tờ tiền. 
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(11) 46564 
(21) 1-2015-04105 (51) 7 A61K  9/20, A61P  35/00,  29/00 

(22) 16.04.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2014/001201       16.04.2014 (87) WO2014/170755 23.10.2014 
(30) 61/812,514       16.04.2013 US 

EP 13194505.7       26.11.2013 EP 
(71) MURRAY AND POOLE ENTERPRISES LIMITED  (GB) 

Suites 41/42, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, United Kingdom 
(72) RIEL, Susanne (AT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm giải phóng kéo dài chứa colchixin, viên nén giải 

phóng kéo dài chứa colchixin và quy trình bào chế viên nén 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa colchixin để dùng qua đường miệng một lần mỗi 
ngày. Chế phẩm chứa colchixin này chứa thành phần giải phóng kéo dài và thành phần 
giải phóng tức thì tùy ý, dược phẩm chứa chế phẩm này có thể được điều chỉnh một cách 
chọn lọc, theo thứ tự, để giải phóng hoạt chất theo profin giải phóng mong muốn hoặc 
được định trước. Sáng chế còn đề xuất dược phẩm để sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa 
bệnh tim mạch và/hoặc bệnh viêm ở động vật có vú. 
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(11) 46565 
(21) 1-2015-04151 (51) 7 B21C  23/00,  23/18, B23P  15/00 

(22) 07.04.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/033182   07.04.2014 (87) WO2014/168873 A2 16.10.2014 
(30) 61/809,952        09.04.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2015 
(71) BALL CORPORATION  (US) 

10 Longs Peak Drive, Broomfield, Colorado 80021, United States of America 
(72) John L. SILES  (US), Matthias K. VAN DE LIEFVOORT (US), Kevin Reed 

JENTZSCH  (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình chế tạo chai kim loại bằng phương pháp ép đùn và 

chai kim loại được tạo ra bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình chế tạo chai kim loại bằng phương pháp ép đùn có độ bền 

đủ để tạo ren cho phần cổ. Quy trình này bao gồm: tạo ra phôi thanh bằng hợp kim 
nhôm; làm biến dạng phôi thanh thành hình dạng thích hợp bằng phương pháp ép đùn 
để tạo thành chai kim loại; và tạo ra phần ren ở phần cổ của chai kim loại thích hợp để 
lắp với nắp đóng kín được tạo ren mà có thể được đóng và mở tùy ý. 
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(11) 46566 
(21) 1-2015-04157 (51) 7 B32B  3/12,  7/02 

(22) 28.08.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/072577       28.08.2014 (87) WO2015/186265 A1 10.12.2015 
(30) JP 2014-118219       06.06.2014 JP 

JP 2014-171833       26.08.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2015 
(71) F CONSULTANT CO., LTD.  (JP) 

5-31, Nakahozumi 3-chome, Ibaraki-shi, Osaka 5670034, Japan 
(72) Ryotaro AMANO  (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Vật liệu dạng lớp 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu dạng lớp có khả năng góp phần tiết kiệm năng lượng một cách 
đáng kể, vật liệu này bao gồm cấu trúc rỗ tổ ong có các ô; và lớp lưu nhiệt được tạo ra 
trên ít nhất là một mặt của lớp cấu trúc rỗ tổ ong, trong đó ít nhất một chỗ rỗng là có 
mặt trong các ô của lớp cấu trúc rỗ tổ ong.  
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(11) 46567 
(21) 1-2015-04167 (51) 7 A61K  35/66 

(22) 28.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/032196   28.03.2014 (87) WO2014/160950 02.10.2014 
(30) 61/806,497        29.03.2013   US 
(71) 1. BIOMED VALLEY DISCOVERIES, INC.  (US) 

4520 Main Street, 16th Floor, Kansas City, Missouri 64111, United States of America 
2. THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY  (US) 
3400 N. Charles Street, Baltimore, Maryland 21218, United States of America 

(72) SAHA, Saurabh (US), ZHOU, Shibin (US), VOGELSTEIN, Bert (US), KINZLER, 
Kenneth, W. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa vi khuẩn Clostridium novyi dùng để điều trị 

khối u rắn ở người và kit chứa dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập dược phẩm dạng liều đơn vị chứa vi khuẩn Clostridium novyi dùng để 

điều trị khối u rắn ở người. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kit chứa dược phẩm này. 
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(11) 46568 
(21) 1-2015-04179 (51) 7 A61F  13/15,  13/49,  13/496 

(22) 04.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/067884       04.07.2014 (87) WO2014/192981 A1 04.12.2014 
(30) 2013-152528       23.07.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2015 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAITO, Kyota (JP), PICHADKITJAWAT, Sarinee (TH), BUNROD, Natthakarn  (TH), 

CHANGCHAROEN, Jirapa  (TH) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm: thân chính thấm hút (10); chi tiết dải 
quanh bụng (30a) được xếp chồng và được cố định vào một đầu dọc của thân chính 
thấm hút (10); và chi tiết dải quanh lưng (30b) được xếp chồng và được cố định vào đầu 
dọc còn lại của thân chính thấm hút (10). Chi tiết dải quanh bụng (30a) và chi tiết dải 
quanh lưng (30b) được nối ở các đầu ngang của chúng để tạo thành khoảng hở quanh 
lưng (1HB) và các khoảng hở quanh chân (1HL). Phần được xếp chồng của chi tiết dải 
quanh bụng (30a) mà thân chính thấm hút (10) được xếp chồng lớn hơn về kích thước 
theo chiều dọc so với phần được xếp chồng của chi tiết dải quanh lưng (30b) mà thân 
chính thấm hút (10) được xếp chồng vào đó. 
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(11) 46569 
(21) 1-2015-04196 (51) 7 B01D  21/24,  21/18, B65G  53/30 

(22) 09.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/062424      09.05.2014 (87) WO2014/181851  13.11.2014 
(30) 2013-099527        09.05.2013   JP 
(71) AQUAINTEC CORPORATION  (JP) 

1162-1, Dategata, Kakegawa-shi, Shizuoka 4360005, Japan 
(72) MASUDA, Tomoya  (JP), OHHARA, Toshitaka (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bể lắng, phương pháp loại bỏ cát, hệ thống vận chuyển và 

phương pháp loại bỏ chất gây ô nhiễm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bể lắng để lắng cát lẫn trong nước cần xử lý được tiếp nhận, và đề 

cập đến bể lắng cát được thiết kế để di chuyển cát một cách hiệu quả đồng thời ngăn 
chặn sự phân tán cát. Bể lắng cát này bao gồm: bộ phận tạo ra khoảng trống (8) kéo dài 
dọc theo phần đáy bể (1a), tạo thành khoảng trống (S2) có phần đầu trên (82) kín, và 
được cấu tạo có cổng hút (81) được bố trí phía dưới phần đầu trên (82) và được tách 
khỏi phần đáy bể (1a), và cổng phun (7) phun dòng chất lỏng vào khoảng trống (S2). 
cổng hút (81) đóng vai trò là lỗ để hút cát được đọng ở phần đáy bể (1a) vào khoảng 
trống (S2) khi dòng chất lỏng được phun vào từ cổng phun (7). Bộ phận tạo ra khoảng 
trống (8) đóng vai trò là đường dẫn để cho phép cát được hút vào khoảng trống (S2) di 
chuyển xuôi dòng theo chiều phun của dòng chất lỏng khi dòng chất lỏng được phun 
vào từ cổng phun (7). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp loại bỏ cát, hệ 
thống vận chuyển và phương pháp loại bỏ chất bẩn. 
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(11) 46570 
(21) 1-2015-04253 (51) 7 G06K  13/103 

(22) 13.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/072046   13.02.2014 (87) WO2015/003494 15.01.2015 
(30) 201310291429.6        11.07.2013   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2015 
(71) GRG HUITONG FINANCIAL SERVICES CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P.R. 
China 

(72) LIU, Junhua  (CN), GUAN, Zeyan  (CN), YU, Donggui (CN), LIAO, Qing  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu tách thẻ dùng trọng lực và thiết bị phân phối thẻ có cơ 

cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu tách thẻ dùng trọng lực được bố trí trên hộp bảo quản và 

được sử dụng để tách rời các thẻ cứng từng thẻ một, cơ cấu này bao gồm: khung đỡ 
được sử dụng để lắp và đỡ bộ phận tách di chuyển và được lắp ráp cố định so với hộp 
bảo quản; và bộ phận tách di chuyển có tấm gắn. Bánh xe tương tác với thẻ, môtơ dẫn 
động, và các trục giới hạn vị trí được gắn trên tấm gắn. Các khe dẫn hướng dạng hình 

chữ u được bố trí trên khung đỡ ở những vị trí tương ứng với các hành trình di chuyển 
lên và xuống của các trục giới hạn vị trí, trạng thái di chuyển lên và xuống của các trục 
giới hạn vị trí trong các khe dẫn hướng dạng hình chữ U cho phép bộ phận tách di 
chuyển có thể di chuyển lên và xuống trên khung đỡ, và khung đỡ có bộ phận phát hiện 
vị trí để phát hiện các hành trình lớn nhất của trạng thái di chuyển lên và xuống của bộ 
phận tách di chuyển. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới thiết bị phân phối thẻ có cơ cấu 
tách thẻ. 
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(11) 46571 
(21) 1-2015-04260 (51) 7 A61K  38/08,  38/16, C12N  9/50,  

9/64 
(22) 04.04.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/033009   04.04.2014 (87) WO2014/165780 09.10.2014 
(30) 61/808,861        05.04.2013 US 
(75) 1. ZYLBERBERG, CLAUDIA  (US) 

7886 Talavera Place, Delray Beach, FL 33446, United States of America 
2. FIELDS, GREGG B.  (US) 
15 Carrick Road, Palm Beach Gardens, FL 33418, United States of America 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa metaloproteinaza gian bào và phương pháp 

phân lập tế bào gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm metaloproteinaza gian bào (MMP), các dạng không 

có hoạt tính của MMP (ví dụ, proMMP), mảnh, thể đột biến, biến thể hoặc tổ hợp của 
chúng. Dược phẩm chứa một hoặc nhiều chất nêu trên trong chất mang dược dụng. Chế 
phẩm chứa ít nhất một trong số: metaloproteinaza gian bào (MMP), MMP không có 
hoạt tính hoặc tiền enzym (proMMP) của nó, trong đó metaloproteinaza gian bào 
(MMP), MMP không có hoạt tính hoặc proMMP của nó bao gồm: MMF-1, MMP-2, 
MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-10, MMP-11, MMP-12, MMP-13, MMP-14, 
MMP-15, MMP-16, MMP-17, MMP-18, MMP-19, MMP-20, MMP-21, MMF-23A, 
MMP-23B, MMP-24, MMP-25, MMP-26, MMP-27, MMP-28, mảnh có hoạt tính, thể 
đột biến, biến thể hoặc tổ hợp bất kỳ của chúng. Các ứng dụng bao gồm phân lập tế bào, 
cụ thể các tế bào gốc, từ mô, phân ly mô, protein và điều trị nhiều tình trạng bệnh lý 
khác nhau.  
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(11) 46572 
(21) 1-2015-04276 (51) 7 A61F  13/15,  13/49,  13/496,  13/514

(22) 04.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/067885    04.07.2014 (87) WO2014/192982 A1 04.12.2014 
(30) 2013-152517      23.07.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2015 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAITO, Kyota (JP), PICHADKITJAWAT, Sarinee (TH), BUNROD, Natthakam (TH), 

CHANGCHAROEN, Jirapa  (TH) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật dụng thấm hút (1), trong đó các chi tiết đàn hồi của vùng thứ nhất, 
mà tấm minh họa (40) hoặc chi tiết tương tự không được bố trí trong đó, được chồng lên 
phần nhuộm màu thứ nhất được chứa trong thân chính thấm hút (10) và được nhuộm 
khác màu so với các chi tiết đàn hồi khi được nhìn từ phía không tiếp xúc với da của vật 
dụng thấm hút (1), để ngăn việc xuất hiện các nếp nhăn trong phần nhuộm màu thứ hai, 
như tấm minh họa (40), được bố trí ở phần giữa theo chiều ngang của chi tiết dạng dải 
sao cho dễ dàng nhìn thấy phần nhuộm màu thứ hai, và giúp dễ nhận ra trạng thái trong 
dó các chi tiết đàn hồi góp phần tạo ra sự vừa vặn khi mặc tã lót được sắp xếp liên tục 
dọc theo chiều ngang. 
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(11) 46573 
(21) 1-2015-04280 (51) 7 D04B  1/22, A43D  21/00 

(22) 28.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/059171      28.03.2014 (87) WO2014/171300 A1 23.10.2014 
(30) 2013-085144      15.04.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2015 
(71) SHIMA SEIKI MFG., LTD.  (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 641-8511, Japan 
(72) TERAI, Kenta (JP), KINO, Takashi (JP), IKENAKA, Masamitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất mũ giày và mũ giày 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất mũ giày mà với phương pháp này, mũ giày có 
thể được tạo ra với năng suất cao, và mũ giày thu được bằng phương pháp sản xuất mũ 
giày. 
Phần che mu bàn chân (3) và phần che gan bàn chân (2) được dệt liền khối theo cách 

không có đường nối bằng cách tiến hành quy trình α và sau đó tiến hành quy trình β 

hoặc bằng cách tiến hành quy trình β và sau đó tiến hành quy trình α bằng máy dệt 
phẳng gồm có ít nhất hai đế kim trước và sau. 

[Quy trình α] Dệt phần bên trái thân chính (3L), là phần phía bên trái của phần che mu 
bàn chân (3), với một đế kim của máy dệt phẳng và dệt phần bên phải thân chính (3R), 
mà là phần phía bên phải của phần che mu bàn chân (3), với đế kim kia của máy dệt 
phẳng. 

[Quy trình β] Dệt phần bên trái của đáy (2L), là phần phía bên trái của phần che gan bàn 
chân (2) với một đế kim, và phần bên phải của đáy (2R), mà là phần phía bên phải của 
phần che gan bàn chân (2), với đế kim kia. 
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(11) 46574 
(21) 1-2015-04287 (51) 7 C21C  5/42,  5/46, F27B  3/18 

(22) 02.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/AU2014/000489    02.05.2014 (87) WO2014/183150 20.11.2014 
(30) 2013901732         16.05.2013    AU 
(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY. LIMITED  (AU) 

123 Albert Street, Brisbane, Queensland 4000, Australia 
(72) PILOTE, Jacques (CA), DRY, Rodney James (AU), DAVIS, Mark Preston (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vòi phun chất rắn, phương pháp phun nguyên liệu cấp dạng rắn 

qua vòi phun chất rắn, thiết bị cung cấp nguyên liệu dạng rắn 
cho vòi phun chất rắn, thiết bị nấu chảy trực tiếp và quy 
trình nấu chảy trực tiếp trên cơ sở bồn nấu chảy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi phun chất rắn (27), phương pháp phun nguyên liệu cấp dạng 
rắn bằng vòi phun chất rắn, thiết bị cung cấp nguyên liệu dạng rắn cho vòi phun chất 
rắn, thiết bị nấu chảy trực tiếp và quy trình nấu chảy trực tiếp trên cơ sở bồn nấu chảy. 
Phương pháp phun nguyên liệu cấp dạng rắn bằng vòi phun chất rắn nêu trên bao gồm 
bước tạo ra điều kiện chảy trong đường dẫn phun (62) của vòi nêu trên sao cho ít nhất 
một phần nguyên liệu cấp đi dọc đường dẫn tạo thành vùng đệm (70) giữa thành của 
ống (60) tạo thành đường dẫn và nguyên liệu cấp đi dọc phần giữa của đường dẫn nêu 
trên. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
109 
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(22) 02.04.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/002857    02.04.2014 (87) WO2014/168374 A1 16.10.2014 
(30) 10-2013-0040554         12.04.2013   KR 

20-2013-0010931         31.12.2013   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2015 
(71) AAUXX KOREA CO., LTD.  (KR) 

(G+ Kolon Digital Tower, Guro-dong) 1510, 123, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, 
152-848 (KR) 

(72) JANG, Jin Tae (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phụ kiện thiết bị di động và thiết bị lắp thiết bị di động có phụ 

kiện thiết bị di động này trên phương tiện giao thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phụ kiện thiết bị di động bao gồm tấm cố định được cố định lên bề 

mặt của thiết bị di động, vòng có phần hở ở cạnh của nó và bộ phận nối nối phần hở của 
vòng với tấm cố định sao cho vòng được kết cấu để xoay được để có các góc khác nhau 
đối với tấm cố định và góc giữa vòng và tấm cố định được kết cấu để giữ. Do đó, phụ 
kiện thiết bị di động có thể làm cho vòng có các góc khác nhau và vòng giữ ở góc nhất 
định để mang hoặc đặt thiết bị di động một cách thuận tiện. Sáng chế cũng đề cập đến 
thiết bị lắp thiết bị di động này. 
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(11) 46576 
(21) 1-2015-04351 (51) 7 H04L  1/06 

(22) 04.06.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2013/076735    04.06.2013 (87) WO2014/194479 11.12.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WU, Qiang (CN), ZHANG, Leiming (CN), LIU, Jianghua  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền ma trận tiền mã hóa 4-anten, thiết bị 

người dùng và trạm cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền ma trận tiền mã hóa 4-anten, thiết bị người 

dùng và trạm cơ sở. Phương pháp này gồm các bước: xác định bậc được sử dụng cho chỉ 
báo số tầng truyền; xác định ma trận tiền mã hóa thứ nhất trong nhóm từ điển mã tương 
ứng với bậc; xác định PMI (Precoding Matrix Indicator- Bộ chỉ báo ma trận tiền mã 
hóa) thứ nhất và PMI thứ hai được sử dụng cho chỉ báo ma trận tiền mã hóa thứ nhất; và 
gửi PMI thứ nhất và PMI thứ hai được sử dụng cho chỉ báo ma trận tiền mã hóa thứ nhất 
đến trạm cơ sở. Thông qua phương pháp truyền ma trận tiền mã hóa 4 anten, thiết bị 
người dùng, và trạm cơ sở theo các phương án thực hiện sáng chế, nhiều ma trận tiền mã 
hóa áp dụng cho anten mảng tuyến tính đồng dạng có thể được chỉ báo mà không thay 
đổi chế độ phản hồi hoặc các bit phản hồi, và có thể đảm bảo rằng hiệu năng áp dụng 
của anten lưỡng cực không bị ảnh hưởng, sao cho hiệu năng hệ thống có thể được cải 
thiện và trải nghiệm người dùng có thể được tăng cường. 
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(30) 13163565.8        12.04.2013   EP 

13184161.1        12.09.2013   EP 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, Austria 
(72) LAMMER, Gregor (AT), JANDL, Christoph (AT), ZETTL, Karl-Michael (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xác định trạng thái của lỗ xả của bể luyện kim 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định trạng thái của lỗ xả của bể (10) chứa kim 
loại nóng chảy cụ thể. Trong quá trình này, dữ liệu của lớp lót chịu lửa của lỗ xả (20), 
như các vật liệu, chiều dày thành, loại hệ thống, v.v., được xác định hoặc đo và đánh 
giá. Dữ liệu sau đó được thu thập và lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu. Mẫu tính toán được 
tạo ra từ cấu trúc dữ liệu dựa trên ít nhất một vài trong số các dữ liệu và thông số đã đo 
hoặc xác định, và dữ liệu hoặc các thông số được đánh giá nhờ mẫu tính toán nhờ sử 
dụng các tính toán và các phân tích tiếp theo. Do vậy, ngoài các phép đo, các quy trình 
xác định liên quan hoặc toàn bộ và các phân tích tiếp theo cũng có thể được thực hiện 
cho bể luyện kim để xác định trạng thái hiện tại của lớp lót chịu lửa của lỗ xả của bể sau 
khi bể đã được sử dụng. 
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(86) PCT/US2014/035206   23.04.2014 (87) WO2014/176378 A2 30.10.2014 
(30) US 61/815,649        24.04.2013   US 
12.11.2015 
(71) DIAMON FUSION INTERNATIONAL, INC.  (US) 

9361 Irvine Blvd., Irvine, California 92618, United States of America 
(72) Slaybaugh, Russell C. (US), Metcalfe Michael Stephen (US), Zax Adam (US), Seta 

Guillermo (US) 
(74) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC VN.) 
(54) Hệ thống lắng đọng ở thể hơi bằng phương pháp hóa học để 

tạo ra lớp màng phủ bảo vệ và phương pháp tạo ra lớp màng 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống dẫn hóa chất dùng để đưa các thành phần hoạt tính trong 
hóa chất lỏng vào hệ thống lắng đọng ở thể hơi bằng phương pháp hóa học bao gồm hộp 
kín (40) chứa một lượng hóa chất lỏng xác định. Hộp kín (40) được đặt trên khe lắp (36) 
được tạo kết cấu đặc biệt để tiếp nhận nó. Khi khởi động hệ thống, thiết bị truyền động 
cơ khí tuyến tính trên (60) giữ chặt hộp kín (40) trong khe lắp, trong khi ống chiết xuất 
gắn với thiết bị truyền động cơ khí tuyến tính dưới (80) sẽ đâm thủng hộp kín (40) từ 
phía dưới, chiết xuất hóa chất lỏng và đưa đến buồng làm bay hơi. Buồng làm bay hơi sẽ 
làm bay hơi hóa chất lỏng và phân phối hơi chứa các thành phần hoạt tính đến hệ thống 
lắng đọng ở thể hơi bằng phương pháp hóa học. Hệ thống lắng đọng ở thể hơi bằng 
phương pháp hóa học có thể bao gồm buồng xử lý, băng tải, hệ thống không khí nén 
sạch để tạo ra các ngăn xử lý riêng biệt trong buồng xử lý, hệ thống dẫn hơi ẩm, hệ 
thống hơi hóa chất, và hệ thống trung hòa các sản phẩm phụ độc hại. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tự động dẫn hóa chất lỏng nhạy khí tới 
nền, phương pháp chuẩn bị hộp không có hơi ẩm chứa hóa chất lỏng nhạy khí và phương 
pháp tạo lớp màng phủ bảo vệ trên nền. 
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(71) Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Moca  (VN) 

Số 68 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thanh Nam (VN), Nguyễn Quang Dũng (VN), Trần Đại Long (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
(54) Phương pháp nâng cao tính bảo mật và giảm các thao tác thực 

hiện để thanh toán giao dịch thương mại 
  (57)     Sáng chế đề cập dến phương pháp nâng cao tính bảo mật và giảm các thao tác thực hiện 

để thanh toán giao dịch thương mại nhờ sử dụng thiết bị di dộng và phương tiện mã đáp 
ứng nhanh (QR), phương pháp này bao gồm các bước: tạo ra phương tiện mã QR bao 
gồm ít nhất một thành phần để mã hoá định danh của người bán trong giao dịch; thiết 
lập cấu hình thiết bị di động của người mua trong giao dịch sao cho thiết bị này có thể 
nhận diện được phương tiện mã QR nêu trên; nhận diện, bởi thiết bị di động của người 

mua. phương tiện mã QR để thu được định danh của người bán trong trường hợp người 
mua muốn thực hiện thanh toán; gửi, bởi thiết bị di động của người mua, định danh 
người bán thu được tới trung tâm thanh toán để xác thực và yêu cầu thanh toán. 
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(86) PCT/EP2014/060034       16.05.2014 (87) WO2014/184328 20.11.2014 
(30) PCT/CN2013/075815          17.05.2013     CN 

PCT/CN2014/075392          15.04.2014     CN 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) GUO, Lei  (CN), HU, Taishan  (CN), HU, Yimin  (CN), KOCER, Buelent (DE), KOU, 

Buyu (CN), LI, Gangqin  (CN), LIN, Xianfeng (CN), LIU, Haixia  (CN), SHEN, Hong  
(US), SHI, Houguang (CN), WU, Guolong  (CN), ZHANG, Zhisen (CN), ZHOU, 
Mingwei (CN), ZHU, Wei (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất heteroaryldihydropyrimidin có cầu ở vị trí 6 dùng 

để điều trị và phòng ngừa bệnh nhiễm virut viêm gan B, quy 
trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 

(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung: 
 

  
 
trong đó R1, R2, R3 và R4 là như được xác định trong phần mô tả và trong các điểm      
yêu cầu bảo hộ, cũng như muối dược dụng, hoặc chất đồng phân hỗ biến, hoặc chất 
đồng phân đối ảnh, hoặc chất đồng phân không đối quang của nó. Sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm chứa hợp chất. 
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(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) RAVELLI, Emmanuel (FR), MULTRUS, Markus (DE), DOEHLA, Stefan (DE), 
GRILL, Bernhard (DE), JANDER, Manuel (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp lựa chọn một trong số thuật toán mã 

hóa thứ nhất có đặc điểm thứ nhất và thuật toán mã hóa thứ 
hai có đặc điểm thứ hai, thiết bị mã hóa một phần của tín hiệu 
âm thanh, hệ thống mã hóa và giải mã 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp lựa chọn một trong số thuật toán mã hóa 
thứ nhất có đặc điểm thứ nhất và thuật toán mã hóa thứ hai có đặc điểm thứ hai, thiết bị 
mã hóa một phần của tín hiệu âm thanh, hệ thống mã hóa và giải mã. Thiết bị và phương 
pháp lựa chọn một trong số thuật toán mã hóa thứ nhất có đặc điểm thứ nhất và thuật 
toán mã hóa thứ hai có đặc điểm thứ hai mã hóa một phần của tín hiệu âm thanh để thu 
được phiên bản được mã hóa một phần của tín hiệu âm thanh, bao gồm bộ lọc được cấu 
hình để nhận tín hiệu âm thanh, để giảm biên độ của các sóng hài trong tín hiệu âm 
thanh và để xuất ra phiên bản được lọc của tín hiệu âm thanh. Bộ ước lượng thứ nhất 
được đề xuất để sử dụng phiên bản được lọc của tín hiệu âm thanh trong việc ước lượng 
tỉ số tín hiệu-trên-nhiễu (SNR-Signal to Noise Ratio) hoặc SNR được phân đoạn của 
phần tín hiệu âm thanh như là số đo chất lượng thứ nhất cho một phần của tín hiệu âm 
thanh, mà được kết hợp với thuật toán mã hóa thứ nhất, mà không thực sự mã hóa và 
giải mã phần của tín hiệu âm thanh sử dụng thuật toán mã hóa thứ nhất. Bộ ước lượng 
thứ hai được đề xuất để ước lượng SNR hoặc SNR phân đoạn như là số đo chất lượng 
thứ hai cho phần của tín hiệu âm thanh sử dụng thuật toán mã hóa thứ hai. Thiết bị còn 
bao gồm bộ điều khiển để lựa chọn thuật toán mã hóa thứ nhất hoặc thuật toán mã hóa 
thứ hai dựa trên sự so sánh giữa số đo chất lượng thứ nhất và số đo chất lượng thứ hai. 
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(71) 1. KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 
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(72) HASEGAWA, Susumu (JP), SHIMADA, Mitsushige (JP), ONODA, Sosuke (JP), 
MATSUYAMA, Hideto (JP), MIYOSHI, Taro (JP), YASUKAWA, Masahiro (JP), 
TAKAHASHI, Tomoki (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương tiện và phương pháp tạo ra năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện và phương pháp tạo ra năng lượng. Phương tiện này 
bao gồm thiết bị tạo ra áp suất thẩm thấu (2) bao gồm thiết bị cấp nước đã xử lý (2b) có 
chức năng cấp nước đã xử lý được xử lý nhờ quy trình bùn hoạt tính tách bằng màng và 
thiết bị cấp nước biển (2c) có chức năng cấp nước biển, thiết bị tạo ra áp suất thẩm thấu 
(2) được kết cấu để tạo ra áp suất thẩm thấu từ phía nước đã xử lý tới phía nước biển bởi 
sự tiếp xúc giữa nước đã xử lý và nước biển thông qua màng bán thấm (2a); thiết bị bổ 
sung chất tạo ra áp suất thẩm thấu cao (4) được kết cấu để bổ sung chất tạo ra áp suất 
thẩm thấu cao vào nước biển, chất này có chức năng tăng áp suất thẩm thấu trong thiết 
bị tạo ra áp suất thẩm thấu; và thiết bị tạo ra năng lượng (3) được kết cấu để được dẫn 
động bởi thể tích nước tăng lên trong thiết bị cấp nước biển do áp suất thẩm thấu. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống để nhận dạng và phân loại các tờ 

tiền 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và hệ thống để nhận dạng và phân loại các tờ tiền. 

Theo sáng chế, số lượng lớn các mẫu đáng tin cậy hiện có thể thu thập dễ dàng được sử 
dụng để thiết lập mô hình suy biến tín hiệu mẫu tờ tiền nhằm đáp ứng các yêu cầu áp 
dụng nhờ một phương pháp thống kê để mô phỏng trạng thái của các tờ tiền như tình 
trạng mới tinh, tình trạng mới 80%-90%, tình trạng mới 70%-80%, tình trạng mới 0-
70%, tình trạng nhiễm bẩn ở các mức độ khác nhau, tình trạng không toàn vẹn ở các 
mức độ khác nhau, tình trạng vết rách ở các mức độ khác nhau, và các vết gập ở một số 
vùng, tiếp đó việc học dấu hiệu phân loại được thực hiện và việc nhận dạng và phân loại 
được thực hiện trên mẫu cần nhận dạng, nhờ đó thu được chính xác kết quả phân loại, và 
làm giảm chi phí và cải thiện hiệu quả phát triển sản phẩm nhận dạng tờ tiền trong khi 
đảm bảo cải thiện độ chính xác dấu hiệu phân loại. 
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(72) LANGEDIJK, Johannes Petrus Maria (NL), KRARUP, Anders (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Polypeptit dung hợp của virut hợp bào hô hấp tiền dung hợp 

tái tổ hợp, phân tử axit nucleic mã hóa polypeptit này và 
phương pháp làm ổn định cấu trúc dạng tiền dung hợp của 
polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit dung hợp của virut hợp bào hô hấp tiền dung hợp tái tổ 
hợp, phân tử axit nucleic mã hóa polypeptit này, vectơ chứa phân tử axit nucleic nêu 
trên, chế phẩm chứa polypeptit này và phương pháp làm ổn định cấu trúc tiền dung hợp 
của polypeptit dung hợp của virut hợp bào hô hấp này. 
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(72) FINLAYSON, Wayne (AU), JURY, Karen (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ sinh học chứa chủng vi khuẩn có hoạt 

tính kháng khuẩn và phương pháp điều trị hoặc ngăn ngừa 
bệnh ở thực vật bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều trị và ngăn ngừa sự nhiễm mầm bệnh vi sinh vật, 
phương pháp điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh gây ra bởi, hoặc có liên quan đến, mầm bệnh 
vi sinh vật, và phương pháp ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật, phương pháp này bao 
gồm bước dùng hoặc ứng dụng chế phẩm chứa một hoặc nhiều chủng Lactobacillus 
parafarraginis, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus rapi, Lactobacillus zeae, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, chủng vi khuẩn này được nộp lưu tại Viện 

đo lường quốc gia úc (NMI) với số hiệu truy nhập V12/022850 và chủng vi khuẩn này 

được nộp lưu tại Viện đo lường quốc gia úc (NMI) với số hiệu truy nhập V12/022849. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm phòng trừ sinh học chứa chủng vi khuẩn 
nêu trên. 
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330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) SHIN, Myung Jin (KR), JIN, Hong Chul (KR), PARK, Young Joon (KR), CHOI, Nak 

Hyun (KR), CHOI, Ha Yong (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa pemetrexed dùng để làm tăng độ ổn định của 

thuốc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa pemetrexed dùng để làm tăng độ ổn định của 

thuốc. Ngoài ra, dược phẩm này còn chứa chất chống oxy hóa là N-axetyl-L-xystein và 
chất đệm là natri xitrat. 
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14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) BLACKFORD, Michael, E. "Woody" (CA), ARAUJO, Christopher, R. (US), MERGY, 

Jeffrey, T.  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Vật liệu cách nhiệt và phương pháp chế tạo vật liệu cách 

nhiệt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu cách nhiệt, phương pháp chế tạo vật liệu cách nhiệt, và sản 

phẩm bao gồm vật liệu cách nhiệt. Trong một số phương án, vật liệu cách nhiệt có thể 
bao gồm lớp vật liệu lót, lớp vật liệu bề mặt, ít nhất một lớp cách nhiệt tổng hợp liên tục 
được bố trí ở giữa lớp vật liệu lót và lớp vật liệu bề mặt, lớp nhồi được bố trí ở giữa lớp 
vật liệu lót và lớp vật liệu bề mặt, một hoặc nhiều mối ghép thứ nhất ghép lớp vật liệu 
lót và ít nhất một lớp cách nhiệt liên tục tổng hợp, và một hoặc nhiều mối ghép thứ hai 
ghép lớp vật liệu bề mặt và ít nhất một lớp cách nhiệt liên tục tổng hợp. Các mối ghép 
thứ nhất và thứ hai có thể tạo thành hai hoặc nhiều màng ngăn phân chia lớp nhồi trong 
vật liệu cách nhiệt. Các phương án khác có thể được bộc lộ và/hoặc được yêu cầu bảo 
hộ. 
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(30) 2013-093411       26.04.2013   JP 
(71) HITACHI SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-2-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 1418672 Japan 
(72) YATAGAI, Takashi (JP), TABUCHI, Mitsuru (JP), TSUCHIHASHI, Koichi (JP), 

YASUNAGA, Kazuyo (JP), HIRAYAMA, Shusaku (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống giao dịch điện tử, phương pháp giao dịch điện tử và 

phương tiện ghi có thể đọc được bằng máy tính lưu trữ chương 
trình của hệ thống giao dịch điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống giao dịch điện tử, phương pháp giao dịch điện tử và 
phương tiện ghi có thể đọc được bằng máy tính lưu trữ chương trình của hệ thông giao 
dịch điện tử có thể giảm tải cho việc vận hành công ty giới thiệu dịch vụ giao dịch điện 
tử và đối tác kinh doanh và giúp cho đối tác kinh doanh có thể thực hiện một cách an 
toàn giao dịch điện tử với công ty giới thiệu dịch vụ. Hệ thống giao dịch điện tử (100) 
hỗ trợ giao dịch điện tử giữa đối tượng giao dịch thứ nhất và đối tượng giao dịch thứ hai, 
và gồm có đơn vị chữ ký số (130) dùng để ký chữ ký số lên tài liệu liên quan đến giao 
dịch điện tử, đơn vị chữ ký số này có liên quan đến mỗi đối tượng giao dịch thứ nhất, 
đơn vị xử lý ứng dụng chữ ký (120) dùng để thực hiện quy trình phê chuẩn khi thực hiện 
chữ ký số, và bảng tài liệu (171) chứa tài liệu, trong đó đơn vị xử lý ứng dụng chữ ký 
(120) tiếp nhận ứng dụng chữ ký số cho tài liệu từ đối tượng giao dịch thứ nhất, tạo ra 
mật khẩu cho mỗi người phê chuẩn, tạo tin nhắn điện tử có chứa mật khẩu, chuyển tin 
nhắn điện tử đến mỗi người phê chuẩn, và ký chữ ký số lên tài liệu thông qua đơn vị chữ 
ký số (130) tương ứng khi đơn vị xử lý ứng dụng chữ ký (120) tiếp nhận các phản hồi từ 
tất cả những người phê chuẩn và có mật khẩu tương ứng trong mỗi phản hồi. 
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(72) YATAGAI, Takashi (JP), TABUCHI, Mitsuru (JP), TSUCHIHASHI, Koichi (JP), 

YASUNAGA, Kazuyo (JP), HIRAYAMA, Shusaku (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống giao dịch điện tử, phương pháp giao dịch điện tử và 

phương tiện ghi có thể đọc được bằng máy tính lưu trữ chương 
trình của hệ thống giao dịch điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống giao dịch điện tử, phương pháp giao dịch điện tử và 
phương tiện ghi có thể đọc được bằng máy tính lưu trữ chương trình của hệ thống giao 
dịch điện tử có thể giảm tải cho việc vận hành công ty giới thiệu dịch vụ giao dịch điện 
tử và đối tác kinh doanh và giúp cho đối tác kinh doanh có thể thực hiện một cách an 
toàn giao dịch điện tử với công ty giới thiệu dịch vụ. Hệ thống giao dịch điện tử (100) 
hỗ trợ giao dịch điện tử giữa đối tượng giao dịch thứ nhất và đối tượng giao dịch thứ hai, 
và gồm có đơn vị chữ ký số (130) dùng để ký chữ ký số lên tài liệu liên quan đến giao 
dịch điện tử, đơn vị chữ ký số này có liên quan đến mỗi đối tượng giao dịch thứ nhất, 
đơn vị xử lý ứng dụng chữ ký (120) thực hiện quy trình phê chuẩn khi thực hiện chữ ký 
số, và bảng tài liệu (171) 
chứa tài liệu, trong đó đơn 
vị xử lý ứng dụng chữ ký 
(120) tiếp nhận ứng dụng 
chữ ký số cho tài liệu từ đối 
tượng giao dịch thứ nhất, 
đối với mỗi người phê 
chuẩn, tạo ra tin nhắn có 
chứa thông tin URL của 
màn hình phê chuẩn, 
chuyển tin nhắn đến mỗi 
người phê chuẩn, thu nhận 
kết quả cho thấy việc phê 
chuẩn từ tất cả những người 
phê chuẩn, và ký chữ ký số 
lên tài liệu thông qua đơn vị 
chữ ký số tương ứng (130) 
khi thực hiện thành công 
quy trình xác thực thực dựa 
vào thông tin xác thực bao 
gồm thông tin sinh trắc học 
của người phê chuẩn. 
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(71) K-FEE SYSTEM GMBH  (DE) 
Scnefelder Str. 44, 51469 Bergisch Gladbach, Germany 

(72) Gunter EMPL (DE), Marc KRUGER (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Đồ chứa thực phẩm/đồ uống dùng một lần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ chứa thực phẩm/đồ uống dùng một lần (1) bao gồm thân (3), 
thành (9) và đáy (5) để tạo ra khoảng không gian bên trong mà trong đó đồ uống hoặc 
thực phẩm nguyên liệu được cung cấp, được hoà tan và/hoặc chiết bằng dịch lỏng mà 
được đưa vào đồ chứa này, trong đó bộ phân phối chất lỏng (6), mà phân phối nguồn cấp 
chất lỏng ít nhất một phần qua tiết diện ngang của đồ chứa, được tạo ra bên trong, cụ thể 
là phía dưới nguồn cấp chất lỏng (7). 
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(71) METABOLIC ENGINEERING LABORATORIES CO.,LTD.  (KR) 

6F., Seoul University College of Medicine Institute for Cancer Research 101, Daehak-
ro, Jongno-gu, Seoul 110-744, Republic of Korea 

(72) KANG, Heun-Soo (KR), PARK, So-Hyun (KR), SONG, Yeong Wook (KR), SHIN, Ki 
Chul (KR), LEE, Eun Young (KR), LEE, Eun Bong (KR), PARK, Young Woo (KR), 
PARK, Bum-Chan (KR), LEE, Dong Hee (KR), KIM, Dong Jin (KR), YUN, Seon Ha 
(KR), LEE, Ke Se (KR), LEE, Hyun Ju (KR), KIM, Kyung Jin (KR), KIM, Hee Chan 
(KR), YOO, Seok Ho (KR), JANG, Myeoung Hee (KR), JANG, seil (KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kháng thể hướng đích kép TNF-alpha/CXCL-10, phương pháp sản 

xuất và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể hướng đích kép TNF-α/CXLC-10 (yếu tố gây hoại tử 

khối u alpha/motif chemokin 10) trên cơ sở IgG. Cụ thể, đã chứng minh được rằng 
kháng thể, trong đó scFv có vùng biến đổi chuỗi nặng và vùng biến đổi chuỗi nhẹ của 

kháng thể đặc hiệu CXLC-10 gắn kết với đầu c của vùng bảo toàn chuỗi nặng của 

kháng thể đặc hiệu TNF-α, là kháng thể đặc hiệu kép gắn kết có hiệu quả với cả TNF- α 
và CXCL-10, và do đó kháng thể có thể hữu ích là kháng thể hướng đích kép TNF- 

α/CXLC-10 gắn kết hiệu quả với cả TNF-α và CXLC-10. Kháng thể hướng đích kép 

theo sáng chế có hoạt tính ức chế TNF-α và hoạt tính ức chế sự biệt hóa tế bào tủy 

xương so với kháng thể chỉ hướng đích TNF-α hoặc CXLC-10. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm dùng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh miễn dịch. 
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10-2014-0013819        06.02.2014  KR 
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2Fl., 68-1, Sangdo-ro 37-gil, Dongjak-gu, Seoul 156-881, Republic of Korea 
(72) YOON, Sang Jin  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị quay nhờ áp lực được điều khiển bằng điện và phương 

pháp điều khiển thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quay nhờ áp lực được điều khiển bằng điện bao gồm động 

cơ để cung cấp mô men quay đến bộ phận áp lực quay; bộ điều khiển điện để cung cấp 
điện cho động cơ, bộ xử lý trung tâm để điều khiển bộ điều khiển điện, và bộ cảm biến 
tốc độ quay để đo tốc độ quay của động cơ hoặc bộ phận áp lực quay, trong khi bộ xử lý 
trung tâm bao gồm bộ phát hiện sự bất thường để nhận tốc độ quay từ bộ cảm biến tốc 
độ quay, và trong đó bộ phát hiện sự bất thường truyền tín hiệu điều khiển đến bộ xử lý 
trung tâm khi sự bất thường về tốc độ quay được phát hiện. Do đó bộ xử lý trung tâm 
làm gián đoạn sự cung cấp điện từ bộ điều khiển điện. 
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(72) JANG, Mi Hee (KR), GANG, Deuk Jung (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Bộ nối dài nhanh lông mi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nối dài nhanh lông mi bao gồm: phần tháo và gắn đệm được gắn 
vào hoặc tháo ra khỏi phần lồi cuối thứ nhất và đệm tựa thứ nhất ở một phía của phần đỡ 
thứ nhất và được gắn vào hoặc tháo ra khỏi phần lồi cuối thứ hai và đệm tựa thứ hai ở 
một phía của phần đỡ thứ hai, sao cho đệm tựa thứ nhất và đệm tựa thứ hai được gắn vào 
hoặc tháo ra khỏi phần đỡ thứ nhất và phần đỡ thứ hai. Ngoài ra, bộ nối dài nhanh lông 
mi theo sáng chế còn bao gồm: móc thứ nhất được tạo ra trên phần lồi cuối thứ nhất ở 
phía còn lại của phần đỡ thứ nhất, móc thứ hai được tạo ra trên phần lồi cuối thứ hai ở 
phía còn lại của phần đỡ thứ hai, và móc tháo và gắn được gắn vào và tháo ra khỏi móc 
thứ nhất hoặc móc thứ hai và được nối với một dây nối. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
128 

(11) 46594 
(21) 1-2015-04545 (51) 7 G10L  21/0388,  19/02,  19/035 

(22) 10.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/003103   10.06.2014 (87) WO2014/199632 18.12.2014 
(30) 2013-122985      11.06.2013 JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Srikanth NAGISETTY (IT), Zongxian LIU (SG) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hoá và giải mã tín hiệu âm thanh để 

mở rộng băng thông cho tín hiệu âm thanh này 
  (57)     Mục đích của sáng chế là mở rộng một cách hiệu quả hơn băng thông của các tín hiệu 

đầu vào có cấu trúc hài bằng cách sử dụng tốc độ bit thấp để thu được chất lượng âm 
thanh tốt hơn. Giải pháp của sáng chế được áp dụng trong thiết bị mã hoá và giải mã tín 
hiệu âm thanh để mở rộng băng thông. Phương pháp mã hóa để mở rộng băng thông tín 
hiệu âm thanh theo sáng chế bao gồm các bước: xác định thành phần phổ tần thấp có 
mức độ tương quan cao nhất với tín hiệu băng thông tần số cao trong số các tín hiệu đầu 
vào, sao lại phổ tần số cao bằng cách điều chỉnh năng lượng của thành phần phổ nêu 
trên, và duy trì các mối tương quan về hài giữa phổ tần thấp và phổ tần cao đã được lặp 
lại bằng cách điều chỉnh vị trí các đỉnh phổ của phổ tần cao đã được lặp lại, trên cơ sở 
tần số hài ước lượng được từ phổ tần thấp phức hợp. 
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(11) 46595 
(21) 1-2015-04548 (51) 7 A01M  23/38,  23/02,  23/08,  01/20 

(22) 26.11.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(75) Nguyễn Đình Phương  (VN) 

1A141 đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Máy diệt ruồi và rầy tự động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy diệt ruồi và rầy tự động có khả năng vận hành một cách tự 
động, mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, bao gồm các bộ phận chính sau: 
lồng máy (1), bộ phận truyền động lồng máy (4), ống truyền động lồng máy (5), bộ 
đóng mở mô tơ (6), mô tơ truyền động ống (7), mô tơ quạt đuổi (8), đèn dưới (9), đèn 
trên (10), trong đó lồng máy (1) chứa bộ phận truyền động lồng máy (4) với các ống cân 
bằng trọng tâm (4.1), thanh truyền động cửa (4.2) và cửa đóng mở lồng máy (4.3), ống 
truyền động lồng máy (5) được đặt ở gốc của lồng máy (1) có dạng ống tròn trụ và bên 
trong rỗng, phía trên là mô tơ truyền động ống (7) được điều khiển đóng ngắt bởi bộ 
đóng mở mô tơ (6), phía dưới đáy lồng máy (1) có mô tơ quạt đuổi (8) được dùng để 
đuổi ruồi hoặc rầy bay lên phần nắp trên lồng máy (2) có lưới điện (2.1), phía dưới bên 
trong lồng máy (1) và ở nắp trên lồng máy (2) có cụm đèn dưới (9) và đèn trên (10) 
được dùng để thu hút rầy bay vào. 
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(11) 46596 
(21) 1-2015-04557 (51) 7 A61K  8/02,  9/46,  9/20, A61Q  

19/00 
(22) 21.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/002392    21.03.2014 (87) WO2014/193076 04.12.2014 
(30) 10-2013-0061761         30.05.2013     KR 
(71) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR) 

106, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul 140-777, Republic of Korea 
(72) JUNG, Ju A  (KR), PAIK, Byung Ryol  (KR), LEE, Chang Keun  (KR), KWON, Lee 

Kyoung  (KR), BAE, Joon Ho  (KR), KIM, Young So  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mỹ phẩm bao gồm viên sủi và nước dưỡng da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mỹ phẩm bao gồm viên sủi và nước dưỡng da. Một khía cạnh 
của sáng chế đề cập đến viên sủi chứa chất làm trơn hòa tan được trong nước, và nước 
dưỡng da đã bão hòa khí cacbonic được phép sử dụng cùng với nhau. Một khía cạnh của 

sáng chế đề cập đến viên sủi chứa axit α-hydroxyl kết tinh và chất làm trơn hòa tan được 
trong nước, và nước dưỡng da để ngăn viên sủi không nổi lên và cho phép viên sủi 
nhanh chóng tạo thành khí cacbon dioxit trong mỹ phẩm để tối đa hóa hiệu quả quan sát 
được và cũng là hiệu quả của cacbon dioxit, do đó thể hiện hiệu quả làm trắng, làm sáng 
và làm ẩm cho da và cải thiện lỗ chân lông. 
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(11) 46597 
(21) 1-2015-04574 (51) 7 G07D  7/20 

(22) 23.01.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/071200    23.01.2014 (87) WO2015/003485 15.01.2015 
(30) 201310285100.9         08.07.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) HUANG, Guoqiang  (CN), LIU, Mengtao  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp bù và hiệu chỉnh ảnh và thiết bị nhận dạng và 

xác minh tờ tiền sử dụng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp bù và hiệu chỉnh ảnh và thiết bị nhận dạng và xác 

minh tờ tiền. Phương pháp bù và hiệu chỉnh ảnh được áp dụng cho thiết bị nhận dạng và 
xác minh tờ tiền. Thiết bị nhận dạng và xác minh tờ tiền bao gồm: bộ vi điều khiển (11); 
thiết bị logic khả lập trình (12) được nối với bộ vi điều khiển (11); chip biến đổi tương 
tự-số (AD) (13), mạch kích thích (14) và bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh (15) lần lượt 
được nối với thiết bị logic khả lập trình (12); và bộ cảm biến ảnh tiếp xúc (16) lần lượt 
được nối với chip biến đổi AD (13) và mạch kích thích (14). Bảng dò tìm để bù và hiệu 
chỉnh được lưu giữ từ trước trong bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh (15), và thiết bị logic 
khả lập trình (12) có thể thu được dữ liệu bù và hiệu chỉnh tờ tiền tương ứng với một 
điểm ảnh tờ tiền bằng cách truy nhập bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên tĩnh (15), và gửi dữ 
liệu này tới bộ vi điều khiển (11). 
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(11) 46598 
(21) 1-2015-04577 (51) 7 C02F  1/44, B01D  65/02,  65/06, 

C02F  1/78,  3/12 
(22) 26.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/002761      26.05.2014 (87) WO2014/196152 11.12.2014 
(30) 2013-117284       03.06.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2015 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5406207, Japan 
(72) UMEZAWA, Hiroyuki  (JP), TSUIKI, Etsuji  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải trong đó hiệu quả xử lý được cải thiện bằng 
cách khuếch tán không khí chứa ozon. Thiết bị xử lý nước thải (10) bao gồm: thùng xử 
lý (12) trong đó nước thải (24) được đưa vào; màng lọc (16) được nhúng chìm trong 
nước thải (24) chứa trong thùng xử lý (12); và bộ phận khuếch tán không khí (28) tạo ra 
không khí được ozon hóa (30) bên dưới màng lọc (16). Bởi vậy, trong trường hợp bất kỳ, 
không khí được ozon hóa (30) được tiếp xúc trực tiếp với lớp bùn (22) dính vào màng 
lọc (16); do đó, vi khuẩn trong lớp bùn (22) được tiệt trùng một cách thích hợp, hiện 
tượng bám bẩn và hiện tượng tương tự được ngăn chặn.  
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(11) 46599 
(21) 1-2015-04579 (51) 7 C01F  5/02,  11/02,  11/18,  5/14,  

5/24, C22B  1/24 
(22) 11.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064982  11.07.2014 (87) WO2015/007661 22.01.2015 
(30) 2013/0485       15.07.2013 BE 

2014/0280       22.04.2014 BE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2015 
(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT  (BE) 

Rue Charles Dubois, 28, B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium 
(72) Guillaume CRINIERE  (FR), Thierry CHOPIN  (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm dạng nén chứa một hoặc nhiều hợp chất canxi-magie, 

phương pháp sản xuất chế phẩm này, vật liệu compozit và 
phương pháp sản xuất vật liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng nén chứa ít nhất một hợp chất canxi-magie có công 
thức aCaCO3.bMgCO3.xCaO.yMgO.zCa(OH)2.tMg(OH)2.uI, trong đó I là tạp chất, mỗi 

a, b, z, t và u là tỷ lệ khối lượng có giá trị  ≥ 0 và ≤ 50%, mỗi x và y là tỷ lệ khối lượng 

có giá trị  ≥ 0 và ≤ 100%, với x + y  ≥ 50% khối lượng, dựa trên tổng khối lượng của ít 
nhất một hợp chất canxi-magie, mà ở dạng hạt, chế phẩm này có hàm lượng canxi và 
magie tích tụ ở dạng oxit lớn hơn hoặc bàng 20% khối lượng và ở dạng nén, được tạo ra 
bằng các hạt được nén và tạo hình của hợp chất canxi-magie, dạng nén này có chỉ số tỷ 
lệ vỡ (Shatter Test Index) nhỏ hơn 10%, do đó có đặc tính chống rơi vỡ rất tốt và đặc 
tính chống lại sự lão hóa tốt. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm nêu trên, vật liệu 
compozit và phương pháp sản xuất vật liệu compozit này. 
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(11) 46600 
(21) 1-2015-04589 (51) 7 C07C  323/22,  49/753, C07D  

309/32,  311/96,  493/08, A01N  
35/06 

(22) 29.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/061207  29.05.2014 (87) WO2014/191535 A1 04.12.2014 
(30) 1309679.7       30.05.2013 GB 

1322855.6       23.12.2013 GB 
(71) SYNGENTA LIMITED  (GB) 

European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford Surrey 
GU2 7YH (GB) 

(72) BLACK, Janice (GB), SCUTT, James, Nicholas (GB), WHALLEY, Louisa (GB), 
WILLETS, Nigel, James (GB) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dion vòng được thế (alkynyl-phenyl) có hoạt tính 

diệt cỏ và các dẫn xuất của chúng, chế phẩm diệt cỏ chứa hợp 
chất này và phương pháp kiểm soát cỏ dại một lá mầm 

(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

  
 

trong đó X, R1, R2 và Q như được xác định trong bản mô tả. Các hợp chất này là thích 
hợp để sử dụng làm chất diệt cỏ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt cỏ 
chứa hợp chất này và phương pháp kiểm soát cỏ dại một lá mầm ở cây trồng thuộc cây 
có ích, bao gồm việc áp dụng hợp chất có công thức (I), hoặc chế phẩm diệt cỏ chứa 
hợp chất này, lên hạt và/hoặc lên cây và/hoặc lên địa điểm của chúng. 
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(11) 46601 
(21) 1-2015-04613 (51) 7 A41B  11/12 

(22) 01.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2014/062765    01.07.2014 (87) WO2015/001482 08.01.2015 
(30) 2011104      04.07.2013 NL 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2015 
(71) STEPS HOLDING B.V.  (NL) 

Oranjestraat 47-49, 5091 BK Oost West en Middelbeers, the Netherlands 
(72) VAN TIEL, Cornelius Hendrikus Nicolaas (NL), VAN TIEL, Wilhelmus Jacobus 

Cornelius (NL) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Tất chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tất chân bao gồm phần gót chân (2), phần ngón chân (6) và phần 
giữa (4) được sắp xếp giữa phần gót chân và phần ngón chân. Phần giữa (4) bao gồm các 
cạnh bên kéo dài từ phần gót chân đến phần ngón chân trên mỗi cạnh. Tất chân được 
sản xuất bằng cách dệt qua dệt lại. Phần gót chân dược làm bằng sợi có thành phần 
chống trơn trượt, sao cho sợi tích hợp trong phần gót chân bằng cách dệt.  
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(11) 46602 
(21) 1-2015-04614 (51) 7 G02B  9/62,  13/00,  13/18, H04N  

5/225 
(22) 02.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/005921   02.07.2014 (87) WO2015/005611 15.01.2015 
(30) 10-2013-0081202        10.07.2013   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Tae-youn (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) ống kính chụp ảnh và thiết bị điện tử sử dụng ống kính chụp 

ảnh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ống kính chụp ảnh và thiết bị điện tử sử dụng ống kính chụp ảnh 

này. ống kính chụp ảnh bao gồm: thấu kính thứ nhất có mặt ở phía không gian vật có 
dạng lồi và có năng suất khúc xạ dương; thấu kính thứ hai có mặt ở phía không gian ảnh 
có dạng lồi và có năng suất khúc xạ dương hoặc âm; thấu kính thứ ba có năng suất khúc 
xạ âm; thấu kính thứ tư có năng suất khúc xạ dương hoặc âm; thấu kính thứ năm có mặt 
ở phía không gian ảnh có dạng lồi và có năng suất khúc xạ dương; và thấu kính thứ sáu 
có mặt ở phía không gian ảnh có dạng lõm ở gần trục quang học, và có năng suất khúc 
xạ âm, trong đó các thấu kính từ thứ nhất đến thứ sáu được sắp xếp tuần tự từ phía 
không gian vật. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho giao 

dịch 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống để tạo thuận lợi cho giao dịch bao gồm mạng máy chủ bao 

gồm ít nhất một tài khoản thuê bao, ít nhất một tài khoản thuê bao có: ví điện tử thứ 
nhất để thực hiện các giao dịch cụ thể với tổ chức được chọn; ví điện tử thứ hai để thực 
hiện loại giao dịch khác; và phương tiện thanh toán được kết nối với mạng máy chủ để 
thực hiện giao dịch, phương tiện thanh toán có thể hoạt động để thanh toán và kiểm soát 
các giao dịch, phương tiện thanh toán còn bao gồm ít nhất một bộ xử lý mà, khi nhận 
yêu cầu giao dịch, thì xác định loại giao dịch và khoản nợ từ ví điện tử thứ nhất và thứ 
hai. 
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TAKAMORI, Hironobu  (JP), TANAKA, Taro  (JP), KUNIKI, Tomoaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống cổng giao dịch điện tử 

  (57)     Sáng chế liên quan đến thủ tục sử dụng riêng lẻ và thủ tục bao gồm quy trình tính cước 
phí cho từng nhà cung cấp đối với các ứng dụng, nội dung và các dịch vụ khác nhau 
được đơn giản hóa. Cụ thể, sáng chế đề xuất hệ thống cổng giao dịch điện tử (1) được 
nối với các máy chủ (2A, 2B và 2C) của các nhà cung cấp và thiết bị đầu cuối phía 
khách hàng (3) của người dùng thông qua mạng (4), và hướng dẫn người dùng đối với 
các ứng dụng, nội dung và các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp. Khi người 
dùng lựa chọn ứng dụng, nội dung hoặc dịch vụ, hệ thống cổng giao dịch điện tử (1) 
thực hiện một thủ tục sử dụng với nhà cung cấp. Hệ thống tập hợp bản ghi (41) phân 
tích lịch sử sử dụng ở thời điểm sử dụng, và tính phí cho nhà cung cấp dựa vào bản ghi 
sử dụng tập hợp được. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống tập hợp bản ghi sử dụng cổng giao dịch điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tập hợp bản ghi sử dụng cổng giao dịch điện tử, trong đó 
bản ghi vết lịch sử của từng ứng dụng, nội dung và các dịch vụ được phân tích để tính 
toán phí cho nhà cung cấp theo bản ghi sử dụng. Hệ thống cổng giao dịch điện tử (1) 
được nối với các máy chủ (2A, 2B và 2C) của các nhà cung cấp và đầu cuối phía khách 
hàng (3) của người dùng thông qua mạng (4). Hệ thống tập hợp bản ghi (41) có bộ tiếp 
nhận bản ghi vết (80), bộ chuyển đổi bản ghi vết (81), bộ phân tích loại bản ghi vết (82), 
bộ gán trọng số (83), và bộ lưu giữ bản ghi sử dụng (84). Mỗi bản ghi vết sử dụng được 
lưu giữ trong bộ lưu giữ bản ghi vết (8A) trong cơ sở dữ liệu (8) của từng nhà cung cấp 
được truyền đến bộ tiếp nhận bản ghi vết (80). Sau khi bộ chuyển đổi bản ghi vết (81) 
chuẩn hóa bản ghi vết, bộ gán trọng số (83) định lượng bản ghi sử dụng dưới dạng các 
điểm số, và lưu giữ các điểm số trong cơ sở dữ liệu thông tin bản ghi sử dụng (23). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phân bố và phục hồi phí của cổng giao dịch điện tử 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phân bố và phục hồi phí có thể tổng hợp phí sử dụng (thù 
lao khích lệ) tương ứng với bản ghi sử dụng dưới dạng phí phân bố và tiền hoa hồng thu 
được (thù lao chi nhánh) tương ứng với bản ghi sử dụng khi phí phục hồi được cung cấp. 
Hệ thống cổng giao dịch điện tử (1) được nối với các máy chủ (2A, 2B và 2C) của các 
nhà cung cấp và đầu cuối phía khách hàng (3) của người dùng thông qua mạng (4). Hệ 
thống tập hợp bản ghi (41) định lượng bản ghi sử dụng dưới dạng các điểm số, chỉ định 
chu kỳ và tổng kết bản ghi sử dụng nhờ bộ phận lên kế hoạch thực hiện (88), và khai 
thác bản ghi sử dụng bởi bộ khai thác bản ghi sử dụng (89). Bộ phân tích thông tin phục 
hồi và phân bố (90) phân tích thông tin bản ghi sử dụng để phân loại chúng thành thông 
tin phí phục hồi và thông tin phí phân bố, và lưu giữ thông tin phí phục hồi và thông tin 
phí phân bố một cách tương ứng trong cơ sở dữ liệu về thông tin phí phục hồi (27) và cơ 
sở dữ liệu về thông tin phí phân bố (28). 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vòng nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vòng nhiều lớp bao gồm các bước: hàn để 
tạo ra ống hình trụ bằng cách hàn các đầu của tấm thép lại với nhau, cắt ống hình trụ 
này thành các vòng (23), đánh bóng các vòng (23) này và điều chỉnh chu vi của các 
vòng (23) theo các chiều dài định trước, đánh bóng các vòng (23) này, nitrat hoá các 
vòng (23), và lắp ghép sao cho sắp xếp các vòng (23) tạo thành vòng nhiều lớp; trong 
đó, sau khi các vòng (23) được cắt ra từ ống hình trụ, các vòng này được đánh bóng lần 
lượt để thứ tự của chúng không thay đổi, ở bước nitrat hoá các vòng này phải trải qua 
một quá trình nitrat hoá trong khi được đặt trong khuôn giữ vòng để giữ thứ tự của 
chúng không thay đổi và ở bước lắp ghép các vòng (23) này được lắp ghép sao cho các 
vòng (23) là các phần ban đầu liền kề nhau trong ống hình trụ trở thành các lớp liền kề 
nhau trong vòng nhiều lớp (12A, 12B). 
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(72) Trần Xuân Kiên (VN), Phạm Xuân Bảo (VN) 
(54) Thiết bị USB an toàn dùng để sao, lưu dữ liệu an toàn, hạn chế 

lây lan vi rút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lưu trữ USB để lưu trữ dữ liệu an toàn bao gồm vùng nhớ 

flash, trong đó vùng nhớ flash được chia làm ba phân vùng: phân vùng thứ nhất được 
cấu trúc thành dạng CDROM ảo (read-only) chứa phần mềm quản lý chuyên dụng; phân 
vùng thứ hai chứa mật khẩu bảo mật; và phân vùng thứ ba có định dạng phi chuẩn để lưu 
trữ dữ liệu, phân vùng thứ ba này ẩn trong hệ điều hành hay nói cách khác là hệ điều 
hành không truy cập được dữ liệu. Khi kết nối thiết bị lưu trữ USB vào máy tính, hệ điều 
hành tự động nhận được phần phân vùng thứ nhất và tự động chạy chương trình quản lý 
chuyên dụng được lưu trên phân vùng này, tiếp theo phần mềm chuyên dụng sẽ xác thực 
mật khẩu người dùng, nếu đúng phần mềm sẽ truy xuất vào vùng thứ hai chứa mật khẩu 
bảo mật để lấy mã khóa truy nhập cho phép nhận dạng hệ thống tệp tin lưu trong phân 
vùng thứ ba có định dạng phi chuẩn và thực hiện các thao tác đọc/ghi. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều khiển quá trình giao tiếp giữa các thiết bị, 

vật ghi lưu trữ đọc được bằng máy tính, và thiết bị người dùng
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển quá trình giao tiếp giữa các thiết bị 

(Device-To-Device - D2D) bằng cách xác định máy chủ đồng bộ trong môi trường 
mạng tế bào. Theo một phương án, thiết bị người dùng (User Equipment - UE) nhận tín 
hiệu phát hiện bao gồm thời điểm tham chiếu, và xác định nguồn phát của tín hiệu phát 
hiện này. Khi xác định được nguồn phát của tín hiệu phát hiện này, thì UE thực hiện 
một trong số các hoạt động đồng bộ với thời điểm tham chiếu trong tín hiệu phát hiện 
này và thực hiện hoạt động truyền đi tín hiệu phát hiện thứ hai. UE thực hiện việc đồng 
bộ với thời điểm tham chiếu này nếu nguồn phát của tín hiệu phát hiện này là mạng tế 
bào. Theo cách khác, UE truyền đi tín hiệu phát hiện thứ hai khi xác định được rằng 
nguồn phát của tín hiệu phát hiện này là UE thứ hai vốn nằm ngoài vùng phủ sóng của 
mạng tế bào. 
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(72) ANDRIVON, Pierre (FR), BORDES, Philippe  (FR), JOLLY, Emmanuel  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp mã hóa và phương pháp giải mã thông tin ánh xạ 

màu và thiết bị thực hiện các phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa thông tin ánh xạ màu bao gồm ít nhất một sự 

biến đổi màu, phương pháp bao gồm các bước: mã hóa các thông số thứ nhất biểu diễn 
các đặc trưng tín hiệu viđeo của các hình ảnh đã giải mã đầu ra tín hiệu màu mà được 
ánh xạ lại bởi ít nhất một sự biến đổi màu này; và mã hóa các thông số thứ hai biểu diễn 
ít nhất một sự biến đổi màu này. 
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(54) Hợp chất 3-(4-isobutyl-2-metylphenyl)propanal dùng làm 

thành phần thơm, chế phẩm thơm chứa hợp chất này và sản 
phẩm chăm sóc cơ thể hoặc chăm sóc gia đình chứa hợp chất 
hoặc chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hữu ích để dùng làm thành phần thơm. 
 

  
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm thơm chứa hợp chất này và phương pháp 
tạo mùi thơm đặc trưng của hoa linh lan cho chế phẩm này, sản phẩm chăm sóc cơ thể 
hoặc chăm sóc gia đình chứa hợp chất hoặc chế phẩm nêu trên. 
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(11) 46612 
(21) 1-2015-04688 (51) 7 G06K 9/62 

(22) 09.12.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2015 
(71) Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT - Trường Đại học FPT  (VN) 

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Nguyên Ngọc (VN), Hoàng Anh Tuấn (VN), Phạm Bảo Thạch (VN), Từ Minh 

Phương (VN) 
(54) Quy trình xác định lưu lượng xe trên đường phố 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xác định lưu lượng của các loại xe trên một đoạn đường 
bằng cách phát hiện và bám chuyển động của các loại phương tiện giao thông sử dụng 
chuỗi hình ảnh thu được từ máy quay phim giao thông. Quy trình sử dụng mô hình cải 
tiến đặc trưng (LBP - Local Binary Pattern) trong việc phát hiện ô tô và xe máy, theo 
thời gian thực. Sau khi các đối tượng được phát hiện, việc bám theo theo chuyển động 
của chúng giữa các khung hình được thực hiện kết hợp với dự đoán quỹ đạo. Quy trình 
hoạt động cho đoạn phim từ máy quay phim giao thông thu được vào cả ban ngày và 
ban đêm, hoạt động tốt ngay cả khi mật độ giao thông dày đặc, các phương tiện đi sát 
hoặc che lấp một phần phương tiện đi sau và phân biệt ô tô và xe máy. 
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(11) 46613 
(21) 1-2015-04725 (51) 7 F25D  23/02,  23/06,  29/00, H01H  

36/00 
(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/066808     25.06.2014 (87) WO2014/208585 A1 31.12.2014 
(30) 2013-132645      25.06.2013 JP 

2013-197435      24.09.2013 JP 
2013-272191      27.12.2013 JP 
2014-014535      29.01.2014 JP 
2014-106232      22.05.2014 JP 
2014-112829      30.05.2014 JP 
2014-119511      10.06.2014 JP 
2014-126223      19.06.2014 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan. 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-cho, Ome-shi, Tokyo 1988710 Japan 

(72) MASHIMO, Takuya (JP), SAEKI, Tomoyasu (JP), UENO, Shunji (JP), HAYASHI, 
Hidetake (JP), ABE, Takahiko (JP), NAGASAKA, Toshiro (JP), SUMIHIRO, Katsushi 
(JP), TAKESHITA, Masanori (JP), MISHIMA, Koji (JP), MAEDA, Kazuma (JP), 
KATO, Nobuki (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị làm lạnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị làm lạnh (1) gồm: thân thiết bị làm lạnh (11) có mặt trước hở; 
cửa cách nhiệt (21, 22) gắn vào phần hở phía trước của thân thiết bị làm lạnh (11); thiết 
bị mở cửa (54, 55) được gắn vào thân thiết bị làm lạnh (11) để thực hiện hoạt động mở 
cửa trên các cửa bằng lực; bộ điều khiển hoạt động (50) được bố trí trên cửa (22) để thực 
hiện sự vận hành làm thay đổi nội dung của điều khiển làm mát thiết bị làm lạnh; các bộ 
vận hành mở cửa (51, 52) được bố trí 
trên các cửa (21, 22) để vận hành hoạt 
động mở cửa của các thiết bị mở cửa 
(54, 55); và bộ điều khiển (56) để nhận 
sự nhập tín hiệu hoạt động và các bộ 
vận hành mở cửa (51, 52) và thực hiện 
việc điều khiển làm mát và điều khiển 
mở cửa tương ứng. Phần mà tại đó sự 
nhập lệnh mở cửa được áp dụng cho 
mỗi bộ vận hành mở cửa (51, 52) là 
một phần của tấm mặt trước (21A, 
22A) của mỗi cửa và được gắn liền 
khối từ các tấm mặt trước (21A, 22A). 
Sự vận hành được thực hiện trên bộ 
điều khiển hoạt động (50) và sự vận 
hành được thực hiện trên các bộ vận 
hành mở cửa (51, 52) được thực hiện 
bằng cách sử dụng các phương pháp 
vận hành khác nhau. 
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(11) 46614 
(21) 1-2015-04748 (51) 7 A61P  31/06, A61K  31/496,  31/424,  

45/06,  31/454 
(62) 1-2008-00834   
(22) 04.10.2006 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2006/320239       04.10.2006 (87) WO2007/043542 A1 19.04.2007 
(30) 2005-292461       05.10.2005 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2015 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda Tsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
(72) Makoto MATSUMOTO (JP), Hiroyuki HASHIZUME (JP), Tatsuo TOMISHIGE (JP), 

Masanori KAWASAKI (JP), Yoshihiko SHIMOKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc điều trị bệnh lao chứa hợp chất oxazol 
(57) Sáng chế đề cập đến thuốc điều trị bệnh lao có hiệu quả điều trị cao hơn. Sáng chế cũng 

đề cập đến thuốc điều trị bệnh lao chứa hợp chất oxazol có công thức chung (1): 
 

  
 

trong đó R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm C1-6 alkyl, n là số nguyên nằm trong khoảng 
từ 0 đến 6, và R2 có công thức chung (A) hoặc nhóm tương tự, trong đó R3 là nhóm 
phenoxy (ít nhất một nhóm được chọn từ nhóm bao gồm nguyên tử halogen, nhóm C1-6 
alkyl được thế halogen tùy ý và nhóm C1-6 alkoxy được thế halogen tùy ý có thể được 
thế ở vòng phenyl) hoặc nhóm tương tự, các dạng quang hoạt của nó hoặc các muối của 
nó, và các thuốc có công thức (II) như các thuốc điều trị bệnh lao khởi phát. 
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(11) 46615 
(21) 1-2015-04751 (51) 7 C02F  3/34, E03F  1/00 

(22) 17.05.2013 (43) 25.04.2016 

(86) PCT/JP2013/063778        17.05.2013 (87) WO2014/184948 20.11.2014 
(75) TAKADA, SHUNSUKE  (JP) 

1-22-5, Kakinokizaka, Meguro-ku, Tokyo 1520022, Japan 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị lọc nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc nước sử dụng đường dẫn nước khép kín kéo dài và có 
hiệu suất lọc nước tăng và việc bảo trì thuận lợi. Thiết bị lọc (1A) bao gồm: các bộ lọc 
(31-38) được bố trí song song với các hướng theo chiều dọc của chúng được định hướng 
theo hướng thẳng đứng; và các phần nối thông (42-48) được làm thích ứng để nối các 
cặp bình chứa lõi lọc (31-38) liền kề, nhờ đó tạo ra một kênh dẫn nước. Các phần nối 
thông (42-48) nối các bộ lọc (31-38) được bố trí song song xen kẽ ở phía trên và phía 
dưới của các bộ lọc (31-38). Các bộ lọc (32- 37) tạo ra phần lọc sinh học bởi các vi 
khuẩn ưa khí và bộ lọc (38) tạo ra phần lọc sinh học bởi các vi khuẩn ưa khí. Phần nối 
thông (42-48) được lắp van điều khiển (5) được làm thích ứng điều khiển một cách tùy ý 
lưu lượng dòng nước cần được lọc sạch chảy vào bộ lọc (38). 
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(11) 46616 
(21) 1-2015-04765 (51) 7 C08J  9/16,  9/34,  9/12, B29C  

44/34, B29B  9/06,  9/12 
(22) 11.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/062144   11.06.2014 (87) WO2014/198779 18.12.2014 
(30) 13171855.3        13.06.2013 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) DAESCHLEIN, Christian (DE), GUTMANN, Peter (DE), PRISSOK, Frank (DE), 

KEPPELER, Uwe (DE), AHLERS, Juergen (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất hạt xốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt xốp từ chất đàn hồi nhiệt dẻo có độ giãn đứt 
lớn hơn 100% theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 527-2, quy trình này bao gồm các bước: a) 
ép polyme nóng chảy chứa chất tạo khí qua đĩa có lỗ (18) có nhiệt độ được kiểm soát 

nằm trong khoảng từ 150°C đến 280°C vào trong buồng tạo hạt (26), b) cắt polyme 
nóng chảy đã được ép qua đĩa có lỗ (18) bằng thiết bị cắt (20) thành các hạt xốp riêng 
biệt, c) xả các hạt xốp này ra khỏi buồng tạo hạt (26) nhờ dòng chất lỏng (36), trong đó 
chất tạo khí chứa CO2 hoặc N2 hoặc hỗn hợp gồm CO2 hoặc N2, và chất tạo khí có trong 
polyme nóng chảy với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 2,5% trọng lượng, và trong 

đó dòng chất lỏng (36) có nhiệt độ được kiểm soát nằm trong khoảng từ 5 đến 90°C và 
áp suất cao hơn áp suất môi trường từ 0,1 bar (0,01MPa) đến 20bar (2MPa), trong đó áp 
suất và nhiệt độ của dòng chất lỏng này được chọn sao cho hạt xốp được tạo ra được bọc 
kín. 
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(11) 46617 
(21) 1-2015-04770 (51) 7 A61K  9/00,  47/10,  9/19,  31/4184 

(22) 17.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/062618  17.06.2014 (87) WO2014/202553 24.12.2014 
(30) MI 2013 A 001013       19.06.2013   IT 
(71) CHEMI S.P.A.  (IT) 

Via Dei Lavoratori 54, 20092 Cinisello Balsamo (Milano), Italy 
(72) Stefano TURCHETTA (IT), Maurizio ZENONI  (IT), Paolo BRANDI  (IT) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm dạng đông khô chứa bendamustin hydroclorua, quy 

trình bào chế chế phẩm này và dung dịch thu được từ chế 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng đông khô chứa bendamustin hydroclorua có độ tinh 
khiết theo sắc ký lỏng hiệu năng cao (High performance liquid chromatography - 
HPLC) lớn hơn 99% thu được bằng cách đông khô dung dịch trong nước không chứa 
dung môi hữu cơ. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế chế phẩm dạng đông khô trên đây 
và dung dịch thu được từ chế phẩm này. 
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(11) 46618 
(21) 1-2015-04773 (51) 7 G10L  19/02 

(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/080682   25.06.2014 (87) WO2015/000373 08.01.2015 
(30) 201310271015.7        01.07.2013   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LIU, Zexin  (CN), MIAO, Lei  (CN), HU, Chen  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu. Phương 
pháp bao gồm các bước: xác định, theo số lượng bit khả dụng và ngưỡng bão hòa thứ 
nhất (i), số lượng (k) dải con sẽ được mã hóa, trong đó i là số dương, k là số nguyên 
dương; lựa chọn, theo các đường bao được lượng tử hóa của tất cả dải con, k dải con từ 
tất cả các dải con, hoặc lựa chọn k dải con từ tất cả các dải con theo mô hình tâm thính 
học; và thực hiện hoạt động mã hóa lần thứ nhất trên các hệ số phổ của k dải con. Theo 
các phương án thực hiện sáng chế, số lượng k dải con sẽ được mã hóa được xác định 
theo số lượng bit khả dụng và ngưỡng bão hòa thứ nhất, và việc mã hóa được thực hiện 
trên k dải con mà được lựa chọn từ tất cả các dải con, thay cho trên toàn bộ dải tần, mà 
có thể giảm lỗi phổ của tín hiệu thu được thông qua giải mã, và do vậy, có thể cải thiện 
chất lượng thính giác của tín hiệu đầu ra. 
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(11) 46619 
(21) 1-2015-04800 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 02.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064090   02.07.2014 (87) WO2015/000974 08.01.2015 
(30) 13174941.8        03.07.2013   EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuch©tel, Switzerland 
(72) SILVESTRINI, Patrick (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí sử dụng nhiều lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí sử dụng nhiều lần bao gồm thân có phần thứ 
nhất (22) và phần thứ hai (24). Thân bao gồm: đầu vào không khí (26, 26a, 26b); nguồn 
nicotin (8); nguồn hợp chất dễ bay hơi tăng cường khả năng phân phối (12); và đầu ra 
không khí (28). Phần thứ nhất của thân và phần thứ hai của thân có thể di chuyển được 

tương đối với nhau giữa vị trí mở và vị trí đóng. ở vị trí mở, đầu vào không khí và đầu ra 
không khí không bị cản và nguồn nicotin và nguồn hợp chất dễ bay hơi tăng cường khả 
năng phân phối đều nối thông chất lỏng với đường dẫn dòng khí qua thân ở giữa đầu vào 

không khí và đầu ra không khí. ở vị trí đóng, hoặc là đầu vào không khí bị cản hoặc 
nguồn nicotin và nguồn hợp chất dễ bay hơi tăng cường khả năng phân phối đều không 
nối thông chất lỏng với đường dẫn dòng khí qua thân ở giữa đầu vào không khí và đầu 
ra không khí hoặc cả hai. 
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(11) 46620 
(21) 1-2015-04801 (51) 7 A61K  31/7072,  31/7076, C07H  

19/04 
(22) 15.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/038288   15.05.2014 (87) WO2014/193663 04.12.2014 
(30) 61/824,034        16.05.2013   US 
(71) RIBOSCIENCE LLC  (US) 

3901 Laguna Avenue, Palo Alto, California 94306, United States of America 
(72) SMITH, Mark (US), KLUMPP, Klaus G. (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất nucleosit được thế 4'-azido, 3'-deoxy- 3'-flo và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất nucleosit được thế 4'-azido,3'-deoxy-3'-flo làm chất ức chế 

sự sao chép ARN của đơn vị sao chép virut viêm gan c (Hepatitis c Virus - HCV). Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị HCV. 
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(11) 46621 
(21) 1-2015-04819 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/22,  38/54, C23C  2/06,  2/28, 
C22C  2/40 

(22) 01.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/067532    01.07.2014 (87) WO2015/002190 A1 08.01.2015 
(30) 2013-138313      01.07.2013 JP 

2014-070351      28.03.2014 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KAWASAKI, Kaoru (JP), KAMEDA, Masaharu (JP), SANO, Kohichi  (JP), 

OKAMOTO, Riki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm cán nguội, thép tấm cán nguội mạ kẽm và phương 

pháp sản xuất thép tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nguội chứa các thành phần hóa học định trước và có 

cấu trúc được biểu thị bởi: phần diện tích của ferit: 95% hoặc cao hơn; tổng diện tích 
của austenit dư và diện tích của mactensit nằm trong khoảng từ 1% đến 3%; tích của tỷ 
lệ diện tích của austenit dư và nồng độ cacbon trong austenit dư ít nhất là 1. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến thép tấm cán nguội mạ kẽm và phương pháp sản xuất thép tấm 
cán nguội. 
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(11) 46622 
(21) 1-2015-04831 (51) 7 B01D  46/00 

(22) 18.12.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2015 
(75) Nguyễn Văn Nhuận  (VN) 

19 Võ Minh Đức, khu phố 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(54) Thiết bị bẫy sương lấy nước và hệ thống bẫy sương bao gồm 
nhiều thiết bị bẫy sương này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bẫy sương bao gồm: khung lưới (1) làm giá thể đọng sương 
được gắn trên trục xoay (2); trụ đỡ chính (7) để cắm xuống đất và đỡ trục xoay (2); các 
máng hứng (3) để hứng các giọt nước, dòng nước do sương ngưng đọng; phễu hứng (4) 
để tập trung nước hứng được từ các máng; ống dẫn nước (5) để đưa dòng nước đến nơi 
sử dụng; thiết bị bẫy sương này khác biệt ở chỗ, trục xoay (2) được nối xoay được với 
trụ đỡ chính (7) bởi cơ cấu xoay để nối xoay đàn hồi bao gồm nút chặn để đỡ trục xoay 
(2) trên trụ đỡ chính (7), lò xo xoắn được lồng vào trục xoay (2), lò xo này có chức năng 
duy trì vị trí ổn định tương đối của khung lưới (1) và bảo vệ khung lưới (1) để khi 
mômen xoay do gió gây ra vượt quá một ngưỡng nhất định thì khung lưới (1) tự động 
xoay xuôi theo chiều gió, tránh tác hại của gió trực diện làm rách khung lưới (1), và khi 
mômen xoay do gió gây ra dưới ngưỡng nêu trên thì lò xo sẽ tự quay khung lưới (1) về 
vị trí cũ để hứng sương. Theo một phương án khác, trụ đỡ chính có thể được quay bởi 
mô tơ được điều khiển từ xa tùy theo điều kiện hướng và tốc độ gió để thu được lượng 
sương nhiều nhất và tránh được gió lớn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống bẫy sương bao gồm nhiều thiết bị bẫy sương 
này. 
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(11) 46623 
(21) 1-2015-04834 (51) 7 G10L  19/00,  21/02 

(22) 09.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/077096   09.05.2014 (87) WO2015/007114 22.01.2015 
(30) 201310298040.4        16.07.2013  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Bin  (CN), MIAO, Lei  (CN), LIU, Zexin  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp giải mã và thiết bị giải mã 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã và thiết bị giải mã. Phương pháp giải mã này bao 
gồm các bước: nếu xác định được rằng khung hiện tại là khung bị mất, thì tổng hợp tín 
hiệu dải tần cao theo kết quả giải mã khung đằng trước; xác định các độ lợi khung con 
của các khung con của khung hiện tại theo các độ lợi khung con của các khung con của 
ít nhất một khung trước khung hiện tại và građien độ lợi giữa các khung con của ít nhất 
một khung này; xác định độ lợi tổng thể của khung hiện tại; và điều chỉnh, theo độ lợi 
tổng thể và các độ lợi khung con của các khung con này, tín hiệu dải tần cao tổng hợp 
được để thu được tín hiệu dải tần cao của khung hiện tại. Độ lợi khung con của khung 
hiện tại được tính theo građien giữa các độ lợi khung con của các khung con đằng trước 
khung hiện tại, để sự chuyển tiếp trước và sau chỗ mất khung trở nên liên tục hơn, nhờ 
đó giảm tiếng ồn trong quá trình tái tạo tín hiệu, và cải thiện chất lượng thoại. 
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Daisuke ASANO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Phương tiện giao thông được đề xuất hạn chế sự ăn mòn không đều của các đĩa phanh và 
các đệm phanh. Phương tiện giao thông (1) được đề xuất gồm cơ cấu treo gồm bộ phận 
che phải (92) được bố trí ít nhất là một phần giữa bề mặt trái của đĩa phanh phải (721) 
và điểm tiếp xúc mặt đất (G1) của lốp trái (31a) và ở vị trí nằm gần đĩa phanh phải (721) 
hơn so với điểm tiếp xúc mặt đất (G1) của lốp trái (31a) ở trạng thái sao cho khung thân 
(21) là ở trạng thải dựng thẳng đứng và ở trạng thái sao cho khung thân (21) nghiêng 
sang trái và bộ phận che trái (91) được bố trí giữa bề mặt phải của đĩa phanh trái (711) 
và điểm tiếp xúc mặt đất (G2) của lốp phải (32a) và ở vị trí nằm gần đĩa phanh trái (711) 
hơn so với điểm tiếp xúc mặt đất (G2) của lốp phải (32a) ở trạng thái sao cho khung 
thân (21) là ở trạng thái dựng thẳng đứng và ở trạng thái sao cho khung thân (21) 
nghiêng sang phải. 
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(30) 2013-138488       01.07.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kazuhisa TAKANO (JP), Toshio IIZUKA (JP), Hirotoshi NOGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)    Phương tiện giao thông (1) được đề xuất trong đó đầu trước (100) của phần trước của 
phương tiện giao thông và ít nhất một phần của đèn trước (71) được nằm ở bên trái của 
đầu phải của bánh trước phải (32) và ở bên phải của đầu trái của bánh trước trái (31) ở 
trạng thái mà phương tiện giao thông (1) là ở trạng thái dựng thẳng đứng và được nằm ở 
vị trí phía trên các đầu trên của bánh trước phải (32) và bánh trước trái (31) và phía dưới 
đầu trên của phần ngang dưới (52) theo hướng lên-xuống của khung thân (21) ở vị trí 
nằm ở phía trước của đầu trước của phần ngang dưới (52) khi nhìn vào phương tiện giao 
thông (1) từ một phía của nó.  
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kaoru SASAKI (JP), Yosuke HIRAYAMA (JP), Kazuhisa TAKANO  (JP), Toshio 

IIZUKA (JP), Hirotoshi NOGUCHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)     Phương tiện giao thông được đề xuất có thể hạn chế sự mở rộng về kích cỡ của phương 
tiện giao thông theo phương bề rộng của nó trong khi tránh được sự cản trở của đèn phải 
và đèn trái với cơ cấu liên kết. Phần phía liên kết phải (70RR) của đèn phải (70R) được 
nằm ở bên phải của quỹ đạo mà cơ cấu liên kết (5) đi dọc theo đó khi phần ngang trên 
(51) xoay khi quan sát phương tiện giao thông từ phía trước của đường trục giữa trên 

(C). ít nhất một phần của phần phía liên kết phải (70RR) được nằm ở bên trái của phần 
đầu phải (221R) của tấm che thân (22), và được nằm phía trên đường trục giữa trên (C) 
và được nằm phía dưới phần đầu trên của cơ cấu liên kết (5) mà có được khi phần ngang 
trên (51) xoay cùng chiều kim đồng hồ (R2) tới mức lớn nhất so với khung thân (21) khi 
quan sát phương tiện giao thông từ phía trước của đường trục giữa trên (C). 
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(71) DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD.  (KR) 
125, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul 100-180, Republic of Korea 

(72) LEE, Joon Chae (KR), CHOI, Dong Kyu (KR), MOON, Young Sik (KR), JUNG, 
Seung Kyo (KR), JUNG, Je Heon (KR) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hệ thống và phương pháp xử lý khí bay hơi và tàu bao gồm hệ 
thống xử lý khí bay hơi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý khí bay hơi (BOG - boil off gas) 
dùng cho tàu, trong đó BOG xả ra khỏi thùng chứa được nén, phần lớn BOG được sử 
dụng làm nhiên liệu của động cơ tàu, và phần BOG kia được hóa lỏng bằng năng lượng 
lạnh của BOG mới xả ra khỏi thùng chứa và được đưa trở lại thùng chứa, nhờ đó sử dụng 
một cách hiệu quả BOG. Hệ thống xử lý BOG dùng cho tàu bao gồm: máy nén được cấu 
tạo để nén BOG xả ra khỏi thùng chứa; động cơ khí trung áp được cấu tạo để tiếp nhận ít 
nhất một phần BOG, mà được nén bằng máy nén, dưới dạng nhiên liệu; bộ trao đổi nhiệt 
được cấu tạo để trao đổi nhiệt giữa phần BOG kia, mà không được cấp đến động cơ khí 
trung áp dưới dạng nhiên liệu, và BOG, mà xả ra khỏi thùng chứa và không được nén; và 
bộ giãn được cấu tạo để giải nén phần BOG kia mà được làm lạnh bởi bộ trao đổi nhiệt. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến tàu bao gồm hệ thống xử lý BOG này. 
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AKIHIRO, Sugawara (JP), KAZURO, Shiomi (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất tylosin, dược phẩm và chế phẩm thú y chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phân tử vòng lớn, cụ thể là hợp chất tylosin mới có công 

thức (IIa),  
 

 
 
dược phẩm hoặc chế phẩm thú y chứa hợp chất này. Các hợp chất, dược phẩm và chế 
phẩm thú y này là hữu hiệu để điều trị và/hoặc phòng ngừa sự nhiễm khuẩn ở động vật.  
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Woo-Yong (KR), YI, Kyung-Heum (KR), KO, Myung-Woo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

hiện thị hình ảnh nhỏ của ảnh toàn cảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính để hiển thị 

hình ảnh nhỏ của ảnh toàn cảnh. Thiết bị này bao gồm camera được tạo cấu hình để 
chụp ảnh ở chế độ chụp ảnh toàn cảnh, bộ điều khiển được tạo cấu hình để điều khiển 
sao cho hình ảnh nhỏ được tạo ra bằng cách thu nhỏ kích thước của ảnh toàn cảnh được 
chụp bằng môđun camera theo hệ số thứ nhất định trước, và bộ phận hiển thị được tạo 
cấu hình để hiển thị hình ảnh nhỏ trên màn hình. Bộ điều khiển điều khiển sao cho hình 
ảnh nhỏ được cập nhật bằng cách tiếp tục thu nhỏ kích thước của hình ảnh nhỏ theo hệ 
số thứ hai để vừa với vùng màn hình có thể hiển thị của bộ phận hiển thị nếu chiều rộng 
của hình ảnh nhỏ vượt quá vùng màn hình có thể hiển thị do góc chụp của ảnh toàn cảnh 
được chụp bằng môđun camera tăng lên, và điều khiển sao cho hình ảnh nhỏ cập nhật 
được hiển thị trên màn hình. 
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(72) NISHIMURA, Masuhiro (JP), WADA, Tamaki (JP), SHIRAKAWA, Chikage (JP), 

DOI, Masako  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dung dịch sinh lý chứa nước để cấy ghép tế bào và phương 

pháp bảo quản tế bào của động vật có vú trong dung dịch 
sinh lý này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch sinh lý chứa nước để cấy ghép tế bào chứa 2,0 đến 6,0% 
(trọng lượng/thể tích) trehaloza hoặc dẫn xuất của nó và 4,0 đến 7,0% (trọng lượng/thể 
tích) dextran hoặc dẫn xuất của nó. Tác dụng của trehaloza và dextran trong dung dịch 
sinh lý này là ngăn ngừa giảm tỷ lệ sống của tế bào khi tế bào của động vật có vú được 
bảo quản trong khoảng thời gian dài (ít nhất 14 ngày). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp bảo quản tế bào của động vật có vú trong dung dịch sinh lý này. 
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(22) 11.06.2014 (43) 25.04.2016 
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56 Gindurra Road, Somersby, NSW 2250, Australia 
(72) DOWNIE, Robert (AU), HUMPHREYS, Leonard, James (AU), MASCHMEYER, 

Thomas (DE), ROWLANDS, William (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm sinh học từ nguyên liệu hữu cơ 

và phương pháp ức chế sự đóng cặn trong bình phản ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm sinh học từ nguyên liệu hữu cơ. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp ức chế sự đóng cặn trong bình phản ứng 
trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu chất hữu cơ thành sản phẩm sinh học.  
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(72) SEHGAL, Alfica (IN), CHARISSE, Klaus (DE), BETTENCOURT, Brian (US), 
MAIER, Martin  (US), RAJEEV, Kallanthottathil G. (US), HINKLE, Gregory (US), 
MANOHARAN, Muthiah  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tác nhân ARNi sợi đôi để ức chế sự biểu hiện của SerpinaL và 

chế phẩm chứa tác nhân này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân ARNi sợi đôi để ức chế sự biểu hiện của Serpinal và chế 

phẩm chứa tác nhân này. Tác nhân ARNi theo giải pháp hữu ích hướng tới gen Serpinal 
để ức chế sự biểu hiện của Serpinal. Chế phẩm theo sáng chế được dùng để điều trị bệnh 
liên quan đến Serpinal, ví dụ, rối loạn chuyển hóa của gan. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2015 
(71) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th, 434, World cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul 121-835, Republic of Korea 
(72) KIM, Hwan Chul (KR), KANG, Su Ryeon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiệu chỉnh hình ảnh bằng cách tạo ra 

các điểm đặc trưng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp hiệu chỉnh hình ảnh bằng cách tạo ra các điểm đặc trưng, 

và phương pháp này bao gồm các bước: (a) ánh xạ nhiều điểm đặc trưng (110) trên hình 
ảnh; (b) ánh xạ điểm đặc trưng bổ sung (120) trên hình ảnh; và (c) thay đổi sự sắp xếp 
của các điểm đặc trưng theo sự ánh xạ các điểm đặc trưng bổ sung, trong đó nhiều điểm 
đặc trưng (110) có thể được thiết lập làm điểm đặc trưng của vị trí bắt buộc (112, 122) 
hoặc đặc điểm của vị trí không bắt buộc (114, 124), tương ứng, và chỉ các điểm đặc 
trưng của vị trí không bắt buộc được di chuyển ở bước (c). 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất đồng thời amoniac, ure và metanol 

  (57)     Quy trình sản xuất đồng thời amoniac, ure và metanol từ khí tự nhiên bao gồm các 
bước: (a) tạo ra khí tổng hợp bằng cách cung cấp đồng thời khí tự nhiên vào thiết bị 
reforming tự nhiệt (ATR) và vào thiết bị reforming hơi nước metan (SMR), hai thiết bị 
reforming hoạt động song song, (b) cung cấp không khí vào bộ tách không khí (ASU), 
trong đó không khí được chia thành oxy, mà được cung cấp vào ATR, và nitơ, (c) trải 
qua việc chuyển khí tổng hợp từ SMR thành khí nước, (d) loại bỏ cacbon dioxit từ khí 
tổng hợp từ bước (c) và dẫn nó vào quá trình tổng hợp ure trong bộ phận tổng hợp ure, 
(e) kết hợp khí giàu hydro từ bước (d) với nitơ từ bước (b), loại bỏ chất độc xúc tác từ 
các khí và dẫn hỗn hợp khí vào quá trình tổng hợp amoniac trong bộ phận tổng hợp 
amoniac, (f) tùy ý loại bỏ phần cacbon dioxit khỏi khí tổng hợp từ ATR trong bước (a) 
và dẫn nó vào quá trình tổng hợp ure trong bộ phận tổng hợp ure và (g) dẫn khí tổng hợp 
từ bước (f) vào bộ phận tổng hợp metanol, trong đó khí tổng hợp từ bước (a) có thể được 
dẫn từ đầu ra ATR vào dòng đi lên đầu ra SMR từ giai đoạn chuyển hoặc con đường 
khác. 
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Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
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MENGEL, Anne (DE), ROHN, Ulrike (DE), TER LAAK, Antonius (NL) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm để tránh thai khi cần và kit chứa ít nhất một viên 

nén chứa dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm để tránh thai khi cần mà không dùng hocmon. Dược phẩm 

này chứa 2H-indazol là chất đối kháng thụ thể EP2 (Prostaglandin E2 receptor) kết hợp 
với chất ức chế xyclooxygenaza (cyclooxygenase - COX). Sáng chế còn mô tả phương 
pháp không nhằm mục đích chữa bệnh để tránh thai khi cần mà không dùng hocmon. 

trong đó dược phẩm chứa chất đối kháng thụ thể EP2 kết hợp với chất ức chế cox được 
sử dụng khi cần trước khi dự định có quan hệ tình dục. 
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(72) HANAOKA, Shou (JP), NAKATSU, Satoshi (JP), SAKAMOTO, Katsumasa (JP), 

IIDA, Saori (JP), NAKASHIMA, Hiroshi (JP), OISHI, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thân vỏ cách nhiệt và tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh, bao gồm: thân vỏ được tạo ra bởi vỏ ngoài (710) và vỏ 
trong (750), thân vỏ gồm có: thành sau (730); và các thành bên (790); khoang lưu giữ 
được tạo ra bằng cách chia phần bên trong của thân vỏ bằng vách ngăn có phần hở được 
tạo ra ở phía trước của thân vỏ; hộp kéo ra trong khoang lưu giữ và được kéo ra nhờ 
trung gian là các thanh ray được bố trí tương ứng ở các thành bên của khoang lưu giữ; 
vật liệu cách nhiệt chân không (400) được tạo ra bằng các vật liệu lõi dạng sợi là sợi vô 
cơ hoặc sợi hữu cơ, và được bố trí giữa phần vỏ trong và phần vỏ ngoài tương ứng với 
mỗi một trong số các thành bên, trên đó các thanh ray (810) được bố trí; và vật liệu cách 
nhiệt được nạp giữa vỏ trong và vật liệu cách nhiệt chân không ở vị trí đối mặt với mỗi 
một trong số các thanh ray, độ dày của vật liệu cách nhiệt được đặt là nhỏ hơn 10mm ở 
vị trí đối mặt với mỗi một trong số các thanh ray, và mật độ của vật liệu cách nhiệt được 
nạp giữa vỏ trong và vật liệu cách nhiệt chân không được đặt là 60kg/m3. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến thân vỏ cách nhiệt. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị lượng tử hóa vectơ đường bao tần số 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị lượng tử hoá vectơ đường bao tần số, trong đó 
phương pháp này bao gồm các bước: chia N đường bao tần số trong một khung thành 
N1 vectơ, trong đó mỗi vectơ trong số N1 vectơ này đều bao gồm M đường bao tần số; 
lượng tử hoá vectơ thứ nhất trong số N1 vectơ này nhờ sử dụng bảng mã thứ nhất, để thu 
được từ mã tương ứng với vectơ thứ nhất đã được lượng tử hoá, trong đó bảng mã thứ 
nhất được chia thành 2B1 phần; xác định, theo từ mã tương ứng với vectơ thứ nhất đã 
được lượng tử hoá, rằng vectơ thứ nhất đã được lượng tử hoá là được liên kết với phần 
thứ i trong số 2B1 phần của bảng mã thứ nhất; xác định bảng mã thứ hai theo bảng mã 
của phần thứ i; và lượng tử hoá vectơ thứ hai trong số N1 vectơ dựa trên bảng mã thứ 
hai. Theo sáng chế, các đường bao tần số được chia thành các vectơ có ít chiều hơn, nên 
hoạt động lượng tử hoá vectơ có thể được thực hiện trên các vectơ đường bao tần số nhờ 
sử dụng bảng mã có lượng bit nhỏ hơn. Do đó, mức độ phức tạp của hoạt động lượng tử 
hoá vectơ có thể được giảm, và hiệu quả của hoạt động lượng tử hoá vectơ cũng có thể 
được bảo đảm. 
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(72) WANG, Zhe (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa tín hiệu, phương pháp và thiết 

bị xử lý tín hiệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá tín hiệu. Phương pháp này bao gồm 

các bước: trong trường hợp mà cách thức mã hoá của khung đằng trước khung vào hiện 
tại là cách mã hoá liên tục, thì dự đoán âm nhiễu dễ chịu vốn được tạo ra bởi bộ giải mã 
theo khung vào hiện tại trong trường hợp mà khung vào hiện tại được mã hoá thành 
khung SID (Silence Descriptor - khung mô tả im lặng), và xác định tín hiệu im lặng thực 
tế (210), trong đó khung vào hiện tại là khung im lặng; xác định độ sai lệch giữa âm 
nhiễu dễ chịu và tín hiệu im lặng thực tế (220); xác định cách thức mã hoá của khung 
vào hiện tại theo độ sai lệch này, trong đó cách thức mã hoá của khung vào hiện tại bao 
gồm cách thức mã hoá khung tàn dư hoặc cách thức mã hoá khung SID (230); và mã 
hoá khung vào hiện tại theo cách thức mã hoá của khung vào hiện tại (240). Theo độ sai 
lệch giữa âm nhiễu dễ chịu và tín hiệu im lặng thực tế, thì cách thức mã hoá của khung 
vào hiện tại sẽ được xác định là cách thức mã hoá khung tàn dư hoặc cách thức mã hoá 
khung SID, điều này có thể cho phép tiết kiệm băng thông truyền thông. 
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(11) 46639 
(21) 1-2015-04902 (51) 7 A23N  17/00 

(22) 22.12.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2015 
(75) Đinh Văn Sơn  (VN) 

Số 34C, ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy nén cám viên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nén cám viên bao gồm: khung máy (1); bảng điều khiển (2) để 
điều khiển hoạt động của máy; bộ phận nén cám viên (A) để nén bột cám thành các viên 
cám; bộ phận đánh tơi (B) để đánh tơi và sấy sơ bộ các viên cám; bộ phận sấy thành 
phẩm (C); máng thứ nhất (17) đưa viên cám từ bộ phận đánh tơi (B); và máng thứ hai 
(25) chuyển viên cám từ bộ phận đánh tơi (B) sang bộ phận sấy thành phẩm (C).  
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(11) 46640 
(21) 1-2015-04903 (51) 7 F16H  1/14,  55/20 

(22) 22.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/004562     22.05.2014 (87) WO2014/196751 A1 11.12.2014 
(30) 10-2013-0063222          03.06.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2015 
(75) SONG, KIL BONG  (KR) 

B1-130, SK twin tower, 119, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul 153-773, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu bánh răng nối nghiêng kép 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu kết nối bánh răng chéo kép để ghép nối các trục quay truyền 
động lực. Trong trường hợp của cơ cấu kết nối bánh răng thông thường, trục quay để 
truyền động lực luôn tiếp nhận mômen xoắn nghiêng mà có thể gây ra sự mòn ổ đỡ và 
tổn thất động lực. Cơ cấu của sáng chế sẽ truyền động lực từ một trục quay đến trục 
quay khác mà không có mômen xoắn nghiêng. Một bánh răng dạng đĩa rỗng (11) có 
nhiều răng (12) trên các bề mặt đối xứng, và một cặp bánh răng lồng vào (21) dạng 
bánh răng côn được kết nối đối xứng với lỗ tại tâm (14) của bánh răng dạng đĩa rỗng 
(11). Bánh răng dạng đĩa rỗng (11), tức là, bánh răng tròn kép đảm bảo một không gian 
cho các bánh răng lồng vào (21) với khung quay (15) và quay nhờ các răng (12) tương 
ứng với các răng (22) của các bánh răng lồng vào (21) trên các bề mặt đối xứng. Các 
bánh răng lồng vào (21) được lồng vào lỗ (14) của bánh răng tròn kép được chia thành 
các bánh răng kết nối bên trong và bên ngoài trong khi được ăn khớp với bánh răng tròn 
kép. Cơ cấu theo sáng chế cho phép mômen xoắn của một trục quay được truyền đến 
trục quay còn lại mà không sinh ra ma sát lớn, nhờ đó giảm thiểu sự mòn cơ khí và 
không có tổn thất động lực. 
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(11) 46641 
(21) 1-2015-04905 (51) 7 H04W  28/24, H04L  1/00 

(22) 26.09.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2013/084346     26.09.2013 (87) WO2014/194589 11.12.2014 
(30) PCT/CN2013/077023        08.06.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XIA, Liang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị thông báo chỉ báo chất lượng kênh và 

sơ đồ mã hóa và điều biến 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực truyền thông, cụ thể là sáng chế đề cập đến phương 

pháp và thiết bị thông báo CQI (channel quality indicator-chỉ báo chất lượng kênh) và 
MCS (modulation and coding scheme-sơ đồ mã hóa và điều biến), vốn có thể lựa chọn 
sơ đồ điều biến cao hơn 64QAM (quadrature amplitude modulation - điều biến biên độ 
cầu phương), nhờ đó cải thiện hiệu năng của hệ thống truyền thông. Phương pháp này 
gồm các bước: nhận biết, bởi thiết bị đầu cuối, chỉ mục CQI thứ nhất theo bảng CQI thứ 
nhất; gửi chỉ mục CQI thứ nhất đến trạm cơ sở; tiếp nhận, bởi trạm sở, chỉ mục CQI thứ 
nhất được gửi bởi thiết bị đầu cuối UE (user equipment - thiết bị người dùng); xác định 
chỉ mục MCS thứ nhất theo bảng CQI thứ nhất, bảng MCS thứ nhất, và chỉ mục CQI thứ 
nhất được tiếp nhận; gửi chỉ mục MCS thứ nhất được xác định đến UE; tiếp nhận, bởi 
thiết bị đầu cuối, chỉ mục MCS thứ nhất được gửi bởi trạm cơ sở; và xác định thứ tự điều 
biến và kích thước khối mã theo bảng MCS thứ nhất và chỉ mục MCS thứ nhất được tiếp 
nhận; trong đó bảng CQI thứ nhất gồm các mục trong đó các sơ đồ điều biến cao hơn 
64QAM, và bảng MCS thứ nhất gồm các mục trong đó các sơ đồ điều biến cao hơn 
64QAM. 
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(11) 46642 
(21) 1-2015-04909 (51) 7 G10L  19/00 

(22) 23.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/060731     23.05.2014 (87) WO2014/187988 A2 27.11.2014 
(30) 61/827,264          24.05.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2016 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam, Netherlands 
(72) SAMUELSSON, Leif Jonas (SE), PURNHAGEN, Heiko (SE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và bộ mã hóa để mã hóa vectơ các tham số, 

phương pháp và bộ giải mã để giải mã vectơ các ký hiệu được 
mã hóa entropy và vật ghi đọc được bằng máy tính bao gồm 
các lệnh để thực hiện các phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã vectơ các tham số 
trong hệ thống lập giải mã âm thanh. Sáng chế còn đề xuất phương pháp và thiết bị tái 
tạo đối tượng âm thanh trong hệ thống giải mã âm thanh. Theo sáng chế, phương pháp 
vi sai môđun để lập giải mã và mã hóa vectơ đại lượng không tuần hoàn có thể cải thiện 
hiệu suất lập giải mã và đề xuất các bộ mã hóa và giải mã với ít yêu cầu về bộ nhớ hơn. 
Ngoài ra, phương pháp mã hóa và giải mã có hiệu quả ma trận rời rạc cũng được đề 
xuất. Thêm vào đó, sáng chế cũng đề cập đến vật ghi đọc được bằng máy tính bao gồm 
các lệnh để thực hiện các phương pháp này. 
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(11) 46643 
(21) 1-2015-04913 (51) 7 A61F  13/15,  13/494,  13/496 

(22) 22.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/063580      22.05.2014 (87) WO2014/203679 A1 24.12.2014 
(30) 2013-138429         01.07.2013      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) YOSHIOKA, Toshiyasu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót kiểu mặc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót kiểu mặc mà không tạo ra cảm giác quá chật khi mặc. Tã lót 
kiểu mặc bao gồm đai phía trước (18) và đai phía sau (19) kéo dài theo hướng ngang cơ 
thể, mảnh đũng (13), và các phần co giãn ở phần thắt lưng (30) được kéo dài theo hướng 
thắt lưng được gắn bởi các đai phía trước và đai phía sau ở trạng thái kéo căng. Tã lót 
này bao gồm cặp gấu ngăn (40) được kéo dài song song với các phần mép bên (13c, 
13d) của mảnh đũng, và các gấu ngăn được gắn với mảnh đũng tại các phần mép cố 
định (40e) được kéo dài dọc theo các phần mép bên của mảnh đũng và ở phần gắn phía 
trước (48a) và phần gắn phía sau (48b) được bố trí tại các phần đầu bên theo hướng đi 
lên và hướng di xuống. Các gấu ngăn bao gồm phần mép tự do (40d) được kéo dài giữa 
phần gắn phía trước và phần gắn phía sau và chi tiết đàn hồi gấu (42) được kẹp chặt với 
phần mép tự do ở trạng thái kéo căng và được kéo dài giữa phần gắn phía trước và phần 
gắn phía sau. Phần gắn phía trước và phần gắn phía sau giao với chi tiết đàn hồi thấp 
nhất (30b), bên ngoài các chi tiết đàn hồi ở vùng thắt lưng và được kéo dài theo hướng 
đi lên và đi xuống. 
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(11) 46644 
(21) 1-2015-04914 (51) 7 C21C  7/00,  7/04, G01N  21/67 

(22) 04.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/064812     04.06.2014 (87) WO2015/005023 A1 15.01.2015 
(30) 2013-144370         10.07.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FURUMAI, Kohei (JP), ARAMAKI, Norichika  (JP), MIKI, Yuji  (JP), MURAI, 

Takeshi  (JP), INOUE, Toru  (JP), USUI, Yukio  (JP), ISHIDA, Tomoharu  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu thép, đặc trưng ở chỗ, điều chỉnh 
lượng Ca được bổ sung vào thép nóng chảy với lượng nằm trong khoảng thỏa mãn biểu 
thức xác định. Sau khi tinh luyện thứ cấp, lượng Al2O3 trong thép nóng chảy có thể được 
phân tích, và sau đó CaSi có thể được bổ sung vào thép nóng chảy trong gàu. Lượng 
Al2O3 trong thép nóng chảy có thể được phân tích nhờ sử dụng phổ phát xạ nguyên tử 
phóng tia lửa điện. Tỷ lệ của cường độ phát xạ nhẹ của nhôm với cường độ phát xạ nhẹ 
của sắt được xác định cho mỗi xung phóng điện. Phần nhôm oxit được tính bằng cách sử 

dụng biểu thức xác định. Tỷ lệ cường độ phát xạ nhẹ ở vị trí nhất định  30% tổng số 

xung phóng điện được sử dụng dưới dạng tỷ lệ cường độ nhôm tương ứng. Sau đó, tỷ lệ 

cường độ nhôm oxit (= phần nhôm oxit  tỷ lệ cường độ nhôm tương ứng) được tính 

bằng cách sử dụng tích của phần nhôm oxit với tỷ lệ cường độ nhôm tương ứng, và 
lượng nhôm oxit (trong thép) có thể được tính bằng cách sử dụng biểu thức tương quan 
giữa tỷ lệ cường độ nhôm oxit và lượng nhôm oxit (trong thép) được xác định bằng cách 
phân tích hóa học. 
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(11) 46645 
(21) 1-2015-04916 (51) 7 C23C  28/00 

(22) 23.12.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(71) Công ty TNHH Việt Nhất 3  (VN) 

Thửa đất 469, đường ĐT 747B, tổ 6, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Kỷ Minh Du (VN), Ngô Thị Mỹ Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Hỗn hợp lỏng đậm đặc dùng để tạo ra lớp phủ chứa crom (III) 

và phương pháp tạo ra lớp phủ chứa crom 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp lỏng đậm đặc dùng để tạo ra lớp phủ chứa crom (III) trên 

bề mặt lớp mạ kẽm axit, mạ kẽm zincat, lớp mạ kẽm nhúng nóng hoặc lớp mạ hợp kim 
kẽm, hỗn hợp này chứa: 
(i) các ion crom (III) có nồng độ nằm trong khoảng từ 8 đến 12 mol/l; 
(ii) tác nhân tạo phức với các ion crom (III) có nồng độ nằm trong khoảng từ 0,8 đến 1,2 
mol/l, trong đó các ion crom (III) có mặt ở dạng phức tan trong nước với ít nhất một loại 
axit carboxylic đa hóa trị hoặc muối của chúng; 
(iii) tác nhân ổn định hỗn hợp lỏng đậm đặc có nồng độ nằm trong khoảng từ 2,5 đến 
3,5 mol/l; 
(iv) các anion vô cơ dạng nitrat, clorua và sulfat có tổng nồng độ nằm trong khoảng từ 
10 đến 13 mol/l; 
(v) ít nhất một ion kim loại chuyển tiếp được chọn từ nhóm bao gồm niken, coban và 
mangan có tổng nồng độ nằm trong khoảng từ 0,05 đến 0,15 mol/l; 
(vi) axit boric có nồng độ nằm trong khoảng từ 0,05 đến 0,15 mol/l; 
(vii) một hoặc nhiều hợp chất silicat có hàm lượng tính theo silic nằm trong khoảng từ 
2,5 đến 4 g/l; và 
(viii) nước. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra lớp phủ chứa crom (III). 
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(11) 46646 
(21) 1-2015-04922 (51) 7 G10L  19/038,  19/008 

(22) 29.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/040048    29.05.2014 (87) WO2014/194110 A1 04.12.2014 
(30) 61/828,445         29.05.2013      US 

61/828,615         29.05.2013      US 
61/829,174         30.05.2013      US 
61/829,155         30.05.2013      US 
61/829,182         30.05.2013      US 
61/829,846         31.05.2013      US 
61/829,791         31.05.2013      US 
61/886,617         03.10.2013      US 
61/886,605         03.10.2013       US 
61/899,041         01.11.2013      US 
61/899,034         01.11.2013      US 
61/925,074         08.01.2014      US 
61/925,112         08.01.2014      US 
61/925,126         08.01.2014      US 
61/925,158         08.01.2014      US 
61/933,706         30.01.2014      US 
61/933,721         30.01.2014      US 
62/003,515         27.05.2014      US 
14/289,522         28.05.2014      US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) SEN, Dipanjan (AU), RYU, Sang-Uk (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị nén dữ liệu âm thanh, vật ghi lưu trữ 

bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật nén các thông tin biểu diễn được phân tích của trường 

âm thanh, cụ thể là đề cập đến các phương pháp và thiết bị nén dữ liệu âm thanh. Thiết 
bị nén dữ liệu âm thanh bao gồm một hoặc nhiều bộ xử lý có thể được tạo cấu hình để 
thực hiện các kỹ thuật nêu trên. Một hoặc nhiều bộ xử lý có thể được tạo cấu hình để thu 
được dòng bit bao gồm phiên bản nén của thành phần không gian của trường âm thanh, 
thành phần không gian được tạo ra bằng cách thực hiện phép phân tích dựa trên vectơ 
đối với các hệ số của hàm điều hòa cầu phương. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp nén dữ liệu âm thanh và vật ghi lưu trữ bất biến đọc được bằng máy tính. 
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(11) 46647 
(21) 1-2015-04940 (51) 7 C07K  7/08, C12N  15/13,  15/63, 

A61K  47/42 
(22) 29.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/004799      29.05.2014 (87) WO2014/193173 04.12.2014 
(30) 10-2013-0063029           31.05.2013      KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea 
(72) JUNG, Sung Youb (KR), HUH, Yong Ho (KR), PARK, Sung Hee (KR), LEE, Jong 

Soo (KR), CHOI, In Young (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mảnh IgG4 Fc chứa vùng bản lề cải biến và thể tiếp hợp dược 

chất của mảnh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mảnh IgG4 Fc cải biến hữu ích làm chất mang dược chất và thể tiếp 

hợp dược chất của mảnh này. Khi mảnh IgG4 Fc cải biến theo sáng chế được kết hợp 
với dược chất tuỳ ý thì thể tiếp hợp được chất thu được có thể làm giảm đến mức tối 
thiểu chức năng hiệu ứng của IgG4 Fc và sự trao đổi chuỗi với IgG in vivo đồng thời 
duy trì hoạt tính in vivo và cải thiện thời gian lưu in vivo của thể tiếp hợp dược chất này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
183 

(11) 46648 
(21) 1-2015-04948 (51) 7 C07K  14/11, A61K  39/145,  48/00, 

C12N  15/62,  15/63,  15/79 
(22) 27.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/060997     27.05.2014 (87) WO2014/191435 04.12.2014 
(30) 13169830.0          30.05.2013      EP 
(71) CRUCELL HOLLAND B.V.  (NL) 

Archimedesweg 4, NL-2333 CN Leiden, The Netherlands 
(72) MEIJBERG, Jan Wilem (NL), IMPAGLIAZZO, Antonietta (IT), RADOSEVIC, 

Katarina (NL), WADIA, Jehangir (CA), WILLIAMSON, Robert Anthony (GB), 
WAGNER, Michelle (US), DING, Zhaoqing (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Polypeptit vùng gốc ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm và 
chế phẩm chứa polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các polypeptit vùng gốc ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm chứa 
(a) vùng HA1 của ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm bao gồm đoạn gốc đầu N của 
HA1, gồm các axit amin từ vị trí 1 đến vị trí x, tốt hơn là từ vị trí p đến vị trí x, của vùng 
HA1, được liên kết cộng hóa trị bằng trình tự liên kết chứa từ 0 đến 50 gốc axit amin với 
đoạn gốc đầu C của HA1, gồm axit amin từ vị trí y đến axit amin đầu C, kể cả axit amin 
cuối cùng, của vùng HA1 và (b) vùng HA2 của ngưng kết tố hồng cầu của virut cúm, 
trong đó polypeptit vùng gốc của ngưng kết tố hồng cầu này kháng lại sự phân cắt bằng 
proteaza tại chỗ nối giữa HA1 và HA2, và trong đó một hoặc nhiều amin của các axit 
amin ở các vị trí 337, 340, 352, 353, 402, 406, 409, 413 và/hoặc 416 đã được gây đột 
biến so với vị trí tương ứng trong HA của virut cúm kiểu dại. 
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(11) 46649 
(21) 1-2015-04953 (51) 7 C07K  5/12, C07D  241/08, C07K  

5/06, A23F  3/16, A23L  1/305 
(22) 10.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/065388          10.06.2014 (87) WO2014/200000 18.12.2014 
(30) 2013-122259          10.06.2013      JP 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
(72) YAMAMOTO, Kenji (JP), BEPPU, Yoshinori  (JP), NAKAHARA, Koichi (JP), 

SUZUKI, Tomonori (JP), SHIMA, Soichiro (JP), MURAKAMI, Yuka (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất chiết từ thực vật chứa diketopiperazin và phương pháp 

sản xuất chất chiết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chiết từ thực vật có nồng độ diketopiperazin cao thích hợp để 

trộn với thực phẩm hoặc đồ uống. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất chất chiết này, trong đó bước xử lý peptit thực vật ở nhiệt độ cao và áp suất cao cho 
phép tạo ra chất chiết từ thực vật có nồng độ diketopiperazin cao bao gồm xycloleuxyl 
phenylalanin và xycloleuxyl leuxin. Diketopiperazin có mùi vị hấp dẫn thu được từ sản 
phẩm tự nhiên có nguồn gốc thực vật và có thể sản xuất thực phẩm hoặc đồ uống có 
chức năng của diketopiperazin bằng cách trộn trực tiếp chúng vào thực phẩm hoặc đồ 
uống. 
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(11) 46650 
(21) 1-2015-04955 (51) 7 H04L  1/00 

(22) 23.01.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/071296      23.01.2014 (87) WO2014/194681 11.12.2014 
(30) PCT/CN2013/077023        08.06.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XIA, Liang  (CN), XlA, Yuan  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị thông báo chỉ thị chất lượng kênh và 

phương thức điều chế và mã hóa 
  (57)     Sáng chế, vốn liên quan đến lĩnh vực truyền thông, đề cập đến phương pháp và thiết bị 

thông báo chỉ thị chất lượng kênh và phương thức điều chế và mã hoá, để có thể chọn 
phương thức điều chế cao hơn 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation - điều chế 
biên độ vuông góc), nhờ đó cải thiện hiệu suất của hệ thống truyền thông. Phương pháp 
này bao gồm các bước: nhận biết, bởi thiết bị đầu cuối, chỉ số CQI (Channel Quality 
Indicator - chỉ thị chất lượng kênh) thứ nhất theo bảng CQI thứ nhất, và gửi chỉ số CQI 
thứ nhất này đến trạm gốc; nhận, bởi trạm gốc, chỉ số CQI thứ nhất được gửi bởi thiết bị 
đầu cuối UE (User Equipment - thiết bị người dùng), xác định chỉ số MCS (Modulation 
and Coding Scheme - phương thức điều chế và mã hoá) thứ nhất theo bảng CQI thứ 
nhất, bảng MCS thứ nhất, và chỉ số CQI thứ nhất nhận được, và gửi chỉ số MCS thứ nhất 
xác định được đến UE; và nhận, bởi thiết bị đầu cuối, chỉ số MCS thứ nhất được gửi bởi 
trạm gốc, và xác định bậc điều chế và kích thước khối mã theo bảng MCS thứ nhất và 
chỉ số MCS thứ nhất nhận được, trong đó bảng CQI thứ nhất bao gồm mục nhập mà 
trong đó phương thức điều chế là cao hơn 64QAM, và bảng MCS thứ nhất bao gồm mục 
nhập mà trong đó phương thức điều chế là cao hơn 64QAM. 
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(11) 46651 
(21) 1-2015-04981 (51) 7 B65D  75/36 

(22) 02.07.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2013/049094     02.07.2013 (87) WO2015/002638 08.01.2015 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) MOSKOVICH Robert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói dụng cụ chăm sóc miệng và bộ chi tiết dùng cho bao 

gói dụng cụ chăm sóc miệng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao gói dụng cụ chăm sóc miệng, bao gồm: tấm trước, ít nhất một 

phần tấm trước là trong suốt; tấm sau được gắn với tấm trước có khoang để tiếp nhận 
dụng cụ chăm sóc miệng đặt giữa tấm sau và tấm trước; và phần kính phóng đại đối diện 
khoang và có thể nhìn thấy qua phần tấm trước; phần kính phóng đại được tiếp xúc với 
tấm sau, tấm trước, hoặc cả tấm sau lẫn tấm trước. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
bộ chi tiết dùng cho bao gói dụng cụ chăm sóc miệng. 
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(11) 46652 
(21) 1-2015-04988 (51) 7 C07F  7/18, C09J  5/00, H05K  1/03 

(22) 30.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/067469     30.06.2014 (87) WO2015/002158 A1 08.01.2015 
(30) 2013-138541         02.07.2013     JP 

2013-175314         27.08.2013     JP 
2013-206978         02.10.2013     JP 
2013-266400         25.12.2013     JP 

(71) SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION  (JP) 
8-537-1, Doki-cho Higashi, Marugame-shi, Kagawa 763-8504 Japan 

(72) MIURA Shozo (JP), MURAI Takayuki (JP), OKUMURA Naoto (JP), TANIOKA 
Miya (JP), KATSUMURA Masato (JP), YAMAJI Noriaki (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất azol silan, dung dịch xử lý bề mặt chứa hợp chất này 

và phương pháp xử lý bề mặt sử dụng hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất azol silan, phương pháp tổng hợp hợp chất này, chất ghép 

silan, dung dịch xử lý bề mặt chứa hợp chất này, phương pháp xử lý bề mặt sử dụng hợp 
chất này và phương pháp gắn kết hai vật liệu khác nhau về tính chất vật liệu. Hợp chất 
azol silan theo sáng chế là hợp chất có công thức hóa học (I-1) hoặc (II-1) cụ thể. 
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(11) 46653 
(21) 1-2015-04989 (51) 7 C12N  11/08, C12C  5/00, C12H  

1/00, C12N  9/62 
(22) 02.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/061305     02.06.2014 (87) WO2014/191571 04.12.2014 
(30) 13170062.7          31.05.2013      EP 
(71) DSM IP ASSETS B. V.  (NL) 

Het Overloon 1, NL- 6411 TE Heerlen, The Netherlands 
(72) HISENI, Aida (NL), GALAEV, Igor (NL), EDENS, Luppo (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Endoproteaza đặc hiệu prolin được cố định trên chất mang, 

phương pháp sản xuất endoproteaza này và phương pháp sản 
xuất bia bằng cách sử dụng endoproteaza này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến endoproteaza đặc hiệu prolin được cố định, trong đó endoproteaza 
đặc hiệu prolin này được cố định trên chất mang bao gồm metacrylat được tạo nhóm 
chức bằng amino dimetylen, và trong đó chất mang này có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 

100 đến 400m, và phương pháp sản xuất endoproteaza này. Ngoài ra, sáng chế còn đề 

cập đến phương pháp sản xuất bia bao gồm các bước chuẩn bị hỗn hợp ngâm ủ, lên men 
bia, và làm ổn định bia, trong đó bia được ủ với endoproteaza đặc hiệu prolin được cố 
định. 
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(11) 46654 
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(86) PCT/JP2014/066890         25.06.2014 (87) WO2014/208621 31.12.2014 
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(72) AKASHI, Akira (JP), TAKEZAKI, Jun  (JP), TAKAHASHI, Madoka  (JP), 

TERASAWA, Kiyoshi (JP), WATANABE, Makoto (JP), DEMURA, Mikihide  (JP), 
KAWACHI, Masanobu  (JP), SATO, Natsuki (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp nuôi vi tảo và phương pháp xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp nuôi vi tảo bao gồm: thực hiện nuôi dị dưỡng dưới điều 
kiện bóng tối hoặc nuôi quang dị dưỡng vi tảo với sự có mặt của nguồn cacbon hữu cơ 
trong chất lỏng chứa ít nhất một chất lỏng dư sau khi etanol bị loại bỏ từ chất lỏng lên 
men mà thu được bằng cách lên men rượu từ sinh khối trong quy trình sản xuất etanol 
sinh học. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp xử lý nước thải để loại bỏ chất 
hữu cơ trong nước thải, phương pháp này bao gồm: cho vi tảo tiêu thụ chất hữu cơ trong 
chất lỏng dư chưng cất bằng phương pháp nuôi dị dưỡng dưới điều kiện bóng tối hoặc 
nuôi quang dị dưỡng vi tảo với sự có mặt của nguồn cacbon hữu cơ trong chất lỏng chứa 
chất lỏng dư chưng cất được tạo ra trong quy trình sản xuất etanol sinh học.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2015 
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128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Kijun  (KR), PARK, Jonghyun (KR), LEE, Hyunho  (KR), KIM, Hyungtae (KR)
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp loại bỏ sự can nhiễu và thiết bị người dùng có 

khả năng loại bỏ sự can nhiễu trong hệ thống truyền thông 
không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp loại bỏ sự can nhiễu đối với thiết bị người dùng (UE-user 
equipment) có khả năng loại bỏ sự can nhiễu trong hệ thống truyền thông không dây, 
phương pháp này bao gồm các bước: nhận thông tin về tín hiệu tham chiếu được truyền 
từ ô can nhiễu có khả năng gây ra sự can nhiễu liên ô; và cố gắng phát hiện tín hiệu 
tham chiếu nhờ sử dụng thông tin được nhận về tín hiệu tham chiếu, trong đó thông tin 
về tín hiệu tham chiếu được nhận khi ô can nhiễu và ô dịch vụ của UE có cùng độ dài 
tiền tố vòng (CP-cyclic prefix) và được đồng bộ hóa với nhau. 
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(22) 15.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/GB2014/000185     15.05.2014 (87) WO2014/184510 20.11.2014 
(30) 1308731.7          15.05.2013      GB 
(75) JOYNSON, GRAEME  (GB) 
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(54) Thiết bị dịch chuyển chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị dịch chuyển chất lưu phù hợp dùng để sấy các bề mặt liền kề 
như sàn nhà, tường hoặc trần nhà hoặc các đồ vật khác như đồ gỗ, trong đó thiết bị này 
bao gồm đầu vào để tiếp nhận chất lưu tăng áp, và ít nhất một đường thoát để điều khiển 
chất lưu này hướng tới các bề mặt hoặc đồ vật đã nêu, và ít nhất một đường thoát để cho 
phép không khí ẩm được tạo ra qua quá trình sấy thoát từ bề mặt được sấy ra môi trường 
xung quanh. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
192 

(11) 46657 
(21) 1-2015-05005 (51) 7 A61K  47/48, C07D  309/32, A61P  

35/00 
(22) 02.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/061392     02.06.2014 (87) WO2014/191578 04.12.2014 
(30) 1309807.4          31.05.2013      GB 
(71) PHARMA MAR, S.A.  (ES) 

Poligono Industrial La Mina, Avda. de los Reyes, 1, Colmenar Viejo, E-28770 Madrid, 
Spain 

(72) CUEVAS MARCHANTE, C¸rmen (SE), DOMINGUEZ CORREA, Juan Manuel (SE), 
FRANCESCH SOLLOSO, AndrÐs (SE), GARRANZO GARCIA-IBARROLA, MarÝa 
(SE), MUNOZ ALONSO, MarÝa JosÐ (SE), SANCHEZ MADRID, Francisco (SE), 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể tiếp hợp dược chất kháng thể và dược phẩm chứa thể tiếp 

hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp dược chất có công thức [D-(X)b-(AA)w-(L)-]n-Ab trong 

đó:  

D là gốc dược chất có công thức (I) sau hoặc muối dược dụng, este, solvat, chất hỗ biến 
hoặc chất đồng phân lập thể của nó, trong đó:  
 

 
 
A được chọn từ gốc có công thức:  
 

 
 
R1, R2 và R3 là H, ORa, OCORa, OCOORa, alkyl, alkenyl, alkynyl, v.v..; R3, là CORa, 

COORa, CONRaRb, v.v..; mỗi R4 đến R10 và R12 là alkyl, alkenyl hoặc alkynyl; R11 là H, 

CORa, COORa, alkyl, alkenyl hoặc alkynyl, hoặc R11 và R12+ các nguyên tử N+C mà 

chúng gắn vào có thể tạo ra nhóm heteroxyclo; mỗi R13 và R14 là H, CORa, COORa, 

alkyl, alkenyl hoặc alkynyl; mỗi Ra và Rb là H, alkyl, alkenyl, alkynyl, v. v.., mỗi đường 

chấm chấm thể hiện liên kết bổ sung tùy ý;  

 
X là nhóm kéo dài mạch; AA là đơn vị axit amin; L là nhóm liên kết; w bằng 0 đến 12; 

b bằng 0 hoặc 1; Ab là gốc có ít nhất một vị trí gắn kết kháng nguyên, và n là tỷ lệ giữa 
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nhóm [D-(X)b-(AA)w-(L)-] với gốc có ít nhất một vị trí gắn kết kháng nguyên và nằm 

trong khoảng từ 1 đến 20, có tác dụng điều trị ung thư.  
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(54) Phương án làm thích ứng hoạt động tải xuống của thiết bị 

đầu cuối khách được cấu hình để nhận nội dung đa phương 
tiện và thiết bị đầu cuối  

  (57)    Sáng chế đề xuất phương án làm thích ứng hoạt động tải xuống của thiết bị đầu cuối 
khách được cấu hình để nhận nội dung đa phương tiện từ ít nhất một máy chủ, ít nhất 
một phần biểu diễn của nội dung đa phương tiện này đang sẵn có, trong đó phương pháp 
này bao gồm các bước:  
yêu cầu (S0) phần thứ nhất của nội dung đa phương tiện với phần biểu diễn đã cho; 
phát hiện (S1) nếu bộ nhớ đệm được đặt dọc theo đường truyền giữa thiết bị đầu cuối 
khách và máy chủ, dựa trên yêu cầu của phần thứ nhất; 
trong trường hợp (S3) bộ nhớ đệm được phát hiện, yêu cầu phần thứ hai của nội dung đa 
phương tiện với phần biểu diễn phụ thuộc vào ít nhất một tiêu chuẩn đặc tính. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thành phần mạng không dây và phương pháp chuyển tiếp gói 

trong thành phần mạng không dây, trạm chuyển tiếp và 
phương pháp chuyển tiếp gói trong trạm chuyển tiếp, trạm 
truyền và phương pháp chuyển tiếp dữ liệu không dây trong 
trạm truyền, và phương pháp báo nhận ngầm dữ liệu  

  (57)     Sáng chế đề xuất thành phần mạng không dây và phương pháp chuyển tiếp gói trong 
thành phần mạng không dây, trạm chuyển tiếp và phương pháp chuyển tiếp gói trong 
trạm chuyển tiếp, và trạm truyền và phương pháp chuyển tiếp dữ liệu không dây trong 
trạm truyền, và phương pháp báo nhận ngầm dữ liệu. Các phương án thực hiện cho phép 
giảm lưu lượng mạng. Theo phương án thực hiện, phương pháp chuyển tiếp gói trong 
thành phần mạng không dây gồm truyền gói dữ liệu thứ nhất bao gồm dữ liệu đến trạm 
chuyển tiếp, trong đó gói dữ liệu thứ nhất bao gồm định danh (identification-ID) của 
thiết bị không dây đích trong đó gói dữ liệu được nhằm cho thiết bị không dây đích, 
trong đó trạm chuyển tiếp được cấu hình để chuyển tiếp dữ liệu trong gói dữ liệu thứ 
nhất đến thiết bị không dây đích mà không gửi báo nhận về lại thành phần mạng không 
dây; tiếp nhận gói dữ liệu thứ hai được truyền bởi trạm chuyển tiếp; và xác định xem 
liệu ID bộ tiếp nhận của gói dữ liệu thứ hai có tương ứng với thiết bị không dây đích hay 
không, trong đó thành phần mạng không dây xem xét việc truyền thành công nếu ID bộ 
tiếp nhận của gói dữ liệu thứ hai tương ứng với thiết bị không dây đích. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất tetrahydrocarbazol và carbazol carboxamit được 

thế hữu ích dùng làm chất ức chế kinaza và dược phẩm chứa 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 
 

 
 
trong đó: hai đường nét đứt là hai liên kết đơn hoặc hai liên kết đôi; Q có công thức: 
 

 
 
R1, là F, Cl, -CN, hoặc -CH3; R2 là Cl hoặc -CH3; R3 là -C(CH3)2OH hoặc -CH2CH2OH; 

Ra là H hoặc -CH3; mỗi Rb độc lập là F, Cl, -CH3, và/hoặc -OCH3; và n bằng 0, 1, hoặc 

2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này. Các hợp chất 

này là hữu ích dùng làm chất ức chế tyrosin kinaza của Bruton (Btk) và hữu ích dùng để 

điều trị, phòng ngừa hoặc làm chậm tiến triển của các bệnh hoặc rối loạn trong nhiều 

lĩnh vực trị liệu, ví dụ, bệnh tự miễn và bệnh liên quan đến mạch máu. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền và nhận dữ liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền và nhận dữ liệu bằng cách tạo ra bảng mã, 
phương pháp này bao gồm bước thực hiện phép quay nguyên khối đối với chòm điểm đa 
chiều cơ bản để tạo ra chòm điểm đa chiều mẹ, trong đó phép quay nguyên khối này 
được chọn để tối ưu hoá hàm khoảng cách của chòm điểm đa chiều mẹ, và thực hiện 
một loạt thao tác đối với chòm điểm đa chiều mẹ này để tạo ra tập hợp điểm chòm điểm. 
Phương pháp này còn bao gồm bước lưu tập hợp điểm chòm điểm này làm bảng mã 
trong số các bảng mã. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
199 

(11) 46662 
(21) 1-2016-00004 (51) 7 A63B  37/00, B29C  43/02, B29D  

99/00, C08K  5/09 
(22) 03.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/045334    03.07.2014 (87) WO2015/006146 15.01.2015 
(30) 61/843,326         06.07.2013     US 

14/029,109         17.09.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) CHEN, John, C. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra quả bóng gôn hoặc một phần của quả 

bóng gôn và quả bóng gôn thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra quả bóng gôn hoặc một phần của quả bóng gôn 

bao gồm bước tạo ra cặp vỏ bán cầu bằng chất dẻo nhiệt từ hợp chất đàn hồi chứa chất 
đàn hồi và các chất khơi mào gốc tự do thứ nhất, thứ hai và thứ ba với chất đàn hồi được 
tạo liên kết ngang sơ bộ ở mật độ liên kết ngang thứ nhất, sau đó bố trí bộ phận hình cầu 
giữa các vỏ bán cầu và đúc áp lực và tạo liên kết ngang giữa các vỏ bán cầu tới mật độ 
liên kết ngang thứ hai bao quanh bộ phận hình cầu. Phương pháp này sử dụng ba nhiệt 
độ tạo liên kết ngang khác nhau. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quả bóng gôn thu 
được bằng phương pháp này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
200 

(11) 46663 
(21) 1-2016-00005 (51) 7 A63B  37/00, B29C  43/02, B29D  

99/00, C08K  5/09,  5/098,  5/14 
(22) 03.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/045336    03.07.2014 (87) WO2015/006147 15.01.2015 
(30) 61/843,326         06.07.2013     US 

14/029,109         17.09.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) CHEN, John, C. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra quả bóng gôn hoặc một phần của quả 

bóng gôn và quả bóng gôn thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra quả bóng gôn hoặc một phần của quả bóng gôn 

bao gồm bước tạo ra cặp vỏ bán cầu bằng chất dẻo nhiệt từ hợp chất đàn hồi chứa chất 
đàn hồi và các chất khơi mào gốc tự do thứ nhất, thứ hai và thứ ba với chất đàn hồi được 
tạo liên kết ngang sơ bộ ở mật độ liên kết ngang thứ nhất, sau đó bố trí bộ phận hình cầu 
giữa các vỏ bán cầu và đúc áp lực và tạo liên kết ngang giữa các vỏ bán cầu tới mật độ 
liên kết ngang thứ hai bao quanh bộ phận hình cầu. Phương pháp này sử dụng ba nhiệt 
độ tạo liên kết ngang khác nhau. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quả bóng gôn thu 
được bằng phương pháp này. 
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(54) Phương pháp tạo ra quả bóng gôn hoặc một phần của quả 

bóng gôn và quả bóng gôn thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra quả bóng gôn hoặc một phần của quả bóng gôn 

bao gồm bước tạo ra cặp vỏ bán cầu bằng chất dẻo nhiệt từ hợp chất đàn hồi chứa chất 
đàn hồi và các chất khơi mào gốc tự do thứ nhất, thứ hai và thứ ba với chất đàn hồi được 
tạo liên kết ngang sơ bộ ở mật độ liên kết ngang thứ nhất, sau đó bố trí bộ phận hình cầu 
giữa các vỏ bán cầu và đúc áp lực và tạo liên kết ngang giữa các vỏ bán cầu tới mật độ 
liên kết ngang thứ hai bao quanh bộ phận hình cầu. Phương pháp này sử dụng ba nhiệt 
độ tạo liên kết ngang khác nhau. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quả bóng gôn thu 
được bằng phương pháp này. 
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(11) 46665 
(21) 1-2016-00008 (51) 7 A63B  37/00, B29C  43/02, B29D  

99/00, C08K  5/09,  5/098,  5/14, 
C08J  3/24 

(22) 03.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/045337     03.07.2014 (87) WO2015/006148 15.01.2015 
(30) 61/843,326          06.07.2013      US 

14/029,078          17.09.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) CHEN, John C. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra vật phẩm đàn hồi được tạo liên kết ngang 

và vật phẩm đàn hồi thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra vật phẩm đàn hồi được tạo liên kết ngang và vật 

phẩm đàn hồi thu được bằng phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các 
bước: tạo liên kết ngang một phần hợp chất đàn hồi ở nhiệt độ liên kết ngang thứ nhất để 
tạo ra hợp chất tiền dẻo nhiệt có mật độ liên kết ngang thứ nhất, trong đó hợp chất đàn 
hồi này chứa chất đàn hồi, chất khơi mào gốc tự do thứ nhất và chất khơi mào gốc tự do 
thứ hai; và tiếp tục gia nhiệt hợp chất tiền chất dẻo nhiệt tới nhiệt độ liên kết ngang thứ 
hai và tiếp tục tạo liên kết ngang chất đàn hồi tới mật độ liên kết ngang cuối cùng để tạo 
ra vật phẩm đàn hồi đã được tạo liên kết ngang; trong đó (i) chu kỳ bán rã của chất khơi 
mào gốc tự do thứ nhất là 0,2 đến 5 phút ở nhiệt độ T1, chu kỳ bán rã của chất khơi mào 

gốc tự do thứ hai là 0,2 đến 5 phút ở nhiệt độ T2, T2 cao hơn T1 ít nhất là khoảng 30°C; 
hoặc (ii) nhiệt độ bán rã trong một phút của chất khơi mào gốc tự do thứ hai cao hơn 
nhiệt độ bán rã trong một phút của chất khơi mào gốc tự do thứ nhất ít nhất là khoảng 

30°C. 
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(11) 46666 
(21) 1-2016-00009 (51) 7 A63B  37/00, B29D  99/00, B29C  

43/02, C08K  5/09,  5/14, C08J  3/24 
(22) 03.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/045332     03.07.2014 (87) WO2015/006144 15.01.2015 
(30) 61/843,326          06.07.2013      US 

14/029,122          17.09.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) CHEN, John, C. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo ra bộ phận đàn hồi được tạo liên kết ngang 

của quả bóng gôn và quả bóng gôn được tạo ra bằng phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra bộ phận đàn hồi được tạo liên kết ngang của 
quả bóng gôn và quả bóng gôn thu được bằng phương pháp này. Phương pháp theo sáng 
chế bao gồm các bước: gia nhiệt hợp chất đàn hồi chứa chất đàn hồi không no mang 
nhóm etylen, monome không no mang nhóm etylen, và chất khơi mào gốc tự do thứ 
nhất và thứ hai đến nhiệt độ liên kết ngang thứ nhất (T1) trong khuôn đúc áp lực và hoá 
rắn một phần chất đàn hồi này, tiếp đó gia nhiệt tới nhiệt độ liên kết ngang thứ hai (T2) 
và tạo liên kết ngang cho bộ phận đàn hồi của quả bóng gôn. Trong đó, T1 và T2 thoả 
mãn một trong các điều kiện: (i) chu kỳ bán rã của chất khơi mào gốc tự do thứ nhất là 
0,2 đến 5 phút ở nhiệt độ T1, chu kỳ bán rã của chất khơi mào gốc tự do thứ hai là 0,2 

đến 5 phút ở nhiệt độ T2, T2 cao hơn T1 ít nhất là khoảng 30°C; hoặc (ii) nhiệt độ bán 
rã trong một phút của chất khơi mào gốc tự do thứ hai cao hơn nhiệt độ bán rã trong một 

phút của chất khơi mào gốc tự do thứ nhất ít nhất là khoảng 30°C. 
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(11) 46667 
(21) 1-2016-00022 (51) 7 F22B  35/06,  37/12, F22G  3/00 

(22) 03.12.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2013/011104     03.12.2013 (87) WO2014/088288 12.06.2014 
(30) 10-2012-0139733          04.12.2012      KR 

10-2013-0056883          21.05.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2016 
(75) YIM, JOO-HYUK  (KR) 

203-802 281, Cheongsa-ro, seo-gu, Daejeon 302-827, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy bơm tiết kiệm năng lượng có khả năng cấp nước liên tục, 

và hệ thống cấp nước sử dụng máy bơm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy bơm dùng để cấp nước cần cho máy tạo hơi nước. Cụ thể hơn 

là, sáng chế đề cập đến máy bơm tiết kiệm năng lượng có khả năng cấp nước liên tục để 
cấp nước một cách thuận lợi (nước này được thu hồi sau khi được sử dụng dưới dạng hơi 
nước được tạo ra trong bộ phận tạo hơi nước làm nguồn năng lượng, để gia nhiệt, dùng 
cho nước nóng, hoặc nhiệt quá trình) trở lại bộ phận tạo hơi nước. Vì mục đích này, 
sáng chế bao gồm: bể chứa nguồn nước (110) tiếp nhận việc cấp nước được tạo thành 
khi hơi nước được gia nhiệt ở trong bộ phận tạo hơi nước (200) tuần hoàn trong bộ phận 
sử dụng (300) và được làm mát; bể chứa phụ (120) nối thông với bể chứa nguồn nước 
(110) và nối thông với bộ phận tạo hơi nước (200) để cấp một phần hơi nước được gia 
nhiệt từ bộ phận tạo hơi nước (200); và bể chứa chính (130) nối thông với bể chứa phụ 
(120) để tiếp nhận việc cấp nước từ bể chứa phụ (120), bể chứa phụ này được cấp từ bể 
chứa nguồn nước (110), và nối thông với bộ phận tạo hơi nước (200) để cấp một phần 
hơi nước được gia nhiệt từ bộ phận tạo hơi nước (200). 
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(11) 46668 
(21) 1-2016-00023 (51) 7 A23C  9/15, A23L  1/00 

(22) 03.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064256     03.07.2014 (87) WO2015/001057 08.01.2015 
(30) 13174847.7          03.07.2013      EP 
(71) ARLA FOODS AMBA  (DK) 

Sonderhoj 14, DK-8260 Viby J, Denmark 
(72) CAROE TJORNELUND, Christina (DK), JUHL JENSEN, Klaus (DK), 

OSTERGAARD-CLAUSEN, Mads Friis (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm sữa có thể cắt lát và quy trình sản xuất sản phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sản phẩm sữa có thể cắt lát, và sản phẩm thu 

được bằng phường pháp này. 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
206 

(11) 46669 
(21) 1-2016-00031 (51) 7 E04F  15/02,  15/04 

(22) 26.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/SE2014/050792     26.06.2014 (87) WO2014/209213 A1 31.12.2014 
(30) 1350783-5          27.06.2013      SE 

1351323-9          08.11.2013      SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB  (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 Viken, Sweden 
(72) Christian BOO (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ tấm có hệ thống khóa cơ khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ tấm gồm các tấm gần như giống nhau (1, 1') như các tấm xây 
dựng, được trang bị một hệ thống khóa cơ khí bao gồm một lưỡi di chuyển được (30), 
lưỡi di chuyển được được bố trí trong một rãnh di chuyển có miệng thứ nhất tại cạnh thứ 
nhất của tấm thứ nhất (1). Lưỡi di chuyển được được tạo kết cấu để kết hợp với rãnh lưỡi 
thứ nhất (20), có miệng thứ hai tại cạnh thứ hai của tấm thứ hai liền kề (1'), để khóa 
đứng cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai. Chiều cao của miệng thứ nhất lớn hơn chiều cao của 
miệng thứ hai. 
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(11) 46670 
(21) 1-2016-00037 (51) 7 A47C  27/08 

(22) 20.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN/2014/077864     20.05.2014 (87) WO2014/194756 A1 11.12.2014 
(30) 201310222649.3          06.06.2013      CN 

201320430806.5          19.07.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2016 
(75) ZHANG, SHAOHUA  (CN) 

Tow 4 NO.4 Nanchangshi Liangzhongchang, Xihu Nanchangshi, Jiangxi, China 
330046 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Đệm để thu và phân tán đồng đều trọng lực cơ thể người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm để thu và phân tán đồng đều trọng lực cơ thể người, bao gồm 
vải liên kết lớp bề mặt đàn hồi (1), các khung đỡ đàn hồi (2), vải liên kết ngang (3), 
vùng làm đầy (4), các vật độn dạng hạt (5), lỗ ra/vào của vật độn (6), vải liên kết dưới 
(7), đai giới hạn bàn chân (8), đai giới hạn cẳng chân (9), các đai giới hạn hông (10) và 
đai giới hạn lưng (11) (dưới đây gọi tắt là “các đai giới hạn”). Độ rộng các đai giới hạn 
(8, 9, 10, 11) nhỏ hơn độ rộng của vùng làm đầy. Đầu trên và đầu dưới của các đai giới 
hạn (8, 9, 10, 11) được nối lần lượt với vải liên kết lớp bề mặt đàn hồi ở bên trên và trên 
vải liên kết dưới. Khi đệm chịu sức ép từ trọng lực cơ thể người, các vật độn dạng hạt tự 
động di chuyển đến vùng không có trọng lực tác dụng, đồng thời lấp đầy khe trống giữa 
cơ thể người và đệm, để tạo ra bề mặt chịu lực cân bằng lớn cho trọng lực cơ thể người 
và đạt được sự cân bằng trọng lực cơ thể người. Đệm tự thích ứng với tư thế ngủ nằm 
nghiêng hay nằm ngửa, vì vậy mà không cần gối để ngủ. Đệm có tác dụng cải thiện tuần 
hoàn máu trong cơ thể người, làm giảm sự mệt mỏi của các khớp xương và cơ bắp, có 
thể tránh được việc chịu lực không đều dẫn đến cơ thể khó chịu. Đệm được phân chia 
thành một hoặc một số vùng lấp đầy độc lập bởi vải phân tách thẳng đứng theo chiều 
dọc (12) để đệm có thể sử dụng cho một người hoặc một số người. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2016 
(71) SE CORPORATION  (JP) 

43F, Shinjuku i-LAND Tower, 5-1, Nishi-Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-
1343 Japan 

(72) TAKIZAWA Tsutomu (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm xi măng độ bền cao đã qua xử 

lý và sản phẩm xi măng sản xuất được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm xi măng độ bền cao đã qua xử lý, 

phương pháp này bao gồm các bước: trộn xi măng với ít nhất nước và chất giảm nước và 
nhào hỗn hợp xi măng thu được; cho hỗn hợp xi măng (5) vào thiết bị chân không (1) và 
tạo chân không để tách khí và loại bỏ nước, tạo lớp phủ không thấm được (7) trên bề 
mặt của hỗn hợp xi măng (5) có trong bình chân không (2) của thiết bị (1) và sau đó cho 
hỗn hợp xi măng (5) tiếp xúc với áp suất khí quyển, và hóa rắn hỗn hợp xi măng này. 
Phương pháp này cho phép sản phẩm được hóa rắn đồng thời giảm lượng không khí 
chứa trong đó. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm xi măng độ bền cao đã qua xử lý thu được 
bằng phương pháp nêu trên. 
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(11) 46672 
(21) 1-2016-00041 (51) 7 B29C  47/20,  55/28, C08J  5/18, 

B29K  67/00, B29L  23/00,  7/00 
(22) 17.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/066037         17.06.2014 (87) WO2014/208403 A1 31.12.2014 
(30) 2013-135100         27.06.2013      JP 
(71) 1. OSAKA MUNICIPAL TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE  (JP) 

6-50, Morinomiya 1-chome, Joto-ku, Osaka-shi, Osaka 5368553 (JP) 
2. KITAMURA CHEMICALS CO., LTD.  (JP) 
8-13, Hiranomachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 5410046 (JP) 
3. DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 
HIRANOMACHI YACHIYO BLDG., 8-13, Hiranomachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi Osaka 5410046 (JP) 

(72) AGARI, Yasuyuki (JP), HIRANO, Hiroshi (JP), KADOTA, Joji (JP), OKADA, 
Akinori (JP), MUTOU, Masahiro (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất màng dẻo làm từ nhựa trên cơ sở axit 

polylactic, màng dẻo sản xuất được bằng phương pháp này và 
phương pháp ngăn việc quấn chặt, tạo nếp nhăn và/hoặc tạo 
khối của màng dẻo này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất màng dẻo làm từ nhựa trên cơ sở axit 
polylactic bằng cách đúc phồng nhựa trên cơ sở axit polylactic chứa chất làm dẻo với 
lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 30 phần trọng lượng cho 100 phần trọng lượng axit 
polylactic, trong đó phương pháp này còn bao gồm bước xử lý nhiệt nhựa trên cơ sở 
polylactic được xả ra từ vòi phun ở bước đúc phồng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng dẻo sản xuất được bằng phương pháp nêu trên 
và phương pháp ngăn việc quấn chặt, tạo nếp nhăn và/hoặc tạo khối của màng dẻo này. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
210 

(11) 46673 
(21) 1-2016-00042 (51) 7 A61F  13/496 

(22) 22.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/063534         22.05.2014 (87) WO2014/203674 A1 24.12.2014 
(30) 2013-140207         03.07.2013      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) FUKUZAWA, Masumi (JP), YOSHIOKA, Toshiyasu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đồ mặc dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ mặc dùng một lần thực hiện chức năng thấm hút và mặc vừa vặn 
theo yêu cầu mà không có sự khác biệt về hình dáng bên ngoài ở phía vùng thắt lưng 
trước và phía vùng thắt lưng sau. Đồ mặc dùng một lần (10) có trục ngang (Q) chia đôi 
kích thước theo chiểu dọc (Y) thành các phần ngay khi sự ghép nối của các phần viền 
bên của các vùng thắt lưng thứ nhất và thứ hai (13, 14) được tháo và được trải ra. Vùng 
thứ nhất (10A) được đặt ở phía vùng thắt lưng thứ nhất (13) so với trục ngang (Q), vùng 
thứ hai (10B) được đặt ở phía vùng thắt lưng thứ hai (14) so với trục ngang (Q), và cấu 
trúc của kết cấu thấm hút chất lỏng (18) ở vùng thứ nhất (10A) và cấu trúc của kết cấu 
thấm hút chất lỏng (18) ở vùng thứ hai (10B) là đối xứng qua trục ngang (Q), và hình 
dạng bên ngoài (S1) của vùng thứ nhất (10A) và hình dạng bên ngoài (S2) của vùng thứ 
hai (10B) được tạo thành đối xứng qua trục ngang (Q). 
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(11) 46674 
(21) 1-2016-00045 (51) 7 H04B  1/40, G06F  3/01,  3/14 

(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/005664     25.06.2014 (87) WO2015/005599 A1 15.01.2015 
(30) 10-2013-0080689          10.07.2013      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) LEE, Yujin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện chức năng nhắn tin liên hệ 

với chức năng ghi chú 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thực hiện chức năng nhắn tin liên hệ với 

chức năng ghi chú. Tin nhắn được hiển thị và sự kiện bổ sung ghi chú được nhận biết. 
Dữ liệu ghi chú nhập vào được liên hệ với tin nhắn. Vùng ghi chú chỉnh sửa được liên hệ 
với tin nhắn được hiển thị.  
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(11) 46675 
(21) 1-2016-00047 (51) 7 A43B  3/12,  3/24 

(22) 05.01.2016 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2016 
(75) Nguyễn Thị Dung  (VN) 

Khối 2B, thị trấn Eakar, huyện Eakar, tỉnh Đăklăk 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Dép lắp ghép có thể thay đổi quai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dép lắp ghép có thể thay đổi quai bao gồm: đế dép (1) có lỗ (11) 
nằm ở khoảng phần trước của đế dép (1) và có hai lỗ (12) và (3) ở khoảng phần sau của 
đế dép (1) xuyên suốt từ mặt trên của đế dép (1) xuống hết mặt dưới của đế dép (1); 
quai dép (2) có thể tháo rời, quai dép (2) có ba đầu có thể xỏ tương ứng qua ít nhất ba 1ỗ 
(11), (12) và (13), tương ứng, của đế dép (1), đặc trưng ở chỗ: trên mỗi đầu của quai dép 
(2) có một chi tiết (24) để có thể lắp khớp với ít nhất một phương tiện chốt (3) có thể 
tháo rời; các lỗ (11), (12), (13) có phần không gian trên có hình dạng khớp với tiết diện 
của đầu của quai dép (2) sao cho đầu quai dép (2) có thể xỏ qua được và phần không 
gian dưới có hình dạng khớp với hình dạng của phương tiện chốt (3) sao cho phương 
tiện chốt (3) có thể nằm khớp hoàn toàn trong lỗ này và mặt dưới của bản (31) của 
phương tiện chốt (3) hợp với mặt dưới của đế dép (2) thành một mặt phẳng. 
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(11) 46676 
(21) 1-2016-00055 (51) 7 A42B  3/28 

(22) 06.01.2016 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2016 
(75) Trương Thành Lễ  (VN) 

622A/33 Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(54) Mũ bảo hiểm có hệ thống làm mát nhiệt điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ bảo hiểm có hệ thống làm mát nhiệt điện nhờ hiệu ứng Peltier, 
mũ này bao gồm: lớp vỏ ngoài cứng (10) và lớp đệm hấp thu chấn động (20) ở bên trong 
lớp vỏ ngoài cứng (10) có ít nhất một lỗ xuyên (23) ở khu vực đỉnh của chúng; nhiều 
đường dẫn không khí được bố trí ở mặt trong của lớp đệm hấp thu chấn động (20) nối 
thông lỗ xuyên (23) ra bên ngoài tại mép dưới của lớp đệm chấn động (20); bộ phận tản 
nhiệt (31) bịt kín lỗ xuyên (23) ở mặt ngoài của lớp vỏ ngoài cứng (10); môđun Peltier 
(30) được bố trí bên trong lỗ xuyên (23) sao cho mặt nóng (302) kề với bộ phận tản 
nhiệt (31); và tấm pin năng lượng mặt trời (40) được đấu nối để cung cấp điện cho 
m«®un Peltier (30). 
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(11) 46677 
(21) 1-2016-00058 (51) 7 C21B  13/00,  13/14 

(22) 06.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/052280    06.02.2014 (87) WO2015/000604 08.01.2015 
(30) 13174447.6         01.07.2013      EP 
(71) PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44 4031 Linz, Austria 
(72) MILLNER, Robert  (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và thiết bị sản xuất gang thỏi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất gang thỏi lỏng (1) bao gồm bước khử nguyên 
liệu nạp chứa sắt oxit (2) để thu được sản phẩm sắt đã được khử lần thứ nhất (3) ở buồng 
khử đầu tiên (4) bằng cách dùng khí khử (5) và khí khử đã được sử dụng trong quá trình 
khử được làm khí xuất (6), loại CO2 khỏi khí xuất (6) và đưa khí xuất (6) vào trong ít 
nhất một buồng khử thứ hai (7) để tạo ra sản phẩm sắt đã được khử lần thứ hai (8), đưa 
sản phẩm sắt đã được khử lần thứ nhất (3), khí chứa oxy (9) và chất mang cacbon (10) 
vào bộ khí hóa nấu chảy (11), làm khí hóa chất mang cacbon (10) bằng khí chứa oxy (9) 
và làm nóng chảy sản phẩm sắt đã được khử lần thứ nhất (3) để thu được gang thỏi lỏng 
(1) trong bộ khí hóa nấu chảy (11). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị sản xuất 
gang thỏi lỏng để thực hiện quy trình nêu trên. 
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(11) 46678 
(21) 1-2016-00061 (51) 7 C07D  489/08, A61K  31/485, A61P  

25/30 
(22) 10.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064819     10.07.2014 (87) WO2015/004240 15.01.2015 
(30) PA 2013 00421          11.07.2013      DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) DE DIEGO, Heidi Lopez (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối nalmefen dùng làm thuốc để làm giảm sự tiêu thụ rượu 

hoặc để ngăn ngừa sự tiêu thụ rượu quá mức 
  (57)     Sáng chế đề cập đến muối nalmefen thuộc ít nhất một trong hai nhóm: dạng muối không 

tạo hydrat và dạng muối không tạo solvat. Cụ thể, sáng chế đề cập đến muối hydro 
adipat, muối hydro malenat, muối lactat, muối hydro fumarat, muối hydro sucxinat, 
muối benzen sulfonat, muối hydro maleat và muối salixylat của nalmefen. Sáng chế còn 
đề cập các muối này để sử dụng trong điều trị bệnh. 
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(11) 46679 
(21) 1-2016-00063 (51) 7 C08G  75/00 

(22) 18.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/042844     18.06.2014 (87) WO2014/205024 24.12.2014 
(30) 61/836,206          18.06.2013      US 
(71) 1. UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INC.  (US) 

223 Grinter Hall, Gainesville, Florida 32611, United States of America 
2. GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION  (US) 
Georgia Institute of Technology, 505 N.W. 10th Street, Atlanta, Georgia 30332-0415, 
United States of America 

(72) REYNOLDS, John, R. (US), ESTRADA, Leandro (CO), DEININGER, James (US), 
ARROYAVE-MONDRAGON, Frank, Antonio (CO) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp điều chế polyme điện sắc dựa trên dioxy dị vòng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế polyme điện sắc dựa trên dioxy dị vòng, cụ thể 
là polyme liên hợp liên quan đến sự trùng hợp DHAP (DHAP: trùng hợp heteroaryl hóa 
trực tiếp) của 3,4-dioxythiophen, 3,4-dioxyfuran, hoặc 3,4-dioxypyrrol và, tùy ý, ít nhất 
một monome liên hợp thứ hai với sự hiện diện của một chất xúc tác chứa Pd hoặc Ni, 

một dung môi không proton, một axit carboxylic ở nhiệt độ trên 120°C. ít nhất một 
trong số các monome được thế bằng các nhóm chức phản ứng với hydro và ít nhất một 
trong các monome được thế bằng Cl, Br, và/hoặc I. Phản ứng trùng hợp có thể được thực 

hiện ở nhiệt độ từ 140°C hoặc cao hơn, và sự trùng hợp DHAP có thể được thực hiện mà 
không cần có phối tử phosphin hoặc thuốc thử chuyển pha. Polyme thu được có thể hiển 
thị độ phân tán nhỏ hơn 2 và có mức độ trùng hợp vượt quá 10. 
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(11) 46680 
(21) 1-2016-00072 (51) 7 C23C  2/00,  2/18,  2/20 

(22) 10.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2014/062092         10.06.2014 (87) WO2014/199292 18.12.2014 
(30) PCT/IB2013/054750         10.06.2013      IB 
(71) ARCELORMITTAL  (LU) 

24-26, Boulevard d'Avranches 1160 Luxembourg, Luxembourg 
(72) SCHWANDER Peter (DE), WENDT Axel (DE), STEFFEN Andreas (DE), ST 

RAYMOND Hubert (FR), MONNOYER Maxime  (FR), BENOIT Julien  (FR), 
MATAIGNE Jean Michel (FR), DURIGHELLO Paul  (FR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phủ nhúng nóng dải kim loại  

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phủ nhúng nóng dải kim loại (1) bao gồm: phương tiện để 
dẫn chuyển động dải kim loại dọc theo đường dẫn, thùng (3) để chứa bể kim loại (4), và 
hệ thống lau chùi có ít nhất hai vòi phun được đặt trên mỗi phía của đường dẫn ở phía 
sau thùng (3), hệ thống lau chùi có hộp (16) với phần chặn dưới (18) để chặn môi trường 
khí quanh dải kim loại ở phía trước các vòi phun (7) và phần chặn trên (30) để chặn môi 
trường khí quanh dải kim loại ở phía sau các vòi phun, hệ thống lau chùi (7) này có 
phương tiện chuyển động thứ nhất để làm chuyển động theo phương thẳng đứng phần 
chặn dưới (18) so với thùng (3). Các vòi phun chuyển động được theo phương thẳng 
đứng tương đối với thùng (3). Hệ thống lau chùi (5) có phương tiện chuyển động thứ hai 
(10) để làm chuyển động theo phương thẳng đứng phần chặn trên (30) so với cả thùng 
(3) lẫn phần chặn dưới (18). 
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(11) 46681 
(21) 1-2016-00077 (51) 7 H04L  29/02 

(22) 25.07.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2013/080099     25.07.2013 (87) WO2015/010295 29.01.2015 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) ZHOU, Wei (CN), DU, Lin  (CN), XU, Yan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị các đối tượng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp hiển thị các đối tượng. Phương pháp này bao gồm, ở phía 
của thiết bị thứ nhất, các bước phát hiện khoảng cách giữa thiết bị thứ nhất và thiết bị 
thứ hai, trong đó thiết bị thứ hai hiển thị một hoặc nhiều đối tượng; nếu khoảng cách trở 
nên nhỏ hơn trị số ngưỡng, thì hiển thị ít nhất một đối tượng trong số một hoặc nhiều 
đối tượng trên thiết bị thứ nhất. 
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(11) 46682 
(21) 1-2016-00079 (51) 7 F25D  29/00,  23/00,  23/02 

(22) 03.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/003552         03.07.2014 (87) WO2015/004887 A1 15.01.2015 
(30) 2013-142562         08.07.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2016 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 

2. Toshiba L×festyle Products & Services Corporation  (JP) 
2-9, Suchiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) Kazuma MAEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm tấm bề mặt trước được bố trí tại cửa của thân 
chính tủ lạnh và có màu trong mờ, bộ vận hành thứ nhất được bố trí trên phần bề mặt 
trước của tấm bề mặt trước và để thực hiện thao tác thiết lập về hoạt động của tủ lạnh 
trong chế độ thường, bộ vận hành thứ hai được bố trí trên phần bề mặt trước của tấm bề 
mặt trước, và thực hiện lệnh chuyển đổi, từ chế độ đợi trong đó hoạt động của bộ vận 
hành thứ nhất được ngắt, thành chế độ thường trong đó hoạt động của bộ vận hành thứ 
nhất được cho phép, cơ cấu hiển thị bao gồm nguồn sáng để chiếu sáng và hiển thị bộ 
vận hành thứ nhất và bộ vận hành thứ hai trên bề mặt trước của tấm bề mặt trước, và 
phương tiện điều khiển để điều khiển trạng thái phát sáng của nguồn sáng, trong đó 
phương tiện điều khiển làm cho chỉ bộ vận hành thứ hai được nằm trong trạng thái được 
phát sáng và được hiển thị trong chế độ đợi. 
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(11) 46683 
(21) 1-2016-00089 (51) 7 A61K  47/46,  47/48 

(22) 11.06.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2013/066108        11.06.2013 (87) WO2014/199448 A1 18.12.2014 
(71) HOUSE WELLNESS FOODS CORPORATION  (JP) 

20, Imoji 3-chome, Itami-shi, Hyogo 6640011 (JP) 
(72) HIROSE, Yoshitaka (JP), MUROSAKI, Shinji (JP), YAMAMOTO, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất mang dẫn chất đến các đại thực bào, chế phẩm bao gồm 

chất mang này và phương pháp dẫn chất đến các đại thực bào  
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp an toàn và có chi phí thấp để dẫn hiệu quả chất đến 

các đại thực bào. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chất mang dẫn chất đến các đại thực bào, 
chất mang bao gồm vi khuẩn axit lactic và/hoặc chất chiết của chúng. Sáng chế cũng đề 
cập đến chế phẩm bao gồm chất mang này và phương pháp dẫn chất đến các đại thực 
bào. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp xử lý thông tin, phương tiện 

đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin, để thu thập thông tin về khoảng cách từ dữ 

liệu ảnh, bao gồm khối nhập (162) và khối chọn quy trình (164). Khối nhập (162) nhập 
vào dữ liệu ảnh và thông tin được liên kết với dữ liệu ảnh này và chỉ định quy trình trích 
xuất thông tin về khoảng cách. Khối chọn quy trình (164) chọn ít nhất một quy trình 
trong số các quy trình dựa trên thông tin chỉ định quy trình để thu thập thông tin về 
khoảng cách và trích xuất thông tin về khoảng cách từ dữ liệu ảnh này nhờ sử dụng quy 
trình được chọn. 
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(71) VALINGE INNOVATION AB  (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 VIKEN, Sweden 
(72) Goran ZIEGLER (SE), Hans PERSSON  (SE), Kent LINDGREN (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm xây dựng và tấm xây dựng sản xuất 

được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm xây dựng (10), phương pháp này bao 

gồm các bước: phủ chất kết dính thứ nhất và các mảnh lignoxenluloza hoặc xenluloza 
lên trên bề mặt thứ nhất của nền để tạo ra lớp thứ nhất (11), phủ chất kết dính thứ hai và 
các mảnh lignoxenluloza hoặc xenluloza lên trên lớp thứ nhất (11) để tạo ra lớp thứ hai 
(12), trong đó chất kết dính thứ nhất khác chất kết dính thứ hai, và tác dụng nhiệt và lực 
ép lên các lớp thứ nhất (11) và thứ hai (12) để tạo ra tấm xây dựng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm xây dựng (10) sản xuất được bằng phương pháp 
nêu trên. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tổ hợp chứa hợp chất imidazopyridazin dùng để điều trị bệnh 

ung thư và kit chứa tổ hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp chứa hợp chất ức chế Mps-1 kianaza (Monopolar Spindle 1) 

và chất ức chế phân bào nguyên nhiễm. Tổ hợp theo sáng chế hữu hiệu điều trị bệnh ung 
thư, cụ thể là bệnh ung thư tuyến tụy, u nguyên bào thần kinh đệm, bệnh ung thư buồng 
trứng, caxinom phổi không tế bào nhỏ, bệnh ung thư vú và/hoặc bệnh ung thư dạ dày. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất mũ giày và mũ giày 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất mũ giày có khả năng sản xuất mũ giày có kết 
cấu kép với năng suất cao. Phần vải dệt phía bên trong hình ống (19) để trở thành phần 
bên trong của mũ giày và phần vải dệt bên ngoài hình ống (11) để trở thành phần bên 
ngoài của mũ giày được dệt với phần vải dệt phía bên trong (19) và phần vải dệt bên 
ngoài (11) được sắp hàng ở bên trái và phải trên các đế kim và với các phần tương ứng 
của phần miệng xỏ bàn chân (110, 190) của các phần vải dệt (11, 19) được nối (công 

đoạn ). Trong trường hợp này, ít nhất một phần vải dệt phía bên trong (19) và phần vải 

dệt bên ngoài (11) được dệt sử dụng sợi dệt dễ nóng chảy gồm có sợi nóng chảy được do 
nhiệt. Phần vải dệt phía bên trong (19) được gấp ở phần bên trong của phần vải dệt bên 

ngoài (11) để tạo ra mũ giày có kết cấu kép (công đoạn ). Mũ giày có kết cấu kép được 

làm khít vào cốt giày và việc xử lý nhiệt được tiến hành (công đoạn). 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
225 
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(72) CHEN, Jie (CN), KIM, Il-koo (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thu nhận thông tin chuyển động khi mã hóa/giải 

mã viđeo 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thu nhận thông tin chuyển động khi mã hóa/giải mã 

viđeo bao gồm các bước: tính toán bộ dự đoán thứ nhất của vectơ chuyển động của 
khối/khối con hiện tại theo vectơ chuyển động của mỗi khối tham chiếu trong tập khối 
tham chiếu thứ nhất của khối/khối con hiện tại; xác định chênh lệch vectơ chuyển động 
thứ nhất giữa vectơ chuyển động của mỗi khối tham chiếu trong tập khối tham chiếu thứ 
hai của khối/khối con hiện tại và bộ dự đoán thứ nhất của vectơ chuyển động của khối 
tham chiếu trong tập khối tham chiếu thứ hai của khối/khối con hiện tại; dự đoán chênh 
lệch vectơ chuyển động thứ nhất giữa vectơ chuyển động của khối/khối con hiện tại và 
bộ dự đoán thứ nhất của vectơ chuyển động của khối/khối con hiện tại theo chênh lệch 
vectơ chuyển động thứ nhất của mỗi khối tham chiếu trong tập khối tham chiếu thứ hai 
để thu nhận bộ dự đoán của chênh lệch vectơ chuyển động thứ nhất của khối/khối con 
hiện tại; và xác định bộ dự đoán thứ hai của vectơ chuyển động của khối/khối con hiện 
tại theo bộ dự đoán của chênh lệch vectơ chuyển động thứ nhất của khối/khối con hiện 
tại và bộ dự đoán thứ nhất của vectơ chuyển động của khối/khối con hiện tại. Phương 
pháp này có thể giúp tăng cường hiệu năng mã hóa/giải mã. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra đường bao tín hiệu âm thanh từ 

một hoặc nhiều trị số mã hóa, thiết bị và phương pháp xác định 
một hoặc nhiều trị số mã hóa để mã hóa đường bao tín hiệu âm 
thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra đường bao tín hiệu âm thanh từ một 
hoặc nhiều trị số mã hóa, thiết bị và phương pháp xác định một hoặc nhiều trị số mã hóa 
đường bao tín hiệu âm thanh. Thiết bị tạo ra đường bao tín hiệu âm thanh từ một hoặc 
nhiều trị số mã hóa bao gồm giao diện đầu vào (1610) để nhận một hoặc nhiều trị số mã 
hóa và bộ tạo ra đường bao (1620) để tạo ra đường bao tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào 
một hoặc nhiều trị số mã hóa. Bộ tạo ra đường bao (1620) được cấu hình để tạo ra hàm 
gộp phụ thuộc vào một hoặc nhiều trị số mã hóa, trong đó hàm gộp bao gồm nhiều điểm 
gộp, trong đó mỗi điểm trong số các điểm gộp bao gồm trị số đối số và trị số gộp, trong 
đó hàm gộp tăng một cách đơn điệu, và trong đó mỗi trị số mã hóa trong số một hoặc 
nhiều trị số mã hóa biểu thị ít nhất một trị số đối số và trị số gộp của một trong số các 
điểm gộp của hàm gộp. Ngoài ra, bộ tạo ra đường bao (1620) được cấu hình để tạo ra 
đường bao tín hiệu âm thanh sao cho đường bao tín hiệu âm thanh bao gồm nhiều điểm 
đường bao, trong đó mỗi điểm trong số các điểm đường bao bao gồm trị số đối số và trị 
số đường bao, và trong đó điểm đường bao của đường bao tín hiệu âm thanh được gán 
đến mỗi điểm trong số các điểm gộp của hàm gộp sao cho trị số đối số của điểm đường 
bao đã nêu bằng trị số đối số của điểm gộp đã nêu. Hơn nữa, bộ tạo ra đường bao (1620) 
được cấu hình để tạo ra đường bao tín hiệu âm thanh sao cho trị số đường bao của mỗi 
điểm trong số các điểm đường bao của đường bao tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào trị số 
gộp của ít nhất một điểm gộp của hàm gộp. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý thông tin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin cho phép 
nhận biết chất lượng được yêu cầu để giải mã một cách chính xác hơn. Tập tin có định 
dạng tập tin MP4, trong đó thông tin cho nhóm các ảnh riêng phần mà có thể được giải 
mã độc lập trong toàn bộ ảnh được lưu trữ trong tham số "moov" và các ảnh riêng phần 
được mã hóa được lưu trữ trong tham số "mdat", được tạo ra, và tập tin tạo ra được lưu 
trữ. Sáng chế có thể được ứng dụng tới, ví dụ thiết bị xử lý thông tin như thiết bị mã hóa 
ảnh hoặc thiết bị giải mã ảnh.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mỏ đốt dùng cho bếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỏ đốt dùng cho bếp. Mỏ đốt dùng cho bếp có đầu mỏ đốt (3) ống 
trộn (5) nối với đầu mỏ đốt, vòi phun khí (6) cấu tạo có lỗ vòi phun (5) để xả khí nhiên 
liệu vào cửa nạp (5a) của ống trộn, và van điều tiết không khí hình trụ (7) cấu tạo để 
kiểm soát lượng không khí sơ cấp hút vào ống trộn. Đường trục giữa của van điều tiết 
không khí được chỉnh thẳng với trục của lỗ vòi phun, và vì vậy hỗn hợp khí có tỉ lệ 
nhiên liệu-không khí đều được xả từ nhiều khe phun lửa (3a) trong phần đường tròn 
ngoài của đầu mỏ đốt. Phần đế của van điều tiết không khí (7) được gắn với vòi phun kh 
(6) sao cho đường trục giữa của van điều tiết không khí (7) được chỉnh thẳng với trục 
của lỗ vòi phun (6a). Hơn nữa, không khí sơ cấp được hút vào ống trộn (5) qua khe hở 
dọc trục tạo ra giữa đầu trước của van điều tiết không khí (7) đặt ở trước vòi phun khí 
(6) theo hướng trục, và cửa nạp (5a) của ống trộn (5). 
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(54) Thiết bị và phương pháp khôi phục khung chứa tín hiệu tiếng 

nói như khung được khôi phục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp khôi phục khung chứa tín hiệu tiếng nói 

như khung được khôi phục. Thiết bị khôi phục khung chứa tín hiệu tiếng nói như khung 
được khôi phục được đề xuất, khung được khôi phục đã nêu được kết hợp với một hoặc 
nhiều khung có sẵn, một hoặc nhiều khung có sẵn đã nêu là ít nhất một trong số một 
hoặc nhiều khung đứng trước của khung được khôi phục và một hoặc nhiều khung kế 
tiếp của khung được khôi phục, trong đó một hoặc nhiều khung có sẵn chứa một hoặc 
nhiều chu trình độ cao âm thanh như một hoặc nhiều chu trình độ cao âm thanh có sẵn. 
Thiết bị bao gồm bộ phận xác định (210) để xác định chênh lệch số mẫu cho biết chênh 
lệch giữa số mẫu của một trong số một hoặc nhiều chu trình độ cao âm thanh có sẵn và 
số mẫu của chu trình độ cao âm thanh thứ nhất được khôi phục. Ngoài ra, thiết bị bao 
gồm bộ khôi phục khung (220) để khôi phục khung được khôi phục bằng cách khôi 
phục, phụ thuộc vào chênh lệch số mẫu và phụ thuộc vào các mẫu của một trong số một 
hoặc nhiều chu trình độ cao âm thanh có sẵn đã nêu, chu trình độ cao âm thanh thứ nhất 
được khôi phục như chu trình độ cao âm thanh được khôi phục thứ nhất. Bộ khôi phục 
khung (220) được cấu hình để khôi phục khung được khôi phục, sao cho khung được 
khôi phục chứa hoàn toàn hoặc một phần chu trình độ cao âm thanh được khôi phục thứ 
nhất, sao cho khung được khôi phục chứa hoàn toàn hay một phần chu trình độ cao âm 
thanh được khôi phục thứ hai, và sao cho số mẫu của chu trình độ cao âm thanh được 
khôi phục thứ nhất khác với số mẫu của chu trình độ cao âm thanh được khôi phục thứ 
hai. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp xác định độ trễ tần số cơ sở (pitch-

lag) của tín hiệu âm thanh được ước lượng, hệ thống khôi 
phục khung chứa tín hiệu tiếng nói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xác định độ trễ tần số cơ sở của tín hiệu âm 
thanh (pitch lag) được ước lượng, hệ thống khôi phục khung chứa tín hiệu tiếng nói. 
Trong đó, thiết bị xác định độ trễ tần số cơ sở của tín hiệu âm thanh bao gồm giao diện 
đầu vào (110) để nhận nhiều giá trị độ trễ tần số cơ sở của tín hiệu âm thanh ban đầu, và 
bộ ước lượng độ trễ tần số cơ sở của tín hiệu âm thanh (120) để ước lượng độ trễ tần số 
cơ sở của tín hiệu âm thanh. Bộ ước lượng độ trễ tần số cơ sở của tín hiệu âm thanh 
(120) được tạo cấu hình để ước lượng độ trễ tần số cơ sở của tín hiệu âm thanh dựa trên 
nhiều giá trị độ trễ tần số cơ sở ban đầu và dựa trên nhiều giá trị thông tin, trong đó với 
mỗi giá trị giá trị độ trễ tần số cơ sở ban đầu trong số nhiều giá trị độ trễ tần số cơ sở 
ban đầu, một giá trị thông tin trong số nhiều giá trị thông tin được ấn định cho giá trị độ 
trễ tần số cơ sở ban đầu đã nêu. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã để thu được đường bao tín hiệu 

âm thanh được khôi phục, thiết bị và phương pháp mã hóa 
đường bao tín hiệu âm thanh, thiết bị khôi phục và mã hóa tín 
hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã để thu được đường bao tín hiệu âm 
thanh được khôi phục, thiết bị và phương pháp mã hóa đường bao tín hiệu âm thanh, 
thiết bị khôi phục và mã hóa tín hiệu âm thanh. Thiết bị giải mã để thu được đường bao 
tín hiệu âm thanh được khôi phục bao gồm bộ khôi phục đường bao tín hiệu (110) để tạo 
ra đường bao tín hiệu âm thanh được khôi phục phụ thuộc vào một hoặc nhiều điểm 
tách. Hơn nữa, thiết bị bao gồm giao diện đầu ra (120) để xuất ra đường bao tín hiệu âm 
thanh được khôi phục. Bộ khôi phục đường bao tín hiệu (110) được cấu hình để tạo ra 
đường bao tín hiệu âm thanh được khôi phục sao cho một hoặc nhiều điểm tách chia 
đường bao tín hiệu âm thanh được khôi phục thành hai hoặc nhiều hơn hai phần đường 
bao tín hiệu âm thanh. Nguyên tắc gán xác định giá trị phần đường bao tín hiệu cho 
từng phần đường bao tín hiệu trong số hai hoặc nhiều hơn hai phần đường bao tín hiệu 
phụ thuộc vào phần đường bao tín hiệu đã nêu. Hơn nữa, bộ khôi phục đường bao tín 
hiệu (110) được cấu hình để tạo ra đường bao tín hiệu âm thanh được khôi phục sao cho, 
đối với từng phần đường bao tín hiệu trong số hai hoặc nhiều hơn hai phần đường bao 
tín hiệu, giá trị tuyệt đối của giá trị phần đường bao tín hiệu của nó lớn hơn nửa giá trị 
tuyệt đối của giá trị phần đường bao tín hiệu của từng phần đường bao tín hiệu trong số 
các phần đường bao tín hiệu khác. 
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(54) Thiết bị để xử lý đồng thời việc mạ kẽm nhúng nóng và ủ liên 

tục tấm thép và phương pháp sản xuất tấm thép mạ kẽm nhúng 
nóng sử dụng thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để thực hiện đồng thời việc mạ kẽm nhúng nóng và ủ liên 
tục tấm thép bao gồm: lò ủ liên tục (10), hệ thống nhúng nóng (20), đường dẫn (1A) để 
tấm thép đã được ủ trong lò ủ liên tục được dẫn vào hệ thống mạ kẽm nhúng nóng (20), 
đường dẫn (1B) mà dọc theo đường dẫn này tấm thép đã được ủ trong lò ủ liên tục (10) 
đi vòng qua hệ thống mạ kẽm nhúng nóng (20), và bộ phận bịt kín (50) được lắp ở cửa 
ra của lò ủ liên tục (10) để tránh sự xâm nhập của không khí từ đường dẫn (1B) vào lò ủ 
liên tục (10). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép mạ 
kẽm nhúng nóng bằng cách sử dụng thiết bị này. 
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(54) Tấm thép dùng làm đồ hộp và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm đồ hộp có khả năng gia công ép miết tốt và khả 

năng chống uốn mép ở đáy của vỏ hộp do ngoại lực và phương pháp sản xuất tấm thép 
này. Tấm thép dùng làm đồ hộp này chứa: C: 0,0030 - 0,0100%; Si: 0,05% hoặc nhỏ 
hơn; Mn: 0,10 - 1,0%; P: 0,030% hoặc nhỏ hơn; S: 0,020% hoặc nhỏ hơn; Al: 0,010 - 
0,100%; N: 0,0050% hoặc nhỏ hơn; Nb: 0,010 - 0,050%, với lượng C và Nb thoả mãn: 
0,10<([Nb]/92,9)/([C]/12)<0,60; lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được; 
độ cứng HR30T là 56 hoặc lớn hơn, mô đun Young trung bình là 210GPa hoặc cao hơn. 
Tấm thép cán nóng được cán nguội với lượng cán ép là 85% hoặc lớn hơn và được ủ ở 
nhiệt độ cao hơn hoặc bằng nhiệt độ kết tinh lại để thu được tấm thép dùng làm đồ hộp. 
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(54) Giày dép có phần trên bện 

  (57)     Sáng chế đề cập tới giày dép bao gồm phần trên bện có kết cấu bện đơn nhất. Kết cấu 
bện đơn nhất của phần trên bện có thể được thiết kế có các dấu hiệu đặc trưng thích ứng 
với các hoạt động cụ thể. Các vùng khác nhau của phần trên có thể có các kết cấu bện 
khác nhau. Ví dụ, các mật độ sợi bện cao hơn có thể được sử dụng trong các vùng cụ thể 
của giày dép để tạo ra sự đỡ hoặc sự ép kết cấu bổ sung. Hơn nữa, các dảnh sợi làm 
bằng vật liệu khác nhau có thể được hợp nhất trong các vùng khác nhau của phần trên 
bện để tạo ra các đặc tính cụ thể cho giày dép ở các vùng này. 
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(54) Giày dép và phương pháp sản xuất giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập tới giày dép bao gồm phần trên bện có các phần lớp phủ. Các phần lớp 
phủ có thể được phủ lên các mép của phần trên bện. Các phần lớp phủ có thể có các lỗ 
xâu để tiếp nhận dây buộc. Các phần lớp phủ có thể kéo dài quanh các phần của phần 
trên để giảm sự kéo căng và tăng sự đỡ. Các phần lớp phủ có thể tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc gắn giữa phần trên bện và cụm đế. 
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(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(54) Cốp pha nhựa có tấm ván để phủ kín bề mặt thi công 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cốp pha bao gồm tấm cốp pha nhựa bao gồm bề mặt và các thành 
bên, các rãnh liên kết được tạo ra theo phương thẳng đứng nối thông bề mặt và các 
thành bên của tấm cốp pha, các rãnh định vị được tạo xuyên qua các thành bên, trong đó 
mặt cắt ngang của rãnh liên kết bị hẹp lại ở phía gần thành bên; khối liên kết bao gồm 
khối đỡ và thanh liên kết được gắn với khối đỡ ở một phía theo phương thẳng đứng, 
trong đó thanh liên kết có mặt cắt ngang sao cho thanh liên kết này có thể lắp khớp với 
rãnh liên kết của tấm cốp pha nhựa, khối đỡ tiếp giáp với thành bên của tấm cốp pha 
nhựa và bề mặt của khối đỡ song song với bề mặt tấm cốp pha để tiếp nhận tấm ván; các 
chốt đỡ gồm có phần thân và phần đầu, trong đó phần thân được lắp vào các rãnh định 
vị, phần đầu tiếp nhận tấm ván. 
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61/883,612          27.09.2013      US 
61/887,115          04.10.2013      US 
61/893,539          21.10.2013      US 
61/896,013          25.10.2013      US 
61/923,698          05.01.2014      US 
14/309,730          19.06.2014      US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121- 
1714, United States of America 

(72) GUO, Liwei  (CN), PANG, Chao  (CN), KIM, Woo-Shik (KR), PU, Wei  (CN), SOLE 
ROJALS, Joel (ES), JOSHI, Rajan Laxman (US), KARCZEWICZ, Marta  (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo, thiết bị mã hóa 

và giải mã dữ liệu viđeo và vật ghi lưu giữ bất biến đọc được 
bởi máy tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất kỹ thuật mã hóa dữ liệu viđeo, bao gồm chế độ dự đoán trong ảnh của 
khối dữ liệu viđeo từ khối dữ liệu viđeo dự đoán trong cùng một ảnh, có thể còn bao 
gồm việc xác định khối dữ liệu viđeo dự đoán cho khối dữ liệu viđeo hiện thời, trong đó 
khối dữ liệu viđeo dự đoán là khối dữ liệu viđeo tái tạo trong ảnh giống với khối dữ liệu 
viđeo hiện thời. Vectơ hai chiều, có thể được bộ mã hóa viđeo sử dụng để nhận dạng 
khối dữ liệu viđeo dự đoán, bao gồm thành phần chuyển vị ngang và thành phần chuyển 
vị dọc so với khối dữ liệu viđeo hiện thời. Chế độ dự đoán trong ảnh khối dữ liệu viđeo 
từ khối dữ liệu viđeo dự đoán trong cùng một ảnh có thể được gọi là chế độ Sao Chép 
Khối Trong ảnh hoặc Bù Chuyển Động Trong ảnh. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu 
viđeo, thiết bị mã hóa viđeo bao gồm bộ 
mã hóa viđeo được tạo cấu hình để mã 
hóa dữ liệu viđeo và thiết bị giải mã 
viđeo bao gồm bộ giải mã viđeo được tạo 
cấu hình để giải mã dữ liệu viđeo, và vật 
ghi lưu giữ bất biến đọc được bằng máy 
tính có chứa các lệnh được lưu giữ trên 
đó để lập giải mã dữ liệu viđeo. 
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(11) 46701 
(21) 1-2016-00136 (51) 7 C09D  5/24,  5/44, H01B  1/20 

(22) 10.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/046101    10.07.2014 (87) WO2015/006534 A1 15.01.2015 
(30) 13/940,943         12.07.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.01.2016 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) MORAVEK, Scott J.  (US), PEFFER, Robin M. (US), MAYO, Michael A.  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Nền compozit dẫn điện được phủ bằng chế phẩm phủ kết tủa 

được bằng điện và phương pháp điều chế nền này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nền được phủ bao gồm: A) nền compozit dẫn điện bao gồm chất 

nền bằng nhựa được gia cố bằng sợi, và B) lớp phủ đã lưu hóa được kết tủa điện di trên ít 
nhất một phần bề mặt của nền, trong đó lớp phủ đã lưu hóa được kết tủa từ chế phẩm 
phủ kết tủa được bằng điện, lưu hóa được bao gồm: (1) thành phần nhựa chứa nhựa chứa 
hydro hoạt tính, nhựa cation hoặc nhựa anion bao gồm acrylic, polyeste, polyuretan 
và/hoặc polyme polyepoxit; và (2) chất lưu hóa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình phủ nền dẫn điện có tính dẻo bao gồm bước 
kết tủa điện di trên nền chế phẩm phủ kết tủa được bằng điện, lưu hóa được được mô tả 

ở trên, và gia nhiệt nền được phủ đến nhiệt độ nhỏ hơn 121,1°C (250°F) trong khoảng 
thời gian đủ để lưu hóa lớp mạ điện trên nền. 
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(11) 46702 
(21) 1-2016-00137 (51) 7 C07D  403/06, A61K  31/506,  

31/7072, A61P  35/00,  43/00 
(22) 17.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/065985         17.06.2014 (87) WO2014/203877 A1 24.12.2014 
(30) 2013-126567         17.06.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan 
(72) KAZUNO, Hideki (JP), MUTSUMI, Tomonobu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất tipiraxil hydroclorua ở dạng tinh thể ổn định, 

phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất 5-clo-6-[(2-iminopyrolidin-1-yl)metyl]pyrimidin-

2,4(1H,3H)-dion monohydroclorua ở dạng tinh thể ổn định. Hợp chất 5-clo-6-[(2-
iminopyrolidin-1-yl)metyl]pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion monohydroclorua theo sáng chế 

ở dạng tinh thể có nhiễu xạ bột tia X ở góc 2±0,1° đặc trưng ở các góc 11,6°, 17,2°, 

17,8°, 23,3°, 27,1° và 29,3°. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế 
hợp chất theo sáng chế và dược phẩm chứa nó. 
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(11) 46703 
(21) 1-2016-00142 (51) 7 H01L  31/00 

(62) 1-2015-00430   
(22) 21.04.2010 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2010/031869     21.04.2010 (87) WO2010/123974 28.10.2010 
(30) 61/171,194          21.04.2009      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.01.2016 
(71) TETRASUN, INC.   (US) 

Suite 250A, 20640 Third Street Saratoga, California 95070, United States of America 
(72) SCHULTZ-WITTMANN, Oliver (DE), DE CEUSTER, Denis (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Pin mặt trời hiệu suất cao và phương pháp sản xuất pin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pin mặt trời có nhiều thành phần, nói chung bao gồm nền trung 
tâm, (các) lớp dẫn, (các) lớp khử phản xạ, các lớp làm chậm phản ứng và/hoặc (các) 
điện cực. Các lớp đa chức năng tạo ra các chức năng kết hợp của chức năng làm chậm 
phản ứng, độ trong suốt, độ dẫn điện đủ cho dòng phần tử mang đứng, lớp chuyển tiếp, 
và/hoặc mức độ thay đổi khả năng khử phản xạ. Phương pháp sản xuất pin mặt trời bao 
gồm bước lắng phủ CVD một mặt và xử lý nhiệt để tạo lớp và/hoặc chuyển đổi cũng 
được đề cập. 
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(11) 46704 
(21) 1-2016-00144 (51) 7 H01Q  1/52 

(22) 07.03.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/073023     07.03.2014 (87) WO2014/206111 31.12.2014 
(30) 201310270549.8          28.06.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHAI, Huiqing (CN), MA, Zhihui (CN), LI, Zhenhua (CN), LIANG, Changhong (CN), 
YU, Rongdao (CN), LIU, Sheng (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống đa ăng ten và thiết bị đầu cuối di động 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống đa ăng ten và thiết bị đầu cuối di động. Hệ thống đa ăng ten 
này bao gồm: ăng ten phẳng hình chữ F ngược (Planar Inverted-F Antenna - PIFA) (10) 
kiểu thứ nhất, bao gồm mặt phẳng đế bằng kim loại (11), tấm điện môi (12), miếng bức 
xạ (13), khối nuôi kiểu que (15), và chân ngắn mạch bằng kim loại (16), trong đó miếng 
bức xạ được đặt trên bề mặt trên của tấm điện môi và được nối với mặt phẳng đế bằng 
kim loại nhờ sử dụng khối nuôi kiểu que và chân ngắn mạch bằng kim loại; PIFA (30) 
kiểu thứ hai, vuông góc với PIFA (10) kiểu thứ nhất, bao gồm mặt phẳng đế bằng kim 
loại (31), miếng bức xạ (33), khối nuôi (36), và miếng ngắn mạch bằng kim loại (34), 
trong đó miếng bức xạ được nối với mặt phẳng đế bằng kim loại nhờ sử dụng khối nuôi 
và miếng ngắn mạch bằng kim loại; và nhánh cụt cách ly (2), nằm trên mép của một 
đầu, gần PIFA kiểu thứ hai, của bề mặt trên của tấm điện môi của PIFA kiểu thứ nhất. 
Theo cách này, mức độ cách ly trong hệ thống đa ăng ten này sẽ thoả mãn yêu cầu hoạt 
động của thiết bị đầu cuối di động. 
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(11) 46705 
(21) 1-2016-00150 (51) 7 C12N  15/82 

(22) 12.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/042100     12.06.2014 (87) WO2014/201235 18.12.2014 
(30) 61/834,899          14.06.2013      US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, United States of America 
(72) BEAZLEY, Kim, A.  (US), BURNS, Wen, C.  (US), COLE, Robert, H., Il (US), 

MACRAE, Ted, C.  (US), MIKLOS, John, A.  (US), RUSCHKE, Lisa, G.  (US), TIAN, 
Kairong  (US), WEI, Liping (US), WU, Kunsheng (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử ADN tái tổ hợp để phát hiện dòng đậu tương MON87751 

và cây đậu tương chứa phân tử này 
  (57)     Sáng chế đề xuất dòng chuyển gen Glycine max MON87751, cây, tế bào của cây, hạt, 

các bộ phận của cây, cây con, và các sản phẩm hàng hóa chứa dòng MON87751. Sáng 
chế cũng đề xuất polynucleotit đặc hiệu cho dòng MON87751, cây, tế bào của cây, hạt, 
các bộ phận của cây, cây con, và các sản phẩm hàng hóa chứa polynucleotit cho dòng 
MON87751. Sáng chế còn đề xuất các phương pháp liên quan đến dòng MON87751.  
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(11) 46706 
(21) 1-2016-00156 (51) 7 A43B  23/02,  23/08 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2016 
(71) SHIMA SEIKI MFG., LTD.  (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 641-8511 Japan 
(72) IKENAKA, Masamitsu  (JP), TERAI, Kenta  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mũ giày và phương pháp sản xuất mũ giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mũ giày trong đó phần gia cường có thể dễ dàng được tạo ra ở vị trí 
của gót giày hoặc mũi giày, và phương pháp sản xuất mũ giày. 
Sáng chế đề xuất mũ giày (1) trong đó phần che phủ mu bàn chân (3) và phần che phủ 
đế giày (2) được dệt liền khối theo cách liền mảnh. Mũ giày (1) bao gồm phần khoang 
giày (4) được tạo ra chạy dài qua phần phía bên trái và phần phía bên phải của mũ giày 
(1) ít nhất ở vị trí gót hoặc mũi của mũ giày (1). Phần khoang giày (4) được cấu tạo bởi 
phần vải dệt phía ngoài (40) được tạo kết cấu bởi một phần của phần che phủ mu bàn 
chân (3), và phần vải dệt phía trong (49) được nối trực tiếp với phần che phủ đế giày (2) 
và được đi vào phía trong của phần vải dệt phía ngoài (40). Miệng khoang giày (4i), là 
miệng của phần khoang giày (4), mở ở phía của phần che phủ đế giày (2). 
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(11) 46707 
(21) 1-2016-00160 (51) 7 H04N  7/34 

(62) 1-2012-02600   
(22) 01.02.2011 (43) 25.04.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo (KR), CHEON, Min-Su 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu 

phân cấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã viđeo và phương pháp và thiết bị 

mã hoá viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu phân cấp. Phương pháp giải mã 
viđeo này bao gồm các bước: thu và phân tích cú pháp dòng bit viđeo mã hoá; tách ra, từ 
dòng bit này, thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá cho các đơn vị mã 
hoá của hình ảnh; và xác định cấu trúc phân cấp của đơn vị mã hoá lớn nhất và các đơn 
vị mã hoá được phân chia theo độ sâu từ hình ảnh, và giải mã hình ảnh dựa vào các đơn 
vị mã hoá, bằng cách sử dụng thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá. 
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(11) 46708 
(21) 1-2016-00161 (51) 7 H04N  7/34 

(62) 1-2012-02600   
(22) 01.02.2011 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2011/000744     01.02.2011 (87) WO2011/096741 11.08.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo (KR), CHEON, Min-Su 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu 

phân cấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã viđeo và phương pháp và thiết bị 

mã hoá viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu phân cấp. Phương pháp giải mã 
viđeo này bao gồm các bước: thu và phân tích cú pháp dòng bit viđeo mã hoá; tách ra, từ 
dòng bit này, thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá cho các đơn vị mã 
hoá của hình ảnh; và xác định cấu trúc phân cấp của đơn vị mã hoá lớn nhất và các đơn 
vị mã hoá được phân chia theo độ sâu từ hình ảnh, và giải mã hình ảnh dựa vào các đơn 
vị mã hoá, bằng cách sử dụng thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá. 
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(30) 10-2010-0009642          02.02.2010      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo (KR), CHEON, Min-Su 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ 

liệu phân cấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã viđeo và phương pháp và thiết bị 

mã hoá viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu phân cấp. Phương pháp giải mã 
viđeo này bao gồm các bước: thu và phân tích cú pháp dòng bit viđeo mã hoá; tách ra, từ 
dòng bit này, thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá cho các đơn vị mã 
hoá của hình ảnh; và xác định cấu trúc phân cấp của đơn vị mã hoá lớn nhất và các đơn 
vị mã hoá được phân chia theo độ sâu từ hình ảnh, và giải mã hình ảnh dựa vào các đơn 
vị mã hoá, bằng cách sử dụng thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá. 
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(11) 46710 
(21) 1-2016-00163 (51) 7 H04N  7/34 

(62) 1-2012-02600   
(22) 01.02.2011 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2011/000744     01.02.2011 (87) WO2011/096741 11.08.2011 
(30) 10-2010-0009642          02.02.2010      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) MIN, Jung-Hye (KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo (KR), CHEON, Min-Su 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu 

phân cấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã viđeo và phương pháp và thiết bị 

mã hoá viđeo dựa vào thứ tự quét các đơn vị dữ liệu phân cấp. Phương pháp giải mã 
viđeo này bao gồm các bước: thu và phân tích cú pháp dòng bit viđeo mã hoá; tách ra, từ 
dòng bit này, thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá cho các đơn vị mã 
hoá của hình ảnh; và xác định cấu trúc phân cấp của đơn vị mã hoá lớn nhất và các đơn 
vị mã hoá được phân chia theo độ sâu từ hình ảnh, và giải mã hình ảnh dựa vào các đơn 
vị mã hoá, bằng cách sử dụng thông tin mã hoá về độ sâu mã hoá và chế độ mã hoá. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
248 
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(21) 1-2016-00164 (51) 7 H04N  19/625,  19/60 

(22) 16.06.2014 (43) 25.04.2016 
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) CHEN, Jie (CN), ZHU, Xing guo (CN), YU, Lu (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị biến đổi tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp biến đổi tín hiệu và thiết bị biến đổi tín hiệu. Phương 
pháp biến đổi tín hiệu bao gồm các bước: xác định ma trận giá trị cực tiểu và ma trận 
giá trị cực đại tương ứng với các phần tử ma trận được sử dụng trong biến đổi tần số, 
trong đó ma trận giá trị cực tiểu bao gồm các phần tử có giá trị cực tiểu và ma trận giá 
trị cực đại bao gồm các phần tử có giá trị cực đại; xác định giá trị ngưỡng cực đại của 
giá trị kết quả của hàm số thể hiện ít nhất một giá trị được lựa chọn từ sự biến dạng biến 
đổi, sự chuẩn hóa và tính trực giao của ma trận; xác định ma trận biến đổi bao gồm các 
phần tử lớn hơn các phần tử của ma trận giá trị cực tiểu và nhỏ hơn các phần tử của ma 
trận giá trị cực đại tại các vị trí tương ứng của ma trận và trong đó giá trị kết quả của 
hàm số nhỏ hơn giá trị ngưỡng cực đại; và biến đổi tín hiệu đầu vào bằng cách sử dụng 
ma trận biến đổi được xác định. 
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(21) 1-2016-00179 (51) 7 B62H  1/02 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Shinya YANAGIHARA (JP), Soichiro MAKINO  (JP), Yoshihiro HANZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đảm bảo được khoảng không để bố trí bộ giảm xóc sau trong 
xe kiểu ngồi để chân hai bên, và cho phép dựng xe kiểu ngồi để chân hai bên ở trạng 
thái mà bánh sau được nâng lên khỏi mặt đất nhờ chân chống chính. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe kiểu ngồi để chân hai bên bao gồm: 
các đoạn đỡ chốt xoay của đòn lắc bên trái (16) và bên phải (16) dùng để đỡ bánh sau 
(3); và bộ giảm xóc sau (56) kéo dài về phía sau vượt quá khoảng không giữa các đoạn 
đỡ chốt xoay của đòn lắc (16, 16). Khung ngang trên (27) và khung ngang dưới (28) nối 
các đoạn đỡ chốt xoay của đòn lắc (16, 16) theo chiều từ trái sang phải được bố trí giữa 
các phần trên và giữa các phần dưới của các đoạn đỡ chốt xoay của đòn lắc (16, 16). 
Phần đầu trên (56a) của bộ giảm xóc sau (56) được lắp vào khung ngang trên (27). 
Khung ngang dưới (28) được trang bị: phần lắp cơ cấu liên kết (83) để lắp vào đó cơ cấu 
liên kết (57) dùng để liên kết phần đầu dưới (56b) của bộ giảm xóc sau (56) và đòn lắc 
(13); và giá lắp chân chống (39) kéo dài về phía sau từ khung ngang dưới (28) bên dưới 
phần đầu dưới (56b) và cơ cấu liên kết (57), và có đầu sau để lắp chân chống chính (78) 
vào đó. 
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(21) 1-2016-00180 (51) 7 B62J  9/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, japan 
(72) Shinya YANAGIHARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế nhằm mục đích cải thiện hình dạng bên ngoài của xe kiểu ngồi để chân hai 
bên có tấm ốp sau và vật dụng được bố trí bên trên tấm ốp sau. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe kiểu ngồi để chân hai bên bao gồm 
yên xe dùng cho người đi xe, và các thanh khung yên xe (18) dùng để đỡ yên xe, các 
phía bên trái và bên phải của các thanh khung yên xe (18) được che bởi tấm ốp sau (64). 
Xe kiểu ngồi để chân hai bên theo sáng chế bao gồm: tấm ốp yên xe đơn nhất (65) được 
bố trí theo cách liên tục giữa phần sau của yên xe và các phần bên ở bên trái và bên phải 
của tấm ốp sau (64); giá đỡ tấm ốp yên xe đơn nhất (202) được bố trí ở phía dưới tấm ốp 
yên xe đơn nhất (65) và được đỡ bởi các thanh khung yên xe (18); và giá lắp vật dụng 
(204) được bố trí ở phía trên của tấm ốp yên xe đơn nhất (65) và được đỡ trên các phần 
trên của các ống đỡ (203) mà đi qua các lỗ thông (236) được bố trí theo cách phân tán ở 
các vị trí của tấm ốp yên xe đơn nhất (65). 
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(86) PCT/US2014/045581     07.07.2014 (87) WO2015/006219 15.01.2015 
(30) 61/843,799          08.07.2013      US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
(72) HUANG, Ye (US), KOSKI, Andrew, K. (US), PETERSON, Katherine, E. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dạng liều rắn ổn định chứa atrasentan, kit và vật 

chứa chứa dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến: (a) dược phẩm dạng liều rắn ổn định chứa atrasenstan, hoặc muối 

dược dụng của nó, và tuỳ ý, chất điều trị khác; (b) kit bao gồm dược phẩm dạng liều này 
và tuỳ ý, dược phẩm dạng liều thứ hai chứa chất điều trị khác; (c) phương pháp bào chế 
dược phẩm dạng liều này; và (d) dược phẩm dạng liều thu được bằng phương pháp này. 
Dược phẩm dạng liều này là hữu ích đê điều trị bệnh thận, bệnh thận mãn tính, và/hoặc 
các tình trạng bệnh lý khác. 
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(72) LANGEDIJK, Johannes Petrus Maria (NL), KRARUP, Anders  (NL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Polypeptit dung hợp của virut hợp bào hô hấp (RSV F) dùng để 

gây đáp ứng miễn dịch với protein RSV F và chế phẩm chứa 
polypeptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit dung hợp của virut hợp bào hô hấp (RSV F) dùng để gây 
đáp ứng miễn dịch với protein RSV F. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phân tử axit 
nucleic mã hóa polypeptit, vectơ chứa phân tử axit nucleic và chế phẩm chứa polypeptit 
này. 
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FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) REUSCHL, Stefan (DE), DOEHLA, Stefan  (DE), LECOMTE, JÐrÐmie (FR), 
JANDER, Manuel (DE), FAERBER, Nikolaus  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ định tỉ lệ thời gian và phương pháp cung cấp phiên bản được 

định tỉ lệ thời gian của tín hiệu âm thanh đầu vào, bộ giải mã 
âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ định tỉ lệ thời gian và phương pháp cung cấp phiên bản được 
định tỉ lệ thời gian của tín hiệu âm thanh đầu vào, bộ giải mã âm thanh. Bộ định tỉ lệ 
thời gian để cung cấp phiên bản được định tỉ lệ thời gian của tín hiệu âm thanh đầu vào 
được cấu hình để tính toán hoặc ước lượng chất lượng của phiên bản được định tỉ lệ thời 
gian của tín hiệu âm thanh đầu vào có thể thu được bởi sự định tỉ lệ thời gian của tín 
hiệu âm thanh đầu vào. Bộ định tỉ lệ thời gian được cấu hình để thực hiện sự định tỉ lệ 
thời gian của tín hiệu âm thanh đầu vào phụ thuộc vào sự tính toán hoặc sự ước lượng 
chất lượng của phiên bản được định tỉ lệ thời gian của tín hiệu âm thanh đầu vào có thể 
thu được bởi sự định tỉ lệ thời gian. Bộ giải mã âm thanh bao gồm bộ định tỉ lệ thời gian 
như vậy. 
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(72) REUSCHL, Stefan  (DE), DOEHLA, Stefan  (DE), LECOMTE, JÐrÐmie (FR), 
JANDER, Manuel  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ điều khiển vùng đệm chập chờn và phương pháp điều khiển 

sự cung cấp nội dung âm thanh được giải mã trên cơ sở nội 
dung âm thanh đầu vào, bộ giải mã âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển vùng đệm chập chờn và phương pháp điều khiển sự 
cung cấp nội dung âm thanh được giải mã trên cơ sở nội dung âm thanh đầu vào, và bộ 
giải mã âm thanh. Bộ điều khiển vùng đệm chập chờn để điều khiển sự cung cấp nội 
dung âm thanh được giải mã trên cơ sở nội dung âm thanh đầu vào được cấu hình để lựa 
chọn định tỉ lệ thời gian trên cơ sở khung hoặc định tỉ lệ thời gian trên cơ sở mẫu theo 
cách thích ứng tín hiệu. Bộ giải mã sử dụng bộ điều khiển vùng đệm chập chờn như 
được nêu trên. 
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(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) KANG, Myung-Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp thực hiện đối tượng trong 

thiết bị điện tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp thực hiện đối tượng trong thiết bị 

điện tử để thực hiện một chức năng cụ thể dựa vào mối quan hệ giữa nhiều đối tượng, 
thiết bị thực hiện đối tượng này bao gồm bộ phận hiển thị để hiển thị danh sách gồm ít 
nhất một đối tượng liên quan cho đối tượng thứ nhất mà động tác chọn được thực hiện 
trên đó, ít nhất một đối tượng liên quan này có thể thực hiện chức năng tương ứng liên 
quan đến đối tượng thứ nhất; và bộ điều khiển để điều khiển một chức năng cụ thể được 
thực hiện dựa vào mối quan hệ giữa chức năng thứ nhất của đối tượng thứ nhất và chức 
năng thứ hai của đối tượng thứ hai trong số ít nhất một đối tượng liên quan nếu động tác 
liên kết để kết nối đối tượng thứ nhất và đối tượng thứ hai được thực hiện. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị điều khiển chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng có khả năng 
điều khiển riêng biệt một số thiết bị chiếu sáng đồng thời cũng quản lý tập trung việc 
điều khiển thiết bị chiếu sáng được cung cấp. 
Trong thiết bị điều khiển chiếu sáng, khối điều khiển làm cho khối hiển thị hiển thị hình 
ảnh ký tượng tương ứng với ít nhất một trong số các thiết bị chiếu sáng. Sau đó, khối 
điều khiển thu được thông tin nhận dạng thứ nhất trong thiết bị chiếu sáng đồng thời 
cũng làm cho khối hiển thị hiển thị thông tin nhận dạng thứ nhất thu được. Sau đó, khối 
điều khiển làm cho khối lưu trữ lưu trữ thông tin nhận dạng thứ nhất được kết hợp với 
ảnh ký tượng, do đó làm cho thiết bị chiếu sáng và hình ảnh ký tượng kết hợp với nhau. 
Sau đó, khối điều khiển làm cho khối lưu trữ lưu trữ thông tin điều khiển chiếu sáng liên 
quan đến việc điều khiển thiết bị chiếu sáng tương ứng với ảnh ký tượng cùng với thông 
tin điều khiển chiếu sáng được kết hợp với ảnh ký tượng. Do đó, khối điều khiển tạo ra 
tín hiệu điều khiển dựa trên thông tin nhận dạng thứ nhất và thông tin điều khiển chiếu 
sáng được kết hợp với hình ảnh ký tượng đồng thời cũng truyền phát tín hiệu điều khiển 
được tạo thành sang thiết bị chiếu sáng tương ứng với ảnh ký tượng. 
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(54) Kẹo mút và quy trình sản xuất kẹo mút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kẹo mút, cụ thể là kẹo gắn trên que, khác biệt ở chỗ, phần ăn được 
bao gồm kẹo bơ cứng thu được bằng cách kết lắng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
quy trình sản xuất kẹo mút. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để giải mã tín hiệu âm thanh.Thiết bị giải mã tín hiệu âm 
thanh bao gồm giao diện nhận (110), trong đó giao diện nhận (110) được cấu hình để 
nhận khung thứ nhất bao gồm phần tín hiệu âm thanh thứ nhất của tín hiệu âm thanh, và 
trong đó giao diện nhận (110) được cầu hình để nhận khung thứ hai bao gồm tín hiệu 
âm thanh thứ hai của tín hiệu âm thanh. Ngoài ra, thiết bị bao gồm bộ phận tạo vết mức 
nhiễu âm (130), trong đó bộ phận tạo vết mức nhiễu âm (130) được cấu hình để xác 
định thông tin mức nhiễu âm phụ thuộc vào ít nhất một phần tín hiệu âm thanh thứ nhất 
và phần tín hiệu âm thanh thứ hai, trong đó thông tin mức nhiễu âm được biểu diễn 
trong miền tạo vết. Ngoài ra, thiết bị còn bao gồm bộ phận khôi phục thứ nhất (140) cho 
việc khôi phục, trong miền khôi phục thứ nhất, phần tín hiệu âm thanh thứ ba của tín 
hiệu âm thanh phụ thuộc vào thông tin mức nhiễu âm, nếu khung thứ ba trong số nhiều 
khung không được nhận bằng giao diện nhận (110) hoặc nếu khung thứ ba đã nêu được 
nhận bằng giao diện nhận (110) nhưng bị sai lạc, trong đó miền khôi phục thứ nhất khác 
hoặc bằng miền tạo vết. Ngoài ra, thiết bị còn bao gồm bộ phận biến đổi (121) để biến 
đổi thông tin mức nhiễu âm từ miền tạo vết tới miền khôi phục thứ hai, nếu khung thứ tư 
trong số nhiều khung không được nhận bằng giao diện nhận (110) hoặc nếu khung thứ 
tư đã nêu được nhận bằng giao diện nhận (110) nhưng bị sai lạc, trong đó miền khôi 
phục thứ hai khác với miền tạo vết, và trong đó miền khôi phục thứ hai khác với miền 
khôi phục thứ nhất. Hơn nữa, thiết bị bao gồm bộ phận khôi, phục thứ hai (141) cho việc 
khôi phục, trong miền khôi phục thứ hai, phần tín hiệu âm thanh thứ tư của tín hiệu âm 
thanh phụ thuộc vào thông tin mức nhiễu âm được thể hiện trong miền khôi phục thứ 
hai, nếu khung thứ tư đã nêu trong số nhiều khung không được nhận bằng giao diện 
nhận (110) hoặc nếu khung thứ tư được nhận bằng giao diện nhận (110) nhưng bị sai 
lạc. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa. 
Thiết bị bao gồm giao diện nhận (1210) để nhận một hoặc nhiều khung bao gồm thông 
tin trên nhiều mẫu tín hiệu âm thanh của phổ tín hiệu âm thanh của tín hiệu âm thanh 
được mã hóa, và bộ mã hóa (1220) để tạo ra tín hiệu âm thanh được khôi phục. Bộ xử lý 
(1220) được cấu hình để tạo ra tín hiệu âm thanh được khôi phục bằng cách tăng giảm 
cường độ phổ được thay đổi đến phổ đích, nếu khung hiện thời không được nhận bởi 
giao diện nhận (1210) hoặc nếu khung hiện thời được nhận bởi giao diện nhận (1210) 
nhưng bị sai lạc, trong đó phổ được thay đổi bao gồm nhiều mẫu phổ tín hiệu được thay 
đổi, trong đó, đối với mỗi mẫu tín hiệu được thay đổi của phổ được thay đổi, giá trị 
tuyệt đối của mẫu tín hiệu được thay đổi đã nêu bằng với giá trị tuyệt đối của một trong 
số các mẫu tín hiệu âm thanh của phổ tín hiệu âm thanh. Hơn nữa, bộ xử lý (1220) được 
cấu hình để không làm tăng giảm cường độ phổ được thay đổi đến phổ đích, nếu khung 
hiện thời của một hoặc nhiều khung được nhận bởi giao diện nhận (1210) và nếu khung 
hiện thời được nhận bởi giao diện nhận (1210) không bị sai lạc. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh. Thiết bị giải mã 
tín hiệu âm thanh bao gồm giao diện nhận (110), trong đó giao diện nhận (110) được 
cấu hình để nhận khung thứ nhất bao gồm phần tín hiệu âm thanh thứ nhất của tín hiệu 
âm thanh, và trong đó giao diện nhận (110) được cấu hình để nhận khung thứ hai bao 
gồm tín hiệu âm thanh thứ hai của tín hiệu âm thanh. Ngoài ra, thiết bị bao gồm bộ phận 
tạo vết mức nhiễu âm (130), trong đó bộ phận tạo vết mức nhiễu âm (130) được cấu 
hình để xác định thông tin mức nhiễu âm phụ thuộc vào ít nhất một phần tín hiệu âm 
thanh thứ nhất và phần tín hiệu âm thanh thứ hai, trong đó thông tin mức nhiễu âm được 
biểu diễn trong miền tạo vết. Ngoài ra, thiết bị còn bao gồm bộ phận khôi phục thứ nhất 
(140) cho việc khôi phục, trong miền khôi phục thứ nhất, phần tín hiệu âm thanh thứ ba 
của tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào thông tin mức nhiễu âm, nếu khung thứ ba trong số 
nhiều khung không được nhận bằng giao diện nhận (110) hoặc nếu khung thứ ba đã nêu 
không được nhận bằng giao diện nhận (110) nhưng bị sai lạc, trong đó miền khôi phục 
thứ nhất khác hoặc bằng miền tạo vết. Ngoài ra, thiết bị còn bao gồm bộ phận biến đổi 
(121) để biến đổi thông tin mức nhiễu âm từ miền tạo vết tới miền khôi phục thứ hai, 
nếu khung thứ tư trong số nhiều khung không được nhận bằng giao diện nhận (110) 
hoặc nếu khung thứ tư đã nêu được nhận bằng giao diện nhận (110) nhưng bị sai lạc, 
trong đó miền khôi phục thứ hai khác với miền tạo vết, và trong đó miền khôi phục thứ 
hai khác với miền khôi phục thứ nhất. Ngoài ra, thiết bị bao gồm bộ phận khôi phục thứ 
hai (141) cho việc khôi phục, trong miền khôi phục thứ hai, phần tín hiệu âm thanh thứ 
tư của tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào thông tin mức nhiễu âm được thể hiện trong 
miền khôi phục thứ hai, nếu khung thứ tư đã nêu trong số nhiều khung không được nhận 
bằng giao diện nhận (110) hoặc nếu khung thứ tư được nhận bằng giao diện nhận (110) 
nhưng bị sai lạc. 
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(54) Thiết bị và phương pháp giải mã tín âm thanh hiệu được mã hóa 

để thu được tín hiệu âm thanh được khôi phục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa để 

thu được tín hiệu âm thanh được khôi phục. Thiết bị bao gồm giao diện nhận (1310) để 
nhận nhiều khung, vùng đệm trễ (1020; 1320) để lưu trữ các mẫu tín hiệu âm thanh của 
tín hiệu âm thanh được giải mã, bộ lựa chọn mẫu (1030; 1330) để lựa chọn nhiều mẫu 
tín hiệu âm thanh được lựa chọn từ các mẫu tín hiệu âm thanh được lưu trữ trong vùng 
đệm trễ (1020; 1320), và bộ xử lý mẫu (1040; 1340) để xử lý các mẫu tín hiệu âm thanh 
được lựa chọn để thu được các mẫu tín hiệu âm thanh được khôi phục của tín hiệu âm 
thanh được khôi phục. Bộ lựa chọn mẫu (1030; 1330) được cấu hình để lựa chọn, nếu 
khung hiện thời được nhận bởi giao diện nhận (1310) và nếu khung hiện thời được nhận 
bởi giao diện nhận (1310) không bị sai lạc, nhiều mẫu tín hiệu âm thanh được lựa chọn 
từ các mẫu tín hiệu âm thanh được lưu trữ trong vùng đệm trễ (1020; 1320) phụ thuộc 
vào thông tin độ trễ bước được bao gồm bởi khung hiện thời. Ngoài ra, bộ lựa chọn mẫu 
(1030; 1330) được cấu hình để lựa chọn, nếu khung hiện thời không được nhận bởi giao 
diện nhận (1310) hoặc nếu khung hiện thời được nhận bởi giao diện nhận (1310) bị sai 
lạc, nhiều mẫu tín hiệu âm thanh được lựa chọn từ các mẫu tín hiệu âm thanh được lưu 
trữ trong vùng đệm trễ (1020; 1320) phụ thuộc vào thông tin độ trễ bước được bao gồm 
bởi khung khác được nhận trước đó bởi giao diện nhận (1310). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa. 
Thiết bị bao gồm giao diện nhận (1110) để nhận một hoặc nhiều khung, bộ tạo hệ số 
(1120), và bộ khôi phục tín hiệu (1130). Bộ tạo hệ số (1120) được cấu hình để xác định, 
nếu khung hiện thời trong số một hoặc nhiều khung được nhận bởi giao diện nhận 
(1110) và nếu khung hiện thời được nhận bởi giao diện nhận (1110) không bị sai lạc, 
một hoặc nhiều hệ số tín hiệu âm thanh thứ nhất, được bao gồm bởi khung hiện thời, 
trong đó một hoặc nhiều hệ số tín hiệu âm thanh thứ nhất đã nêu biểu thị đặc điểm của 
tín hiệu âm thanh được mã hóa, và một hoặc nhiều hệ số nhiễu âm biểu thị tạp âm nền 
của tín hiệu âm thanh được mã hóa. Hơn nữa, bộ tạo hệ số (1120) được cấu hình để tạo 
ra một hoặc nhiều hệ số tín hiệu âm thanh thứ hai, phụ thuộc vào một hoặc nhiều hệ số 
tín hiệu âm thanh thứ nhất và phụ thuộc vào một hoặc nhiều hệ số nhiễu âm, nếu khung 
hiện thời không được nhận bởi giao diện nhận (1110) hoặc nếu khung hiện thời được 
nhận bởi giao diện nhận (1110) bị sai lạc. Bộ khôi phục tín hiệu âm thanh (1130) được 
cấu hình để khôi phục phần thứ nhất của tín hiệu âm thanh được khôi phục phụ thuộc 
vào một hoặc nhiều hệ số tín hiệu âm thanh thứ nhất, nếu khung hiện thời được nhận bởi 
giao diện nhận (1110) và nếu khung hiện thời được nhận bởi giao diện nhận (1110) 
không bị sai lạc. Hơn nữa, bộ khôi phục tín hiệu âm thanh (1130) được cấu hình để khôi 
phục phần thứ hai của tín hiệu âm thanh được khôi phục phụ thuộc vào một hoặc nhiều 
hệ số tín hiệu âm thanh thứ hai, nếu khung hiện thời không được nhận bởi giao diện 
nhận (1110) hoặc nếu khung hiện thời được nhận bởi giao diện nhận (1110) bị sai lạc. 
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(54) Phương pháp và thiết bị để thu được các hệ số phổ cho khung 

thay thế của tín hiệu âm thanh, bộ giải mã âm thanh, bộ nhận 
âm thanh và hệ thống truyền các tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thu được các hệ số phổ cho khung thay 
thế của tín hiệu âm thanh, bộ giải mã âm thanh, bộ nhận âm thanh và hệ thống truyền 
các tín hiệu âm thanh. Phương pháp được mô tả là thu các hệ số phổ cho khung thay thế 
(m) của tín hiệu âm thanh. Thành phần âm của phổ của tín hiệu âm thanh được phát 
hiện dựa trên đỉnh mà có mặt trong phổ của các khung đứng trước khung thay thế (m). 
Đối với thành phần âm của phổ, hệ số phổ cho đỉnh (502) và vùng lân cận của nó trong 
phổ của khung thay thế (m) được dự báo, và đối với thành phần không phải âm của phổ, 
hệ số phổ không được dự báo cho khung thay thế (m) hoặc hệ số phổ tương ứng của 
khung đứng trước khung thay thế (m) được sử dụng. 
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(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt (100) được bố trí với: lồng quay (116) được bố trí quay 
được trong thùng chứa nước (108); và màng hút nước (300) được phủ trên toàn bộ bề 
mặt ngoài của cạnh bên lồng quay (116). Máy giặt (100) có cơ cấu như trên, trong đó 
màng hút nước (300) được phủ trên toàn bộ bề mặt ngoài của cạnh bên lồng quay (116) 
là phần khó để với tay tới và do đó, không thể dễ dàng làm sạch hoặc bảo dưỡng, có 
hiệu quả trong việc làm giảm đến mức tối thiểu sự lan truyền của nấm mốc, sự bám của 
chất bẩn và chất tẩy. 
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(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Thiết bị cấp sợi vào các kim của máy dệt kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (1) để cấp sợi vào các kim (N) của máy dệt kim, thiết bị 
này bao gồm thân (2) được dùng để liên kết vào bộ phận đỡ kim của máy dệt kim, và 
được tạo ra có ít nhất bệ đỡ chứa (3) được tạo kết cấu để chứa theo cách dịch chuyển 
được các phương tiện dẫn sợi (4) trong thân. Thiết bị này được tạo ra có các phương tiện 
dẫn sợi (4), được chứa theo cách dịch chuyển được trong bệ đỡ chứa (3) và bao gồm tay 
đòn thứ nhất (5), thanh dẫn sợi (6) và tay đòn thứ hai (10). Tay đòn thứ nhất được lắp 
quay được vào thân (2) để có thể quay được quanh trục quay thứ nhất (X); thanh dẫn sợi 
được lắp quay được vào tay đòn thứ nhất (5) để có thể quay, so với tay đòn thứ nhất, 
quanh trục quay thứ hai (Y). Thanh dẫn sợi kéo dài theo chiều dọc giữa đầu sau (7) và 
đầu trước (8); đầu trước (8) kéo dài và ló ra khỏi bệ đỡ (3) theo hướng của bộ phận đỡ 
kim, và tạo ra ít nhất một đường dẫn (61) dùng cho sợi cần được phân phối vào các kim 
(N) của bộ phận đỡ kim; thanh dẫn sợi còn được tạo ra có phần dẫn hướng (9). Tay đòn 
thứ hai (10) được lắp quay được vào thân (2) để có thể quay được quanh trục quay thứ 
ba (Z) và kéo dài giữa đầu kích hoạt (11) và đầu dẫn hướng (12), mà phần dẫn hướng (9) 
của thanh dẫn sợi được duy trì sự tiếp xúc trượt. Các phương tiện dẫn sợi còn bao gồm 
các phương tiện kích hoạt dịch chuyển theo cách có kiểm soát tay đòn thứ nhất (5) và 
tay đòn thứ hai (10) để định vị thanh dẫn sợi (6) ở nhiều vị trí làm việc so với bộ phận 
đỡ kim của máy dệt kim. 
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(54) Phương pháp biến đổi mức độ fucosyl hóa của protein và 

glycoprotein thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp biến đổi mức độ fucosyl hóa của protein ở sinh vật 

nhân thật và/hoặc hệ biểu hiện có nguồn gốc từ sinh vật nhân thật và glycoprotein thu 
được bằng phương pháp này. Phương pháp này bao gồm bước thực hiện quá trình biểu 
hiện protein và/hoặc biến đổi sau dịch mã ở tổng nồng độ cao của mangan hoặc ion 
mangan.  
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp và hệ thống sản xuất khí giàu hydro từ chất hữu 

cơ rắn 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất khí giàu hydro từ chất hữu cơ rắn bao gồm 

bước: gia nhiệt nguyên liệu hữu cơ rắn trong thiết bị phản ứng nhiệt phân để có thể thực 
hiện được phản ứng nhiệt phân; và khí hóa bằng hơi nước sản phẩm khí tạo ra được từ 
phản ứng nhiệt phân trong thiết bị phản ứng khí hóa tầng di động để tạo ra sản phẩm 
giàu hydro. Sáng chế cũng đề xuất hệ thống sản xuất khí giàu hydro từ chất hữu cơ rắn, 
bao gồm: thiết bị khử bụi - phân loại chất mang nhiệt rắn; thiết bị phản ứng nhiệt phân; 
thiết bị phản ứng khí hóa tầng di động; lò phản ứng ống đứng và đốt cháy. Phương pháp 
theo sáng chế được vận hành ở áp suất khí quyển và có công nghệ đơn giản, thích hợp 
cho quá trình khí hóa và đồng khí hóa các chất hữu cơ rắn dễ bay hơi khác nhau, bao 
gồm nguyên liệu thô chứa lượng hơi ẩm, chất vô cơ và lưu huỳnh tương đối lớn. 
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(54) Chế phẩm có khả năng polyme hóa cho vật liệu quang có chỉ 

số khúc xạ cao, chế phẩm đổi màu theo ánh sáng và phương 
pháp sản xuất vật liệu quang có chỉ số khúc xạ cao sử dụng 
các chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mới có khả năng polyme hóa cho vật liệu quang có chỉ 
số khúc xạ cao, chế phẩm đổi màu theo ánh sáng, và phương pháp sản xuất vật liệu 
quang có chỉ số khúc xạ cao sử dụng các chế phẩm này. Cụ thể hơn, chế phẩm có khả 
năng polyme hóa cho vật liệu quang có chỉ số khúc xạ cao, chứa một hoặc nhiều hợp 
chất được biểu diễn bởi công thức 1 và 2. Ngoài ra, chế phẩm đổi màu theo ánh sáng 
còn bao gồm hợp chất đổi màu theo ánh sáng cũng được đề xuất. Theo sáng chế, vật liệu 
quang có chỉ số khúc xạ cao và hiệu quả đổi màu theo ánh sáng và các đặc tính quang 
học và vượt trội cũng có thể đạt được.  
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One Bethel Valley Road, Oak Ridge, Tennessee 37831-6528, United States of America
(72) NARULA, Chaitanya (US), DAVISON, Brian H. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất nguyên liệu hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nguyên liệu hydrocacbon, trong đó phương 
pháp này bao gồm bước cho ít nhất một rượu no không vòng có ít nhất 3 đến 10 nguyên 

tử cacbon tiếp xúc với chất xúc tác zeolit mang kim loại ở nhiệt độ ít nhất là 100°C và 

tối đa là 550°C, trong đó kim loại này là ion kim loại mang điện tích dương, và chất xúc 
tác zeolit mang kim loại có hoạt tính xúc tác chuyển hóa rượu thành nguyên liệu 
hydrocacbon, trong đó phương pháp này trực tiếp sản xuất ra hỗn hợp nguyên liệu 
hydrocacbon chứa etylen với lượng nhỏ hơn 1% thể tích và các hợp chất hydrocacbon có 
ít nhất 8 nguyên tử cacbon với lượng ít nhất là 35% thể tích. 
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(11) 46733 
(21) 1-2016-00288 (51) 7 A63B  67/18 

(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/066792         25.06.2014 (87) WO2014/208577 A1 31.12.2014 
(30) 2013-136384         28.06.2013      JP 
(71) MIZUNO CORPORATION  (JP) 

1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8538 Japan 
(72) YOSHIDA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quả cầu lông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quả cầu lông (1) mà có thể được sản xuất bằng quy trình sản xuất 
đơn giản và có độ bền cao bao gồm: thân đế, các lông cầu lông được gắn vào thân đế. 
Thân đế bao gồm phần đầu đỉnh và chi tiết tăng cứng (2c) được đặt ở phần bề mặt phần 
đầu đỉnh. Chi tiết tăng cứng (2c) được tạo ra có các lỗ cố định (63), và trục (7) của mỗi 
một sợi lông cầu lông được chèn qua một trong số các lỗ cố định (63) và cố định vào đó. 
Vùng thứ nhất ở bề mặt chu vi trong của mỗi một trong số các lỗ cố định (63) được tạo 
ra để kéo dài dọc theo phần thứ nhất ở bề mặt của trục (7) của mỗi một trong số các 
lông cầu lông, và tiếp xúc với phần thứ nhất ở bề mặt của trục (7) của một trong số các 
sợi lông cầu lông. 
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(11) 46734 
(21) 1-2016-00290 (51) 7 C25D  9/08, C23C  22/34,  28/00, 

C25D  9/10 
(22) 16.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/068941        16.07.2014 (87) WO2015/012176 A1 29.01.2015 
(30) 2013-153561        24.07.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAKAMURA Norihiko (JP), SUTO Mikito (JP), OSHIMA Yasuhide  (JP), 

SHIGEKUNI Tomofumi  (JP), SUZUKI Takeshi (JP), NAKAMARU Hiroki  (JP), 
NAKAGAWA Yusuke  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm vật chứa có độ bám dính với nhựa và khả năng 
chống ăn mòn tốt. Tấm thép dùng làm vật chứa này bao gồm tấm thép nền có lớp mạ 
bao gồm lớp mạ Sn trên ít nhất một phần bề mặt của tấm thép nền, và lớp phủ được bố 
trí bên trên lớp mạ Sn, trong đó lớp phủ này chứa ziricon, titan và silic oxit và lượng phủ 
trên một mặt của tấm thép nằm trong khoảng từ 1 đến 40mg/m2 Zr, 0,5 đến 10mg/m2 Ti 
và 1 đến 40mg/m2 Si. 
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(11) 46735 
(21) 1-2016-00291 (51) 7 H04Q  5/22 

(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/044133     25.06.2014 (87) WO2014/210183 A3 31.12.2014 
(30) 102123122          28.06.2013      TW 

103103586          29.01.2014      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.01.2016 
(71) WEK ELECTRONICS CO., LTD.  (TW) 

8F., No. 67, Sec. 1, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103, Taiwan 
(72) LIU, Maria  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đọc thẻ RFID và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đọc thẻ RFID và phương pháp vận hành thiết bị này. Thiết 
bị đọc thẻ RFID bao gồm bộ vi điều khiển (11) và cuộn dây (12). Thiết bị đọc thẻ RFID 

được cung cấp có năng lượng điện bằng ắc quy hoặc bằng cảm ứng điện từ. ở chế độ 
đọc thẻ, số ID và dữ liệu của thẻ RFID được đọc và được lưu trữ trong bộ vi điều khiển. 

ở chế độ bình thường, khi thiết bị đọc thẻ RFID phát hiện tín hiệu điện từ được truyền 
từ bộ đọc thẻ RFID, thì thiết bị đọc thẻ RFID truyền thông số ID và dữ liệu đã lưu trữ 
của thẻ RFID với bộ đọc thẻ RFID. 
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(11) 46736 
(21) 1-2016-00295 (51) 7 A01C 1/06 

(22) 22.01.2016 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Hoài Châu (VN), Đào Trọng Hiền  (VN), Hoàng Thị Mai (VN), Nguyễn Thị 
Thúy  (VN), Đỗ Thị Thu Thủy  (VN) 

(54) Phương pháp sản xuất vật liệu bọc hạt giống và vật liệu bọc 
hạt giống thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu bọc hạt giống bao gồm các bước: 

a) tổng hợp bột nano bạc (nano Ag°) được gắn trên silic oxit; 
b) chuẩn bị chất độn được lựa chọn từ nhóm bao gồm bột silic oxit hoặc bentonit hoặc 
hỗn hợp của chúng; và 
c) tạo ra vật liệu bọc hạt giống. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu bọc hạt giống thu được bằng phương pháp 
này. 
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(11) 46737 
(21) 1-2016-00298 (51) 7 C07D  213/61, C07C  311/20, A61K  

31/18,  31/4418, A61P  29/00 
(22) 24.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/GB2014/051921     24.06.2014 (87) WO2014/207445 31.12.2014 
(30) 1311361.8          26.06.2013      GB 
(71) PIMCO 2664 LIMITED  (GB) 

24 Cornhill, London, Greater London, EC3V 3ND, United Kingdom 
(72) PATEL, Lisa  (GB), SMITH, Stephen Allan (GB), GREIG, Iain Robert  (GB), 

WILLIAMS, Samuel Cameron (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất N-(4-hyđroxy-4-metyl-xyclohexyl)-4-phenyl-

benzensulfonamit và N-(4-hy®roxy-4-metyl-xyclohexyl)-4-(2-
pyriđyl)benzensulfonamit, chế phẩm chứa hợp chất này và 
phương pháp bào chế chế phẩm này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất N-(4-hydroxy-4-metyl-xyclohexyl)-4-phenyl-
benzensulfonamit và N-(4-hydroxy-4-metyl-xyclohexyl)-4-(2-pyridyl)benzensulfonamit 
hữu ích để điều trị rối loạn bao gồm chứng viêm và/hoặc phá hủy khớp và/hoặc mất 
xương, rối loạn được điều biến bởi hoạt tính quá mức và/hoặc không thích hợp và/hoặc 
kéo dài của hệ miễn dịch; rối loạn viêm hoặc tự miễn, ví dụ, viêm khớp dạng thấp; bệnh 
vảy nến; viêm khớp dạng vảy nến; bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD); chứng hen; 
chứng xơ vữa động mạch; chứng viêm cứng đốt sống; chứng đa xơ cứng; bệnh luput ban 
đỏ toàn thân; hội chứng Sjogren; rối loạn liên quan tới sự mất xương, như mất xương liên 
quan tới hoạt tính hủy cốt bào quá mức trong bệnh viêm khớp dạng thấp, chứng loãng 
xương, bệnh ung thư liên quan đến bệnh về xương, hoặc bệnh Paget; bệnh ung thư, như 
các ác tính huyết học, như bệnh đa u tủy, bệnh bạch cầu hoặc u bạch huyết, hoặc ung 
thư u rắn, như ung thư bàng quang, ung thư vú (nữ và/hoặc nam), ung thư trực tràng, 
caxinom tế bào trong thận, ung thư thận, ung thư phổi, ung thư tụy, ung thư dạ dày, ung 
thư tuyến tiền liệt, ung thư não, ung thư da, ung thư tuyến giáp, u nguyên bào tạo men tế 
bào cơ sở, hoặc u melanin; rối loạn liên quan tới chứng xơ hóa, như chứng xơ cứng toàn 
thân hoặc phù cứng bì, hoặc viêm mạch thể hiếm, như bệnh Behcet. Sáng chế cũng đề 
cập đến chế phẩm chứa hợp chất này và phương pháp bào chế chế phẩm này. 
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(11) 46738 
(21) 1-2016-00299 (51) 7 H04L  12/26 

(22) 28.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/083154    28.07.2014 (87) WO2015/010661 29.01.2015 
(30) 61/858,858         26.07.2013      US 

14/339,036         23.07.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ASHWOOD-SMITH, Peter  (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần tử mạng, phương pháp thực hiện chuyển mạch bảo vệ, và 

nút vào 
  (57)     Sáng chế đề cập đến NE (network element- phần tử mạng) được cấu hình để hoạt động 

trong mạng định tuyến nguồn, trong đó NE bao gồm bộ tiếp nhận, bộ truyền, và bộ xử 
lý được ghép nối với bộ tiếp nhận và bộ truyền. Bộ xử lý có thể được cấu hình để khiến 
NE để tiếp nhận từ NE đầu vào, phần dò bảo vệ tính trực tiếp bao gồm tiêu đề mà bao 
gồm danh sách một hoặc nhiều định danh kết nối theo trật tự biểu thị đường mạng đi 
ngang mạng định tuyến nguồn mà qua đó phần dò bảo vệ tính trực tiếp nên được chuyển 
tiếp, truyền phần dò bảo vệ tính trực tiếp về phía NE đầu ra theo các định danh kết nối, 
tiếp nhận phần dò bảo vệ tính trực tiếp từ NE đầu ra, và truyền phần dò bảo vệ tính trực 
tiếp đến NE đầu vào theo danh sách thứ hai một hoặc nhiều định danh kết nối theo trật 
tự có trong tiêu đề. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thực hiện chuyển 
mạch bảo vệ, và đầu vào. 
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(22) 02.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/067617         02.07.2014 (87) WO2015/002217 A1 08.01.2015 
(30) 2013-141461         05.07.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) 1. PRIME POLYMER CO., LTD.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 

(72) MATSUDA, Yuichi (JP), SUGIO, Daisuke (JP), OKAZAKI, Shinpei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phanh sau xe mô tô làm từ chế phẩm polyme propylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phanh sau xe mô tô làm từ chế phẩm polyme propylen chứa 52 đến 
74,5 phần trọng lượng polyme propylen (A) có MFR (Melt flow rate - Tốc độ dòng 
nóng chảy) nằm trong khoảng từ 1 đến 20g/10 phút, 25 đến 45 phần trọng lượng sợi 
thủy tinh (B), và 0,5 đến 3 phần trọng lượng polyme propylen cải biến (C), trong đó tổng 
(A), (B) và (C) là 100 phần trọng lượng, các phần có bề mặt lộ ra ngoài của phanh sau 
xe mô tô có độ dày lớn hơn hoặc bằng 4mm và nhỏ hơn 20mm. 
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(22) 27.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/080991     27.06.2014 (87) WO2014/206345 31.12.2014 
(30) 61/840,559          28.06.2013      US 

PCT/CN2014/077395       13.05.2014      CN 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
(72) WANG, Le (US), DAI, Yujia (US), HOLMS, James (US), LIU, Dachun (CN), 

MCCLELLAN, William (US), MCDANIEL, Keith (US), HASVOLD, Lisa (US), 
FIDANZE, Steven D. (US), SHEPPARD, George (US), MARJANOVIC, Jasmina (RS) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất làm chất ức chế bromodomain và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 

  

 
 
trong đó Rx, Ry, Rx1, L1, G1, A1, A2, A3, và A4 có các giá trị được xác định trong bản mô 
tả và muối dược dụng của nó, mà hữu dụng làm tác nhân điều trị bệnh và tình trạng 
bệnh lý, bao gồm  bệnh viêm, bệnh ung thư, và bệnh AIDS. Sáng chế cũng đề xuất dược 
phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất có công thức (I). 
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(11) 46741 
(21) 1-2016-00328 (51) 7 B63B  25/08 

(22) 27.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/063740     27.06.2014 (87) WO2014/207222 31.12.2014 
(30) 13174389.0          28.06.2013      EP 
(71) STOLT-NIELSEN TM B.V.  (NL) 

Westerlaan 5 , NL-3016 CK Rotterdam, Netherlands 
(72) ENOIZI, Paolo (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo tàu chở hàng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo tàu chở hàng lỏng, tốt hơn là tàu chở hàng 
lỏng có khoang. Theo sáng chế, phương pháp này bao gồm các bước: 
tạo ra thân tàu trong đó có bố trí ít nhất một hầm chứa có thể tiếp cận được qua cửa hầm 
chứa; 
tạo ra ít nhất một môđun bồn chứa độc lập bao gồm nhiều bồn chứa hàng; và 
bố trí môđun bồn chứa độc lập trong hầm chứa để tạo ra tàu chở hàng lỏng, trong đó 
môđun bồn chứa được bố trí trong hầm chứa sao cho môđun bồn chứa và thân tàu nêu 
trên độc lập về mặt kết cấu và sao cho môđun bồn chứa có thể tháo được qua cửa hầm 
chứa nêu trên của hầm chứa sau một khoảng thời gian sử dụng tàu chở hàng lỏng. 
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(11) 46742 
(21) 1-2016-00329 (51) 7 E04B  2/74, E04C  3/04,  3/07 

(22) 01.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/063957     01.07.2014 (87) WO2015/000897 08.01.2015 
(30) 10 2013 106 880.4          01.07.2013      DE 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, France 
(72) LEYE, Herbert (DE), MOLLER, Jens (DE), RIEDL, Thomas (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ kết cấu khô và khung đỡ định hình dùng cho hệ kết cấu khô 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ kết cấu khô và khung đỡ định hình dùng cho hệ kết cấu khô này. 

Hệ kết cấu khô bao gồm: kết cấu đỡ (2), tấm phủ (3) được bố trí trên ít nhất một mặt của 
kết cấu đỡ và lớp cách âm (4), trong đó kết cấu đỡ (2) bao gồm các khung đỡ định hình 
(22) mà ít nhất một tấm phủ (3) được gắn chắc chắn vào, các khung đỡ định hình (22) 
được làm bằng vật liệu dạng tấm và trên tiết diện ngang bao gồm phần đế và hai phần 
cánh nằm vuông góc với phần đế này, vật liệu dạng tấm này có hoa văn dập nổi bao 
gồm các phần lồi và các phần lõm được phân bố đồng đều. Tốt hơn là, khoảng cách từ 
tâm tới tâm giữa hai phần  lồi liền kề của hoa văn dập nổi ở một mặt của vật liệu dạng 
tấm nhỏ hơn 6 lần chiều dày danh định của tấm, phần đế được nối với phần cánh liền kề 
nhờ phần dạng cong với bán kính ngoài ít nhất bằng 3 lần chiều dày danh định của tấm. 
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(11) 46743 
(21) 1-2016-00334 (51) 7 H04B  1/38, H01Q  3/26, H04B  1/04

(22) 02.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/003520         02.07.2014 (87) WO2015/008442 22.01.2015 
(30) 2013-149366         18.07.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2016 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) Tomohiro KIKUMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống vô tuyến điểm-điểm, thiết bị truyền thông, phương 

pháp điều khiển truyền thông, và phương tiện đọc được bằng 
máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vô tuyến điểm-điểm, thiết bị truyền thông, phương pháp 
điều khiển truyền thông, và phương tiện đọc được bằng máy tính. Trong đó, thiết bị 
truyền thông (1) bao gồm khối truyền thông (11) và khối điều khiển (12). Khối truyền 
thông (11) được nối điện vào anten (10) được gắn vào kết cấu (40). Khối điều khiển (12) 
điều khiển, dựa trên chỉ số chất lượng biểu thị chất lượng truyền thông liên quan đến các 
rung động của kết cấu (40), thông số truyền thông vô tuyến được áp dụng cho khối 
truyền thông (11). Điều này có thể góp phần, ví dụ, hạn chế sự suy giảm chất lượng 
truyền thông của liên kết vô tuyến vốn xảy ra do các rung động của kết cấu mà thiết bị 
truyền thông được gắn vào đó. 
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(11) 46744 
(21) 1-2016-00336 (51) 7 C01F  5/10, C12P  7/40, C01B  

13/18, C01F  5/06 
(22) 02.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064059     02.07.2014 (87) WO2015/000956 08.01.2015 
(30) 13174834.5          03.07.2013      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2016 
(71) PURAC BIOCHEM BV  (NL) 

Arkelsedijk 46 NL-4206 AC Gorinchem, Netherlands  
(72) DE VRIES Johannes Jeichinus (NL), FREDIANSYAH Raymon (ID), DE HAAN 

AndrÐ Banier  (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý dung dịch magie clorua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý dung dịch MgCl2 bao gồm các bước: làm bay 
hơi dung dịch nước chứa MgCl2 với lượng 5-25% khối lượng và tuỳ ý chứa tạp chất hữu 
cơ, trong đó nước và các thành phần hữu cơ, nếu có mặt, được làm bay hơi; thu dung 
dịch nước chứa MgCl2 với nồng độ 25-35% khối lượng sau khi làm bay hơi và cấp dung 
dịch này vào thiết bị cô sơ bộ, trong đó dung dịch này được cho tiếp xúc với dòng khí 

chứa HCl có nhiệt độ ít nhất là 300°C; cấp dung dịch nước chứa MgCl2 với nồng độ 35-
45% khối lượng thu được từ thiết bị cô sơ bộ vào thiết bị phản ứng thủy nhiệt, trong đó 

thiết bị phản ứng này có nhiệt độ ít nhất là 300°C; lấy MgO ra khỏi thiết bị phản ứng 
thủy nhiệt ở dạng rắn, và lấy dòng khí chứa HCl ra khỏi thiết bị phản ứng thủy nhiệt, 

trong đó dòng khí chứa HCl này có nhiệt độ ít nhất là 300°C; cấp dòng khí chứa HCl có 

nhiệt độ ít nhất là 300°C vào thiết bị cô sơ bộ; lấy dòng khí chứa HCl có nhiệt độ tối đa 

là 150°C ra khỏi thiết bị cô sơ bộ này. 
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(11) 46745 
(21) 1-2016-00338 (51) 7 C08G  18/76,  18/42,  18/32,  18/66 

(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/044001     25.06.2014 (87) WO2014/210098 A1 31.12.2014 
(30) 61/840,039          27.06.2013      US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Julius FARKAS  (US), Joseph J. VONTORCIK, Jr.  (US), Qiwei LU  (US), Charles P. 

JACOBS  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt cứng phục hồi nhanh, quy 

trình sản xuất chế phẩm này, sản phẩm chứa chế phẩm này và 
phương pháp cải thiện tính chất phục hồi của chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt có tính chất phục hồi, khả năng đàn 
hồi cao, hoặc cả hai, trong khi vẫn có độ cứng tốt, đã rất khó để tạo ra chế phẩm 
polyuretan dẻo nhiệt với sự kết hợp của các tính chất này. Một số chế phẩm theo sáng 
chế có độ đục thấp và/hoặc độ trong suốt cao. Sự kết hợp của các tính chất này giúp chế 
phẩm polyuretan dẻo nhiệt theo sáng chế là vật liệu hữu dụng cho các sản phẩm đòi hỏi 
sự phục hồi nhanh, khả năng đàn hồi tốt, hoặc cả hai mà vẫn cần vật liệu có độ cứng, và 
theo một số phương án là có độ đục thấp và/hoặc độ trong suốt cao. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm này, sản phẩm chứa chế 
phẩm này và phương pháp cải thiện tính chất phục hồi của chế phẩm này. 
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(11) 46746 
(21) 1-2016-00339 (51) 7 C08G  18/66,  18/76,  18/32,  18/42 

(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/044002     25.06.2014 (87) WO2014/210099 A1 31.12.2014 
(30) 61/840,043          27.06.2013      US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Joseph J. VONTORCIK, Jr. (US), Qiwei LU (US), Charles P. JACOBS (US), Julius 

FARKAS (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt mềm phục hồi nhanh, quy 

trình sản xuất chế phẩm này, sản phẩm chứa chế phẩm này và 
phương pháp cải thiện tính chất phục hồi của chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt có tính chất phục hồi, khả năng đàn 
hồi cao, hoặc cả hai, trong khi vẫn có độ mềm tốt (nghĩa là độ cứng thấp), đã rất khó để 
tạo ra chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt với sự kết hợp của các tính chất này. Một số chế 
phẩm theo sáng chế có độ đục thấp và/hoặc độ trong suốt cao. Sự kết hợp của các tính 
chất này giúp chế phẩm polyuretan dẻo nhiệt theo sáng chế là vật liệu hữu dụng cho các 
sản phẩm đòi hỏi sự phục hồi nhanh, khả năng đàn hồi tốt, hoặc cả hai mà vẫn cần vật 
liệu có độ mềm, và theo một số phương án là có độ đục thấp và/hoặc độ trong suốt cao. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm này, sản phẩm chứa chế 
phẩm này và phương pháp cải thiện tính chất phục hồi của chế phẩm này. 
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(22) 13.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/077395     13.05.2014 (87) WO2014/206150 31.12.2014 
(30) 61/840,559          28.06.2013      US 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
(72) WANG, Le (US), DAI, Yujia (US), HOLMS, James (US), LIU, Dachun (CN), 

MCCLELLAN, William (US), MCDANIEL, Keith (US), HASVOLD, Lisa (US), 
FIDANZE, Steven D. (US), SHEPPARD, George (US), MARJANOVIC, Jasmina (RS) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất ức chế bromodomain và dược phẩm chứa hợp chất này 
(57)   Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó Rx, Ry, Rx1, L1, G1, A1, A2, A3 và A4 có nghĩa như được xác định trong bản mô 
tả, và muối dược dụng của nó, mà hữu dụng làm tác nhân điều trị các bệnh và tình trạng 
bệnh lý, bao gồm các bệnh viêm, bệnh ung thư, và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải (acquired immunodeficiency syndrome - AIDS). Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm 
chứa một hoặc nhiều hợp chất có công thức (I). 
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(21) 1-2016-00350 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/00, C22C  

38/12,  38/54, C21D  9/46 
(22) 27.06.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2013/067732          27.06.2013 (87) WO2014/207879 31.12.2014 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 
(72) Hironori KUBO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Vật liệu thép chống mài mòn và phương pháp sản xuất vật liệu 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép chống mài mòn có độ bền mỏi cao và phương pháp 

sản xuất vật liệu này. Vật liệu thép này có thành phần bao gồm, theo % khối lượng: C: 
0,30 - 0,90%; Si: 0,05- 1,00%; Mn: 0,10 - 1,50%; P: 0,003 - 0,030%; S: 0,001 - 0,020%; 
Nb: 0,10 - 0,70%; và còn chứa, nếu cần, một hoặc nhiều nguyên tố sau: Cr: 1,50% hoặc 
nhỏ hơn, Mo: 0,50% hoặc nhỏ hơn; V: 0,50% hoặc nhỏ hơn; Ni: 2,00%; Ti: 0,10% hoặc 
nhỏ hơn; B: 0,0050% hoặc nhỏ hơn; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh 
được. Vật liệu thép chống mài mòn này có cấu trúc kim loại sau khi nhiệt luyện chứa 
cacbit chứa Nb được phân tán trong đó, và có số lượng hạt cacbit chứa Nb với đường 

kính 1,0m hoặc lớn hơn được kiểm soát ở mật độ hạt là 200 hạt/mm2 hoặc cao hơn và 

đường kính hạt lớn nhất Dmax của các hạt cacbit chứa Nb trong 103mm3 được ước tính 

bằng phương pháp thống kê trị số cực trị được kiểm soát ở 18,0m hoặc nhỏ hơn. 
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(86) PCT/KR2014/006084     08.07.2014 (87) WO2015/008961 22.01.2015 
(30) 10-2013-0083295          16.07.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2016 
(71) SYNOPEX INC.  (KR) 

7, Songdeok-ro, Daesong-myeon, Nam-gu Pohang-si Gyeongsangbuk-do 790-841 
Republic of Korea 

(72) PARK, Byung-jae  (TW), OH, Sang-kyo (TW), KANG, Jin-suk  (TW), YOON, Hwi 
(TW) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Màng sợi rỗng có độ bền cao và phương pháp sản xuất màng 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến màng sợi rỗng có độ bền cao; màng sợi rỗng có đặc tính cơ học 

được gia cố bằng màng phân tách lọc được chất lỏng ở dạng sợi rỗng, và tạo ra, sợi rỗng 
bên trong, lớp gia cố polyme để gia cố; và phương pháp sản xuất chúng. Theo sáng chế, 
do sự có mặt của lớp gia cố có chức năng để gia cố trong cấu trúc mặt cắt ngang của 
màng sợi rỗng, tính thấm không bị giảm và đặc tính cơ học được tăng lên. Nghiên cứu 
sáng chế này được hỗ trợ bởi Trung tâm nghiên cứu & phát triển để giảm khí nhà kính 
không chứa CO2 (GT-11-E-02-001-2) trong dự án phát triển công nghệ môi trường toàn 
cầu của Bộ Môi Trường.  
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(21) 1-2016-00357 (51) 7 C07D  215/22, A01N  43/42, A01P  

15/00 
(22) 27.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/044727    27.06.2014 (87) WO2014/210555 31.12.2014 
(30) 61/840,967         28.06.2013      US 
(71) 1. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA  (US) 

1111 Franklin Street, Twelfth Floor, Oakland, CA 94607-5200, United States of 
America 
2. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(72) CUTLER, Sean, R. (US), WENDEBORN, Sebastian, Volker (DE), JUNG, Pierre, 
Joseph (FR), LACHIA, Mathilde, Denise  (FR), DUMEUNIER, Raphael (BE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất chủ vận hoạt hóa thụ thể axit absxisic (ABA), chế 

phẩm dùng trong nông nghiệp chứa chúng, phương pháp làm 
tăng tính kháng stress phi sinh vật ở thực vật, phương pháp ức 
chế sự nảy mầm của hạt ở thực vật, phương pháp hoạt hóa 
protein PYR/PYL và thực vật tiếp xúc với hợp chất hoặc chế 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất chủ vận hoạt hóa thụ thể axit absxisic (ABA), chế phẩm 
dùng trong nông nghiệp chứa hợp chất chủ vận này. Chế phẩm này là hữu hiệu để gây ra 
đáp ứng ABA ở mô sinh dưỡng thực vật, làm giảm stress phi sinh vật ở thực vật và ức 
chế sự nảy mầm của hạt thực vật. Hợp chất này hữu hiệu để gây ra sự biểu hiện của các 
gen đáp ứng ABA ở các tế bào biểu hiện thụ thể ABA nội sinh hoặc khác loài. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp làm tăng tính kháng stress phi sinh vật ở thực vật, phương 
pháp ức chế sự nảy mầm của hạt ở thực vật, và phương pháp hoạt hóa protein PYR/PYL 
bằng cách sử dụng hợp chất hoặc chế phẩm này. Thực vật tiếp xúc với hợp chất hoặc chế 
phẩm này cũng được đề cập.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
290 
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(22) 31.07.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2013/070817 31.07.2013 (87) WO2015/015609 05.02.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.01.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) NISHIMOTO Taro (JP), INOUE Taishi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu nắp che thân dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nắp che thân của xe máy có thể giảm lực cản không khí 
bằng cách loại bỏ sự ứ lại của các dòng không khí đi qua phần dưới của nắp che dưới 
phía trước và có thể làm mát có hiệu quả cụm động lực bằng kết cấu đơn giản, kết cấu 
này sử dụng các dòng không khí. Kết cấu nắp che thân dùng cho xe máy (1) theo sáng 
chế bao gồm nắp che thân (20) có: nắp che trước (21) che phần trước (10a) của thân xe 
từ phía trước đến các phía bên của ống đầu (15); nắp che dưới phía trước (30) che bề 
mặt trước của thân xe, bên dưới nắp che trước (21) và có bề mặt đối diện uốn cong 
(30a), bề mặt này liên tục từ bên trên đến phía sau bánh trước (18) để quay về đối diện 
với bánh trước (18); và nắp che dưới (25) che bề mặt dưới của thân xe nằm xa hơn về 
phía trước so với cụm động lực (55) và kéo dài hơi xa hơn về phía sau so với nắp che 
dưới phía trước (30), trong đó phần đầu dưới (30e) của nắp che dưới phía trước (30) có 
phần uốn cong (36) và do vậy cho phép kéo dài về phía sau để được nối với nắp che dưới 
(25), và trong đó phần uốn cong (36) được tạo ra sao cho bán kính cong ở tâm nằm 
ngang lớn hơn các bán kính cong ở các phần đầu nằm ngang của nó. 
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(72) ROHLF, Evan Vincent (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giấy chống mốc, panen thạch cao, chế phẩm phủ giấy kháng vi 

sinh vật và phương pháp tạo ra giấy nhiều lớp chống mốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy chống mốc. Giấy theo sáng chế được phủ lên ít nhất một bề 

mặt của nó lớp phủ kháng vi sinh vật chứa siloxan được polyme hóa và chất diệt nấm. 
Sáng chế còn đề cập đến lớp phủ kháng vi sinh vật và phương pháp chế tạo giấy theo 
sáng chế. Sáng chế cũng đề cập đến panen thạch cao có tính chống mốc và mốc sương 
được cải tiến. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
292 
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Prastavagen 513, 263 65 Viken, Sweden 
(72) Darko PERVAN (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Bộ viên gạch và bộ tấm sàn có hệ thống khóa cơ khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ viên gạch bao gồm các viên gạch sứ và đá (1a, 1b), các viên 
gạch này được trang bị một hệ thống khóa bao gồm một bộ phận dải rời (6) được nối với 
rãnh đứng (9) và rãnh ngang (14) được tạo ra trong cạnh viên gạch (1, 1'). 
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(21) 1-2016-00388 (51) 7 E04G  9/05,  11/08 
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(72) HOLLMANN, Kai (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Ván khuôn panen dùng cho khuôn đổ bê tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ván khuôn panen dùng cho khuôn đổ bê tông bao gồm: kết cấu đỡ 
và mặt khuôn được liên kết với kết cấu đỡ, khác biệt ở chỗ, kết cấu đỡ này làm bằng 
chất dẻo; và mặt khuôn được cấu thành bởi một thành phần mặt khuôn bằng chất dẻo 
hoặc bởi một số thành phần mặt khuôn bằng chất dẻo, từng thành phần này được liên 
kết với kết cấu đỡ theo cách tháo ra được. 
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(11) 46755 
(21) 1-2016-00393 (51) 7 C10B  57/00, C10L  5/04 

(62) 1-2013-03926   
(22) 10.05.2012 (43) 25.04.2016 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất nhiên liệu cốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất nhiên liệu cốc bao gồm:  
bộ gia nhiệt để gia nhiệt nguyên liệu cốc hóa đến nhiệt độ cốc hóa để tạo ra nguyên liệu 
cốc hóa đã được gia nhiệt; 
ống để thu hồi nguyên liệu cốc hóa đã được gia nhiệt từ bộ gia nhiệt;  
ống để cấp môi trường làm nguội nhanh; 
bộ phận để làm cho nguyên liệu cốc hóa đã được gia nhiệt tiếp xúc với môi trường làm 
nguội nhanh để làm giảm nhiệt độ của nguyên liệu cốc hóa đã được gia nhiệt và tạo ra 
dòng đã được làm nguội nhanh; 
ống để dẫn dòng đã được làm nguội nhanh này đến thùng cốc hóa để cracking nhiệt 
dòng đã được làm nguội nhanh nhằm (a) cracking một phần dòng đã được làm nguội 
nhanh này để tạo ra sản phẩm hơi đã được cracking, và (b) tạo ra sản phẩm cốc có nồng 
độ chất cháy dễ bay hơi (VCM) nằm trong khoảng từ 13% đến 50% khối lượng, khi 
được đo bởi ASTM D3175. 
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(30) 2013-152977        23.07.2013    JP 
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2-8, Dojima Hama 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 
(72) KINOSHITA, Osamu (JP), YAMADA, Kouji (JP), TAGA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polypropylen nhiều lớp được kéo căng và hàn kín bằng 

nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polypropylen nhiều lớp được kéo căng và hàn kín bằng nhiệt, 

màng này có độ cứng cao và độ co ở 150°C thấp hơn so với polyetylen terephtalat 
(PET). Màng polypropylen nhiều lớp được kéo căng này bao gồm lớp chất nền (A) chủ 
yếu chứa nhựa polypropylen và lớp hàn kín bằng nhiệt (B) được tạo lớp trên một hoặc cả 
hai mặt của lớp chất nền và lớp hàn kín bằng nhiệt (B) này làm từ copolyme propylen 
ngẫu nhiên và/hoặc polyme propylen khối; có độ co do nhiệt là 10% hoặc thấp hơn ở 

150°C theo chiều dọc và chiều ngang và có lực chống va đập là 0,6 J hoặc lớn hơn. 
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(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) MUENKS, Karl-Wilhelm (DE), BECKER, Rolf Christian (DE), KERZ-

MOEHLENDICK, Friedrich (DE), SPRINGER, Bernd (DE), DIAS, Lino Miguel (PT), 
VAN BREUKELEN-GROENEVELD, Coralie Nicole (NL), LABOURDETTE, Gilbert 
(FR), MANKER, Denise (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm kết hợp và phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại 

là vi khuẩn ở thực vật hữu ích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết hợp bao gồm ít nhất một tác nhân gây cảm ứng 

phòng vệ cho vật chủ và ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học với lượng hữu hiệu về 
mặt hiệp đồng để phòng trừ sinh vật gây hại là vi khuẩn ở thực vật hữu ích. Tác nhân 
phòng trừ sinh học được chọn từ các vi sinh vật đặc hiệu và/hoặc thể đột biến của các 
chủng này có tất cả các đặc điểm nhận dạng của chủng tương ứng và/hoặc chất chuyển 
hoá được tạo ra bởi chủng tương ứng. Theo khía cạnh được ưu tiên của sáng chế, tác 
nhân gây cảm ứng phòng vệ cho vật chủ là isotianil hoặc tổ hợp của isotianil và 
acibenzolar-S-metyl. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp để phòng trừ sinh vật gây 
hại là vi khuẩn ở thực vật hữu ích bằng việc xử lý bằng tổ hợp bao gồm ít nhất một tác 
nhân gây cảm ứng phòng vệ cho vật chủ và ít nhất một tác nhân phòng trừ sinh học với 
lượng hữu hiệu về mặt hiệp đồng. Khía cạnh khác của sáng chế là đề cập đến phương 
pháp để phòng trừ sinh vật gây hại là vi khuẩn ở thực vật hữu ích bằng cách cho thực vật 
sẽ được bảo vệ kháng lại sự tấn công bởi sinh vật gây hại là vi khuẩn vào hai hoặc nhiều 
lần phong bế xử lý theo trình tự.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm dạng hạt, phương pháp điều chế chế phẩm dạng hạt 

và phương pháp làm tăng sản lượng và bảo vệ sản lượng của 
cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng hạt chứa phức hệ phân tử bao gồm hợp chất bay 
hơi, trong đó không có chất phụ trợ chất kết dính nào được yêu cầu trong các chế phẩm 
dạng hạt này. Ngoài ra, các tác giả sáng chế đã ngạc nhiên rằng việc sử dụng sàng phân 
tử làm mất ổn định chế phẩm dạng hạt được đề xuất trong bản mô tả này, do đó không 
có sàng phân tử nào là được yêu cầu. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế 
chế phẩm dạng hạt chứa phức hệ phân tử bao gồm hợp chất bay hơi, và dạng chế phẩm 
bao gồm các chế phẩm dạng hạt này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
làm tăng sản lượng và/hoặc bảo vệ sản lượng của cây trồng bằng cách sử dụng dạng chế 
phẩm được bộc lộ trong bản mô tả này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình tinh chế bùn đỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tinh chế bùn đỏ, bao gồm các bước sau: 
(i) khử bùn đỏ thành vật liệu đã khử, và 
(ii) đưa vật liệu đã khử đi qua khí chứa oxy với sự có mặt của chất xúc tác thích hợp để 
oxy hóa sắt. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
299 

(11) 46760 
(21) 1-2016-00423 (51) 7 A44B  19/30,  19/42 

(22) 11.07.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2013/068932         11.07.2013 (87) WO2015/004763 15.01.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2016 
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(72) MIYAZAKI, Yohei (JP), KEYAKI, Keiichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con trượt của khóa kéo trượt và phương pháp chế tạo con 

trượt này 
  (57)     Sáng chế đề xuất con trượt của khóa kéo trượt có tính thẩm mỹ cao hơn và sẽ có thể lắp 

một cách nhanh chóng thân, chốt khóa, và đầu kéo của con trượt với chi phí thấp và theo 
cách tiết kiệm khoảng không. 
Con trượt của khóa kéo trượt (1) này, bao gồm chốt khóa (6) có phần che (63) di chuyển 
nhờ vận hành gấp và dựng đầu kéo (5) và phần chốt (61) được bố trí theo cách có thể 
gài/tháo ra khỏi rãnh dẫn hướng răng khóa (28) qua lỗ chốt (36) dọc theo chuyển động 
của phần che (63), được đặc trưng bởi đầu kéo (5) có các vùng mà mỗi vùng này có thể 
quay ở góc định trước mà không tác động lực lên chốt khóa (6) từ khi đầu kéo (5) được 
hạ xuống hoàn toàn về phía miệng sau (27) và phía miệng vai (26) tương đối với thân 
con trượt (2). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp chế tạo con trượt của khóa kéo trượt nêu 
trên. 
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(11) 46761 
(21) 1-2016-00429 (51) 7 G06F  3/14,  3/01,  9/46 

(22) 28.05.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/004724     28.05.2014 (87) WO2015/002380 08.01.2015 
(30) 10-2013-0077190          02.07.2013      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) CHOI, Bo-Kun (KR), HONG, Ki-Dong (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển nhiều cửa sổ trong 

thiết bị điện tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển nhiều cửa sổ trong thiết 

bị điện tử, trong đó thiết bị điện tử này bao gồm: bộ phận hiển thị có màn hình hiển thị 
được tạo cấu hình để hiển thị tín hiệu xuất ra của nhiều cửa sổ mà trên đó việc thực hiện 
nhiều ứng dụng được hiển thị; và bộ điều khiển để, khi phát hiện thấy có động tác xoay 
thiết bị điện tử, nếu thông tin xoay khung của nhiều cửa sổ là khác nhau, thì điều khiển 
xoay các khung của nhiều cửa sổ sao cho thông tin xoay khung được thiết lập tương ứng 
cho nhiều cửa sổ vẫn được giữ nguyên và hiển thị việc thực hiện nhiều ứng dụng. 
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(11) 46762 
(21) 1-2016-00435 (51) 7 A61K  38/22, A61P  9/04, C07K  

14/64 
(62) 1-2010-03391   
(22) 15.05.2009 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2009/044249    15.05.2009 (87) WO2009/140659 19.11.2009 
(30) 61/127,889         16.05.2008      US 

61/190,545         28.08.2008      US 
61/201,240         08.12.2008      US 
61/164,333         27.03.2009      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2010 
(71) CORTHERA, INC.  (US) 

150 Industrial Road, San Carlos, California 94070, United States of America 
(72) UNEMORI, Elaine  (US), TEICHMAN, Sam, L.  (US), COTTER, Gad (IL), 

STEWART, Dennis, R. (US), WHITEHOUSE, Martha, Jo (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm chứa relaxin H2 dùng để điều trị chứng khó thở 

liên quan đến bệnh suy tim cấp tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa relaxin H2 dùng để điều trị chứng khó thở liên 

quan đến bệnh suy tim cấp tính. 
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(11) 46763 
(21) 1-2016-00438 (51) 7 A01N  3/00,  25/10, A23B  7/14 

(22) 11.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/046312     11.07.2014 (87) WO2015/006671 15.01.2015 
(30) 61/845,025          11.07.2013      US 
(71) AGROFRESH INC.   (US) 

400 Arcola Road, Collegeville, PA 19426, United States of America 
(72) WILLIAMSON, Alexander (GB), MACLEAN, Daniel  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật liệu được hoạt hoá bằng độ ẩm và phương pháp sản xuất 

vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu được hoạt hoá bằng độ ẩm là chế phẩm giải phóng có kiểm 

soát chứa các hợp chất kháng vi sinh vật bay hơi diệt các mầm bệnh tác động đến thịt, 
thực vật hoặc các phần cửa thực vật hoặc các sản phẩm từ sữa. Sáng chế cũng đề xuất hệ 
phân phối ở dạng lớp bao ngoài hoặc màng, trong đó việc giải phóng có kiểm soát của 
các thành phần bay hơi của chúng ở dạng hơi được gây ra bởi độ ẩm tương đối cao. 
Thành phần bay hơi có thể bao gồm ví dụ chất lỏng bay hơi kháng vi sinh vật bao gồm 
rượu có trọng lượng phân tử thấp và/hoặc aldehyt, 1-metylxyclopropen, và/hoặc các 
thuốc diệt nấm bay hơi khác. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất và áp dụng 
vật liệu này.  
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(11) 46764 
(21) 1-2016-00439 (51) 7 C08J  9/00, B32B  5/18,  27/32 

(22) 23.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/069437      23.07.2014 (87) WO2015/012308 29.01.2015 
(30) 2013-152975         23.07.2013      JP 

2013-152978         23.07.2013      JP 
2013-157055         29.07.2013      JP 
2013-157048         29.07.2013      JP 

(71) TOYOBO CO., LTD.  (JP) 
2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 

(72) KINOSHITA, Osamu (JP), YAMADA, Kouji (JP), TAGA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polypropylen có khoang rỗng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng polypropylen có khoang rỗng (sử dụng làm nhãn hàng hoá 
trong khuôn đúc hoặc các loại tương tự) có độ cứng cao và có tỷ lệ co ngót ở nhiệt độ 
cao thấp hơn so với tỷ lệ này của polyetylen terephtalat (PET). Sáng chế đề cập đến 
màng polypropylen có khoang rỗng bao gồm chủ yếu là nhựa polypropylen, trong đó 
màng polypropylen chứa khoang có tỷ lệ co ngót do nhiệt bằng 9,0% hoặc nhỏ hơn ở 

155°C theo hướng MD và hướng TD và tỷ trọng biểu kiến bằng 0,90 hoặc nhỏ hơn. 
Theo phương án được ưu tiên, màng polypropylen chứa khoang là màng dát mỏng gồm 
ba lớp hoặc nhiều hơn bao gồm lớp nền (A) chứa các khoang và chủ yếu được cấu thành 
bằng nhựa polypropylen, lớp nhựa bám dính có thể bịt kín bằng nhiệt (B) có điểm nóng 
chảy thấp hơn so với điểm nóng chảy của nhựa của lớp nền, và lớp in (C). 
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(11) 46765 
(21) 1-2016-00440 (51) 7 C05G  1/00, C05B  7/00, C05D  5/00,  

9/00, C05G  5/00 
(22) 22.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CA2014/050690     22.07.2014 (87) WO2015/010203 29.01.2015 
(30) 61/857,336          23.07.2013      US 
(71) COMPASS MINERALS MANITOBA INC.  (CA) 

800 One Research Road, Winnipeg, Manitoba R3T 6E3, Canada 
(72) GOODWIN, Mark (CA), GREEN, Kerry (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm phân bón và phương pháp thúc đẩy sự sinh trưởng ở 

thực vật  
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm phân bón. Trong đó, sản phẩm này chứa từ khoảng 0,5 

đến khoảng 1 phần Mg: từ khoảng 2,4 đến khoảng 2,8 phần P2O5: từ khoảng 1,4 đến 
khoảng 2,8 phần Zn và sản phẩm phân bón này dùng để phân phối phân bón khởi đầu 
đến cây trồng trong đất để thay thế cho việc sử dụng phospho truyền thống để tăng 
cường sự phát triển sớm nhanh ở thực vật. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thúc đẩy sự sinh trưởng ở thực vật. 
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(22) 17.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/046997     17.07.2014 (87) WO2015/009911 22.01.2015 
(30) 61/847,805          18.07.2013      US 
(71) FMC CORPORATION  (US) 

1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103, United States of America 
(72) BLACK, Bruce, C. (US), VARANYAK, Linda (US), SHETH, Shreya (US), 

BLANCUZZI, Jeffrey, P. (US), CALDWELL, Nathan, D. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm xua đuổi loài gây hại và phương pháp xua đuổi loài 

gây hại gồm côn trùng và ve bét 
  (57)     Theo một phương án, sáng chế đề cập đến chế phẩm xua đuổi loài gây hại chứa axit béo 

và este anthranilat. Theo phương án khác, sáng chế đề cập đến phương pháp xua đuổi 
loài gây hại sử dụng chế phẩm này.  
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(86) PCT/US2014/043796     24.06.2014 (87) WO2015/017049 05.02.2015 
(30) 13/952,975          29.07.2013      US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) BRYANT, Jessica, R. (US), SMITH, Roger, P. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm có bảng ma trận dữ liệu đọc được theo cách quang 

học và phương pháp bố trí bảng ma trận dữ liệu đọc được theo 
cách quang học trên bề mặt cong của vật phẩm 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật phẩm (10), ví dụ, đồ chứa, có bề mặt ngoài (24), ít nhất một phần 
của nó được làm cong, và bảng ma trận dữ liệu (26) được bố trí trên phần cong của bề 
mặt ngoài mà đọc được theo cách quang học để cung cấp thông tin được kết hợp với vật 
phẩm. Bảng ma trận dữ liệu này bao gồm nhiều chi tiết đọc được theo cách quang học 
(28), một hoặc nhiều trong số chúng có kích thước theo hướng cong của bề mặt ngoài 
khác với một hoặc nhiều chi tiết khác sao cho nhiều chi tiết xuất hiện có kích thước và 
hình dạng dự tính khi được nhìn theo cách quang học trên mặt phẳng vuông góc với 
đường hướng kính kéo dài từ bề mặt. 
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(11) 46768 
(21) 1-2016-00449 (51) 7 B02C  23/08,  18/40, B09B  3/00 

(22) 03.02.2016 (43) 25.04.2016 
(30) 1-2015-00607 14.02.2015     VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.02.2016 
(71) Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xuất nhập khẩu Việt úc 

xanh  (VN) 
Tổ 19, ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(72) Đặng Văn Ton (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Thiết bị nghiền và phân loại rác 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị nghiền và phân loại rác bao gồm: vỏ máy (1), phía trên có phễu 
nạp liệu (11) ở một đầu và ống dẫn khí (17) ở đầu còn lại; ống đầu vào (2); ống đầu ra 
(3); sàng lồng (4) quay giữa ống đầu vào (2) và ống đầu ra (3)' bên trong vỏ máy (1); 
trục chính (5) đồng tâm và quay độc lập với sàng lồng (4); trên trục chính (5) có nhiều 
búa nghiền (51); quạt (9) được lắp phía trên ống dẫn khí (17); bộ phận làm sạch sàng 
lồng (7) quay độc lập với sàng lồng (4); hai máng hứng thứ nhất và thứ hai (81, 82) lần 
lượt ở dưới sàng lồng (4) và ống đầu ra (3).  
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(21) 1-2016-00481 (51) 7 A61K  35/74, A61P  17/00,  29/00,  

37/08,  43/00 
(22) 25.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/066799      25.06.2014 (87) WO2015/002043 A1 08.01.2015 
(30) 2013-141347         05.07.2013      JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA  (JP) 

1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8660, Japan 
(72) IZAWA Naoki (JP), NIWA Daisuke (JP), SONE Toshiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm ức chế sự sản sinh pentosidin chứa sản phẩm lên men 

bằng vi khuẩn axit lactic 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm ức chế sự sản sinh pentosidin chứa sản phẩm lên men 

bằng vi khuẩn axit lactic làm thành phần hoạt tính. Chế phẩm này có tác dụng mạch và 
độ an toàn nhờ có thành phần có tác dụng ức chế sự sản sinh pentosidin. 
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(11) 46770 
(21) 1-2016-00482 (51) 7 A63H  1/04,  29/24 

(22) 02.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/005890     02.07.2014 (87) WO2015/005608 15.01.2015 
(30) 10-2013-0081781          11.07.2013       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2016 
(75) CHOI, JONG-ILL  (KR) 

B-4101(Mokdong, Mokdong Trapalace Western Avenue) 299, Ohmok-Ro, 
Yangcheon-Gu Seoul 08001, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Con quay và bộ trò chơi quay sử dụng con quay này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới con quay sử dụng con quay hồi chuyển để cải thiện sự hứng thú khi 
chơi quay, và bộ trò chơi quay sử dụng con quay này. Theo sáng chế, vì bộ phận quay 
của con quay không bị lộ ra bên ngoài, động lượng góc của bộ phận quay có thể được 
duy trì theo cách có lợi trong khoảng thời gian dài thậm chí khi va chạm xảy ra giữa các 
con quay. 
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(11) 46771 
(21) 1-2016-00486 (51) 7 F25B  39/04, F28D  1/04, F28F  9/02

(22) 20.08.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2013/072151      20.08.2013 (87) WO2015/004821 15.01.2015 
(30) 2013-145816         11.07.2013       JP 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan 
(72) ITO Noriaki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tuần hoàn chất lưu đẳng nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tuần hoàn chất lưu đẳng nhiệt với mục đích cải thiện hiệu suất 
làm mát của bộ phận mạch làm lạnh bằng cách nâng cao khả năng làm mát của bộ 
ngưng tụ loại làm mát bằng không khí. 
Theo sáng chế, để lắp liền khối nhiều bộ ngưng tụ (40a, 40b) dọc theo dòng chảy của 
chất làm mát được cấp từ quạt, các bộ ngưng tụ tương ứng bao gồm đường ống vào (53) 
dẫn chất làm mát chảy vào trong đó, đường ống ra (54) dẫn chất làm mát chảy ra từ đó, 
ống nối nối thông giữa đường ống vào (53) và đường ống ra (54), nhiều ống ngưng tụ 
(55) để nối đường ống vào (53) và đường ống ra (54) và các lá tản nhiệt được gắn vào 
ống ngưng tụ (55), các bộ ngưng tụ (40a, 40b) được lắp mọi đường ống vào (53) và mọi 
đường ống ra (54) hướng theo cùng hướng, phía khuất gió được bố trí các đường ống ra 
(54) của các bộ ngưng tụ (40a) và phía đón gió được bố trí các đường ống vào (53) của 
các bộ ngưng tụ (40b) nối với ống nối (59), nối tiếp nhau, nhờ đó chất làm mát trong các 
ống ngưng tụ (55) của nhiều bộ ngưng tụ (40a, 40b) chảy theo cùng một hướng. 
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(11) 46772 
(21) 1-2016-00490 (51) 7 B02C  18/12,  18/22 

(22) 24.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/063227     24.06.2014 (87) WO2015/000737 08.01.2015 
(30) 10 2013 213 246.8          05.07.2013      DE 
(71) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany 
(72) GROSS, Martin (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tổ hợp van-máy nghiền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp van-máy nghiền (1) bao gồm van (2) có hốc chứa van (11) 
với miệng đầu vào (12) và miệng đầu ra (13), và có bộ phận đóng (14) để đóng miệng 
đầu vào (12). Tổ hợp van-máy nghiền (1) còn bao gồm máy nghiền (3) có rôto nghiền 
(20) với ít nhất một dụng cụ nghiền (22), có ít nhất một sàng nghiền (23) và có thiết bị 
dẫn động (24) để dẫn động rôto nghiền (20). Rôto nghiền (20) và sàng nghiền (23) được 
bố trí, ít nhất ở một phần, trong hốc chứa van (11), và đường dịch chuyển của bộ phận 
đóng (14) chạy, ít nhất ở một phần, đồng trục so với trục quay (25) của rôto nghiền (20). 
Do vậy, khoảng trống không được sử dụng ở bên trong của hốc chứa van (11) được sử 
dụng bởi máy nghiền (3). Do đó, tổ hợp van-máy nghiền (1) theo sáng chế có thể có kết 
cấu nhỏ gọn. 
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(11) 46773 
(21) 1-2016-00493 (51) 7 H04W  74/08 

(22) 30.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/044797    30.06.2014 (87) WO2015/009433 A1 22.01.2015 
(30) 61/847,369         17.07.2013      US 

14/317,090         27.06.2014      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) YERRAMALLI, Srinivas (IN), LUO, Tao  (US), BHUSHAN, Naga (US), GAAL, Peter  
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, trạm gốc và thiết bị người dùng để truyền thông 

không dây 
  (57)     Phương pháp, trạm gốc và thiết bị người dùng được mô tả để truyền thông không dây. 

Theo một phương pháp, đánh giá kênh rỗi (clear channel assessment - CCA) có thể được 
thực hiện ở trạm gốc để xác định tính khả dụng của phổ tần không được đăng ký. Dạng 
sóng thứ nhất có thể được truyền đến tập thiết bị người dùng (user equipment - UE) trên 
phổ tần không được đăng ký khi khả dụng. Dạng sóng thứ nhất có thể chỉ ra khoảng thời 
gian thứ nhất và khoảng thời gian thứ hai trong thời gian đó trạm gốc có sự truy cập 
kênh trên phổ tần không được đăng ký. Dạng sóng thứ hai có thể được nhận từ một hoặc 
nhiều thiết bị người dùng đáp ứng với dạng sóng thứ nhất. Mỗi dạng sóng thứ hai có thể 
được nhận trên phổ tần không được đăng ký trong khoảng thời gian thứ nhất và có thể 
chỉ ra rằng UE tương ứng có sự truy cập kênh trên phổ tần không được đăng ký để nhận 
dữ liệu từ trạm gốc trong khoảng thời gian thứ hai. 
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(11) 46774 
(21) 1-2016-00494 (51) 7 F23C  10/00, F22B  31/08 

(22) 24.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/082913     24.07.2014 (87) WO2015/014233 A1 05.02.2015 
(30) 201310329406.X          01.08.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.02.2016 
(71) DONGFANG BOILER GROUP CO., LTD.  (CN) 

No. 150, Huangjueping Road, Wuxing Street. Zigong, Sichuan 643001, China 
(72) NIE, Li  (CN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Lò kiểu tầng sôi khói hồi lưu có hệ thống làm nóng lại hai lần 

  (57)     Lò kiểu tầng sôi khói hồi lưu có hệ thống làm nóng lại hai lần, bao gồm buồng khí (14), 
thiết bị phân phối không khí, buồng đốt (11), hệ thống khí sơ cấp, hệ thống khí thứ cấp, 
ống khói nằm ngang (18), bộ tách kiểu xyclon (1) riêng biệt, bộ trao đổi nhiệt bên ngoài 
(2) riêng biệt và đường dẫn sau (3). Hệ số co ngót ở phần phía dưới của buồng đốt (11) 
là 0,2-0,49. Bộ giảm chấn khí ống khói (12) được bố trí trong đường dẫn sau (3) bao 
gồm ít nhất là hai ống khói song song (20), và bộ quá nhiệt có nhiệt độ thấp (4) được bố 
trí trong một ống khói song song (20), và thiết bị làm nóng lại có nhiệt độ thấp trong 
chu kỳ sơ cấp (7) được bố trí trong một ống khói song song (20) khác; bộ quá nhiệt có 
nhiệt độ trung bình (5) được bố trí trong ít nhất một bộ trao đổi nhiệt bên ngoài (2), và 
thiết bị làm nóng lại có nhiệt độ cao trong chu kỳ sơ cấp (8) được bố trí trong ít nhất 
một bộ trao đổi nhiệt bên ngoài (2), và thiết bị làm nóng lại có nhiệt độ thấp trong chu 
kỳ thứ cấp (9) và thiết bị làm nóng lại có nhiệt độ cao trong chu kỳ thứ cấp (10) được bố 
trí trong ít nhất một bộ trao đổi nhiệt bên ngoài (2). Bộ quá nhiệt có nhiệt độ cao (6) 
được bố trí ở vùng phía trên của buồng đốt (11). Lò theo sáng chế có thể kết hợp một 
cách hiệu quả hệ thống làm nóng lại hai lần trong lò kiểu tầng sôi khói hồi lưu, và cải 
thiện cường độ truyền nhiệt trong buồng đốt. 
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(11) 46775 
(21) 1-2016-00508 (51) 7 C04B  28/00 

(22) 05.02.2016 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.02.2016 
(71) Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Hà Phúc  (VN) 

137/3 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

(72) Lê Hà Hoàng Nguyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Gạch không nung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch không nung có cấu trúc dạng tổ ong bao gồm:  
- phần lõi (1) là tập hợp các hạt polystyren phồng nở hình cầu có kích thước đồng nhất 
và được bố trí cách đều nhau, đường kính của các hạt nằm trong khoảng từ 2 đến 3mm 
và khoảng cách bề mặt giữa các hạt nằm trong khoảng từ 2 đến 5mm;  
- phần thân (2) là khối liền bao bọc toàn bộ phần lõi (1), phần thân (2) được tạo ra từ 
hỗn hợp xi măng, cát vàng, và nước;  
- rãnh lõm (3) có chiều rộng nằm trong khoảng từ 2,5 đến 3,5cm và chiều sâu nằm trong 
khoảng từ 1 đến 2cm được tạo dọc theo mỗi cạnh của viên gạch; và  
- các lỗ xuyên (4) có đường kính nằm trong khoảng từ 2 đến 4cm được tạo ra nằm ở 
phần giữa theo chiều ngang của viên gạch.  
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(11) 46776 
(21) 1-2016-00519 (51) 7 A43B  7/12,  23/06 

(22) 14.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/AU2014/000717     14.07.2014 (87) WO2015/006800 22.01.2015 
(30) 2013902620          15.07.2013      AU 
(75) SAMMON, DAMIEN  (AU) 

Unit 3, 141 Carlingford Road, Epping, New South Wales 2121 - Australia 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Giày dép chống thấm nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép chống thấm nước (10) bao gồm phần mũi (16) được bố trí 
để đi như giày. Giày dép này còn bao gồm phần lót trong chống thấm nước (12) được bố 
trí kéo dài được lên trên, và sau đó được hạ thấp xuống. Giày dép (10) có thể được đi 
tương tự như giày đã biết khi không yêu cầu phải chống thấm nước, với phần lót trong 
(12) được hạ thấp và được đỡ đúng chỗ. Khi cần chống thấm nước, phần lót trong (12) 
có thể được kéo dài lên trên để bảo vệ phần lớn hơn của cẳng chân người sử dụng. 
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(11) 46777 
(21) 1-2016-00521 (51) 7 B23K  26/00, A61J  3/06 

(22) 15.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/068765         15.07.2014 (87) WO2015/008742 22.01.2015 
(30) 2013-147473         16.07.2013      JP 
(71) QUALICAPS CO., LTD.  (JP) 

321-5, Ikezawa-cho, Yamatokoriyama-shi, Nara 6391032 - Japan 
(72) SEO Masahiro (JP), SAKURAMOTO Hiroshi (JP), SHIMAOKA Katsuaki (JP), 

IGARASHI Yuta (JP), ISHIDA Tetsuhisa (JP), YAGYU Motohiro (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp đánh dấu đồ ăn được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh dấu đồ ăn được (1), trong đó bộ phận mang (20) vận 
chuyển liên tiếp đồ ăn được đến bộ phận phát hiện (210), bộ phận đánh dấu (220), và bộ 
phận kiểm tra dấu (230) trong khi giữ đồ ăn được này, trong đó bộ phận phát hiện (210) 
chụp ảnh đồ ăn được để có được dữ liệu định hướng chỉ báo sự định hướng đồ ăn được, 
bộ phận đánh dấu (220) tạo ra mẫu dấu định trước theo sự định hướng đồ ăn được trên 
cơ sở dữ liệu định hướng, và bộ phận kiểm tra dấu (230) chụp ảnh đồ ăn được, lấy dữ 
liệu dấu, so sánh dữ liệu mẫu dấu với dữ liệu mẫu đối chứng định trước trên cơ sở dữ 
liệu định hướng có được bởi bộ phận phát hiện (210), nhờ đó kiểm tra độ chính xác 
đánh dấu. Thiết bị đánh dấu đồ ăn được này cho phép thu được một cách nhanh chóng 
dễ dàng đồ ăn được có dấu chính xác. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
đánh dấu đồ ăn được. 
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(21) 1-2016-00533 (51) 7 G06Q  50/24, A61B  5/00 

(62) 1-2014-00196   
(22) 05.04.2013 (43) 25.04.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2014 
(71) TECHNO PROJECT LTD.  (JP) 

2-10-14, Gakuenminami, Matsue-shi, Shimane 690-0826 Japan 
(72) Hiroshi YOSHIOKA  (JP), Eiji HASEGAWA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống trao đổi hình ảnh y tế và máy chủ chuyển tiếp hình 

ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trao đổi hình ảnh y tế cho phép nhiều cơ sở y tế dễ dàng 

trao đổi dữ liệu hình ảnh y tế với nhau mà không cần phải thay đổi đáng kể cấu hình của 
hệ thống kiểm soát hình ảnh của các cơ sở y tế này. Phương pháp trao đổi hai bước dùng 
để trao đổi dữ liệu hình ảnh y tế theo hai bước được đề xuất. Dòng dữ liệu hình ảnh y tế 
được kiểm soát trên cơ sở dạng chuyển tiếp hình ảnh. Trong bước thứ nhất, máy chủ 
chuyển tiếp của cơ sở y tế bên truyền phát thu thập được dữ liệu hình ảnh y tế từ hệ 
thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS) và truyền phát dữ liệu hình ảnh y tế tới máy 
chủ chuyển tiếp hình ảnh. Máy chủ chuyển tiếp hình ảnh lưu trữ dữ liệu hình ảnh y tế 
trong thiết bị lưu trữ của nó. Trong bước thứ hai, máy chủ chuyển tiếp của cơ sở y tế bên 
thu nhận tiếp nhận dữ liệu hình ảnh y tế từ máy chủ chuyển tiếp hình ảnh. Máy chủ 
chuyển tiếp của cơ sở y tế bên thu nhận lưu trữ dữ liệu hình ảnh y tế trong thiết bị lưu 
trữ của nó. Thiết bị đầu cuối trong bệnh viện của cơ sở y tế bên thu thực hiện yêu cầu 
lấy dữ liệu đưa tới PACS. Do đó, các dữ liệu hình ảnh y tế có thể được tham chiếu. 
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(62) 1-2014-00196   
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(86) PCT/JP2013/060561     05.04.2013 (87) WO2014/054303 10.04.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2014 
(71) TECHNO PROJECT LTD.  (JP) 

2-10-14, Gakuenminami, Matsue-shi, Shimane 690-0826 Japan 
(72) Hiroshi YOSHIOKA  (JP), Eiji HASEGAWA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống trao đổi hình ảnh y tế và máy chủ chuyển tiếp hình 

ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống trao đổi hình ảnh y tế cho phép nhiều cơ sở y tế dễ dàng 

trao đổi dữ liệu hình ảnh y tế với nhau mà không cần phải thay đổi đáng kể cấu hình của 
hệ thống kiểm soát hình ảnh của các cơ sở y tế này. Phương pháp trao đổi hai bước dùng 
để trao đổi dữ liệu hình ảnh y tế theo hai bước được đề xuất. Dòng dữ liệu hình ảnh y tế 
được kiểm soát trên cơ sở dạng chuyển tiếp hình ảnh. Trong bước thứ nhất, máy chủ 
chuyển tiếp của cơ sở y tế bên truyền phát thu thập được dữ liệu hình ảnh y tế từ hệ 
thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS) và truyền phát dữ liệu hình ảnh y tế tới máy 
chủ chuyển tiếp hình ảnh. Máy chủ chuyển tiếp hình ảnh lưu trữ dữ liệu hình ảnh y tế 
trong thiết bị lưu trữ của nó. Trong bước thứ hai, máy chủ chuyển tiếp của cơ sở y tế bên 
thu nhận tiếp nhận dữ liệu hình ảnh y tế từ máy chủ chuyển tiếp hình ảnh. Máy chủ 
chuyển tiếp của cơ sở y tế bên thu nhận lưu trữ dữ liệu hình ảnh y tế trong thiết bị lưu 
trữ của nó. Thiết bị đầu cuối trong bệnh viện của cơ sở y tế bên thu thực hiện yêu cầu 
lấy dữ liệu đưa tới PACS. Do đó, các dữ liệu hình ảnh y tế có thể được tham chiếu. 
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1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) MIYAZAKI, Kunio (JP), TSUCHIDA, Shigeru (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị nạp dây kim loại làm chi tiết răng trong máy sản 

xuất thanh kéo khóa liên tục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nạp dây kim loại làm chi tiết răng trong máy sản xuất thanh 

kéo khóa liên tục. Thiết bị này có khả năng nạp chính xác lượng định trước dây kim loại 
làm chi tiết răng không vượt quá bánh răng hãm khi trục chính quay ở tốc độ cao, chốt 
vấu hãm di chuyển qua lại ở tốc độ cao, và bánh răng hãm quay không liên tục ở tốc độ 
cao. Chốt vấu hãm (15) di chuyển qua lại cùng với cơ cấu truyền động theo cam (16) 
bằng phương tiện quay của cam (31) được lắp trên trục chính (30), và kết quả là, bánh 
răng hãm (14) quay không liên tục, trục quay nạp dây (11) quay không liên tục, và dây 
kim loại (W) làm chi tiết răng được nạp không liên tục. Thiết bị này bao gồm cơ cấu 
phanh (40) để tải sức cản quay lên trên bánh răng hãm (14) sao cho việc chạy vượt quá 
bánh răng hãm (14) xuất hiện khi chốt vấu hãm (15) di chuyển qua lại ở tốc độ cao có 
thể được ngăn chặn. 
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(11) 46781 
(21) 1-2016-00538 (51) 7 B62J  1/00 

(22) 10.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064874     10.07.2014 (87) WO2015/007622 A1 22.01.2015 
(30) VI2013A000182          18.07.2013      IT 
(71) SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON  (IT) 

Via Albert Einstein, 5-35020 Casalserugo (PD), Italy 
(72) SCHIAVON, Franco (IT), SCHIAVON, Maurizio (IT) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Yên xe đạp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến yên xe đạp, yên xe này tương tự với yên xe được mô tả trong các tài 
liệu số EP 1 590 229 và EP 1 781 528, yên xe theo sáng chế là loại có hai phần giống 
nhau (30, 31) được bố trí đối xứng theo trục dọc của yên; cụ thể là, tại trục dọc này có 
rãnh (15) hở từ trên xuống dưới. Mặt trước của yên xe này khi nhìn từ một bên có cấu 
tạo hình mỏ chim. Yên xe này khác biệt ở chỗ hai phần (30, 31), ở phía đuôi, cho đến 
khi chúng chạm đến các phần kéo dài (9, 10) mà đối diện rãnh trung tâm, có các bề mặt 
về cơ bản là phẳng (1, 2) (là vị trí mà các cơ mông của người sử dụng sẽ ngồi lên trong 
khi sử dụng yên xe), các bề mặt này về cơ bản là song song với nền đặt bánh xe. 
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(11) 46782 
(21) 1-2016-00541 (51) 7 C09K  8/58 

(22) 15.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/065180     15.07.2014 (87) WO2015/007749 22.01.2015 
(30) 13176942.4          17.07.2013      EP 
(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED  (GB) 

Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, United Kingdom 
(72) COLLINS, Ian Ralph (GB), LAGER, Arnaud (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp thu hồi dầu thô 

  (57)     Phương pháp thu hồi dầu thô từ vỉa mà được thấm bởi ít nhất là một giếng bơm, trong đó 
phương pháp này bao gồm: 
bơm dung dịch chuyển dịch chứa nước bao gồm dung dịch chứa muối kẽm trong dung 
dịch nền chứa nước vào vỉa từ giếng bơm, trong đó dung dịch nền chứa nước có tổng 
nồng độ chất rắn hòa tan (total dissolved solid-TDS) nằm trong khoảng từ 200 đến 
250.000ppmv (phần triệu dựa trên thể tích của dung dịch nền chứa nước), và độ nhớt 
nằm trong khoảng từ 1,00 đến 2,00 centipoa (cP) (0,0001 đến 0,0002 Pa.s) ở nhiệt độ và 
áp suất chuẩn; và trong đó dung dịch chuyển dịch chứa nước có nồng độ kẽm hòa tan 
nằm trong khoảng từ 10 đến 3.750ppmv. 
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(11) 46783 
(21) 1-2016-00545 (51) 7 H04L  12/26,  29/08,  12/24 

(22) 01.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CN2014/081329     01.07.2014 (87) WO2015/007154 A1 22.01.2015 
(30) 201310300586.9          17.07.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CHEN, Xin (CN), YE, Jiantao (CN), ZHOU, Suping (CN), ZHAO, Jie (CN), NIU, 
Weiguo (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị tính toán chỉ số chất lượng dịch vụ và 

hệ thống truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tính toán chỉ số chất lượng dịch vụ, và hệ 

thống truyền thông. Phương pháp tính toán bao gồm các bước: thu thập các gói liên 
quan đến dịch vụ duyệt trang web; xác định các gói được tạo ra trong cùng một thời 
điểm duyệt trang web; và tính toán chỉ số chất lượng dịch vụ duyệt trang web theo các 
gói được tạo ra trong cùng một thời điểm duyệt trang web. Việc thực hiện sáng chế có 
thể giải quyết vấn đề trong kĩ thuật đã biết trong đó chỉ số chất lượng dịch vụ một lần 
duyệt trang web không thể được tính toán, do đó phản ánh xác thực hơn trải nghiệm 
dịch vụ của người dùng. 
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(11) 46784 
(21) 1-2016-00556 (51) 7 H04N  5/91,  5/232,  19/00 

(22) 16.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/006457     16.07.2014 (87) WO2015/009064 22.01.2015 
(30) 3199/CHE/2013          17.07.2013      IN 

10-2014-0031481          18.03.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) NARAYANAN, Karthik  (IN), KIM, Goun-young (KR), PARK, Ha-Joong (KR), 

NARAYANASWAMY, Santhosh Kumar Banadakoppa (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp lưu trữ ảnh trong thiết bị điện 

tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp lưu trữ ảnh trong thiết bị điện tử 

này. Phương pháp lưu trữ ảnh bao gồm các bước: thu nhận nhiều khung ảnh, xác định số 
lượng khung ảnh trong mỗi tệp nén và số lượng vùng phân chia của các khung ảnh, phân 
chia mỗi khung ảnh trong số các khung ảnh thành nhiều vùng ảnh tương ứng có cùng 
kích thước theo số lượng vùng phân chia đáp lại việc các khung ảnh được thu nhận, 
đóng gói nhiều vùng ảnh vào trong một hoặc nhiều gói theo số lượng khung ảnh trong 
mỗi tệp nén đã được xác định và vị trí tương ứng của các vùng ảnh, và nén một hoặc 
nhiều gói và lưu trữ kết quả nén. 
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(11) 46785 
(21) 1-2016-00559 (51) 7 H04N  19/51,  19/30 

(22) 21.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/006617      21.07.2014 (87) WO2015/009132 22.01.2015 
(30) 10-2013-0085688           19.07.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2016 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) LIM, Hyung-jun (KR), AHN, Tae-gyoung (KR), YU, Yong-hoon (KR), CHOI, Seong-

hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dự đoán chuyển động phân cấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp dự đoán chuyển động phân cấp. Phương 
pháp dự đoán chuyển động chia khung hiện tại và khung tham chiếu thành các nhóm 
điểm ảnh, thay đổi vị trí điểm ảnh của mỗi nhóm điểm ảnh, và chọn một điểm ảnh, và 
do đó độ phân giải của khung hiện tại và khung tham chiếu được giảm. Vectơ chuyển 
động của khối hiện tại tạo mẫu xuống thu được dựa vào khối hiện tại tạo mẫu xuống và 
khung tham chiếu, và được mở rộng đến vectơ chuyển động của độ phân giải gốc dựa 
vào tỉ lệ tạo mẫu xuống. 
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(11) 46786 
(21) 1-2016-00563 (51) 7 H04L  12/16,  29/06 

(22) 01.04.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/KR2014/002755     01.04.2014 (87) WO2015/012471 29.01.2015 
(30) 10-2013-0088107          25.07.2013      KR 
(71) J2N CO., LTD.  (KR) 

(Yeoksam-dong, Prudential Tower), 14F, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul 
06253, Republic of Korea 

(72) KIM, Gun Su; (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truy nhập thiết bị dựa trên mã và thiết bị người 

dùng để truy nhập thiết bị dựa trên mã 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truy nhập thiết bị dựa trên mã và thiết bị người dùng 

để truy nhập thiết bị dựa trên mã. Mã PN (Pseudo Noise - giả nhiễu) được tạo bằng cách 
kết hợp số điện thoại thuê bao chung và/hoặc số cụ thể dựa trên hệ thống số điện thoại 
đã biết có số đặc biệt có trong bàn phím quay số. Hệ thống lấy làm ví dụ cho phương 
pháp truy nhập thiết bị dựa trên mã và thiết bị người dùng để truy nhập thiết bị dựa trên 
mã có thể gồm máy chủ mã PN gồm máy chủ truyền thông, máy chủ đăng ký hoặc máy 
chủ thông báo, mạng, thiết bị di động, và máy chủ địa điểm. Thiết bị di động có thể 
gồm ứng dụng cung cấp dịch vụ mã PN, và ứng dụng có thể gồm môđun có thể truyền 
thông với máy chủ mã PN, thiết bị di động khác và/hoặc máy chủ địa điểm qua mạng. 
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(11) 46787 
(21) 1-2016-00566 (51) 7 A41D  3/04 

(22) 17.02.2016 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sơn Thủy  (VN) 

136 gác 2, Quang Trung, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(72) Nguyễn Thành Sơn (VN) 
(54) áo mưa có bộ phận bảo vệ tay giấu được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến áo mưa có bộ phận bảo vệ tay giấu được bao gồm thân áo (1) có túi 
hai nắp (11) và bộ phận bảo vệ khóa kéo (12) được may liền với mũ (2) và hai ống tay 
(3) có bộ phận bảo vệ tay (32) và túi giấu bộ phận bảo vệ tay (31). Bộ phận bảo vệ tay 
(32) giúp bảo vệ được tay khỏi bị ướt trong điều kiện mưa rét, bộ phận này có thể được 
giấu kín trong túi giấu bộ phận bảo vệ tay (31) đảm bảo tính tiện dụng và thẩm mỹ. 
Ngoài ra, áo mưa theo sáng chế còn có nắp túi và bộ phận bảo vệ khóa kéo cải tiến giúp 
tránh được nước mưa chảy vào trong túi hoặc thấm vào bên trong. 
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(11) 46788 
(21) 1-2016-00579 (51) 7 B03D  1/02 

(22) 11.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064953     11.07.2014 (87) WO2015/007652 22.01.2015 
(30) 61/856,405          19.07.2013      US 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, German 
(72) ARNOLD Gerhard (DE), HAMANN Ingo (DE), HITCHINER Alan (NZ) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi đồng sulfua từ quặng chứa sắt sulfua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi đồng sulfua từ quặng chứa sắt sulfua bằng 
cách tuyển nổi. Trong phương pháp này, hyđro peroxit được bổ sung vào bùn khoáng đã 
được điều hoà trong khi tuyển nổi hoặc sau khi tuyển nổi với lượng hữu hiệu để hạ thấp 
thế oxy hoá khử của bùn khoáng đã được điều hoà nhằm nâng cao chất lượng tinh quặng 
và mức độ thu hồi sulfua. 
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(11) 46789 
(21) 1-2016-00580 (51) 7 B03D  1/002,  1/02 

(22) 11.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/EP2014/064957     11.07.2014 (87) WO2015/007654 22.01.2015 
(30) 61/856,439          19.07.2013      US 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, German 
(72) ARNOLD Gerhard (DE), HAMANN Ingo (DE), HITCHINER Alan (NZ) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thu hồi đồng sulfua từ quặng chứa sắt sulfua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi đồng sulfua bằng cách tuyển nổi bọt quặng 
chứa sắt sulfua, hyđro peroxit được bổ sung vào bùn khoáng đã được điều hòa trước khi 
hoặc trong khi tuyển nổi, nồng độ của oxy hoà tan được xác định trong bùn khoáng sau 
khi bổ sung hyđro peroxit và lượng hyđro peroxit được bổ sung được điều chỉnh để duy 
trì nồng độ của oxy hòa tan gấp 1 đến 5 lần nồng độ đích định trước, để điều chỉnh 
lượng hyđro peroxit đối với các thay đổi về thành phần quặng. 
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(11) 46790 
(21) 1-2016-00581 (51) 7 G06K  7/00 

(22) 26.07.2013 (43) 25.04.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2016 
(71) HUAWEI DEVICE CO., LTD.  (CN) 

Building B2, Huawei lndustrial Base, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) JIN, Zhihao (CN), CHANG, Xinmiao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhận diện thẻ 

  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp và thiết bị nhận diện thẻ, liên quan đến lĩnh vực công nghệ 
mạng truyền thông, có thể triển khai một số bước xác định định dạng của thẻ bởi máy 
chủ thiết bị trong thiết bị đầu cuối NFC (Near Field Communication - truyền thông 
trường gần), sao cho thẻ có thể được xử lý nhanh chóng. Theo các phương án thực hiện 
sáng chế, bộ điều khiển NFC đọc loại thẻ; bộ điều khiển NFC xác định xem liệu định 
dạng của thẻ có phải là NDEF (NFC data exchange format - định dạng trao đổi dữ liệu 
NFC) theo loại của thẻ hay không; và bộ điều khiển NFC gửi tin nhắn thông báo đến 
máy chủ thiết bị khi bộ điều khiển NFC xác định rằng định dạng của thẻ là NDEF, trong 
đó tin nhắn thông báo gồm định dạng của thẻ là NDEF. Các giải pháp theo các phương 
án thực hiện sáng chế có thể áp dụng nhận diện thẻ. 
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(21) 1-2016-00583 (51) 7 G01R  31/28 

(22) 15.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/046621     15.07.2014 (87) WO2015/020761 12.02.2015 
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(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court, Sunnyvale, California 94085, United States of America 
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(54) Phương pháp kiểm thử bộ thu phát tín hiệu gói dữ liệu 

  (57)     Phương pháp sử dụng tín hiệu gói dữ liệu kiểm định để kiểm định bộ thu phát tín hiệu 
gói dữ liệu mẫu thử (DUT) có đặc điểm hoạt động được xác định bởi tỷ lệ gói dữ liệu lỗi 
(PER) với tư cách là hàm số của năng lượng tín hiệu gói dữ liệu (PWR). Năng lượng của 
tín hiệu gói dữ liệu kiểm định được biến đổi và PER kiểm định được tính toán với tư 
cách là hàm số của DUT gói dữ liệu phản hồi và các gói dữ liệu kiểm định cho đến khi 
PER kiểm định được đo hoặc PER kiểm định được tính toán ngoại suy từ các PER được 
đo bằng PER được xác định trước ít hơn và lớn hơn các PER tối đa và tối thiểu, một 
cách tương ứng. 
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(54) Phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh theo đáp ứng xung phòng, 

bộ phận xử lý tín hiệu, bộ mã hóa âm thanh, bộ giải mã âm 
thanh, bộ kết xuất lập thể 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh (400) theo đáp ứng xung 
phòng (434). Tín hiệu âm thanh (400) được xử lý riêng biệt (422, 424) với phần đầu và 
vang âm cuối của đáp ứng xung phòng (434), và phần đầu được xử lý (428) của tín hiệu 
âm thanh và tín hiệu vang lại (430) được tổ hợp (432). Sự chuyển tiếp từ phần đầu sang 
vang âm cuối trong đáp ứng xung phòng đạt được khi số đo tương quan đạt đến ngưỡng, 
ngưỡng này được thiết lập phụ thuộc vào số đo tương quan cho một trong số các sự dội 
lại đầu được lựa chọn trong phần đầu của đáp ứng xung phòng. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polypropylen có khoang rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polypropylen có khoang rỗng có độ cứng cao và có tỷ lệ co 

ngót thấp hơn so với tỷ lệ này của PET ở nhiệt độ 150°C. Sáng chế đề cập đến màng 
polypropylen có khoang rỗng chủ yếu bao gồm nhựa polypropylen làm thành phần 
chính, trong đó nhựa polypropylen cấu thành màng thỏa mãn các điều kiện từ 1) đến 4) 
sau và có trọng lượng riêng biểu kiến bằng 0,90 hoặc thấp hơn: 
1) giới hạn dưới của tỷ lệ nhóm năm trung gian là 96%; 
2) giới hạn trên của lượng monome có thể copolyme hóa ngoại trừ propylen là 0,1%mol; 

3) giới hạn dưới của tốc độ dòng nóng chảy (MFR) đo ở nhiệt độ 230°C là 1g/10 phút 
và 
4) giới hạn dưới của phân tử lượng trung bình (Mz+1)/phân tử lượng trung bình số (Mn) 
là 50. 
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(54) Bộ điều khiển máy chủ, thiết bị máy chủ để hỗ trợ phát hiện và 

khắc phục lỗi và các phương pháp thao tác trên các thiết bị 
này để phát hiện và khắc phục lỗi và vật ghi bất biến đọc được 
bởi bộ xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện và khắc phục lỗi, trong đó bộ điều khiển 
máy chủ và phần mềm máy chủ phối hợp cùng nhau. Bộ điều khiển máy chủ có thể: 
phát hiện điều kiện lỗi, thiết lập ngắt lỗi hoặc thanh ghi lỗi, và/hoặc dừng thực thi hoặc 
xử lý nhiệm vụ trên bộ điều khiển máy chủ. Phần mềm máy chủ có thể: phát hiện điều 
kiện lỗi do bộ điều khiển máy chủ đã thiết lập ngắt lỗi hoặc thanh ghi; thực hiện xử lý 
lỗi, và xóa điều kiện lỗi. Sau đó, bộ điều khiển máy chủ lại tiếp tục thực thi hoặc xử lý 
các nhiệm vụ khi phát hiện điều kiện lỗi đã được xóa bởi phần mềm máy chủ. Hơn nữa, 
sáng chế cũng đề cập đến vật ghi lưu trữ bất biến đọc được bởi bộ xử lý, bộ điều khiển 
máy chủ, thiết bị máy chủ để hỗ trợ phát hiện và khắc phục lỗi. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
334 

(11) 46795 
(21) 1-2016-00598 (51) 7 C07K  16/00 

(62) 1-2011-00416   
(22) 15.07.2009 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2009/006641         15.07.2009 (87) WO2010/007533 21.01.2010 
(30) 61/081,334         16.07.2008      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2011 
(71) INSTITUTE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE  (CH) 

Via Vela 6, CH-6500 Bellinzona, Switzerland 
(72) LANZAVECCHIA Antonio (CH), MACAGNO Annalisa (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể trung hòa virut cự bào ở người, phương pháp sản 

xuất, phân tử axit nucleic, tế bào biểu hiện chúng và dược 
phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể trung hòa, và các đoạn kháng thể của nó, có hiệu lực 
cao trong quá trình trung hòa hCMV (human cytomegalovirus - virut cự bào ở người), 
trong đó các kháng thể và các đoạn kháng thể này là đặc hiệu đối với một hoặc tổ hợp 
của hai hoặc nhiều sản phẩm gen UL của hCMV. Sáng chế còn đề cập đến các tế bào B 
được làm không chết mà tạo ra các kháng thể và các đoạn kháng thể trên đây, và đề cập 
đến các epitop mà gắn kết các kháng thể và các đoạn kháng thể này. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phân tử axit nucleic phân lập chứa nucleotit mã hóa cho kháng thể hoặc 
đoạn kháng thể trên đây, phương pháp sản xuất chúng và dược phẩm chứa chúng. 
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(54) Máy dệt tròn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy dệt tròn (1, 1') có các chi tiết dẫn băng sợi dọc (2) được bố trí 
quanh khung go tròn (4, 4') để cấp các băng sợi dọc (3). Các cơ cấu tạo miệng vải dệt 
(5) phân nhóm các băng sợi dọc được cấp thành hai nhóm băng sợi dọc (10, 11) và 
truyền lên đó các chuyển động luân phiên ngược nhau, kết quả là, miệng vải dệt (9) 
được mở và đóng giữa hai nhóm băng sợi dọc. Thoi dệt (12) chuyển động trên quỹ đạo 
trong miệng vải dệt mở (9) và, trong quá trình này, đưa băng sợi ngang từ ống băng sợi 
ngang (13) được mang bởi nó vào trong miệng vải dệt (9), kết quả là, vải được tạo ra. 
Vải được kéo ra qua vòng dệt (15). Thoi dệt (12) giữ đường trục ống sợi (13a) của ống 

băng sợi ngang (13) theo vị trí góc lệch tối đa khoảng +/- 15°, tốt hơn là khoảng +/- 10°, 
khỏi đường vuông góc với bề mặt (9a, 9a) chứa các đường nối hình học giữa các chi tiết 
dẫn băng sợi dọc (2) và vòng dệt (15). 
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(54) Màng polypropylen được kéo căng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polypropylen được kéo căng có độ co thấp so với polyetylen 

terephtalat (PET) ở nhiệt độ 150°C, màng polypropylen này là màng được kéo căng có 
sử dụng propylen polyme thỏa mãn các điều kiện từ (a) đến (c) và các điều kiện (d) và 
(e). Trong đó (a) là tỷ lệ nhóm năm trung gian bằng hoặc cao hơn 96%; (b) là lượng 
comonome không có propylen bằng hoặc nhỏ hơn 0,5%mol; (c) là tốc độ dòng nóng 
chảy (MFR) bằng hoặc cao hơn 0,5g/10 phút và bằng hoặc thấp hơn 20g/10 phút; (d) là 

cường độ phân tán bề mặt polypropylen -crystal (110) được xác định bằng sự phân tán 

tia x góc rộng; (e) là vùng đỉnh hấp thụ nhiệt nóng chảy (tổng calo nóng chảy) được xác 

định nhờ việc xác định nhiệt lượng quét vi sai ở tốc độ tăng nhiệt độ 20°C/phút bằng 
hoặc cao hơn 115J/g và tỷ lệ diện tích bề mặt bằng hoặc thấp hơn 0,12. 
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(54) Bộ giải mã và bộ mã hóa âm thanh miền tần số hỗ trợ chuyển 

đổi độ dài biến đổi và phương pháp giải mã và mã hóa âm thanh 
miền tần số hỗ trợ chuyển đổi độ dài biến đổi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã và bộ mã hóa âm thanh miền tần số hỗ trợ chuyển đổi 
độ dài biến đổi và phương pháp giải mã và mã hóa âm thanh miền tần số hỗ trợ chuyển 
đổi độ dài biến đổi có khả năng hỗ trợ thêm độ dài biến đổi nhất định theo cách tương 
thích ngược, bằng cách sau đây: các hệ số miền tần số của khung tương ứng được truyền 
theo cách đan xen bất kể việc báo hiệu sự tín hiệu hóa đối với các khung mà trong đó độ 
dài biến đổi thực áp dụng cho nó, và ngoài ra việc chiết xuất hệ số miền tần số và việc 
chiết xuất hệ số tỷ lệ hoạt động độc lập với việc tín hiệu hóa. Nhờ cách này, các bộ lập 
mã/bộ giải mã âm thanh miền tần số lạc hậu, không nhạy đối với sự tín hiệu hóa, tuy 
nhiên sẽ có khả năng hoạt động không sai hỏng và tái tạo chất lượng hợp lý. Đồng thời, 
các bộ lập mã/bộ giải mã âm thanh miền tần số có khả năng hỗ trợ độ dài biến đổi sẽ 
đưa ra chất lượng thậm chí tốt hơn bất kể tính tương thích ngược. Trong phạm vi bất lợi 
lập mã do việc lập mã các hệ số miền tần số theo cách rõ ràng đối với các bộ giải mã cũ 
hơn liên quan, tương tự là do bản chất tương đối yếu do đan xen. 
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(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra một hoặc nhiều kênh đầu ra âm 

thanh, thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu truyền tải âm 
thanh, và hệ thống các thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để tạo ra một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh, thiết bị và 
phương pháp tạo ra tín hiệu truyền tải âm thanh, và hệ thống các thiết bị này. Thiết bị 
này bao gồm bộ xử lý tham số (110) để tính toán thông tin trộn kênh đầu ra và bộ xử lý 
trộn giảm (120) để tạo ra một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh. Bộ xử lý trộn giảm 
(120) được cấu hình để nhận tín hiệu truyền tải âm thanh bao gồm một hoặc nhiều kênh 
truyền tải âm thanh, trong đó hai hoặc nhiều hơn hai tín hiệu đối tượng âm thanh được 
trộn vào tín hiệu truyền tải âm thanh, và trong đó số lượng của một hoặc nhiều kênh 
truyền tải âm thanh là nhỏ hơn số lượng của hai hoặc nhiều hơn hai tín hiệu đối tượng 
âm thanh. Tín hiệu truyền tải âm thanh phụ thuộc vào quy tắc trộn thứ nhất và vào quy 
tắc trộn thứ hai. Quy tắc trộn thứ nhất biểu thị cách để trộn hai hoặc nhiều hơn hai tín 
hiệu đối tượng âm thanh để thu được nhiều kênh trộn trước. Hơn nữa, quy tắc trộn thứ 
hai biểu thị cách để trộn nhiều kênh trộn trước để thu được một hoặc nhiều kênh truyền 
tải âm thanh của tín hiệu truyền tải âm thanh. Bộ xử lý tham số (110) được cấu hình để 
nhận thông tin dựa trên quy tắc trộn thứ hai, trong đó thông tin dựa trên quy tắc trộn thứ 
hai biểu thị cách để trộn nhiều tín hiệu trộn trước sao cho thu được một hoặc nhiều kênh 
truyền tài âm thanh. Hơn nữa, bộ xử lý tham số (110) được cấu hình để tính toán thông 
tin trộn kênh đầu ra phụ thuộc vào số lượng các đối tượng âm thanh biểu thị số lượng 
của hai hoặc nhiều hơn hai tín hiệu đối tượng âm thanh, phụ thuộc vào số lượng các 
kênh trộn trước biểu thị số lượng của nhiều kênh trộn trước, và phụ thuộc vào thông tin 
dựa trên quy tắc trộn thứ hai. Bộ xử lý trộn giảm (120) được cấu hình để tạo ra một hoặc 
nhiều kênh đầu ra âm thanh từ tín hiệu truyền tải âm thanh phụ thuộc vào thông tin trộn 
kênh đầu ra. 
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(11) 46800 
(21) 1-2016-00647 (51) 7 C12P  7/10, D21C  1/04,  3/04 

(22) 05.02.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/DK2014/050030      05.02.2014 (87) WO2015/014364 05.02.2015 
(30) PCT/DK2013/050256        01.08.2013       DK 
(71) INBICON A/S  (DK) 

Kraftvaerksvej 53, Skaerbaek, DK-7000 Fredericia, Denmark 
(72) LARSEN, Jan (DK), POULSEN, Niels Nielsen (DK), JEPPESEN, Martin Dan (DK), 

MOGENSEN, Kit Kellebjerg (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý sinh khối lignoxenluloza bằng thủy nhiệt 

và enzym 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sinh khối lignoxenluloza thành đường có thể lên 

men được dựa trên xử lý sơ bộ bằng phương pháp thủy nhiệt. Nguyên liệu sinh khối 
lignoxenluloza mềm được xử lý sơ bộ trong bước xử lý sơ bộ bằng phương pháp thủy 
nhiệt tăng áp một giai đoạn đến mức nghiêm ngặt rất thấp. Sinh khối đã xử lý sơ bộ 
được thủy phân, thường dưới dạng huyền phù đặc toàn phần, bằng cách sử dụng phản 
ứng thủy phân nhờ enzym được xúc tác bằng hỗn hợp enzym có hoạt tính 

endoglucanaza, exoglucanaza, -glucosidaza, endoxylanaza, và -xylosidaza ở mức 

hoạt tính của endoglucanaza ít nhất là 1100 nkat/g glucan, exoglucanaza ít nhất là 280 

nkat/g glucan, -glucosidaza ít nhất là 3000 nkat/g glucan, endoxylanaza ít nhất là 1400 

nkat/g glucan, và -xylosidaza ít nhất là 75, để tạo ra sản phẩm thủy phân trong đó hiệu 

suất thu monome C5 ít nhất là 55% lượng xyloza và arabinoza ban đầu của nguyên liệu 
trước khi xử lý sơ bộ.  
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(11) 46801 
(21) 1-2016-00659 (51) 7 A23K  1/18,  1/00,  1/16 

(62) 1-2009-01061   
(22) 25.10.2007 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/NO2007/000379     25.10.2007 (87) WO2008/051091 02.05.2008 
(30) 20064871          25.10.2006      NO 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2009 
(71) 1. EWOS INNOVATION AS  (NO) 

N-4335 Dirdal, Norway  
2. CHEMOFORMA LTD.  (CH) 
Rheinstrasse 28-32, CH-4302 Augst, Switzerland 

(72) GONZALEZ VECINO, JosÐ, L (NO), WADSWORTH, Simon (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cải thiện quá trình tạo sắc tố ở cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện quá trình tạo sắc tố ở cá, đặc trưng ở chỗ, cá 
được cho ăn thức ăn chứa manna-oligosacarit và các thành phần thức ăn cho cá thông 
thường. 
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(11) 46802 
(21) 1-2016-00661 (51) 7 A61K  39/395, C07K  16/22 

(22) 30.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/048957     30.07.2014 (87) WO2015/017576 05.02.2015 
(30) 61/859,926          30.07.2013      US 

61/864,036          09.08.2013      US 
61/911,834          04.12.2013      US 
61/913,885          09.12.2013      US 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, USA 

(72) GROMADA, Jesper (US), LATRES, Esther (US), MURPHY, Andrew, J. (US), 
YANCOPOULOS, George, D. (US), MORTON, Lori, C. (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Kháng thể được phân lập liên kết với activin A và dược phẩm 
chứa kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể được phân lập hoặc đoạn liên kết với kháng nguyên 
của nó liên kết với activin A và dược phẩm chứa chúng. Theo một số phương án nhất 
định của sáng chế, kháng thể này là các kháng thể đầy đủ của người liên kết với activin 
A với ái lực cao. Các kháng thể theo sáng chế có thể dùng để điều trị các bệnh và rối 
loạn đặc trưng bởi sự giảm khối lượng cơ hoặc sức mạnh cơ, như chứng mất mô cơ, 
chứng suy mòn, tổn thương cơ, hao mòn cơ/teo cơ, bệnh ung thư, bệnh xơ hóa, và giảm 
cân. Các kháng thể theo sáng chế cũng có thể dùng kết hợp với protein liên kết GDF8 để 
điều trị các bệnh và rối loạn đặc trưng bởi sự giảm khối lượng cơ hoặc sức mạnh cơ. Các 
kháng thể theo sáng chế cũng có thể dùng để phòng ngừa, điều trị hoặc làm thuyên giảm 
rối loạn và bệnh gây bởi, thúc đẩy bởi, làm trầm trọng bởi, và/hoặc nặng thêm bởi 
activin A, như bệnh xơ hóa thận. 
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(11) 46803 
(21) 1-2016-00663 (51) 7 C07K  14/47, A61P  9/04, A61K  

38/17 
(22) 21.07.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/US2014/047377     21.07.2014 (87) WO2015/013168 29.01.2015 
(30) 61/858,263          25.07.2013      US 

62/015,854          23.06.2014      US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BRUCE, Alexandra Marshall (US), GROSCHE, Philipp (DE), GUIMARAES, CarIa 

(PT), KANTER, Aaron (US), LOU, Changgang (CN), USERA, Aimee Richardson 
(US), YASOSHIMA, Kayo (JP), YUAN, Jun (US), ZECRI, Frederic (FR), ZHAO, 
Hongjuan (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Polypeptit vòng và thể liên hợp sinh học của nó để điều trị 

tình trạng suy tim, chế phẩm kết hợp và dược phẩm chứa 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất polypeptit vòng có công thức I: 

X1-R-X3-X4-L-S-X7-X8-X9-X10-X11-X12-X13 

(I) 

hoặc amit, este hoặc muối của chúng, hoặc thể liên hợp sinh học của chúng, trong đó 
X1, X3, X4, X7, X8, X9, X10, X12 và X13 là như được xác định ở đây. Polypeptit này 
là chất chủ vận của thụ thể APJ (apelin receptor). Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp điều chế polypeptit theo sáng chế hoặc thể liên hợp sinh học của chúng. Sáng chế 
còn đề xuất chế phẩm kết hợp và dược phẩm chứa polypeptit này. 
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(11) 46804 
(21) 1-2016-00683 (51) 7 C10G  25/00, B01J  20/28,  20/10 

(22) 26.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/067016     26.06.2014 (87) WO2015/019738 12.02.2015 
(30) 2013-163731         07.08.2013      JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008162, Japan 
(72) MINATOYA, Masamichi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp hấp phụ và loại bỏ ion thủy ngân và thủy ngân 

hữu cơ trong dầu hydrocacbon 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp hấp phụ và loại bỏ ion thủy ngân và/hoặc thủy ngân hữu 

cơ có mặt trong dầu hydrocacbon một cách hữu hiệu trong thời gian dài. Phương pháp 
này bao gồm bước cho dầu hydrocacbon tiếp xúc với chất hấp phụ chứa khoáng silicat 
dạng lớp có điện tích của lớp xen giữa bằng 0 hoặc điện tích của lớp xen giữa nằm trong 
khoảng từ lớn hơn 0 đến nhỏ hơn 0,6. 
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(11) 46805 
(21) 1-2016-00701 (51) 7 A01N  43/40,  25/04,  25/30,  43/88, 

A01P  7/04 
(22) 22.08.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/072044     22.08.2014 (87) WO2015/029908 05.03.2015 
(30) 2013-175760         27.08.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2016 
(71) 1. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, Japan 
2. NIHON NOHYAKU CO., LTD.  (JP) 
19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048386, Japan 

(72) NARUMIYA, Kenji (JP), TAKATORI, Naohiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Huyền phù trừ dịch hại nền nước và phương pháp làm ổn định 

huyền phù này 
  (57)     Để khắc phục nhược điểm là khi huyền phù trừ dịch hại nền nước chứa các hoạt chất (a) 

flonicamid và (b) buprofezin được bảo quản trong thời gian dài, các hạt hoạt chất này sẽ 
lớn lên và phát triển thành hạt thô trong quá trình bảo quản, và khó thu được huyền phù 
ổn định.  
Sáng chế đề cập đến huyền phù trừ dịch hại nền nước chứa (a) flonicamid, (b) 
buprofezin, (c) polycarboxylat, (d) ít nhất một chất hoạt động bề mặt loại sulfonat được 
chọn từ nhóm bao gồm alkyl sulfosucxinat, lignosulfonat, C8-18 alkylbenzen sulfonat và 
C8-18 alkyl ®iphenyl ete ®isulfonat, (e) a natri alkylnaphtalensulfonat được ngưng tô với 
formalđehyt, và nước.  
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(11) 46806 
(21) 1-2016-00736 (51) 7 C05G  3/08 

(22) 24.12.2013 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/CL2013/000096     24.12.2013 (87) WO2015/013834 05.02.2015 
(30) 2188-2013          30.07.2013      CL 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.02.2016 
(71) TIVAR HELICOPTEROS, ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA   (CL) 

Arauco 420 B, Quillota, Chile 
(72) TIRONI GALLARDO, Nicol¸s Iv¸n  (CL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm lỏng dùng để cải thiện hiệu quả của phân bón chứa 

nitơ amoniac và amoni có mặt trong đất và phương pháp tạo 
ra chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lỏng và phương pháp tạo ra chế phẩm này. Chế phẩm 
theo sáng chế được dùng để cải thiện hiệu quả sử dụng phân bón chứa nitơ amoniac cần 
thiết cho cây trồng và amoni có mặt trong đất. Chế phẩm này là hỗn hợp chủ yếu bao 
gồm hợp chất 3,5 DMPP (3,5 dimetil-pyrazol) làm chất ức chế sự nitơ hóa, phospho có 
chức năng chính là tham gia tất cả các quá trình và phản ứng giải phóng năng lượng của 
cây trồng, và các axit amin được tổng hợp bởi cây trồng trong các phản ứng lên men 
diễn ra nhờ quá trình amin hóa mà khi đó các muối hấp thụ amoni và axit hữu cơ được 
tạo ra.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2971 
(21) 2-2014-00260 (51) 7 E01D 11/04, 15/133 

(22) 25.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2014 
(71) Xí nghiệp cơ khí Quang Trung  (VN) 

494 phố Đoàn Kết, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
(72) Nguyễn Tăng Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Môđun giàn khung mặt cầu dùng cho cầu treo dây võng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất môđun giàn khung mặt cầu bao gồm dầm ngang (1) bằng 
thép đúc dạng hộp có các tai treo (4, 7) để nối các dầm dọc, dầm dọc biên (2) bằng 
thép đúc dạng hộp có vị trí chốt bulông ở hai đầu để nối với các tai treo ngoài (4) của 
dầm ngang (1); dầm dọc giữa (3) bằng thép đúc dạng hộp có vị trí chốt bulông ở hai 
đầu để nối với các tai cố định dầm dọc giữa (7) của dầm ngang (1); và thanh giằng gió 
có các vị trí chốt bulông ở hai đầu để nối vào các tai nối thanh giằng gió trên dầm 
ngang (1). 
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(11) 2972 
(21) 2-2014-00261 (51) 7 E01D 11/04, 19/16 

(22) 25.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2014 
(71) Xí nghiệp cơ khí Quang Trung  (VN) 

494 phố Đoàn Kết, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
(72) Nguyễn Tăng Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống neo cáp chủ dùng cho cầu treo dây võng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống neo cáp chủ dùng cho cầu treo dây võng dân sinh 
bao gồm cáp chủ (1), thanh neo (2), tăng đơ neo cáp chủ (3), bộ nối trung gian (4) và 
cụm cân bằng cáp (5) đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và có độ bền và độ an toàn cao. 
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(11) 2973 
(21) 2-2014-00262 (51) 7 A01C 5/00, 7/00 

(22) 26.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2014 
(75) Vũ Viết Minh  (VN) 

Thụy Dũng, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
(54) Máy gieo sạ lúa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy gieo sạ lúa có khả năng làm giảm tỷ lệ chết của hạt 
thóc, hàng lối gieo sạ rõ ràng, và giảm được khâu san gạt mặt ruộng. Máy gieo sạ lúa 
này bao gồm tay kéo (1) được gắn với bản thép (10), bản thép này có các rãnh (13) và 
được gắn cố định với vòng bi (4), vòng bi đỡ trục (3), trục được gắn với bánh xe chính 
(2) và bánh quay nhỏ (5), trên bánh quay nhỏ này có gắn các muôi múc (6) để múc và 
nhả hạt vào phễu thu (7), bánh quay nhỏ này được đặt trong khay chứa hạt (9) mà được 
đậy bằng nắp đậy (11) và được đỡ bởi thanh ngang (8) và trụ (12), trụ này lại được hàn 
cố định vào bản thép (10). 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
350 

(11) 2974 
(21) 2-2014-00263 (51) 7 E04C  5/07 

(22) 26.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2014 
(71) Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ đại học xây dựng 

(NUCETECH)  (VN) 
Phòng 905, tầng 9, nhà thí nghiệm, 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội, Việt Nam 

(72) Đỗ Đức Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thanh cốt sợi polyme gia cường và quy trình sản xuất thanh 

cốt sợi này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thanh cốt sợi polyme gia cường gồm có bó sợi lõi đã được 

nhúng keo epoxy được định hướng song song dọc theo trục của thanh cốt sợi; ít nhất 
một lớp sợi quấn trong không bện xoắn được quấn khít bao quanh và hằn lõm sâu trên 
lớp epoxy của bó sợi lõi; ít nhất một lớp bó sợi phía ngoài đã được nhúng keo epoxy bao 
quanh lớp sợi quấn trong và được định hướng song song dọc theo trục của thanh; và lớp 
sợi quấn ngoài gồm hai bó sợi được quấn chặt ngược chiều nhau quanh lớp bó sợi phía 
ngoài, trong đó bó sợi quấn thứ nhất là các sợi đã được bện xoắn được quấn chặt quanh 
lớp bó sợi phía ngoài tạo thành gân nổi; và bó sợi quấn thứ hai không bện xoắn được 
quấn bên ngoài bó sợi quấn thứ nhất theo chiều ngược lại để ép chặt bó sợi quấn thứ 
nhất vào bề mặt ngoài của thanh cốt sợi polyme gia cường. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 2975 
(21) 2-2014-00266 (51) 7 G06F 15/18, 19/28 

(22) 30.09.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2014 
(71) Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Thoại Nam (VN), Phạm Trần Vũ (VN), Trần Ngọc Cường (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp dịch vụ và chia sẻ ứng dụng cho hệ 

thống điện toán đám mây. 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp tổng hợp dịch vụ và chia sẻ ứng dụng cho hệ 

thống điện toán đám mây, khác biệt ở chỗ chương trình dựa trên cơ sở tri thức để đưa ra 
dịch vụ kết quả một cách linh động cho người dùng, sử dụng ngôn ngữ TOSCA 
(Topology and Orchestration Specification for Cloud Application) trong quá trình đóng 
gói dịch vụ giúp dịch vụ có tính “vận chuyển” và “tương tác”, ngoài ra còn tạo ra môi 
trường chia sẻ ứng dụng cho các nhà phát triển ứng dụng thông qua hệ thống điện toán 
đám mây. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 2976 
(21) 2-2014-00270 (51) 7 A43D 3/00 

(22) 02.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2014 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cốt giày dùng cho máy tạo hình gót giày 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cốt giày dùng cho máy tạo hình gót giày được thể hiện 
gồm tấm đế dẫn nhiệt (2) và đế trên cách nhiệt (3). Tấm đế dẫn nhiệt (2) gồm có bề mặt 
đế (21), bề mặt trên (22) đối diện với bề mặt đế (21), và bề mặt xung quanh (23) mà nối 
liền bề mặt đế (21) và bề mặt trên (22) để tạo hình hình dạng gót giày. Đế trên cách 
nhiệt (3) được nối với bề mặt trên (22) của tấm đế dẫn nhiệt (2), và được làm bằng vật 
liệu có độ cách nhiệt thấp. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 2977 
(21) 2-2014-00272 (51) 7 B60Q  1/56,  1/16,  1/24 

(22) 03.10.2014 (43) 25.04.2016 
(75) MICHAEL DEVRIES  (PH) 

41L Tower 2, The St. Francis Shangri-la Place, St. Francis Drive, Brgy. Wack Wack, 
Mandaluyong City, Metro Manila 1550, The Philippines 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hiển thị được chiếu sáng lắp sau xe 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị hiển thị quảng cáo hoặc đồ họa tương tự cho môi 
trường hiển thị quảng cáo trên vật di chuyển như xe cộ trong đó quảng cáo có chức năng 
tự chiếu sáng nhờ sử dụng các LED. Thiết bị gồm khay đế hình chữ nhật có phương tiện 
lắp được làm thích ứng để được lắp trên cốp sau của xe, các nguồn chiếu sáng nằm trong 
khay đế, tấm hình chữ nhật trong được lắp phía trước khay đế, chất liệu in mờ được gắn 
phía trước tấm hình chữ nhật trong, và khung che có thân khung che khay đế và gờ theo 
chu vi nhô vào trong được tạo trên các mép trước của thân khung, các mép sau của thân 
khung có hình dạng tương tự với cốp sau của xe. 
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(11) 2978 
(21) 2-2014-00273 (51) 7 F16C 11/00 

(22) 03.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2014 
(75) Vũ Văn Long  (VN) 

Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 
(54) Bản lề có chốt hãm một chiều 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bản lề có chốt hãm một chiều bao gồm nửa khối (A) và 
nửa khối (B) để ăn khớp với nhau; trong đó nửa khối (A) gồm có phần tâm ( A1)  và 
phần ống (A2), trên phần ống (A2) có ba khe cá (3) được tạo ra ở đầu phía dưới của 
phần ống (A2) có dạng hình tam giác vuông để ăn khớp với chốt (C) được lắp khớp với 
phần thân chốt (9) của nửa khối (B); hai cạnh của các khe cá này có tác dụng để trượt 
chốt và gài chốt để trống bản lề xoay một chiều. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 2979 
(21) 2-2014-00275 (51) 7 E03F  5/04,  5/06 

(22) 06.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Tất Đạt  (VN) 

Số 29 Lê Vĩnh Huy, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
(72) Phạm Hoàng Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Bộ chắn rác, ngăn mùi bằng composit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ chắn rác ngăn mùi bằng composit bao gồm: khung bằng 
composit (1) được lắp đặt trên miệng hố thu và tạo sự bám dính giữa khung và hố thu, 
trên mỗi mặt trong ở phía bên của khung (1) có hai rãnh lắp chốt (3) kéo dài theo 
phương thẳng đứng từ giữa khung (1) lên trên và hai gờ chặn (5) ở phía dưới; hai tấm 
ngăn mùi bằng composit (6) được lắp vào khung, mỗi tấm ngăn mùi này có hai chốt 
lệch tâm (4) ở hai đầu được tháo lắp vào các rãnh lắp chốt (3) của khung (1), trong đó 
tấm ngăn mùi (6) có độ dày không đồng đều ở hai bên thành cánh theo chiều dài để sao 
cho khi lắp các chốt lệch tâm (4) ở hai đầu tấm ngăn mùi (6) vào các rãnh lắp chốt (3) 
của khung thì hai phần tấm có độ dày lớn hơn của tấm ngăn mùi (6) sẽ tiếp xúc với nhau 

tạo với mặt trong ở phía bên của khung (1) một góc lớn hơn góc 60° và nằm ở trạng thái 
cân bằng khi không có lực bên ngoài tác động, khi có lực tác động do nước tiếp xúc vào 
phần tấm có độ dày mỏng hơn của tấm ngăn mùi (6) mà lớn hơn trọng lượng của phần 
tấm có độ dày lớn hơn của tấm ngăn mùi (6) thì tấm ngăn mùi (6) sẽ lật xuống và gặp 

gờ chặn (5) tạo với mặt phẳng nằm ngang một góc nhỏ hơn 80°, do đó nước hay tạp chất 
sẽ chảy xuống hố ga; tấm lưới chắn rác bằng composit (2) được đặt trên khung (1). 
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(11) 2980 
(21) 2-2014-00277 (51) 7 G06K 1/00, G07B 1/00 

(22) 13.10.2014 (43) 25.04.2016 
(75) Mai Ngọc Bình  (VN) 

Đội 1 Thanh Lương, Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình 
(54) Tem đa năng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tem đa năng, tem này bao gồm hai lớp giấy và có ba mã 
được mã hóa các mã này có một mã Barcode, một mã xác nhận gửi tổng đài, một mã 
xác nhận tem thật và các thông số cơ bản của tem với sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, 
số lô, số seri, NSX, HSD, (khối lượng tịnh, thể tích thực, kích thước...). Ba mã này 
không in chung trên một lớp giấy, lớp giấy trên chỉ có một mã Barcode và các thông số 
cơ bản của tem với sản phẩm bao gồm tên sản phẩm, số lô, số seri, NSX, HSD, (khối 
lượng tịnh, thể kích thực, kích thước...); lớp giấy dưới có hai mã gồm một mã xác nhận 
gửi tổng đài và một mã xác nhận tem thật in nằm chung trong một ô có phủ lớp bạc, 
được bảo vệ chống trầy xước bởi lớp giấy trên. 
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(11) 2981 
(21) 2-2014-00283 (51) 7 B30B  9/30, B65F  9/00 

(22) 17.10.2014 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2014 
(71) Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên  (VN) 
262-264 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trương Văn Tấn (VN) 
(54) Quy trình và hệ thống ép rác kín 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình và hệ thống ép rác kín, trong đó quy trình ép rác 
kín bao gồm các bước: liên kết thùng chứa rác (2) với thiết bị ép rác (1); mở cửa nhận 
rác (2a) trên thùng chứa rác (2); đổ rác từ xe nạp rác (3) vào bộ phận nhận rác (1a) của 
thiết bị ép rác (1); ép rác vào thùng chứa rác (2); đóng cửa nhận rác (2a) trên thùng chứa 
rác (2); tách thùng chứa rác (2) ra khỏi thiết bị ép rác (1) và vận chuyển thùng chứa rác 
(2) đến bãi xử lý bằng xe vận chuyển thùng chứa rác (4); trong đó mùi hôi thoát ra trong 
quá trình ép rác được thu gom và xử lý để không cho thoát ra ngoài môi trường nhờ hệ 
thống xử lý mùi (5) bằng than hoạt tính và các quạt gió bao quanh thiết bị ép rác (1); 
nước thải phát sinh trong quá trình ép rác được thu gom qua các mương dẫn và dẫn tới 
các bể xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 
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(11) 2982 
(21) 2-2015-00047 (51) 7 D05B  27/00,  3/00,  73/00 

(22) 13.02.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 201420613675.9      22.10.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(75) HAO, JINHONG  (CN) 

Group 3, Tucheng Village, Nanying Subdistrict Office, Yicheng City, Hubei 441400, 
China 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy may trụ tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may trụ tự động may bằng cách tự động sản xuất kết hợp các 
đường may thẳng và cong bao gồm thanh dẫn sợi cạnh trên (5), thanh dẫn sợi cạnh dưới 
(6) và bộ phận sửa cạnh và cơ cấu cấp nguyên liệu. Bộ phận sửa cạnh và cơ cấu cấp 
nguyên liệu bao gồm bộ cảm biến cạnh trên (13), bộ cảm biến cạnh dưới (14), hai bộ 
phận thực hiện việc sửa cạnh, và bộ phận kiểm soát việc sửa cạnh. Các bộ cảm biến 
cạnh phát hiện các cạnh của các phôi gia công. Bộ phận thực hiện việc sửa cạnh được 
đặt tại hai cạnh của trục cấp nguyên liệu của đầu máy may (1) để di chuyển qua lại và 
sắp cho thẳng hàng các cạnh của các miếng da bên trên và bên dưới. Như vậy, không 
cần thiết phải đánh dấu các phôi gia công tiếp theo và người thợ may không cần phải để 
mắt tới các vị trí của các miếng da, và việc may có thể thực hiện liên tục mà không cấp 
nguyên liệu bằng tay. Máy may trụ tự động có hiệu suất được cải thiện và đòi hỏi ít 
công sức lao động và chi phí sản xuất thấp. 
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(11) 2983 
(21) 2-2015-00077 (51) 7 H05H 1/00, A61N 1/44 

(22) 01.04.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2015 
(71) Công ty TNHH plasma y sinh  (VN) 

Số nhà 7, ngách 227/9, đường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Bạch Sỹ Minh (VN) 
(54) Thiết bị phát tia plasma lạnh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị phát tia plasma lạnh khác biệt ở chỗ có đầu tạo tia 
plasma lạnh để điều trị các tổn thương bề mặt da, niêm mạc, có dạng hình trụ bao gồm 
cửa thoát tia (4) có dạng hình tròn, điện cực (1) là hai thanh kim loại có tiết diện tròn, 
dài được uốn cong, nguồn điện (2) dùng để tạo plasma được nối vào hai điện cực (1), 
ống nhựa tròn (3) đưa khí vào đầu phía tia plasma, ống nhựa này nằm giữa hai điện cực 
(1).  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 2984 
(21) 2-2015-00121 (51) 7 F16K  
(22) 08.05.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 103218661 21.10.2014      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2015 
(75) HUI-MING LIN  (TW) 

no.549, Lucao, Xijing vil., Lucao Township, Chiayi County, Taiwan 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Van ngắt khí bằng điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van ngắt khí bằng điện. Van ngắt khí bằng điện bao gồm thân bộ 
ngắt với máng nạp và máng xả. Bảng bộ ngắt khí được nối làm trụ với khoang trong 
thân bộ ngắt. Một đầu của bảng bộ ngắt khí là khối hình máng trong khi phần nối ở đầu 
kia của nó được móc với móc dọc được gắn trong thân bộ ngắt. Bộ phát hiện khí được 
lắp bên ngoài thân bộ ngắt và được nối với bộ điều khiển. Bộ điều khiển được nối với bộ 
phận dẫn động. Nếu bộ phát hiện khí phát hiện dòng khí khác thường trong suốt quá 
trình rò rỉ do vỡ đường ống hoặc ngọn lửa của khí bị dập tắt, bộ điều khiển khởi động bộ 
phận dẫn động và móc dọc được truyền động xa hơn để được giải phóng từ bảng bộ ngắt 
khí. Do đó, khối hình máng chặn máng xả và cấp khí bị ngắt. 
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(11) 2985 
(21) 2-2015-00140 (51) 7 D06B 1/00 

(22) 29.05.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 201420612148.6 22.10.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2015 
(75) CHANG, CHI-LUNG  (TW) 

5F., No.89, Minsheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Máy nhuộm vải có băng chuyền dẫn động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nhuộm vải có băng chuyền dẫn động. Máy này bao gồm máy 
thổi sản sinh ra dòng hơi được nén áp, nhờ đó thuốc nhuộm được trộn đều ở vòi phun, và 
đưa tới vòi phun qua máy bơm. Thuốc nhuộm được hình thành dưới dạng sương hoá để 
nhuộm vải đồng thời sử dụng dòng hơi nén dẫn động vải đi qua ống nhuộm khiến vải 
quay lại băng chuyền dẫn động chu trình vải được thiết kế bên trong máy nhuộm. Máy 
nhuộm này làm giảm đáng kể lượng nước, lượng điện, lượng hơi và các loại phụ gia. 
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(11) 2986 
(21) 2-2015-00186 (51) 7 G10L  15/00 

(22) 02.07.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2015 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Hải Quân (VN) 
(54) Phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng ràng buộc 

không gian đặc trưng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng ràng 

buộc không gian đặc trưng. Do phần lớn các phương pháp nhận dạng tiếng nói trước đây 
đều phụ thuộc phần lớn vào kho dữ liệu ngôn ngữ huấn luyện, nên độ chính xác cho ra 
là không cao trong trường hợp tài nguyên kho dữ liệu hạn chế mà cụ thể là kho dữ liệu 
ngôn ngữ huấn luyện cho tiếng Việt. Vì vậy, mục đích của phương pháp này là đem lại 
hiệu suất cao cho việc nhận dạng tiếng nói tiếng Việt. Hai bước chính của phương pháp 
này bao gồm: bước xây dựng mô hình ngữ âm ràng buộc không gian đặc trưng và bước 
mở rộng phân hoạch không gian con cho mô hình ngữ âm ràng buộc không gian đặc 
trưng. 
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(11) 2987 
(21) 2-2015-00265 (51) 7 B65H  75/16 

(22) 03.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) TW103217634 03.10.2014     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.09.2015 
(75) LO, CHIU-MEI  (TW) 

3F., No.23, Dongmen St., East Dist., Hsinchu City 300, Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hộp cất giữ răng sữa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hộp cất giữ răng sữa có vỏ hộp có thể mở được, khung 
nướu răng phía trên, khung nướu răng phía dưới và một số răng giả. Khung nướu răng 
được cất giữ trong vỏ hộp. Dọc theo mô hình nướu răng của các khung nướu răng phía 
trên và phía dưới, có các lỗ để lắp răng giả và răng sữa, và các khung nướu răng phía 
trên và phía dưới được nối dọc theo các mép sau của chúng bằng chi tiết có thể gập tạo 
góc quay giữa chúng, vỏ hộp chứa khoang bên dưới với ngăn kéo có thể di động được 
kết cấu để cất giữ keo dính và răng giả. Bản kính trong suốt được gắn vào phía trên của 
vỏ hộp, và ít nhất một cặp nam châm được bố trí chìm tương ứng trong bản kính trong 
suốt và phía trên cùng của vỏ hộp, tương ứng, sao cho ảnh của trẻ có thể được đặt giữa 
vỏ hộp và bản kính trong suốt. 
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(11) 2988 
(21) 2-2015-00289 (51) 7 F04B  39/00, F04C  29/00 

(22) 24.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2014-197347 26.09.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323 Japan 

(72) Klyofumi SHIROUZU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy nén 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy nén bao gồm bình kín (1) có phần thân (11) và tấm 
đầu trên (12) được lắp vào phần thân (11), và ống xả (5) để xả chất làm lạnh cao áp 
trong bình kín (1). Tấm đầu trên (12) có lỗ lắp (14) mà qua đó ống xả (5) được lắp vào, 
lỗ lắp ráp (15) mà phần cực (4) được lắp ráp, và phần nhô ra (16) được bố trí trong phần 
mép bao của lỗ lắp (14) để nhô ra phía ngoài và trong đó có phần mép theo chu vi trong 
(17) tạo nên dạng tấm phẳng. Kết quả là, gân được tạo ra ở tấm đầu trên (12). 
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(11) 2989 
(21) 2-2015-00296 (51) 7 C07K 1/00 

(22) 29.09.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2015 
(71) Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Phương Nhuệ (VN), Đặng Tuyết Phương (VN), Lê Gia Hy (VN), Vũ Thị Hạnh 
Nguyên (VN), Phạm Thanh Huyền (VN), Hồ Tuyên (VN), Bạch Thị Mai Hoa (VN), 
Phí Quyết Tiến (VN) 

(54) Quy trình sản xuất vancomyxin hydroclorit 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất vancomyxin hydroclorit bằng chủng xạ 

khuẩn Streptomyces orientalis, trong đó quy trình bao gồm các bước: (i) nhân giống cấp 

I; (ii) nhân giống cấp II; (iii) nhân giống cấp III; (iv) lên men; và (v) thu dịch lên men. 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
366 

(11) 2990 
(21) 2-2015-00299 (51) 7 E04F  11/00 

(22) 30.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 201410568020.9      21.10.2014   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2015 
(71) GUANGDONG KIN LONG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 

No. 3, Jian Lang Rd., Daping, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
China 523722 

(72) BAI, Baokun  (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cột lan can 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cột lan can bao gồm thân cột, ống lồng thứ nhất được cố 
định vào thân cột, cơ cấu khóa, ống lồng thứ hai, chi tiết trượt, chốt thứ nhất, ống bọc 
kín giới hạn và thanh treo thứ nhất. Cơ cấu khóa bao gồm ống khóa, ống lồng khóa và 

bốn miếng kẹp. ống lồng thứ hai kéo dài vào trong ống lồng khóa. Chi tiết trượt có thể 

trượt được tiếp nhận trong ống lồng thứ hai. ống bọc kín giới hạn được định vị trên ống 

lồng thứ hai. Thanh treo thứ nhất kéo dài vào trong ống bọc kín giới hạn. ống khóa kéo 
dài vào trong ống lồng thứ nhất và định ra bốn lỗ thông thứ nhất, ống lồng khóa được 
nối dài trên ống khóa. Bốn miếng kẹp được định vị tương ứng ở bốn lỗ thông thứ nhất, 
ống lồng khóa chống bốn miếng kẹp vào trong. Chốt thứ nhất nối xoay ống khóa với 
thanh treo thứ nhất. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
367 

(11) 2991 
(21) 2-2015-00303 (51) 7 G02B  1/00 

(22) 02.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 103217919 08.10.2014     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2015 
(75) MA-LI CHEN  (TW) 

1 F., No. 37, Wenhua St., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kính mắt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến mắt kính bao gồm lớp nền (1) làm bằng nhựa cho ánh 
sáng truyền qua, và cụm màng (2) tạo ra trên lớp nền (1). Cụm màng (2) bao gồm màng 
chống tia cực tím (21), bộ lọc ánh sáng (22), màng phủ cứng (23), màng chống bức xạ 
(24) và màng chống phản xạ (25). Bộ lọc ánh sáng (22) là ít nhất một trong số lớp màu 
vàng, lớp màu đỏ, và cấu trúc phân lớp màu xanh lơ-xanh lục gồm có các lớp màu xanh 
lơ (221) và màu xanh lục (222). Lớp màu xanh lơ (221) cho phép ít nhất là 85% ánh 
sáng có bước sóng nằm trong khoảng từ 435nm đến 460nm xuyên qua. Lớp màu xanh 
lục (222) cho phép ít nhất là 90% ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng từ 435nm 
đến 565nm xuyên qua. Lớp màu vàng cho phép ít nhất là 85% ánh sáng có bước sóng 
nằm trong khoảng từ 580nm đến 620nm xuyên qua. Lớp màu đỏ cho phép ít nhất là 
90% ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng từ 640nm đến 700nm xuyên qua. 
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(11) 2992 
(21) 2-2015-00304 (51) 7 A47J  31/00 

(22) 02.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 103134335 02.10.2014     TW 

103217551 02.10.2014     TW 
104211081 09.07.2015     TW 

(75) CHIH-MING HSU  (TW) 
5F., No. 20, Aly.16, Ln.96. Taishun St., Shulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị pha chế và phân phối đồ uống lạnh tươi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị pha chế và phân phối đồ uống lạnh tươi có khả 
năng làm lạnh tức thì đồ uống nóng mới pha chế thành đồ uống lạnh và phân phối nhanh 
chóng đồ uống lạnh, thiết bị này bao gồm môđun cấp nước nóng, bình pha chế, buồng 
lạnh và môđun làm lạnh để làm lạnh chất làm lạnh chứa trong buồng lạnh. Bộ phận làm 
lạnh đồ uống được bố trí trong buồng lạnh và có đường truyền đồ uống đi qua buồng 
lạnh. Một đầu của đường truyền đồ uống được nối với bình pha chế, trong khi đầu còn 
lại tạo ra lỗ mở cấp đồ uống có thể được tiếp cận từ bên ngoài. Môđun truyền dẫn đồ 
uống được lắp trên đường truyền đồ uống để ép đồ uống nóng trong bình pha chế ngay 
lập tức đi qua đường truyền đồ uống và nhanh chóng trao đổi nhiệt với chất làm lạnh, và 
sau đó được lấy ra từ lỗ mở cấp đồ uống như đồ uống lạnh. 
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(11) 2993 
(21) 2-2015-00325 (51) 7 B41J  29/377 

(22) 20.10.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2015 
(71) YOUKING TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) WANG, Kuan-Ju, (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Cụm đầu phun máy in 3D cải tiến 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm đầu phun máy in 3D cải tiến, có cấu tạo chính bao 
gồm: đầu nạp chất lưu (3) được đặt ở phía trên máy in 3D (1) và được nối thông với ống 
dẫn chất lưu (31), bộ phận tản nhiệt (4) được đặt ở một bên của cụm đầu phun (2) của 
máy in 3D (1), bộ phận tản nhiệt (4) này có máng dẫn chất lưu (41) được nối thông với 
ống dẫn chất lưu (31), và ít nhất một lỗ tản nhiệt (411) trên máng dẫn chất lưu (41), mà 
ở đó diễn ra quá trình tản nhiệt cho mặt ngoài của cụm đầu phun (2) và vật in. Với thiết 
kế như vậy, chất lưu dùng để tản nhiệt được dẫn từ đầu nạp chất lưu (3) ở phía trên máy 
in 3D (1) qua ống dẫn chất lưu (31) đến cụm đầu phun (2), tiếp theo được dẫn qua bộ 
phận tản nhiệt (4), để chất lưu đi qua máng dẫn chất lưu (41) và các lỗ tản nhiệt (411) 

được thiết kế ở hai bên của cụm đầu phun (2), qua đó làm tản nhiệt toàn diện 360° đầu 
phun (22) và vật in. Nhờ vậy, không cần sử dụng quạt gió tản nhiệt, do đó cụm đầu phun 
máy in 3D cải tiến đạt được kết cấu gọn nhẹ, quá trình tản nhiệt đạt được hiệu quả cao. 
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(11) 2994 
(21) 2-2015-00332 (51) 7 E02B 3/04 

(22) 26.10.2015 (43) 25.04.2016 
(75) Vương Quang Việt  (VN) 

63bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) ống mềm nhồi cát từ tổ hợp vật liệu dệt - polyme để xây dựng 

các kết cấu bảo vệ các công trình kinh tế, quốc phòng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến ống mềm nhồi cát từ tổ hợp vật liệu dệt - polyme để xây 

dựng các kết cấu bảo vệ các công trình kinh tế, quốc phòng bao gồm: ống mềm nhồi cát 
được chế tạo từ vật liệu dệt bằng keo dán kết hợp với may gia cường. Phương pháp mới 
này mang lại giải pháp linh động cho công trình, thiết kế nhanh chóng phù hợp với vị trí 
của công trình, và có giá thành thấp hơn so với của nước ngoài. 
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(11) 2995 
(21) 2-2015-00356 (51) 7 A61F  13/496,  13/15,  13/49 

(22) 26.06.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/JP2014/066920        26.06.2014 (87) WO2014/208635 31.12.2014 
(30) 2013-137405        28.06.2013    JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) NAKAO, Yuma (JP), OKUDA, Yasuyuki (JP), ISHIBASHI, Kyoko  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần, trong đó khóa cạnh (S) có vùng liên kết (40) 
mở rộng liên tục theo hướng chiều dọc X và bộ phận đàn hồi (80a) và (80b) mở rộng 
theo hướng chiều ngang Y được bố trí ở cả phần phía trước (A) và phần phía sau (B) 
theo hướng chiều dọc. Tại một trong những phần phía trước (A) và phần phía sau (B), 
phần đầu của bộ phận đàn hồi (80a) và (80b) được đặt gần với khóa cạnh (S) và điểm 
cuối được đặt gần với mặt trong của khóa cạnh theo hướng chiều ngang, sao cho vùng ít 
đàn hồi (9b) được hình thành. Trong vùng ít đàn hồi (9b), chất kết dính (10b) được bố trí 
dọc theo hướng chiều dọc X của đường mở rộng từ các vị trí mà bộ phận đàn hồi (80a) 
và (80b) được bố trí theo hướng chiều ngang Y, sao cho phần đầu của bộ phận đàn hồi 
(80b) được gắn chặt bởi chất kết dính (10b). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
372 

(11) 2996 
(21) 2-2015-00358 (51) 7 C01B 25/32, C30B 29/14, A61L 

27/12 
(22) 18.11.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2015 
(71) Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

(72) Phan Thị Ngọc Bích (VN) 
(54) Quy trình sản xuất nano hydroxyapatit biến tính bởi 

polymaltoza 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất hydroxyapatit biến tính bởi polymaltoza 

bao gồm các bước: 
(i) cấp từ từ hỗn hợp dung dịch axit phosphoric 0,5-1,0M và polymaltoza khoảng từ 4 
đến 8% khối lượng vào dung dịch Ca(OH)2 0,5 đến 1,5M đang được khuấy đều đến khi 
hết lượng axit phosphoric và polymaltoza định trước thì ngừng cấp các dung dịch, trong 
đó tỷ lệ mol của dung dịch Ca(OH)2/H3PO4 là 1,67 và polymaltoza có chỉ số đường khử 
DE (DE, Dextrose Equivalent) nằm trong khoảng từ 27 đến 30; 
(ii) tiếp tục khuấy hỗn hợp dung dịch trên trong thời gian từ 28 đến 30 giờ sau đó giữ 
yên hệ trong 10 giờ để ổn định pha; 
(iii) lọc hỗn hợp dung dịch thu được ở bước (ii) để thu chất rắn, sau đó rửa bằng dung 

dịch etanol có độ cồn từ 45-50° đến khi nước rửa trung tính; 

(iv) sấy phun ở nhiệt độ từ 50 đến 60°C để thu được bột hydroxyapatit biến tính bởi 
polymaltoza. 
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(11) 2997 
(21) 2-2015-00373 (51) 7 A01K  63/04, G01N  27/06 

(22) 25.11.2015 (43) 25.04.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2016 
(71) Trung tâm Phát triển công nghệ và Thiết bị công nghiệp Sài 

Gòn (CENlNTEC)  (VN) 
91 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Minh Hà (VN), Phan Phước Lộc (VN), Lê Thanh Phong (VN), Lê Đình Cẩn 
(VN) 

(54) Hệ thống giám sát chất lượng nước hồ nuôi thủy sản nhiều 
điểm đo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống giám sát chất lượng nước hồ nuôi thủy sản nhiều 
điểm đo có thể áp dụng cho một hay nhiều hồ nuôi bao gồm bộ phận thu mẫu gồm ít 
nhất hai đường ống hút nước (1), bộ phận đo mẫu là các thiết bị thực hiện việc đo các 
thông số nước bằng các cảm biến (9) được đặt trong tủ van (2) và bộ phận điều khiển 
trung tâm gồm mạch điện tử PLC (14) kết nối máy tính (15) để điều khiển đóng mở 
bơm nước (3), các van điện từ (4) theo quy trình đo đã định trước, ghi và gửi kết quả đo 
lên mạng dữ liệu bằng đường truyền internet.  
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(11) 2998 
(21) 2-2016-00017 (51) 7 A01G  9/12 

(22) 23.01.2014 (43) 25.04.2016 
(86) PCT/IB2014/058481         23.01.2014 (87) WO2014/207580 A1 31.12.2014 
(30) 102212066          27.06.2013      TW 
(75) OU, CHIENTSUNG  (TW) 

No. 119-86, Sanhe Rd., Ligang Township, Pingtung County 90544, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu tường cây xanh nhẹ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu tường cây xanh nhẹ bao gồm các bộ phận đỡ nằm 
ngang (10), các bộ phận đỡ theo chiều dọc (20) và các vật đỡ (30). Các bộ phận đỡ nằm 
ngang (10) và các bộ phận đỡ theo chiều dọc (20) này được liên kết với nhau bằng các 
chi tiết cố định (T) để dựng lên khung thẳng đứng. Bộ phận đỡ theo chiều dọc (20) có 
các lỗ hở (21). Mỗi lỗ hở (21) có rãnh hướng về phía mép của bộ phận đỡ theo chiều dọc 
(20), và do đó móc (21b) được tạo ra. Vật đỡ (30) có bề mặt nằm ngang thứ nhất (31), 
bề mặt dọc (33), bề mặt nằm ngang thứ hai (35) và bề mặt xiên (37) liền kề nối tiếp 
nhau. Các bề mặt nằm ngang thứ nhất (31) và bề mặt nằm ngang thứ hai (35) bị uốn 
cong theo hai hướng uốn cong ngược nhau, và bề mặt xiên (37) được uốn cong theo 
hướng xiên ra ngoài. Ngoài ra, vật đỡ có các mặt lưới (31a) để tương ứng với các móc 
(21b) sao cho các vật đỡ (30) được khớp theo chiều ngang và có thể tách rời được với 
các bộ phận đỡ theo chiều dọc (20). Bề mặt nằm ngang thứ hai (35) được dùng để đỡ vật 
chứa thực vật (40). Kết cấu theo giải pháp hữu ích dùng để thực hiện chức năng trồng 
trọt và đặc biệt là có thể lắp rắp và tháo rời được một cách dễ dàng. 
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Phần III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 27408 
(21) 3-2015-00410 (28) 01 
(54) Máy tăng âm (51) 14-03 

(22) 16.03.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH XNK quốc tế Nhật Hoàng  (VN) 

Tầng 2 số 82 dãy 2 khu Vĩnh Thành, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Hồng Hà (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                1.1                                        1.2                                     1.3 
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(11) 27409 
(21) 3-2015-00490 (28) 03 
(54) Bộ nạp điện (51) 27-99, 13-02 

(22) 30.03.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 002615112 16.01.2015    EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Rory McGARRY (CA), George Barrett (GB), Florent Cuchet (FR), Cathal Loughnane 

(IE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 27410 
(21) 3-2015-00560 (28) 01 
(54) Đan lọc nước (51) 23-99 

(22) 09.04.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế CPT  (VN) 

Tầng 5 tòa nhà Scepta, số 19A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Thành Tấn (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP) 
(55)  
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(11) 27411 
(21) 3-2015-00598 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 

(22) 17.04.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 002569285 31.10.2014 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 Pontedera (Pisa - Italy) 
(72) GALLUZZI Miguel  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 27412 
(21) 3-2015-00970 (28) 01 
(54) Bếp nướng (51) 07-02 

(22) 22.06.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17  (VN) 

Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  
(72) Phan Xuân Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27413 
(21) 3-2015-00971 (28) 01 
(54) Bếp nướng (51) 07-02 

(22) 22.06.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17  (VN) 

Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Xuân Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27414 
(21) 3-2015-00985 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 24.06.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Union  (VN) 

261/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lai Vĩ Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 27415 
(21) 3-2015-01011 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 26.06.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Cơ sở café Chính   (VN) 

390 A đường Quang Trung, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
(72) Đàm Công Chính (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 27416 
(21) 3-2015-01032 (28) 01 
(54) Vỉ thuốc (51) 09-05 

(22) 30.06.2015 (43) 25.04.2016 
(71) International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. (DBA 

AMPHARCO USA)  (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 

(72) Phuong Vy Nguyen (US) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 27417 
(21) 3-2015-01124 (28) 01 
(54) Cây lau nhà (51) 04-01 

(22) 10.07.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH TA SHUAN  (VN) 

Lô số 7-9-11, đường số 1, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Huang Pao Tzu  (TW) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 27418 
(21) 3-2015-01155 (28) 01 
(54) Chai đựng thực phẩm (51) 09-01 

(22) 15.07.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Quang Tiệp (VN) 
(55)  
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(11) 27419 
(21) 3-2015-01156 (28) 01 
(54) Lọ đựng thực phẩm (51) 09-01, 09-03 

(22) 15.07.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Quang Tiệp (VN) 
(55)  
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                                                         1.3                                  1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
388 

(11) 27420 
(21) 3-2015-01163 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm  (51) 09-05 

(22) 16.07.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất thực phẩm Bùi Văn 

Ngọ  (VN) 
241 An Dương Vương, khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Bùi Trọng Nghĩa (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 27421 
(21) 3-2015-01173 (28) 03 
(54) Thiệp hoa (51) 19-01 

(22) 17.07.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần thiệp nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam  (VN) 

Số 38, liền kề 18, khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Xuân Chung (VN) 
(55)  
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(11) 27422 
(21) 3-2015-01188 (28) 01 
(54) Tai nghe có kính (51) 14-01 

(22) 20.07.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 29/515,167 20.01.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Travis HOSLER (US), Aditha May ADAMS (CA), Henric JENTZ (DE), Young Duk 

SONG (KR), Phil FRANK (US), YeongKyu YOO (KR), Nicolas DENHEZ (FR), Paul 
BOSVELD  (CA), Andrew Hodge (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27423 
(21) 3-2015-01190 (28) 01 
(54) Tai nghe có kính (51) 14-01 

(22) 20.07.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 29/515,180 20.01.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Travis HOSLER (US), Aditha May ADAMS  (CA), Henric JENTZ  (DE), Young Duk 

SONG (KR), Phil FRANK  (US), YeongKyu YOO  (KR), Nicolas DENHEZ (FR), Paul 
BOSVELD (CA), Andrew Hodge (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27424 
(21) 3-2015-01192 (28) 01 
(54) Tấm kính che mặt bao 

quanh tai 
(51) 14-01 

(22) 20.07.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 29/515,202 20.01.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Travis HOSLER  (US), Aditha May ADAMS  (CA), Henric JENTZ  (DE), Young Duk 

SONG  (KR), Phil FRANK  (US), YeongKyu YOO  (KR), Nicolas DENHEZ (FR), Paul 
BOSVELD (CA), Andrew Hodge (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27425 
(21) 3-2015-01363 (28) 01 
(54) Chai đựng sản phẩm (51) 09-01 

(22) 11.08.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư xuất nhập khẩu Kiến 

Quốc  (VN) 
213/65 đường liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Trầm Quốc Định (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27426 
(21) 3-2015-01371 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 99-05 

(22) 13.08.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Vũ Đình Toàn  (VN) 

145/39 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Đình Toàn  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27427 
(21) 3-2015-01415 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 19.08.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần xe điện quốc tế HKBIKE LTT  (VN) 

Số 17 mở rộng cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

(72) Đoàn Ngọc Linh (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 27428 
(21) 3-2015-01419 (28) 01 
(54) Bao gói đựng bún khô (51) 09-05 

(22) 19.08.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Cơ sở Thịnh Tuân  (VN) 

Thôn Minh Hiệp II, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Phí Văn Thịnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
398 

(11) 27429 
(21) 3-2015-01433 (28) 01 
(54) Bánh (51) 01-01 

(22) 24.08.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Cơ sở bánh CALOWAT Hoa Đăng  (VN) 

Số 47 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
(72) Phạm Hải Đăng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27430 
(21) 3-2015-01437 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm rượu (51) 19-08 

(22) 15.05.2014 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Bình Minh  (VN) 

43/78/11 Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Khánh Tùng (VN) 
(55)  
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401 

(11) 27431 
(21) 3-2015-01438 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm rượu (51) 19-08 

(22) 15.05.2014 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Bình Minh  (VN) 

43/78/11 Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trương Khánh Tùng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
403 

(11) 27432 
(21) 3-2015-01479 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 31.08.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Tô Biêu  (VN) 

45/13 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tô Biêu  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
404 

(11) 27433 
(21) 3-2015-01499 (28) 01 
(54) Thép định vị (51) 25-01 

(22) 01.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Nguyễn Xuân Thuỷ  (VN) 

Thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Xuân Thuỷ  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27434 
(21) 3-2015-01501 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 01.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên vắc xin và sinh phẩm Nha 

Trang  (VN) 
26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(72) Nguyễn Thành Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
406 

(11) 27435 
(21) 3-2015-01502 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 01.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên vắc xin và sinh phẩm Nha 

Trang  (VN) 
26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(72) Nguyễn Thành Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                            1.1                                                                    1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27436 
(21) 3-2015-01503 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 01.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên vắc xin và sinh phẩm Nha 

Trang  (VN) 
26 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(72) Nguyễn Thành Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
408 

(11) 27437 
(21) 3-2015-01517 (28) 01 
(54) Tuýp đựng kem (51) 09-05 

(22) 04.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH lương thực Hà Việt   (VN) 

Km số 9, quốc lộ 1A Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Vũ Hoàng Hà  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                 1.2                                             1.3 
 
 

  
 
 

                                                                   1.4          1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
409 

(11) 27438 
(21) 3-2015-01522 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 07.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại Yến Ngọc  (VN) 

Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Thanh Hùng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27439 
(21) 3-2015-01523 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 07.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại Yến Ngọc  (VN) 

Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đỗ Thanh Hùng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27440 
(21) 3-2015-01524 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 07.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại Yến Ngọc  (VN) 

Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đỗ Thanh Hùng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27441 
(21) 3-2015-01525 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 07.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại Yến Ngọc  (VN) 

Số 94 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đỗ Thanh Hùng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
413 

(11) 27442 
(21) 3-2015-01526 (28) 01 
(54) Cánh quạt (51) 23-04 

(22) 08.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công ngiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) FRANCOIS DANIEL PIERRE LECLEIRE (FR) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
414 

(11) 27443 
(21) 3-2015-01546 (28) 01 
(54) Hộp bánh kẹo (51) 09-03 

(22) 09.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần thương mại Rồng Vàng Minh Ngọc  (VN) 

Khu 6 phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Thái Thị Vân Anh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
415 

(11) 27444 
(21) 3-2015-01547 (28) 01 
(54) Bao gói miếng lót sơ sinh (51) 09-05 

(22) 09.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Việt Sing  (VN) 

Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  
(72) Nguyễn Đăng Dũng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
416 

(11) 27445 
(21) 3-2015-01554 (28) 01 
(54) Bộ phận lọc không khí (51) 23-04 

(22) 09.09.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 002649350-0001 10.03.2015 EM 
(71) Koninklijke Philips N.V.  (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands 
(72) Chen Cai (CN), KeYong Zhao  (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
417 

(11) 27446 
(21) 3-2015-01558 (28) 01 
(54) Chậu hoa (51) 11-02 

(22) 10.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH ROSA PLANTERS Việt Nam  (VN) 

1576 ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 
(72) JOSEP ELIAS (ES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
418 

(11) 27447 
(21) 3-2015-01559 (28) 01 
(54) Chậu hoa (51) 11-02 

(22) 10.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH ROSA PLANTERS Việt Nam  (VN) 

1576 ấp Chợ, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 
(72) JOSEP ELIAS (ES) 
(55)  
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(11) 27448 
(21) 3-2015-01564 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 10.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hiếu Nghĩa  (VN) 

9/9 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Vũ Khánh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
421 

(11) 27449 
(21) 3-2015-01568 (28) 01 
(54) Gấu nhồi bông (51) 21-01 

(22) 11.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH NAGU Việt Nam  (VN) 

Phòng 755 nhà H14 khu tập thể Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Tạ Thị Ngọc Loan (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
422 

(11) 27450 
(21) 3-2015-01624 (28) 01 
(54) Cửa sổ kéo (51) 25-02 

(22) 18.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH công nghiệp Tung Shin  (VN) 

Số 8 đường 18, khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(72) Trần Tiến Khánh  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27451 
(21) 3-2015-01652 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 23.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyền Hưng Phú  (VN) 

21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) La Gia HÝnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
424 

(11) 27452 
(21) 3-2015-01653 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 23.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyền Hưng Phú  (VN) 

21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) La Gia HÝnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27453 
(21) 3-2015-01654 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 23.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyền Hưng Phú  (VN) 

21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) La Gia HÝnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27454 
(21) 3-2015-01655 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 23.09.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyền Hưng Phú  (VN) 

21 Bàu Cát 4, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) La Gia HÝnh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
492 

(11) 27513 
(21) 3-2015-01884 (28) 02 
(54) Cút nối ống (51) 23-01 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp thi công GP   (VN) 

Số 1, ngõ 118, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đỗ Thị Thanh Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
493 

(11) 27514 
(21) 3-2015-01893 (28) 03 
(54) Túi bánh (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27515 
(21) 3-2015-01894 (28) 03 
(54) Túi bánh (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
496 

    
 
 

                            2.1                                                                    2.2 
 
 

   
 
 

                               3.1                                                                    3.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27516 
(21) 3-2015-01895 (28) 01 
(54) Túi kẹo (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27517 
(21) 3-2015-01896 (28) 01 
(54) Túi kẹo (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27518 
(21) 3-2015-01897 (28) 01 
(54) Túi kẹo (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27519 
(21) 3-2015-01898 (28) 01 
(54) Túi kẹo (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                              1.1                                                             1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27520 
(21) 3-2015-01899 (28) 01 
(54) Túi bánh (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 2 - Việt Nam  (VN) 

Số 233, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                             1.1                                                               1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
502 

(11) 27521 
(21) 3-2015-01900 (28) 01 
(54) Túi bánh (51) 09-05 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 2 - Việt Nam  (VN) 

Số 233, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
503 

(11) 27522 
(21) 3-2015-01903 (28) 01 
(54) ống nhựa (51) 23-01 

(22) 22.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần KAPS TEX VINA  (VN) 

Lô số 5, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
(72) BAEK IN SUB (KR) 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(55)  
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1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
504 

(11) 27523 
(21) 3-2015-01915 (28) 01 
(54) Hộp kẹo (51) 09-03 

(22) 23.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27524 
(21) 3-2015-01920 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 26.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 201512197 28.04.2015 AU 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Takanori ITO (JP), Keisuke MATSUNO (JP), Hisataka TOKIZANE (JP), Kouji 

KATSUNO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27525 
(21) 3-2015-01927 (28) 01 
(54) Bao thuốc lá (51) 09-03, 27-06 

(22) 28.10.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 002691279 28.04.2015 EM 
(71) Imperial Tobacco Limited  (GB) 

121 Winterstoke Road, Bristol BS3 2LL, United Kingdom 
(72) Imperial Tobacco Limited  (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27526 
(21) 3-2015-01935 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 

(22) 29.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Nguyễn Danh Bình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Danh Bình  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                                    1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27527 
(21) 3-2015-01936 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 

(22) 29.10.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Nguyễn Danh Bình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Danh Bình  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27528 
(21) 3-2015-01943 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03, 19-06 

(22) 02.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27529 
(21) 3-2015-01948 (28) 01 
(54) Bao gói phân bón (51) 09-05 

(22) 02.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH BACONCO  (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
(72) Nguyễn Minh Thư  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27530 
(21) 3-2015-01949 (28) 01 
(54) Bao gói phân bón (51) 09-05 

(22) 02.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH BACONCO  (VN) 

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
(72) Nguyễn Minh Thư (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                1.1                                                                  1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
512 

(11) 27531 
(21) 3-2015-01953 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
513 

(11) 27532 
(21) 3-2015-01954 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                  1.1                                                            1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
514 

(11) 27533 
(21) 3-2015-01955 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                             1.1                                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27534 
(21) 3-2015-01956 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                             1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27535 
(21) 3-2015-01957 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                            1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27536 
(21) 3-2015-01958 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
518 

(11) 27537 
(21) 3-2015-01959 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27538 
(21) 3-2015-01960 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27539 
(21) 3-2015-01961 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
521 

(11) 27540 
(21) 3-2015-01962 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường  (VN) 

Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
(72) Nguyễn Đức Lập (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
522 

(11) 27541 
(21) 3-2015-01966 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 03.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) WOONGJIN FOODS CO., LTD.  (KR) 

6 FL., KTIS Sungin Bldg., 390, Jongno, Jongno-gu, Seoul, Korea 
(72) HEO, In Sung (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
523 

(11) 27542 
(21) 3-2015-01976 (28) 01 
(54) Tấm ốp phía trước xe scutơ (51) 12-16 

(22) 05.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2015-010368 13.05.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Romrut Paramatikul  (TH), Manit Phrammano (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27543 
(21) 3-2015-01980 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Đông Nam á  (VN) 

Lô H1-6 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Tạ Nguyên Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27544 
(21) 3-2015-01984 (28) 01 
(54) Ăng ten (51) 14-03 

(22) 06.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Mai Văn Huân  (VN) 

Đội 1, xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Mai Văn Huân  (VN) 
(74) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam (IPCOM CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27545 
(21) 3-2015-01991 (28) 01 
(54) Chai đựng thực phẩm (51) 09-01 

(22) 09.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0024653 14.05.2015 KR 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560 Republic of Korea 
(72) KIM, Yul Joong (KR), OK, Jeong Min (KR), KIM, Jung Woo (KR), SON, Seol Hee 

(KR), CHOI, Sun Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
528 

(11) 27546 
(21) 3-2015-01994 (28) 01 
(54) Đèn báo hiệu đường thuỷ (51) 10-06 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH vật tư kỹ thuật - dịch vụ thương mại tổng 

hợp  (VN) 
Số 6/166 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Cù Huy Hải (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
529 

(11) 27547 
(21) 3-2015-01997 (28) 02 
(54) Bao gói tã giấy (51) 09-05 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
531 

(11) 27548 
(21) 3-2015-01998 (28) 03 
(54) Bao gói tã giấy (51) 09-05 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27549 
(21) 3-2015-01999 (28) 02 
(54) Bao gói tã giấy (51) 09-05 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                        1.1                                 1.2                                 2.1                             2.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27550 
(21) 3-2015-02000 (28) 01 
(54) Bao gói tã giấy (51) 09-05 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27551 
(21) 3-2015-02001 (28) 01 
(54) Lưới tản nhiệt dùng cho xe 

« tô 

(51) 12-16 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2015-010284 12.05.2015 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Jinwook, CHOI (KR), Genta OOHASHI  (JP), Takashi NOGUCHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27552 
(21) 3-2015-02007 (28) 01 
(54) Kéo (51) 08-03 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27553 
(21) 3-2015-02010 (28) 01 
(54) Đèn led (51) 26-05 

(22) 10.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Song Hành  (VN) 

45 đường T5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Văn Quốc Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt (KIBVI Co., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27554 
(21) 3-2015-02018 (28) 05 
(54) Hộp đựng khẩu trang y tế (51) 09-03 

(22) 12.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 

Lầu 8, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Phạm Minh Ngọc (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27555 
(21) 3-2015-02025 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0049150 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
541 

(11) 27556 
(21) 3-2015-02026 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0049151 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
542 

(11) 27557 
(21) 3-2015-02027 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 12.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0049152 25.09.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
543 

(11) 27558 
(21) 3-2015-02028 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 

(22) 12.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0050844 08.10.2015 KR 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
544 

(11) 27559 
(21) 3-2015-02031 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 12.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2015-2532 26.05.2015 FR 
(71) 1. COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  (FR) 

12 cours Sablon - F-63000 CLERMONT-FERRAND - France 

2. Michelin Recherche et Technique S.A.  (CH) 
Route Louis Braille 10 - CH-l763 GRANGES-PACCOT - Switzerland 

(72) DURAT Matthieu (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
545 

(11) 27560 
(21) 3-2015-02032 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 12.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 2015-2533 26.05.2015 FR 
(71) 1. COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  (FR) 

12 cours Sablon - F-63000 CLERMONT-FERRAND - France 

2. Michelin Recherche et Technique S.A.  (CH) 
Route Louis Braille 10 - CH-l763 GRANGES-PACCOT - Switzerland 

(72) DURAT Matthieu (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27561 
(21) 3-2015-02042 (28) 01 
(54) Thuyền buồm (51) 12-06 

(22) 13.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc  (VN) 

Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

(72) Vũ Văn Đảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27562 
(21) 3-2015-02043 (28) 01 
(54) Cốc dùng để đo lường (51) 10-04, 24-02 

(22) 13.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 29/527,586 20.05.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) James Michael Wiggins (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27563 
(21) 3-2015-02044 (28) 01 
(54) Cốc dùng để đo lường (51) 10-04, 24-02 

(22) 13.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 29/527,586 20.05.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) James Michael Wiggins (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
549 

(11) 27564 
(21) 3-2015-02045 (28) 01 
(54) Cốc dùng để đo lường (51) 24-02, 10-04 

(22) 13.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 29/527,586 20.05.2015 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) James Michael Wiggins (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27565 
(21) 3-2015-02048 (28) 01 
(54) Van điều áp (51) 23-01 

(22) 13.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Hoàng Văn Long  (VN) 

297 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
(72) Hoàng Văn Long  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27566 
(21) 3-2015-02049 (28) 01 
(54) Van điều áp (51) 23-01 

(22) 13.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Hoàng Văn Long  (VN) 

297 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
(72) Hoàng Văn Long  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
552 

(11) 27567 
(21) 3-2015-02050 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 13.11.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khâm Tín  (VN) 

284/11 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Tường  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
553 

(11) 27568 
(21) 3-2015-02057 (28) 01 
(54) Thiết bị thanh toán điện tử (51) 14-02 

(22) 16.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0024862 15.05.2015 KR 
(71) Seoul Electronics & Telecom Co., Ltd.  (KR) 

4 Saebeol-ro Bupyung-gu Incheon 21315 Republic of Korea 
(72) Sang Ryeol KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27569 
(21) 3-2015-02058 (28) 01 
(54) Thiết bị thanh toán điện tử (51) 14-02 

(22) 16.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0024863 15.05.2015 KR 
(71) Seoul Electronics & Telecom Co., Ltd.  (KR) 

4 Saebeol-ro Bupyung-gu Incheon 21315 Republic of Korea 
(72) Sang Ryeol KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
555 

(11) 27570 
(21) 3-2015-02059 (28) 01 
(54) Thiết bị thanh toán điện tử (51) 14-02 

(22) 16.11.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 30-2015-0025611 20.05.2015 KR 
(71) Seoul Electronics & Telecom Co., Ltd.  (KR) 

4 Saebeol-ro Bupyung-gu Incheon 21315 Republic of Korea 
(72) Sang Ryeol KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yukitou FUJIMOTO (JP), Valerio AIELLO (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 27600 
(21) 3-2015-02253 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 10.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TM Phương 

Chi  (VN) 
Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(72) Nguyễn Chí Quyết  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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(11) 27601 
(21) 3-2015-02254 (28) 05 
(54) Bao chân dùng cho thể dục 

thẩm mỹ và nhảy 

(51) 02-04 

(22) 10.12.2015 (43) 25.04.2016 
(30) 29/529,800 10.06.2015 US 
(71) Pointe Noir Pty Ltd.  (AU) 

Jones Bay Wharf, Pirrama Road, Suite 2, Wharf 19-21, Pyrmont, NSW 2009, Australia 
(72) David Fox (AU) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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592 

(11) 27602 
(21) 3-2015-02276 (28) 01 
(54) Xe thu gom rác thải (51) 12-08 

(22) 11.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long  (VN) 

Số 88 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Phúc Thành  (VN), Tô Thanh Tùng  (VN), Nguyễn Phương Dung (VN), 
Nguyễn Mạnh Tiến (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN), Tạ Tương Bằng (VN), Vũ Thị 
Quyên (VN), Nguyễn Công Thành (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27603 
(21) 3-2015-02277 (28) 01 
(54) Xe thu gom rác thải (51) 12-08 

(22) 11.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long  (VN) 

Số 88 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Phúc Thành (VN), Tô Thanh Tùng  (VN), Nguyễn Phương Dung  (VN), 
Nguyễn Mạnh Tiến (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN), Tạ Tương Bằng  (VN), Vũ Thị 
Quyên (VN), Nguyễn Công Thành (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27604 
(21) 3-2015-02278 (28) 01 
(54) Xe thu gom rác thải (51) 12-08 

(22) 11.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long  (VN) 

Số 88 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Phúc Thành (VN), Tô Thanh Tùng  (VN), Nguyễn Phương Dung (VN), Nguyễn 
Mạnh Tiến (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN), Tạ Tương Bằng (VN), Vũ Thị Quyên (VN), 
Nguyễn Công Thành  (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27605 
(21) 3-2015-02279 (28) 01 
(54) Xe thu gom rác thải (51) 12-08 

(22) 11.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long  (VN) 

Số 88 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Phúc Thành  (VN), Tô Thanh Tùng  (VN), Nguyễn Phương Dung  (VN), 
Nguyễn Mạnh Tiến (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN), Tạ Tương Bằng  (VN), Vũ Thị 
Quyên  (VN), Nguyễn Công Thành (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27606 
(21) 3-2015-02280 (28) 01 
(54) Xe thu gom rác thải (51) 12-08 

(22) 11.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long  (VN) 

Số 88 ngõ 203 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(72) Nguyễn Phúc Thành  (VN), Tô Thanh Tùng  (VN), Nguyễn Phương Dung (VN), 
Nguyễn Mạnh Tiến (VN), Nguyễn Tiến Dũng (VN), Tạ Tương Bằng  (VN), Vũ Thị 
Quyên  (VN), Nguyễn Công Thành  (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27607 
(21) 3-2015-02295 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 14.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 

Tổ 2, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 
(72) Nguyễn Anh Tuyến  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27608 
(21) 3-2015-02296 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 

(22) 14.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Quốc Khánh  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27609 
(21) 3-2015-02298 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 14.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển khoa học công nghệ 

VNU   (VN) 
1 đường số 1, khu công nghệ phần mềm, khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Đăng Quang (VN), Vương Hoàng Nguyên (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27610 
(21) 3-2015-02302 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 14.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Nguyễn Anh Tuyển  (VN) 

Tổ 2, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 
(72) Nguyễn Anh Tuyển (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
601 

(11) 27611 
(21) 3-2015-02303 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 14.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần SX - TM - XNK cà phê NAPOLI  (VN) 

36 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đức Hưng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
602 

(11) 27612 
(21) 3-2015-02308 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 15.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần thương mại - dược phẩm Nhật Minh  (VN) 

2/3/371 Đê La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Đình Cường (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27613 
(21) 3-2015-02311 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 15.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH chế biến nước chấm MEKONG  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
(72) Phan Bảo Duy  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
604 

(11) 27614 
(21) 3-2015-02316 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) HOST VERDIEN I AVFALL AS  (NO) 

Hasseldalen 3, N-4876, Grimstad, Norway 
(72) Nguyễn Công Minh Vũ (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN LAWYER) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27615 
(21) 3-2015-02323 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 16.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan  (VN) 

Thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
(72) Trần Văn Khanh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
606 

(11) 27616 
(21) 3-2015-02326 (28) 01 
(54) Hộp đựng trà (51) 09-03 

(22) 16.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN) 

488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Kim Nga (VN) 
(55)  
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(11) 27617 
(21) 3-2015-02327 (28) 01 
(54) Hộp đựng trà (51) 09-03 

(22) 16.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN) 

488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Kim Nga (VN) 
(55)  
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(11) 27618 
(21) 3-2015-02328 (28) 01 
(54) Hộp đựng trà (51) 09-03 

(22) 16.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN) 

488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Kim Nga (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
609 

(11) 27619 
(21) 3-2015-02329 (28) 02 
(54) Hộp đựng trà (51) 09-03 

(22) 16.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH Khánh Nga  (VN) 

488/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Kim Nga (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
611 

(11) 27620 
(21) 3-2015-02334 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt Pháp  (VN) 

Số 335, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 
(72) Nguyễn Quang Duy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
612 

(11) 27621 
(21) 3-2015-02336 (28) 01 
(54) Bao bì sản phẩm (51) 09-03 

(22) 18.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH Phạm Văn H.D  (VN) 

17 B15/51 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Văn Thị Ngọc Hải (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
613 

(11) 27622 
(21) 3-2015-02342 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
614 

(11) 27623 
(21) 3-2015-02343 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
615 

(11) 27624 
(21) 3-2015-02347 (28) 01 
(54) Khung ghế (51) 06-01 

(22) 21.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH BEESMART  (VN) 

64 Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thanh Hương  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                               1.2                        1.3                          1.4 
 
 

     
 
 

                   1.5                       1.6                      1.7                     1.8                       1.9 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
616 

(11) 27625 
(21) 3-2015-02348 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 21.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH bánh kẹo Thành Hải  (VN) 

Lô 3, đường N4, khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Ngọc Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Đồng sự (DUONG & PARTNERS CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
617 

(11) 27626 
(21) 3-2015-02353 (28) 01 
(54) Bình xịt (51) 09-01 

(22) 21.12.2015 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn MERAP  (VN) 

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 
(72) Tô Hồng Thái (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 27714 
(21) 3-2016-00204 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm khăn giấy (51) 09-05 

(22) 01.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH SUHAN  (VN) 

Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Phụ Cường (VN) 
(55)  
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(11) 27715 
(21) 3-2016-00205 (28) 01 
(54) Bao gói khăn giấy (51) 09-05 

(22) 01.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH SUHAN  (VN) 

Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Phụ Cường (VN) 
(55)  
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(11) 27716 
(21) 3-2016-00207 (28) 01 
(54) Thùng loa (51) 14-01 

(22) 01.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Thuận Phát  (VN) 

110/51 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Xuân Bửu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 27717 
(21) 3-2016-00208 (28) 01 
(54) Bao gói đựng kẹo (51) 09-05 

(22) 01.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) 1. Hứa Nghị Thành  (VN) 

141 ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

2. Hộ kinh doanh Hứa Diệu Quang  (VN) 
ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(72) Hứa Nghị Thành (VN) 
(55)  
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(11) 27718 
(21) 3-2016-00210 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03, 09-01 

(22) 07.04.2014 (43) 25.04.2016 
(30) 29/469,065 07.10.2013         US 
(71) THE MENTHOLATUM COMPANY  (US) 

707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127 USA 
(72) Christopher A. COREY (US), Kevin J. AYLSWORTH (US), Shinjan XIE (US), Charles 

M. SMITH (US), Katherine TOCHEFF (CA), D'Anna FARRAR (US), Raymond L. 
LEWIS (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 27719 
(21) 3-2016-00214 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 02.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty T.N.H.H thương mại và dịch vụ Quang Hanh  (VN) 

Số 21 đường Đại Phúc 9, khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Văn Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27720 
(21) 3-2016-00215 (28) 01 
(54) Máy xát gạo (51) 15-03 

(22) 02.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Đào Quang Tuyến  (VN) 

33/61 đường 1, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đào Quang Tuyến  (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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720 

(11) 27721 
(21) 3-2016-00216 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 

(22) 02.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần cao su Sài Gòn KYMDAN  (VN) 

28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trí Tân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27722 
(21) 3-2016-00218 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 

(22) 02.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty cổ phần cao su Sài Gòn KYMDAN  (VN) 

28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trí Tân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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722 

(11) 27723 
(21) 3-2016-00225 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 03.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH trang thiết bị y tế Thời Thanh Bình  (VN) 

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Quang Hiền  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27724 
(21) 3-2016-00228 (28) 01 
(54) Lò vi sóng (51) 07-02 

(22) 03.02.2016 (43) 25.04.2016 
(30) 2015-018999 28.08.2015      JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japan 
(72) IZURU HAMASAKI  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 27725 
(21) 3-2016-00232 (28) 01 
(54) Đầu khoan cọc nhồi (51) 15-04 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí - nền móng Cường Phú  (VN) 

G292/86, khu 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(72) Lương Phú Cường (VN), Nguyễn Đồng Phú (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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726 

(11) 27726 
(21) 3-2016-00233 (28) 01 
(54) Đầu khoan cọc nhồi (51) 15-04 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí - nền móng Cường Phú  (VN) 

G292/86, khu 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(72) Lương Phú Cường (VN), Nguyễn Đồng Phú (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27727 
(21) 3-2016-00234 (28) 01 
(54) Bánh quy (51) 01-01 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Yildiz Holding A.S.  (TR) 

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No: 6/1, Uskudar Istanbul, Turkey 
(72) Ali Ulker (TR) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 27728 
(21) 3-2016-00235 (28) 01 
(54) Bánh quy (51) 01-01 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) YILDIZ HOLDING A.S.  (TR) 

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No: 6/1, Uskudar Istanbul, Turkey 
(72) Ali Ulker (TR) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 27729 
(21) 3-2016-00236 (28) 01 
(54) Thiết bị khuếch đại tín hiệu 

âm thanh 

(51) 14-03 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Thuận Phát  (VN) 

110/51 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Xuân Bửu (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
730 

(11) 27730 
(21) 3-2016-00237 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                           1.1                      1.2                      1.3                   1.4                 1.5  
 

  
 

1.6                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
731 

(11) 27731 
(21) 3-2016-00238 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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732 

(11) 27732 
(21) 3-2016-00239 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27733 
(21) 3-2016-00240 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27734 
(21) 3-2016-00241 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 27735 
(21) 3-2016-00242 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Trần Vân Anh  (VN) 

P.305, B13 tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(72) Trần vân Anh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
736 

(11) 27736 
(21) 3-2016-00246 (28) 02 
(54) Đai giữ thanh treo (51) 06-02 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27737 
(21) 3-2016-00247 (28) 01 
(54) Đế giữ thanh treo (51) 06-02 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

    
 

1.2                                1.3 
 

  
 

                                        1.4                                      1.5 
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(11) 27738 
(21) 3-2016-00248 (28) 01 
(54) Đế giữ thanh treo (51) 06-02 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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(11) 27739 
(21) 3-2016-00250 (28) 02 
(54) Đế giữ thanh treo ngang (51) 06-02 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27740 
(21) 3-2016-00252 (28) 01 
(54) Thanh treo (51) 06-02, 07-05 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(11) 27741 
(21) 3-2016-00253 (28) 01 
(54) Thanh treo (51) 06-02 

(22) 04.02.2016 (43) 25.04.2016 
(71) Trần Văn Chính  (VN) 

104 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Văn Chính  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
744 

(11) 27742 
(21) 3-2016-00257 (28) 01 
(54) Bệ ăng ten (51) 14-03 

(22) 05.02.2016 (43) 25.04.2016 
(30) 29/535,612 07.08.2015      US 
(71) TYCO FIRE & SECURITY GMBH  (CH) 

Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland 
(72) Sergio M. Perez  (US), David Robert Noone  (US), Monica Alegiani (IT), Walter Piretti 

(IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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Phần iv 
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(511)   Nhóm 06: cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: cửa không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-23850 (220) 06.10.2014 

  (441) 25.04.2016 
(300) 982/2014 16.04.2014 IE 

(731) THE CHEMOURS COMPANY, LLC.  
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1007 N. Market Street - D8042 
Wilmington, Delaware 19898, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp cụ thể là chất làm lạnh cho máy bơm di động, cố định, 

nhiệt và hệ thống điều hòa không khí công nghiệp; chế phẩm tải nhiệt; chất nổ đẩy cho 
các thùng chứa sơn khí và khí thay thế halon và nhiên liệu cho hệ thống chữa cháy, cho 
dung môi, chế phẩm chữa cháy, khí điện môi, khí cách nhiệt, chất gây mê, chất lỏng 
truyền tải năng lượng, nước mặn và các chất lỏng ổn định cho truyền nhiệt nhiệt độ cao và 
thấp và cho việc bôi trơn ở nhiệt độ cao; sản phẩm hóa chất cụ thể là nhôm silicat để sử 
dụng trong cát làm khuôn; ziricon nhôm silicat sử dụng như cát làm khuôn để chế tạo các 
vật đúc tại xưởng đúc và chất chịu lửa; đioxit titan; sản phẩm hóa chất để sử dụng như là 
thành phần trong sơn, chất nhuộm màu, men và vecni; cát làm khuôn; clorua natri để sử 
dụng tạo, đioxit clo theo cách cơ học; xyanua natri dùng trong công nghiệp; chất hỗ trợ 
quá trình tạo ethanol cho quá trình lên men trong nhà máy rượu vang và nhà máy bia và 
sử dụng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh ở động vật và trong nông nghiệp; axit 
glyeolic tinh khiết cao được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm và chế phẩm làm sạch và 
làm thuốc thử hóa học để sử dụng cho khoa học hoặc nghiên cứu; chlorofluorocacbon 
không bao gồm hóa chất sử dụng trong sản xuất dược phẩm hoặc sản phẩm dược; axit vô 
cơ, nhựa trao đổi ion (chế phẩm hóa học), màng nhựa trao đổi ion (chế phẩm hóa học), 
các chất xúc tác; chất oxy hóa không có clo được sử dụng trong một loạt các ứng dụng 
làm sạch; hợp chất oxy hóa monopersulfate; hợp chất hóa học được sử dụng như một chất 
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phụ gia chống tĩnh điện cho các sản phẩm dầu mỏ; chất bịt kín đá hóa học; dung dịch 
điôxit clo ổn định để sử dụng như chất khử trùng công nghiệp, chất tẩy uế, chất khử mùi, 
chất diệt khuẩn, chất chống gỉ, slimicides (thuốc trừ sâu được thiết kế để tiêu diệt các sinh 
vật sản xuất chất nhớt), chất oxy hóa và tẩy trắng bộ lọc nước sử dụng bởi các nhà máy 
chế biến thực phẩm, nhà máy sữa, nhà máy nước đá, hoạt động khoan giếng dầu, thiết bị 
xử lý nước, tháp làm mát, hệ thống ống xả công nghiệp, đóng gói khoai, lưu trữ và các 
nhà máy giấy; hóa chất sử dụng trong quá trình tách kim loại quý từ quặng và tái chế kim 
loại màu từ phế liệu kim loại màu; sản phẩm hóa chất được sử dụng trong các hoạt động 
khai thác; axit hữu cơ và muối của chúng, dung môi, este cellulose cho mục đích công 
nghiệp, và este cho mục đích công nghiệp; chất liên kết và chất kết dính được sử dụng cho 
lĩnh vực sợi thủy tinh được sử dụng cho lá chất dẻo được gia cường và liên kết kết dính 
giữa các bề mặt có thể thấm nước như giấy và gỗ; lớp phủ hoặc chất thấm polyme; tác 
nhân hoạt động bề mặt hóa flo; este floroalkyl; hợp chất hóa học cụ thể là giấy xử lý flo 
và chất hoạt động bề mặt dùng để làm giảm sức căng bề mặt của dung dịch chất lỏng; khí 
hydrocacbon sử dụng như chất làm sạch và hợp phần khắc ăn mòn phiến cho phiến bán 
dẫn mỏng; khí hydrocacbon hóa flo; tác nhân hoạt động bề mặt hóa flo, nhựa tổng hợp, 
chất dẻo và chất dẻo chưa xử lý ở dạng bột, hạt, lỏng, và chất phân tán dùng trong công 
nghiệp; chất hoàn thiện nhựa dùng cho véc ni và lớp tráng men dày; nhựa polyme đã flo 
hóa; bột chống vi khuẩn để sử dụng trong lớp phủ, sợi và polyme; chế phẩm chống vi 
khuẩn không dùng trong mục đích y học;  chất dẻo có thể đúc (chưa xử lý) ở dạng bột, 
tấm, thanh, ống, băng, sợi (không dệt) và miếng có hình dạng và chất dẻo tạo hình dạng 
bột, tất cả dùng trong công nghiệp; băng dính dùng trong công nghiệp; nhựa polyeste, 
nhựa polyethylene và nhựa flo; polyme chứa flo chưa xử lý; chất phân tán hữu cơ tổng hợp 
để kiểm soát bụi môi trường cho đường gồ ghề không có bề mặt cứng và các khu vực mở; 
chất trung gian hóa học sử dụng trong các sản phẩm vải dệt bảo vệ, chống thấm và chống 
cháy, bề mặt ngoài của da, giấy và bề mặt ngoài tòa nhà; chất trung gian hóa học được sử 
dụng trong sản xuất chất làm ướt để sử dụng trong thuốc trừ sâu, chất làm sạch và đánh 
bóng, sơn, mực, sáp và các chất đánh bóng; chất tạo khí halocacbon sử dụng trong sản 
xuất tấm xốp dẻo cho các ứng dụng đóng gói thực phẩm, không hàng hóa nào nêu trên có 
chứa fomalđêhyt; các hợp chất flo hóa và hóa chất và chế phẩm nhựa để sử dụng trong vải 
bảo vệ; chất thuộc da để bảo vệ da và các lớp nền khác, hóa chất để làm bóng da, dầu để 
sang sửa da, hóa chất chống thấm cho da, hóa chất vá sửa da, hóa chất sửa mới da và để 
bảo vệ lớp nền khác nhau; sản phẩm hữu cơ có chứa chất florua sử dụng như chất hoạt 
động bề mặt, chất làm đều màu, bao gồm cả các chất chống ăn mòn và tác nhân liên kết, 
không bao gồm những tác nhân dự định sử dụng trong các sản phẩm dược phẩm; hợp chất 
hóa học có bản chất là chất hoàn thiện vải dệt với các đặc tính của dầu, nước và làm sạch 
vết bẩn; tác nhân ổn định đất và tác nhân chống nếp gấp; phức chất chrome ở dạng hợp 
chất hóa học sử dụng trong việc xử giấy, vải tự nhiên và/hoặc sợi tổng hợp, da, amiăng, 
vải sợi thủy tinh, đặc biệt để tạo tính kỵ nước, để cải thiện độ bám dính của sáp, làm dung 
dịch hồ sợi và tạo tính làm mềm và bôi trơn da mà không bị ảnh hưởng bất lợi bởi các 
dung môi làm sạch khô thông thường; chất tẩy rửa để làm sạch bảng mạch điện tử và các 
bộ phận kim loại, chất làm sạch và hoàn thiện công nghiệp được sử dụng trong sản xuất 
các vật liệu kim loại, dẻo, thủy tinh và dệt; polyme có chứa flo nhựa tổng hợp ở dạng hợp 
chất đúc và đùn, lưu huỳnh, cao lanh, kalicacbonat, chất keo, nhựa (tổng hợp); chất trợ 
tách khuôn; hóa chất xúc tác trong sản xuất vật liệu tổng hợp; chất xúc tác trùng hợp và 
khởi tạo để sử dụng trong sản xuất vật liệu nhựa tổng hợp, nhưng không bao gồm các sản 
phẩm trên để sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm; chất trùng hợp chứa florua 
cacbon, dung dịch và chất phân tán của chúng để sử dụng như chất bôi trơn; chế phẩm 
hóa chất fluorocacbon để sử dụng như chất trợ tách hoặc chất giảm ma sát.  
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Nhóm 02: Lớp phủ bằng nhựa polyme flo để chống dính cho dụng cụ nấu nướng, dụng cụ 
làm bánh, các dụng cụ điện nhỏ và dụng cụ nấu ăn; lớp phủ chống thấm bằng nhựa 
polyme flo sử dụng trên thảm và sử dụng trên các sản phẩm làm bằng đá, gạch, gốm sứ, 
khối xây, và vữa; chất phủ để xử lý vật liệu bằng da, cụ thể là chất nhuộm màu cho da 
thuộc, chất hoàn thiện màu, và chất làm mới da; lớp phủ bằng polyme flo để chống thấm 
dầu và mỡ sử dụng trong các ứng dụng sơn; vật liệu nhuộm cho các ứng dụng sơn lót và 
sơn bọt, véc ni và sơn cho đồ gia dụng; chất nhuộm và phẩm màu, cụ thể là chất nhuộm 
đioxyt titan và chất trám để sử dụng cho giấy được tráng và không được tráng, bìa cứng và 
dùng trong công nghiệp; phẩm màu được sử dụng để phát hiện rò rỉ trong hệ thống làm 
lạnh và điều hòa không khí; lớp phủ bằng nhựa polyme flo cho đường ống, ống, máy bơm, 
thiết bị khai thác dầu và khí và lớp tráng men dạng lưới để ngăn sự ăn mòn và cho thép 
chịu nhiệt và các chất hóa học đặc biệt trong môi trường và hoàn cảnh khắc nhiệt nhất; 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ và kim loại; chất màu, thuốc nhuộm; chất cắn màu; 
nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại ở dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ; chất kết dính và 
chất pha loãng cho sơn, sơn dùng cho giày; lớp phủ (sơn) cho đồ ngũ kim khắc xếp nếp, 
máng (máng nghiêng) để chuyển nguyên liệu, máy, bộ phận của máy, dụng cụ cầm tay, 
bao gồm cả cưa và các công cụ mộc khác, xẻng và các dụng cụ làm vườn, máy công cụ 
hạng nặng, chụp hút cho bếp lò dung điện và không dùng điện và ống thông gió cho bếp 
lò. 

 

Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, cụ thể là chất tẩy trắng, chất tẩy rửa, và các chất khác để 
giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn dùng trong gia đình; mỹ phẩm; 
gạc sát khuẩn cho mục đích làm sạch và mỹ phẩm; chế phẩm tẩy dầu mỡ và loại bỏ vết 
bẩn sử dụng trong thương mại; chất tẩy rửa đá; chế phẩm làm bóng; chế phẩm xử lý hóa 
học cho sản phẩm làm sạch, bịt kín và bọc làm bằng đá, ngói, gốm, khối xây và vữa; chế 
phẩm làm sạch cho ô tô, cụ thể là nước rửa xe, sáp và chất đánh bóng; các chất không 
chứa xà phòng để làm sạch kim loại, sàn, gỗ, vải; chế phẩm làm sạch và chất khử mùi 
được sử dụng để kiểm soát mùi cho tàu thuyền và máy và phương tiện tiếp xúc trực tiếp 
với nước; dầu để sản xuất xà phòng và hương; chế phẩm để tẩy sơn; và chất làm sạch sử 
dụng trong tẩy dầu mỡ và tẩy lại bảng mạch điện tử và các bộ phận bằng kim loại không 
dùng trong quá trình sản xuất 

 

Nhóm 04: Chất bôi trơn khô và ướt, mỡ và dầu; dầu để bôi trơn sử dụng như chất phụ gia 
trong chất dẻo và ngành công nghiệp ô tô; chất để hấp thụ, làm ướt và làm dính bụi.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm và thuốc thú ý và vệ sinh; chất tẩy uế; hợp chất để làm sạch và khử 
trùng trứng; bioxit, chất diệt trùng, chất diệt khuẩn, chất diệt vi rút, thuốc diệt nấm, chất 
diệt bào tử, và chất tẩy rửa dùng trong y tế và thú y; chất tẩy rửa dùng trong mục đích y tế 
(không dùng trong quá trình sản  xuất) cho khăn, khăn giấy, vải dệt, miếng đệm và miếng 
gạc, tất cả được tẩm hoặc làm thích hợp cho sự thẩm thấu các chất và chế phẩm thú ý và 
vệ sinh; chế phẩm làm sạch dùng trong y tế, phụ gia cho mục đích y tế cho thức ăn gia 
súc, băng (băng bó), bông thấm hút, bông cho mục đích y tế, băng vệ sinh, chế phẩm khử 
trùng; chất nổ đẩy sử dụng trong các sản phẩm sơn khí công nghiệp và dược phẩm; chất 
khử mùi dùng trong nông nghiệp và công nghiệp; chất hấp thụ mùi dùng trong nông 
nghiệp và công nghiệp; sản phẩm khử mùi dạng xịt và sương mù sử dụng trong việc trung 
hòa mùi từ các trang trại, vũng bùn, cống rãnh, các nhà máy chế biến thủy sản và thực 
phẩm, các nhà máy và các môi trường khác; chế phẩm xông khói (không cho thực phẩm); 
chất khử trùng phổ rộng, cụ thể là để sử dụng trong vệ sinh động vật; chất sát trùng cho 
người; phụ gia thực phẩm có chứa thuốc sử dụng cho động vật; este cho mục đích dược 
phẩm; bộ chế phẩm xét nghiệm chẩn đoán; chế phẩm làm sạch và chất khử mùi được sử 
dụng để kiểm soát mùi cho nước thải đô thị và nhà máy xử lý công nghiệp, 
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Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; cảm biến điện và phần mềm được sử dụng để thử nghiệm sự 
phát tán hóa học của khí cho động cơ đốt trong, nồi hơi, lò đốt, tua bin khí, máy phát và 
pin nhiên liệu; vật liệu cho đường dây dẫn điện, cụ thể là dây và cáp điện; dây cách điện; 
cáp cách điện; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; dây đồng cách điện; cáp quang 
sợi cách điện;. 

 

Nhóm 12: Dây đai dùng cho công nghiệp (không bao gồm trong các nhóm khác); lưỡi gạt 
của cần gạt nước kính chắn gió; bộ nệm ghế cho xe cộ và xe ô tô, máy bay và tàu; vỏ bọc 
bảo vệ cho bánh lái và ghế ngồi trên xe ô tô; cái tựa đầu cho xe cộ; tấm phủ xe cộ như là « 
tô, xe máy và xe có động cơ dùng trong chơi gôn, được làm vừa vặn và được làm bằng 
màng bảo vệ bằng vải chống nước chống lại thời tiết khắc nghiệt cho mục đích bảo vệ xe 
cộ. 

 

Nhóm 16: Màng mỏng hoặc tấm được sản xuất từ polyme hydrocacbon flo để bao gói; vật 
liệu bằng chất dẻo để bao gói; vật liệu để bao gói không bao gồm trong các nhóm khác; 
màng mỏng để bao gói; băng dính cho  mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính cho 
mục đích gia dụng; giấy và bìa cứng để đóng gói; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu cho 
nghệ sĩ, cụ thể là bút lông để vẽ, dụng cụ có hình mái chèo dùng cho họa sĩ, bút lông, và 
vải bạt để vẽ tranh; đồ dùng giảng dạy và hướng dẫn (không kể máy móc); xuất bản phẩm 
in; sách; tạp chí; lót cốc bằng giấy và bìa cứng.  

 

Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo được gia cố và không thấm nước được sử dụng để lưu giữ 
hạt, hột, ngũ cốc; cao su tổng hợp và hỗn hợp cao su như là vật liệu để cách ly, bịt kín, 
hoặc đóng gói; chất dẻo ở dạng tấm, màng, sợi, dải, khối, ống vòi, ống dẫn, ống và que sử 
dụng trong sản xuất vật liệu cách nhiệt hoặc vật liệu cách âm; mica và sản phẩm bằng 
mica; ống mềm, không bằng kim loại, cao su hoặc vải dệt; sợi tổng hợp không dùng trong 
ngành dệt; vật liệu lót phanh, bán thành phẩm; vật liệu dạng tấm bằng 
polytetrafluoroethylene sử dụng như lớp lót tháo ra được hoặc vật liệu bịt kín; chất dẻo 
bán thành phẩm; nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; xenluloza tái sinh, không dùng để bao 
gói; sợi chất dẻo không dùng trong ngành dệt; màng mỏng bằng polyme flo; vật liệu và 
các sản phẩm để can lại, cách ly và bịt kín; polyme nhựa tổng hợp có chứa flo ở dạng 
miếng có hình dạng (cụ thể là tấm, dải, ống, băng và sợi); vải thủy tinh một lớp, tráng 
hoặc tẩm polytetrafluoroethylene và tấm vải đó ở dạng cuộn (băng) rộng hay hẹp hoặc ở 
dạng tấm cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khả năng chịu được hóa chất cao và chịu 
được dung môi hoặc nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ rất thấp, hoặc chống dính cao hoặc đặc 
tính chống ma sát, sợi, chỉ, sợi dây và sợi nhỏ tổng hợp cách điện và không cách điện; 
màng mỏng hoặc tấm được sản xuất từ polyme hydrocacbon flo sử dụng cho nhiều mục 
đích, bao gồm cả lớp phủ bảo vệ cách điện và không cách điện cho các bộ phận của máy, 
ống, ống mềm và ống dẫn và để sử dụng trong công nghiệp; vật liệu cách ly và vật liệu 
chịu hóa chất ở dạng cuộn, tấm, dải hoặc dải hẹp, vỏ bọc bảo vệ làm từ các vật liệu này; 
cao su nhân tạo; bao (phong bì) bằng cao su để đóng gói.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, đá tự nhiên và nhân tạo; tấm mỏng phi kim loại cho công 
trình xây dựng mái nhà; vải thủy tinh và chất dẻo cho công trình xây dựng mái nhà; vật 
liệu xây dựng phi kim loại; ống dẫn cứng phi kim loại cho xây dưng; ống và ống dẫn cứng 
phi kim loại có thể di chuyển được (xây dựng); cát xtaurolit. 

 

Nhóm 21: Sản phẩm trên cơ sở thủy tinh được lót hoặc bọc (trừ loại dùng cho xây dựng), 
bình cà phê (trừ loại dùng điện hoặc bằng kim loại quý), ấm đun nước, bộ đồ ăn (trừ loại 
bằng kim loại quý), dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng 
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kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại quý), chảo, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung 
không thuộc các nhóm khác; dụng cụ nấu ăn không dùng điện, dụng cụ làm bánh và bộ 
đồ nấu nướng, cụ thể nồi nấu và xoong, chảo, chảo rán, thiết bị quay rán, tất cả làm bằng 
kim loại; bẫy (trừ lưới) và các thiết bị để diệt côn trùng, chuột và loại gặm nhấm; đầu 
siphông, nắp bảo vệ cho siphông; siphông tự động; van phân phối của đồ chứa có áp suất 
dùng trong nhà bếp (ngoại trừ dùng trong y học); lược và bọt biển.  

 

Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô hoặc sợi dệt tổng hợp xử lý một phần, và sợi đơn của vật liệu 
dệt tổng hợp để sử dụng trong vật liệu dệt kéo sợi; sợi và sợi nhỏ trong bản chất của chỉ và 
sợi phù hợp để sử dụng trong việc sản xuất vải và vải tổng hợp;  sợi dệt (dạng thô) 

 

Nhóm 23: Chỉ, sợi, sợi thô và sợi nhỏ tất cả bằng vật liệu dệt tổng hợp và sợi nhỏ bằng vật 
liệu dệt tổng hợp để sử dụng trong may, dệt, đan hoặc lưới. 

 

Nhóm 24: Khăn phủ giường và khăn phủ bàn bằng vải dệt; vải thủy tinh là, bằng vải một 
lớp được phủ hoặc tẩm polytetrafluoroethylene hoặc chất dẻo flo và tấm mỏng bằng 
những vải đó ở dạng cuộn rộng và hẹp hoặc dạng tấm để sử dụng trong các ứng dụng 
công nghiệp đòi hỏi để chống đỡ tốt với các sản phẩm hóa chất hoặc dung môi, nhiệt độ 
cao hoặc nhiệt độ rất thấp, hoặc chống ma sát cao hoặc để chống dính (không thuộc các 
nhóm khác); đồ để trang trí, cụ thể là vỏ gối, tấm phủ rộng cho ghế và ghế sofa, trướng rủ 
xếp nếp bằng vải để trang trí, khăn trải giường bằng vải lanh, chăn, chăn mỏng, rèm bằng 
sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn lau bằng vải, rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; tấm lót cốc 
bằng vải; vải sử dụng trong ngành dệt; tấm thảm thêu và vải bọc (thảm treo tường và vỏ 
bọc đồ đạc bằng vải) bằng vải; nỉ; khăn tắm [trừ quần áo]; khăn phủ giường (vải dệt); 
khăn trải bàn, khăn ăn và dải khăn trang trí chạy giữa bàn (vải dệt); rèm bằng sợi dệt; và 
cờ hiệu; chăn du lịch có dải viền và tua; vải dệt sử dụng cho mục đích trang trí không bao 
gồm trong các nhóm khác. 

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, quần, áo thun ngắn tay, quần soóc, và áo vét cho 
tất cả các mùa; giầy dép, bít tất; mũ nón, khăn đội đầu; trang phục lót của phụ nữ; quần áo 
bơi; trang phục thể thao; trang phục dệt kim; găng tay (quần áo); khăn quàng cổ; đồ đi 
chân; thắt lưng (quần áo); quần áo bên trong và bên ngoài được làm từ các loại vật liệu với 
lớp phủ fluoropolyme, ngoại trừ quần áo cho mục đích bảo vệ; giầy dép với lớp phủ 
fluoropolyme; đồ đội đầu, đế giầy và gót giầy với lớp phủ fluoropolyme.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ rút các chất làm lạnh chlorofluorocarbon từ các thiết bị ban đầu và 
thay thế nó với một khí thay thế; dịch vụ tư vấn liên quan đến làm sạch và bảo dưỡng ống, 
ống dẫn, bơm và thiết bị khai thác đầu và khí; dịch vụ làm sạch ống, ống dẫn, bơm và 
thiết bị khai thác dầu và khí. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý, cụ thể là xử lý hóa học của da và các sản phẩm bằng da đã xử lý; 
dịch vụ tái chế kim loại màu từ phế liệu kim loại màu cho người khác; dịch vụ liên quan 
đến chuẩn bị, xử lý và chế biến nguyên liệu các loại; xử lý các loại quặng khoáng sản; 
dịch vụ tuyển quặng titan.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học để biến đổi các đơn vị alkyl hóa hydro 
florua thành đơn vị alkyl hóa acid sulfuric; dịch vụ nghiên cứu để nâng cao năng suất và 
giảm bệnh tật và rủi ro cho sức khỏe trong nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm; thiết 
kế phần mềm máy tính đặc biệt cho người khác; lập chương trình máy tính; thiết kế các 
kiểu dệt và phát triển bề mặt kiểu dệt; dịch vụ rút các chất làm lạnh chlorofluorocacbon 
lạnh từ các thiết bị ban đầu trong việc sử dụng và thay thế nó với một khí thay thế; dịch vụ 
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tư vấn hiệu quả lưu lượng chảy của đường ống trong các ngành công nghiệp dầu và khí; 
nghiên cứu khoa học và công nghiệp, lập trình máy tính; cung cấp giám sát và tư vấn chất 
lượng liên quan đến việc sản xuất sơn; dịch vụ chứng nhận chất lượng của fluoroplastic xử 
lý bề mặt của các sản phẩm kim loại, sản phẩm thủy tinh, sản phẩm gốm và các sản phẩm 
sợi; dịch vụ chứng nhận chất lượng của lớp phủ flo của bề mặt các dụng cụ nấu, đồ dùng 
nhà bếp, các vật dụng sử dụng hàng ngày. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn và thú ý; kiểm soát dịch hại trong nghề làm vườn và chăn 
nuôi; dịch vụ liên quan đến công tác phòng chống sự lây lan dịch bệnh bằng cách áp dụng 
biện pháp an toàn sinh học, cụ thể là cung cấp các hệ thống tích hợp cho ứng dụng làm 
sạch, khử trùng và chế độ kiểm soát dịch hại để ngăn chặn sinh vật gây bệnh xâm nhập, 
để lại hoặc lưu lại trên các vùng nông nghiệp; thông tin được cung cấp qua internet liên 
quan đến việc quản lý và kiểm soát bệnh trong trang trại và môi trường chăn nuôi thâm 
canh, và trong các môi trường của con người như bệnh viện, phòng thí nghiệm, công trình 
công cộng, trang trại, thiết bị chế biến thực phẩm và lưu trữ; dịch vụ chăm sóc y tế và vệ 
sinh; dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu 
trên; cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ internet, tất cả liên 
quan đến an toàn sinh học, làm vườn, thú y, vệ sinh, dược phẩm, y tế, sản phẩm chăn 
nuôi; y tế, vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thú y và nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2014-25878 (220) 27.10.2014 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Khánh An Sài Gòn  (VN) 
252/9/11B đường HT17, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc 
da, chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2014-25908 (220) 27.10.2014 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.12 
(591) đen, trắng 
(731) Trần Quang Hưng  (VN) 

Tổ 33, phường Bồ Xuyên, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng tóc; thuốc uốn tóc; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm; chất tẩy rửa không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích trang điểm (không chứa 
dược chất).  
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(210) 4-2015-02068 (220) 26.01.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A11.3.3 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Minh Nguyễn  (VN) 
B12-F58 tập thể Kim Liên, phường Kim 

Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh cà phê (quán cà phê).  
 

 
(210) 4-2015-02955 (220) 03.02.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 13.1.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lá đậm, đen, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Thế Giới  
(VN) 
10 lô C, đường số 1, phường Phú Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Lưới kim loại dập lỗ, tấm thép dập gân, lưới kim loại kéo giãn, lưới kim loại 

hàn.  

 

Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, sắt thép, 

lưới thép; mua bán linh kiện và phụ tùng của máy chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy 

sản; mua bán lâm sản, nông sản, thủy hải sản. 
 

 
(210) 4-2015-03521 (220) 09.02.2015 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Đỗ Mạnh Hùng  (VN) 
Số 5 tổ 44 Kim Liên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu mạnh, rượu vodka, rượu vang; rượu uýt ki; 

đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2015-05173 (220) 10.03.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 7.3.2; A7.1.12; 7.1.24; A26.11.12; 

26.11.3; 26.4.9 
(591) Vàng nâu, đỏ, xanh tím than 
(731) FUTURE CITY GLOBAL 

INVESTMENT LLC   (AE) 
Office 14401, Burj Khalifa, PO Box 
333888, Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ cố vấn và tư vấn nghiệp vụ thương 

mại; dịch vụ đánh giá kinh doanh/công việc thương mại; nghiên cứu và phân tích thị 
trường; tư vấn tổ chức và điều hành/quản lý kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát 
kinh doanh thương mại; dịch vụ hỗ trợ việc điều hành/quản lý kinh doanh; cung cấp thông 
tin thương mại và kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dự báo kinh tế; đại lý thông tin 
thương mại; hỗ trợ điều hành/quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; giới 
thiệu hoặc trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tiếp thị (marketing); quan hệ công chúng; dịch vụ khuyến mại hay đẩy mạnh bán 
hàng (cho người khác); dịch vụ điều hành hoặc quản lý dự án kinh doanh cho các dự án 
xây dựng; điều hành, quản lý kinh doanh cho khách sạn, câu lạc bộ, tòa nhà văn phòng và 
khu căn hộ; tuyển dụng nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự; văn phòng tuyển dụng lao động 
hoặc văn phòng giới thiệu việc làm; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo; 
mua bán máy móc và thiết bị y tế, máy móc và thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, tivi, 
loa, đài phát thanh, điều hòa không khí, tủ lạnh, quạt, máy giặt, máy vi tính, bàn là, đồ nội 
thất, quần áo, đồ đội đầu, giầy dép, dụng cụ thể thao, mỹ phẩm, dược phẩm, sản phẩm 
chăm sóc da và tóc, thực phẩm và đồ uống; dịch vụ thương mại điện tử liên quan đến các 
sản phẩm nói trên; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; định giá hay đánh giá bất động sản; dịch vụ ngân hàng; đầu 
tư vốn; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất động sản; tư vấn tài 
chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; môi giới khách hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; đại 
lý bất động sản; quản lý bất động; đánh giá tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; 
dịch vụ đổi tiền; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; quỹ đầu tư; cho thuê bất động sản; 
cung cấp thông tin tài chính thông qua website; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến 
các dịch vụ kể trên. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài và bên 
trong); rửa xe ô tô; dịch vụ giặt là; xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ nạp nhiên liệu 
và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ; làm sạch đường phố; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; bãi đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải 
(thư tín hoặc hàng hóa); phân phối năng lượng; cất giữ hàng hóa (kho hàng hóa); thông tin 
về lĩnh vực vận tải; đóng gói hàng hóa; vận chuyển hành khách; dịch vụ khuân vác, bốc 
dỡ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đặt chỗ cho vận chuyển; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
cung cấp nước; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ kể trên. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ 

chức, sắp xếp và điều khiển hội nghị; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch 

vụ giới thiệu phim; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo 

dục hoặc giải trí); dịch vụ vũ trường; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; 

dịch vụ giải trí và thông tin giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo 

dục; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; đánh bạc; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 

mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; 

dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ trường học (giáo dục); sản xuất, dàn dựng các 

chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất, dàn dựng các chương trình biểu diễn; 

cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các tiện nghi 

thể thao; cho thuê sân quần vợt (tennis); trung tâm trò chơi; dịch vụ cung cấp thông tin 

liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho 

thuê máy tính; dịch vụ cài đặt, bảo trì, nâng cấp (cập nhật) phần mềm máy tính; thiết kế 

và tư vấn phần mềm máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực 

tiết kiệm năng lượng, tạo lập và duy trì trang web, trang tin điện tử cho người khác; thiết 

kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; cho thuê máy chủ đặt web hoặc trang tin điện 

tử; dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ lập quy hoạch 

đô thị; dịch vụ thiết kế đô thị; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ kiểm toán năng lượng; 

dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin (IT); dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 

vụ kể trên. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; 

dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà dưỡng lão (nhà nghỉ 

dưỡng cho người cao tuổi); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 

sạn; cho thuê hội trường hội nghị, phòng họp và hội trường tổ chức đám cưới; nhà hàng ăn 

uống. 

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà dưỡng bệnh; dịch vụ chữa răng; 

thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 

bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trợ giúp về thú y; 

dịch vụ diệt cỏ dại; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
 

 
(210) 4-2015-05376 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ANOMAC  (VN) 
Số 210/2 ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-05483 (220) 12.03.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 40201402695T 21.11.2014 SG 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) PROJECT INNOVATIONS PTE. LTD  

(SG) 
510 Thomson Road, #11-00 SLF 
Building, Singapore 298135 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; quản lý dự án trong 

việc thiết kế tòa nhà hoặc thiết kế xây dựng. 
 

Nhóm 37: Quản lý công việc thi công tòa nhà; giám sát việc xây dựng tòa nhà. 
 

Nhóm 42: Quản lý dự án kiến trúc (quản lý chuyên môn, không phải quản lý kinh doanh); 
dịch vụ thiết kế tòa nhà. 

 

 
(210) 4-2015-06819 (220) 26.03.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.21 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá cây đậm, nhạt, 

đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Mãng cầu sấy - 

Lai Vung Annona Muricata 
Thuận Thiên Thành   (VN) 
489/5 ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây dầm đường; trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đóng 
hộp; mứt ướt; trái cây lát mỏng.  

 
Nhóm 30: Mứt khô [dạng kẹo]; quả xay nhuyễn [nước xốt]; hương liệu (trừ tinh dầu) cho 
bánh ngọt; kem lạnh; kem tráng miệng [bánh kẹo]; nước xốt cho món trộn.  

 
 

(210) 4-2015-06872 (220) 27.03.2015 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Cường SAIGON  (VN) 
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2015-07024 (220) 30.03.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Nâu, cam 

(540) 

  

(731) Hội Thêu Văn Lâm-Ninh Hải  
(VN) 
Thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn thêu. 
 

Nhóm 25: Quần áo thêu, mũ thêu.  
 

Nhóm 26: Hàng thêu thùa thuộc nhóm này, bao gồm tranh thêu tay và túi thêu.  

 

Nhóm 35: Mua và bán hàng thêu thùa, bao gồm tranh thêu, túi thêu, quần áo thêu, khăn 

thêu.  
 

 
(210) 4-2015-09273 (220) 17.04.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 14.7.6; 4.5.3; 4.5.2 

(591) Cam 

(731) Công ty cổ phần Taske   (VN) 
Khu D1, tầng 2, tòa nhà Mirae Business 

Center, số 268 Tô Hiến Thành, phường 

15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng, đồ nội thất, đèn chiếu sáng các loại, phần mềm; xử 

lý dữ liệu. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, thiết bị liên lạc, điện 

tử gia dụng, thiết bị và đồ dùng gia đình, giày dép, đồ da, đồ giả da, đồ nội thất, đồ dùng 

cá nhân và đồ dùng gia đình.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, tư vấn máy vi tính; quản trị hệ thống máy vi tính. 
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(210) 4-2015-12011 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH XURI   (VN) 
112 Cao Thắng, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

2. Phạm Chí Thành  (VN) 
112 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh,  

3. Nguyễn Minh Anh  (VN) 
112 Cao Thắng, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

4. Phạm Hồng Trang  (VN) 
112 Cao Thắng, phường 04, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; 
chức năng văn phòng.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-12033 (220) 15.05.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 16.3.1; A26.11.12 
(591) Xám, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Việt Xinh  
(VN) 
1814 Quốc lộ 14, ấp 3, xã Tân Thành, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy nghề 
chụp ảnh và quay phim. 

 

 
(210) 4-2015-12098 (220) 18.05.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.1 
(731) COSTA LIMITED  (GB) 

Whitbread Court, Houghton Hall 
Business Park, Porz Avenue, Dunstable, 
Bedfordshire, LU5 5XE, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bộ cọ; chế phẩm thực vật sử 
dụng như chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh quy; 
bánh ngọt; bột nhào và bánh mứt kẹo; món mỳ ống đã được chuẩn bị; món pizza đã được 
chuẩn bị; món ăn đã được chuẩn bị có thành phần chủ yếu là cơm; bánh mì kẹp nhân; mật 
ong; nước mật đường; men; bột nở; muối (đồ gia vị); tương hạt cải; hạt tiêu; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; kem lạnh; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu 
cho đồ uống; đồ uống trên cơ sở chè; đá lạnh có thể ăn được; hương liệu cà phê; sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh); bánh kẹo dạng kem lạnh; bột và hương vị dùng cho kem lạnh; 
kem trái cây (đá lạnh); bánh quế và bánh quế dạng hình kèn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-15705 (220) 18.06.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ HLC  
(VN) 
46/8 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cung cấp điện liên tục là bộ lưu trữ điện, bộ tích điện.  

 

 
(210) 4-2015-16074 (220) 22.06.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86489883 23.12.2014 US 

  
(731) WIDE PROGRESS GLOBAL LIMITED  

(GB) 
PO Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử và các thiết bị điện tử, cụ thể là điện thoại di động, điện thoại cầm 

tay, điện thoại tính năng, điện thoại thông minh, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), 
máy tính cầm tay, máy tính, máy vi tính siêu di động, máy tính bảng, thiết bị điện tử kỹ 
thuật số có thể đeo được (wearable) bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình hiển 
thị để xem, gửi và nhận dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và 
máy tính xách tay, và cũng có tính năng của đồng hồ đeo tay, thiết bị ngoại vi máy tính có 
thể đeo được dưới hình thức của đồng hồ đeo tay, thiết bị cầm tay dùng công nghệ nano 
Thực (công nghệ RN) để sử dụng với điện thoại thông minh, máy tính bảng, và thiết bị kỹ 
thuật số hỗ trợ cá nhân, thiết bị cầm tay bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình 
hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, 
máy tính bảng và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, điện thoại thông minh và các phụ 
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kiện cho các thiết bị kể trên, cụ thể là, bộ sạc pin, bộ sạc xe hơi, sạc phổ quát, bộ tiếp hợp 
và nắp có thể tháo rời, các thiết bị kỹ thuật số điện tử di động và cầm tay, máy tính di 
động, thiết bị di động để ghi âm, truyền tải, xử lý và/hoặc sao chép dữ liệu, âm thanh 
và/hoặc hình ảnh, và các thiết bị đeo trên người theo dõi và cung cấp thông tin phản hồi về 
hoạt động thể chất, xã hội và/hoặc giải trí và/hoặc tương tác với các thiết bị nói trên, thiết 
bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, thiết bị tổ chức cá nhân điện tử, tập sách điện tử, thiết bị ghi 
âm và sao chép âm thanh, máy nghe nhạc MP3 và máy nghe âm thanh định dạng kỹ thuật 
số khác; máy ghi âm kỹ thuật số, thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc điện tử, cụ thể 
là, các thiết bị điện tử kỹ thuật số di động và có thể đeo được để gửi và nhận văn bản, dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh, và các tập tin, máy thu hình (tivi), máy đọc đĩa DVD; các thiết 
bị điện tử, cụ thể là, đế kẹp điện thoại xe hơi, thiết bị âm thanh rảnh tay, thiết bị điều 
khiển thông minh, cụ thể là, một thiết bị điều khiển từ xa Bluetooth có thể được sử dụng 
cho việc tìm kiếm đồ đạc, điều khiển máy ảnh, và điều khiển đèn pha từ xa, nguồn cung 
cấp điện cầm tay, bút điện dung có tính chất của bút trỏ, bút điện tử và bút ánh sáng để sử 
dụng với các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh và máy tính bảng, thiết bị dùng để kết 
nối điện thoại thông minh với một màn hình ngoài, máy tính, máy tính bảng, hoặc máy 
thu hình, thiết bị ngoại vi máy tính có thể đeo được, thiết bị ngoại vi có thể đeo được cho 
các thiết bị di động, máy tính có thể đeo được, điện thoại di động có thể đeo được, cụ thể 
là, các thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể đeo được bao gồm chủ yếu là một điện thoại di 
động, điện thoại thông minh dưới hình dạng của một chiếc đồng hồ, cụ thể là, thiết bị điện 
tử kỹ thuật số có thể đeo được bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình hiển thị để 
xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy tính 
bảng và máy tính xách tay, và cũng có tính năng của một đồng hồ đeo tay, thiết bị ngoại 
vi máy tính có thể đeo được dưới dạng đồng hồ đeo tay, đồng hồ thông minh, đồng hồ 
thông minh bao gồm chủ yếu là một đồng hồ đeo tay cũng có tính năng điện thoại, phần 
mềm và màn hình hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin; các 
sản phẩm điện tử tiêu dùng, cụ thể là tai nghe bluetooth, và tai nghe trong tai; phần cứng 
máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm truyền thông để giúp truy cập vào 
mạng internet, phần mềm máy tính để kích hoạt, lập cấu hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, 
sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các thiết bị điện tử và các thiết bị không dây, phần mềm 
thư điện tử và nhắn tin, phần mềm máy tính để nhắn tin nhanh, gửi và nhận email và 
thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ nội dung; phần cứng máy tính; phần mềm 
máy tính (ghi sẵn); các sản phẩm máy tính; các thiết bị máy tính; các thiết bị di động; 
điện thoại thông minh; điện thoại di động; máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị ghi, truyền 
và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý dữ liệu; các thiết bị điện tử cầm tay, cụ 
thể là các thiết bị ngoại vi máy tính phần cứng máy tính để truy cập từ xa và truyền dữ 
liệu; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính có thể đeo được; thiết bị truyền 
thông; phần cứng và phần mềm truyền thông; thiết bị viễn thông; phần cứng và phần mềm 
viễn thông (ghi sẵn); các sản phẩm liên quan đến điện tử, cụ thể là bàn phím, bàn phím 
cho điện thoại di động, bàn phím cho máy tính bảng; phần cứng máy tính cho việc truy 
cập và truyền dữ liệu từ xa; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi 
tính có thể mang đi được; các phụ tùng, cụ thể là trạm nối (Docking Station), đế kẹp điện 
thoại xe hơi, giá để ống nghe, đế kẹp điện thoại, giá để và đế kẹp điện thoại trong xe hơi 
cho điện thoại di động, tai nghe, bộ ống nghe điện đài, thiết bị cầm tay không dây, bộ sạc 
pin, vỏ pin, ổ đĩa gắn nhanh (flash drives), thẻ SIM, bao da đeo tay đặc biệt thích nghi cho 
các thiết bị điện tử cá nhân, cụ thể là, để gắn điện thoại di động và máy chơi nhạc di động 
vào cơ thể; các bao/túi, cụ thể là bao/túi chuyên dụng dùng cho máy tính, bao/túi chuyên 
dụng dùng cho các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng điện tử, phần cứng 
máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các thiết bị máy tính, sản phẩm liên 
quan đến truyền thông không dây, thiết bị di động, thiết bị cầm tay, điện thoại thông 
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minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng, bao đựng điện thoại cầm tay, bao 
đựng có màu cho điện thoại cầm tay, điện thoại di động và điện thoại thông minh; vỏ bảo 
vệ lắp vừa cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, và thiết bị điện tử cầm tay; vỏ 
bảo vệ có màu lắp vừa cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, và thiết bị điện tử 
cầm tay; bao đựng chuyên dụng cho điện thoại di động, túi đựng chuyên dụng cho các 
thiết bị cầm tay; bao đựng chuyên dụng cho máy tính bảng, bao đựng cho các sản phẩm 
điện tử; bao đựng có màu cho các thiết bị điện tử cầm tay; bao đựng bảo vệ chuyên dụng 
với pin tích hợp để sử dụng với các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng điện 
tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các thiết bị máy tính, 
sản phẩm liên quan đến truyền thông không dây, các thiết bị di động, thiết bị cầm tay, 
điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng; bao đựng bảo vệ 
chuyên dụng với bộ nhớ tích hợp để sử dụng với các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, 
hàng tiêu dùng điện tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các 
thiết bị máy tính, sản phẩm liên quan đến truyền thông không dây, các thiết bị di động, 
thiết bị cầm tay, điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng; 
các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên trong Nhóm 9.  Thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, 
giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi; đĩa compact, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận 
hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền thông; dịch vụ truyền phát, cụ 
thể là truyền các bản ghi âm thanh và nghe nhìn được phân luồng qua mạng internet, 
truyền e-mail, fax, tin nhắn văn bản và tin nhắn bằng giọng nói qua điện thoại cho những 
người nhận được chỉ định cho người khác; dịch vụ truyền dẫn, cụ thể là, chuyển dữ liệu 
bằng đường viễn thông, truyền thoại, dữ liệu, đồ họa và viđêô bằng các mạng không dây 
hoặc mạng quang băng thông rộng, truyền thoại, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và 
viđêô bằng các mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, và mạng internet; dịch 
vụ truyền dẫn, cụ thể là dịch vụ điện thoại di động cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông khác để hỗ trợ các dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền tải an toàn dữ liệu, hình ảnh 
và âm thanh; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền thông tin qua truyền thông điện thoại di 
động, dịch vụ truyền dữ liệu, đặc biệt là truyền tải điện tử các thông tin và các hình ảnh 
bằng các gói tin qua điện thoại di động, truyền tải điện tử dữ liệu đa phương tiện, dịch vụ 
truyền tải thông tin qua các mạng kỹ thuật số, truyền âm thanh và hình ảnh qua các mạng 
đa phương tiện tương tác của điện thoại di động, tải xuống là việc truyền tải dữ liệu, hình 
ảnh, trò chơi, nhạc chuông, hình ảnh động, hình nền, hình ảnh, minh họa đồ họa, âm 
thanh và giai điệu để đọc hoặc sử dụng trên các thiết bị di động bằng các mạng viễn thông 
di động, dịch vụ truy cập viễn thông, truyền thông bằng các thiết bị đầu cuối máy tính 
điện tử, bằng cách truyền dẫn kỹ thuật số hoặc bằng vệ tinh, dịch vụ thông tin liên lạc và 
truyền dữ liệu điện tử tất cả qua điện thoại di động, truyền tải thông tin được lưu giữ trong 
cơ sở dữ liệu và hình ảnh thông qua điện thoại di động, truyền tải thông tin bằng các 
mạng lưới thông tin liên lạc điện tử có thể truy cập bằng cách truy cập mã, truyền tải dữ 
liệu và thông tin bằng các phương tiện điện tử, phát thanh truyền hình và truyền dẫn các 
chương trình phát thanh và truyền hình, truyền các ấn phẩm định kỳ và các ấn phẩm khác 
thông qua điện thoại di động, dịch vụ nhắn tin điện tử tức thì qua điện thoại di động, 
truyền dẫn điện tử các tập tin âm thanh và viđêô được phân luồng và có thể tải xuống 
được thông qua mạng máy tính và truyền thông khác, dịch vụ phát sóng qua trang web, 
cung cấp các tin nhắn bằng cách truyền điện tử, cung cấp các kết nối viễn thông với các 
mạng thông tin điện tử, để truyền tải hoặc nhận nội dung âm thanh, viđêô hoặc nội dung 
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đa phương tiện, phân luồng (streaming) nội dung viđêô, phân luồng và phát sóng âm 
thanh thuê bao âm thanh nói chuyện thông thường, âm nhạc, các buổi hòa nhạc, và các 
chương trình phát thanh, phát sóng viđêô được ghi sẵn có tính năng âm nhạc và giải trí, 
các chương trình truyền hình, phim ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, và 
các chương trình liên quan đến giải trí mọi thể loại, thông qua mạng máy tính và mạng 
truyền thông khác, cung cấp các bản tin trực tuyến để truyền tải các thông điệp giữa người 
dùng máy tính liên quan đến giải trí mang tính chất của âm nhạc, các buổi hòa nhạc, 
viđêô, rađiô, truyền hình, phim ảnh, tin tức thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hóa; dịch 
vụ viễn thông mạng kỹ thuật số, dịch vụ truyền thông, cụ thể là, truyền giọng nói, âm 
thanh, hình ảnh thị giác và dữ liệu bằng các mạng viễn thông, mạng truyền thông không 
dây, mạng internet, mạng dịch vụ thông tin và mạng lưới dữ liệu, cung cấp dịch vụ điện 
thoại địa phương và đường dài qua mạng internet, dịch vụ điện tử, cụ thể là, cung cấp 
truyền dữ liệu điện tử, âm thanh và hình ảnh, qua mạng internet; viễn thông; dịch vụ hộp 
thư thoại; dịch vụ cấp quyền truy cập, cụ thể là cung cấp truy cập vào mạng internet hoặc 
cung cấp quyền truy cập vào các mạng truyền thông không dây; dịch vụ điện tử, cụ thể là 
cung cấp truyền dữ liệu điện tử, âm thanh và hình ảnh, thông qua mạng internet, thư điện 
tử, dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp thông tin liên quan đến 
lĩnh vực viễn thông; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực nêu trên; dịch vụ cố vấn trong các 
lĩnh vực nêu trên; dịch vụ truyền thông trực tuyến; các dịch vụ liên quan đến truyền 
thông; cho thuê điện thoại di động, điện thoại thông minh; cho thuê thiết bị điện tử cầm 
tay, cụ thể là cho thuê máy fax, cho thuê thiết bị gửi tin nhắn, cho thuê modem. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải 
xuống được, phần mềm không thể tải xuống được, phần mềm dựa trên đám mây; dịch vụ 
nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; cung cấp phần mềm hoạt động như một dịch vụ (SaaS); 
cung cấp phầm mềm nền tảng hoạt động như dịch vụ (PAAS); cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp trang web truyền thông; dịch vụ phần mềm máy 
tính, cụ thể là cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính không thể tải về, 
cụ thể là, phần mềm cho phép người dùng lập trình âm thanh, viđêô, văn bản và nội dung 
đa phương tiện khác, bao gồm âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin 
tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí, phần 
mềm để cung cấp quyền truy cập vào mạng internet, phần mềm để kích hoạt, lập cấu 
hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các thiết bị điện tử và các 
thiết bị không dây, thư điện tử và phần mềm nhắn tin, và phần mềm để nhắn tin nhanh, 
gửi và nhận email và thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ nội dung, phần mềm 
không thể tải về, cụ thể là, phần mềm cho phép người dùng lập trình âm thanh, viđêô, văn 
bản và nội dung đa phương tiện khác, bao gồm cả âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđeô, 
rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, các chương trình liên 
quan đến giải trí, phần mềm cung cấp quyền truy cập vào mạng internet, phần mềm để 
kích hoạt, lập cấu hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các 
thiết bị điện tử và các thiết bị không dây, thư điện tử và phần mềm nhắn tin, và phần mềm 
để nhắn tin nhanh, gửi và nhận email và các thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ 
nội dung; các dịch vụ về phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là thiết kế, tạo ra, duy 
trì, và lưu trữ các trang web truyền thông cho người khác, thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính, dịch vụ tư vấn về phần cứng và phần mềm máy tính, dịch vụ tư 
vấn về phần mềm nghe nhìn và đa phương tiện, lập trình máy tính, dịch vụ hỗ trợ và tư 
vấn cho việc phát triển các hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng; dịch vụ liên 
quan đến truyền thông và phần cứng và phần mềm mạng, cụ thể là, cung cấp các phương 
tiện trực tuyến, thông qua mạng máy tính toàn cầu, cho phép người dùng lập trình cho 
việc lập lịch biểu của nội dung âm thanh, viđêô, văn bản và nội dung đa phương tiện khác, 
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bao gồm âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, 
các sự kiện văn hóa, các chương trình liên quan đến giải trí để được phát sóng; các dịch 
vụ liên quan đến phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là cho thuê máy tính; các dịch 
vụ liên quan đến phần cứng và phần mềm kết nối mạng, cụ thể là thiết kế mạng lưới phần 
mềm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra và duy trì trang web cho 
người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu thông qua mạng lưới thông tin 
liên lạc, cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên một mạng máy tính toàn cầu, 
dịch vụ máy tính để tạo ra các chỉ số thông tin, các trang web và các nguồn lực khác có 
sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho người khác, dịch vụ máy tính liên quan đến tìm 
kiếm, duyệt và lấy thông tin, trang web, và các nguồn lực khác có sẵn trên mạng máy tính 
toàn cầu cho người khác, dịch vụ máy tính để tổ chức nội dung của thông tin được cung 
cấp qua mạng máy tính toàn cầu theo sở thích của người sử dụng; dịch vụ công nghệ 
thông tin, cụ thể là, thông tin liên quan đến phần cứng máy tính hay phần mềm máy tính 
được cung cấp trên mạng từ một mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng internet và thông tin; 
dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ khoa học và công nghệ 
và nghiên  cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công 
nghiệp; thiết kế và phát triển  phần cứng và phần mềm máy tính. 
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(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử và các thiết bị điện tử, cụ thể là điện thoại di động, điện thoại cầm 

tay, điện thoại tính năng, điện thoại thông minh, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), 
máy tính cầm tay, máy tính, máy vi tính siêu di động, máy tính bảng, thiết bị điện tử kỹ 
thuật số có thể đeo được (wearable) bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình hiển 
thị để xem, gửi và nhận dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và 
máy tính xách tay, và cũng có tính năng của đồng hồ đeo tay, thiết bị ngoại vi máy tính có 
thể đeo được dưới hình thức của đồng hồ đeo tay, thiết bị cầm tay dùng công nghệ Nano 
thực (công nghệ RN) để sử dụng với điện thoại thông minh, máy tính bảng, và thiết bị kỹ 
thuật số hỗ trợ cá nhân, thiết bị cầm tay bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình 
hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, 
máy tính bảng và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, điện thoại thông minh và các phụ 
kiện cho các thiết bị kể trên, cụ thể là, bộ sạc pin, bộ sạc xe hơi, sạc phổ quát, bộ tiếp hợp 
và nắp có thể tháo rời, các thiết bị kỹ thuật số điện tử di động và cầm tay, máy tính di 
động, thiết bị di động để ghi âm, truyền tải, xử lý và/hoặc sao chép dữ liệu, âm thanh 
và/hoặc hình ảnh, và các thiết bị đeo trên người theo dõi và cung cấp thông tin phản hồi về 
hoạt động thể chất, xã hội và/hoặc giải trí và/hoặc tương tác với các thiết bị nói trên, thiết 
bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, thiết bị tổ chức cá nhân điện tử, tập sách điện tử, thiết bị ghi 
âm và sao chép âm thanh, máy nghe nhạc MP3 và máy nghe âm thanh định dạng kỹ thuật 
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số khác; máy ghi âm kỹ thuật số, thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc điện tử, cụ thể 
là, các thiết bị điện tử kỹ thuật số di động và có thể đeo được để gửi và nhận văn bản, dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh, và các tập tin, máy thu hình (tivi), máy đọc đĩa DVD; các thiết 
bị điện tử, cụ thể là, đế kẹp điện thoại xe hơi, thiết bị âm thanh rảnh tay, thiết bị điều 
khiển thông minh, cụ thể là, một thiết bị điều khiển từ xa Bluetooth có thể được sử dụng 
cho việc tìm kiếm đồ đạc, điều khiển máy ảnh, và điều khiển đèn pha từ xa, nguồn cung 
cấp điện cầm tay, bút điện dung có tính chất của bút trỏ, bút điện tử và bút ánh sáng để sử 
dụng với các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh và máy tính bảng, thiết bị dùng để kết 
nối điện thoại thông minh với một màn hình ngoài, máy tính, máy tính bảng, hoặc máy 
thu hình, thiết bị ngoại vi máy tính có thể đeo được, thiết bị ngoại vi có thể đeo được cho 
các thiết bị di động, máy tính có thể đeo được, điện thoại di động có thể đeo được, cụ thể 
là, các thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể đeo được bao gồm chủ yếu là một điện thoại di 
động, điện thoại thông minh dưới hình dạng của một chiếc đồng hồ, cụ thể là, thiết bị điện 
tử kỹ thuật số có thể đeo được bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình hiển thị để 
xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy tính 
bảng và máy tính xách tay, và cũng có tính năng của một đồng hồ đeo tay, thiết bị ngoại 
vi máy tính có thể đeo được dưới dạng đồng hồ đeo tay, đồng hồ thông minh, đồng hồ 
thông minh bao gồm chủ yếu là một đồng hồ đeo tay cũng có tính năng điện thoại, phần 
mềm và màn hình hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin; các 
sản phẩm điện tử tiêu dùng, cụ thể là tai nghe bluetooth, và tai nghe trong tai; phần cứng 
máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm truyền thông để giúp truy cập vào 
mạng internet, phần mềm máy tính để kích hoạt, lập cấu hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, 
sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các thiết bị điện tử và các thiết bị không dây, phần mềm 
thư điện tử và nhắn tin, phần mềm máy tính để nhắn tin nhanh, gửi và nhận email và 
thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ nội dung; phần cứng máy tính; phần mềm 
máy tính (ghi sẵn); các sản phẩm máy tính; các thiết bị máy tính; các thiết bị di động; 
điện thoại thông minh; điện thoại di động; máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị ghi, truyền 
và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý dữ liệu; các thiết bị điện tử cầm tay, cụ 
thể là các thiết bị ngoại vi máy tính phần cứng máy tính để truy cập từ xa và truyền dữ 
liệu; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính có thể đeo được; thiết bị truyền 
thông; phần cứng và phần mềm truyền thông; thiết bị viễn thông; phần cứng và phần mềm 
viễn thông (ghi sẵn); các sản phẩm liên quan đến điện tử, cụ thể là bàn phím, bàn phím 
cho điện thoại di động, bàn phím cho máy tính bảng; phần cứng máy tính cho việc truy 
cập và truyền dữ liệu từ xa; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi 
tính có thể mang đi được; các phụ tùng, cụ thể là trạm nối (Docking Station), đế kẹp điện 
thoại xe hơi, giá để ống nghe, đế kẹp điện thoại, giá để và đế kẹp điện thoại trong xe hơi 
cho điện thoại di động, tai nghe, bộ ống nghe điện đài, thiết bị cầm tay không dây, bộ sạc 
pin, vỏ pin, ổ đĩa gắn nhanh (flash drives), thẻ SIM, bao da đeo tay đặc biệt thích nghi cho 
các thiết bị điện tử cá nhân, cụ thể là, để gắn điện thoại di động và máy chơi nhạc di động 
vào cơ thể; các bao/túi, cụ thể là bao/túi chuyên dụng dùng cho máy tính, bao/túi chuyên 
dụng dùng cho các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng điện tử, phần cứng 
máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các thiết bị máy tính, sản phẩm liên 
quan đến truyền thông không dây, thiết bị di động, thiết bị cầm tay, điện thoại thông 
minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng, bao đựng điện thoại cầm tay, bao 
đựng có màu cho điện thoại cầm tay, điện thoại di động và điện thoại thông minh; vỏ bảo 
vệ lắp vừa cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, và thiết bị điện tử cầm tay; vỏ 
bảo vệ có màu lắp vừa cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, và thiết bị điện tử 
cầm tay; bao đựng chuyên dụng cho điện thoại di động, túi đựng chuyên dụng cho các 
thiết bị cầm tay; bao đựng chuyên dụng cho máy tính bảng, bao đựng cho các sản phẩm 
điện tử; bao đựng có màu cho các thiết bị điện tử cầm tay; bao đựng bảo vệ chuyên dụng 
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với pin tích hợp để sử dụng với các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng điện 
tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các thiết bị máy tính, 
sản phẩm liên quan đến truyền thông không dây, các thiết bị di động, thiết bị cầm tay, 
điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng; bao đựng bảo vệ 
chuyên dụng với bộ nhớ tích hợp để sử dụng với các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, 
hàng tiêu dùng điện tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các 
thiết bị máy tính, sản phẩm liên quan đến truyền thông không dây, các thiết bị di động, 
thiết bị cầm tay, điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng; 
các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên trong Nhóm 9. Thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, 
giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi; đĩa compact, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận 
hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền thông; dịch vụ truyền phát, cụ 
thể là truyền các bản ghi âm thanh và nghe nhìn được phân luồng qua mạng internet, 
truyền e-mail, fax, tin nhắn văn bản và tin nhắn bằng giọng nói qua điện thoại cho những 
người nhận được chỉ định cho người khác; dịch vụ truyền dẫn, cụ thể là, chuyển dữ liệu 
bằng đường viễn thông, truyền thoại, dữ liệu, đồ họa và viđêô bằng các mạng không dây 
hoặc mạng quang băng thông rộng, truyền thoại, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và 
video bằng các mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, và mạng internet; dịch 
vụ truyền dẫn, cụ thể là dịch vụ điện thoại di động cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông khác để hỗ trợ các dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền tải an toàn dữ liệu, hình ảnh 
và âm thanh; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền thông tin qua truyền thông điện thoại di 
động, dịch vụ truyền dữ liệu, đặc biệt là truyền tải điện tử các thông tin và các hình ảnh 
bằng các gói tin qua điện thoại di động, truyền tải điện tử dữ liệu đa phương tiện, dịch vụ 
truyền tải thông tin qua các mạng kỹ thuật số, truyền âm thanh và hình ảnh qua các mạng 
đa phương tiện tương tác của điện thoại di động, tải xuống là việc truyền tải dữ liệu, hình 
ảnh, trò chơi, nhạc chuông, hình ảnh động, hình nền, hình ảnh, minh họa đồ họa, âm 
thanh và giai điệu để đọc hoặc sử dụng trên các thiết bị di động bằng các mạng viễn thông 
di động, dịch vụ truy cập viễn thông, truyền thông bằng các thiết bị đầu cuối máy tính 
điện tử, bằng cách truyền dẫn kỹ thuật số hoặc bằng vệ tinh, dịch vụ thông tin liên lạc và 
truyền dữ liệu điện tử tất cả qua điện thoại di động, truyền tải thông tin được lưu giữ trong 
cơ sở dữ liệu và hình ảnh thông qua điện thoại di động, truyền tải thông tin bằng các 
mạng lưới thông tin liên lạc điện tử có thể truy cập bằng cách truy cập mã, truyền tải dữ 
liệu và thông tin bằng các phương tiện điện tử, phát thanh truyền hình và truyền dẫn các 
chương trình phát thanh và truyền hình, truyền các ấn phẩm định kỳ và các ấn phẩm khác 
thông qua điện thoại di động, dịch vụ nhắn tin điện tử tức thì qua điện thoại di động, 
truyền dẫn điện tử các tập tin âm thanh và viđêô được phân luồng và có thể tải xuống 
được thông qua mạng máy tính và truyền thông khác, dịch vụ phát sóng qua trang web, 
cung cấp các tin nhắn bằng cách truyền điện tử, cung cấp các kết nối viễn thông với các 
mạng thông tin điện tử, để truyền tải hoặc nhận nội dung âm thanh, viđêô hoặc nội dung 
đa phương tiện, phân luồng (streaming) nội dung viđêô, phân luồng và phát sóng âm 
thanh thuê bao âm thanh nói chuyện thông thường, âm nhạc, các buổi hòa nhạc, và các 
chương trình phát thanh, phát sóng viđêô được ghi sẵn có tính năng âm nhạc và giải trí, 
các chương trình truyền hình, phim ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, và 
các chương trình liên quan đến giải trí mọi thể loại, thông qua mạng máy tính và mạng 
truyền thông khác, cung cấp các bản tin trực tuyến để truyền tải các thông điệp giữa người 
dùng máy tính liên quan đến giải trí mang tính chất của âm nhạc, các buổi hòa nhạc, 
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viđêô, rađiô, truyền hình, phim ảnh, tin tức thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hóa; dịch 
vụ viễn thông mạng kỹ thuật số, dịch vụ truyền thông, cụ thể là, truyền giọng nói, âm 
thanh, hình ảnh thị giác và dữ liệu bằng các mạng viễn thông, mạng truyền thông không 
dây, mạng internet, mạng dịch vụ thông tin và mạng lưới dữ liệu, cung cấp dịch vụ điện 
thoại địa phương và đường dài qua mạng internet, dịch vụ điện tử, cụ thể là, cung cấp 
truyền dữ liệu điện tử, âm thanh và hình ảnh, qua mạng internet; viễn thông; dịch vụ hộp 
thư thoại; dịch vụ cấp quyền truy cập, cụ thể là cung cấp truy cập vào mạng internet hoặc 
cung cấp quyền truy cập vào các mạng truyền thông không dây; dịch vụ điện tử, cụ thể là 
cung cấp truyền dữ liệu điện tử, âm thanh và hình ảnh, thông qua mạng internet, thư điện 
tử, dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp thông tin liên quan đến 
lĩnh vực viễn thông; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực nêu trên; dịch vụ cố vấn trong các 
lĩnh vực nêu trên; dịch vụ truyền thông trực tuyến; các dịch vụ liên quan đến truyền 
thông; cho thuê điện thoại di động, điện thoại thông minh; cho thuê thiết bị điện tử cầm 
tay, cụ thể là cho thuê máy fax, cho thuê thiết bị gửi tin nhắn, cho thuê modem. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải 
xuống được, phần mềm không thể tải xuống được, phần mềm dựa trên đám mây; dịch vụ 
nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; cung cấp phần mềm hoạt động như một dịch vụ (SaaS); 
cung cấp phầm mềm nền tảng hoạt động như dịch vụ (PAAS); cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp trang web truyền thông; dịch vụ phần mềm máy 
tính, cụ thể là cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính không thể tải về, 
cụ thể là, phần mềm cho phép người dùng lập trình âm thanh, viđêô, văn bản và nội dung 
đa phương tiện khác, bao gồm âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin 
tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí, phần 
mềm để cung cấp quyền truy cập vào mạng internet, phần mềm để kích hoạt, lập cấu 
hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các thiết bị điện tử và các 
thiết bị không dây, thư điện tử và phần mềm nhắn tin, và phần mềm để nhắn tin nhanh, 
gửi và nhận email và thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ nội dung, phần mềm 
không thể tải về, cụ thể là, phần mềm cho phép người dùng lập trình âm thanh, viđêô, văn 
bản và nội dung đa phương tiện khác, bao gồm cả âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, 
radio, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, các chương trình liên 
quan đến giải trí, phần mềm cung cấp quyền truy cập vào mạng internet, phần mềm để 
kích hoạt, lập cấu hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các 
thiết bị điện tử và các thiết bị không dây, thư điện tử và phần mềm nhắn tin, và phần mềm 
để nhắn tin nhanh, gửi và nhận email và các thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ 
nội dung; các dịch vụ về phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là thiết kế, tạo ra, duy 
trì, và lưu trữ các trang web truyền thông cho người khác, thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính, dịch vụ tư vấn về phần cứng và phần mềm máy tính, dịch vụ tư 
vấn về phần mềm nghe nhìn và đa phương tiện, lập trình máy tính, dịch vụ hỗ trợ và tư 
vấn cho việc phát triển các hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng; dịch vụ liên 
quan đến truyền thông và phần cứng và phần mềm mạng, cụ thể là, cung cấp các phương 
tiện trực tuyến, thông qua mạng máy tính toàn cầu, cho phép người dùng lập trình cho 
việc lập lịch biểu của nội dung âm thanh, viđêô, văn bản và nội dung đa phương tiện khác, 
bao gồm âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, 
các sự kiện văn hóa, các chương trình liên quan đến giải trí để được phát sóng; các dịch 
vụ liên quan đến phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là cho thuê máy tính; các dịch 
vụ liên quan đến phần cứng và phần mềm kết nối mạng, cụ thể là thiết kế mạng lưới phần 
mềm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra và duy trì trang web cho 
người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu thông qua mạng lưới thông tin 
liên lạc, cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên một mạng máy tính toàn cầu, 
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dịch vụ máy tính để tạo ra các chỉ số thông tin, các trang web và các nguồn lực khác có 
sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho người khác, dịch vụ máy tính liên quan đến tìm 
kiếm, duyệt và lấy thông tin, trang web, và các nguồn lực khác có sẵn trên mạng máy tính 
toàn cầu cho người khác, dịch vụ máy tính để tổ chức nội dung của thông tin được cung 
cấp qua mạng máy tính toàn cầu theo sở thích của người sử dụng; dịch vụ công nghệ 
thông tin, cụ thể là, thông tin liên quan đến phần cứng máy tính hay phần mềm máy tính 
được cung cấp trên mạng từ một mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng internet và thông tin; 
dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ công nghệ thông tin.  các dịch vụ khoa học và công nghệ 
và nghiên  cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công 
nghiệp; thiết kế và phát triển  phần cứng và phần mềm máy tính 
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(511)   Nhóm 09: Đồ điện tử và các thiết bị điện tử, cụ thể là điện thoại di động, điện thoại cầm 

tay, điện thoại tính năng, điện thoại thông minh, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), 
máy tính cầm tay, máy tính, máy vi tính siêu di động, máy tính bảng, thiết bị điện tử kỹ 
thuật số có thể đeo được (wearable) bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình hiển 
thị để xem, gửi và nhận dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và 
máy tính xách tay, và cũng có tính năng của đồng hồ đeo tay, thiết bị ngoại vi máy tính có 
thể đeo được dưới hình thức của đồng hồ đeo tay, thiết bị cầm tay dùng công nghệ Nano 
thực (công nghệ RN) để sử dụng với điện thoại thông minh, máy tính bảng, và thiết bị kỹ 
thuật số hỗ trợ cá nhân, thiết bị cầm tay bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình 
hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, 
máy tính bảng và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, điện thoại thông minh và các phụ 
kiện cho các thiết bị kể trên, cụ thể là, bộ sạc pin, bộ sạc xe hơi, sạc phổ quát, bộ tiếp hợp 
và nắp có thể tháo rời, các thiết bị kỹ thuật số điện tử di động và cầm tay, máy tính di 
động, thiết bị di động để ghi âm, truyền tải, xử lý và/hoặc sao chép dữ liệu, âm thanh 
và/hoặc hình ảnh, và các thiết bị đeo trên người theo dõi và cung cấp thông tin phản hồi về 
hoạt động thể chất, xã hội và/hoặc giải trí và/hoặc tương tác với các thiết bị nói trên, thiết 
bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, thiết bị tổ chức cá nhân điện tử, tập sách điện tử, thiết bị ghi 
âm và sao chép âm thanh, máy nghe nhạc MP3 và máy nghe âm thanh định dạng kỹ thuật 
số khác; máy ghi âm kỹ thuật số, thiết bị và phương tiện thông tin liên lạc điện tử, cụ thể 
là, các thiết bị điện tử kỹ thuật số di động và có thể đeo được để gửi và nhận văn bản, dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh, và các tập tin, máy thu hình (tivi), máy đọc đĩa DVD; các thiết 
bị điện tử, cụ thể là, đế kẹp điện thoại xe hơi, thiết bị âm thanh rảnh tay, thiết bị điều 
khiển thông minh, cụ thể là, một thiết bị điều khiển từ xa Bluetooth có thể được sử dụng 
cho việc tìm kiếm đồ đạc, điều khiển máy ảnh, và điều khiển đèn pha từ xa, nguồn cung 
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cấp điện cầm tay, bút điện dung có tính chất của bút trỏ, bút điện tử và bút ánh sáng để sử 
dụng với các thiết bị điện tử, điện thoại thông minh và máy tính bảng, thiết bị dùng để kết 
nối điện thoại thông minh với một màn hình ngoài, máy tính, máy tính bảng, hoặc máy 
thu hình, thiết bị ngoại vi máy tính có thể đeo được, thiết bị ngoại vi có thể đeo được cho 
các thiết bị di động, máy tính có thể đeo được, điện thoại di động có thể đeo được, cụ thể 
là, các thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể đeo được bao gồm chủ yếu là một điện thoại di 
động, điện thoại thông minh dưới hình dạng của một chiếc đồng hồ, cụ thể là, thiết bị điện 
tử kỹ thuật số có thể đeo được bao gồm chủ yếu là các phần mềm và màn hình hiển thị để 
xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy tính 
bảng và máy tính xách tay, và cũng có tính năng của một đồng hồ đeo tay, thiết bị ngoại 
vi máy tính có thể đeo được dưới dạng đồng hồ đeo tay, đồng hồ thông minh, đồng hồ 
thông minh bao gồm chủ yếu là một đồng hồ đeo tay cũng có tính năng điện thoại, phần 
mềm và màn hình hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin; các 
sản phẩm điện tử tiêu dùng, cụ thể là tai nghe bluetooth, và tai nghe trong tai; phần cứng 
máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm truyền thông để giúp truy cập vào 
mạng internet, phần mềm máy tính để kích hoạt, lập cấu hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, 
sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các thiết bị điện tử và các thiết bị không dây, phần mềm 
thư điện tử và nhắn tin, phần mềm máy tính để nhắn tin nhanh, gửi và nhận email và 
thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ nội dung; phần cứng máy tính; phần mềm 
máy tính (ghi sẵn); các sản phẩm máy tính; các thiết bị máy tính; các thiết bị di động; 
điện thoại thông minh; điện thoại di động; máy vi tính; máy tính bảng; thiết bị ghi, truyền 
và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý dữ liệu; các thiết bị điện tử cầm tay, cụ 
thể là các thiết bị ngoại vi máy tính phần cứng máy tính để truy cập từ xa và truyền dữ 
liệu; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính có thể đeo được; thiết bị truyền 
thông; phần cứng và phần mềm truyền thông; thiết bị viễn thông; phần cứng và phần mềm 
viễn thông (ghi sẵn); các sản phẩm liên quan đến điện tử, cụ thể là bàn phím, bàn phím 
cho điện thoại di động, bàn phím cho máy tính bảng; phần cứng máy tính cho việc truy 
cập và truyền dữ liệu từ xa; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi 
tính có thể mang đi được; các phụ tùng, cụ thể là trạm nối (Docking Station), đế kẹp điện 
thoại xe hơi, giá để ống nghe, đế kẹp điện thoại, giá để và đế kẹp điện thoại trong xe hơi 
cho điện thoại di động, tai nghe, bộ ống nghe điện đài, thiết bị cầm tay không dây, bộ sạc 
pin, vỏ pin, ổ đĩa gắn nhanh (flash drives), thẻ SIM, bao da đeo tay đặc biệt thích nghi cho 
các thiết bị điện tử cá nhân, cụ thể là, để gắn điện thoại di động và máy chơi nhạc di động 
vào cơ thể; các bao/túi, cụ thể là bao/túi chuyên dụng dùng cho máy tính, bao/túi chuyên 
dụng dùng cho các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng điện tử, phần cứng 
máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các thiết bị máy tính, sản phẩm liên 
quan đến truyền thông không dây, thiết bị di động, thiết bị cầm tay, điện thoại thông 
minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng, bao đựng điện thoại cầm tay, bao 
đựng có màu cho điện thoại cầm tay, điện thoại di động và điện thoại thông minh; vỏ bảo 
vệ lắp vừa cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, và thiết bị điện tử cầm tay; vỏ 
bảo vệ có màu lắp vừa cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, và thiết bị điện tử 
cầm tay; bao đựng chuyên dụng cho điện thoại di động, túi đựng chuyên dụng cho các 
thiết bị cầm tay; bao đựng chuyên dụng cho máy tính bảng, bao đựng cho các sản phẩm 
điện tử; bao đựng có màu cho các thiết bị điện tử cầm tay; bao đựng bảo vệ chuyên dụng 
với pin tích hợp để sử dụng với các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng điện 
tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các thiết bị máy tính, 
sản phẩm liên quan đến truyền thông không dây, các thiết bị di động, thiết bị cầm tay, 
điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng; bao đựng bảo vệ 
chuyên dụng với bộ nhớ tích hợp để sử dụng với các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, 
hàng tiêu dùng điện tử, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm máy tính, các 
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thiết bị máy tính, sản phẩm liên quan đến truyền thông không dây, các thiết bị di động, 
thiết bị cầm tay, điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính, và máy tính bảng; 
các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên trong Nhóm 9. Thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, 
giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi; đĩa compact, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận 
hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính; thiết bị dập lửa. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền thông; dịch vụ truyền phát, cụ 
thể là truyền các bản ghi âm thanh và nghe nhìn được phân luồng qua mạng internet, 
truyền e-mail, fax, tin nhắn văn bản và tin nhắn bằng giọng nói qua điện thoại cho những 
người nhận được chỉ định cho người khác; dịch vụ truyền dẫn, cụ thể là, chuyển dữ liệu 
bằng đường viễn thông, truyền thoại, dữ liệu, đồ họa và viđêô bằng các mạng không dây 
hoặc mạng quang băng thông rộng, truyền thoại, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và 
viđêô bằng các mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây, và mạng internet; dịch 
vụ truyền dẫn, cụ thể là dịch vụ điện thoại di động cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông khác để hỗ trợ các dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền tải an toàn dữ liệu, hình ảnh 
và âm thanh; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền thông tin qua truyền thông điện thoại di 
động, dịch vụ truyền dữ liệu, đặc biệt là truyền tải điện tử các thông tin và các hình ảnh 
bằng các gói tin qua điện thoại di động, truyền tải điện tử dữ liệu đa phương tiện, dịch vụ 
truyền tải thông tin qua các mạng kỹ thuật số, truyền âm thanh và hình ảnh qua các mạng 
đa phương tiện tương tác của điện thoại di động, tải xuống là việc truyền tải dữ liệu, hình 
ảnh, trò chơi, nhạc chuông, hình ảnh động, hình nền, hình ảnh, minh họa đồ họa, âm 
thanh và giai điệu để đọc hoặc sử dụng trên các thiết bị di động bằng các mạng viễn thông 
di động, dịch vụ truy cập viễn thông, truyền thông bằng các thiết bị đầu cuối máy tính 
điện tử, bằng cách truyền dẫn kỹ thuật số hoặc bằng vệ tinh, dịch vụ thông tin liên lạc và 
truyền dữ liệu điện tử tất cả qua điện thoại di động, truyền tải thông tin được lưu giữ trong 
cơ sở dữ liệu và hình ảnh thông qua điện thoại di động, truyền tải thông tin bằng các 
mạng lưới thông tin liên lạc điện tử có thể truy cập bằng cách truy cập mã, truyền tải dữ 
liệu và thông tin bằng các phương tiện điện tử, phát thanh truyền hình và truyền dẫn các 
chương trình phát thanh và truyền hình, truyền các ấn phẩm định kỳ và các ấn phẩm khác 
thông qua điện thoại di động, dịch vụ nhắn tin điện tử tức thì qua điện thoại di động, 
truyền dẫn điện tử các tập tin âm thanh và viđêô được phân luồng và có thể tải xuống 
được thông qua mạng máy tính và truyền thông khác, dịch vụ phát sóng qua trang web, 
cung cấp các tin nhắn bằng cách truyền điện tử, cung cấp các kết nối viễn thông với các 
mạng thông tin điện tử, để truyền tải hoặc nhận nội dung âm thanh, viđêô hoặc nội dung 
đa phương tiện, phân luồng (streaming) nội dung viđêô, phân luồng và phát sóng âm 
thanh thuê bao âm thanh nói chuyện thông thường, âm nhạc, các buổi hòa nhạc, và các 
chương trình phát thanh, phát sóng viđêô được ghi sẵn có tính năng âm nhạc và giải trí, 
các chương trình truyền hình, phim ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, và 
các chương trình liên quan đến giải trí mọi thể loại, thông qua mạng máy tính và mạng 
truyền thông khác, cung cấp các bản tin trực tuyến để truyền tải các thông điệp giữa người 
dùng máy tính liên quan đến giải trí mang tính chất của âm nhạc, các buổi hòa nhạc, 
viđêô, rađiô, truyền hình, phim ảnh, tin tức thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hóa; dịch 
vụ viễn thông mạng kỹ thuật số, dịch vụ truyền thông, cụ thể là, truyền giọng nói, âm 
thanh, hình ảnh thị giác và dữ liệu bằng các mạng viễn thông, mạng truyền thông không 
dây, mạng internet, mạng dịch vụ thông tin và mạng lưới dữ liệu, cung cấp dịch vụ điện 
thoại địa phương và đường dài qua mạng internet, dịch vụ điện tử, cụ thể là, cung cấp 
truyền dữ liệu điện tử, âm thanh và hình ảnh, qua mạng internet; viễn thông; dịch vụ hộp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
774 

thư thoại; dịch vụ cấp quyền truy cập, cụ thể là cung cấp truy cập vào mạng internet hoặc 
cung cấp quyền truy cập vào các mạng truyền thông không dây; dịch vụ điện tử, cụ thể là 
cung cấp truyền dữ liệu điện tử, âm thanh và hình ảnh, thông qua mạng internet, thư điện 
tử, dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp thông tin liên quan đến 
lĩnh vực viễn thông; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực nêu trên; dịch vụ cố vấn trong các 
lĩnh vực nêu trên; dịch vụ truyền thông trực tuyến; các dịch vụ liên quan đến truyền 
thông; cho thuê điện thoại di động, điện thoại thông minh; cho thuê thiết bị điện tử cầm 
tay, cụ thể là cho thuê máy fax, cho thuê thiết bị gửi tin nhắn, cho thuê modem. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải 
xuống được, phần mềm không thể tải xuống được, phần mềm dựa trên đám mây; dịch vụ 
nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; cung cấp phần mềm hoạt động như một dịch vụ (SaaS); 
cung cấp phầm mềm nền tảng hoạt động như dịch vụ (PAAS); cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp trang web truyền thông; dịch vụ phần mềm máy 
tính, cụ thể là cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm máy tính không thể tải về, 
cụ thể là, phần mềm cho phép người dùng lập trình âm thanh, viđêô, văn bản và nội dung 
đa phương tiện khác, bao gồm âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin 
tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan đến giải trí, phần 
mềm để cung cấp quyền truy cập vào mạng internet, phần mềm để kích hoạt, lập cấu 
hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các thiết bị điện tử và các 
thiết bị không dây, thư điện tử và phần mềm nhắn tin, và phần mềm để nhắn tin nhanh, 
gửi và nhận email và thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ nội dung, phần mềm 
không thể tải về, cụ thể là, phần mềm cho phép người dùng lập trình âm thanh, viđêô, văn 
bản và nội dung đa phương tiện khác, bao gồm cả âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, 
rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, các chương trình liên 
quan đến giải trí, phần mềm cung cấp quyền truy cập vào mạng internet, phần mềm để 
kích hoạt, lập cấu hình, hỗ trợ, quản lý, cập nhật, sửa chữa, nâng cấp, và cung cấp các 
thiết bị điện tử và các thiết bị không dây, thư điện tử và phần mềm nhắn tin, và phần mềm 
để nhắn tin nhanh, gửi và nhận email và các thông tin liên lạc, chia sẻ lịch trình và chia sẻ 
nội dung; các dịch vụ về phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là thiết kế, tạo ra, duy 
trì, và lưu trữ các trang web truyền thông cho người khác, thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính, dịch vụ tư vấn về phần cứng và phần mềm máy tính, dịch vụ tư 
vấn về phần mềm nghe nhìn và đa phương tiện, lập trình máy tính, dịch vụ hỗ trợ và tư 
vấn cho việc phát triển các hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng; dịch vụ liên 
quan đến truyền thông và phần cứng và phần mềm mạng, cụ thể là, cung cấp các phương 
tiện trực tuyến, thông qua mạng máy tính toàn cầu, cho phép người dùng lập trình cho 
việc lập lịch biểu của nội dung âm thanh, viđêô, văn bản và nội dung đa phương tiện khác, 
bao gồm âm nhạc, các buổi hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, 
các sự kiện văn hóa, các chương trình liên quan đến giải trí để được phát sóng; các dịch 
vụ liên quan đến phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là cho thuê máy tính; các dịch 
vụ liên quan đến phần cứng và phần mềm kết nối mạng, cụ thể là thiết kế mạng lưới phần 
mềm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra và duy trì trang web cho 
người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu thông qua mạng lưới thông tin 
liên lạc, cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên một mạng máy tính toàn cầu, 
dịch vụ máy tính để tạo ra các chỉ số thông tin, các trang web và các nguồn lực khác có 
sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho người khác, dịch vụ máy tính liên quan đến tìm 
kiếm, duyệt và lấy thông tin, trang web, và các nguồn lực khác có sẵn trên mạng máy tính 
toàn cầu cho người khác, dịch vụ máy tính để tổ chức nội dung của thông tin được cung 
cấp qua mạng máy tính toàn cầu theo sở thích của người sử dụng; dịch vụ công nghệ 
thông tin, cụ thể là, thông tin liên quan đến phần cứng máy tính hay phần mềm máy tính 
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được cung cấp trên mạng từ một mạng máy tính toàn cầu hoặc mạng internet và thông tin; 
dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ công nghệ thông tin.  các dịch vụ khoa học và công nghệ 
và nghiên  cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công 
nghiệp; thiết kế và phát triển  phần cứng và phần mềm máy tính 

 

 
(210) 4-2015-16699 (220) 26.06.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đen, vàng, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ quảng cáo Nam Hải  (VN) 
43 đường ĐT 747, khu phố Cây Da, 
phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp quỹ từ thiện.  
 

Nhóm 45: Câu lạc bộ từ thiện (tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, gặp gỡ định kỳ, 
... để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống).  

 

 
(210) 4-2015-17201 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.4; 11.7.1; 26.1.10 
(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.   (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE 
Eindhoven, The Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị, máy móc và các vật dụng nhỏ chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, 

không nằm trong các nhóm khác, bao gồm: máy chế biến thức ăn; máy trộn; máy xay 
chạy điện, máy xay cầm tay; máy xay dạng thanh; cái mở nắp lon; máy ép hóa quả chạy 
điện; máy vắt cam chạy điện, máy làm sữa đậu nành gia dụng; máy làm súp; máy hút bụi 
chân không; máy hút bụi chân không cầm tay. 

 

 
(210) 4-2015-17202 (220) 01.07.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.1.17; 26.1.1; 1.15.13 
(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.  (NL) 

High Tech Campus 5, 5656 AE 
Eindhoven, The Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 07: Thiết bị, máy móc và các vật dụng nhỏ chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, 
không nằm trong các nhóm khác, bao gồm: máy chế biến thức ăn; máy trộn; máy xay 
chạy điện; máy xay cầm tay; máy xay dạng thanh, cái mở nắp lon; máy ép hóa quả chạy 
điện; máy vắt cam chạy điện, máy làm sữa đậu nành gia dụng; máy làm súp; máy hút bụi 
chân không; máy hút bụi chân không cầm tay. 

 

 
(210) 4-2015-17266 (220) 02.07.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.1; 5.9.19 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Well Wealth 
Việt Nam  (VN) 
20 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê hoặc socola.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xirô và các chế phẩm làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-17769 (220) 07.07.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.16; A26.11.12 
(731) CAINIAO NETWORK TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
Building 4, No.969, West Wenyi Road, 
Yuhang District, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, P.R.C. 311121  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh 
hoặc hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết 
bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán 
điện tử; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng internet hoặc từ mạng lưới máy 
tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm máy tính có thể tải xuống được tạo điều 
kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử qua mạng 
internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham gia các 
cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ liệu, tài 
liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy tính và 
mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết 
và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng internet, giáo 
dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
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tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; máy tính có thể mang theo; máy 
tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; 
điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy 
chủ; phần cứng máy tính và phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng 
máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ 
để truy cập mạng máy tính; môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông; giá 
đỡ máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy 
tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng 
internet); thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho 
điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; chương trình trò chơi, tranh ảnh, tranh 
ảnh động, phim và nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động;  camera an ninh; bộ 
truyền hình và phát thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy 
quay phim;  tai nghe; tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS); phần mềm và chương trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần 
mềm có thể tải xuống được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị 
điện tử và viễn thông; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình 
lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền 
mặt, thẻ ghi nợ và  thẻ tín dụng ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự 
động, máy phát tiền; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị đọc sách điện 
tử; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị 
viđêô giám sát trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ 
được mã hóa; kính mắt 3D; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi viđêô; tất cả thuộc nhóm 9.  

 
Nhóm 16:  Báo; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình; chổi quét sơn; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ 
dùng để giảng dạy (không phải thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không 
nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; bản in đúc của ngành in; sách, sách mỏng, áp 
phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá; túi 
bằng giấy, bìa các tông và chất dẻo để bao gói; danh bạ về trang tin điện tử, thư điện tử, 
fax, điện thoại đã được in sẵn; thẻ dưới hình thức thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiền trả, thẻ 
điện thoại không phải là các loại thẻ đã được mã hoá và có từ tính; tài liệu tiếp thị và 
quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi chép; vật liệu để gói; khăn giấy; 
khăn tay bỏ túi bằng giấy; hình mẫu và tượng nhỏ bằng giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi 
tiệc; dụng cụ giữ trang sách; tất cả thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tổ chức, điều 
hành và giám sát chương trình khách hàng trung thành và khuyến khích; dịch vụ quảng 
cáo cung cấp qua mạng internet; sản xuất chương trình quảng cáo phát trên tivi và rađiô; 
dịch vụ kế toán; bán đấu giá; hội chợ thương mại; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; cung 
cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho 
người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính;  dịch vụ 
tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến các buổi thảo luận, chương 
trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện 
tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin 
điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực 
tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án 
kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên quan đến phát triển, thành lập, phân 
đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các buổi thảo luận, chương trình học, 
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chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo 
điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng máy tính toàn cầu và địa phương bằng 
việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng loạt sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của 
khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên quan đến hàng hoá và dịch vụ của người 
khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán 
và xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng 
đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh 
và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; 
quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và 
địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và 
cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; cung cấp 
danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc điều hành thị trường điện tử cho người mua và người 
bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên 
quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu 
và địa phương; dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu 
quảng cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang 
tin điện tử trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo; xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là: hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh 
doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ 
trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp 
thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông 
qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích 
của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp 
trên mạng internet và trong đại lý bán sỉ vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu 
các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một catalô 
bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền thông vì 
lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ 
xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ điện thoại, máy 
thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính, pin, bộ nạp pin, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền 
và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, 
đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không 
có từ tính, đồ gỗ, khung ảnh, vải dệt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ 
thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và kim may, hoa nhân tạo, thảm trải, chăn/mềm, trò 
chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và 
nông nghiệp, sơn, véc ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ 
phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu 
bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh, và máy công cụ, dao kéo, 
dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, 
kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ phẩu thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm 
nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và dùng cho 
mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo hoa, dụng cụ đo thời gian và thời 
khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn 
phòng, vật liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng 
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để bao gói và cách điện/nhiệt, da và giả da, túi xách tay, ví tiền của nữ, ví tiền của nam, 
vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây, lưới (vải màn), lều, 
sợi và chỉ dùng cho ngành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ của 
người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể thao, thực phẩm và 
đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản, mứt và nước 
sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, cà phê, trà, 
ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, 
nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, thuốc 
lá, vật dụng của người hút thuốc và diêm; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ lựa 
chọn hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt 
hàng [cho người khác]; dịch vụ thư ký; cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; 
tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ kinh doanh 
liên quan đến biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ 
quản lý kinh doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ chuyển hình 
thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; dịch vụ sao chép 
(bao gồm cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ 
khách hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử; dịch vụ quản 
lý và quản trị kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; kế toán; dịch vụ từ thiện, cụ 
thể là tổ chức và điều khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; 
cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh 
doanh; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; quảng cáo kiểu 
trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý kinh doanh cho 
các nhà cung cấp dịch vụ tự do; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; 
cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh 
cho các dự án xây dựng; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ 
tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; môi giới nhằm bán, 
mua tàu thủy và/hoặc thuyền; cung cấp thông tin về thuế (cung cấp thông tin tài chính); 
tất cả thuộc nhóm 35.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động sản; 
thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ 
tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển giao hoá 
đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển 
quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển khoản 
thanh toán cho người khác qua internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh toán và 
giải quyết hoá đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản;  thuê và 
cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài chính bất 
động sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 
môi giới nhà ở; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê nhà 
ở và căn hộ; cung cấp thông tin tài chính qua mạng internet; dịch vụ gửi két an toàn và 
dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài chính [bảo 
hiểm, ngân hàng và bất động sản]; dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tài chính 
và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung cấp qua phương tiện truyền thông; dịch vụ tư 
vấn và cố vấn tài chính; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ ngân hàng được cung cấp 
trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; dịch vụ môi giới chứng khoán, 
dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ phiếu và chứng khoán, phân tích tài 
chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ 
ngân hàng, dịch vụ đầu tư và dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thanh toán tài chính; xác 
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minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng 
điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ nợ và 
cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành thẻ có giá trị được tích 
trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông tin 
liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc mạng internet; đại lý thu phí tiền điện và gas; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; huy động vốn từ thiện; tổ 
chức thu quỹ từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc máy phân loại tiền giấy và tiền xu; cho 
thuê máy phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; cho thuê 
và/hoặc cho thuê dài hạn két an toàn để giữ đồ vật quý giá; thu xếp tài chính cho các dự 
án xây dựng; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ 
kể trên; tất cả thuộc Nhóm 36.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiên đa 
truyền thông dựa trên các trang điện tử, truyền hội nghị qua viđêô và truyền các cuộc họp 
trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẻ, biên tập và thảo luận các 
tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web; cung cấp 
cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua viđêô và hội họp; cung cấp cho người sử dụng 
việc truy cập an toàn từ xa qua mạng internet đến mạng lưới máy tính cá nhân; cung cấp 
dịch vụ cộng tác trực tuyến cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn 
thuyết, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn  đàn 
thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet; cung cấp dữ liệu thông tin 
trực tuyến liên quan đến diễn đàn trên một trang web về khiếu nại/phàn nàn về dịch vụ 
phát thanh truyền hình; cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu 
máy tính và với mạng internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác; dịch 
vụ viễn thông thông tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp dịch 
vụ kết nối viễn thông với mạng internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn 
thông tới các tiện ích và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền thư tín và hình ảnh nhờ máy tính hỗ trợ; 
truyền bản sao lại (bản fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin; cho thuê môđem; dịch vụ 
truyền thông tin dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ 
gửi, nhận và gửi chuyển tiếp thư tín điện tử; dịch vụ thu thập, truyền tải và phát dữ liệu 
thông qua phương tiện điện tử; thu thập, truyền tải và phát thư tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc 
thông tin về hình ảnh động chẳng hạn như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, 
thông tin và dữ liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy 
tính và vệ tinh; truyền tải, phát và tiếp nhận âm thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu 
có thể ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và có thời gian thực hoặc thời gian trì 
hoãn; dịch vụ truyền tải đơn đặt hàng điện tử, hội nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch 
vụ truyền hội nghị qua viđêô; dịch vụ liên lạc bằng bảng tin điện tử có thể làm cho người 
sử dụng thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời gian thực giữa thiết bị cuối máy 
tính và bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh, thông tin hình ảnh động và thông tin lời nói 
chẳng hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử cho việc 
truyền tải tin nhắn; cung cấp diễn đàn thảo luận trực tuyến; dịch vụ phát chương trình 
truyền hình; phát và truyền tải chương trình vô tuyến truyền thanh và truyền hình; dịch vụ 
phát nhạc; dịch vụ truyền tải nhạc, phim, chương trình tương tác, viđêô, trò chơi máy tính 
điện tử; dịch vụ truyền tải thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng 
trực tuyến; dịch vụ truyền tải viđêô theo yêu cầu; đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch 
vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi 
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phục lại thông tin, dữ liệu, trang tin, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp 
cho người sử dụng dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, 
bảng tin, cơ sở dữ liệu và thông tin có thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều 
hành phòng trò chuyện qua mạng (dịch vụ phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người 
sử dụng dịch vụ truy cập đa phương tiện tới mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho 
việc chuyển và truyền hàng loạt thông tin; cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên 
mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, 
có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh 
doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào một trang web tương tác trên mạng lưới máy tính 
toàn cầu cho các bên thứ ba để đưa lên các thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện 
các đơn hàng cho các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, 
cụ thể là dịch vụ nhắn tin chữ số và chữ viết kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương 
tiện truyền thông dữ liệu cho việc hỗ trợ thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông 
qua hệ thống liên lạc bằng viđêô; dịch vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền 
thông điện tử cho việc thiết lập phòng trò chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng 
chữ viết; cung cấp bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử 
dụng máy tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và 
cơ hội kinh doanh; cung cấp bảng tin tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, 
bán và bán lại các mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi 
thư điện tử và gửi chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh 
thông qua máy tính, mạng lưới máy tính và mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp 
dịch vụ truy cập máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin 
tương tác trực tuyến;  cung cấp dịch vụ truy cập vào bảng tin điện tử cho việc gửi và 
truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ 
và cơ hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ, bài ghi chép 
đặc biệt thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và cá nhân; cung cấp thiết bị và dịch vụ 
truy cập hội nghị qua điện thoại và/hoặc viđêô từ xa; cung cấp các đường dẫn tới trang 
web của bên thứ ba đề tạo điều kiện cho giao dịch thương mại điện tử và giao dịch kinh 
doanh thực tế; cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp giữa những người sử dụng máy tính để 
trao đổi thông tin; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ 
kể trên; tất cả thuộc nhóm 38.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; quản lý các chuyến du lịch; lưu 
giữ dữ liệu hoặc tài liệu  được quản lý bằng điện tử; thông tin về vận tải; môi giới vận 
chuyển; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng đường hàng không; cho thuê xe cộ; dịch vụ cung 
cấp nước; chuyển phát thư tín; đặt chỗ du lịch; vận tải bằng đường ống; chuyển phát hàng 
hoá qua đơn đặt hàng bằng thư; dịch vụ người đưa thư (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
vận tải dưới hình thức quản lý hậu cần liên quan đến vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô; 
dịch vụ bãi đỗ xe ô tô; vận chuyển bằng thuyền yat và/hoặc tàu thủy; dịch vụ đại lý du 
lịch; dịch vụ thông tin du lịch và đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý vé du lịch; sắp xếp du lịch 
và thông tin du lịch, tất cả được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ 
mạng internet; cung cấp thông tin liên quan đến du lịch và tua du lịch thông qua mạng 
internet hoặc thông qua mạng lưới viễn thông; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách; 
dịch vụ đóng gói; cung cấp thông tin về giao thông và đường đi, dịch vụ tài xế; chất và 
bốc dỡ hàng hoá; môi giới chuyên chở hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà; môi giới nhằm cho 
thuê, cho thuê dài hạn, và/hoặc cho phép sử dụng tàu thủy và/hoặc thuyền; cứu hộ và trục 
vớt tàu thủy và/hoặc thuyền; dịch vụ lái xe; phân phối và cung cấp khí đốt (gas); phân 
phối và cung cấp điện; phân phối và cung cấp hơi nóng; phân phối và cung cấp nước; dịch 
vụ cung cấp chỗ neo đậu tàu thuyền; cho thuê nhà kho chứa hàng; cung cấp khu dành cho 
máy bay cất cánh; cung cấp đường đi chịu thuế; cho thuê và/hoặc cho thuê dài hạn xe lăn; 
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quản lý bãi trống đỗ xe; cho thuê và/hoặc cho thuê dài hạn  máy bay; cho thuê và/hoặc 
cho thuê dài hạn  xe công-ten-nơ; cho thuê và/hoặc cho thuê dài hạn xe đạp; cho thuê 
và/hoặc cho thuê dài hạn xe ô tô; cho thuê và/hoặc cho thuê dài hạn tàu thủy và/hoặc 
thuyền bè; cho thuê và/hoặc cho thuê dài hạn xe cộ hoạt động bằng sức người; cho thuê 
và/hoặc cho thuê dài hạn hệ thống đỗ xe chạy bằng máy; cho thuê và/hoặc cho thuê dài 
hạn tấm nâng hàng (pa-lét); cho thuê và/hoặc cho thuê dài hạn máy đóng gói hoặc bọc 
hàng; cho thuê và/hoặc cho thuê dài hạn  tủ ướp lạnh; dịch vụ thu gom rác và chất thải gia 
đình; dịch vụ thu gom rác và chất thải công nghiệp; đại lý thông quan xuất nhập khẩu (thủ 
tục thông quan); cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho 
xe cộ nhằm mục đích du lịch; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến 
các dịch vụ kể trên; tất cả thuộc nhóm 39.   

 
Nhóm 41:  Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịch vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện internet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát 
thanh/truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện văn hoá 
hoặc thể thao, các tin tức thời sự và các tin tức phát hành được cung cấp bởi truyền hình 
vệ tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, chương 
trình phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp 
thông tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản cho mục 
đích giải trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng 
tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, biểu 
diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến 
dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị 
chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và điều 
hành các cuộc triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình văn 
hoá và giáo dục và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và triển lãm nghệ 
thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng dạy 
liên quan đến sức khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ học 
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về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiện cứu và 
giới thiệu các tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các cuộc hội 
thảo chuyên đề về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản xuất 
chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận hành 
máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất các 
chương trình truyền thanh/truyền hình; dịch vụ phòng thu âm và thu hình; cung cấp 
(không phải mua bán) trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải mua bán) 
trang thiết bị cho các bộ phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ 
đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim xi-nê/phim 
chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho thuê chương trình truyền 
hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho thuê sách; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi 
phụ đề phim/sách; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi 
máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng lưới 
máy tính; cung cấp các trò chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê 
băng viđêo đã được ghi trước; thuê và cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò 
chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn 
ngữ; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình 
giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; dịch vụ cung cấp tin tức (dịch vụ 
phóng viên tin tức); dịch vụ xổ số; cung cấp viđêo trực tuyến, không tải về; gia sư; dịch vụ 
tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên,  tất cả thuộc Nhóm 
41.   

 
Nhóm 42:  Dịch vụ khoa học và công nghệ và các dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan 

đến khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 

triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ cung cấp kỹ thuật máy tính để truyền 

thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 

dụng, cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp 

dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội 

nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm 

thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều 

kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ 

kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực 

tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng 

trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, 

tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công 

nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ 

trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác 

định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết 

kế máy tính, máy tính sổ tay ghi chép điện tử, máy tính xách tay, máy tính có thể mang 

theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá 

nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ 

thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là: lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy 

tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; 

dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 

tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho người 

khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi phục 

thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho lệnh cụ 

thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy tính toàn 
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cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tìm 

kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách hàng; mã hoá và giải 

mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng 

phương tiện điện tử; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và 

căn hộ; dịch vụ thông tin mạng và máy tính; dịch vụ quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch 

vụ kiểm tra an ninh máy tính và thông tin an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; 

dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và chuẩn bị báo cáo giao 

dịch kinh doanh, cụ thể: cung cấp phần mềm máy tính; điều khiển truy cập (dịch vụ an 

ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; dịch vụ an ninh truyền tải dữ 

liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính; tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ 

liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến anh ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới 

thông tin trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin 

trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet và truyền tải thông tin và dữ 

liệu an toàn; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin trên máy tính, trên 

các trang web toàn cầu và trên internet và truyền tài thông tin và dữ liệu an toàn; dịch vụ 

xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu 

off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình 

thông qua một trang web; dịch vụ bản đồ; điện toán đám mây; cho thuê phần mềm giải 

trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn cho tất cả các dịch vụ kể trên; tất cả nằm 

trong nhóm 42.   
 

 
(210) 4-2015-17991 (220) 09.07.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Mắm Ngân Hà  
(VN) 
Khu phố Phú Thọ, TT. Hòa Hiệp Trung, 

huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2015-19102 (220) 20.07.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.4.2; A26.4.6 

(731) TAEWOONG FOOD CO., LTD.   (KR) 

21, Daegeum-ro 196beon-gil, Daeso-

myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhân sâm đã chế biến; hồng sâm đã chế biến; hồng sâm đã chế biến được lên 

men; sản phẩm thực phẩm nhân sâm đã chế biến; sản phẩm hồng sâm đã chế biến; nước 

cốt nhân sâm; hồng sâm ngâm mật ong.  
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(210) 4-2015-19692 (220) 24.07.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) GLOBAL ONLINE FINANCIAL 

SOLUTIONS LIMITED  (VG) 
Commence Chambers, P.O Box 2208, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; lập các báo cáo thống kê kế toán (lập bản thanh 

toán); quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin 
thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh (tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh); tư 
vấn điều hành kinh doanh (tư vấn quản lý kinh doanh); tư vấn tổ chức kinh doanh; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; thông tin kinh doanh; điều tra thương 
mại; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh (dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh); quản lý 
tệp tin máy tính; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn 
quản lý nhân sự; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác] (dịch vụ khuyến mại [cho 
người khác]); biên tập số liệu thống kê. 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 
ngân hàng tại nhà); đầu tư vốn; kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán]; nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; quỹ đầu tư; dịch chuyển vốn 
bằng điện tử; cung cấp thông tin tài chính; trả góp; phát hành trái phiếu có giá trị; phát 
hành ngân phiếu [séc]; du lịch, cho vay có thế chấp (cho vay theo bảo lãnh); cho vay [tài 
chính]; ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất động sản); quỹ tương hỗ (quỹ hỗ tương 
đầu tư); dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; môi 
giới chứng khoán; bảo đảm tài chính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ 
của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ 
cung cấp nhật ký điện tử (blogs) trên internet. 

 
 

(210) 4-2015-20933 (220) 06.08.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 24.1.1; 25.1.6; 

3.7.17; A5.3.15; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, da cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục và đào tạo Trí Đức  (VN) 
Số 76 Nguyễn Biểu, phường Nam Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 
 

 
(210) 4-2015-21164 (220) 10.08.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.11.5 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Do Na  (VN) 
Số 11 đường Vườn Thuốc, ấp Cây Da, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm sấy khô các loại, cụ thể: nấm bào ngư Nhật, nấm bào ngư xám Nhật, nấm 

mèo.  
 

Nhóm 30: Hạt nêm nấm linh chi, hạt nêm nấm bào ngư, mì nấm bào ngư.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ nấm, cụ thể: hạt nêm nấm linh chi, hạt nêm nấm bào 

ngư, mì nấm bào ngư. nấm mèo, nấm bào ngư.  
 

 
(210) 4-2015-21306 (220) 11.08.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 8.7.25 

(591) Nâu, vàng, đen, ghi nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NACURMIN  (VN) 
Số 18 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-21854 (220) 14.08.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Nguyễn Văn Lợi  (VN) 
Xóm Am, xã Xuân Hương, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch làm sạch, đánh bóng và làm đen lốp xe. 
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(210) 4-2015-22230 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc tế  
(VN) 
Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30:  bột mì; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-22231 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A9.7.19; 26.1.1 
(591) Marsala, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc tế  
(VN) 
Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30:  Bột mì; kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-22232 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc tế  
(VN) 
Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30:  bột mì; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-22233 (220) 19.08.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Cam, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ACT Quốc tế  
(VN) 
Số 133 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 30: bột mì; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-22545 (220) 21.08.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nhuận Phong  (VN) 
216/34 Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 

chức năng, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 
phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-23907 (220) 01.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 14, tổ 35, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-25184 (220) 14.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 1.15.15; A18.7.25 
(731) SKYWORTH GROUP CO., LTD.  (CN) 

Unit A, 15/F, West, Skyworth Building, 
Shennan Ave, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518057, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy, cụ thể là: máy nghiền, máy là, máy dùng cho nhà bếp dùng điện nhằm 

mục đích sơ chế, chế biến thức ăn, và máy công cụ; máy ép nước cam dùng diện; máy 
trộn để bàn; máy xay/trộn dùng điện; máy trộn cầm tay dùng điện; máy chiết ép nước 
(trái cây, thịt, rau) dùng điện; máy xay thịt dùng điện; máy xay tiêu, không vận hành thủ 
công; máy nghiền nhỏ đá lạnh dùng điện; máy chế biến thực phẩm dùng điện; máy bào đá 
tuyết dùng điện; máy xay; máy băm mảnh tích hợp nhiều chức năng cắt/xay/thái; dụng cụ 
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mở đồ hộp dùng điện; máy mài tạo lưỡi sắc dùng điện; máy giặt dùng điện; máy rửa bát 
đĩa dùng điện; máy là quần dùng điện; máy mài dao dùng điện; máy hút bụi; túi đựng rác 
chuyên dùng cho máy hút bụi; máy giặt thảm dùng điện; máy làm sạch sử dụng hơi nước; 
thiết bị làm sạch dùng điện; máy bơm nước; máy bơm khí; máy bơm tuần hoàn; máy nén; 
máy hủy rác dùng điện; máy cắt cỏ dùng điện; máy tỉa/xén dùng điện; dụng cụ làm vườn 
dùng điện; máy lọc; máy giặt áp lực cao; động cơ dùng cho máy may; động cơ, không 
dùng cho xe cộ trên mặt đất; bộ điều chỉnh tốc độ dùng cho động cơ (không dùng cho xe 
cộ trên mặt đất); máy phát, cụ thể là, máy phát điện, máy sản xuất điện, máy phát điện 
khẩn cấp; máy gia công cắt/gọt bằng la-de; chìa vặn vít dùng điện; khoan điện; cưa điện; 
dụng cụ cầm tay vận hành bằng điện năng; thiết bị hàn dùng điện; máy mài; máy đánh 
bóng dùng điện; máy giặt khô; động cơ micro (động cơ tí hon), không dùng cho xe cộ 
trên mặt đất; máy nghiền rác. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, điện, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra/giám sát, cứu sinh và thiết bị giảng dạy; thiết 
bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi (âm 
thanh, hình ảnh); máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; camera; thấu kính quang 
học; đèn chớp điện tử; cơ cấu dẫn động bằng động cơ chuyên dùng cho máy chụp ảnh, hỗ 
trợ chụp tự động; bộ lọc quang học; giá hỗ trợ chụp ảnh được thiết kế chuyên dùng cho 
camera; giá ba chân được thiết kế chuyên dụng cho máy, thiết bị chụp ảnh và điện ảnh; 
dây đeo có móc dùng cho camera; hộp đựng camera; hộp đựng thấu kính; camera điện 
ảnh; máy chiếu; màn hình chiếu; mi-crô; băng ghi âm; ống nhòm; kính viễn vọng; kính 
hiển vi; kính quang học; kính râm; camera vi-đê-ô; camera để ghi vi-đê-ô; bộ điều hướng 
vi- đê «; máy ghi vi-đê-ô; máy ghi băng vi-đê-ô; đĩa compac vi-đê-ô (VCD); máy đọc 
VCD; máy ghi VCD; đĩa compac (CD); máy đọc CD; máy ghi CD; máy đọc DVD; máy 
ghi DVD; băng vi-đê-ô; đĩa vi-đê-ô; đĩa vi-đê-ô kỹ thuật số (DVD); đĩa kỹ thuật số đa 
năng; thiết bị truyền hình; thiết bị chụp ảnh điện; thiết bị sao chụp; bộ nạp giấy, cụ thể là, 
bộ nạp giấy dùng cho thiết bị sao chụp; bộ phân loại giấy dùng cho thiết bị sao chụp; máy 
fax; thiết bị chụp vi ảnh; máy in điện tử, cụ thể là, máy in điện tử dùng với máy vi tính; 
máy in la-de, cụ thể là, máy in la-de dùng với máy vi tính; máy in phun mực, cụ thể là 
máy in phun mực dùng với máy vi tính; hộp xử lý hình ảnh; hộp mực, rỗng cho máy in la-
de dùng với máy vi tính; hộp mực cho đầu in điện tử dùng với máy vi tính; máy tính điện 
tử; phần mềm- máy vi tính; thiết bị giao diện dùng cho máy vi tính; màn hình; tấm mạch 
mở rộng dùng cho máy vi tính; máy quét ảnh; đĩa mềm; thẻ từ; thiết bị xử lý văn bản; máy 
dịch thuật; thiết bị bán dẫn; thiết bị quang học; sợi cáp quang; thiết bị đo lường; thiết bị 
chụp ảnh toàn ký; thiết bị trợ giao tiếp cho người thiểu năng nói và viết; đầu từ; ổ đĩa; 
máy in dùng với máy vi tính; thiết bị đọc thẻ; dụng cụ đo; bộ chỉnh dòng xoay chiều; 
pin/ắc quy [điện]; hộp tạo hình ảnh quang điện; thiết bị mã hóa quay hoặc tuyến tính; pin 
mặt trời; bộ pin mặt trời; loa; loa phóng thanh; tấm mạch dùng cho màn hình tinh thể 
lỏng; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (set-top box); điện thoại di động; thiết bị ra-đa; 
màn hình ti vi; viđicon (camera truyền hình kích thước nhỏ sử dụng vật liệu quang dẫn); 
ống viđicon; máy đọc MP3; máy đọc đĩa mini; loa pin; hộp tăng âm; màn hình hiển thị; 
màn hình tinh thể lỏng (LCD); thiết bị truyền quang kỹ thuật số; thiết bị thu quang kỹ 
thuật số; màn hình hiển thị dùng cho xe cộ; mạch tích hợp. 

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh; tủ lạnh; hệ thống sinh hơi nước; hệ thống nấu 
nướng; kiềng bếp; tấm sưởi; ấm đun nước dùng điện; bóng đèn điện; thiết bị rán sâu lòng 
dùng điện; thiết bị lọc nước uống; tủ đông lạnh; thiết bị sưởi nóng; lò sưởi dùng điện; lồng 
ấp; lò nướng dùng điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; máy pha cà phê dùng điện; hệ thống lọc 
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khí; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí; máy sấy tóc; thiết bị sấy khô quần áo dùng 
điện; máy hút ẩm; máy tạo ẩm; thiết bị điều hòa không khí; máy hút ẩm dùng điện; lò 
nung dùng điện, không dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị sưởi điện dùng trong gia đình, 
bao gồm cả thiết bị sưởi nóng và lồng ấp; máy lạnh; quạt để bàn; quạt để sàn; quạt thông 
gió; máy làm lạnh phòng; bếp dầu và bếp ga; lò đốt dầu và lò đốt ga; hệ thống chiếu sáng 
bao gồm cả đèn sợi đốt; đèn huỳnh quang; đèn thủy ngân; đèn hồng ngoại, không dùng 
cho mục đích y tế; đèn khử trùng, không dùng cho mục đích y tế; phụ tùng cho đèn; bật 
lửa; bật lửa ga; bếp cảm ứng; lò nướng, không dùng cho phòng thí nghiệm; bếp điện; máy 
điều hòa không khí; máy sấy tóc dùng điện; quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-25270 (220) 15.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Hương Phi  (VN)

Phòng 108, nhà B, tập thể Ngọc Khánh, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ salon chăm sóc tóc; spa Iàm đẹp  
 

 
(210) 4-2015-25325 (220) 16.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt  (VN) 
Số 10 ngõ 381/55/6 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ thương mại điện tử: 
mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời trang và phụ 
kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, 
văn bản trực tuyến trên mạng internet thông qua trang website, wapsite. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; giao 
nhận hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin 
trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, thời tiết, văn hóa, du lịch, ẩm thực, nhà hàng, khách sạn. 
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(210) 4-2015-25745 (220) 18.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86/636,866 20.05.2015 US 

86/636,871 20.05.2015 US 
86/636,873 20.05.2015 US 
86/636,875 20.05.2015 US 
86/636,877 20.05.2015 US 
86/636,879 20.05.2015 US 
86/638,366 21.05.2015 US 
86/681,127 01.07.2015 US 
86/681,136 01.07.2015 US 
86/681,145 01.07.2015 US 
86/681,155 01.07.2015 US 
86/681,159 01.07.2015 US 
86/681,169 01.07.2015 US 

(531) 26.1.1; 26.7.5 
(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC  

(US) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm; chất thơm và nước hoa; chế phẩm chăm sóc 

da không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc tóc không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm tạo kiểu tóc không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc móng không 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
để chống nắng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc môi không dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm khử mùi cá nhân; chế phẩm chống đổ mồ hôi cho cá nhân; chế 
phẩm đánh răng và nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; dầu gội cho động vật 
cảnh; chất tẩy vết bẩn cho vật nuôi. 

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi, bao gồm phần mềm ứng dụng trò chơi máy tính có thể tải 
về, phần mềm trò chơi máy tính được cung cấp trên đĩa CD, DVD, băng từ và thẻ nhớ và 
chương trình trò chơi máy tính có thể tải về; hộp đựng băng trò chơi viđêô, thẻ nhớ chứa 
trò chơi viđêô, băng ghi trò chơi viđêô, đĩa trò chơi viđêô, phần mềm và chương trình trò 
chơi viđêô; phần mềm ứng dụng có thể tải về cho thiết bị di động, thiết bị xách tay và 
thiết bị cầm tay mà cho phép người sử dụng xem và sử dụng âm thanh, hình ảnh và các 
nội dung nghe nhìn và các thông tin liên quan đến nội dung trong lĩnh vực giải trí; phần 
mềm ứng dụng máy tính cho thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay để sử 
dụng trong phân phối và xem/kiểm tra âm thanh, hình ảnh và các nội dung nghe nhìn và 
các thông tin liên quan đến nội dung trong lĩnh vực giải trí; âm thanh, hình ảnh và các nội 
dung nghe nhìn đa phương tiện trong lĩnh vực giải trí có thể tải về, cụ thể là phim điện ảnh 
và chương trình truyền hình có tính chất kịch tính, hành động, phiêu lưu, lãng mạn, hài 
kịch và hoạt hình; phương tiện ghi kỹ thuật số, cụ thể là đĩa DVD, CD đã được ghi trước, 
đĩa kỹ thuật số độ rõ nét cao, băng ghi hình, đĩa viđêô kỹ thuật số, đĩa kỹ thuật số đa 
năng, tệp âm thanh và hình ảnh có thể tải về, tất cả đều mang các nội dung nghe nghìn và 
giải trí đa phương tiện trong lĩnh vực kịch tính, hành động, phiêu lưu, lãng mạn, hài hước, 
tư liệu, khoa học viễn tưởng, kinh dị và hoạt hình; phim điện ảnh có nội dung kịch tính, 
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hành động, phiêu lưu, lãng mạn, hài hước, tư liệu, khoa học viễn tưởng, kinh dị và hoạt 
hình; tai nghe (loại trùm tai); loa âm thanh; tai nghe (loại nhét tai); pin/ắc quy; thiết bị 
nghe/nhìn đa phương tiện; thiết bị nghe/nhìn đa phương tiện cầm tay; thiết bị ngoại vi 
máy vi tính; kính, cụ thể là kính đeo mắt, kính râm, kính để đọc và hộp đựng kính; phụ 
kiện cho thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay, cụ thể là thiết bị sạc pin, tai 
nghe, loa, hộp đựng, vỏ bọc bảo vệ, vỏ bọc bảo vệ màn hình hiển thị, tai nghe (loại nhét 
tai) có dây hoặc không dây, micrô và các thiết bị không cầm tay; thẻ quà tặng, cụ thể là 
thẻ quà tặng đã được mã từ và thẻ quà tặng được mã hóa bằng chíp điện tử; nam châm; 
xuất bản phẩm điện tử có thể tải về, cụ thể là phiếu thông tin, tờ rơi, tờ bướm quảng cáo, 
bản tin, xuất bản phẩm định kỳ, xuất bản phẩm hướng dẫn phong cách, sách và sổ tay 
hướng dẫn, tất cả đều có nội dung là các thông tin liên quan đến nội dung nghe nhìn và 
giải trí đa phương tiện; phương tiện ghi đã được ghi trước, cụ thể là đĩa DVD, CD, đĩa kỹ 
thuật số độ rõ nét cao, băng ghi hình, đĩa viđêô kỹ thuật số, đĩa kỹ thuật số đa năng, tệp 
âm thanh và hình ảnh có thể tải về, tất cả đều mang các nội dung nghe nghìn và giải trí đa 
phương tiện trong lĩnh vực kịch tính, hành động, phiêu lưu, lãng mạn, hài hước, tư liệu, 
khoa học viễn tưởng, kinh dị và hoạt hình; thiết bị lưu trữ dữ liệu trống; nhạc chuông có 
thể tải về cho điện thoại di động, thiết bị di động và thiết bị cầm tay; chương trình trò chơi 
máy tính tương tác; phần mềm bảo vệ màn hình máy tính có thể tải về; tệp hình ảnh có thể 
tải về chứa đựng các tác phẩm nghệ thuật, văn bản, âm thanh, hình ảnh, trò chơi và đồ họa 
liên quan đến nội dung nghe nhìn và giải trí đa phương tiện; bản ghi hình có thể tải về có 
nội dung là các đoạn phim điện ảnh nghe nhìn và đa phương tiện, đoạn phim quảng cáo 
phim mới, các buổi phỏng vấn/nói chuyện, xem xét/phê bình, bình luận, viđêô ca nhạc, 
phim điện ảnh và chương trình truyền hình trong lĩnh vực kịch tính, hành động, phiêu lưu, 
lãng mạn, hài hước, tư liệu, khoa học viễn tưởng, kinh dị và hoạt hình; tệp tin âm nhạc có 
thể tải về; kính 3D; hộp mang bảo vệ của các thiết bị truyền thông di động và điện thoại di 
động. 

 
Nhóm 16: Các sản phẩm từ giấy và bìa cứng, cụ thể là nhãn địa chỉ, nhãn dán, giấy nhớ có 
mặt dính được, tập giấy ghi chép có mặt dính được, sổ ghi nhật ký công tác, sổ tay dùng 
để lên lịch trình/quản lý công việc, tranh nghệ thuật, bản in nghệ thuật, giấy vệ sinh, 
phiếu/thẻ trống, phiếu trống để ghi chép, sổ tay/sổ ghi chép trống, nhãn giấy trống hoặc 
đã được in sẵn một phần, bìa sách, vật dụng đánh dấu trang sách, giấy để bọc sách, 
nhãn/thẻ treo bằng bìa cứng, các nhãn hình và bích họa trên tường cho trẻ em, bưu thiếp 
giáng sinh, bộ đồ thủ công mỹ nghệ bằng giấy cho trẻ em, tấm lót bình/cốc bằng giấy, 
tấm lót bình/cốc bằng bìa cứng, giấy để làm thủ công, tờ ghi kế hoạch hàng ngày, những 
vật trang trí bằng giấy ở trung tâm của một sự kiện, sổ hẹn, phong bì, khăn giấy dùng cho 
mặt, cờ và cờ hiệu bằng giấy, bản in và bản trình bày đồ họa, khăn tay bằng giấy, thiệp 
cho các dịp lễ, tập giấy ảnh, giấy viết thư, bản ghi nhớ, phiếu/thẻ để ghi chú, tập giấy ghi 
chép, thiệp cho các dịp đặc biệt, túi và bao đựng bằng giấy, băng rôn bằng giấy, thẻ quà 
tặng bằng giấy, nhãn/thẻ quà tặng bằng giấy, nhãn/thẻ treo bằng giấy, tấm/bản để ghi chú 
bằng giấy, túi đựng quà bằng giấy dành cho buổi tiệc, đồ trang trí buổi tiệc bằng giấy, đồ 
trang trí bánh bằng giấy, đồ trang trí bằng giấy trên chóp bánh, khăn ăn bằng giấy, khăn 
bàn bằng giấy, giấy lụa, khăn lau bằng giấy, hộp đựng quà cho bữa tiệc (hộp rỗng, không 
có quà bên trong), túi bằng giấy đựng bánh kẹo cho bữa tiệc, đồ trang hoàng bằng giấy 
dùng cho buổi tiệc, sách ảnh, bưu thiếp hình ảnh và biển hiệu bằng giấy được in sẵn; vật 
liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng; vật liệu cho nghệ sỹ, cụ thể là bút sơn, tập giấy mỹ thuật, giấy mỹ thuật, bút chì 
cho nghệ sỹ, bút cho nghệ sỹ, bộ dụng cụ thủ công mỹ nghệ bằng đất sét, bộ dụng cụ thủ 
công mỹ nghệ bằng sơn, phấn viết, phấn viết dạng que, bút chì màu, bút màu, hồ dán thủ 
công cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; tập giấy vẽ, giấy vẽ, bút chì để vẽ, thước vẽ, 
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bảng để vẽ, khung cố định tập giấy, bút để viết/trang trí lên chất liệu dạ/nỉ, bút dạ, bút dạ 
đánh dấu, bút viết dạ, bút nỉ, bút đánh dấu và vật đánh dấu, bút mực, đất sét làm mô hình, 
khuôn tô móng tay, các hình có sẵn để in lên áo bằng bàn là, bút chì để sơn và vẽ, sách 
phác thảo và tập giấy để phác thảo; sách, cụ thể là tuyển tập các sách tiểu thuyết, truyện 
tranh, và sách trong lĩnh vực hoạt họa, hoạt hình, kịch tính, hành động, phiêu lưu, khoa 
học viễn tưởng, lãng mạn và hồi hộp/gay cấn; sách hoạt động cho trẻ em; sách câu đố, 
sách các trò chơi trí óc, sách trò chơi chữ, sách truyện cho trẻ em; sách cho trẻ em; sổ địa 
chỉ; sách màu; truyện tranh; sách áp phích; truyện tranh màu; sổ ghi chép; sổ nhật ký; sổ 
viết nhật ký trống; vật đánh dấu trang sách; tạp chí trong lĩnh vực hoạt họa, phim hoạt 
hình, truyện tranh và giải trí cho trẻ em; áp phích; lịch; album nghệ thuật; album nhãn 
dán; album sách phác thảo; album đựng ảnh; bút sáp; bộ dụng cụ sơn thủ công mỹ nghệ; 
bút đánh dấu; bút; tẩy; bút chì; hộp đựng bút chì; vật để trang trí đầu bút chì; bộ miếng 
dính theo chủ đề bao gồm hình dính và nhãn dính đồ chơi; đề can và hình in bóc dán; 
nhãn dính; cái gọt bút chì; bộ dụng cụ dùng trong trường học bao gồm sự kết hợp khác 
nhau của các dụng cụ trường học được lựa chọn, cụ thể là vật dụng để viết, bút, bút chì, 
bút chì cơ học (tự đẩy ngòi), tẩy, bút đánh dấu, bút chì màu, bút nhớ dòng, bìa hồ sơ, sổ 
tay/sổ ghi chép, giấy, kẹp giấy, cái gọt bút chì, cái kẹp bút viết, hồ dán cho mục đích văn 
phòng; dụng cụ gập giấy; bìa cặp là đồ dùng văn phòng; kẹp giấy; dập ghim; cái gỡ ghim; 
bảng đen để viết; khuôn tô; con dấu bằng cao su không phải là dụng cụ cầm tay hoặc bộ 
phận của máy móc và hộp mực đóng dấu; cờ hiệu bằng giấy; đồ dùng bằng giấy dùng cho 
bữa tiệc, cụ thể là khăn ăn bằng giấy, miếng giấy để lót bộ đồ ăn, giấy bọc quà tặng và 
ruy băng để bọc quà tặng bằng giấy, khăn trải bàn bằng giấy và túi đựng quà bằng giấy 
dành cho bữa tiệc, túi đựng quà; giấy mời được in sẵn; bưu thiếp; thẻ sưu tập theo chủ đề; 
thiệp chúc mừng; giấy viết; phong bì là văn phòng phẩm; tập giấy ghi nhớ; và túi đựng 
bữa ăn trưa bằng giấy; cờ dải bằng giấy; cờ dải bằng giấy cho bữa tiệc.  

 
Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi mang đa năng, túi thể thao đa năng, túi đựng đồ thể thao, ba 
lô, túi đi biển, túi đeo ở thắt lưng, túi đựng sách, túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm 
trại hay thể dục, túi đựng đồ tập gyms, túi người đưa thư, túi dùng cho những cuộc đi chơi 
ngắn, túi khoác vai, túi đi chợ, túi xách/ví xách tay, túi du lịch, túi đựng đồ cho bé khi đi 
ra ngoài; va li du lịch; túi đựng hành lý; thẻ đeo hành lý; va li; ba lô (knapsacks); cặp/túi 
đeo vai học sinh; túi đeo ở hông; ví; ví đựng thẻ điện thoại; túi dùng trong trò ảo thuật; ví 
đựng đồng xu; ví tiền/túi xách tay nhỏ; ví tiền; ô; vật dụng được làm từ da và giả da, cụ 
thể là hộp đựng thẻ điện thoại, túi đựng đồ dùng trong ảo thuật, ví đựng đồng xu, túi đeo ở 
hông, túi đựng hành lý, thẻ đeo hành lý, túi đựng chìa khóa, móc treo chìa khóa, căp/túi 
đeo vai học sinh, túi buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại hay thể dục, ba lô, và ví tiền. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ gia đình, cụ thể là dụng cụ dùng để uống, bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và 
thìa) dùng trong bữa tiệc, bộ đồ ăn (trừ dao, dĩa và thìa); cái mở nút chai; tách/chén, bát 
ăn, đĩa; khuôn làm bánh ngọt; dụng cụ cắt bánh quy; lọ đựng bánh quy; tượng bằng pha 
lê, gốm, thủy tinh và sứ; tác phẩm điêu khắc bằng pha lê, gốm, thủy tinh và sứ; khuôn làm 
bánh nướng nhỏ; cốc và ca/cốc vại; bộ dụng cụ bảo vệ răng gồm bàn chải đánh răng và 
chỉ tơ; chỉ tơ nha khoa; đĩa đựng thức ăn; ống hút dùng để uống; lược chải tóc dạng bàn 
chải; lược chải tóc; khuôn làm đá viên; vỏ bọc ngoài cách nhiệt dùng cho lon đồ uống; 
hộp đựng đồ ăn trưa; bàn chải cho vật nuôi; bát ăn và uống cho vật nuôi; lợn bỏ ống; tấm 
lót bình, cốc bằng chất dẻo; chai bằng nhựa phải bóp để chất đựng ở trong chảy/đùn ra; 
chai đựng nước rỗng; lọ trộn muối và hạt tiêu; khay đựng thức ăn/đồ uống; bình đựng 
nước rửa tay; dụng cụ đựng/giữ bánh xà phòng; chai nước thể thao với phần đầu được đúc 
khuôn hình các nhân vật; ấm trà không bằng kim loại quý; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho 
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thực phẩm hoặc đồ uống; vật giữ bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng; bàn chải lông; 
giỏ đựng giấy bỏ đi. 

 

Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; khăn/tấm phủ giường, khăn mặt/khăn tắm, khăn 
rửa mặt, diềm phủ chân giường; khăn trải giường; chăn, khăn tay bằng vải; vỏ bọc gối; 
chăn đơn; chăn trẻ em; chăn lông vịt; màn cửa; chăn bông; khăn choàng tắm có mũ; đồ 
dùng gia đình bằng vải lanh; chăn mỏng để quấn; khăn bằng vải dệt; miếng lót đĩa ở bàn 
ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn bằng vải dệt; chăn đơn mỏng thường dùng ở sofa; cờ hiệu 
bằng vải; cờ bằng vải; tấm da phủ chân. 

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo sơ mi, áo phông/áo thun ngắn tay, áo choàng/áo bờ lu 
(mặc khi làm việc), áo ba lỗ, chân váy, quần, quần bò, quần tây dài, quần soóc, quần giả 
váy, quần yếm/bộ quần áo liền quần (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc), áo 
ngoài mặc chui đầu, quần yếm của trẻ con, váy, áo len dài tay, áo vest, áo blazer, áo 
choàng ngoài, áo pông-sô, khăn quàng cổ, khăn choàng vai, khăn choàng, tất ngắn cổ, 
quần áo bó, quần áo nịt (của diễn viên múa ba lê), tất dài/tất cao cổ, quần ống bó, đồ giữ 
ấm chân, tất dạng dép đi trong nhà, calavát, nơ cổ, khăn túi ngực, dây đeo quần, thắt lưng, 
tạp dề, áo lót, quần đùi/quần lót, quần áo lót, áo liền quần đi trong tuyết, quần đi trong 
tuyết, cái che tai khỏi lạnh; găng tay hở ngón, găng tay, yếm dãi bằng vải của trẻ con, 
yếm dãi bằng nhựa của trẻ con quần áo sơ sinh, áo nỉ chui đầu, quần nỉ, quần áo chạy bộ, 
trang phục và mặt nạ trong buổi tiệc hóa trang và lễ hội Halloween được bán cùng nhau; 
quần áo ngủ, quần áo mặc nhà, đồ bơi; quần áo mưa; đồ đi chân; đồ đội đầu, trang phục 
Halloween. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi, cụ thể, trò chơi hoạt động ném phi tiêu, trò chơi 
ném phi tiêu thể loại hoạt động; đĩa khí động học để sử dụng trong chơi trò chơi đuổi bắt; 
phao bơi đệm không khí để sử dụng trong giải trí; súng hơi nhẹ cho mục đích giải trí; máy 
trò chơi giải trí; các sản phẩm giải trí, cụ thể là bóng bơm hơi; đồ chơi trong nhà tắm; 
bóng để chơi trên bãi biển; ghế lười/ghế hạt xốp (đồ chơi); xe đạp đồ chơi cho trẻ em 
không phải là phương tiện giao thông vận tải; chong chóng gió để trang trí (đồ chơi); trò 
chơi xúc xắc; bộ tô màu trứng Phục Sinh (đồ chơi), đồ chơi hoạt động bằng điện; xe đồ 
chơi chạy bằng điện; xe ô tô đồ chơi vận hành điện tử; thiết bị được bán như một thành 
phần để chơi trò chơi ném phi tiêu thể loại hoạt động; mặt nạ (đồ chơi); phao để tắm và 
bơi lội; túi bơm hơi dùng để đấm; săm bơm hơi cho mục đích vui chơi dưới nước; bể bơi 
có thể bơm hơi; đồ chơi bơm hơi; đồ chơi bơm hơi có dạng các bức ảnh trang trí; xe đồ 
chơi không chạy bằng điện; mặt nạ bằng giấy (đồ chơi); đồ vật thích hợp bằng giấy cho 
buổi tiệc; mũ kỷ niệm cho buổi tiệc; bóng để chơi; đồ chơi mô hình nhân vật; búp bê bằng 
vải nhung lông; bộ đồ chơi xúc cát; chân vịt để bơi; dụng cụ dạng mái chèo để bơi; đồ 
chơi đĩa ném; mặt nạ đồ chơi và mặt nạ có các hình dạng khác thường; móng tay nhân tạo 
đồ chơi; hộp đồ chơi; máy phân phối kẹo đồ chơi; đồ chơi xếp hình xây dựng; bộ đồ chơi 
xây dựng; mặt nạ đồ chơi; đồ chơi, cụ thể là đĩa để ném trong khi chơi một trò chơi nơi 
mà các đĩa khác được tung lên và thu về; đồ chơi, cụ thể là các phụ kiện để hóa trang cho 
trẻ em; búp bê bằng nhựa vinyl; các dụng cụ hỗ trợ bơi dưới nước được lắp vào cánh tay 
cho mục đích giải trí; đồ chơi mô hình nhân vật hoạt động và các phụ kiện của nó; bộ đồ 
chơi mô hình nhân vật hoạt động; đồ chơi hoạt động chạy bằng pin; súng đồ chơi; đồ chơi 
mô hình xe ô tô thu nhỏ; máy bay và trực thăng đồ chơi; phương tiện giao thông đồ chơi 
có điều khiển từ xa hoạt động bằng pin, cụ thể là xe ô tô, tàu hoả, máy bay, tàu thủy, trực 
thăng, xe mô tô và tàu di chuyển nhờ đệm không khí; đĩa bay; bộ đồ chơi mô hình tàu 
hỏa; bóng dùng cho trò chơi; bộ đồ chơi mô hình thủ công theo sở thích; bộ dụng cụ thủ 
công theo sở thích bao gồm bút chì màu, khuôn tô, nhãn dán và sơn; con dấu cao su đồ 
chơi; dụng cụ thể thao, cụ thể là ván trượt, giày trượt có bánh xe, bộ ném phi tiêu cho mục 
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đích thể thao, bóng cho thể thao, túi có thể bơm phồng dùng để đấm bốc, miếng đệm lót 
bảo vệ khuỷu tay cho môn trượt ván, miếng đệm lót bảo vệ đầu gối cho môn trượt ván, túi 
bowling, vỏ bọc bóng bowling, găng tay chơi bowling, dụng cụ tránh bị thương khuỷu tay 
cho mục đích thể thao và miếng đệm lót khuỷu tay cho mục đích thể thao; diều; con lắc 
yo yo; quả cầu tuyết; máy trò chơi bắn bóng và máy trò chơi điện tử; dụng cụ cầm tay để 
chơi trò chơi điện tử; phao bơi dùng cho mục đích vui chơi, giải trí; bộ sưu tập đồ chơi mô 
hình nhân vật; bóng bay (đồ chơi); đồ chơi xếp hình nhà cửa; bộ bài lá; trò chơi được chơi 
trên một bàn cờ; thẻ trò chơi; trò chơi luyện trí nhớ; trò chơi luyện kỹ năng hoạt động; trò 
chơi trong nhà; trò chơi tập thể; trò chơi nhập vai; đồ chơi giáo dục cho trẻ em để phát 
triển kỹ năng nhận thức; mặt nạ hóa trang; quả bóng dùng thao tác bằng tay để giảm 
stress; trò chơi đố chữ; bi dùng cho trò chơi; lều/rạp để chơi; đồ chơi dùng để vẽ; đồ chơi 
âm nhạc; đồ chơi bằng vải nhung lông; đồ chơi kéo đẩy; đồ chơi chơi với cát; đồ chơi bóp 
chút chít; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi biết nói; đồ chơi trong nước; đồ chơi mô hình các 
nhân vật; đồ chơi lên dây cót; đồ chơi con rối dùng bằng tay; đồ chơi xe cộ ngồi để điều 
khiển; đồ chơi nhà băng (máy rút tiền đồ chơi); bộ đồ chơi thổi bong bóng; bộ dụng cụ 
trang trí trứng (đồ chơi); đồ chơi pinatas; vật kỷ niệm trong các bữa tiệc là các món đồ 
chơi nhỏ và dụng cụ phát ra âm thanh trong những dịp lễ; mũ giấy dùng trong các bữa 
tiệc; búp bê có thể lắc đầu; búp bê và các phụ kiện của nó; bộ đồ dùng cho búp bê; quần 
áo búp bê; nhà búp bê; quần áo dùng cho đồ chơi nhồi bông và bằng vải nhung lông; bộ 
đồ chơi trang điểm; đồ chơi con giống; đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo); các trò chơi đu quay cảm giác mạnh trong công viên giải trí. 

 
Nhóm 29: Táo dầm đường; sa lát rau củ đã được đóng gói sẵn; bơ; đậu đóng hộp với thịt 
và đậu đóng hộp không có thịt; trái cây đóng hộp và trái cây đóng lọ; ô liu đóng hộp và « 
liu đã chế biến; súp đóng hộp; rau củ đóng hộp; pho mát; hỗn hợp pho mát và bánh quy 
giòn; gà chiên cốm; sữa cô đặc và sữa khô; dầu nấu ăn; pho mát làm từ sữa đã gạn kem; 
pho mát làm từ sữa không gạn bớt kem; trái cây sấy khô; đậu đã được sấy khô; trái cây 
khô; trứng; cá, không còn sống; cơm dừa đã được bào nhỏ; khoai tây chiên kiểu Pháp; 
món khai vị đông lạnh có thành phần chủ yếu là pho mát; món khai vị đông lạnh có thành 
phần chủ yếu là thịt gà; món khai vị đông lạnh có thành phần chủ yếu là tiêu jalapeno; 
món khai vị đông lạnh có thành phần chủ yếu là thịt; món khai vị đông lạnh có thành 
phần chủ yếu là hải sản; món khai vị đông lạnh có thành phần chủ yếu là rau củ; món ăn 
chính đông lạnh có thành phần chủ yếu là cá; món ăn chính đông lạnh có thành phần chủ 
yếu là thịt; món ăn chính đông lạnh có thành phần chủ yếu là thịt gia cầm; món ăn chính 
đông lạnh có thành phần chủ yếu là rau củ; khoai tây chiên đông lạnh kiểu Pháp; trái cây 
đông lạnh; rau củ đông lạnh; nhân cho bánh ngọt và bánh nướng trên cơ sở trái cây; thức 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây được bảo quản; hỗn hợp nửa nọ nửa kia sữa và kem; 
khoai tây ăn liền; mứt/nước quả nấu đông/thạch; thịt sấy; bơ thực vật; thịt; sữa; kem tươi 
thực vật đã được đánh bông không phải làm từ sữa; bữa ăn hỗn hợp đã được đóng gói sẵn 
có chứa thành phần chủ yếu là thịt hoặc pho mát; bơ lạc; dưa muối/rau muối; thức ăn 
nhanh trên cơ sở khoai tây; sa lát khoai tây; thịt gia cầm; khoai tây đã được chuẩn bị sẵn 
và khoai tây đã chế biến; thịt hộp đã chế biến; quả hạch đã được chế biến, chuẩn bị sẵn và 
nướng sẵn; xúc xích/lạp xưởng; hải sản; chất béo thực vật dạng rắn không phải làm từ sữa 
dùng để làm bánh; hỗn hợp thức ăn nhanh có thành phần chủ yếu là trái cây đã được chế 
biến, quả hạch đã được chế biến và/hoặc nho khô; hỗn hợp súp; kem chua (không phải 
kem lạnh); dầu thực vật; kem đã được đánh bông; chất gelatin đã được tẩm hương và vị 
ngọt; sữa chua đông lạnh; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Lát bánh mỳ nướng dạng tròn, mỏng; món tráng miệng từ bánh; sản phẩm từ 
bánh; đồ uống; bánh quy (biscuits); bánh mỳ; kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng; đồ 
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trang trí bánh ngọt làm từ kẹo; hỗn hợp bánh ngọt; bánh ngọt; kẹo; ngũ cốc dạng thanh; 
thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thanh năng lượng (lương khô) trên cơ sở ngũ cốc; bánh 
sandwich thịt băm có lẫn pho mát; kẹo nhai; sô cô la; thanh sô cô la; kẹo sô cô la; bánh 
kẹo được làm từ sô cô la; hỗn hợp ca cao; cà phê; ốc quế cho kem lạnh; lát mỏng bánh 
kẹo để nướng; bánh kẹo; bánh quy (cookies); bánh snack ngô; kẹo bông gòn; bánh quy 
giòn/kẹo giòn; bánh nướng nhỏ; hỗn hợp món tráng miệng để làm bánh sô cô la hạnh 
nhân, bánh quy và bánh ngọt; bánh pút-đinh để tráng miệng; bánh vòng rán hoặc nướng; 
đồ trang trí có thể ăn được làm bằng bánh kẹo cho món tráng miệng; bánh mỳ nướng kiểu 
Pháp; bánh kẹo đông lạnh; sữa chua đông lạnh; thực phẩm ganola - được làm từ yến mạch 
và ngũ cốc; thức ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở ganola; bánh mỳ kẹp nhân thịt bò băm 
viên; hỗn hợp sô cô la nóng; kem lạnh; kem lạnh dạng thanh; đồ uống kem lạnh; bánh 
sandwich kem lạnh; sữa lạnh; nước xốt cà chua; kẹo cam thảo; hỗn hợp mỳ ống và pho 
mát; kẹo dẻo; hỗn hợp để làm bánh pút-đinh tráng miệng ăn liền; bánh nướng xốp; bột 
yến mạch; bánh kếp; mỳ ống/mỳ sợi; bột nhồi/bột nhão; lát bánh mỳ tròn và dẹt; bánh 
piza; bỏng ngô; ngô đã được nổ sẵn; các chế phẩm được làm từ ngũ cốc, cụ thể là bột; bữa 
ăn được chuẩn bị sẵn bao gồm chủ yếu là mỳ ống hoặc gạo; hỗn hợp thực phẩm được 
chuẩn bị sẵn, cụ thể là thực phẩm chuẩn bị sẵn gồm có mỳ ống hoặc gạo hoặc bánh mỳ; 
bánh quy xoắn lát mỏng; bánh quy que/bánh quy xoắn; ngũ cốc đã chế biến; ngũ cốc ăn 
liền; nước trộn sa-lát; bánh mỳ sandwich; nước xốt; kem trái cây (kem lạnh); bánh ăn nhẹ; 
gia vị; xi rô dùng cho thực phẩm; kẹo bơ cứng; trà; bánh ngọt nướng; bánh bắp giòn; bánh 
quế; nước xốt dip (các loại nước xốt để chấm thức ăn dạng đặc), trừ nước salsa và các loại 
nước xốt khác được sử dụng như nước xốt dip. 

 
Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước uống 
có hương vị; nước ép trái cây; đồ uống có hương vị trái cây; đồ uống không chứa cồn; 
nước sinh tố; sô đa; nước uống thể thao; nước ép rau củ; nước đóng chai. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trực tuyến trò chơi viđêô, cung cấp trực 
tuyến trò chơi máy tính, cung cấp trực tuyến trò chơi điện tử, cung cấp quyền sử dụng tạm 
thời trò chơi viđêô không tải về được, cung cấp quyền sử dụng tạm thời trò chơi máy tính 
không tải về được, cung cấp quyền sử dụng tạm thời trò chơi tương tác không tải về được, 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời trò chơi điện tử không tải về được, cung cấp quyền sử 
dụng tạm thời trò chơi viđêô không tải về được qua một dịch vụ theo yêu cầu và cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời trò chơi máy tính không tải về được qua một dịch vụ theo yêu 
cầu; dịch vụ giải trí là tuyển tập chương trình truyền hình đang tiếp diễn trong lĩnh vực 
kịch tính, hành động, phiêu lưu, lãng mạn, hài hước, tư liệu, khoa học viễn tưởng, kinh dị 
và hoạt hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là sản xuất các chương trình truyền hình; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là sản xuất và phân phối phim điện ảnh; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp 
thông tin, tin tức và bình luận trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp 
thông tin, tin tức, bình luận trong lĩnh vực nghỉ ngơi/tiêu khiển; dịch vụ giải trí là phát 
triển và sản xuất nội dung giải trí đa phương tiện; cung cấp dịch vụ giải trí là các viđêô và 
hình ảnh không tải về được trong lĩnh vực kịch tính, hành động, phiêu lưu, lãng mạn, hài 
hước, tư liệu, khoa học viễn tưởng, kinh dị và hoạt hình qua mạng máy tính toàn cầu, 
mạng truyền thông không dây và ứng dụng thiết bị di động; dịch vụ giải trí là phát triển, 
sản xuất và phân phối chương trình truyền hình nghe nhìn trong lĩnh vực kịch tính, hành 
động, phiêu lưu, lãng mạn, hài hước, tư liệu, khoa học viễn tưởng, kinh dị và hoạt hình; 
dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản văn bản và tác phẩm đồ họa của người khác 
trực tuyến có tính năng là các bài báo liên quan đến giải trí, khủng long, khoa học viễn 
tưởng và hoạt hình, tiểu thuyết hóa, kịch bản, truyện tranh, hướng dẫn chiến lược, ảnh 
chụp, bình luận và phỏng vấn; xuất bản đa phương tiện các đoạn quảng cáo phim điện ảnh 
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mới và đoạn trích trong phim; trình diễn các chương trình biểu diễn trực tiếp; câu lạc bộ 
người hâm mộ; công viên giải trí; công viên theo chủ đề; dịch vụ giải trí là khu vực theo 
chủ đề trong một công viên giải trí và công viên giải trí cảm giác mạnh. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng tự thực 
hiện; khách sạn; dịch vụ lưu trú, cụ thể là cung cấp các kết hợp khác nhau của dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời, cho thuê phòng họp, 
cho thuê quầy rượu thể thao di động và các thiết bị lưu trú di động, nhà hàng ăn uống, 
quầy rượu và quầy rượu nhỏ; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là thực hiện đặt chỗ trước và 
giữ trước nhà hàng ăn uống và món ăn và chỗ ở tạm thời. 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; nước hoa cô-lô-nhơ nước thơm; chất thơm (hương liệu) 

dùng cho cá nhân; tinh dầu; mỹ phẩm, các sản phẩm trang điểm, cụ thể là son môi, dầu 
bóng bôi môi, mỹ phẩm để chải mi mắt, mỹ phẩm đánh mắt, bút kẻ viền mắt, phấn hồng, 
phấn phủ dạng nén, phấn phủ dạng rời, phấn nền; các sản phẩm chăm sóc móng, cụ thể là 
sơn móng, chất làm sạch sơn móng vật dụng dùng khi tắm rửa; các sản phẩm chăm sóc da 
không chứa thuốc, cụ thể là kem mỹ phẩm và chế phẩm dạng lỏng dùng để chăm sóc da, 
kem dưỡng ẩm, mặt nạ đắp mặt, kem và chế phẩm dạng lỏng làm săn chắc da; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng để tắm rửa cụ thể là dầu tắm, muối tắm, chế phẩm dạng hạt tròn hoặc dạng 
hạt pha lê dùng để tắm, phấn rôm, chế phẩm dạng lỏng dùng cho tóc, dầu gội đầu kem 
đánh răng; chất chống đổ mồ hôi chất khử mùi dùng cho cá nhân; vật dụng cạo râu, cụ thể 
là xà phòng cạo râu, gel hoặc kem cạo rậu, chế phẩm dạng lỏng và gel dùng sau khi cạo 
râu; xi, kem đánh giày; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm cho động vật.  

 
Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị quang học; vật dùng quang học chẳng hạn như kính đeo 
mắt, kính bảo vệ, kính áp tròng, kính râm, các sản phẩm kính râm, cụ thể là dây đeo trên 
đầu, dây đeo dùng cho kính râm, hộp (bao) đựng kính mắt và hộp (bao) đựng kính râm, 
hộp trưng bày kính mắt, dây đeo dùng cho kính mắt, các bộ phận cho tất cả các vật dùng 
nêu trên; hộp (túi, bao) dựng máy ảnh; hộp (túi, bao) dựng và giá đỡ dùng cho máy tính 
sách tay và điện thoại di động; vỏ điện thoại di động; băng audio (ghi âm) để trống; băng 
cát-sét audio (ghi âm) để trống; băng viđêô để trống; máy quay viđêô; băng cát-sét viđêô 
để trống; đĩa compact để trống; đĩa compact có nhạc; đĩa laze để trống; đĩa viđêô và đĩa từ 
quang có chủ đề về các lĩnh vực thời trang, người mẫu và phong cách sống; vật mang dữ 
liệu từ tính để trống/đĩa ghi để trống; đĩa ghi sẵn có chủ đề về các lĩnh vực thời trang, 
người mẫu và phong cách sống; máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; các chương trình 
máy tính đã ghi có chủ đề về các lĩnh vực thời trang, người mẫu và phong cách sống; 
miếng lót để di chuột; thẻ từ được mã hóa có chủ đề về các lĩnh vực thời trang, người mẫu 
và phong cách sống; đĩa compact (audio-viđêô) có chủ đề về các lĩnh vực thời trang, 
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người mẫu và phong cách sống; đĩa compact quang có chủ đề về các lĩnh vực thời trang, 
người mẫu và phong cách sống, thiết bị đọc đĩa compac các xuất bản phẩm điện tử có thể 
tải về dưới dạng sách, tạp chí, bản tin, sách mỏng, nhỏ và ca-ta-lô về các lĩnh vực thời 
trang, người mẫu và phong cách sống; máy tính bỏ túi; băng trò chơi viđêô bộ tai nghe; 
loa phóng thanh.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là vòng đeo tay, chuỗi hạt (vòng đeo cổ), trâm gài đầu, 
nhẫn, hoa tai, đồ trang sức rẻ tiền, ghim cài ca vát, đồ trang trí mũ, huy hiệu bằng kim loại 
quý, khóa cài bằng kim loại quý, đồ trang trí dây đeo/thắt lưng bằng kim loại quý, ghim 
kẹp/cặp là đồ nữ trang sức, khuy măng sét, vòng đeo chìa khóa/đồ kim hoàn và đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, cụ thể là đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, dây đồng hồ 
đeo tay và hộp đựng đồng hồ đeo tay, đồng hồ, máy ghi thời gian, đồng hồ bấm giờ, đồng 
hồ báo thức; hộp đựng đồ trang sức, đồ trang trí giày và mũ bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, trọn bộ túi, cụ thể là tất cả túi dùng cho mục đích thể 
dục, thể thao (không bao gồm các sản phẩm thuộc nhóm 28); túi du lịch nhỏ đựng đồ để ở 
qua đêm; túi sách; túi dùng đi chợ, túi du lịch ba lô; túi xách tay; đồ đựng hành lý, cụ thể 
là vali ví cầm tay; cặp đựng tài liệu, giấy tờ; túi vải buộc dây để mang đồ trang bị cắm trại 
hoặc thể dục; túi mua hàng bằng vải; túi dùng ở bãi biển, túi có bánh xe để đi mua hàng, 
túi sách học sinh; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; dây đai cho hành lý; túi nhỏ, 
không có dây, cầm tay của phụ nữ; túi đựng đồ dùng vệ sinh khi đi du lịch được bán túi 
không; vali có gắn bánh xe; ví các loại (ví tiền, ví bỏ túi, ví đựng tiền lẻ, ví đựng tiền kim 
loại); bao đề móc chìa khóa, bao/ví bằng da để thẻ tín dụng hộp giữ tiền và thẻ tín dụng 
kết hợp; hộp đựng danh thiếp; túi cuốn đựng trang sức dùng để đi du lịch hoặc cho việc 
cất giữ; ô, dù, lọng; gậy chống; roi da; dây cương và bộ yên cương vòng cổ dùng cho 
động vật bộ yên cương cho động vật.  

 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác, cụ thể là đồ vải lanh dùng 
trong nhà, đồ trải giường bằng vải lanh, khăn tắm, khăn trải giường, khăn phủ gối, vỏ gối, 
chăn, chăn lông vịt, chăn bông, khăn (tấm phủ) trang trí trải giường, tấm lót cốc (trải trên 
bàn) vỏ bọc chăn lông vịt, diềm xếp nếp xung quanh chân giường, vỏ bọc đệm, khăn mặt, 
khăn tắm, khăn tắm dùng ở bãi biển, chăn du lịch, rèm tắm, khăn trải bàn, khăn bàn, dải 
khăn trang trí chạy giữa bàn bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt, miếng lót bát đĩa ở bàn ăn 
làm bằng vải, rèm cửa, vải, vỏ bọc đồ đạc bằng vải không có đồ đạc bên trong, cờ vải, 
khăn tay bỏ túi; nhãn mác bằng vải; khăn lau trải sàn; vòng treo rèm cửa bằng vải rèm cửa 
dạng lưới; vải dùng để bọc đồ đạc, đồ trang trí treo tường bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, cụ thể là áo sơ mi; áo chơi gôn; áo 
cộc tay; áo chơi polol áo đan; áo dệt; áo len chui đầu; áo may-ô; áo len dài tay; áo 
choàng; áo nịt len; áo len cổ lọ; quần soóc; quần dệt len; bộ quần áo ấm; áo khoác; áo 
choàng ngoài thể thao; quần; quần jean; váy; váy áo; váy cưới; quần áo comple; quần 
yếm; áo liền quần; áo gilê; áo choàng dài (áo bành tô); áo đi mưa; áo pacca; áo pông-sô; 
quần áo bơi; áo tắm hai mảnh; quần bơi; đồ đi mưa; áo khoác chống gió; trang phục nhảy 
múa, cụ thể là quần áo bó và quần áo múa ba lê; đồ mặc đi ngủ; quần áo ngủ; áo choàng 
tắm; mũ tắm; áo choàng lễ; quần áo lót; qụần áo lót phụ nữ; quần lót nam dạng quần đùi; 
thắt lưng làm bằng da (trang phục); cà vạt; đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ len, mũ lưỡi trai, 
lưỡi trai, dải băng buộc đầu, bao bịt tai (chống rét); khăn quàng cổ; khăn choàng (khăn 
san); cổ tay áo (trang phục); yếm dãi; đồ đi chân; giầy tập thể dục; giầy chơi quần vợt; bít 
tất; bít tất dài; trang phục dệt kim; giày; giầy ống; giày dùng ở bãi biển; dép; dép lê (dép 
đi trong nhà); găng tay (trang phục); dải đeo quần, tất; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); dải 
khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi.  
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Nhóm 35: Các dịch vụ cửa hàng bán lẻ và hỗ trợ kinh doanh thương mại liên quan đến 
nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, các sản phẩm dệt, các sản phẩm 
được làm bằng da hoặc giả da, túi, kính đeo mắt, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian, đồ dùng và thiết bị gia dụng; các dịch vụ đã nói ở trên cũng liên 
quan đến đặc quyền kinh doanh; các dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bởi các công ty 
đặt hàng qua email trong lĩnh vực nước hoa và mỹ phẩm, quần áo, thiết bị gia dụng, đồng 
hồ đeo tay, đồ trang sức, kính đeo mắt, đĩa ghi âm, đĩa compact, băng cát-sét, băng viđêô, 
sách, tranh ảnh nghệ thuật, danh thiếp, lịch, áp phích quảng cáo, bản in, nhãn dán và sách 
in tranh biếm họa; dịch vụ quản lý liên quan đến việc kết thúc hợp đồng đặc quyền kinh 
doanh nước hoa và mỹ phẩm, đồ đi chân, đồ đội đầu, các sản phẩm dệt, các sản phẩm 
được làm bằng da hoặc giả da, túi, kính đeo mắt, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian, đồ dùng và thiết bị gia dụng; hỗ trợ trong việc quản lý kinh 
doanh thương mại được cấp đặc quyền kinh doanh; tổ chức triển lãm nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; chức năng văn phòng; các dịch vụ đã nói ở trên 
cũng được cung cấp qua internet; giới thiệụ sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý thương mại về việc cấp phép đối với sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; quảng cáo cho người khác; đẩy mạnh bán hàng (cho người khác), tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ thư ký; kế toán; cho thuê máy bán hàng tự 
động; tìm kiếm tài trợ.  

 

 
(210) 4-2015-26253 (220) 24.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thuận Tuấn  (VN) 
23 đường 4, khu phố 17, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép. 

 

 
(210) 4-2015-26388 (220) 25.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không Thăng Long  (VN) 
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến thương mại, mua bán: hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 

nghệ, bánh, kẹo, rượu, bia, thuốc lá. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ môi giới 
bất động sản, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ kê khai hải quan. 
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Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, xây dựng các công trình đường sắt, đường bộ, hoàn 
thiện các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp 
kênh viễn thông, dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô, dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường hàng không. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê giải khát. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2015-26629 (220) 28.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bayon  (VN) 
617/28 Phạm Văn Chiêu, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, kem 
mỹ phẩm, kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); chất bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm dược chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2015-26742 (220) 11.05.2007 

(641) 4-2007-18109 (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.8; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Kim 

Đồng   (VN) 
99 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2015-26819 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh biển 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dưỡng  (VN) 
Số 389 đường Tây Thạnh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống các loại; mua bán thực phẩm chức năng; mua bán nước ép 
các loại, sinh tố, nước trái cây, cà phê, trà sữa và nước uống các loại; mua bán hạt ngũ 
cốc; mua bán bình lọc nước, dụng cụ và thiết bị lọc nước dùng cho cá nhân và gia đình.  

 
Nhóm 41: Giáo dục: đào tạo kỹ năng sống.  

 

 
(210) 4-2015-26838 (220) 30.09.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất dầu tràm Hoài 
Phương  (VN) 
13/28 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Tình dầu tràm; tinh dầu quế; tinh dầu mùi; tinh dầu bạc hà; dầu xoa bóp; dầu 

massage (tất cả dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2015-27152 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Đỏ nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Xoan  
(VN) 
Khu II, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền. 

 
 

(210) 4-2015-27267 (220) 02.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 66871 02.04.2015 JM 

  
(731) BATTERY CASE LLC   (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Túi, hộp đựng, cái bọc, bao cứng, vỏ, bao chuyên dụng, và bao nhỏ đựng máy 

tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay, máy phát đa phương 
tiện, thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), 
máy tổ chức điện tử, thiết bị đọc sách điện tử và sổ ghi chép điện tử; máy vi tính; thiết bị 
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ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy 
hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng 
đưa vào bằng cây bút đặt biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi 
chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật 
ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay 
và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay có khả năng truy cập 
internet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ 
liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu 
và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò 
tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và 
các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; 
máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh; 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc, đầu 
ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy 
thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, 
và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; Bộ giải mã âm thanh; 
thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm 
thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem, thiết bị thông tin liên lạc qua 
mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng 
dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ 
thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông tin liên lạc theo phương thức 
không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp (dây cáp điện, 
cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật mang dữ liệu từ tính; con chíp 
(mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm 
máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); bộ nguồn pin (ắc quy); bộ nạp (sạc) pin (ắc - 
quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-
box); phần mềm máy tính; các chương trình trò chơi điện tử và trò chơi máy tính (các 
chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm máy 
tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và 
tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, 
cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản 
đồ địa điểm theo tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ 
điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, 
nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ 
liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn 
phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực 
hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò 
chơi điện tử liên quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại và các 
thiết bị điện tử số hóa cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân 
phối văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương 
tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử 
và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân 
phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng 
được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, mạng 
điện tử và các mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên các thiết 
bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản 
điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin cá nhân; 
âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, 
tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử 
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khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm 
nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm 
máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; 
phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho 
người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dụng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm 
tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo 
chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự 
động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; 
bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch [các lớp 
silicon]; mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi  gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện. 

 
Nhóm 18: Vali (hành lý); vali; rương (hòm); túi đựng đồ đa dụng; balô đeo vai; túi thể 
thao và điền kinh; túi đựng đồ đi biển; túi đựng sách; túi to hình trụ nằm ngang; túi vải; 
túi đựng đồ khi đi mua sắm; túi đi học; túi đựng đồ lặt vặt; vali dạng hộp đựng đồ mang 
theo người; cặp da đựng tài liệu; cặp dẹt đựng tài liệu; túi xách tay; ví da; ví tiền; ví đựng 
đồ trang điểm, tắm rửa, mỹ phẩm và son môi (rỗng, không có đồ bên trong); túi đựng mỹ 
phẩm rỗng; ví đựng danh thiếp; ví và bao đựng thẻ điện thoại hoặc danh thiếp; ví đựng thẻ 
tín dụng; cặp đựng tài liệu; ví đựng chìa khóa. 

 
Nhóm 28: Máy chơi trò chơi trên máy vi tính; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay thích hợp 
cho việc sử dụng với một màn hình hiển thị hoặc màn hình bên ngoài; trò chơi điện tử và 
máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-27360 (220) 05.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.3; 20.7.1; 24.7.1; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, tím than, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ IVC   (VN) 
Số 38, đường số 1 phố Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-27510 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Cơ sở Kim Hưng   (VN) 

207 Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Hành phi, tỏi phi; dầu hào, tương chua ngọt; dầu mè; mắm ruốc; mắm nêm pha 

sẵn; mắm tôm; củ kiệu chua ngọt; củ tỏi chua ngọt, cà pháo chua ngọt; củ sen chua ngọt, 
ngó sen chua ngọt; cà pháo tôm chua; cóc ngâm chua ngọt; tắc muối; xoài ngâm chua 
ngọt; chanh muối; cải ngâm chua ngọt, kim chi tỏi ớt; rau muống ngâm chua ngọt; me 
ngâm chua ngọt; mắm cá cơm; chao; ớt trái chua ngọt; hành sấy khô; tỏi sấy khô; sả sấy 
khô; đu đủ sấy khô.  

 
Nhóm 30: Bột càri; ngũ vị hương; bột gia vị xá xíu, bột gia vị gà quay; bột hồi; bột ớt, bột 
gia vị bò kho; bột gia vị bò Huế; bột gia vị cá kho té; bột gia vị phở bò; bột gia vị phở gà; 
bột gia vị soup phở; bột gia vị gà hấp muối; bột hành, bột gia vị nem nướng, bột gia vị mì 
vịt tiềm; bột gia vị phá lẩu; bột điều đỏ, bột gia vị canh chua; bột gia vị lẩu Thái; bột satế 
khô; bột nghệ; bột tỏi; bột gừng; bột sả; bột riềng; bột ngò; bột quế; bột nổi; bột vani; bột 
khai; bột đậu nành; bột đậu xanh; bột màu thực phẩm; bột tiêu trắng; bột tiêu đen; bột 
canh; bột mè; muối tiêu; nước xốt cà chua; nước tương đậu nành; hột tiêu trắng (gia vị 
dạng hột); hột tiêu đen (gia vị dạng hột); hột điều đỏ (gia vị dạng hột); tương xay (gia vị), 
tương hột (gia vị); nước xốt có vị ớt (tương ớt); cà ri tương dầu (gia vị thực phẩm); cà súp 
tương dầu (gia vị thực phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-27537 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Cơ sở Đại Thành   (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 08, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nhang. 
 

 
(210) 4-2015-27542 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; A26.11.9; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Trắng, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Vạn Thịnh Phát  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Đất sét để làm đồ sứ; phân bón. 
 

Nhóm 19: Đất sét làm gốm (nguyên liệu thô), đá, cát, sỏi. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Kem ăn, bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Bia các loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đấu giá bất động sản; 
đại lý ký gửi hàng điện lạnh, điện tử [như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), 
ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng], 
dụng cụ nhà bếp và dụng cụ nấu nướng; mua bán máy nông ngư cơ và thiết bị của chúng; 
mua bán nhựa nguyên liệu, sợi dệt; mua bán máy móc trang trí nội thất, máy chế biến 
thực phẩm và thiết bị của chúng; mua bán đồ trang trí nội thất, mỹ phẩm, đồ thủ công mỹ 
nghệ, thực phẩm công nghệ, giày dép, xà bông; mua bán hàng điện lạnh như là máy lạnh, 
máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, 
máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát -tủ giữ lạnh; mua bán 
hàng điện tử như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ 
trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán dụng cụ nấu 
nướng dùng điện và không dùng điện, dụng cụ nhà bếp; mua bán đồ dùng gia dụng như 
quạt điện-quạt máy, bàn ủi-bàn là, đèn điện-đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay 
sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 
trứng; mua bán túi xách, cặp xách, vali, balô; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp 
và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như là: búa, cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, ổ 
khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài; mua bán điện cơ như 
là: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy 
bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán đồ dùng gia dụng như: bàn, 
ghế, giường, tủ, bàn, ghế và đồ đạc trong nhà; mua bán gỗ xẻ; mua bán lương thực thực 
phẩm, nông lâm, thủy hải sản các loại; mua bán kem ăn, bánh ngọt các loại; mua bán xe « 
tô, xe gắn máy, phương tiện giao thông trên bộ; mua bán bia, rượu, đồ uống có cồn, thuốc 
lá; mua bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước và môi trường; mua bán vàng bạc đá quý. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng, dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; dịch vụ nhà ở; mua 
bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản; đại lý đổi 
ngoại tệ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ san lấp mặt bằng; xây dựng dân dụng, công nghiệp, đường giao thông; 
xây dựng khu dân cư, khu du lịch; dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều 
hoà không khí và hệ thống xử lý môi trường; dịch vụ giặt ủi. 

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay trong và ngoài nước; dịch vụ giữ xe; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Biểu diễn ca nhạc chuyên nghiệp; dịch vụ karaoke; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa; dịch vụ chiếu phim; dịch vụ giải trí; dịch vụ nhiếp ảnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng cung cấp đồ ăn thức 
uống; dịch vụ giữ trẻ (dịch vụ nhà trẻ ban ngày). 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt, trang điểm cô dâu, cắt uốn tóc; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp cho người; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp (massage). 

 

 
(210) 4-2015-27543 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; A26.11.9; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Vạn Thịnh Phát  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Đất sét để làm đồ sứ; phân bón.  
 

Nhóm 19: Đất sét làm gốm (nguyên liệu thô), đá, cát, sỏi. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Kem ăn, bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Bia các loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đấu giá bất động sản; 
đại lý ký gửi hàng điện lạnh, điện tử [như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), 
ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng], 
dụng cụ nhà bếp và dụng cụ nấu nướng; mua bán máy nông ngư cơ và thiết bị của chúng; 
mua bán nhựa nguyên liệu, sợi dệt; mua bán máy móc trang trí nội thất, máy chế biến 
thực phẩm và thiết bị của chúng; mua bán đồ trang trí nội thất, mỹ phẩm, đồ thủ công mỹ 
nghệ, thực phẩm công nghệ, giày dép, xà bông; mua bán hàng điện lạnh như là máy lạnh, 
máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, 
máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát -tủ giữ lạnh; mua bán 
hàng điện tử như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ 
trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán dụng cụ nấu 
nướng dùng điện và không dùng điện, dụng cụ nhà bếp; mua bán đồ dùng gia dụng như 
quạt điện-quạt máy, bàn ủi-bàn là, đèn điện-đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay 
sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 
trứng; mua bán túi xách, cặp xách, vali, balô; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp 
và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như là: búa, cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, ổ 
khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài; mua bán điện cơ như 
là: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy 
bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán đồ dùng gia dụng như: bàn, 
ghế, giường, tủ, bàn, ghế và đồ đạc trong nhà; mua bán gỗ xẻ; mua bán lương thực thực 
phẩm, nông lâm, thủy hải sản các loại; mua bán kem ăn, bánh ngọt các loại; mua bán xe « 
tô, xe gắn máy, phương tiện giao thông trên bộ; mua bán bia, rượu, đồ uống có cồn, thuốc 
lá; mua bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước và môi trường; mua bán vàng bạc đá quý. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng, dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; dịch vụ nhà ở; mua 
bán bất động sản; dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; đại lý đổi 
ngoại tệ. 
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Nhóm 37: Dịch vụ san lấp mặt bằng; xây dựng dân dụng, công nghiệp, đường giao thông; 
xây dựng khu dân cư, khu du lịch; dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều 
hoà không khí và hệ thống xử lý môi trường; dịch vụ giặt ủi. 

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay trong và ngoài nước; dịch vụ giữ xe; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Biểu diễn ca nhạc chuyên nghiệp; dịch vụ karaoke; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa; dịch vụ chiếu phim; dịch vụ giải trí; dịch vụ nhiếp ảnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng cung cấp đồ ăn thức 
uống; dịch vụ giữ trẻ (dịch vụ nhà trẻ ban ngày). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt, trang điểm cô dâu, cắt uốn tóc, dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp cho người; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp (massage). 

 
 

(210) 4-2015-27544 (220) 06.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A25.7.7; A25.7.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Đông  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh), bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đấu giá bất động sản; 
đại lý ký gửi hàng điện lạnh, điện tử [như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), 
ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng], 
dụng cụ nhà bếp và dụng cụ nấu nướng; mua bán máy nông ngư cơ và thiết bị của chúng; 
mua bán nhựa nguyên liệu, sợi dệt; mua bán máy móc trang trí nội thất, máy chế biến 
thực phẩm và thiết bị của chúng; mua bán đồ trang trí nội thất, mỹ phẩm, đồ thủ công mỹ 
nghệ, thực phẩm công nghệ, giày dép, xà bông; mua bán hàng điện lạnh như là máy lạnh, 
máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, 
máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát -tủ giữ lạnh; mua bán 
hàng điện tử như là máy thu hình (tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ 
trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của chúng; mua bán dụng cụ nấu 
nướng dùng điện và không dùng điện, dụng cụ nhà bếp; mua bán đồ dùng gia dụng như 
quạt điện-quạt máy, bàn ủi-bàn là, đèn điện-đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay 
sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh 
trứng; mua bán túi xách, cặp xách, vali, balô; mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp 
và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như là: búa, cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, ổ 
khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài; mua bán điện cơ như 
là: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy 
bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng; mua bán đồ dùng gia dụng như: bàn, 
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ghế, giường, tủ, bàn, ghế và đồ đạc trong nhà; mua bán gỗ xẻ; mua bán lương thực thực 
phẩm, nông lâm, thủy hải sản các loại; mua bán kem ăn, bánh ngọt các loại; mua bán xe « 
tô, xe gắn máy, phương tiện giao thông trên bộ; mua bán bia, rượu, đồ uống có cồn, thuốc 
lá; mua bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước và môi trường; mua bán vàng bạc đá quý. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn xây dựng, dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng; dịch vụ nhà ở; mua 
bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản; đại lý đổi 
ngoại tệ. 

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay trong và ngoài nước; dịch vụ giữ xe; dịch vụ du lịch; 
dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Biểu diễn ca nhạc chuyên nghiệp; dịch vụ karaoke; dịch vụ tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa; dịch vụ chiếu phim; trường mẫu giáo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng cung cấp đồ ăn thức 
uống; dịch vụ giữ trẻ (dịch vụ nhà trẻ ban ngày).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt, trang điểm cô dâu, cắt uốn tóc; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp cho người; dịch vụ tắm hơi, xoa bóp (massage). 

 

 
(210) 4-2015-27595 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, nâu, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Kim Lợi 
Minh  (VN) 
81 đại lộ 2, phường Phước Bình, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ. 
 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; chuyên chở hàng hóa và vận chuyển hàng hóa; 
dịch vụ bốc dỡ. 

 
 

(210) 4-2015-27604 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 18.1.23; A18.1.19; A18.1.20 
(591) Đỏ, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần Proship  (VN) 

Số 602/45D Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương 

tiện truyền thông (internet) để bán lẻ; thông tin thương mại điện tử; dịch vụ bán buôn, bán 
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lẻ hàng hoá qua mạng internet, cụ thể là hàng quần áo, hàng may mặc thời trang, đồ dùng 
gia dụng, cụ thể là: bếp điện từ, ấm điện, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, lò nướng, lò vi 
sóng, thiết bị điện, điện tử cụ thể là: pin, ắc quy, biến áp, máy đo lượng điện, bộ cảm biến 
điện, mạch điều khiển, máy tính bảng, máy ảnh, điện thoại, máy quay phim, ti vi, đồ chơi 
trẻ em, hàng mỹ phẩm và dụng cụ chăm sóc sức khỏe; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-27674 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Trường 
Thịnh   (VN) 
Số 14 đường Đương Đình Hội, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 22: Bao bì túi đựng được làm bằng chất liệu pp, pe (loại lớn). 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt sửa chữa thiết bị 
điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy.  

 

 
(210) 4-2015-27675 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Tím, vàng, đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
mới Thịnh Phát  (VN) 
Số 16, đường 12, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất phụ gia thực phẩm có tác dụng giúp cho sản phẩm giữ nước và chống 
lại sự mất nước trong chế biến thủy sản. 

 

 
(210) 4-2015-27676 (220) 07.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
mới Thịnh Phát   (VN) 
Số 16, đường 12, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất phụ gia thực phẩm có tác dụng giúp cho sản phẩm giữ nước và chống 
lại sự mất nước trong chế biến thủy sản. 
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(210) 4-2015-27747 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Peasy  (VN) 
4A Phú Định, phường 16, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ; xe gắn máy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng bao gồm: sao chụp tài liệu, dịch vụ thư ký, dịch vụ đánh máy chữ và xử lý văn bản; 
mua bán các bộ phận, phụ kiện của các phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2015-27783 (220) 08.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.2; 26.2.7; 25.5.3 
(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH thép đặc biệt 

Shengli  (VN) 
Khu công nghiệp Cầu Nghìn, An Bài, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép thanh vằn; thép cuộn; thép hình; thép hợp kim. 

 

 
(210) 4-2015-27957 (220) 09.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tuấn A.Mi  (VN) 
240 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp: cắt uốn tóc; tạo mẫu tóc; nhuộm tóc, gội đầu, sơn 

sửa móng tay và móng chân, chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2015-28209 (220) 12.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A24.15.11; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DOBODY 
Toàn Cầu  (VN) 
Số 25, ngõ 943/5, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm cạo râu; thuốc đánh răng, xà phòng; dầu gội đầu; chế 
phẩm để giặt, để tẩy rửa.  

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính, máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị lưu trữ dữ liệu; 
kính đeo mắt, thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị lọc nước; thiết bị 
làm nóng nước, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát, khăn quàng cổ; áo mưa.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến; phân tích giá cả thị trường, thông tin 
về thương mại; nghiên cứu thị trường, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 36: Môi giới: bảo hiểm, tài chính, bất động sản; đầu tư vốn, tư vấn tài chính; tư vấn 
về bảo hiểm; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 38: Truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh; thông tin liên lạc bằng máy vi tính 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính.  

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải. 

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet, cho thuê máy chủ đặt trang tin điện 
tử, dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và 
duy trì trang tin điện tử cho người khác; thiết kế quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-28333 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) MAINETTI (UK) LIMITED  (XX) 

Annfield Estate, Oxnam Road, Jedburgh, 
Roxburghshire, Scotland, TD8 6NN  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Giá treo quần áo (không bằng kim loại); cái móc áo (không bằng kim loại); cái 

móc váy (không bằng kim loại); cái móc quần (không bằng kim loại); cái móc treo cà vạt 

(không bằng kim loại); cái móc treo dây lưng (không bằng kim loại); cái giá để giày dép 

(không bằng kim loạí); sợi dây làm bằng chất dẻo để cố định quần/áo được treo lên móc 

treo (bộ phận của móc treo quần áo); giá, kệ để giầy dép; cái móc treo có thanh để giữ 

quần (bộ phận của móc treo quần áo); phụ kiện của mắc quần áo (không bằng kim loại); 

bộ phận và đồ đi kèm dùng cho mắc quần áo; hạt cỡ - vật dùng để đánh dấu kích cỡ hàng 

may mặc được kẹp trên móc treo (phụ kiện của móc treo quần áo); mác niêm phong bằng 

nhựa có sợi dây luồn vào và gắn vào các sản phẩm may mặc (để thể hiện nhãn hiệu và 

nhận biết sản phẩm mới); kẹp an ninh gắn trên hàng may mặc (không bằng kim loại); bộ 

kết nối các móc treo quần áo; bộ kết nối các móc treo quần áo bày bán trong cửa hàng; 
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cái kẹp quần áo (không bằng kim loại); các kẹp của mắc quần áo (không bằng kim loại); 

cái mắc quần áo (không bằng kim loại); cái mắc treo hàng; cái giá bày quần áo; khung 

mắc quần áo; khung treo đồ dùng cho tủ quần áo; kệ bày quần áo để vận chuyển; khung 

để mắc, treo quần áo; tấm nhựa gắn trên móc treo để thể hiện nhãn hiệu của sản phẩm 

may mặc (phụ kiện của móc treo quần áo); thẻ nhựa dán nhãn quần áo được gắn phía 

trước móc quần áo, thanh đàn hồi gắn với móc treo quần áo để bảo vệ quần áo và các bộ 

phận của quần áo; thanh treo bằng nhựa cố định để cố định quần áo; thanh treo quần áo 

có khoảng cách; thanh treo có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các móc áo trên cột treo 

hoặc kệ trưng bày; cái chống trượt cho móc quần áo (không bằng kim loại); cái chống 

trượt được tráng cao su dùng cho móc quần áo; miếng đệm lót bằng cao su gắn vào cặp 

của móc treo để bảo vệ quần áo (bộ phận của móc treo quần áo); tất cả các sản phẩm nói 

trên được làm hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng nhựa. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ tái chế nhựa, tái chế móc quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-28344 (220) 13.10.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A25.3.3; 26.4.2; 3.7.19 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, đen, da 

cam 

(731) Nguyễn Thùy Trang  (VN) 
63A Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-28409 (220) 14.10.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.1.4; A3.1.24; A25.7.21 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 

11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc khí; van khí nén; xi lanh khí nén [bộ phận của máy móc hoặc động cơ 

không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ].  

Nhóm 19: ống dẫn khí, co nối [đoạn nối] ống dẫn khí, tất cả bằng nhựa cứng dùng cho hệ 

thống dẫn khí.  
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(210) 4-2015-28653 (220) 16.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7; 6.1.2; A5.1.5; 26.1.4; A5.1.16; 

5.3.6 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
phân tích môi trường   (VN) 
Số 14, ngõ 35, phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng trong lĩnh vực đánh giá tác động 
môi trường, quan trắc môi trường, xử lý môi trường, nước cấp, nước thải, không khí và 
chất rắn; mua bán hóa chất phục vụ phân tích, xử lý môi trường và các loại hóa chất 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng 
trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường, xử lý môi trường, 
nước cấp, nước thải, không khí và chất rắn. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công 
nghệ,  xây dựng, quy hoạch, môi trường; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử 
lý rác thải, nước thải, nước cấp, khí thải, tiếng ồn; phân tích môi trường; đánh giá tác 
động môi trường; quan trắc môi trường. 

 

 
(210) 4-2015-28926 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.7.25; 26.13.25 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Travi  (VN) 
22/7 đường số 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu sâm ngọc linh; rượu nguyên sâm; rượu hoàng tinh. 
 

 
(210) 4-2015-28996 (220) 20.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) QUIMICAS ORO, S.A.  (ES) 

CV 35 Valencia-Ademuz, 39 (Km 13.1), 
P.C. 46184 San Antonio de Benageber 
(Valencia), Spain 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng và quần áo; chất 

tẩy rửa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng. 
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu dùng cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2015-29101 (220) 21.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.13; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH SEAGULL ADC  

(VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, rau, quả và các sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp cụ thể 

là các loại củ, các loại hạt, các loại nấm, thủy sản, hải sản, cây trồng, gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-29430 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.15.1; 24.15.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bưu chính 
Thành Phố  (VN) 
Lô 17-3A Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, chi tiết: dịch vụ 

thương mại điện tử: thiết bị viễn thông, thiết bị văn phòng, máy tính, điện thọai, điện lạnh, 
đồ gia dụng (máy giặt, máy hút bụi, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố, bếp ga) 

 
Nhóm 38: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. 

 
Nhóm 39: Chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; 
vận tải hàng không; vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; kho hàng 
hóa; dịch vụ làm thủ tục khai thuế hải quan; đại lý bán vé máy bay. 

 

 
(210) 4-2015-29480 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LODIS INVEST LTD.   (BG) 

12 Mihail Tenev Str., Floor 4, Office 12, 
Postal Code 1784, Sofia, Bulgaria 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Nước uống có ga (sữa là chủ yếu); đồ uống có ga (sữa là chủ yếu); nước uống 
chứa sữa là chủ yếu; nước uống làm từ sữa; nước uống làm từ sữa chua; nước uống kết 
hợp với sữa chua; bơ; pho mát bơ; chế phẩm bơ; kem bơ; sữa bơ; sản phẩm sữa bơ; sản 
phẩm phụ của sữa; pho mát; pho mát làm từ sữa dê; sản phẩm bơ; sữa bò; kem (sản phẩm 
sữa); kem [sản phẩm bơ sữa]; pho mát kem; sản phẩm kem (sản phẩm sữa); kem làm từ 
sản phẩm bơ sữa; kem (sản phẩm sữa có thể ăn được); sản phẩm sữa; nước uống trên cơ sở 
bơ sữa; sữa chua uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; đồ 
uống làm từ sản phẩm bơ sữa; đồ uống được làm toàn bộ hoặc chủ yếu từ sữa; sữa có 
hương vị; nước uống từ sữa có hương vị; đồ uống từ sữa có hương vị; sữa chua có hương 
vị; thực phẩm chủ yếu làm từ sữa; chế phẩm thực phẩm chứa toàn bộ là sữa hoặc về cơ 
bản toàn bộ là sữa; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở sữa; thực phẩm chứa (chủ yếu) sữa 
chua; thực phẩm làm từ sản phẩm sữa; thực phẩm chế biến từ sữa; pho mát tươi; sữa dê; 
sữa làm bằng sữa dê; chế phẩm để làm nước uống (trên cơ sở sữa); chế phẩm để làm nước 
uống từ sữa; chế phẩm để làm sữa chua; chế phẩm được sử dụng trong nước uống dạng 
kem (trên cơ sở bơ sữa); chế phẩm được làm từ sữa; chế phẩm làm từ sữa chua; thực phẩm 
đã chế biến chứa chủ yếu là pho mát; đồ ăn đã được chế biến làm chủ yếu bằng pho mát; 
pho mát đã xử lý; sản phẩm pho mát đã xử lý; sản phẩm trên cơ sở sữa; sản phẩm được 
làm toàn bộ bằng sữa hoặc về cơ bản bằng sữa; pho mát cừu; sữa cừu; sữa chua để làm đồ 
uống; sữa chua làm từ sữa dê; chế phẩm sữa chua; sản phẩm sữa chua; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-29481 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) LODIS INVEST LTD.   (BG) 

12 Mihail Tenev Str., Floor 4, Office 12, 
Postal Code 1784, Sofia, Bulgaria 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước uống có ga (sữa là chủ yếu); đồ uống có ga (sữa là chủ yếu); nước uống 
chứa sữa là chủ yếu; nước uống làm từ sữa; nước uống làm từ sữa chua; nước uống kết 
hợp với sữa chua; bơ; pho mát bơ; chế phẩm bơ; kem bơ; sữa bơ; sản phẩm sữa bơ; sản 
phẩm phụ của sữa; pho mát; pho mát làm từ sữa dê; sản phẩm bơ; sữa bò; kem (sản phẩm 
sữa); kem [sản phẩm bơ sữa]; pho mát kem; sản phẩm kem (sản phẩm sữa); kem làm từ 
sản phẩm bơ sữa; kem (sản phẩm sữa có thể ăn được); sản phẩm sữa; nước uống trên cơ sở 
bơ sữa; sữa chua uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; đồ 
uống làm từ sản phẩm bơ sữa; đồ uống được làm toàn bộ hoặc chủ yếu từ sữa; sữa có 
hương vị; nước uống từ sữa có hương vị; đồ uống từ sữa có hương vị; sữa chua có hương 
vị; thực phẩm chủ yếu làm từ sữa; chế phẩm thực phẩm chứa toàn bộ là sữa hoặc về cơ 
bản toàn bộ là sữa; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở sữa; thực phẩm chứa (chủ yếu) sữa 
chua; thực phẩm làm từ sản phẩm sữa; thực phẩm chế biến từ sữa; pho mát tươi; sữa dê; 
sữa làm bằng sữa dê; chế phẩm để làm nước uống (trên cơ sở sữa); chế phẩm để làm nước 
uống từ sữa; chế phẩm để làm sữa chua; chế phẩm được sử dụng trong nước uống dạng 
kem (trên cơ sở bơ sữa); chế phẩm được làm từ sữa; chế phẩm làm từ sữa chua; thực phẩm 
đã chế biến chứa chủ yếu là pho mát; đồ ăn đã được chế biến làm chủ yếu bằng pho mát; 
pho mát đã xử lý; sản phẩm pho mát đã xử lý; sản phẩm trên cơ sở sữa; sản phẩm được 
làm toàn bộ bằng sữa hoặc về cơ bản bằng sữa; pho mát cừu; sữa cừu; sữa chua để làm đồ 
uống; sữa chua làm từ sữa dê; chế phẩm sữa chua; sản phẩm sữa chua; sữa chua. 
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(210) 4-2015-29482 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LODIS INVEST LTD.   (BG) 

12 Mihail Tenev Str., Floor 4, Office 12, 
Postal Code 1784, Sofia, Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước uống có ga (sữa là chủ yếu); đồ uống có ga (sữa là chủ yếu); nước uống 

chứa sữa là chủ yếu; nước uống làm từ sữa; nước uống làm từ sữa chua; nước uống kết 
hợp với sữa chua; bơ; pho mát bơ; chế phẩm bơ; kem bơ; sữa bơ; sản phẩm sữa bơ; sản 
phẩm phụ của sữa; pho mát; pho mát làm từ sữa dê; sản phẩm bơ; sữa bò; kem (sản phẩm 
sữa); kem [sản phẩm bơ sữa]; pho mát kem; sản phẩm kem (sản phẩm sữa); kem làm từ 
sản phẩm bơ sữa; kem (sản phẩm sữa có thể ăn được); sản phẩm sữa; nước uống trên cơ sở 
bơ sữa; sữa chua uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; đồ 
uống làm từ sản phẩm bơ sữa; đồ uống được làm toàn bộ hoặc chủ yếu từ sữa; sữa có 
hương vị; nước uống từ sữa có hương vị; đồ uống từ sữa có hương vị; sữa chua có hương 
vị; thực phẩm chủ yếu làm từ sữa; chế phẩm thực phẩm chứa toàn bộ là sữa hoặc về cơ 
bản toàn bộ là sữa; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở sữa; thực phẩm chứa (chủ yếu) sữa 
chua; thực phẩm làm từ sản phẩm sữa; thực phẩm chế biến từ sữa; pho mát tươi; sữa dê; 
sữa làm bằng sữa dê; chế phẩm để làm nước uống (trên cơ sở sữa); chế phẩm để làm nước 
uống từ sữa; chế phẩm để làm sữa chua; chế phẩm được sử dụng trong nước uống dạng 
kem (trên cơ sở bơ sữa); chế phẩm được làm từ sữa; chế phẩm làm từ sữa chua; thực phẩm 
đã chế biến chứa chủ yếu là pho mát; đồ ăn đã được chế biến làm chủ yếu bằng pho mát; 
pho mát đã xử lý; sản phẩm pho mát đã xử lý; sản phẩm trên cơ sở sữa; sản phẩm được 
làm toàn bộ bằng sữa hoặc về cơ bản bằng sữa; pho mát cừu; sữa cừu; sữa chua để làm đồ 
uống; sữa chua làm từ sữa dê; chế phẩm sữa chua; sản phẩm sữa chua; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-29483 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LODIS INVEST LTD.   (BG) 

12 Mihail Tenev Str., Floor 4, Office 12, 
Postal Code 1784, Sofia, Bulgaria  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước uống có ga (sữa là chủ yếu); đồ uống có ga (sữa là chủ yếu); nước uống 

chứa sữa là chủ yếu; nước uống làm từ sữa; nước uống làm từ sữa chua; nước uống kết 
hợp với sữa chua; bơ; pho mát bơ; chế phẩm bơ; kem bơ; sữa bơ; sản phẩm sữa bơ; sản 
phẩm phụ của sữa; pho mát; pho mát làm từ sữa dê; sản phẩm bơ; sữa bò; kem (sản phẩm 
sữa); kem [sản phẩm bơ sữa]; pho mát kem; sản phẩm kem (sản phẩm sữa); kem làm từ 
sản phẩm bơ sữa; kem (sản phẩm sữa có thể ăn được); sản phẩm sữa; nước uống trên cơ sở 
bơ sữa; sữa chua uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; đồ 
uống làm từ sản phẩm bơ sữa; đồ uống được làm toàn bộ hoặc chủ yếu từ sữa; sữa có 
hương vị; nước uống từ sữa có hương vị; đồ uống từ sữa có hương vị; sữa chua có hương 
vị; thực phẩm chủ yếu làm từ sữa; chế phẩm thực phẩm chứa toàn bộ là sữa hoặc về cơ 
bản toàn bộ là sữa; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở sữa; thực phẩm chứa (chủ yếu) sữa 
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chua; thực phẩm làm từ sản phẩm sữa; thực phẩm chế biến từ sữa; pho mát tươi; sữa dê; 
sữa làm bằng sữa dê; chế phẩm để làm nước uống (trên cơ sở sữa); chế phẩm để làm nước 
uống từ sữa; chế phẩm để làm sữa chua; chế phẩm được sử dụng trong nước uống dạng 
kem (trên cơ sở bơ sữa); chế phẩm được làm từ sữa; chế phẩm làm từ sữa chua; thực phẩm 
đã chế biến chứa chủ yếu là pho mát; đồ ăn đã được chế biến làm chủ yếu bằng pho mát; 
pho mát đã xử lý; sản phẩm pho mát đã xử lý; sản phẩm trên cơ sở sữa; sản phẩm được 
làm toàn bộ bằng sữa hoặc về cơ bản bằng sữa; pho mát cừu; sữa cừu; sữa chua để làm đồ 
uống; sữa chua làm từ sữa dê; chế phẩm sữa chua; sản phẩm sữa chua; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-29484 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LODIS INVEST LTD.   (BG) 

12 Mihail Tenev Str., Floor 4, Office 12, 
Postal Code 1784, Sofia, Bulgaria 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước uống có ga (sữa là chủ yếu); đồ uống có ga (sữa là chủ yếu); nước uống 

chứa sữa là chủ yếu; nước uống làm từ sữa; nước uống làm từ sữa chua; nước uống kết 
hợp với sữa chua; bơ; pho mát bơ; chế phẩm bơ; kem bơ; sữa bơ; sản phẩm sữa bơ; sản 
phẩm phụ của sữa; pho mát; pho mát làm từ sữa dê; sản phẩm bơ; sữa bò; kem (sản phẩm 
sữa); kem [sản phẩm bơ sữa]; pho mát kem; sản phẩm kem (sản phẩm sữa); kem làm từ 
sản phẩm bơ sữa; kem (sản phẩm sữa có thể ăn được); sản phẩm sữa; nước uống trên cơ sở 
bơ sữa; sữa chua uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống trên cơ sở sữa là chủ yếu; đồ 
uống làm từ sản phẩm bơ sữa; đồ uống được làm toàn bộ hoặc chủ yếu từ sữa; sữa có 
hương vị; nước uống từ sữa có hương vị; đồ uống từ sữa có hương vị; sữa chua có hương 
vị; thực phẩm chủ yếu làm từ sữa; chế phẩm thực phẩm chứa toàn bộ là sữa hoặc về cơ 
bản toàn bộ là sữa; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở sữa; thực phẩm chứa (chủ yếu) sữa 
chua; thực phẩm làm từ sản phẩm sữa; thực phẩm chế biến từ sữa; pho mát tươi; sữa dê; 
sữa làm bằng sữa dê; chế phẩm để làm nước uống (trên cơ sở sữa); chế phẩm để làm nước 
uống từ sữa; chế phẩm để làm sữa chua; chế phẩm được sử dụng trong nước uống dạng 
kem (trên cơ sở bơ sữa); chế phẩm được làm từ sữa; chế phẩm làm từ sữa chua; thực phẩm 
đã chế biến chứa chủ yếu là pho mát; đồ ăn đã được chế biến làm chủ yếu bằng pho mát; 
pho mát đã xử lý; sản phẩm pho mát đã xử lý; sản phẩm trên cơ sở sữa; sản phẩm được 
làm toàn bộ bằng sữa hoặc về cơ bản bằng sữa; pho mát cừu; sữa cừu; sữa chua để làm đồ 
uống; sữa chua làm từ sữa dê; chế phẩm sữa chua; sản phẩm sữa chua; sữa chua. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị và dụng cụ chụp ảnh, thiết bị và dụng cụ 
quay phim, thiết bị và dụng cụ quang học và thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để thực 
hiện chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát điện; thiết bị để ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa để ghi; máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm, máy vi tính; phần cứng và phần mềm máy 
tính; dụng cụ xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần cứng máy tính; máy chủ; máy chủ mạng; 
máy chủ internet; phần cứng mạng máy tính và thông tin liên lạc; thiết bị trung tâm 
chuyển tiếp dữ liệu máy tính đến các thiết bị khác, bộ định tuyến, bộ điều khiển, bộ 
chuyển mạch và điểm truy cập mạng không dây; phần cứng lưu trữ máy tính; máy chủ lưu 
trữ; máy chủ mạng lưu trữ (SAN); phần cứng mạng lưu trữ truyền tệp tin (NAS); phần 
cứng máy tính và phần cứng thông tin liên lạc cho mạng lưu trữ; ổ cứng sao lưu ®÷ liệu; ổ 
đĩa; mảng đĩa và vỏ ngoài; bộ điều chỉnh mảng đĩa độc lập dự phòng (RAID); thiết bị tiếp 
hợp đường truyền dẫn vào máy chủ; hệ thống lưu trữ dữ liệu bao gồm phần cứng máy 
tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần mềm hệ điều hành; hệ thống công nghệ thông tin 
được tích hợp bao gồm máy tính đồng quy, phần cứng và phần mềm lưu trữ và nối mạng; 
hệ thống công nghệ thông tin mođula; thiết bị ngoại vi máy tính; bảng ký hiệu/bảng chỉ 
dẫn kỹ thuật số; bộ băng từ cho máy tính; băng trống để lưu trữ dữ liệu máy tính; mạch 
nhớ; dụng cụ bán dẫn, bảng mạch đã in, mạch tích hợp và linh kiện điện tử; phần mềm 
máy tính; hệ điều hành máy tính, phần mềm máy tính và phần mềm cố định để điều hành 
phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy chủ; phần mềm nối mạng; phần 
mềm đám mây; phần mềm cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu, phần mềm lưu 
trữ; phần mềm ảo hóa, phần mềm máy tính để đặt cấu hình, cung cấp, triển khai, kiểm 
soát, quản lý và ảo hóa máy tính, máy tính chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu; phần mềm để 
điều hành, quản lý, tự động hóa và ảo hóa mạng máy tính; phần mềm máy tính cho mạng 
do phần mềm tự xác định; phần mềm điều hành mạng cục bộ (LAN); phần mềm điều 
hành mạng toàn cục (WAN); phần mềm máy tính để kết nối hệ thống máy tính, máy chủ 
và thiết bị lưu trữ khác loại, phần mềm để quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám mây; 
phần mềm máy tính được sử dụng để chạy các ứng dụng trên cơ sở điện toán đám mây; 
phần mềm máy tính công nghệ đám mây được sử dụng trong ứng dụng doanh nghiệp, 
quản lý cơ sở dữ liệu, và lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy tính để giám sát việc thực 
hiện công nghệ đám mây, trang tin điện tử và ứng dụng; phần mềm máy tính để quản lý 
công nghệ thông tin, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý từ xa cơ sở hạ 
tầng công nghệ thông tin, quản lý và kiểm kê tài sản công nghệ thông tin, tự động hóa 
quy trình công nghệ thông tin, quản lý vòng đời thiết bị công nghệ thông tin, bảo mật 
công nghệ thông tin, báo cáo và dự báo công nghệ thông tin, giám sát lỗi và hiệu suất của 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và phần mềm trợ giúp/hỗ trợ dịch vụ công nghệ thông 
tin; phần mềm máy tính để bảo vệ và bảo mật dữ liệu; phần mềm máy tính để cung cấp 
bảo mật cho máy tính, mạng và truyền thông điện tử; phần mềm bảo mật ứng dụng và 
mạng, phần mềm máy tính để giám sát truy cập và phạm vi hoạt động mạng máy tính; 
phần mềm máy tính để truy cập ứng dụng bảo mật; phần mềm mã hóa và giải mã dữ liệu 
và văn bản, phần mềm viết mật mã; phần mềm xác thực người dùng máy tính; phần mềm 
để tuân thủ việc giám sát, báo cáo và phân tích thông tin bảo mật; phần mềm quản lý tri 
thức và rủi ro trong bảo mật công nghệ thông tin; phần mềm sao lưu, phục hồi và lưu trữ 
dữ liệu; phần mềm máy tính để chống trùng lặp dữ liệu; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu; 
phần mềm máy tính được sử dụng để đọc và đánh giá nội dung được xác định trên mạng 
máy tính toàn cầu, cơ sở dữ liệu và/hoặc mạng; phần mềm máy tính để tích hợp ứng dụng 
và cơ sở dữ liệu, phần mềm tra cứu; phần mềm là phương tiện tra cứu trên máy tính; phần 
mềm để tra cứu cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để tạo ra cơ sở dữ liệu có thể tra cứu 
được thông tin và dữ liệu; phần mềm hoạt động và tự động hóa kho dữ liệu máy tính, phần 
mềm hoạt động và tự động hóa trung tâm dữ liệu; phần mềm máy tính để truyền, lưu trữ, 
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xử lý và tái tạo dữ liệu, phần mềm máy tính để truy cập, truy vấn và phân tích thông tin 
được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu; phần mềm quản lý thông tin và tri thức; 
phần mềm tri thức kinh doanh; phần mềm mà cung cấp thời gian thực, được tích hợp tri 
thức quản lý kinh doanh bằng cách kết hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau, phần 
mềm phân tích dữ liệu kinh doanh và dữ liệu lớn; phần mềm máy tính mà tự động hóa 
việc xử lý thông tin và dữ liệu không có cấu trúc, nửa cấu trúc và có cấu trúc được lưu trữ 
trên mạng máy tính và internet, phần mềm nhận thức quy trình kinh doanh; phần mềm 
quản lý quan hệ khách hàng, phần mềm quản lý nguồn lực và rủi ro cho doanh nghiệp; 
phần mềm quản lý dự án; phần mềm quản lý bản ghi; phần mềm thương mại điện tử; công 
cụ phát triển và triển khai phần mềm; công cụ phát triển phần mềm để tạo ra ứng dụng 
internet di động và giao diện người dùng; phần mềm kiểm tra và phân phối ứng dụng; 
phần mềm quản lý vòng đời của ứng dụng và thiết bị, phần mềm cơ sở hạ tầng do phần 
mềm tự xác định; phần mềm máy tính mà cung cấp truy cập trên cơ sở trang tin điện tử 
đến ứng dụng và dịch vụ thông qua một hệ điều hành trang tin điện tử hoặc giao diện 
cổng chính; phần mềm để tự động hóa và quản lý dịch vụ, hoạt động và lập dự toán cho 
công nghiệp tiện ích; phần mềm quản lý li xăng phần mềm. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), ấn phẩm trong lĩnh vực 
máy tính và công nghệ thông tin; sách mỏng về phát triển công nghệ, các hướng dẫn để 
tham khảo được in sẵn, bảng tin kỹ thuật in sẵn, bảng dữ liệu in sẵn và danh mục sản 
phẩm được in sẵn trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; bản hướng dẫn hoạt 
động của sản phẩm và dịch vụ cho máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính (ấn phẩm). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp các 
chức năng hành chính văn phòng, cụ thể là lập các thống kê, báo cáo kế toán, lưu trữ hồ 
sơ, sao chụp tài liệu, xử lý văn bản; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực 
cải tiến quy trình kinh doanh và thuê ngoài quy trình kinh doanh, dịch vụ tư vấn kinh 
doanh trong lĩnh vực kiến trúc doanh nghiệp; dịch vụ thuê ngoài về công nghệ thông tin 
và cung cấp người lao động cho các dự án công nghệ thông tin; dịch vụ thuê ngoài quy 
trình kinh doanh, dich vụ lập kế hoạch chiến lược về kinh doanh trong lĩnh vực công nghê 
thông tin; dịch vụ tư vấn quản lý tài sản công nghệ thông tin; biên dịch và hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ và dịch vụ đặt hàng các sản phẩm phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi máy tính; 
dịch vụ kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ người khác trong việc đàm phán và phát triển quan hệ 
đối tác kinh doanh và liên kết kinh doanh; dịch vụ lập các chương trình tiếp thị và quảng 
bá trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ máy tính; dịch vụ quản lý quan hệ 
khách hàng; dịch vụ thương mại điện tử liên quan đến máy vi tính, phần mềm máy tính, 
phần cứng máy tính, thiết bị nối mạng máy tính, thiết bị bảo vệ máy tính, thiết bị ngoại vi 
máy tính; dịch vụ quản lý tri thức kinh doanh; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ lập 
hóa đơn; dịch vụ tư vấn và phân phối các ứng dụng chương trình phần mềm máy vi tính 
không tải xuống được thông qua mạng máy tính; tư vấn trong lĩnh vực tối ưu hóa tiếp thị. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ mua bán tài chính và cho 
thuê tài chính; xử lý, quản lý và quản trị các chương trình y tế và phúc lợi dành cho người 
lao động (là dịch vụ liên quan đến chính sách bảo hiểm và tiền lương cho người lao động); 
cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch qua thẻ tín dụng cho người khác; cung cấp dịch vụ xử lý 
các yêu cầu đòi bảo hiểm cho người khác; dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính cho việc 
tổ chức và quản lý ngân hàng và các hoạt động tài chính, quản lý tài sản tài chính. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt nhà cửa; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy 
tính, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 
cứng mạng và lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng của thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh và viđêô bằng phương tiện mạng viễn thông, mạng truyền thông 
không dây, và internet; truyền thông tin qua mạng thông tin liên lạc điện tử; cung cấp 
kênh liên lạc điện tử đảm bảo thời gian thực qua một mạng máy tính; dịch vụ cung cấp kết 
nối riêng ảo, cụ thể là thông tin liên lạc điện tử riêng và đảm bảo qua một mạng máy tính 
riêng hoặc công cộng; tư vấn trong lĩnh vực thông tin liên lạc và viễn thông; cung cấp các 
phòng đàm thoại trực tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa 
người sử dụng với nhau trong lĩnh vực máy tính, phần mềm, công nghệ thông tin và lợi 
ích chung, truyền tài liệu âm thanh và viđêô trên internet; dịch vụ điện thoại qua giao thức 
internet (VOIP), dịch vụ chia sẻ tài liệu, cụ thể là truyền điện tử dữ liệu thông qua mạng 
máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể 
là tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên 
quan đến lĩnh vực máy tính, phần mềm, thương mại điện tử và công nghệ thông tin; tạp 
chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực máy tính, 
phần mềm, thương mại điện tử và công nghệ thông tin. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 

chúng; các dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 

và phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, dịch vụ phần mềm, dịch vụ điện toán đám mây 

và dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ phân tích, lập kế hoạch, tích hợp và thiết kế hệ 

thống máy tính; tích hợp hệ thống máy tính và phần mềm; tích hợp hệ thống máy tính và 

mạng máy tính; quản trị hệ thống máy tính cho người khác, thuê và cho thuê phần cứng 

máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ tư vấn máy tính; tư vấn về thiết kế, lựa 

chọn và sử dụng phần cứng máy tính và hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 

dịch vụ tư vấn cho người khác trong lĩnh vực lựa chọn, thực hiện và sử dụng phần mềm 

máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm như là một dịch vụ; dịch vụ tư vấn 

internet, cụ thể là cung cấp hỗ trợ cho người khác trong việc phát triển cổng internet; dịch 

vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và biến đổi, tích 

hợp, đổi mới, di chú, thiết kế, phát triển, thực hiện, kiểm tra, tối ưu hóa, điều hành và 

quản lý ứng dụng, tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây và dữ liệu lớn; tư vấn trong 

lĩnh vực cơ sở hạ tầng đám mây; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực cấu trúc trung tâm dữ liệu, 

giải pháp điện toán đám mây công cộng và riêng, và đánh giá và thực hiện công nghệ 

internet và dịch vụ công nghệ internet, tư vấn trong lĩnh vực bảo mật, quản trị và tuân thủ 

thông tin; tư vấn trong lĩnh vực bảo mật máy tính và bảo mật thông tin và quản lý rủi ro 

công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin về chuyển đổi nơi làm việc 

mang tính di động, tư vấn trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm truyền thông hợp nhất; 

tư vấn liên quan đến khía cạnh công nghệ thông tin của quá trình kinh doanh; tư vấn trong 

lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin để quản lý quan hệ khách hàng, tài chính và hành 

chính, nguồn lực con người, tiền lương và xử lý văn bản, tư vấn trong lĩnh vực hệ thống 

công nghệ thông tin đồng quy; tư vấn trong lĩnh vực đồng quy công nghệ thông tin và cơ 
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sở hạ tầng công nghệ thông tin siêu đồng quy; dịch vụ cung cấp các ứng dụng chương 

trình phần mềm không tải xuống được, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực công 

nghiệp tiện ích, cụ thể là dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, tư 

vấn tiết kiệm chi phí và lập kế hoạch chi phí lao động thấp, thông tin liên lạc và thực hiện 

cho các công ty dịch vụ công cộng; tư vấn trong lĩnh vực môi trường và hiệu suất năng 

lượng; dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực 

phần cứng mạng máy tính và kiến trúc trung tâm dữ liệu máy tính, dịch vụ tư vấn kỹ thuật 

trong lĩnh vực kiến trúc trung tâm dữ liệu; cung cấp quyền sử dụng tạm thời trung gian 

trực tuyến không tải về được để cung cấp một giao diện giữa ứng dụng phần mềm và hệ 

điều hành; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám mây trực tuyến 

không tải về được để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu và lưu trữ điện tử dữ liệu, thiết 

kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; phát triển 

chương trình phần mềm điều khiển và phần mềm hệ điều hành; phát triển, đổi mới và tích 

hợp công nghệ đám mây cho ứng dụng phần mềm, dịch vụ cài đặt, duy trì và cập nhật 

phần mềm; kiểm tra/thử nghiệm hoạt động và chức năng của máy tính, mạng và phần 

mềm; dịch vụ phát triển và tư vấn phần mềm công nghệ kinh doanh; dịch vụ lập trình máy 

tính cho người khác trong lĩnh vực quản lý cấu hình phần mềm; phát triển phần mềm máy 

tính trong lĩnh vực ứng dụng di động; cập nhật và duy trì phần mềm máy tính dựa trên 

công nghệ đám mây thông qua cập nhật, cải tiến và các bản vá lỗi trực tuyến, dịch vụ trợ 

giúp hoặc khắc phục sự cố cho hạ tầng công nghệ thông tin, phần cứng máy tính, phần 

mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ 

thể là khắc phục các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ 

thể là khắc phục sự cố có bản chất là chẩn đoán các vấn đề liên quan đến phần cứng và 

phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là di chú trung tâm dữ liệu, máy chủ 

và ứng đụng cơ sở dữ liệu; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là giám sát máy tính, hệ thống 

mạng, máy chủ và trang tin điện tử và ứng dụng cơ sở dữ liệu, và thông báo các sự kiện và 

báo động liên quan; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ giám sát từ xa thời gian thực 

của máy tính và mạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng từ 

xa và tại chỗ để giám sát, quản trị và quản lý công nghệ thông tin điện toán đám mây 

công cộng và riêng và hệ thống ứng dụng; cung cấp dịch vụ lưu trữ trang tin điện tử, phát 

triển trang tin điện tử và các trang tin điện tử tùy biến cho người khác; dịch vụ điện toán 

đám mây; dịch vụ nhà cung cấp không gian lưu trữ đám mây; lưu trữ ứng dụng phần mềm 

cho người khác; lưu trữ đám mây cơ sở dữ liệu điện tử; dịch vụ lưu trữ trang tin điện tử, 

đám mây và cơ sở hạ tầng máy tính; cung cấp máy chủ với dung lượng có thể thay đổi cho 

người khác; thuê phương tiện điện toán và lưu trữ dữ liệu có công suất có thể thay đổi 

được cho bên thứ ba, cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ (IaaS), cụ thể là cung cấp phần 

cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, cho người khác trên cơ sở 

thuê bao hoặc trả theo mức độ sử dụng; tạo ra các máy ảo cho người dùng; tích hợp môi 

trường điện toán đám mây riêng và công cộng; quản lý từ xa và tại chỗ hệ thống công 

nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm cho người khác; điện toán đám mây có tính năng 

phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu, dịch vụ máy tính, cụ thể là lưu trữ, 

quản lý, cung cấp, mở rộng quy mô, quản trị, bảo trì, giám sát, bảo mật, mã hóa, giải mã, 

tái tạo và sao lưu cơ sở dữ liệu cho người khác; quản lý trung tâm dữ liệu, bảo mật công 
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nghệ thông tin, điện toán đám mây, công nghệ tại nơi làm việc, mạng máy tính, truyền 

thông hợp nhất và dịch vụ công nghệ thông tin doanh nghiệp cho người khác; dịch vụ 

thiết kế phần mềm cơ sở dữ liệu; dịch vụ thiết kế phần mềm trung tâm dữ liệu và kho dữ 

liệu; dịch vụ phát triển phần mềm cơ sở dữ liệu, dịch vụ khai thác dữ liệu thông qua mạng 

máy tính; dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu; dịch vụ di trú dữ liệu, cụ thể là chuyển đổi 

chương trình máy tính và dữ liệu máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ mã 

hóa và giải mã dữ liệu; điện toán đám mây có tính năng phần mềm sử dụng trong quản lý 

cơ sở dữ liệu và lưu trữ dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; lưu trữ điện tử nội dung số, cụ thể 

là dữ liệu hình ảnh, văn bản, viđêô và âm thanh; dịch vụ phần mềm như là một dịch vụ 

(SaaS); dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP); dịch vụ nền hệ thống như là một 

dịch vụ (PaaS); dịch vụ cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ (IaaS); cấp quyền sử dụng tạm 

thời các phần mềm không tải về được; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải 

về được cho điều hành, quản lý, tự động hóa, ảo hóa, đặt cấu hình, cung cấp, triển khai và 

kiểm soát máy tính và mạng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để 

quản lý công nghệ thông tin, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý từ xa cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý và kiểm kê tài sản công nghệ thông tin, tự động 

hóa quy trình công nghệ thông tin, quản lý vòng đời thiết bị công nghệ thông tin, bảo mật 

công nghệ thông tin, báo cáo và dự báo công nghệ thông tin, giám sát lỗi và việc thực 

hiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và chức năng trợ giúp/hỗ trợ dịch vụ công nghệ 

thông tin; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để bảo vệ dữ liệu, bảo 

mật dữ liệu và bảo mật ứng dụng máy tính và mạng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần 

mềm không tải về được để tuân thủ việc điều chỉnh thông tin bảo mật; cấp quyền sử dụng 

tạm thời phần mềm không tải về được để giám sát việc truy cập và hoạt động mạng máy 

tính, cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để mã hóa và giải mã, viết 

mật mã, xác thực người dùng máy tính, và giám sát, báo cáo và phân tích việc tuân thủ 

bảo mật thông tin; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để sao lưu, 

khôi phục, lưu trữ và tránh trùng lặp dữ liệu; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 

không tải về được để quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám mây; cấp quyền sử dụng 

tạm thời phần mềm không tải về được cho giám sát thực hiện công nghệ đám mây, trang 

tin điện tử và ứng dụng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho cơ 

sở dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu, điều hành và tự động hóa kho dữ liệu, điều hành và tự 

động hoá trung tâm dữ liệu, tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu, truyền, lưu trữ, xử lý và 

sao chép dữ liệu, và cho truy cập, truy vấn và phân tích thông tin được lưu trữ trong cơ sở 

dữ liệu và kho dữ liệu; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho tri 

thức kinh doanh, nhận thức quá trình kinh doanh, phân tích dữ liệu, quản lý thông tin, 

quản lý tri thức, quản lý quan hệ khách hàng, và quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quản 

lý rủi ro; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để lưu trữ, quản lý, 

theo dõi, và phân tích dữ liệu kinh doanh; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không 

tải về được công cụ tìm kiếm và phần mềm cho quản lý dự án và quản lý bản ghi; cấp 

quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phát triển, triển khai, kiểm tra, 

phân phối phần mềm và quản lý vòng đời ứng dụng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần 

mềm không tải về được cho hệ thống công nghệ thông tin đồng quy; cấp quyền sử dụng 

tạm thời phần mềm không tải về được cơ sở hạ tầng do phần mềm tự xác định (không có 
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sự can thiệp của con người - SDS); cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về 

được trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng quy và siêu đồng quy, phần 

mềm như là một dịch vụ, cụ thể là phần mềm lưu trữ đám mây và cơ sở hạ tầng trung tâm 

dữ liệu cho người khác để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng; cấp 

quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho tự động hóa và quản lý các dịch 

vụ công nghiệp tiện ích, điều hành và lập hóa đơn cho công nghiệp tiện ích, cấp quyền sử 

dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho quản lý li xăng phần mềm, cung cấp một 

trang thông tin điện tử có tính năng là một địa điểm họp chợ trực tuyến của người bán và 

người mua về các sản phẩm và dịch vụ máy tính; dịch vụ phân loại thông tin, cụ thể là 

phân loại và tổ chức dữ liệu cho mục đích quản lý bản ghi. 
 

 
(210) 4-2015-29572 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.4; 26.1.1; 26.4.4 

(591) Xanh lam,vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH một thành viên 
công nghệ mới Thịnh Phát  
(VN) 
Số 16, đường 12, phường Phước Long B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phụ gia thực phẩm có tác dụng giữ nước và chống mất nước trong chế biến 

thủy sản. 
 

 
(210) 4-2015-29576 (220) 23.10.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.5.2 

(591) Nâu, trắng inox 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xe Hay  (VN) 
Phòng 802 A, tầng 8, tòa nhà Thiên Bảo, 

47 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương 

tiện truyền thông (internet) để thông tin thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin qua 

internet trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền thông.  
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(210) 4-2015-29645 (220) 26.10.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Đỏ, đen, lam sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PHAGIACO  (VN) 
25 đường 130, ấp 6, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, các loại nước ngọt (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2015-29839 (220) 27.10.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.4; 26.1.2; 26.4.10 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LT Lê Thành  (VN) 
KV Thạnh Hưng, phường Phú Thứ, quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước. 
 

 
(210) 4-2015-29989 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.5.1; 2.9.1; A5.11.5; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đỏ, hồng, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Hằng  (VN) 
20/5 Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 

(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi cắt lát phơi khô; nấm linh chi nguyên tai (chưa cắt lát) phơi khô. 

 

Nhóm 31: Nấm tươi. 
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(210) 4-2015-30006 (220) 28.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.1.1; 3.7.1; A3.7.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ Tài Phát  (VN) 
Số 23 ngõ Liên Việt, đường Nguyễn 
Lương Bằng, phường Quang Trung, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại; khóa chốt hộp bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại; 

khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng, phụ 
kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tay nắm bằng kim loại; vật dụng bằng sắt gắn ở cửa 
đế gõ; khóa.   

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu bản lề hộp bằng làm loại, khóa chốt hộp bằng kim 
loại, chốt cửa bằng kim loại, khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim), phụ kiện bằng 
kim loại cho xây dựng, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, tay nắm bằng kim loại, 
vật dụng bằng sắt gắn ở cửa để gõ, khóa.  

 

 
(210) 4-2015-30172 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.1; 1.5.1; 1.15.23; 1.13.1; A1.13.2 
(591) Trắng, xanh dương, xám, đen, xanh da 

trời 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vùng Trời Mơ Ước D.B.S  (VN) 
723 đường Đồng Khởi, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán thiết bị điện 

ảnh và truyền hình như máy quay phim, máy chụp ảnh, ống kính máy quay;  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim [trừ phim quảng cáo]; đào tạo nghề người mẫu, diễn viên; tổ 
chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ giới thiệu phim; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục; dịch vụ trường quay; phát hành phim và các chương trình trên truyền 
hình; sản xuất các chương trình vui chơi, giải trí trên truyền hình; sáng tác các tác phẩm 
nghệ thuật và giải trí; cho thuê máy móc, thiết bị điện ảnh và truyền hình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế, trang trí và dàn dựng, phối cảnh sân khấu.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn nhanh; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng. 
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(210) 4-2015-30173 (220) 29.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vùng Trời Mơ Ước D.B.S  (VN) 
723 đường Đồng Khởi, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán thiết bị điện 

ảnh và truyền hình như máy quay phim, máy chụp ảnh, ống kính máy quay. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim [trừ phim quảng cáo]; đào tạo nghề người mẫu, diễn viên; tổ 
chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ giới thiệu phim; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục; dịch vụ trường quay; phát hành phim và các chương trình trên truyền 
hình; sản xuất các chương trình vui chơi, giải trí trên truyền hình; sáng tác các tác phẩm 
nghệ thuật và giải trí; cho thuê máy móc, thiết bị điện ảnh và truyền hình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế, trang trí và dàn dựng, phối cảnh sân khấu.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn nhanh; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2015-30207 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86/657540 10.05.2015 US 

86/657544 10.06.2015 US 
86/657445 10.06.2015 US 
86/657535 10.06.2015 US 
86/657551 10.06.2015 US 
86/657529 10.06.2015 US 
86/6575557 10.06.2015 US 
86/657592 10.06.2015 US 

(531) 26.4.3 
(731) FOSSIL GROUP, INC.   (US) 

901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhãm 03: Nuíc hoa, nuíc hoa c«-l«-nh¬.  
 

Nhãm 04: NÕn. 
 

Nhóm 09: Đồ đeo mắt, cụ thể là kính râm và kính đeo mắt; bao (túi) được thiết kế đặc biệt 
thích hợp để mang các thiết bị điện tử cá nhân, cụ thể là điện thoại di động, máy nghe 
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nhạc MP3, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số, máy tính bảng; bao (túi) để mang máy 
tính xách tay; thiết bị liên lạc không dây có chức năng viễn thông; thiết bị giám sát điện 
tử để nhận dạng, lưu trữ, báo cáo, giám sát, tải lên và tải xuống dữ liệu và thông tin; ứng 
dụng di động và phần mềm có thể tải về cho đồng hồ thông minh và các thiết bị di động 
cho phép người sử dụng điều chỉnh cách trình bày và thông tin có sẵn từ các thiết bị, bao 
gồm cả các thiết bị đi động có thể được kết hợp với quần áo hoặc các phụ kiện có thể 
mang theo; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể mang theo ở dạng đồng hồ và đồ trang sức.  

 
Nhóm 10: Thiết bị giám sát sức khỏe, tình trạng khỏe mạnh, luyện tập thể dục và thể hình 
để giám sát và hiển thị thông tin cho việc huấn luyện thể dục và thể hình.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ thông minh, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, đồng hồ đeo tay/bỏ túi, 
đồng hồ đo và ghi thời gian, dây đeo đồng hồ, dây đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; thiết bị 
điện tử kỹ thuật số có thể mang theo dưới dạng đồng hồ hoặc đồ trang sức; vòng đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang rẻ tiền).  

 
Nhóm 18: Túi xách tay, ví đựng tiền xu, túi xách đi chợ, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, ví 
bỏ túi, túi của người đưa thư, ba lô, cặp đựng giấy tờ tài liệu, túi vải buộc dây để đựng vật 
dụng cá nhân, túi thể thao, túi dành cho vận động viên, túi du lịch, túi để mang đồ đi xa, 
túi đựng vật dụng vệ sinh cá nhân và đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), hộp đựng cà 
vạt, «. 

 
Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện quần áo cụ thể là cà vạt, bít tất, trang phục dệt kim, dải băng 
buộc đầu và mũ che tai; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; 
găng tay hở ngón (trang phục); găng tay (trang phục); mũ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ đặt hàng theo 
catalô qua thư các sản phẩm nước hoa, nước hoa cô lô nhơ, nến, túi đựng máy tính, bao 
điện thoại, bao đựng máy tính bảng, đồ điện tử, kính râm, kính mắt, đồng hồ, đồ trang 
sức, vòng đeo chìa khóa, thắt lưng, túi xách tay, ví đựng tiền xu, túi xách đi chợ, túi cầm 
tay cho phụ nữ, ví tiền, ví bỏ túi, túi của người đưa thư, cặp đựng giấy tờ tài liệu, ba lô, 
sản phẩm bằng da, phụ kiện thời trang, và phụ kiện quần áo.   

 

 
(210) 4-2015-30372 (220) 30.10.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) VITASOY INTERNATIONAL 

HOLDINGS LIMITED   (CN) 
1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 
Territories, Hong Kong, People's 
Republic of China  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống từ sữa và sản phẩm bơ sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa trên cơ sở 

quả hạch; sữa gạo; sữa trên cơ sở quả đậu; sữa lúa mì, sữa; yến mạch, sữa ngũ cốc; sữa 
dừa; sữa hạnh nhân; sữa sôcôla, sữa đậu nành, đồ uống thực phẩm trên cơ sở đậu nành 
dùng như chế phẩm thay thế sữa; sữa đậu nành ở dạng lỏng và rắn và sản phẩm thay thế 
sữa; đậu phụ, sữa đông từ đậu nành, thức ăn trên cơ sở đậu nành bao gồm cả xúc xích, pho 
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mát, sữa chua, mứt ướt, xốt sa-lát, xốt may-on-ne, sữa trứng,  thịt, cá (không còn sống), 
gia cầm (không còn sống)và thú săn; chiết xuất từ thịt; trái cây và rau được bảo quản, phơi 
khô và nấu chín; thạch, mứt ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; trái cây 
được bảo quản (mứt), chế phẩm làm từ sữa đông của đậu nành hoặc protein để làm sữa 
đậu nành; thực phẩm làm từ protein thực vật có kết cấu có nguồn gốc từ đậu nành; thực 
phẩm có nguồn gốc từ quả hạch, quả đậu, thảo mộc, trái cây hoặc rau; nước chấm làm từ 
rau; chế phẩm thay thế thịt làm từ đậu nành; xúc xích không chứa thịt; thực phẩm và đồ 
uống trên cơ sở thực vật. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, đường, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột mì 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng và bánh kẹo, đá 
ăn, mật ong, nước mật đường; nấm men, bột nở; muối ăn, mù tạt, hạt tiêu, giấm, xốt (gia 
vị), gia vị cay; đá lạnh; xốt sa-lát, xốt may-on-ne, kem lạnh; trà và đồ uống trên cơ sở trà, 
cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê; chế phẩm thay thế cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao 
và sôcôla; gia vị; kem lạnh, bánh putđinh, đồ gia vị và nước xốt để chấm;  thực phẩm có 
nguồn gốc từ ngũ cốc, hạt ngủ cốc. 

 
Nhóm 32: Bia, bia vị hơi đắng và bia đen, nước khoáng và nước có ga và đồ uống không 
chứa cồn; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống; nước uống và đồ uống có nguồn gốc thực 
vật; nước uống và đồ uống trên cơ sở đậu nành; nước uống chứa khoáng chất và nước 
uống được chưng cất; đồ uống trên cơ sở đậu nành, đồ uống trên cơ sở ngũ cốc và hạt ngũ 
cốc không chứa đậu nành; đồ uống từ đậu đen, đồ uống từ yến mạch, đồ uống từ vừng, đồ 
uống từ gạo, đồ uống từ dừa, đồ uống từ hạnh nhân, đồ uống từ trái cây, đồ uống từ rau, 
đồ uống từ thảo mộc, đồ uống từ ngũ cốc, đồ uống từ quả đậu, đồ uống từ quả hạch, và đồ 
uống từ hạt ngũ cốc; chiết xuất từ đậu nành nguyên chất; xi rô, bột, chiết xuất, chất được 
cô đặc và chế phẩm trên cơ sở đậu nành, trái cây, thực vật, thảo mộc, ngũ cốc, quả đậu, 
quả hạch và hạt ngũ cốc để pha chế nước uống và đồ uống không chứa cồn có ga và 
không có ga; đồ uống không chứa cồn chứa nước ép từ thực vật, cụ thể là nước ép từ đậu 
nành, nước ép từ gạo, nước ép từ đậu đen, nước ép từ dừa, nước ép từ hạnh nhân, nước ép 
từ vừng và nước ép từ yến mạch; chiết xuất từ thực vật không chứa cồn dùng để làm đồ 
uống, cụ thể là chiết xuất từ đậu nành, chiết xuất từ gạo, chiết xuất từ đậu đen, chiết xuất 
từ dừa, chiết xuất từ hạnh nhân, chiết xuất từ vừng và chiết xuất từ yến mạch; đồ uống từ 
nước ép thực vật không chứa cồn, cụ thể là đồ uống từ đậu nành, đồ uống từ gạo, đồ uống 
từ đậu đen, đồ uống từ dừa, đồ uống từ hạnh nhân, đồ uống từ vừng và đồ uống từ yến 
mạch; đồ uống từ trái cây và nước ép trái cây thuộc nhóm này; đồ uống từ rau và nước ép 
rau thuộc nhóm này; nước giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-30391 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư FPL  
(VN) 
Số 74, Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); môi 

giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
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Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt điện dân dụng và máy xây dựng.  
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng, khách sạn thực hiện); 
chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-30475 (220) 02.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ; quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-30551 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Ngôi 
Sao Châu á   (VN) 
Tổ 19 thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch, đá ốp lát; keo dùng trong công nghiệp (xây dựng, 
chống thấm).  

 

 
(210) 4-2015-30570 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A2.3.24; 2.3.1 
(591) Đen, nâu đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nhớ Sài Gòn 
Xưa  (VN) 
58 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây, tre, lá và sơn mài (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 21: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sứ. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 
Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây, tre, lá, gốm, sứ, sơn mài; quần áo, 
giày dép, thắt lưng, túi xách, ví (bóp) bằng da và giả da, túi xách và ví bằng vải.  
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(210) 4-2015-30575 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Phan Văn Sang  (VN) 

16/2 đường số 7, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-30590 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1 
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất 

khẩu lao động và Chuyên gia  
(VN) 
Số 635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 3A (3A LAW 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng và quản lý lao động; hoạt động cho thuê lại lao động; hoạt động giới 

thiệu việc làm; dịch vụ tuyển nhân viên; tư vấn quản lý nhân sự; văn phòng tuyển dụng 
lao động. 

 

 
(210) 4-2015-30610 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1 
(731) SHOWTIME NETWORKS INC.  (US) 

1633 Broadway, New York, New York 
10019 USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD ghi sẵn và thiết bị và tệp tin âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn có thể 

tải xuống được, có tính năng giải trí đa phương tiện, có các chương trình và nội dung đa 
phương tiện, và phần mềm ứng dụng máy tính cho truyền hình tương tác, cho việc cung 
cấp nội dung và thông tin truyền hình thời gian thực và cho các trò chơi và/hoặc trắc 
nghiệm tương tác, phần mềm ứng dụng máy tính, dùng để truyền phát đến và để sử dụng 
bởi người xem của một kênh truyền hình kỹ thuật số để xem và mua hàng hoá và dịch vụ; 
phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính dùng để lập trình 
chương trình truyền hình tương tác cá nhân và sách hướng dẫn kèm theo; phần mềm máy 
tính để sử dụng trong việc tạo ra, hiển thị và thao tác các phương tiện nghe nhìn, hình ảnh 
đồ họa, hình ảnh, hình minh họa, hoạt ảnh kỹ thuật số, đoạn ghi hình; đoạn phim và dữ 
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liệu âm thanh; phương tiện truyền thông kỹ thuật số, bao gồm đĩa ghi hình kỹ thuật số, đĩa 
đa năng kỹ thuật số, thiết bị ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được đĩa DVD, và 
đĩa kỹ thuật số độ nét cao ghi bộ phim truyền hình và phim điện ảnh trong lĩnh vực phim 
truyền hình, phim hành động, phim hài, truyền hình thực tế, chương trình phiêu lưu, được 
cung cấp thông qua dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu. 

 

 
(210) 4-2015-30703 (220) 03.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH viễn thông 

Vĩnh Chi  (VN) 
P25 nhà 26, Trần Quý Cáp, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị dụng cụ y tế; mua bán thiết bị máy tính; thiết bị viễn 

thông; mua bán linh kiện điện tử của đầu thu kỹ thuật số, TV kỹ thuật số, thiết bị modem, 
thiết bị định tuyến viễn thông (router viễn thông); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại. 

 
Nhóm 41: Hoạt động chiếu phim; tổ chức hội nghị, hội thảo; hoạt động ghi âm và xuất 
bản âm nhạc, phát hành phim ảnh.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, lập trình web, xuất bản phần mềm, tư vấn máy tính và quản 
trị hệ thống máy tính, xử lý cơ sở dữ liệu cụ thể là dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế 
tạo mẫu quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-30937 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.13.1; 2.7.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Bệnh viện 
Hữu nghị Quốc tế Hà Nội  (VN) 
Số 456-458 Trần Khát Chân, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

2. Ngô Thị Hồng Hạnh   (VN) 
Số 72, ngõ 6, tổ dân phố 3, Miêu Nha, xã 
Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm tắm trắng da (mỹ phẩm); sản phẩm tắm nâu da (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 09: Điện thoại thông minh.  
 

Nhóm 35: Phân phối (không bao gồm phân phát) mỹ phẩm. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; giải trí. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi, phối giống, chăm sóc sắc đẹp cho chó (spa cho chó); thẩm mỹ; dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp (spa). 

 

(210) 4-2015-30943 (220) 05.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh dương, đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất quạt điện BT. 
HOTOFAN  (VN) 
Số 5C, Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió của máy hút khói; quạt gió (điều hòa 
không khí); quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí). 

 

 
(210) 4-2015-31120 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

V.F.B  (VN) 
Số 4, ngách 104/3, ngõ 104 phố Định 
Công, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; soạn tài liệu quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng 

cáo; quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; dán áp 
phích quảng cáo; quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2015-31144 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.21; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Phúc Thụy Hưng  
(VN) 
Số 42B phố Tân ấp, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ trang trí cho cây Noel; mặt nạ đồ chơi; mũ tiệc liện hoan bằng giấy; đồ chơi 
Pinata (tương tự trò chơi dân gian của Việt Nam: đạp niêu); con rối bù nhìn; đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ bánh ngọt, bánh kẹo, đồ chơi, văn phòng phẩm, đồ 
gia dụng: lọ thủy tinh, bàn ghế, quần áo, phụ kiện: cốc, đĩa, thìa, đồ trang trí phòng tiệc, 
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bóng bay, quần áo hóa trang, phụ kiện kèm theo của quần áo hóa trang, vương miện hóa 
trang, giày dép hóa trang. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều 
khiển hội thảo chuyên đề; lập kế hoạch cho buổi tiệc; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung 
cấp tiện nghi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-31155 (220) 06.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Opal Việt Nam  
(VN) 
43 phố Nguyễn Thượng Hiền. phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; trâm (gài đầu) [đồ nữ trang]; dây 
chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ nữ trang rẻ tiền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; ngà 
voi [đồ trang sức]; đồ trang sức; đồ trang trí [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim 
hoàn]; hộp tráp nhỏ (để đựng đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại; mặt đồng hồ 
[nghề làm đồng hồ].  

 

Nhóm 16: Khay đựng màu vẽ; khay công văn.  
 

Nhóm 20: Khay, không bằng kim loại; khung tranh ảnh.  
 

Nhóm 21: Khay tròn có nhiều ô; khay dùng cho mục đích gia đình; chậu hoa; bình, hũ; 
chai lọ; khay bàn ăn. 

 
Nhóm 24: Luạ [vải]. 

 

Nhóm 25: Ghệt; guốc gỗ (giầy bằng gỗ).  
 

Nhóm 26: Cặp (trâm) cài tóc.  
 

Nhóm 28: Đồ trang trí cho cây Noel (trừ những đồ chiếu sáng và đồ ngọt).  
 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ quần áo và phụ kiện thời trang cao cấp; cửa hàng bán lẻ đồ 
trang trí nhà cửa; cửa hàng bán lẻ đồ nội thất; cửa hàng bán lẻ đồ trang sức  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2015-31287 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A3.13.16 
(591) Vàng, nâu, cam, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Con Kiến  (VN) 
292/10 Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, trái cây, rau củ quả các loại, các mặt hàng thủy hải 
sản.  

 

 
(210) 4-2015-31338 (220) 09.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 014061386 13.05.2015 EM 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 1.5.1 
(731) STUDENT.COM VENTURES 

LIMITED  (VG) 
Trident Chambers, PO Box 146, 
Wickhams Cay, Road Town, Tortola, 
Virgin Islands (British) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phần mềm; chương trình phần mềm đặt chỗ ở; chương trình phần 

mềm sắp xếp chỗ ở; chương trình phần mềm đặt chỗ ở cho sinh viên; chương trình phần 
mềm sắp xếp chỗ ở cho sinh viên; chương trình phần mềm đặt chỗ ở ở nước ngoài; 
chương trình phần mềm xắp xếp chỗ ở ở nước ngoài; chương trình phần mềm đặt dịch vụ 
du lịch; chương trình phần mềm đặt dịch vụ du lịch cho sinh viên; chương trình phần mềm 
đặt dịch vụ du lịch ở nước ngoài; chương trình phần mềm chấm điểm khả năng tương 
thích; chương trình phần mềm quản lý tài sản; chương trình phần mềm quản lý tài chính; 
chương trình phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp qua 
mạng internet; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trên internet cho người khác; dịch vụ quảng 
cáo và tiếp thị bất động sản trên mạng internet cho người khác; dịch vụ quảng cáo và tiếp 
thị liên quan đến bất động sản; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị liên quan đến chỗ ở cho thuê; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến chỗ ở cho thuê; dịch vụ quảng cảo và tiếp thị liên quan đến 
chỗ ở cho sinh viên; dịch vụ lập danh sách cho thuê nhà trực tuyến; dịch vụ phân phát và 
phổ biến tài liệu quảng cáo; dịch vụ so sánh giá; dịch vụ so sánh giá liên quan đến bất 
động sản; dịch vụ so sánh giá liên quan đến chỗ ở cho thuê; dịch vụ so sánh giá liên quan 
đến chỗ ở cho sinh viên; dịch vụ thông tin khách hàng; dịch vụ bán lẻ dụng cụ giáo dục, 
đồ dùng văn phòng, đồ đạc, quần áo, dụng cụ nấu nướng, xe cộ, phần cứng máy tính, phần 
mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn, thiết bị công nghệ thông tin; dịch vụ cung cấp sàn giao 
dịch trực tuyến cho người mua và người bán các sản phẩm và dịch vụ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ đăng ký bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm cá nhân; dịch 
vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm cho sinh viên; dịch vụ bảo hiểm du lịch; 
dịch vụ bảo hiểm du lịch cho sinh viên; dịch vụ bảo hiểm nhà cửa, dịch vụ bảo hiểm nhà 
cửa cho sinh viên; dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin cho vay cho sinh viên; 
dịch vụ gây quỹ và tài trợ; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ tài trợ cho các sự kiện xã 
hội; dịch vụ tài trợ cho các lễ hội; dịch vụ bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; 
dịch vụ cho thuê tài sản; dịch vụ cho thuê chỗ ở; dịch vụ cho thuê chỗ ở cho sinh viên; 
dịch vụ chuẩn bị hợp đồng cho thuê tài sản; dịch vụ chuẩn bị hợp đồng cho thuê chỗ ở cho 
sinh viên; các dịch vụ bất kỳ nêu trên được thực hiện trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế; dịch vụ thiết kế website; dịch vụ thiết kế ấn phẩm; thiết kế và 
phát triển phầm mềm máy tính; dịch vụ thiết kế và phát triển phầm mềm máy tính liên 
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quan đến dịch vụ quảng cáo trực tuyến; dịch vụ tạo trang web trên internet; dịch vụ phần 
mềm, cụ thể là cài đặt, bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê không 
gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung kỹ thuật số như tập san và nhật ký trực tuyến; dịch 
vụ cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ tập san và nhật ký trực tuyến liên quan 
đến chỗ ở. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ 
ở tạm thời cho sinh viên, dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở cho sinh viên; dịch 
vụ đặt chỗ trước cho việc đặt chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ trước cho việc đặt chỗ ở tạm 
thời cho sinh viên; dịch vụ cho thuê phòng làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng 
cho sinh viên làm chỗ ở tạm thời; các dịch vụ bất kỳ nêu trên được thực hiện trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-31408 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THG Hà Nội  (VN) 
Thôn 6, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, chuỗi siêu thị bán lẻ, đại lý hàng tiêu dùng thiết yếu như: 

bánh kẹo, nước giải khát  (không bao gồm nước uống đóng chai), dụng cụ sinh hoạt gia 
đình và cá nhân, quần áo, giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-31417 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TRULY Việt Nam  (VN) 
19 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 

 

 
(210) 4-2015-31520 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hanh  (VN) 
Số 194, Trần Đăng Ninh, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (quần áo), cavát, khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2015-31521 (220) 10.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) INTERNATIONAL HOTEL 

INVESTMENTS PLC.   (MT) 
22, Europa Centre, Floriana FRN 1400, 
Malta  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng sở hữu kỳ nghỉ; quản lý dự án liên quan 

đến việc xây dựng bất động sản; dịch vụ tư vấn, cố vấn quản lý dự án liên quan đến việc 
xây dựng bất động sản; quản lý dự án kiến trúc; tư vấn quản lý dự án công trình; tư vấn 
quản lý dự án xây dựng ngoài công trường. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý tài sản nhà ở; dịch vụ quản lý liên quan đến bất 
động sản nhà ở; quản lý bất động sản và tài sản thực cho thuê tài sản nhà ở; cho thuê bất 
động sản; đại lý bất động sản dân cư; dịch vụ đại lý mua bán bất động sản và cao ốc; dịch 
vụ đại lý bất động sản; dịch vụ đại lý mua lại, cho thuê và bán bất động sản; định giá bất 
động sản; dịch vụ lựa chọn bất động sản cho người khác; cho thuê bất động sản; môi giới 
bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản cho việc mua lại và định đoạt tài sản; dịch vụ 
quản lý bất động sản; cung cấp thông tin liên quan đến mua bán và cho thuê nhà và căn 
hộ; cung cấp thông tin bất động sản qua mạng internet; cung cấp thông tin bất động sản 
bằng phương tiện điện tử; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị trong xây dựng; dịch vụ 
lắp đặt máy móc thiết bị trong xây dựng; dịch vụ xây dựng liên quan đến bất động sản nhà 
ở; phát triển bất động sản nhà ở (xây dựng); phát triển tài sản và bất động sản (xây dựng); 
xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì và sửa chữa bất động sản; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ giải trí âm nhạc; dịch vụ đặt 
chỗ vui chơi giải trí; cung cấp phương tiện để giải trí; dịch vụ giải trí trực tiếp; dịch vụ 
cung cấp thông tin giải trí; dịch vụ đặt chỗ phòng giải trí; dịch vụ giải trí được cung cấp 
tại các hộp đêm; dịch vụ giải trí trọng tâm kỳ nghỉ, dịch vụ giải trí được cung cấp bởi 
khách sạn; dịch vụ giải trí được cung cấp tại các vũ trường; cung cấp các dịch vụ giải trí 
trong nhà; lễ kỷ niệm đám cưới (tổ chức vui chơi giải trí cho đám cưới); sắp xếp để đặt vé 
cho các chương trình và các sự kiện giải trí; các hoạt động văn hóa, các dịch vụ văn hóa; 
tổ chức các sự kiện văn hóa và nghệ thuật; sắp đặt các hội nghị liên quan đến các hoạt 
động văn hóa. 

 
Nhóm 42: Thiết kế các khách sạn; thẩm định nơi ăn nghỉ tại khách sạn; tư vấn, thiết kế và 
hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt phòng khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng; cung 
cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê các căn hộ nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà ở khách và nhà trọ; dịch 
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vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán cà phê, tiệm ăn uống; tư vấn, cố vấn và thông tin 
cho các dịch vụ nêu trên; cho thuê thiết bị nấu ăn; đặt phòng khách sạn ăn nghỉ; đặt phòng 
chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nhà hàng ăn uống; cung cấp các phòng hội nghị; cho thuê 
bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; thuê đồ nội thất cho hội nghị.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con 
người; điều trị làm đẹp; chăm sóc làm đẹp cơ thể bằng mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-31755 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Lê Hồng Thủy   (VN) 

Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách, giáo trình về các bộ môn thể dục thể thao.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại, quảng cáo; mua bán: 
phục trang thể thao, phụ kiện thể thao, trầm hương, dược liệu, hóa mỹ phẩm, đồ ăn, đồ 
uống, hoa, cây cảnh, cốc, chén, đồng hồ, bục, kệ, giá để đồ, băng, đĩa hình, quà tặng.  

 
Nhóm 38: Truyền hình, phát thanh, truyền hình cáp, truyền qua vệ tinh.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng không, vận tải bằng tàu thuyền, vận tải đường biển, vận tải bằng 
đường sắt, vận tải đường sông, vận tải bằng đường ống.  

 

Nhóm 41: Đàọ tạo, giảng dạy yoga và các bộ môn thể dục thể thao, giải trí.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa nghệ thuật; 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-31794 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(731) THE BOOK SEAT PTY LTD AS 

TRUSTEE FOR THE BARBER 
FAMILY TRUST  (AU) 
1/4 Glen Ebor Ave BLACKBURN VIC 
3130 AUSTRALIA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giá đỡ sách (đồ đạc); giá sách (đồ đạc); giá dựng sách (giá có gắn nệm để dựng 

sách và văn bản, tài liệu); nệm, cụ thể là nệm được thiết kế để đỡ sách và giữ trang sách; 
giá được thiết kế để dựng sách. 
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(210) 4-2015-31814 (220) 12.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 014061295 13.05.2015 EM 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Vàng, xám 
(731) STUDENT.COM VENTURES 

LIMITED   (VG) 
Trident Chambers, PO Box 146, 
Wickhams Cay, Road Town, Tortola, 
Virgin Islands (British)  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phần mềm; chương trình phần mềm đặt chỗ ở; chương trình phần 

mềm sắp xếp chỗ ở; chương trình phần mềm đặt chỗ ở cho sinh viên; chương trình phần 
mềm sắp xếp chỗ ở cho sinh viên; chương trình phần mềm đặt chỗ ở ở nước ngoài; 
chương trình, phần mềm xắp xếp chỗ ở ở nước ngoài; chương trình phần mềm đặt dịch vụ 
du lịch; chương trình phần mềm đặt dịch vụ du lịch cho sinh viên; chương trình phần mềm 
đặt dịch vụ du lịch ở nước ngoài; chương trình phần mềm chấm điểm khả năng tương 
thích; chương trình phần mềm quản lý tài sản; chương trình phần mềm quản lý tài chính; 
chương trình phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp qua 
mạng internet; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị trên internet cho người khác; dịch vụ quảng 
cáo và tiếp thị bất động sản trên mạng internet cho người khác; dịch vụ quảng cáo và tiếp 
thị liên quan đến bất động sản; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị liên quan đến chỗ ở cho thuê; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến chỗ ở cho thuê, dịch vụ quảng cáo và tiếp thị liên quan đến 
chỗ ở cho sinh viên; dịch vụ lập danh sách cho thuê nhà trực tuyến; dịch vụ phân phát và 
phổ biến tài liệu quảng cáo; dịch vụ so sánh giá; dịch vụ so sánh giá liên quan đến bất 
động sản; dịch vụ so sánh giá liên quan đến chỗ ở cho thuê; dịch vụ so sánh giá liên quan 
đến chỗ ở cho sinh viên; dịch vụ thông tin khách hàng; dịch vụ bán lẻ dụng cụ giáo dục, 
đồ dùng văn phòng, đồ đạc, quần áo, dụng cụ nấu nướng, xe cộ, phần cứng máy vi tính, 
phần mềm máy vi tính, thiết bị nghe nhìn, thiết bị công nghệ thông tin; dịch vụ cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán các sản phẩm và dịch vụ.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ đăng ký bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm cá nhân; dịch 
vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm cho sinh viên; dịch vụ bảo hiểm du lịch; 
dịch vụ bảo hiểm du lịch cho sinh viên; dịch vụ bảo hiểm nhà cửa; dịch vụ bảo hiểm nhà 
cửa cho sinh viên; dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp thông tin cho vay cho sinh viên; 
dịch vụ gây quỹ và tài trợ; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ tài trợ cho các sự kiện xã 
hội; dịch vụ tài trợ cho các lễ hội; dịch vụ bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; 
dịch vụ cho thuê tài sản; dịch vụ cho thuê chỗ ở; dịch vụ cho thuê chỗ ở cho sinh viên; 
dịch vụ chuẩn bị hợp đồng cho thuê tài sản; dịch vụ chuẩn bị hợp đồng cho thuê chỗ ở cho 
sinh viên; các dịch vụ bất kỳ nêu trên được thực hiện trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế; dịch vụ thiết kế website; dịch vụ thiết kế ấn phẩm; thiết kế và 
phát triển phầm mềm máy tính; dịch vụ thiết kế và phát triển phầm mềm máy tính liên 
quan đến dịch vụ quảng cáo trực tuyến; dịch vụ tạo trang web trên internet; dịch vụ phần 
mềm, cụ thể là cài đặt, bảo trì và cập nhật phần mềm máy vi tính; dịch vụ cho thuê không 
gian trên máy chủ để lưu trữ nội dung kỹ thuật số như tập san và nhật ký trực tuyến; dịch 
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vụ cho thuê không gian trên máy chủ để lưu trữ tập san và nhật ký trực tuyến liên quan 
đến chỗ ở.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ 
ở tạm thời cho sinh viên; dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở cho sinh viên, dịch 
vụ đặt chỗ trước cho việc đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước cho việc đặt chỗ ở tạm 
thời cho sinh viên; dịch vụ cho thuê phòng làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng 
cho sinh viên làm chỗ ở tạm thời; các dịch vụ bất kỳ nêu trên được thực hiện trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-31854 (220) 13.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Lưu Thị Thu Hà  (VN) 

Số 39 Trần Khát Chân, tổ 39, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương trầm dùng để cúng tế, hương thơm để thắp; nhang, trầm miếng dùng để 

xông đốt (một dạng hương thắp); bột trầm dùng để đốt tạo mùi thơm; hương thơm để 
thắp. 
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(731) Công ty TNHH Komeco Việt 
Nam   (VN) 
Số 114 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán mỹ phẩm. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 
vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa cầm tay có khả 
năng truy cập mạng internet để gửi đi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử 
và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy vi tính có thể mang theo hoặc đeo 
vào người được; phần cứng máy vi tính có thể mang theo hoặc đeo vào người được; thiết 
bị ngoại vi cho các thiết bị di động; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo hoặc đeo vào 
người có khả năng truy cập mạng internet để gửi đi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi điện 
thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; cáp máy vi tính, màn hình máy vi tính, màn 
hình hiển thị máy vi tính, bàn phím máy vi tính, chuột máy vi tính, miếng đệm lót chuột 
máy vi tính, bút kỹ thuật số dùng cho máy vi tính, máy in dùng với máy tính, ổ đĩa và ổ 
cứng máy tính; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; thiết bị chơi và ghi âm thanh và hình ảnh 
kỹ thuật số; thiết bị âm thanh dùng cho các loại xe có động cơ; thiết bị ghi giọng nói và 
nhận dạng giọng nói; máy thu thanh (rađiô), thiết bị thu và phát sóng rađiô; tai nghe (nhét 
vào tai), tai nghe vòng qua đầu; loa phóng thanh; mi-crô; các linh kiện và phụ kiện âm 
thanh; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị và 
dụng cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; thiết bị liên lạc không dây để truyền 
âm thanh (giọng nói), dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp điện, dây cáp đồng trục và dây cáp 
sợi quang; thiết bị và phương tiện lưu trữ dữ liệu; vi mạch máy vi tính; thiết bị và dụng cụ 
quang học; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín 
hiệu truyền hình (set-top-box); thiết bị dùng cho hệ thống định vi toàn cầu (GPS); thiết bị 
và dụng cụ hàng hải; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính sử dụng liên quan đến máy 
vi tính cầm tay và máy tính bảng; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, định dạng, điều 
hành và điều khiển các thiết bị di động, các thiết bị có thể mang theo hoặc đeo vào người, 
điện thoại di động, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy 
tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải 
mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô 
và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và các trò chơi điện tử; phần 
mềm máy tính dùng để truy cập, giám sát, tìm kiếm, hiển thị, đọc, khuyến nghị, chia sẻ, 
tổ chức và giải thích tin tức, thông tin thể thao, thời tiết, bình luận, và các thông tin khác, 
nội dung từ các ấn phẩm định kỳ, nhật ký cá nhân trên mạng (blog), và các trang web, và 
các văn bản dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương 
tiện khác; phần mềm máy tính dùng cho việc ghi, tổ chức, truyền, xử lý, và xem các văn 
bản, dữ liệu, hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện 
khác; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, 
hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua 
mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm đọc 
ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính sử dụng trong việc xuất bản, quản lý nội dung, báo 
cáo và tập hợp tin tức, quảng cáo trực tuyến, quản lý chiến dịch quảng cáo, và nghiên cứu 
thị trường; phần mềm máy tính dùng trong việc giám sát số lượng người đọc các nội dung 
trực tuyến, tương tác của người sử dụng, tần suất quảng cáo, và phản ứng của người tiêu 
dùng; thiết bị điều khiển từ xa; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết 
bị cắm thêm (dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các 
thiết bị ngoại vi (docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và 
điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi, hộp, và giá đỡ chuyên dùng hoặc 
có hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần cứng của 
máy vi tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, và 
thiết bị ngoại vi máy vi tính có thể mạng theo hoặc đeo vào người được; nhật ký điện tử; 
thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu 
(thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao cửa mép gấu trang phục; máy bỏ phiếu; 
nhãn điện tử dùng cho hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
841 

thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị 
đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch đại âm thanh; màn hình huỳnh 
quang; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa 
các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện 
phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và 
dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; đèn soi 
trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; điều khiển từ xa cầm tay điều 
khiển phanh hãm xe ô tô; bít tất, sưởi bằng điện.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp chức năng văn phòng; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và xúc tiến bán hàng; tư vấn quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ xúc tiến (quảng cáo) bán 
hàng; xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ của người khác; tiến hành nghiên cứu thị 
trường; phân tích sự phản hồi đối với việc quảng cáo và nghiên cứu thị trường; thiết kế, 
tạo ra, chuẩn bị, sản xuất và phổ biến các mẫu quảng cáo và các tài liệu quảng cáo cho 
người khác; dịch vụ lập kế hoạch truyền thông; quản lý chương trình khách hàng thân 
thiết; thu xếp và tiến hành các chương trình giải thưởng khuyến khích để thúc đẩy việc 
bán sản phẩm và dịch vụ; quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ bằng máy tính; dịch vụ xứ lý dữ 
liệu; tạo lập các mục lục thông tin, mục lục các địa điểm và mục lục các nguồn khác sẵn 
có để dùng trên mạng máy tính toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác cho người 
khác; cung cấp, tìm kiếm, duyệt qua và truy xuất thông tin, địa điểm và các nguồn khác 
sẵn có để dùng trên mạng máy tính toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác cho người 
khác; tổ chức (sắp xếp) nội dung của thông tin được cung cấp từ một mạng máy tính toàn 
cầu và mạng thông tin và điện tử khác theo sự ưu tiên của người sử dụng; cung cấp thông 
tin kinh doanh, người tiêu dùng và thương mại qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn 
cầu; dịch vụ thương mại cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến việc mua 
và bán nhiều loại sản phẩm và dịch vụ của người khác; biên tập các danh bạ để công bố 
trên internet và các mạng thông tin, điện tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực 
tuyến, dịch vụ bán lẻ được cung cấp qua internet và các mạng thông tin, điện tử và máy 
tính khác; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực sách, tạp chí, tạp chí định kỳ, bản tin, báo và các 
ấn phẩm khác về nhiều loại chủ đề được quan tâm phổ biến được cung cấp qua internet và 
các mạng thông tin, điện tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực giải trí liên 
quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện thể thao, các sản phẩm âm nhạc, và 
các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn, qua internet và các mạng thông tin, điện tử và máy 
tính khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến máy vi tính, sản phẩm điện tử và giải trí, thiết bị 
viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay kỹ thuật số di động và các thiết bị 
điện tử tiêu dùng khác, phần mềm máy tính và các linh kiện, thiết bị ngoại vi của máy 
tính, bao đựng cho các sản phẩm này, cung cấp qua internet và các mạng thông tin, điện 
tử và máy tính khác; giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng hoặc được cung cấp qua mạng 
thông tin toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác; dịch vụ đăng ký thuê bao, cụ thể là 
cung cấp dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội 
dung đa phương tiện được cung cấp qua internet và các mạng thông tin và điện tử khác; 
dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa 
phương tiện đã được ghi sẵn và có thể tải xuống trả phí hoặc trả trước được cung cấp qua 
internet và các mạng thông tin và điện tử khác; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo, 
trưng bày và triển lãm về thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh; cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
khoa học và công nghệ, dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; lập trình máy tính; 
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thiết kế.và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển và bảo trì phần 
mềm nguồn đóng (sở hữu độc quyền riêng) trong lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên, lời nói, diễn 
giả, ngôn ngữ, nhận dạng giọng nói và nhận dạng dấu giọng nói; cho thuê các thiết bị và 
dụng cụ phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần cứng và phần 
mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, các cơ sở dữ liệu 
và ứng dụng máy tính; cung cấp trực tuyến thông tin về phần cứng hoặc phần mềm máy 
tính; dịch vụ tạo lập, thiết kế, và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để 
đặt trang web; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng cho thuê chô 
đặt các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính để tạo, sáng tác, phân phối, tải, truyền, 
nhận, chơi, biên tập, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và tố chức văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện, và các ấn phẩm điện tử; dịch 
vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính dùng với phần 
mềm nhận dạng giọng nói và các ứng dụng phần mềm có sử dụng giọng nói; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp công cụ tra cứu để lấy dữ liệu qua 
mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ máy vi tính, cụ thể là 
cung cấp trang/nội dung cập nhật (feed) tùy biến theo người sử dụng về tin tức, thể theo 
thời tiết, bình luận, và các thông tin khác, nội dung từ các ấn phẩm định kỳ, blog và các 
trang và các văn bản, âm thanh, vi-đê-ô và nội dung đa phương tiện khác; tạo các chỉ mục 
về thông tin, các trang web và các nguồn trực tuyến khác có sẵn trên mạng máy tính toàn 
cầu cho người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu dưới dạng điện tử; dịch vụ mạng xã hội trực 
tuyến; cung cấp trang web mạng xã hội; dịch vụ nghiên cứu bản đồ và vẽ bản đồ (ánh xạ 
dữ liệu); dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh; đĩa DVD có độ nét cao, đĩa DVD có độ phân giải cao và đĩa 

DVD được thu sẵn; đĩa com-pắc (CD) được thu sẵn; bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể 
tải xuống; bản ghi phim điện ảnh, show truyền hình và vi-đê-ô có thể tải xuống; nhạc 
chuông, hình đồ họa, hình nên cho máy vi tính để bàn, trò chơi và nhạc có thể tải xuống 
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qua mạng máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm máy tính; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi vi-đê-ô; phần 
mềm trình bảo vệ màn hình máy vi tính; ứng dụng phần mềm máy vi tính có thể tải về 
dùng cho thiết bị di động; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về; tấm lót chuột; nam châm 
dùng để trang trí; kính mắt và mắt kính. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, tài liệu dạng in và các sản phẩm giấy, cụ thể là, văn phòng phẩm, đồ 
dùng học tập, bìa hồ sơ, bìa bọc sách, cái chặn sách đứng, lịch, giấy dính, vật dụng đánh 
dấu trang sách, thiệp chúc mừng, áp phích quảng cáo, bưu thiếp, dụng cụ viết, bút, bút 
chì, hình xăm tạm thời, sổ để trống, sổ ghi chép, danh bạ, sổ nhật ký, ảnh, an-bom ảnh, 
an-bom, bìa cứng đựng hồ sơ bằng giấy, biển thông báo (treo ở nắm cửa) bằng giấy, khăn 
trải bàn bằng giấy, giấy ăn, dải ruy băng bằng giấy, đồ thích hợp (trang trí) cho các bữa 
tiệc bằng giấy, túi đựng đồ ăn trưa bằng giấy, giấy gói, túi đựng quà bằng giấy, sách, tạp 
chí, bản tin định kỳ, truyện tranh, thiệp sưu tầm, sách trò chơi, sách trò chơi tại các buổi 
tiệc (liên hoan), sách trò chơi về các trò chơi giấy, sách trò chơi hoạt động, sách viễn 
tưởng (hư cấu), sách dành cho trẻ em, sách hoạt động dành cho trẻ em, sách tô mầu, sách 
bài hát, khung đứng bằng bìa các tông với ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật, chữ in nghệ 
thuật, tranh (ảnh) in nghệ thuật, đất nặn.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, đồ đội đầu; áo sơ mi, áo phông, quần, quần jean, quần soóc, 
quần áo lót, quần lót ống rộng của đàn ông, áo ấm dài tay, áo len dài tay, áo gi-lê, áo chui 
đầu, áo vét (áo khoác) thể thao, áo cộc tay, bộ com-lê, váy, áo váy, áo bờ-lu, đồ bơi, quần 
áo mặc ở bãi biển, áo choàng tắm, bộ đồ pi-gia-ma, trang phục cho trẻ sơ sinh, quần áo 
ngoài, áo choàng, áo vét (áo khoác), áo ấm dài tới đùi hoặc đầu gối có mũ trùm đầu, quần 
áo gió, áo mưa, găng tay, khăn quàng cổ, cà vạt, thắt lưng, găng tay hở ngón, trang phục 
dệt kim, tất ngắn, trang phục và mặt nạ dùng trong lễ Halloween và các lễ hội hóa trang 
được bán kèm thành bộ; mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai che nắng; giày, giày thể thao, giày ống, 
dép lê, giày da đanh (giày mô ca), xăng-đan.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, đồ để chơi (tiêu khiển), đồ dùng và dụng cụ thể thao; thiết bị 

cầm tay dùng để chơi trò chơi điện tử không dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; 

búp bê; quần áo cho búp bê; đồ đạc (đồ nội thất) cho búp bê; phụ kiện cho búp bê; nhân 

vật đồ chơi; đồ chơi bằng vải nhung; con rối, đồ chơi để chơi trong chậu tắm; đồ chơi 

bằng cao su có hình các nhân vật; đồ chơi có thể uốn cong; đồ chơi lên dây cót; các miếng 

(khối) xếp hình đồ chơi; trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; các nhân vật 

hành động đồ chơi và phụ kiện đi kèm; môi trường chơi (ngoại cảnh) cho các nhân vật 

hành động; trò chơi buổi tiệc; trò chơi trong nhà; trò chơi đóng vai; trò chơi bàn cờ hay 

các trò chơi tương tự với bàn để chơi; trò chơi kỹ năng hành động; trò chơi với những tấm 

thẻ; bài lá; trò chơi câu đố; kính vạn hoa; diều; đĩa bay; trang sức đồ chơi; đồng hồ đồ 

chơi; bảng phi tiêu; xe cộ đồ chơi và phụ kiện đi kèm; xe cộ đồ chơi để người chơi ngồi 

lên và cười; lều trại đồ chơi trong nhà; con rối điều khiển bằng tay (cầm tay); ngân hàng 

đồ chơi; đồ chơi phun nước; súng đồ chơi; máy trò chơi bắn đạn và có mái vòm; bóng để 

chơi các trò chơi; bóng cho các môn thể thao; vợt ten-nít và thiết bị ten-nít; thiết bị bóng 

bàn; gậy đánh gôn và thiết bị gôn; thiết bị bóng chày; thiết bị bóng rổ; thiết bị hốc-cây 

(khúc côn cầu); thiết bị bóng đá; giày trượt; giày trượt băng; ván trượt; bàn trượt tuyết; 

ván trượt nước; ván trượt tuyết; ván lướt theo ca nô; ván lướt sóng; xe hẩy chân (đồ chơi); 

máng trượt; xe trượt tuyết; xe trượt băng; khinh khí cầu; hộp hình thú bên trong có kẹo và 

quà được treo lên và bị đánh vỡ bởi người bị bịt mắt; cái đu; thiết bị sân chơi; bộ đồ chơi 
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thủ công theo sở thích riêrg bao gồm khuôn tạo hình bằng chất dẻo, khóa (chốt) để gắn 

khuôn hình đồ chơi, và phụ kiện trang trí cho hình đồ chơi tạo theo khuôn; dụng cụ nổi 

dùng để giải trí, cụ thể là bóng có thể thổi căng và dụng cụ đeo hai tay giúp nổi khi tập 

bơi dùng để giải trí; mặt nạ hóa trang (mặt nạ đồ chơi/mặt nạ sân khấu); thiết bị cầm tay 

dùng để chơi trò chơi điện tử với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; quả cầu tuyết; đồ 

trang trí cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ trang hoàng cây thông Nô-

en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); trò chơi máy vi tính; trò chơi vi-đê-ô.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các phụ kiện trời trang, quần áo, trang phục, đồ đi 

chân, đồ đội đầu, đồ chơi (trẻ em), trò chơi và đồ chơi, bộ sưu tập, đồ lưu niệm, đĩa DVD 

thu sẵn mang nội dung phim điện ảnh, đĩa compắc, đĩa DVD, đĩa và băng âm thành và vi-

®ª-«, đĩa CD ghi sẵn mang nội dung các buổi biểu diễn âm nhạc, phần cứng máy tính, 

phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, trò chơi máy tính, vật liệu/tài liệu dạy học, 

đồ trang sức, nam châm trang trí, kính đeo mắt, miếng đệm lót chuột máy vi tính, văn 

phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, áp phích quảng cáo, túi, đồ trang trí giáng sinh, và đồ 

vải lanh dùng trong nhà và trong bếp; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh và 

quản trị kinh doanh; ngiên cứu thị trường; dịch vụ thông tin và tư vấn kinh doanh; dịch vụ 

mua sắm cho người khác.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền điện tử dữ liệu, hình ảnh và tài liệu; phát tài liệu âm 

thanh, hình ảnh và nghe nhìn qua internet; dịch vụ truyền vi-đê-ô theo yêu cầu; dịch vụ 

truyền hình; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh; dịch vụ podcasting (sự ghi lại 

những chuơng trình phát thanh hoặc tạo file âm thanh, sau đó đăng lên internet, cho phép 

mọi người tải về thiết bị số cá nhân); cung cấp truy cập vào nhật ký và blog (trang nhật ký 

cá nhân) trực tuyến.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ các hoạt động văn hóa và 

thể thao; sản xuất, phân phối và giới thiệu các tác phẩm nghe nhìn dưới dạng phim và 

chương trình truyền hình, cung cấp thông tin trực tuyến về phim, chương trình truyền hình 

và giải trí vi- ®ª-« thông qua internet; các dịch vụ giải trí có bản chất là vi-đê-ô và hình 

ảnh không tải xuống được về phim được truyền qua internet và mạng liên lạc không dây; 

cung cấp các ấn phẩm điện tử không tải xuống được, cụ thể là nhật ký và blog (trang nhật 

ký cá nhân) trực tuyến; dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên giải trí theo chủ 

đề; dịch vụ giải trí có bản chất là các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ bảo tàng; dịch vụ 

bảo tàng có bản chất là triển lãm giáo dục lưu động; dịch vụ chuyến thăm quan triển lãm 

trong thời gian ngắn có hướng dẫn.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính trong lĩnh vực cung cấp tin tức và thông tin trực tuyến qua 

Internet; cung cấp thư mục, cơ sở dữ liệu, và công cụ tra cứu trực tuyến; cho thuê máy chủ 

(hosting) đăng nội dung số hóa trên internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; dịch 

vụ tạo lập, thiết kế các trang web trong đó người sử dụng có thể tạo nhật ký và blog (trang 

nhật ký cá nhân) trực tuyến; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch 

vụ trang web, cụ thể là tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian 

lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); cho thuê máy chủ đặt web.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ tư vấn liên quan đến mạng xã hội trực 

tuyến.   
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(210) 4-2015-32119 (220) 16.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SURBANA JURONG PRIVATE 

LIMITED   (SG) 
168 Jalan Bukit Merah, #01-01 
Connection One, Singapore 150168  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh; quản lí kinh doanh; quản trị và điều hành kinh doanh 

liên quan đến tài sản bất động sản, nhà ở, công nghiệp và thương mại; lập kế hoạch kinh 
doanh cho doanh nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; khảo sát kinh doanh; điều tra thương 
mại; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo; tổ 
chức triển lãm cho mục đích kinh doanh và thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh, cố vấn và tư vấn liên quan đến các 
dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến bất động sản; dịch 
vụ phát triển bất động sản [dịch vụ đầu tư bất động sản]; dịch vụ phát triển tài sản [dịch 
vụ đầu tư tài sản]; dịch vụ quản lý tài sản, cụ thể là quản lý bất động sản và tiện ích liên 
quan. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và xây dựng công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; 
thông tin về xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ kĩ thuật cụ thể là xây dựng và dịch vụ xây 
dựng công trình dân dụng (bao gồm dịch vụ xây dựng và bảo trì công trình); phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; thông tin về sữa chữa; dịch vụ giám 
sát việc xây dựng công trình; dịch vụ phát triển bất động sản (dịch vụ đầu tư bất động 
sản); các dịch vụ quản lý tòa nhà cụ thể là dịch vụ làm sạch và bảo dưỡng tòa nhà; dịch vụ 
nâng cấp và cải tạo bất động sản [xây dựng và quản lý dự án]; dịch vụ cung cấp các công 
việc hỗ trợ cụ thể là giám sát việc xây dựng công trình, giám sát việc sửa chữa công trình, 
giám sát công việc xây dựng công trình, giám sát hợp đồng xây dựng và giám sát các dự 
án xây dựng; dịch vụ mở rộng đất.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; cung cấp dịch vụ đào tạo thư ký công trình; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập 
huấn].  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; khảo sát lượng công trình; dịch vụ thiết lập bản vẽ đô thị và lập quy 
hoạch đô thị; đo đạc đất đai; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết lập bản vẽ; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu thiết bị điện, hóa 
chất; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế kỹ 
thuật; thiết kế nội thất; dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ tư vấn về ứng dụng các kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế kỹ thuật; dịch vụ tư vấn về thiết kế nội thất; tiến hành nghiên 
cứu, trắc địa và khảo sát trong việc quy hoạch công trình và đô thị; tiến hành các cuộc thí 
nghiệm hoặc nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực xây dựng dân dụng; nghiên cứu kỹ thuật 
đối với ngành công nghiệp xây dựng công trình; nghiên cứu kỹ thuật các dự án liên quan 
đến lập quy hoạch đô thị, xây dựng công trình, hệ thống dịch vụ xây dựng, kiến trúc, công 
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trình dân dụng, tổng quản lý dự án và quản lý dự án cơ sở; nghiên cứu và trắc địa địa chất; 
tiến hành nghiên cứu, trắc địa và khảo sát trên đất và đất tầng cái.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa công viên; dịch vụ tư vấn về thiết kế cảnh 
quan vườn hoa công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2015-32152 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện gia dụng 
Hoành Kiến Đạt - Long An  
(VN) 
KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; dây ăng ten; dây điện thoại; dây tín hiệu cáp đồng trục, 

vi mạch điện tử; thiết bị điều khiển từ xa các loại; bình ắc quy ; biến áp ; ăng ten tivi ; đầu 
thu truyền hình số mặt đất; bộ khuyếch đại ăng ten; mô tơ xoay ăng ten; loa, amply; ổ 
cắm; phích cắm, cầu dao điện; công tắc; các thiết bị đóng cắt điện. 

 
Nhóm 11: Đèn sạc; quạt sạc; đèn bàn học sinh; quạt điện; quạt gió; nồi cơm điện; bình 
đun; lò vi sóng; máy lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-32153 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.7.25; 5.13.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
MTV GAC VIET  (VN) 
137/9 đường số 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu gấc. 
 

Nhóm 05: Viên nang dầu gấc, viên nang bột gấc (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 29: Gấc tươi đông lạnh; màng hạt gấc sấy khô; thịt gấc vàng sấy khô; dầu gấc; gấc 
tươi xay nhuyễn. 

 
Nhóm 30: Bột gấc (gia vị); trà gấc.  

 
Nhóm 31: Hạt gấc. 

 
Nhóm 32: Nước ép gấc (đồ uống); nước ép gấc cô đặc (đồ uống).  
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(210) 4-2015-32158 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) FOSHAN SHUNDE YUSHENGJIA 

ELECTRICAL CO., LTD.   (CN) 

No. 3, qian-an road, jun-an community 

residential committee, jun-an town, 

shunde district, foshan city, guangdong 

province, people's republic of china  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; quạt gió (điều hòa không khí); hệ thống điều hòa 
không khí; quạt điện dùng cho cá nhân; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; ống 
phóng điện dùng cho chiếu sáng; đèn chiếu sáng; đèn; ống dạ quang để chiếu sáng; bóng 
đèn điện.  

 

 
(210) 4-2015-32192 (220) 17.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.3.1; 19.7.1; 21.3.7; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, vàng nâu, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Phúc Thịnh  (VN) 
56, Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác; đồ 
trang hoàng cây Noel, trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và văn hóa. 
 

 
(210) 4-2015-32316 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 7.3.2; 26.13.25 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Nhân  (VN) 
68/456G Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, găng tay, khẩu trang, mặt nạ, giày 

dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, thương mại trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, găng tay, 
khẩu trang, mặt nạ, giày dép.  
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(210) 4-2015-32333 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gốm sứ Minh 
Phát  (VN) 
1/330 khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ như: chậu các loại, bình 

các loại, tranh, tượng, bàn ghế các loại, bát, ly, tách các loại. 
 

 
(210) 4-2015-32388 (220) 18.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86/708,497 29.07.2015 US 

  
(731) ROGERS CORPORATION  (US) 

One Technology Drive, Rogers, 
Connecticut 06263, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu mạch điện tử, cụ thể là, lớp tráng nền điện môi (cách điện) trên một 

hoặc cả hai mặt với lớp dẫn điện để sản xuất mạch điện tử, có thể có hoặc không có chất 
dính hoặc màng liên kết điện môi, tẩm trước, dùng để sản xuất mạch điện tử. 

 
 

(210) 4-2015-32453 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.1.10 
(731) CK HUTCHISON ENTERPRISES 

LIMITED   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý liên quan đến hậu cần, cảng và trạm cuối bốc dỡ công-ten-nơ; 

dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến quản lý trạm cuối bốc dỡ công-te-nơ và phát 
triển cảng; đại lý quảng cáo; chức năng văn phòng cụ thể là cho thuê máy sao chụp, dịch 
vụ sao chụp, xử lí văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, bản ghi thông báo và dịch vụ 
đánh máy chữ; quản lý kinh. doanh; quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; đại lý 
xuất nhập khẩu; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; đánh giá sản phẩm 
thương mại và công nghiệp; bán đấu giá; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá vì lợi ích 
của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá tại cửa hàng bách hóa, hoặc siêu thị, 
hoặc cửa hàng điện bán lẻ hoặc cửa hàng bán lẻ chuyên về máy và thiết bị viễn thông 
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hoặc cửa hàng dược phẩm hoặc từ trang web trên internet về hàng hóa chung hoặc từ trang 
web chuyên về máy và thiết bị viễn thông điện hoặc các sản phẩm dược; cửa hàng bách 
hóa và siêu thị bán lẻ liên quan đến sản phẩm vệ sinh thân thể và trang điểm, chế phẩm 
làm sạch dùng cho cá nhân, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm 
sóc tóc, mặt nạ làm đẹp, bông cho mỹ phẩm, phụ kiện làm đẹp, dũa móng tay chân, dụng 
cụ cắt móng tay chân, dụng cụ uốn lông mi, phụ kiện dùng cho tóc, dải băng buộc đầu, 
kẹp tóc, tông đơ cắt tóc, dụng cụ uốn tóc, cái nhíp nhổ lông, tóc, bộ dụng cụ cắt sửa móng 
tay, chân, bộ chăm sóc móng chân, túi đựng mỹ phẩm, nước thơm xịt phòng, dược phẩm 
và chế phẩm vệ sinh, sản phẩm dược phẩm, bộ dụng cụ sơ cứu, thuốc đánh răng, các chế 
phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân, dây đeo chìa khóa, khóa, dao cạo, dao cạo điện tử, dao 
cạo râu, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng điện tử, lược, miếng bọt biển, khung 
tranh ảnh, gương, đồ dùng gia đình và đồ chứa đựng dùng cho gia đình, đồ thủy tinh, đồ 
sứ, đồ pha lê và đồ bằng đất nung, dao kéo và bộ đồ ăn, thiết bị nghe và hoặc nhìn và thiết 
bị ngoại vi, máy tính, máy vi tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, máy ảnh, 
máy quay phim, âm bản, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị để ghi, truyền tải hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, băng viđêô, băng cát-xét, đĩa ghi âm, băng 
và đĩa đã ghi trước, đồ trang sức, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, các tông và hàng 
hóa được làm từ những vật liệu này, ấn phẩm, sách, tạp chí, áp phích, báo, văn phòng 
phẩm, dụng cụ để viết, bài lá, hàng hóa làm bằng da và giả da, rương, hòm, vali và túi du 
lịch, hành lý, ô, gậy chống, bao tải và túi không bao gồm trong các nhóm khác, hàng dệt, 
quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, bít tất, trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao, 
thực phẩm và đồ uống, thực phẩm được bảo quản, đồ ăn nhẹ, bánh kẹo, đồ uống có cồn và 
hoặc không có cồn, bia; dịch vụ bán buôn và bán lẻ và dịch vụ trực tuyến liên quan đến 
rượu, đồ uống có cồn, ly rượu, bình rượu, phụ kiện dùng cho rượu, tủ đựng rượu được làm 
lạnh, tủ đựng rượu điều khiển được nhiệt độ, đồ phụ kiện để dùng rượu, xì gà.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát điện tử và truyền phát viễn thông; truyền các văn bản dữ 
liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, và liên lạc bằng âm thanh, bằng 

hình ảnh và các liên lạc điện tử, và các dữ liệu và thông tin bằng điện tử, máy tính, cáp, 
rađiô, máy nhắn tin bằng tín hiệu vô tuyến, máy telex, máy gửi tín hiệu hoặc tin nhắn 

bằng cách sử dụng tín hiệu điện tín, thư điện tử, máy fax, vô tuyến, sóng vi ba, tia laze, vệ 

tinh liên lạc, liên kết sóng vi ba, các phương tiện mặt đất, hệ thống kết nối có dây hoặc 
không dây hoặc internet hoặc các phương tiện truyền thông khác; dịch vụ phát thanh 

truyền hình; cung cấp dịch vụ đa phương tiện tương tác và thông tin viễn thông đa phương 

tiện; cung cấp các liên kết viễn thông cho hoạt động của công cụ tìm kiếm; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến truyền phát dữ liệu; dịch vụ viễn thông để truyền, cung cấp hiển thị thông 

tin cho các doanh nghiệp hoặc các mục đích trong nước từ một ngân hàng dữ liệu được 

lưu trữ trong máy tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ viễn thông liên quan đến internet; 
truyền thông tin và các trang web, các chương trình máy tính và dữ liệu khác; cung cấp 

kết nối viễn thông với internet hoặc với cơ sở dữ liệu; dịch vụ truyền các tin tức và thông 

tin bằng văn bản chạy trên màn hình vô tuyến; dịch vụ truy cập viễn thông; cung cấp truy 
cập viễn thông trực tuyến và liên kết tới internet và internet; cung cấp truy cập viễn thông 

vào internet; dịch vụ cổng internet; nhà cung cấp dịch vụ internet; cung cấp truy cập vào 
các trang web dịnh dạng MP3 trên internet; cung cấp truy cập vào các trang web nhạc số 

trên internet; cung cấp bản tin tương tác trực tuyến; thuê, cho thuê và thuê mua hộp đổi tín 

hiệu cáp truyền hình; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói 
trên; tất cả các dịch vụ nói trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 

hoặc từ internet; cung cấp truy cập máy tính đến các trang web trên một mạng thông tin 

điện tử; cung cấp truy cập máy tính đến cơ sở dữ liệu khác nhau; cung cấp cho người sử 
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dụng truy cập internet; cho thuê thời. gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính (không 
phải là nhà cung cấp dịch vụ internet); điều hành và tổ chức phòng chat; dịch vụ cổng kết 

nối viễn thông; truyền lệnh đặt hàng điện tử cho thương mại điện tử; cung cấp liên kết 

máy tính đến trang web của bên thứ ba để tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh thế 
giới thực và thương mại điện tử.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ trạm cuối cảng bốc dỡ công-te-nơ, xử lý bốc dỡ hàng hóa và dịch vụ 
hậu cần vận tải; cung cấp và phân phối điện; cung cấp và đổ đầy nhiên liệu, lưu giữ xe cộ; 

dịch vụ xếp, dỡ và giao công-te-nơ và hàng hoá; dịch vụ xử lý bốc dỡ hàng hóa của các bộ 
phận dự phòng của xe cộ; neo tàu; dịch vụ chở hàng hóa.bằng xà lan; dịch vụ thông tin đã 

máy tính hóa liên quan đến hậu cần vận tải, vận chuyển và hàng hóa chuyên chở; lưu giữ 

bãi công-te-nơ; chuyên chở hàng hóa; hoạt động bến tàu du lịch, dịch vụ điều khiển đón 
trả hành khách và vị trí; tạo thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa cho công-te- nơ bồn; hoạt 

động sân bay; dịch vụ vận tải trong bản chất của quản lý hậu cần liên quan đến giao thông 

vận tải; thông tin liên quan đến dịch vụ chuyển phát, lưu kho, lưu giữ và vận chuyển được 
cung cấp trực tuyến từ một máy tính hoặc bằng các phương tiện của các trang web trên 

internet. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc y tế, tư vấn, chẩn đoán và kê đơn thuốc; tư vấn dược; dịch vụ y tế tại 

bệnh viện; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến chăm sóc sức khỏe hoặc các vấn đề y tế; 

cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet liên quan đến chăm 
sóc sức khỏe hoặc các vận đề y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ khu 

nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm tóc và cắt tóc; thẩm mỹ viện và salon làm 
đẹp; dịch vụ tắm hơi và phòng mát- xa; dịch vụ cắm hoa; dịch vụ tư vấn dược; dịch vụ làm 

đầu; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn y tế, vệ sinh, dinh dưỡng, dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên; cung cấp tất cả các dịch vụ nói trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ 

internet; dịch vụ kê đơn và tư vấn y tế được cung cấp trong cửa hàng dược phẩm, nhà 

thuốc và cửa hàng thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-32458 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
VINA Sinh  (VN) 
31 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Men vi sinh phân giải mùn hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; men vi sinh 
xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y 
 

Nhóm 31: Men vi sinh dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích 

y tế, không phải thuốc thú y). 
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(210) 4-2015-32509 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.4 
(591) Xám, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VCCRP  (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 

tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web.  

 
Nhóm 36: Cung cấp thông tin tài chính thông qua internet.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục, dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến trên internet.   

 

 
(210) 4-2015-32511 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VCCORP   (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại, mua sắm thông qua mạng internet; dịch vụ mua bán máy tính, điện thoại, 
thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, nội thất, thời trang, phụ kiện, ô tô, xe máy, xe đạp 
thông qua mạng internet.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ đầu tư tài chính; 
chuyển nhượng vốn; cung cấp thông tin giá cả thị trường chứng khoán; tất cả các dịch vụ 
này được cung cấp trực tuyến trên mạng internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 
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(210) 4-2015-32515 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A25.7.4; A5.11.13; 5.5.19; 

A5.5.22 
(591) Xanh, cam, vàng, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VCCORP   (VN) 
Số 01 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet có thể tải xuống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web.  

 

Nhóm 36: Cung cấp thông tin tài chính thông qua internet 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
internet.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ xuất bản sách và tạp chí điện tử 
trực tuyến trên internet. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2015-32553 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh, xám
(731) Nguyễn Ngọc Tú  (VN) 

Số 2 dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép đen; ống thép hình; ống mạ kẽm; vách chống rung (tất cả là vật liệu 
xây dựng bằng kim loại); chốt cửa bằng kim loại; tấm đúc cho xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 09: Thiết bị đóng cắt, chống rò điện; rơ le bảo vệ, điều khiển tự động; tủ điện; dây 
cáp điện; camera an ninh; ắc quy điện. 

 

Nhóm 11: Đèn led các loại dùng cho chiếu sáng; đèn led (phát sáng) dùng cho quảng cáo; 
bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước dùng điện); đèn sưởi; máng đèn; đèn ốp trần.  

 

Nhóm 17: Băng dính cách điện; ống mềm phi kim loại: ống và phụ kiện nhựa chịu nhiệt 
PP-R (ống mềm); ống và phụ kiện nhựa HDPE (ống mềm); ống và phụ kiện nhựa U.PVC 
(ống mềm); vách cách nhiệt (vật liệu cách nhiệt dạng bán thành phẩm); vách cách âm (vật 
liệu cách âm dạng bán thành phẩm).  
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Nhóm 19: Vách chống rung (vật liệu xây dựng phi kim loại); gỗ lát sàn; ống nhánh không 
bằng kim loại (ống cứng); ống dẫn, ống cứng không bằng kim loại, cho hệ thống thông 
gió và hệ thống điều hoà không khí; ống dẫn chịu áp (ống cứng không bằng kim loại); 
ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng). 

 

 
(210) 4-2015-32595 (220) 19.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) DKSH SINGAPORE PTE LTD  (SG) 

24 Penjuru Road, #03-02, Singapore 
609128 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; kem bơ; bơ hạt sô-cô-la; cá đóng hộp; mứt ướt; thạch cho thực phẩm; bơ 
thực vật; mứt cam nhão; quả hạch đã chế biến; bơ lạc; lát khoai tây rán giòn; xúp; bơ hạt 
dẻ có chứa sô cô la; pho mát phết tan chảy; kem phết trên cơ sở hạt dẻ; kem phết trên cơ 
sở sữa. 

 

Nhóm 30: Bánh quy (thường dùng với trà); kẹo; bánh kẹo; bánh quy (thường dùng để 
tráng miệng); bánh quy giòn; mật ong; nước xốt cà chua nấm (xốt); mỳ ống; mỳ sợi; bỏng 
ngô; bánh kẹo đường; sốt cà chua. 

 

 
(210) 4-2015-32806 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.21; 5.7.21; A19.3.24; A25.3.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) LUEN FOOK MEDICINE COMPANY 

PTE LTD.   (SG) 
203 Henderson Road #05-08, Henderson 
Industrial Park, Singapore 159546  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Hợp chất trị chứng ho; thuốc dùng cho người; dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2015-32912 (220) 23.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.12.1; 1.15.9 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện và chiếu sáng 
Hải Quỳnh Hưng  (VN) 
Tổ 16 ngõ 296/61 số 23 đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng (đốt nóng), đèn trần (nhà), đèn chùm treo, bông đèn chiếu 

sang, đèn led (thiết bị chiếu sáng).  
 

 
(210) 4-2015-32982 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.9; 2.9.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, vàng cam, tím, trắng, nâu, đen, tím 

nhạt, đỏ, đỏ nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm  (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 

Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em; tã giấy. 
 

 
(210) 4-2015-32983 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.9; 2.5.6 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, vàng cam, tím, trắng, nâu, đen, tím 

nhạt, đỏ, đỏ nhạt 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 

Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em; tã giấy. 
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(210) 4-2015-32984 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.9; 2.5.6 
(591) Xanh, vàng, vàng cam, tím, trắng, nâu, 

đen, tím nhạt, đỏ, đỏ hồng, nâu tím, xanh 
lá cây 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em; tã giấy. 

 

 
(210) 4-2015-32985 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.9; 10.5.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, vàng cam, tím, trắng, nâu, đen, tím 
nhạt, đỏ, đỏ hồng, nâu tím 

(731) Công ty cổ phần Diana 
Unicharm   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em; tã giấy. 

 

 
(210) 4-2015-33050 (220) 24.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86/742,413 31.08.2015 US 

86/742,418 31.08.2015 US 
86/742,431 31.08.2015 US 
86/742,443 31.08.2015 US 
86/742,452 31.08.2015 US 
86/742,458 31.08.2015 US 
86/742,413 31.08.2015 US 
86/742,468 31.08.2015 US 
86/742,474 31.08.2015 US 
86/742,478 31.08.2015 US 
86/742,490 31.08.2015 US 
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86/742,493 31.08.2015 US 
86/742,501 31.08.2015 US 
86/742,509 31.08.2015 US 
86/742,518 31.08.2015 US 
86/742,529 31.08.2015 US 

(531) 24.17.20 
(731) VERIZON TRADEMARK SERVICES 

LLC   (US) 
1320 North Court House Road, 9th 
Floor, Arlington, Virginia 22201, United 
States  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị, linh kiện và hệ thống viễn thông, truyền hình (tivi), mạng lưới máy 

tính và công nghệ thông tin; phần mềm viễn thông; điện thoại, máy tính bảng và thiết bị 
liên lạc không dây để truyền tải âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh, máy nghe nhạc; đầu thu 
kỹ thuật số truyền hình; thiết bị ghi hình kỹ thuật số (DVRs); điều khiển từ xa dùng cho 
thiết bị thu hình (tivi), máy tính và đầu thu hình kỹ thuật số; thiết bị truyền thông kỹ thuật 
số sử dụng kỹ thuật truyền theo dòng (stream); bộ điều biến (modems) và thiết bị định 
tuyến (routers); hệ thống hoa tiêu qua vệ tinh, cụ thể là hệ thống định vị toàn cầu (GPS); 
phụ kiện cho điện thoại, điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị liên lạc không dây, 
cụ thể là tai nghe chụp đầu kết hợp mi-crô, tai nghe nhét tai, bộ sạc điện thoại, bộ sạc pin, 
giá giữ thiết bị trên ô tô, giá đỡ điện thoại di động; đế sạc pin và đế cắm thêm (là một thiết 
bị dùng để gắn máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác để 
sạc pin, hoặc kết nối với thiết bị nguồn, các thiết bị ngoại vi hoặc các thiết bị phụ trợ 
khác) (charging and docking stations), vỏ bảo vệ máy tính bảng và điện thoại di động, vỏ 
bảo vệ và vỏ bao cho thiết bị điện tử cầm tay, bao da điện thoại di động, màng nhựa chống 
lóa và chống xước dùng cho màn hình điện thoại di động (phụ kiện điện thoại); loa di 
động và loa không dây; hộp đựng đĩa DVD và đĩa compắc (CD); túi đựng máy vi tính; 
miếng đệm lót để di chuột máy tính; chuột máy vi tính; nam châm trang trí; thiết bị viễn 
thông không dây dùng để truyền tải âm thanh, giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, viđêô, và tin 
nhắn, truy cập internet, truy cập dịch vụ định hướng và dẫn đường, tải nhạc, viđêô và các 
ứng dụng thông qua sóng di động mà không cần các thiết bị chuyên dụng (over the air), 
bao gồm cả máy nghe nhạc và máy ghi hình; thiết bị liên lạc không dây để thiết lập một 
mạng nội bộ không dây; thiết bị và bộ cảm ứng điện tử cá nhân có thể mang theo dùng để 
xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu sinh trắc của người sử dụng [không dùng cho mục đích y 
tế]; hệ thống điện tử phản hồi khẩn cấp cá nhân bao gồm một thiết bị không dây được đeo 
trên cơ thể với một nút bấm để người sử dụng thông báo với người khác trong trường hợp 
khẩn cấp, và một thiết bị từ xa có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ; thiết bị định vị cá nhân 
có thể mang theo có trang bị phần mềm cho phép cha mẹ giám sát vị trí con của họ; phần 
mềm và phần cứng máy vi tính dùng cho viễn thông, truyền hình, mạng lưới máy tính và 
công nghệ thông tin; phần mềm ứng dụng máy vi tính trong lĩnh vực giải trí, trò chơi và 
nâng cao năng suất; phần mềm quản lý mạng, phần mềm được sử dụng để kiểm soát truy 
cập mạng, tạo và duy trì tường lửa; chương trình máy tính để truy cập một mạng lưới máy 
tính toàn cầu và mạng lưới liên lạc máy tính tương tác; phần mềm máy tính để mã hóa; 
phần mềm bảo mật mạng và máy tính; phần mềm cho các dịch vụ công nghệ máy với 
máy hay còn gọi là m2m (m2m là công nghệ cho phép các thiết bị có thể trao đổi với các 
hệ thống thông qua mạng vô tuyến hoặc hữu tuyến) , các thiết bị được kết nối và internet 
vạn vật (IoT); bộ phát triển phần mềm (SDKs) và giao diện lập trình ứng dụng (API) để 
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tạo phần mềm và các ứng dụng liên quan tới công nghệ m2m và các thiết bị internet vạn 
vật (IoT), và các sản phẩm và dịch vụ internet vạn vật (IoT); phần mềm dùng cho việc kết 
nối dữ liệu và mạng internet vạn vật (IoT), quản lý, lập cấu hình, dữ liệu và kiểm soát thiết 
bị; phần mềm thu thập và truyền tải dữ liệu từ các thiết bị được kết nối công nghệ m2m và 
internet vạn vật (IoT),tích hợp dữ liệu với doanh nghiệp, trang web và phần mềm ứng 
dụng di động; phần mềm ứng dụng cung cấp việc nhắn tin, chia sẻ giọng nói, dữ liệu và 
hình ảnh; phần mềm cung cấp dịch vụ truyền hình qua internet; phần mềm sáng tác, tải 
xuống, truyền tải, thu nhận, chỉnh sửa, giải nén, mã hóa, giải mã, hiển thị, vận hành, lưu 
trữ và sắp xếp văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, viđêô, trò chơi điện tử, phương tiện 
truyền thông kỹ thuật số và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và chương trình trò chơi 
điện tử và viđêô; phần mềm dùng để truyền nội dung kỹ thuật số theo dòng (streaming); 
phần mềm cắt viđêô; phần mềm máy tính để thu thập, chỉnh sửa, sắp xếp, sửa đổi, đánh 
dấu, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mềm ứng dụng máy tính cho 
điện thoại di động, cụ thể là phần mềm xử lý dữ liệu; phần mềm ứng dụng máy tính cho 
điện thoại di động, cụ thể là phần mềm tạo thuận lợi cho việc liên lạc; phần mềm trò chơi 
điện tử cho thiết bị không dây; phần mềm nhận dạng cử chỉ để chia sẻ giọng nói, hình ảnh 
và dữ liệu; phần mềm ứng dụng truyền tải thông tin liên quan đến thể dục, hoạt động và 
sức khỏe; phần mềm ứng dụng quản lý thông tin liên quan đến chương trình sức khỏe và 
thể dục; phần mềm ứng dụng dùng cho dữ liệu và thiết bị giám sát sinh trắc học; phần 
mềm cho phép truyền tải thông tin về bản đồ, sự điều hướng, giao thông, thời tiết và các 
thông tin tâm điểm tới mạng viễn thông, trang mạng internet và điện thoại di động; hệ 
thống phần mềm và phần cứng máy tính, cụ thể là phần mềm đầu đọc chẩn đoán tích hợp 
(obd), thiết bị thu phát âm thanh và loa được lập trình để bố trí và trả lời những yêu cầu hỗ 
trợ trên đường đi, truyền tải giọng nói và dữ liệu, định vị và phục hồi phương tiện, chẩn 
đoán phương tiện thời gian thực, phát hiện sự cố khẩn cấp và điều phối hỗ trợ khẩn cấp 
trên đường thông qua một hệ thống định vị toàn cầu nội bộ (GPS) và viễn thông di động; 
phần mềm máy tính để điều phối các xe hỗ trợ khẩn cấp trên đường để phản hồi các yêu 
cầu dịch vụ hỗ trợ; ứng dụng di động cung cấp đồng hồ tính thời gian đỗ xe; ứng dụng di 
động để định vị phương tiện trên bản đồ; phần mềm máy tính cho phép người sử dụng cài 
đặt nhắc nhở cho các thông báo bảo dưỡng phương tiện; phần mềm ứng dụng cho việc 
thanh toán, chuyển và nhận tiền; phần mềm ứng dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thanh toán di động; nền tảng tài chính điện tử (phần mềm máy tính) điều tiết nhiều loại 
giao dịch thanh toán và  giao dịch nợ thông qua điện thoại di động (các sản phẩm nêu trên 
hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,413 ngày 31/08/2015). 

 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ thể thao; đồ trang sức; đồng hồ; đồng hồ bấm giờ 
(các sản phẩm nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,418 ngày 
31/08/2015). 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là danh bạ điện thoại; sách mỏng, sách nhỏ, tờ giấy đã in và 
thiếp in, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy trong các lĩnh vực viễn thông, mạng máy tính và 
công nghệ thông tin; bút chì; bút mực; bút đánh dấu; tập giấy ghi chú; tập giấy ghi chú có 
chất dính; vật dụng chặn giấy; lịch; dụng cụ dập ghim cho giấy; vật dụng kẹp tiền (các 
sản phẩm nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,431 ngày 31/08/2015).  

 

Nhóm 18: Túi thể thao; ô; túi xách đi chợ của phụ nữ (túi tote); hộp đựng danh thiếp; ba 
lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; thẻ gắn hành lý (các sản phẩm nêu trên hưởng quyền ưu tiên 
theo Đơn tại Mỹ số 86/742,443 ngày 31/08/2015).  

 
Nhóm 24: Khăn vải phục vụ chơi gôn; chăn sử dụng ngoài trời; khăn tắm biển (các sản 
phẩm nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,452 ngày 31/08/2015).  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
858 

Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là mũ lưỡi trai, áo vét, áo sơ mi, quần dài và mũ; áo sơ mi, 
quần dài và mũ có chứa thiết bị giám sát sinh trắc học; dép tông; ca-vát; găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ (các sản phẩm nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 
86/742,458 ngày 31/08/2015). 

 
Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn, cụ thể là dụng cụ để sửa tảng đất cỏ, vật dụng đánh dấu 
bóng gôn, bóng chơi gôn, vật dụng giữ bóng gôn đứng thẳng (golf tees); bóng bãi biển; đồ 
chơi yo-yo; đĩa bay (đồ chơi); bóng bay (đồ chơi); xúc xắc, cờ đôminô; bài lá; phỉnh dùng 
để chơi poker; bóng đá (các sản phẩm nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 
86/742,462 ngày 31/08/2015).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán hàng trực tuyến các hàng hóa công nghệ thông tin và 
viễn thông, các thiết bị và phụ kiện điện tử không dây như là tai nghe chụp đầu có mi-crô, 
pin và vỏ bọc thiết bị điện tử, các công nghệ không dây có thể đeo được như  đồng hồ 
thông minh và các thiết bị thể dục thể hình, thiết bị và bộ điều khiển trò chơi, thiết bị 
truyền thông sử dụng kỹ thuật truyền theo dòng (streaming), hàng hóa liên quan đến 
truyền  hình thuê bao, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị kết nối dùng cho gia đình bao 
gồm máy điều nhiệt, thiết bị chiếu sáng và an ninh gia đình, và dịch vụ trưng bày sản 
phẩm; đăng ký thuê bao dịch vụ truyền hình cho người khác; xúc tiến thương mại các sản 
phẩm và dịch vụ viễn thông, sản phẩm và dịch vụ truyền hình thuê bao, các sản phẩm 
công nghệ kỹ thuật số và điện tử tiêu dùng thông qua việc giảm giá và phiếu giảm giá trực 
tuyến; đăng ký thuê bao dịch vụ truyền theo dòng (streaming) chương trình truyền hình, 
phim, âm nhạc, sự kiện trực tiếp, viđêô, trò chơi và các nội dung đa phương tiện cho người 
khác; cung cấp âm thanh, viđêô, dữ liệu, trò chơi và các nội dung đa phương tiện điện tử 
và trên nền web thông qua truyền hình, máy tính, máy tính cầm tay, điện thoại di động và 
các thiết bị điện tử cá nhân khác cho thuê bao tính phí hoặc trả trước; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến các sản phẩm viễn thông liên quan đến điện thoại và linh kiện điện 
thoại, máy tính bảng và linh kiện máy tính bảng, thiết bị điện tử cá nhân có thể mang theo 
như đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi hoạt động cơ thể, thiết bị điện tử kết nối mạng 
tại nhà như máy điều nhiệt, bộ điều khiển ánh sáng và thiết bị theo dõi an ninh; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm viễn thông liên quan đến các dự án thông tin liên 
lạc qua điện thoại, tin nhắn, thông điệp và dữ liệu, các dịch vụ truyền theo dòng 
(streaming) âm thanh và hình ảnh, các dự án dịch vụ internet và dự án truyền tải qua 
truyền hình; dịch vụ quảng bá các cuộc thi và sự kiện thể thao cho người khác nhằm mục 
đích thương mại; dịch vụ quảng cáo trên thiết bị điện tử di động cho người khác; dịch vụ 
cung cấp dữ liệu cho các thuê bao không dây để quảng bá hàng hoá và dịch vụ của người 
khác; quản lý chương trình giảm giá cho phép những người tham gia nhận được các giảm 
giá đối với hàng hóa và dịch vụ thông qua việc sử dụng thẻ thành viên giảm giá; dịch vụ 
quảng cáo và xúc tiến thương mại bao gồm xúc tiến hàng hóa và dịch vụ của người khác 
bằng việc giảm giá bao gồm giảm giá đối với dịch vụ du lịch và sửa chữa tự động; dịch vụ 
thúc đẩy bán hàng cho các dịch vụ viễn thông và truyền hình thông qua việc quản lý 
chương trình có giải thưởng khích lệ theo đó khách hàng sẽ nhận được giải thưởng khi 
giới thiệu khách hàng mới; dịch vụ từ thiện cụ thể là quảng bá nâng cao nhận thức của 
công chúng về các vấn đề môi trường, chính sách và các sáng kiến; dịch vụ từ thiện, cụ 
thể là sắp xếp và tổ chức các chương trình tình nguyện viên và các dự án phục vụ cộng 
đồng (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,468 ngày 
31/08/2015). 

 
Nhóm 36: Bảo trợ tài chính cho các chương trình và sự kiện thể thao, giáo dục và giải trí; 
chuyển tiền điện tử; dịch vụ giao dịch tài chính, cụ thể là cung cấp các giao dịch thương 
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mại bảo đảm và các lựa chọn thanh toán; dịch vụ tổ chức từ thiện, cụ thể là cung cấp hỗ 
trợ tài chính cho các chương trình và dịch vụ của người khác; cung cấp các khoản tài trợ 
bằng tiền cho nghiên cứu và giáo dục trong các lĩnh vực phổ cập giáo dục, phòng chống 
bạo lực gia đình, thúc đẩy giáo dục trẻ em về các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 
toán học (STEM), chăm sóc sức khỏe và công nghệ chăm sóc sức khỏe, các vấn đề về môi 
trường, và hệ thống năng lượng thông minh (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên 
theo đơn tại Mỹ số 86/742,474 ngày 31/08/2015); dịch vụ từ thiện, cụ thể là cung cấp các 
khoản tiền tài trợ cho các tổ chức và dịch vụ từ thiện khác nhằm hỗ trợ công tác phòng 
chống bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền 
ưu tiên theo Đơn tại Mỹ số 86/742,509 ngày 31/08/2015). 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa mạng lưới và thiết bị viễn thông, phần cứng máy 
tính, hệ thống máy tính và mạng lưới thông tin liên lạc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa 
dây và ổ cắm điện thoại; dịch vụ hỗ trợ trên đường khẩn cấp, cụ thể là trả lời các cuộc gọi 
hỗ trợ trên đường, thay lốp xe hết hơi, cung cấp nhiên liệu khẩn cấp và khởi động xe đã 
hết bình ắc quy; cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin về cơ khí ô tô qua điện thoại cho 
mục đích sửa chữa và bảo dưỡng (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại 
Mỹ số 86/742,478 ngày 31/08/2015); cung cấp thông tin về việc chẩn đoán xe cộ và hồ sơ 
chẩn đoán xe cộ thông qua một mạng thông tin máy tính (cho mục đích bảo dưỡng và sửa 
chữa xe cộ) (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,509 
ngày 31/08/2015). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (thông tin liên lạc từ xa bằng cáp, điện báo, điện thoại, 
rađiô, tivi hoặc vệ tinh); dịch vụ phát sóng trên truyền hình, truyền tải và phát sóng các 
chương trình phát thanh, viđêô và các chương trình truyền hình tới máy thu hình, máy tính 
và các thiết bị điện tử không dây; dịch vụ truyền hình ảnh (viđêô) theo yêu cầu (VOD); 
dịch vụ truyền hình trả tiền cho nội dung xem (PPV); dịch vụ cho thuê thiết bị thu nhận 
tín hiệu (set-top boxes) và máy thu âm kỹ thuật số (DVR) để sử dụng với máy thu hình; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến cho mạng xã hội; dịch vụ truyền điện tử và 
truyền theo dòng (streaming) các chương trình truyền hình, phim ảnh, âm nhạc, các sự 
kiện trực tiếp, viđêô, trò chơi và các nội dung đa phương tiện cho người khác; dịch vụ viễn 
thông và công nghệ thông tin, cụ thể là truyền tải giọng nói, âm thanh, viđêô, hình ảnh, 
thông tin, dữ liệu và các nội dung khác qua mạng viễn thông, mạng thông liên lạc không 
dây, mạng internet, mạng thông tin qua cáp quang, và các mạng dữ liệu máy tính khác; 
dịch vụ cung cấp thuê bao số (DSL) và internet tốc độ cao; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
cung cấp truy cập tương tác nhiều người dùng vào mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu; 
dịch vụ internet tốc độ cao (internet backbone), cụ thể là một đường truyền tốc độ cao 
hoặc hàng loạt các kết nối tạo thành một đường chính trong một mạng lưới; dịch vụ 
truyền tải mạng diện rộng (WAN); dịch vụ truyền tải mạng Ethernet; dịch vụ mạng tốc độ 
cao truyền không đồng bộ (atm), cụ thể là truyền tải thông tin được mã hóa vào các ngăn 
chứa (cells) có dung lượng nhỏ cố định; dịch vụ mạng kỹ thuật số tích hợp đa dịch vụ 
(ISDN); dịch vụ thông tin liên lạc giao thức internet (IP), cụ thể là truyền tải thông tin 
thông qua internet; dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) và dịch vụ đường dây riêng, cụ thể là 
cung cấp thông tin liên lạc điện tử thời gian thực an toàn và riêng tư thông qua mạng máy 
tính; dịch vụ truyền tải dữ liệu điện tử; dịch vụ truyền tải giọng nói, dữ liệu, viđêô và đa 
phương tiện được chuyển đổi; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến internet và các 
mạng thông tin liên lạc, mạng dữ liệu và mạng không dây đã được máy tính hóa khác; 
dịch vụ cung cấp truy cập nhiều người dùng vào mạng thông tin liên lạc không dây; dịch 
vụ cổng viễn thông, cụ thể là cung cấp cổng kết nối giữa viễn thông độc lập và mạng  máy 
tính để chia sẻ lưu lượng truy cập internet; dịch vụ hội nghị truyền hình (viđêô), âm thanh 
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và dữ liệu qua; dịch vụ viễn thông không dây, cụ thể là truyền tải giọng nói và dữ liệu 
không dây; dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp dịch vụ truyền giọng nói trên giao thức 
internet (VOIP); dịch vụ tin nhắn điện tử; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực viễn thông và 
thông tin liên lạc được máy tính hóa; cung cấp dịch vụ điểm truy cập mạng (NAPs) để 
trao đổi lưu lượng truy cập internet giữa các nhà cung cấp lưu lượng truy cập internet; 
dịch vụ thư điện tử và tin nhắn dạng văn bản; dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, 
cụ thể là dịch vụ điện thoại và truyền tải giọng nói; dịch vụ hội nghị qua điện thoại; dịch 
vụ truyền tải điện tử giọng nói và dữ liệu có tính năng mã hóa và giải mã; dịch vụ truyền 
thông tin qua mạng viễn tin; dịch vụ truyền tải dữ liệu và thông tin thông qua mạng viễn 
trắc (telemetry); dịch vụ họp từ xa (telepresence); dịch vụ gửi thông tin liên quan đến an 
toàn, an ninh, chẩn đoán và quản lý xe cộ qua mạng viễn tin; dịch vụ thông tin liên lạc 
băng thông rộng không dây hai chiều được cung trong các xe tự động; dịch vụ cung cấp 
thông tin chẩn đoán xe cộ và nhắc nhở bảo dưỡng xe cộ qua thư điện tử, trang web và các 
ứng dụng điện thoại di động; dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp khả năng liên lạc với 
trung tâm cuộc gọi từ xa từ một phương tiện để báo cáo các tai nạn và tình huống khẩn 
cấp để có thể xác định vị trí của phương tiên và cử nhân sự khẩn cấp đến; dịch vụ ứng phó 
khẩn cấp, cụ thể là gửi các thông báo báo động điện tử khẩn cấp thông qua mạng viễn 
thông; dịch vụ truyền tải điện tử bảo đảm các dữ liệu và thông tin cho ngành công nghiệp 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mạng lưới chuyển phát nội dung; dịch vụ nền tảng truyền 
thông kỹ thuật số cho việc mã hóa, chuyển phát và hiển thị nội dung phương tiện truyền 
thông kỹ thuật số; cho thuê thiết bị viễn thông đầu cuối (CPE); dịch vụ điện thoại miễn 
phí; cung cấp dịch vụ trung tâm cuộc gọi và trung tâm liên lạc; dịch vụ trả lời bằng giọng 
nói và dịch vụ định tuyến cuộc gọi; dịch vụ tin nhắn thoại điện tử, cụ thể là ghi và truyền 
tin nhắn thoại qua điện thoại, văn bản, dịch vụ tin nhắn kỹ thuật số không dây bằng số và 
hình ảnh và dịch vụ thư điện tử; dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ máy với máy 
(m2m); dịch vụ viễn thông sử dụng internet vạn vật (IoT); cung cấp dịch vụ truyền điện tử 
các dữ liệu và thông tin đến các thiết bị sử dụng công nghệ máy với máy (m2m) được kết 
nối không dây ), các thiết bị được nối mạng và đến các thiết bị được kết nối internet bao 
gồm cả Internet vạn vật (IoT); dịch vụ truyền điện tử các dữ liệu qua các mạng không dây 
cho các dịch vụ công nghệ máy với máy (m2m) và internet vạn vật (IoT) và các thiết bị 
được kết nối; dịch vụ truyền điện tử và viễn tin các dữ liệu liên quan đến việc giám sát, 
định vị, khôi phục và theo dõi tài sản và các thiết bị được kết nối trong nhiều ngành công 
nghiệp; dịch vụ tư vấn viễn thông liên quan đến công nghệ máy với máy(m2m), các thiết 
bị được kết nối, quản lý thiết bị từ xa và internet vạn vật (IoT); dịch vụ công nghệ máy với 
may (m2m) để quản lý đội xe; dịch vụ viễn thông cho mục đích từ thiện, cụ thể là cung 
cấp các quyên góp điện thoại không dây và đường cước điện thoại không dây cho các nạn 
nhân của bạo hành gia đình và các nhóm hỗ trợ liên quan (các dịch vụ nêu trên hưởng 
quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,490 ngày 31/08/2015); dịch vụ từ thiện, cụ thể là 
tặng điện thoại di động và thời gian gọi miễn phí nhằm hỗ trợ công tác phòng chống bạo 
lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình; dịch vụ cung cấp hoạt động mạng thông tin 
điện tử (dịch vụ viễn thông) (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 
86/742,509 ngày 31/08/2015).    

 
Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ trên đường khẩn cấp, cụ thể là dịch vụ kéo, kéo bằng tời và 
chuyển phát chìa khóa; dịch vụ định vị xe cộ dưới dạng cung cấp thông tin địa lý liên 
quan đến vị trí của xe cộ; cung cấp thông tin thông qua mạng viễn thông và điện thoại di 
động cụ thể là thông tin định tuyến, dẫn đường, định vị toàn cầu cho xe cộ; dịch vụ thông 
tin liên quan đến giao thông, cụ thể là tắc nghẽn giao thông và du lịch, cụ thể là thông tin 
trạm xăng và địa điểm được quan tâm; cung cấp thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và định 
tuyến chuyến đi qua các trang web và các đường dẫn trang web; dịch vụ lưu trữ máy tính 
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và thiết bị viễn thông cho người khác (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn 
tại Mỹ số 86/742,493 ngày 31/08/2015).    

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới hình thức các chương trình tin tức truyền hình và các buổi 
biểu diễn  hình ảnh và âm thanh thông qua truyền hình, máy tính và các thiết bị điện tử 
không dây; dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện internet; dịch vụ 
giải trí dưới dạng các dịch vụ phát triển, sáng tạo, sản xuất, và hậu sản xuất nội dung giải 
trí đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình truyền hình, viđêô 
và các chương trình nội dung trực tiếp gồm nhiều chủ đề; cung cấp cổng trang web 
internet trong lĩnh vực giải trí; tổ chức rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi nhằm thúc 
đẩy việc sử dụng các dịch vụ viễn thông và thiết bị không dây; cung cấp chương trình giải 
thưởng khích lệ được thiết kế để trao thưởng cho người tham gia thể hiện xuất sắc liên 
quan đến sự đổi mới và công nghệ; cho thuê các tiện ích dùng cho sân vận động (các dịch 
vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,501 ngày 31/08/2015); dịch 
vụ đấu trường, cụ thể là cung cấp tiện ích dùng chung cho sự kiện thể thao và buổi hòa 
nhạc (dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,518 ngày 
31/08/2015); dịch vụ tổ chức các chương trình giải thưởng khích lệ cho các nhà phát triển 
phần mềm và các lập trình viên sinh viên đẩy mạnh đổi mới và công nghệ [không nhằm 
mục đích đẩy mạnh bán hàng cho người khác] (dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo 
đơn tại Mỹ số 86/742,468 ngày 31/08/2015).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính và dịch vụ mạng máy tính; dịch vụ phần mềm viễn thông; 
dịch vụ máy tính cụ thể là vận hành kỹ thuật và quản lý mạng máy tính của người khác; 
dịch vụ quản trị máy tính và vận hành mạng lưới cho người khác; dịch vụ điện toán đám 
mây; dịch vụ nhà cung cấp không gian lưu trữ trên máy tính chủ điện toán đám mây; dịch 
vụ máy tính, cụ thể là quản lý và quản trị từ xa và tại chỗ các hệ thống công nghệ thông 
tin cho người khác, bao gồm cơ sở hạ tầng ảo và hữu hình, máy chủ, hệ thống lưu trữ, 
mạng và phần mềm; khôi phục và sao dự phòng từ xa dữ liệu máy tính; dịch vụ khôi phục 
dữ liệu và khôi phục khẩn cấp dữ liệu máy tính sau thảm họa; dịch vụ cung cấp hệ thống 
máy tính ảo và môi trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng cho việc giám sát, quản lý và điều hành 
hệ thống ứng dụng và công nghệ thông tin điện toán đám mây cá nhân và công cộng; dịch 
vụ tích hợp môi trường điện toán đám mây cá nhân và công cộng; cung cấp dịch vụ lưu 
trữ đám mây và điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực cấu trúc trung tâm dữ liệu và các giải pháp điện 
toán đám mây; quản trị và quản lý từ xa các thiết bị trung tâm dữ liệu nội bộ và các thiệt 
bị trung tâm dữ liệu được thuê đặt máy chủ, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phần mềm cho 
người khác; dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, cụ thể là cung cấp các tiện ích để đặt máy 
tính chủ với các thiết bị của người khác; cung cấp các tiện ích an toàn, được kiểm soát về 
môi trường cho các máy tính chủ và thiết bị mạng của người khác; giám sát kỹ thuật cho 
máy tính chủ và thiết bị viễn thông và thiết bị mạng của người khác; dịch vụ hạ tầng máy 
tính, cụ thể là cung cấp máy chủ có thể truy cập mạng máy tính từ xa; dịch vụ máy tính, 
cụ thể là cung cấp một môi trường ảo trực tuyến cho máy tính ảo có thể truy cập thông 
qua internet và các mạng máy tính khác; cho thuê sản phẩm máy tính, cụ thể là phần mềm 
máy tính, phần cứng máy tính và thiết bị mạng máy tính; cho thuê máy tính chủ; quản lý 
kỹ thuật cơ sở hạ tầng ảo và mạng máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
không thể tải xuống được để truy cập và sử dụng mạng lưới điện toán đám mây; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là đánh giá và phân tích các hệ thống máy tính, bao gồm hệ thống máy 
tính nội bộ, hệ thống máy tính cho phép kiểm soát truy cập từ bên ngoài (extranet) và hệ 
thống mạng máy tính toàn cầu, để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp; cài đặt 
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phần mềm máy tính cho người khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến 
không thể tải xuống được bao gồm cả bộ công cụ phát triển phần mềm (SDKs) và các 
giao diện lập trình ứng dụng (APIs) để sử dụng trong phát triển và thử nghiệm phần mềm; 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực phát triển ứng dụng phần mềm độc lập thông qua 
internet; thiết kế, phát triển và cài đặt mạng máy tính và hệ thống máy tính cho người 
khác; giám sát mạng máy tính và hệ thống máy tính để đảm bảo hoạt động chính xác; 
dịch vụ giám sát máy tính và mạng máy tính, cụ thể là báo cáo hoạt động và cân bằng 
lượng tải cho mục đích kiểm soát chất lượng; dịch vụ xác nhận trong lĩnh vực viễn thông 
và dịch vụ mạng; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm kiểm toán mạng không thể 
tải xuống được trong lĩnh vực mạng dữ liệu và thông tin liên lạc an toàn; dịch vụ an ninh 
trực tuyến, cụ thể là cung cấp bảo mật và giấu tên cho các giao dịch điện tử thẻ tín dụng; 
dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực viễn thông và mạng dữ liệu và thông tin liên lạc được máy 
tính hóa; dịch vụ thiết kế và tư vấn có liên quan đến thiết kế trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, lập trình máy tính, quản lý trung tâm dữ liệu và mạng máy tính toàn cầu; dịch 
vụ cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; lập kế hoạch khôi phục máy tính sau 
thảm họa; thiết kế hệ thống thông tin liên lạc tại cơ sở, hệ thống thông tin liên lạc đám 
mây và hệ thống thông tin liên lạc hợp nhất hỗn hợp; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần 
mềm máy tính không thể tải xuống được dùng cho việc quản lý tuân thủ và phân tích rủi 
ro trong lĩnh vực máy tính và an ninh mạng; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm an 
ninh mạng không thể tải về được; tư vấn máy tính trong lĩnh vực an ninh mạng và internet 
và truyền an toàn dữ liệu và thông tin; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực phần mềm 
máy tính, phần cứng máy tính và mạng máy tính, cụ thể là cung cấp tư vấn về thiết kế, 
triển khai, cấu hình và sử dụng chúng; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố các 
vấn đề về phần cứng và phần mềm máy tính liên quan đến cơ sở hạ tầng ảo và hữu hình, 
máy chủ, hệ thống lưu trữ và mạng; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực phần mềm máy 
tính, cụ thể là cung cấp tư vấn liên quan đến bảo trì phần mềm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 
liên quan đến công nghệ cơ sở hạ tầng máy tính, cụ thể là cung cấp tư vấn kỹ thuật và các 
dịch vụ hỗ trợ liên quan đến máy chủ, hệ thống lưu trữ, mạng và phần mềm; dịch vụ an 
ninh mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc với bản chất là bảo vệ xâm nhập, phân tích 
mối đe dọa an ninh, dịch vụ quản lý an ninh, quản lý và đánh giá khả năng nguy cơ bị tấn 
công, phân tích mối đe dọa, điều tra số tìm bằng chứng phạm tội công nghệ cao hoặc hỗ 
trợ cho việc dự đoán các hoạt động trái phép gây gián đoạn quá trình làm việc của hệ 
thống (forensics) và đánh giá bảo mật (đánh giá sự an toàn bằng cách tấn công vào hệ 
thống) (pentest); dịch vụ mã hóa dữ liệu và phần mềm; tư vấn máy tính trong lĩnh vực an 
ninh máy tính có tính năng truyền an toàn dữ liệu, mã hóa và giải mã dữ liệu; thử nghiệm, 
phân tích và đánh giá hàng hóa và dịch vụ của người khác trong lĩnh vực máy tính và đánh 
giá an ninh máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh máy tính và an ninh mạng lưới 
thông tin liên lạc; cho thuê không gian lưu trữ cho các ứng dụng và trang web của người 
khác; giám sát khí thải và hiệu suất của xe cộ; cung cấp phần mềm không tải về được 
dùng cho các dịch vụ công nghệ máy với máy (m2m) và các thiết bị được kết nối mạng và 
internet; cung cấp phần mềm không tải về được dùng cho internet vạn vật (loT); cung cấp 
nền tảng phần mềm dùng cho việc quản lý dịch vụ công nghệ m2m, dịch vụ internet vạn 
vật (IoT), và các thiết bị được kết nối và điều khiển từ xa; dịch vụ nền tảng phần mềm 
cung cấp môi trường phát triển, bộ dụng cụ phát triển phần mềm (SDKs), và giao diện lập 
trình ứng dụng (API) để tạo ra các ứng dụng cho các thiết bị sử dụng công nghệ máy với 
máy (m2m), các thiết bị được kết nối mạng và internet, và các thiết bị và máy móc quản 
lý từ xa, và cho phép tích hợp và tự động hóa dự liệu, giám sát và kiểm soát các thiết bị và 
máy móc này; cung cấp cổng thông tin để giám sát và quản lý việc kết nối, sử dụng và dự 
liệu các thiết bị sử dụng công nghệ m2m và và internet vạn vật (IoT); dịch vụ kỹ thuật và 
tư vấn, thiết kế, và phát triển máy tính liên quan đến thông tin liên lạc sử dụng công nghệ 
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máy với máy (m2m) và internet vạn vật (IoT) và các thiết bị được kết nối; dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật liên quan đến thông tin liên lạc sử dụng công nghệ  máy với máy (m2m) và 
internet vạn vật (IoT) và các thiết bị được kết nối; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo cộng 
đồng ảo cho người dùng có đăng ký để tham gia thảo luận và tham gia vào mạng lưới; 
cung cấp phần mềm không tải xuống được dùng cho việc thu thập, biên tập, truyền tải, lưu 
trữ và chia sẻ các nội dung nghe nhìn; cung cấp một trang web có tính năng sử dụng tạm 
thời phần mềm không tải xuống được cho phép người dùng trang web tải lên, đăng bài, và 
hiển thị viđêô trực tuyến để chia sẻ; cung cấp một trang web về công nghệ cho phép người 
sử dụng internet có thể phát triển danh sách nhạc cá nhân tạo ra nội dung có thể xem được 
cá nhân hoá và cho phép xem hoặc chia sẻ các nội dung độc lập hoặc đồng thời; cung cấp 
nền tảng cho thuê không gian lưu trữ trên web dùng cho phần mềm trò chơi không tải 
xuống được; cung cấp phần mềm trò chơi không tải về; đăng tải nội dung nhạc, âm thanh 
và video lên internet cho người khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là giám sát, phân tích và 
báo cáo về thói quen sử dụng mạng internet không dây, thói quen tìm kiếm trên mạng 
internet không dây và thói quen trung thành của khách hàng mạng không dây của người 
khác đối với trang web của bên thứ ba cho quảng cáo nhắm đến sở thích cá nhân của 
người sử dụng mạng thông tin liên lạc không dây; cung cấp phần mềm và nền tảng phần 
mềm cho các nhà quảng cáo và xuất bản kỹ thuật số dùng cho mục đích quảng cáo thương 
hiệu; cung cấp phần mềm cho các nhà quảng cáo và xuất bản kỹ thuật số sử dụng với mục 
đích đặt quảng cáo kỹ thuật số, quản lý các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số, tối ưu hóa 
ấn tượng quảng cáo, nhắm mục tiêu quảng cáo đến khách hàng, theo dõi, phân tích và báo 
cáo về chiến dịch quảng cáo, quản lý bản kiểm kê quảng cáo, làm phù hợp nhà quảng cáo 
kỹ thuật số với nhà xuất bản, tham gia đấu giá và trao đổi quảng cáo và mua bán quảng 
cáo (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,509 ngày 
31/08/2015); dịch vụ lưu và lưu trữ điện tử dữ liệu cho người khác (dịch vụ nêu trên 
hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,493 ngày 31/08/2015); dịch vụ an ninh 
máy tính và mạng máy tính; dịch vụ giám sát máy tính, trang web, mạng máy tính và hệ 
thống mạng thông tin liên lạc cho mục đích an ninh; dịch vụ an ninh máy tính dưới dạng 
phát hành và quản lý các chứng chỉ số và các tài liệu bảo mật khác cho người khác; dịch 
vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh internet và an ninh mạng máy tính; dịch vụ 
tư vấn trong lĩnh vực bảo toàn và an ninh máy tính, mạng máy tính và dữ liệu; dịch vụ 
giám sát trực tuyến để ngăn ngừa việc chia sẻ dữ liệu trái phép và cung cấp báo cáo điện 
tử liên quan đến những nỗ lực trong việc chia sẻ dữ liệu trái phép trên các mạng toàn cầu 
(các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,529 ngày 
31/08/2015). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đấu trường, cụ thể là cung cấp tiện ích dùng chung cho hội nghị và 
triển lãm. 

 
Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ xác thực người dùng cho mục đích an ninh cá nhân (không 
phải dịch vụ an ninh máy tính); cung cấp dịch vụ xác thực thông tin nhận dạng cá nhân 
dựa trên điện toán đám mây cho mục đích an ninh cá nhân (không phải dịch vụ an ninh 
máy tính); dịch vụ an ninh, cụ thể là dịch vụ quản lý đội xe tự động dưới dạng giám sát « 
tô qua viễn tin cho mục đích an toàn; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đánh cắp thông tin và 
đánh cắp nhận dạng (không phải dịch vụ an ninh máy tính); cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực an ninh qua các trang web; tư vấn về an ninh; dịch vụ an ninh, cụ thể là cung cấp 
đánh giá an ninh cho các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ; dịch vụ mạng xã hội 
trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ trên đường khẩn cấp, cụ thể là dịch vụ mở khóa; dịch vụ phục 
hồi phương tiện bị đánh cắp; dịch vụ giám sát khẩn cấp, cụ thể là giám sát thiết bị điện tử 
của các phương tiện bằng trung tâm cuộc gọi từ xa và sắp xếp điều phối nhân sự khẩn cấp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
864 

khi tai nạn được phát hiện; dịch vụ giám sát báo động ứng phó khẩn cấp, cụ thể là giám 
sát thiết bị báo động bằng trung tâm giám sát từ xa để gửi các dịch vụ sức khỏe và an ninh 
công cộng và thông báo khẩn cấp tới bên thứ ba, cụ thể là người liên lạc trong gia đình, 
nhân viên cấp cứu, hoặc y tá (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ 
số 86/742,529 ngày 31/08/2015); dịch vụ an ninh, theo dõi dấu vết xe bị đánh cắp (dịch 
vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn tại Mỹ số 86/742,478 ngày 31/08/2015). 
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quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa màu.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: hạt nhựa màu, hạt phụ gia, bột màu và 

bột phụ gia (ngành nhựa).   
 

 
(210) 4-2015-33265 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.1; A1.5.3 

(591) Xanh tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Trung tâm nhân ái Đại Hưng 
Phát - Công ty TNHH sản xuất 
- thương mại - XNK Đại Hưng 
Phát  (VN) 
L04, 25-29 G2 khu phố mới Hùng 

Vương, đường Hùng Vương, phường 9, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ gây dựng quỹ từ thiện và phân phối quỹ từ thiện, dịch vụ tiếp nhận và 

quản lý các khoản đóng góp từ thiện do cá nhân, tổ chức thực hiện, tất cả vì các mục đích 

nhân đạo, nông nghiệp, giáo dục, môi trường, động vật, nghệ thuật, văn hóa, và chăm sóc 

sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2015-33285 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A16.1.5; 16.1.4 

(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất & thương mại 
Việt Thắng  (VN) 
12/12 Nguyễn An Ninh, phường 8, thành 

phố Mỹ Tho, Tiền Giang 
 

(511)   Nhóm 02: Mực máy in; mực máy photocopy. 
 

Nhóm 09: Máy vi tính; máy in dùng với máy tính; máy photocopy; máy phát hình ảnh, 

âm thanh; máy thu hình ảnh, âm thanh; bộ lưu điện; linh kiện máy vi tính cụ thể là: bộ 

mạch chính; bộ nhớ dùng cho máy tính; màn hình máy vi tính; bộ cấp nguồn, bàn phím, 

chuột vi tính; máy khuyếch đại tín hiệu; loa các loại; đầu đọc đĩa quang, đĩa từ; ống nói; 

bộ trộn tín hiệu; bộ xử lý tín hiệu; cáp điện các loại; đầu nối các loại. 
 

Nhóm 11: Đèn các loại; máy làm lạnh. 
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(210) 4-2015-33300 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh dịch vụ và xuất 
nhập khẩu Quận 1 (FIMEXO)  
(VN) 
231 - 233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ máy khoan đa năng (chạy bằng động cơ); máy lau nhà; máy hút bụi.   
 

Nhóm 11: Quạt; nồi cơm điện đa năng; bếp điện từ hồng ngoại. 
 

 
(210) 4-2015-33335 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

xanh nước biển đậm, hồng, hồng nhạt, 
hồng đậm, đỏ, nâu, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng, da cam, 
đen, trắng 

(731) BANDO INDUSTRIAL CO., LTD.  
(KR) 
10, Yangji-ro 290 beon-gil, Onam-eup, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng mỹ phẩm; xà phòng dùng cho người; xà phòng (không dùng cho 

người); xà phòng tẩy rửa; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; xà phòng có bọt 
dùng để tắm và tắm vòi hoa sen; dầu gội đầu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước sơn móng; 
kem dưỡng chống nắng (không chứa thuốc); chế phẩm trang điểm mắt dùng trong mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm lông mi; son môi; nước hoa; chế phẩm làm sạch; mặt 
nạ dưỡng da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); thuốc đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm dùng 
cho tóc; nước hoa hỗn hợp. 

 
Nhóm 24: Chăn bông, khăn phủ giường; vỏ gối; túi ngủ (dạng tấm phủ); vải; vải phủ đồ 
đạc trong nhà, khăn mặt bằng vải; vải bọc bằng vải dệt, khăn lau bát (bằng vải); vải can vẽ 
dùng để thêu; rèm phòng tắm bằng vải, vải có họa tiết mô phỏng da động vật; trang trí bàn 
bằng vải dệt, cụ thể là dải khăn chạy giữa bàn để trang trí; vải bọc đồ bằng vải dệt, tấm 
phủ đồ đạc bằng vải, khăn phủ giường và bàn; vải dầu; vải không dệt và dạ. 

 
Nhóm 25: Khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn choàng cổ to, va- vát; quần áo các loại. 
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(210) 4-2015-33371 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và thương mại tổng hợp 
Vũ Gia  (VN) 
Số 796 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn; gương (quang học); phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc 

khác; đi-ốt phát quang; bộ đổi điện; bộ chỉnh lưu dòng điện.  

 

Nhóm 11: Đèn điện; phụ kiện bồn tắm; đèn sợi đốt; đèn trần; đèn chiếu sáng; thiết bị 

chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn 

chiếu rọi; vòi hoa sen; vòi nóng lạnh cho ống nước; đèn đường; vòi [vòi khóa]. 
 

 
(210) 4-2015-33373 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.1.2; A1.1.10 

(591) Đen, đỏ 

(731) MACY'S WEST STORES, INC.   (US) 

50 O'Farrell Street, San Francisco, 

California 94102, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý, điều hành công việc kinh doanh; 

quản trị kinh doanh; dịch vụ siêu thị bán lẻ; dịch vụ siêu thị bán lẻ qua thư đặt hàng; dịch 

vụ siêu thị bán lẻ trực tuyến tất cả cho đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và 

dụng cụ đo thời gian, các sản phẩm bằng da và giả da, va li, túi xách, ô, lọng, dụng cụ và 

đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, vật liệu để đệm lót và vật liệu dệt dạng thô, vải 

và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ 

thêu, ruy băng và dải, khuy, kim may, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, giấy 

dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, đồ trang hoàng cây nô en, thịt, cá, gia cầm 

và thú săn, chất chiết ra từ thịt, ray quả được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín, nước quả 

nấu đông, bánh mứt, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu thực vật, bột , bánh, kẹo, đường, 

gạo, kem lạnh, mật ong, gia vị, nước xốt, cà phê, ca cao, chất thay thế cà phê, muối, ngũ 

cốc các loại, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, rau quả 

tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, nước khoáng, các loại đồ uống 

không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây, xi rô, đồ uống có chứa cồn, đồ điện 

gia dụng (máy xay sinh tố đa năng, bàn ủi, lò vi sóng, lò nướng, máy sấy tóc, máy pha cà 

phê, nồi đa năng [ủ, hấp, rán], đồ dùng trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, đèn pha 

lê). 
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(210) 4-2015-33374 (220) 26.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ 
(731) MACY'S WEST STORES, INC.    (US) 

50 O'Farrell Street, San Francisco, 
California 94102, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ; dịch vụ siêu thị bán lẻ qua thư đặt hàng; dịch vụ siêu 

thị bán lẻ trực tuyến, tất cả cho đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian, các sản phẩm bằng da và giả da, va li, túi xách, ô, lọng, dụng cụ và đồ chứa 
dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, vật liệu để đệm lót và vật liệu dệt dạng thô, vải và hàng 
dệt, khăn trải bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy 
băng và dải, khuy, kim may, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi chân, giấy dán tường, 
trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, đồ trang hoàng cây nô en, thịt, cá, gia cầm và thú săn, 
chất chiết ra từ thịt, ray quả được bảo quản, sấy khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, 
bánh mứt, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, dầu thực vật, bột , bánh, kẹo, đường, gạo, kem 
lạnh, mật ong, gia vị, nước xốt, cà phê, ca cao, chất thay thế cà phê, muối, ngũ cốc các 
loại, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, rau quả tươi, hạt 
giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, nước khoáng, các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây, xi rô, đồ uống có chứa cồn, đồ điện gia dụng 
(máy xay sinh tố đa năng, bàn ủi, lò vi sóng, lò nướng, máy sấy tóc, máy pha cà phê, nồi 
đa năng [ủ, hấp, rán], đồ dùng trang trí nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, đèn pha lê). 

 

(210) 4-2015-33397 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.8; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH SRITHAI 

SUPERWARE PUBLIC  (TH) 
No. 15 Road - Suksawat 36 Alley, 
Bangpakok Sub-District, Rat Burana 
District, Bangkok Metropolis (Thailand) 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công bằng nhựa; dao; dĩa (nĩa) và thìa 

làm bằng nhựa mêlamin. 
 

Nhóm 20: Sản phẩm bằng nhựa gồm: bàn; ghế; tấm nâng hàng (pa lét); két đựng chai 
nước ngọt bằng nhựa; thùng đựng sơn. 

 

Nhóm 21: Đồ (vỉ, khay) đựng và giữ trứng; đồ dùng gia đình bằng nhựa mêlamin: đĩa; 
bát; thớt; chai P.E.T bằng nhựa. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhựa. 
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(210) 4-2015-33398 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.8; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH SRITHAI 
SUPERWARE PUBLIC   (TH) 
No. 15 Road - Suksawat 36 Alley, 

Bangpakok Sub-District, Rat Burana 

District, Bangkok Metropolis (Thailand) 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công bằng nhựa; dao; dĩa (nĩa) và thìa 

làm bằng nhựa mêlamin. 

 

Nhóm 20: Sản phẩm bằng nhựa gồm: bàn; ghế; tấm nâng hàng (pa lét); két đựng chai 

nước ngọt bằng nhựa; thùng đựng sơn. 

 

Nhóm 21: Đồ (vỉ, khay) đựng và giữ trứng; đồ dùng gia đình bằng nhựa mêlamin: đĩa; 

bát; thớt; chai P.E.T bằng nhựa. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-33413 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ PERFECT_ US  (VN) 
181/2 B Nguyễn Thượng Hiền, phường 

06, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy mát xa, dụng cụ y tế, dụng cụ thể thao; mua bán đồ dùng 

gia đình bao gồm: máy mát xa, máy xoa bóp, máy mát xa cầm tay, ghế mát xa, máy mát 

xa toàn thân, máy mát xa bụng, máy mát xa đầu cổ chân, máy mát xa xung điện, máy 

chạy bộ điện, thiết bị tập thể dục, thiết bị tập thể hình, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, 

máy xay thịt, ổ khóa, bếp điện từ, máy lọc không khí, máy làm sạch rau quả; mua bán 

thực phẩm chức năng; mua bán hàng mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-33446 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và nội thất Hoàng Gia  
(VN) 
Số 142 ngõ 351, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vách ngăn bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vách ngăn không bằng kim loại cụ thể: vách ngăn kết hợp giữa kính và gỗ; 
vách ngăn bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa lõi thép; cửa phi kim loại cụ thể: cửa sổ bằng 
nhựa lõi thép; cửa ra vào bằng nhựa lõi thép; vách tiêu âm bằng gỗ. 

 

Nhóm 20: Giường gỗ; tủ gỗ; bàn gỗ; ghế gỗ; kệ gỗ; cửa bằng gỗ của đồ đạc; vách ngăn 
bằng gỗ của đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2015-33456 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.17.11; 1.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, xanh đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Cân Điện Tử Thủ 

Đô   (VN) 
Số 1, ngõ 94, đường Cầu Bươu, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy cân đo điện tử, thiết bị và dụng cụ để cân, cân, máy cân, cân tiểu 

ly, cân đứng (cân đòn bẩy), quả cân, dụng cụ cân thư tín, thiết bị đo, tỷ trọng kế, ẩm kế, 
thiết bị chỉ báo tốc độ, thiết bị báo mức nước, dụng cụ đo, thiết bị đo bằng điện, dụng cụ 
đo bằng thủy tinh, dụng cụ đo dựa trên mức chỉ báo của thủy ngân, thiết bị định lượng, 
dùng điện; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; thông tin kinh 
doanh; khảo sát kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2015-33459 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Quách Vũ  (VN) 
Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy gia công kim loại; thiết bị gia công cơ 
khí; máy dùng công nghiệp dệt; động cơ và máy thủy lực. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép. 
 

Nhóm 28: Máy tập thể dục; thiết bị tập thể dục; quả tạ tập thể dục; thiết bị phục hồi cơ 
thể..  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán dụng cụ thể thao; mua bán quần áo; mua bán máy móc 
trong ngành công nghiệp; xuất khẩu; nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2015-33462 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25 
(731) CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No.1-170, Lunziding, Lunding Vil., 
Xinhua Dist., Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 32: Sản phẩm bao gồm: chế phẩm để làm đồ uống, đồ uồng không cồn, đồ uống 
hỗn hợp, không có cồn, mật hoa quả không có cồn; nước ép trái cây, chiết xuất của trái 
cây không cô cồn; chế phẩm tạo ga cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-33464 (220) 27.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25 
(731) CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No.1-170, Lunziding, Lunding Vil., 
Xinhua Dist., Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm bao gồm: kẹo; đồ gia vị; bánh kẹo; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho 
đồ uống; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho bánh ngọt; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; 
hoa quả xay nhuyễn [nước sốt]; bột cọ sagu; đồ uống trên cơ sở trà; kem trái cây [kem 
lạnh]; chất làm ngọt tự nhiên; mật đường dùng cho thực phẩm; nước mật đường.  

 

 
(210) 4-2015-33643 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Suzoo  (VN) 
120/4 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, chi tiết: mua bán cà phê, trà, nước giải khát. 
 

 
(210) 4-2015-33656 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng đồng, vàng, xanh dương, đen, 

trắng 
(731) Tổ xây dựng cánh đồng giống 

lúa xác nhận ấp Vườn Cò   (VN)
ấp vườn Cò xã Mỹ Lạc, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa: lúa nếp giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán lúa, mua bán lúa nếp giống.  
 

 
(210) 4-2015-33663 (220) 30.11.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.17.11; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vinh 
Phong Long An   (VN) 
Số 496 ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Võng xếp. 

 
 

(210) 4-2015-33801 (220) 01.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.1; A5.3.15; A25.7.21; 8.7.5 
(591) Trắng, cam, đen, vàng nâu, nâu, vàng, 

xanh lá cây, hồng, đỏ 
(731) Trần Thị Ngọc Diễm  (VN) 

Thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak 
Pơ, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột chiên giòn; bột trộn sẵn; bột trộn sẵn dùng để làm bánh; bột dùng cho thực 

phẩm và bánh kẹo; bột gạo; bột mỳ. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: khoai lang chiên, khoai tây chiên, bột các loại (bột chiên 
giòn, bột trộn sẵn, bột trộn sẵn dùng để làm bánh, bột dùng cho thực phẩm và bánh kẹo, 
bột gạo, tinh bột gạo, bột gạo nếp, tinh bột gạo nếp, tinh bột sắn, tinh bột ngô, bột mỳ, 
tinh bột mỳ, tinh bột khoai tây, tinh bột dùng cho thực phẩm và bánh kẹo); kinh doanh 
chuỗi cửa hàng bán lẻ khoai lang chiên, khoai tây chiên, bột các loại (bột chiên giòn, bột 
trộn sẵn, bột trộn sẵn dùng để làm bánh, bột dùng cho thực phẩm và bánh kẹo, bột gạo, 
tinh bột gạo, bột gạo nếp, tinh bột gạo nếp, tinh bột sắn, tinh bột ngô, bột mỳ, tinh bột mỳ, 
tinh bột khoai tây, tinh bột dùng cho thực phẩm và bánh kẹo); đại lý ký gửi khoai lang 
chiên, khoai tây chiên, bột các loại (bột chiên giòn, bột trộn sẵn, bột trộn sẵn dùng để làm 
bánh, bột dùng cho thực phẩm và bánh kẹo, bột gạo, tinh bột gạo, bột gạo nếp, tinh bột 
gạo nếp, tinh bột sắn, tinh bột ngô, bột mỳ, tinh bột mỳ, tinh bột khoai tây, tinh bột dùng 
cho thực phẩm và bánh kẹo). 

 

 
(210) 4-2015-33813 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MILANO Việt 
nam   (VN) 
Số 36 Nguyễn Khang, tổ 40, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn quăn tóc; nước gội 
đầu; keo xịt tóc.  

 

 
(210) 4-2015-33820 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Cam, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Sài Gòn - Hà Nội   (VN) 
77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quí; huy hiệu bằng kim loại quý; hộp bằng kim loại quý; tượng nhỏ 
bằng kim loại qúy; vàng thô hoặc vàng lá; thỏi kim loại qúy; đồ châu báu; đồ trang sức; 
ngọc trai [đồ trang sức]; vàng trắng; đồ trang sức bằng bạc; đồ nghệ thuật bằng kim loại 
qúy. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; cho thuê 
khoảng không quảng cáo; quản lý kinh doanh biểu diễn; hãng thông tin thương mại; phát 
hành các tài liệu quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến; quảng cáo ngoài trời; quan hệ công chúng; xuất bản bài quảng cáo; cho 
thuê phương tiện quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại 
nhằm thương mại, quảng cáo; bán đầu giá; giới thiệu sản phẩm.  
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Nhóm 36: Phân tích tài chính; đánh giá đồ trang sức; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thanh 

toán nợ trước khi giải thể, tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; ký gửi 

các đồ vật quý giá; quản lý tài sản bất động sản; đánh giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; 

bất động sản); quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; môi giới bất động sản; thông tin tài 

chính; thuê - mua tài chính; cho vay (tài chính); dịch vụ ngân hàng cho vay thế chấp; môi 

giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ trả lương hưu qua ngân hàng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông dân dụng, thủy lợi; cho thuê thiết bị xây 

dựng; khai thác mỏ; thông tin về xây dựng; thông tin về sửa chữa; dịch vụ giám sát xây 

dựng công trình xây dựng; lắp đặt, sửa chữa kho hàng; dịch vụ khai thác đá. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ mài mòn; mạ vàng; gia công kim loại; mạ bạc; bịt bạc; gia công đồ nữ  

trang, vàng thỏi, vàng miếng, vàng lá.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; 

dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; 

thông tin về giải trí; tổ chức triển lãm văn hoá hoặc giáo dục; sản xuất phim (trừ phim 

quảng cáo); dịch vụ về phóng viên tin tức; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; trình diễn 

(biểu diễn trực tiếp); dịch vụ nhiếp ảnh; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 

sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp các trang thiết bị 

dùng cho thể thao; cho thuê đồ trang trí sân khấu; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch.  
 

 
(210) 4-2015-33837 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.2; A26.11.8 

(731) KYGNUS SEKIYU KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 

8-1, Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm dùng trong bình chứa nhiên liệu; dung dịch nước ure dùng cho 

động cơ ô tô; chất lỏng dùng cho phanh; chất lỏng để bổ sung vào ắc quy; chất làm mát 

động cơ ô tô; chất chống bám nước cho thân ô tô; chất chống bám nước cho cửa kính ô tô.   

 

Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch dùng cho động cơ ô tô; chất lỏng làm sạch kính chắn gió « 

tô; chế phẩm làm sạch dùng cho ô tô; sáp để làm sạch và đánh bóng dùng cho ô tô; sáp để 

làm sạch và đánh bóng dùng cho lốp ô tô.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
875 

(210) 4-2015-33842 (220) 02.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Đỏ cam, đỏ đun, vàng tươi, vàng đậm, 

nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Quán Lá Phương Anh  
(VN) 
Số 3 - B32, hẻm 528/11/26, tổ 17B, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ uống; bán buôn thực phẩm; bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc 

lào. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng quán ăn, nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 
không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới). 

 

 
(210) 4-2015-33883 (220) 02.12.2015 

(641) -- (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.16; 25.1.25; 1.15.11; 25.7.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đồng Tâm 
HQ  (VN) 
71/5 ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy vở, giấy các-tông.  
 
 

(210) 4-2015-33964 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.6; 26.1.2; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh cốm, vàng 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Belsa Philippin   (VN) 
Km 12, đường 39, xã Chính Nghĩa, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
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(210) 4-2015-34001 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cộng cà phê  
(VN) 
Số 101 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc 
bằng gỗ). 

 

Nhóm 20: Đồ đạc; gương; khung ảnh.  
 

Nhóm 21: Tách; chén; cốc; đồ sứ để chứa đựng. 
 

Nhóm 22: Vải bạt; vải nhựa; bao đựng; túi đựng thư từ; túi cho việc vận chuyển và lưu giữ 
nguyên liệu có số lượng lớn. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao, cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh các sản phẩm (cà phê, ca cao, cà phê nhân tạo), dịch vụ 
mua bán các sản phẩm (cà phê, ca cao, cà phê nhân tạo), dịch vụ xuất nhập khẩu các sản 
phẩm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo, dịch vụ thiết kế đồ thời trang, dịch vụ thiết kế nội, 
ngoại thất. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-34032 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh lá(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép không gỉ 
Quảng Thượng Việt Nam  (VN) 
Lô 61C, KCN Long Giang, xã Tân Lập 
1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 06: ống thép (steel tubes); ống thép (steel pipes). 
 
 

(210) 4-2015-34092 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Vàng kim, xám đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán ô tô, xe máy, 
máy móc, thiết bị ô tô; mua bán kim khí điện máy; mua bán thiết bị ngành in, máy móc 
thiết bị phục vụ sản xuất; mua bán nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công - nông nghiệp; 
tổ chức hợi chợ và triển lãm cho các doanh nghlệp thương mại và công nghiệp; dịch vụ 
quảng cáo thương mại; dịch vụ bán đấu giá tài sản và hàng hóa, cung cấp các thông tin và 
tư vấn về giá cả thị trường của tài sản, hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ tư vấn đấu thầu; quản 
lý dự án đầu tư. 

 

Nhóm 36: Các dịch vụ về bất động sản, cụ thể là dịch vụ nhà đất; kinh doanh nhà; môi 
giới bất động sản; tư vấn bất động sản; tư vấn đầu tư; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 
hạ tầng (dịch vụ bất động sản) khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công cộng, nhà ở, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế và khu dân cư tập trung; xây 
dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp điện, công trình cấp nước; 
thi công công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình giao 
thông, công trình bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây điện, trạm 
biến thế điện, công trình công cộng và công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; dịch vụ 
trang trí nội thất và ngoại thất. 

 

Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề, giáo dục mầm non; giáo dục bậc 
tiểu học; giáo dục bậc trung học cơ sở; giáo dục bậc trung học phổ thông; dịch vụ khu vui 
chơi giải trí. 

 

Nhóm 42: Thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế công trình dân dụng, các công trình giao thông 
thủy lợi; tư vấn kỹ thuật, đánh giá các công trình xây dựng, tư vấn về thiết kế công trình 
dân dụng và công nghiệp; kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, bộ 
phận công trình, chất lượng công trình; dịch vụ lập dự án đầu tư. 

 

 
(210) 4-2015-34111 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh cốm, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Bếp Lứt  (VN) 

Số 502/11/7 Huỳnh Tấn Phát, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay, cụ thể là: pa-tê, chả sen rong biển, món Tekka (món ăn của 
Nhật được chế biến từ các nguyên liệu nhu cà rốt) củ ngưu bang, củ sen, cải trắng).  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại, bánh trung thu, bánh tét, bánh pizza, bánh bao, bánh kem, 
mãn sushi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống, dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn chay 
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(210) 4-2015-34115 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86650857 03.06.2015 US 

68781629 08.10.2015 US 
(531) 26.4.3; A25.7.8; 26.3.23; A26.11.11; 

24.13.1 
(731) FARADAY&FUTURE INC.   (US) 

18455 S. Figueroa Street, Gardena, 
California 90248, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; (không yêu 

cầu hưởng quyền ưu tiên) ô tô; xe máy; các bộ phận kết cấu của ô tô và xe máy; các bộ 
phận và phụ tùng của ô tô và xe máy(hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 86781629 ngày 
08/10/2015); các mẫu ô tô trưng bày; xe máy nguyên mẫu (hưởng quyền ưu tiên theo đơn 
số 86650857 ngày 03/06/2015).  

 
 

(210) 4-2015-34129 (220) 03.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 67292 03.06.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay 
có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư 
điện tử và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo 
vào người; phần cứng máy vi tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị (ngoại vi cho 
các thiết bị di dộng; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả năng 
truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư  điện tử và 
các dữ liệu số hóa khác; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; máy phát 
đa phương tiện, loa âm thanh, thiết bị điện thoại, thiết bị viễn thông, và máy vi tính dùng 
trong xe ôtô; thiết bị ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; tai nghe (nhét vào tai), tai 
nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; thiết bị ghi và 
tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát âm thanh và viđêô kỹ thuật số; bộ khuếch đại và 
thu âm thanh; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc 
điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; thiết bị thông tin 
liên lạc theo phương thức không dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, 
viđêô và nội dung đa phương tiện; dây cáp, màn hình, màn hình hiển thị, bàn phím, chuột, 
tấm lót chuột, thiết bị dạng bút dùng đề ghi hình vẽ/chữ viết bằng tay trực tiếp lên màn 
hình cảm ứng, máy in, ổ đĩa và ô đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị và vật lưu trữ dữ liệu; 
con chíp máy tính; thiết bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy 
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thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top- box); thiết bị điện tử có 
ứng dụng định vị toàn cầu (GPS); thiết bị và dụng cụ hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); 
thiết bị cầm tay dùng để chạy, tổ chức, tải về, truyền, thực hiện thao tác, và xem tập tin 
(file) âm thanh và đa phương tiện; thiết bị cầm tay dùng để kiểm soát hệ thống loa, bộ 
khuếch đại, hệ thống máy thu phát âm thanh và hệ thống giải trí; thiết bị cầm tay và có 
thể mang theo/đeo vào người dùng để chạy, tổ chức, tải về, truyền, thực hiện thao tác, và 
xem tập tin (file) âm thanh và đa phương tiện; hệ thống máy thu phát âm thanh, dàn âm 
thanh trong nhà (home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; dàn âm thanh trong nhà 
(home theater) và hệ thống giải trí trong nhà bao gồm máy phát viđêô và âm thanh, loa, 
bộ khuếch đại, và bộ điều khiển cầm tay không dây; phần mềm máy tính; phần mềm hệ 
điều hành máy tính; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm máy tính dùng để phát 
triển các ứng dụng phần mềm khác; phần mềm máy tính dùng để lên cấu hình, điều khiển 
và kiểm soát thiết bị di dộng, thiết bị có thể mang theo/đeo vào người, điện thoại di động, 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, và máy phát viđêô và âm thanh; phần mềm 
máy tính để lập cơ sở dữ liệu có chứa thông tin và dữ liệu có thể tra cứu được trong cơ sở 
dữ liệu của mạng xã hội ngang hàng cho phép trao đổi thông tin qua mạng lưới liên lạc 
điện tử (peer-to-peer); bản thu viđêô và âm thanh có thề tải xuống được liên quan đến âm 
nhạc, buổi biểu diễn âm nhạc và viđêô âm nhạc; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, 
báo, tập san chuyên đề điện tử và các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; bộ đầu nối, 
bộ nối, bộ chíp, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp, sạc gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn 
thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), 
giao diện (thiết bị ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi của máy tính, phần cứng máy vi tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, 
máy tính xách tay, điện thoại di động, điện thoại, thiết bị số hóa cầm tay và có thể mang 
theo/đeo vào người, và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị điều khiển từ xa và cầm tay 
và có thể mang theo/đeo vào người dùng để điều khiển máy phát viđêô và âm thanh, loa, 
bộ khuếch đại, dàn âm thanh trong nhà (home theater), và hệ thống giái trí trong nhà; phụ 
kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử 
theo dõi và quản lý chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; 
máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; 
thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ 
để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích 
hợp; bộ khuếch đại; màn hình huỳnh quang; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống lắp 
đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; 
cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X-quang phục vụ cho 
mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; 
kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích 
điện; thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; bít tất được làm ấm 
(sưởi) bằng điện.   

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường 
hoặc để bàn; đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; 
dây đeo đồng hồ; dây đồng hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường hoặc 
để bàn dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng 
hồ treo tường hoặc để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 

khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; lập trình máy tính; 
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thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê các thiết bị và dụng cụ 

phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần cứng và phần mềm máy 

tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, các cơ sở dữ liệu và ứng 

dụng máy tính; cung cấp trực tuyến thông tin về phần cứng hoặc phần mềm máy tính; 

dịch vụ tạo lập, thiết kế, và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để đặt 

trang web; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng cho thuê chỗ đặt 

các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng 

(ASP) với tính năng phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống 

được; cung cấp công cụ tra cứu để lấy dữ liệu qua mạng internet và các mạng thông tin 

liên lạc điện tử khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính hoặc 

dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ về tin tức, thể thao, thời tiết, bình luận, và 

các thông tin khác, nội dung từ các ấn phẩm định kỳ, trang nhật ký, và trang web, và các 

văn bản, âm thanh, viđêô, và nội dung đa  phương tiện khác theo tùy ý của người sử dụng; 

tạo các chỉ mục về thông tin, các trang web và các nguồn trực tuyến khác có sẵn trên 

mạng máy tính toàn cầu cho người khác; dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp trang 

web nối mạng xã hội; dịch vụ thông tin cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ 

trên.   
 

 
(210) 4-2015-34155 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.5.1; A25.7.5; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIJA Việt 
Nhật  (VN) 
Số 41 Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử 

Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Huy chương; quà lưu niệm(bằng kim loại): đồ trang sức bằng kim loại quí, giả 

kim loại quí. 

 

Nhóm 16: Tạp chí; Tờ báo (giấy).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới vi tính; tổ 

chức hội  chợ thương mại; dịch vụ bán hàng thời trang qua mạng internet.   

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức triển 

lãm văn hóa và giáo dục, tổ chức trình diễn nghệ thuật, cung cấp xuất bản phẩm điện tử 

không thể tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội doanh nhân, dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các 

hiệp hội doanh nghiệp, dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội nghề nghiệp, dịch vụ câu lạc bộ 

gặp gỡ các hội viên.  
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(210) 4-2015-34163 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.5.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540)   

(731) Cơ sở Phương Soát   (VN) 
Số 10 phố Vọng Hà, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: ¤ mai hoa quả, mứt hoa quả (mứt ướt). 
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-34215 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; 26.1.2; A5.3.15; 1.15.9; 25.3.1; 

1.15.3; A8.1.10; 5.9.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tấn Tiến Phát  
(VN) 
Số 02 đường 51, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mì sợi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, mứt, các sản phẩm từ ca cao và sôcôla.  
 

 
(210) 4-2015-34222 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, ghi, 

đen, trắng 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, là đồ uống không có cồn thuộc nhóm 32, nước (đồ 
uống); nước suối, nước xô-đa: nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; 
nước ép trái cây và đồ uống làm từ hoa quả; chế phẩm từ hoa quả được cô đặc dùng để 
pha chế đồ uống không có cồn có ga và không có ga; xi-rô và chế phẩm dùng để pha chế 
đồ uống.  
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(210) 4-2015-34225 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.21; 3.7.17; 25.5.25; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Giải trí 

Đường Chân trời  (VN) 
Tầng 8, số 33 phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm hàng may mặc: quần, áo. 
 

Nhóm 30: Sản phẩm cà phê bột. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức cuộc du lịch; lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa; vận chuyển 
hành khách bằng đường bộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); 
dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-34232 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.24; 25.5.2 
(591) Xanh, vàng nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

giống thủy sản Hoàng Danh  
(VN) 
Thôn Khánh Hội, xã Tri Hải, huyện Ninh 
Hải, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thủy sản, hải sản, tôm giống, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. 
 
 

(210) 4-2015-34237 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A3.4.2; A6.19.11; 8.3.1; 

A7.1.11; 6.1.2 
(591) Xanh, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Anova Milk  

(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm. 

 

Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh); men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống 

chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược 

phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức (dùng cho mục đích y 

tế). 

 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua; sữa dạng lỏng. 

 

Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 
Nhóm 32: Sữa lạc (đồ uống không chứa cồn). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, sữa dạng lỏng. 
 

 
(210) 4-2015-34238 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A3.4.2; 8.3.1; 

A6.19.11; A7.1.11; 6.1.2 

(591) Xanh, trắng, xám 

(731) Công ty cổ phần Anova Milk  
(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm. 

 

Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh); men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống 

chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược 

phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức (dùng cho mục đích y 

tế). 

 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tuơi; sữa chua; sữa dạng lỏng. 

 
Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 

Nhóm 32: Sữa lạc (đồ uống không chứa cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, sữa dạng lỏng. 
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(210) 4-2015-34242 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.3.1; A25.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trần 
Thị  (VN) 
173 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng cho công nghiệp; chế 

phẩm hóa học để khử muội than của động cơ nổ; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng 
dầu; keo dán giấy dùng cho công nghiệp; chất dẻo nhân tạo dạng thô; chế phẩm dùng để 
tôi, ram, hàn kim loại. 

 
Nhóm 02: Mực in; vecni; sơn; chế phẩm chống gỉ; chế phẩm màu; chế phẩm chống ăn 
mòn. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để tẩy rửa; mỹ phẩm; chế phẩm làm 
thơm không khí; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm đánh sạch gỉ; si đánh bóng. 

 
Nhóm 04: Những chất bôi trơn đa mục đích; dầu dùng để bôi trơn và thẩm thấu đa công 
dụng; dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; chất phụ gia dùng cho 
nhiên liệu động cơ [không phải hóa chất]; sáp công nghiệp. 

 
Nhóm 06: Thùng đựng nước bằng inốc; két an toàn; thanh kim loại định hình; kẹp dây cáp 
và ống dẫn bằng kim loại; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại; cửa bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm nước; máy dụng cụ cầm tay vận hành cơ khí; bugi; 
máy xay sinh tố; máy hút bụi; máy ép trái cây; máy rửa bát; máy giặt dùng điện; máy xay 
thịt bằng điện. 

 
Nhóm 08: Bàn là; dao dùng để cắt [dụng cụ cho nhà bếp]; bơm tay, kéo; dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công; dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; bàn là điện. 

 
Nhóm 09: Điện thoại di động; máy sinh khí ozon; máy đếm và phân loại tiền; máy tính 
xách tay; pin điện; bộ tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; vỏ bọc bảo vệ dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh 
và máy tính bảng; tấm dán bảo vệ màn hình dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; phích cắm điện; dây điện; công tắc điện; ổ cắm điện; bình cứu 
hỏa; thiết bị chữa cháy; thiết bị dập lửa; thiết bị vô tuyến. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bao cao su, vật liệu khâu vết thương; bình sữa cho trẻ 
em bú; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng; quạt điện; thiết bị dùng cho buồng tắm; bóng 
đèn; nồi cơm điện; tủ lạnh; lò vi sóng; bếp ga; bếp từ; bình đun nước nóng lạnh chạy bằng 
điện; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và 
thiết bị sấy; hệ thống và thiết bị thông gió [điều hòa không khí]; thiết bị phân phốì nước; 
thiết bị làm sạch nước; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho 
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nhà tắm; ấm đun nước chạy điện; máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả; hệ thống 
và thiết bị làm đông lạnh sản phẩm; máy pha cà phê. 

 
Nhóm 12: Săm lốp dùng cho xe cộ; xe ô tô; còi (kèn) dùng cho xe cộ; cần gạt nước; kính 
chắn gió; xích dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2015-34246 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm nhân ái Đại Hưng 
Phát - Công ty TNHH sản xuất 
- thương mại - XNK Đại Hưng 
Phát  (VN) 
L04, 25-29 G2 khu phố mới Hùng 
Vương, đường Hùng Vương, phường 9, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm từ sâm: sâm ngâm mật ong, sâm tẩm mật ong, kẹo sâm, mứt 

sâm, trà sâm (tất cả dùng cho mục đích y tế), nhân sâm đã qua chế biến, nhân sâm đông 
lạnh, nhân sâm hút chân không, nhân sâm tươi chưa qua chế biến, rượu sâm. 

 
Nhóm 33: Rượu chùm ngây, rượu các loại trái cây. 

 

 
(210) 4-2015-34273 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Nguyễn Bảo Ngọc  (VN) 

149 Đại La, phường Đồng Tâm, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví da; ví đựng hộ chiếu bằng da; móc khóa bằng da.  
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, ba lô, ví da, ví đựng hộ chiếu bằng da, đồ trang sức bằng da, 
móc khóa bằng da. 

 

 
(210) 4-2015-34274 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.23; 26.5.1 
(731) Nguyễn Bảo Ngọc  (VN) 

149 Đại La, phường Đồng Tâm, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví da; ví đựng hộ chiếu bằng da; móc khóa bằng da.  

 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, ba lô, ví da, ví đựng hộ chiếu bằng da, đồ trang sức bằng da, 

móc khóa bằng da.  
 

 
(210) 4-2015-34295 (220) 04.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Xanh lá mạ, xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2015-34335 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 

(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KBIL VINA  (VN) 
Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 

Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: rau, củ, quả sạch đã qua chế biến. 

 

Nhóm 31: rau, củ, quả sạch chưa qua chế biến. 

 

Nhóm 35: mua bán rau, củ, quả sạch đã qua chế biến và chưa qua chế biến. 
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(210) 4-2015-34355 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, vàng đậm, trắng 
(731) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK  

(ID) 
Sudirman Plaza-Indofood Tower 11th 
Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-
78, Jakarta Selatan, Indonesia  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh và chức năng văn phòng, cụ thể là cho thuê 
máy và thiết bị văn phòng (trừ cho thuê máy tính), sao chụp tài liệu, dịch vụ thư ký, dịch 
vụ tốc ký, dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ đánh máy chữ và xử lý văn bản.  

 

 
(210) 4-2015-34357 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK  

(ID) 
Sudirman Plaza-Indofood Tower 11th 
Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-
78, Jakarta Selatan, Indonesia  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh và chức năng văn phòng, cụ thể là cho thuê 
máy và thiết bị văn phòng (trừ cho thuê máy tính), sao chụp tài liệu, địch vụ thư ký, dịch 
vụ tốc ký, dịch vụ ghi chép lại, dịch vụ đánh máy chữ và xử lý văn bản. 

 

 
(210) 4-2015-34364 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.3; 26.5.1; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, ghi, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hà 
Phó Gia   (VN) 
Số 68 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống có xuất xứ từ Tiệp Khắc do nhà hàng 
thực hiện. 
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(210) 4-2015-34384 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Quang  (VN) 
Thôn Gia An, xã Phổ Phong, huyện Đức 
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch ốp tường.  

 

 
(210) 4-2015-34386 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; 4.3.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Nam Việt  (VN) 
173/44/15/37 An Dương Vương, khu phố 
4, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-34448 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ pha cà phê không chạy bằng điện; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho đồ 
uống; tách (chén, cốc), ca (chén vại), đồ chứa đựng bằng thủy tinh đặt trên mặt bàn, bình 
rót; hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá). 

 
Nhóm 30: Chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ uống trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo 
mộc; đồ uống và chế phẩm cô đặc trên cơ sở chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, với hương vị 
trái cây; bánh kẹo ướp lạnh có hương vị chè (trà),  chè (trà) thảo mộc và/hoặc trái cây; cà 
phê xay và cà phê hạt, ca cao,  chè (trà) thảo mộc và chè (trà) không chứa thảo mộc; đồ 
uống cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho hơi nước thấm 
dần qua cà phê xay nhuyễn), và đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê và/hoặc cà phê 
hơi; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà), bột sôcôla và vani; nước sốt để cho thêm 
vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, cà phê, đường và hương liệu (không phải 
là tinh dầu); sôcôla dạng lỏng, hương liệu dạng lỏng (trừ tinh dầu) cho đồ uống; sản phẩm 
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nướng, cụ thể là bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và 
bánh mì; bánh xăng-đuých (bánh mì kẹp nhân); cà phê pha sẵn uống liền; chè (trà) pha 
sẵn uống liền; sôcôla, kẹo và bánh kẹo; thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc đã chế biến 
để dùng như ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm ăn nhanh, hoặc nguyên liệu để chế biên thức ăn, 
ngũ cốc ăn liền; yến mạch đã xay, bột yến mạch, thực phẩm ăn nhanh được chế biến trên 
cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh được chế biến trên cơ sở yến mạch để ăn liền, 
bánh quy giòn; món ăn đông lạnh bao gồm chủ yếu là gạo hoặc mỳ ống dùng với món ăn 
gồm rau củ hoặc trái cây; món ăn đông lạnh, đã chế biến hoặc được đóng gói có chứa thịt, 
hải sản, thịt gia cầm và/hoặc rau củ, trái cây, gạo, mỳ ống và/hoặc hạt ngũ cốc (gạo, mỳ 
ống và/hoặc hạt ngũ cốc là thành phần chính); bánh kẹo đông lạnh để trang trí, kem lạnh, 
kem sữa lạnh (kem là thành phần chính), kem que lạnh, kem lạnh dạng bánh xăng-đuých; 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ chuyên môn trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà 
hàng, quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, 
chè (trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà 
phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso 
(cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng 
không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gồm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi 
sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), dụng cụ nhà bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá 
ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), 
các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà 
bếp (không làm bằng hoặc kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví gấp, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi 
đựng sách vở, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hoặc bằng da), dây đeo 
chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi 
nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện của các đồ chơi này, đồ trang trí 
cho giáng sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất 
cả đều trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện 
gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và 
thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích 
gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao 
tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng 
điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không 
chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọe trà, đồ 
dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải 
bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt 
biển, bàn chải(không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch; bùi nhùi 
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bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong 
xây dựng), dụng cụ nhà bếp, cụ thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà 
phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc cỏ thể gập 
lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê 
làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh, 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa 
dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng 
hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp,  đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng 
đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví gấp, túi xách to dùng khi đi mua 
hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng sách vở, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, 
chất dẻo hoặc bằng da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
của các đồ chơi này, đồ trang trí cho giáng sinh; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng địện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọe trà, đồ đùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu 
làm bàn chải, dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bản thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), dụng cụ nhà bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung đồ thủy tinh, giá đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân 
(đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá), các hộp 
đựng thực phẩm để trang trí, dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp (không 
làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong 
nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột 
máy tính, ví, ví gấp, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp đựng tài liệu, túi đựng 
sách vở, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hoặc bằng da), dây đeo chìa 
khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi 
bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện của các đồ chơi này, đồ trang trí cho 
giáng sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê có bán đồ ăn nhẹ, nhà hàng bán 
thức ăn mang về, và nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng (chuẩn bị và cung cấp 
thực phẩm và đồ uống), dịch cung cấp thực phẩm và đồ uống (được chuẩn bị bởi nhà 
hàng); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm theo hợp đồng (chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực 
hiện; chuẩn bị thức ăn do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị và bán thực phẩm và đồ uống để 
mang về do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-34468 (220) 07.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.15.9; 26.15.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trò chơi 
Vega  (VN) 
Phòng 809 tầng 8, tòa nhà VET, số 98 

dường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 

xuống được); phần mềm ứng dụng chạy trên các thiết bị di động; tệp tin hình ảnh có thể 

tải về được, tệp tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở máy tính; đăng ký 

thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; quản lý tư liệu bằng máy tính; hệ thống hóa 

thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; mua bán phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến; dịch vụ thu hộ các thanh khoản trực tuyến 

(on-line) qua internet.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông; cung cấp kênh viễn thông cho 

dịch vụ mua hàng từ xa; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; hãng tin tức; 

dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào mạng xã hội. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 

tính; tổ chức các chương trình giải trí; thông tin giải trí. 

 
Nhóm 45: Mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2015-34510 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.3.3; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư và phát triển điện cơ Việt 
Nhật  (VN) 
Số 1, xóm Đoàn Kết, xã Liên Hà, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
892 

(210) 4-2015-34517 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.3 
(731) HUTCHISON INTERNATIONAL 

PORTS ENTERPRISES LIMITED  
(VG) 
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý liên quan đến cảng và trạm cuối bốc dỡ công-ten-nơ; tất cả 

thuộc nhóm 35. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ trạm cuối bốc dỡ công-te-nơ và bốc dỡ hàng hóa; cung cấp và phân 
phối điện; dịch vụ cung cấp và bơm nhiêu liệu; lưu giữ xe cộ; dịch vụ xếp và dỡ hàng hóa 
và/hoặc công-te-nơ; dịch vụ vận chuyển xe cộ bao gồm dịch vụ vận chuyển các bộ phận 
thay thế của xe cộ; neo tàu; dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; dịch vụ thông tin đã máy 
tính hóa liên quan đến vận chuyển và hàng hóa chuyên chở; lưu giữ bãi công-te-nơ; dịch 
vụ chuyên chở hàng hóa; hoạt động bến tàu du lịch; dịch vụ hỗ trợ vận chuyển hành 
khách trên mặt đất; hoạt động của trạm cuối bốc xếp hàng; cung cấp các tiện nghi để bốc 
dỡ hàng kiện và hàng khô rời; hoạt động của trạm bốc dỡ hàng công-te-nơ bao gồm, xếp 
hàng vào kho, van chuyển hàng vào công-te-nơ, lập kế hoạch và sắp xếp việc vận chuyển 
tại các chặng khác nhau của chuyến đi; cung cấp thông tin tại sân bay liên quan tới hàng 
không; cung cấp thông tin liên quan tới tất cả các dịch vụ nêu trên qua internet; dịch vụ tư 
vấn khoa học và công nghệ chuyên nghiệp liên quan tới quản lý trạm cuối bốc dỡ công-te-
nơ và phát triển cảng; tất cả thuộc nhóm 39. 

 

 
(210) 4-2015-34525 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật); cà phê nhân tạo; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.  

 
Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2015-34526 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 25.7.20; 26.1.5 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật); cà phê nhân tạo; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.  

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

(210) 4-2015-34527 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.7.25; 25.1.25 
(591) Tím, trắng 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng chè. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà (sản phẩm gốc thực vật); cà phê nhân tạo; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.  

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu chè, cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

(210) 4-2015-34541 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; A1.1.10; 26.1.1
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La  (VN) 
Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La  

(511)   Nhóm 30: Chè. 
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(210) 4-2015-34593 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 7.5.10; 2.9.14; 

26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ à Lô   (VN) 
212A tầng 1 Lê Lai, chung cư 145 
Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận1 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; màn hình led hiển thị nơi công cộng. 

 

 
(210) 4-2015-34594 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ à Lô   (VN) 
212A tầng 1 Lê Lai, chung cư 145 
Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; màn hình led hiển thị nơi công cộng.  

 
 

(210) 4-2015-34628 (220) 08.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 4.5.21; 26.1.2 
(731) 1. Nguyễn Thuý Hà  (VN) 

P41, H1, Nguyễn Công Trứ, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

2. Phạm Đăng Hùng  (VN) 
P41, H1, Nguyễn Công Trứ, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

3. Phạm Đăng Quang Long  (VN)
P41, H1, Nguyễn Công Trứ, phường Phố 
Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán rượu; dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày.  

 

 
(210) 4-2015-34689 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.10 
(591) Xanh lam sẫm, cam, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Suất 

ăn Hàng không Việt Nam  (VN) 
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật dùng trong thực phẩm; mỡ động vật dùng trong thực phẩm; hoa 

quả đóng hộp. 
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, bột ngũ cốc, bột yến mạch, cà phê, cacao.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến thương mại; mua bán: hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 
nghệ, bánh, kẹo, rượu, bia, thuốc lá, lương thực, thực phẩm; mua bán các sản phẩm công 
nghệ cao như: máy vi tính, điện thoại, máy in, máy chiếu, đồng hồ, máy ảnh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ kê khai hải quan; dịch vụ định giá bất động 
sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô; dịch vụ vận chuyển hành khách 
bằng đường hàng không; môi giới vận chuyển hàng hóa bằng cách thuê tàu thủy, máy 
bay, xe lửa; dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê giải khát; dịch vụ 
cung cấp suất ăn (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-34748 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thành Mỹ  (VN) 
302D - 304 Lý Thường Kiệt, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư, thiết bị, máy móc ngành công nghiệp: các loại van công 

nghiệp bao gồm: van chặn, van bi, van bướm, van dù khí nén, van hơi, van xẻng, van kim, 

van màng, van giảm áp, van an toàn, van điều áp khí ga, van một chiều, van thở, phụ kiện 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
896 

theo van như: mặt bích, co, tê và vật tư, thiết bị, máy móc ngành xây dựng, xe ôtô, xe gắn 

máy và phụ tùng, lương thực - thực phẩm, hàng nông lâm thủy hải sản, vật liệu xây dựng, 

sắt, thép, hàng trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2015-34768 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.7.20; 1.3.1; A6.19.9 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh lá 

đậm, xám, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trang Nông   (VN) 
2E Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống. 
 

 
(210) 4-2015-34769 (220) 09.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A6.19.9; 5.7.20; 1.3.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. xanh lá 

đậm, xanh dương, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trang Nông   (VN) 
2E Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống.  
 

 
(210) 4-2015-34808 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc 
Trời  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2015-34812 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 7.3.11; 26.1.1; 7.1.24; A1.1.10; 25.5.25 

(591) Đỏ vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Tuyến Tín  
(VN) 
25/34 Nam Quốc Cang, phường Thành 

Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2015-34844 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất nhôm gia 
dụng Tân Đức Thành  (VN) 
63 QL.1, Kv2, phường Ba Láng, quận 

Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 21: Nồi (không dùng điện), chảo (không dùng điện), ấm (không dùng điện), chậu, 

xô bằng nhôm.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nhôm gia dụng cụ thể: nồi (không dùng điện), chảo 

(không dùng điện), ấm (không dùng điện), chậu, xô bằng nhôm; giới thiệu các sản phẩm 

nhôm gia dụng; trưng bày các sản phẩm nhôm gia dụng.  
 

 
(210) 4-2015-34884 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.1.1; 2.1.1; A3.1.24; 22.5.10 

(591) Nâu, vàng, đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH Mitkammakon  
(VN) 
Số 26/313/6, phố Vĩnh Hưng, phường 

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Nhông, xích xe máy.  
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(210) 4-2015-34933 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 1.7.6; A26.11.12 
(731) PCC ASIA LLC  (HK) 

Hong Kong 25/F, 9 Wing Hong Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, China 
(Hong Kong) 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 24: Lớp lót (vải); vải lót (vải); vải; vải không dệt; vải dệt; vải dệt kim; vải không 
dệt xăm kim. 

 

 
(210) 4-2015-34934 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.4.2 
(731) PCC ASIA LLC  (HK) 

Hong Kong 25/F, 9 Wing Hong Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, China 
(Hong Kong)  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 24: Lớp lót (vải); vải lót (vải); vải; vải không dệt; vải dệt; vải dệt kim; vải không 
dệt xăm kim. 

 

 
(210) 4-2015-34935 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) PCC ASIA LLC  (HK) 

Hong Kong 25/F, 9 Wing Hong Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, China 
(Hong Kong)  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 24: Lớp lót (vải); vải lót (vải); vải; vải không dệt; vải dệt; vải dệt kim; vải không 

dệt xăm kim. 
 

 
(210) 4-2015-34936 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) PCC ASIA LLC  (HK) 

Hong Kong 25/F, 9 Wing Hong Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, China 
(Hong Kong)  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 24: Lớp lót (vải); vải lót (vải); vải; vải không dệt; vải dệt; vải dệt kim; vải không 
dệt xăm kim. 

 

 
(210) 4-2015-34937 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 1.7.6; 26.4.2 
(731) PCC ASIA LLC  (HK) 

Hong Kong 25/F, 9 Wing Hong Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, China 
(Hong Kong)  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 24: Lớp lót (vải); vải lót (vải); vải; vải không dệt; vải dệt; vải dệt kim; vải không 

dệt xăm kim. 
 

 
(210) 4-2015-34938 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) PCC ASIA LLC  (HK) 

Hong Kong 25/F, 9 Wing Hong Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, China 
(Hong Kong)  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 24: Lớp lót (vải); vải lót (vải); vải; vải không dệt; vải dệt; vải dệt kim; vải không 

dệt  xăm kim. 
 

 
(210) 4-2015-34966 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A9.5.12 
(591) Nâu, xám, xanh lam nhạt 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Bobi Craft  (VN) 
2/15 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm bằng len, cụ thể: thú bông len, đồ em bé 
(mũ len, găng tay len, áo len, váy len), phụ kiện bằng len (giày len, băng đô bằng len, ví 
bằng len), quà tặng và đồ trang trí bằng len (cốc bằng len, búp bê bằng len, nơ bằng len, 
quả trái cây bằng len: quả kiwi bằng len, quả dâu bằng len, quả cầu bằng len).  
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(210) 4-2015-34968 (220) 10.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đen, xám 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Yến  (VN) 

42/11 Nguyễn Thái Học, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán túi thời trang, giày dép, túi xách, balo, ví thời trang, dây nịt (thắt 

lưng). 
 

 
(210) 4-2015-34970 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ PAF  (VN) 
164 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-34991 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, xanh, tím, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FastSell   (VN) 
Số 17 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trực tuyến; thương mại điện tử, cụ thể là mua 

bán trực tuyến hàng gia dụng (thiết bị điện tử, hàng điện máy), thiết bị di động và các phụ 
kiện của chúng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, đồ dùng trong nhà tắm, dụng cụ âm 
nhạc, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, quần áo, giày dép, phụ kiện 
thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, 
đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống, hàng nông sản; hàng lâm sản, dụng cụ nhà bếp, thiết bị 
nhà bếp, chăn ga gối đệm rèm cửa, thảm các loại (thảm trải sàn, thảm yoga), dụng cụ thể 
thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, sách báo, tạp chí, ấn phẩm, vật 
liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ y tế, xe cộ các loại, đồ dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh; siêu 
thị bán lẻ các sản phẩm nói trên. 
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Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện tử, dịch vụ thanh 
toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử; dịch vụ xử 
lý các giao dịch thanh toán bằng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền 
điện tử; dịch vụ chuyển tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ hỗ trợ 
khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; ký gửi hàng hóa (dịch vụ kho bãi); dịch vụ du lịch; cung 
cấp thông tin về du lịch. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến trên internet; cung cấp thông tin về giải trí, giáo dục, văn hóa; sản xuất 
phim ảnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán rượu; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-34992 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, xanh, tím, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FastSell   (VN) 
Số 17 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trực tuyến; thương mại điện tử, cụ thể là mua 

bán trực tuyến hàng gia dụng (thiết bị điện tử, hàng điện máy), thiết bị di động và các phụ 
kiện của chúng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, đồ dùng trong nhà tắm, dụng cụ âm 
nhạc, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, quần áo, giày dép, phụ kiện 
thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, 
đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống, hàng nông sản; hàng lâm sản, dụng cụ nhà bếp, thiết bị 
nhà bếp, chăn ga gối đệm rèm cửa, thảm các loại (thảm trải sàn, thảm yoga), dụng cụ thể 
thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, sách báo, tạp chí, ấn phẩm, vật 
liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ y tế, xe cộ các loại, đồ dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh; siêu 
thị bán lẻ các sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện tử, dịch vụ thanh 
toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử; dịch vụ xử 
lý các giao dịch thanh toán bằng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền 
điện tử; dịch vụ chuyển tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ hỗ trợ 
khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính. 

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; ký gửi hàng hóa (dịch vụ kho bãi); dịch vụ du lịch; cung 
cấp thông tin về du lịch.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến trên internet; cung cấp thông tin về giải trí, giáo dục, văn hóa; sản xuất 
phim ảnh.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán rượu; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-34994 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 

(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
xanh Khôi Nguyên  (VN) 
Số 15A/53 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ nông nghiệp bao gồm: rau, củ, quả; mua bán các sản 

phẩm từ nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản bao gồm: tôm, cua, cá. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật (heo, bò, gà); nuôi trồng thủy sản (tôm, cua, cá); trồng cây 

nông nghiệp ngắn ngày (rau, củ, quả); làm vườn. 
 

 
(210) 4-2015-35007 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(300) 86/663,251 15.06.2015 US 

  
(731) FOSSIL GROUP, INC.   (US) 

901 S. Central Expressway, Richardson, 
Texas 75080 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị liên lạc không dây có chức năng viễn thông; thiết bị giám sát điện tử 

để nhận dạng, lưu trữ, báo cáo, giám sát, tải lên và tải xuống dữ liệu và thông tin; ứng 
dụng di động và phần mềm có thể tải về cho đồng hồ thông minh và các thiết bị di động 

cho phép người sử dụng điều chỉnh cách trình bày và thông tin có sẵn từ các thiết bị, bao 

gồm cả các thiết bị di động có thể được kết hợp với quần áo hoặc các phụ kiện có thể 
mang theo; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể mang theo ở dạng đồng hồ và đồ trang sức. 

 
Nhóm 10: Thiết bị giám sát sức khỏe, tình trạng khỏe mạnh, luyện tập thể dục và thể hình 

để giám sát và hiển thị thông tin cho việc huấn luyện thể dục và thể hình.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ thông minh, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, đồng hồ đeo tay/bỏ túi, 

đồng hồ đo và ghi thời gian, dây đeo đồng hồ, dây đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; thiết bị 

điện tử kỹ thuật số có thể mang theo dưới dạng đồng hồ hoặc đồ trang sức.   

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ để nhận dạng, lưu trữ, báo cáo, giám sát, 
tải lên và tải xuống dữ liệu và thông tin.  
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(210) 4-2015-35020 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NOSAFOOD  
(VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, hạt điều rang muối, dầu và mỡ động, thực vật, đậu phộng chiên, 

đậu phộng rang muối; súp chay.  
 

Nhóm 30: Cà phê, tương ớt, sa tế, nước tương (xì dầu), dấm, muối, bột nghệ (gia vị), bột 
ớt, sốt lẩu thái, tương, đen, tương, cà, gia vị lẩu thái, gia vị kho tiêu, gia vị bún bò, gia vị 
bún nêu, gia vị phở, gia vị bò kho, gia vị hủ tiếu.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại gia vị: sốt lẩu thái, tương đen, tương cà, gia vị lẩu thái, gia vị 
kho tiêu, gia vị bún bò, gia vị bún riêu, gia vị phở, gia vị bò kho, gia vị hủ tiếu, súp chay 
mua bán nước mắm, hạt điều rang muối, dầu và mỡ động, thực vật, đậu phộng chiên, đậu 
phộng rang muối.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2015-35114 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.3; 15.7.1 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ nông nghiệp 
Hiền Lương   (VN) 
Thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhãm 31: Lóa gièng. 

 
 

(210) 4-2015-35121 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thử chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chẩn đoán dùng cho 
mục đích y tế; bộ xét nghiệm chẩn đoán cụ thể là thuốc thử chẩn đoán dùng cho mục đích 
y tế; thuốc thử hóa học dùng để chẩn đoán và/hoặc phân tích y tế; hộp thuốc thử chẩn 
đoán dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 09: Máy phân tích dùng trong phòng thí nghiệm để đo, kiểm tra và phân tích máu, 
dịch và/hoặc mô của cơ thể; dụng cụ thí nghiệm phân tử lâm sàng tự động; dụng cụ trích 
mẫu thí nghiệm; dụng cụ thí nghiệm dùng để kiểm tra và/hoặc phân tích trong ống 
nghiệm; thiết bị thí nghiệm dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; hệ thống tự động hóa 
quản lý dữ liệu và thí nghiệm dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; thiết bị thí nghiệm, cụ 
thể là, thiết bị cảm biến chẩn đoán phân tử để phân tích chuỗi a-xít nu-clê- ích, a-xít nu-
clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh; dụng cụ thí nghiệm để 
thử và nhận diện vi khuẩn; tất cả các sản phẩm nói trên không dùng cho mục đích y tế, 
phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để nhận diện và 
phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xit nu-clê-ích để nhận diện mầm bệnh, tính kháng 
thuốc và hồ sơ pháp y; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) để xử lý ngoại vi, 
điều khiển dụng cụ, phân tích dữ liệu và báo cáo cho dụng cụ chẩn đoán phân tử; phần 
cứng và phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y 
tế; ấn phẩm điện tử (ghi sẵn hoặc có thể tải về), cụ thể là tờ và sách hướng dẫn cho thiết bị 
chẩn đoán trong ống nghiệm, hệ thống tự động thí nghiệm, và phần mềm liên quan; phần 
mềm quản lý dữ liệu (ghi sẵn hoặc có thể tải về) cho dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm 
quản lý dữ liệu (ghi sẵn hoặc có thể tải về) cho máy phân tích huyết học; máy phân tích 
hóa lâm sàng, máy phân tích xét nghiệm miễn dịch và dụng cụ thử máu; phần mềm máy 
tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ chẩn đoán y tế; phần 
mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho máy phân tích 
huyết học, máy phân tích hóa lâm sàng, máy phân tích xét nghiệm miễn dịch và dụng cụ 
thử máu; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để quản 
lý giao diện giữa các dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán y tế; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để quản lý tiến độ thí nghiệm chẩn đoán y tế; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính quản lý thông tin 
thí nghiệm; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để 
theo dõi dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần 
cứng máy tính để theo dõi dụng cụ chẩn đoán thí nghiệm; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để khắc phục sự cố cho dụng cụ chẩn đoán y tế; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để khắc phục  sự 
cố cho dụng cụ chẩn đoán thí nghiệm; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) để 
xử lý dữ liệu kiểm tra chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong 
kiểm tra chẩn đoán y tế; phần cứng máy tính dùng trong kiểm tra chẩn đoán y tế; phần 
cứng và phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) để theo dõi từ xa dụng cụ chẩn 
đoán trong ống nghiệm.  

 
Nhóm 10: Dụng cụ thử máu; máy phân tích thí nghiệm dùng để đo, kiểm tra và phân tích 
máu, dịch và/hoặc mô của cơ thể; máy phân tích huyết học; máy phân tích hóa lâm sàng; 
máy phân tích xét nghiệm miễn dịch; dụng cụ/thiết bị, cụ thể là dụng cụ dùng để chẩn 
đoán phân tử, dụng cụ thí nghiệm dùng để thử và nhận diện vi khuẩn, hệ thống chẩn đoán 
phân tử bao gồm thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ kế, thiết bị cảm biến và máy 
tính, để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a- xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây 
nhiễm và/hoặc mầm bệnh; bộ thu thập mẫu sử dụng trong chẩn đoán trong ống nghiệm 
bao gồm các ống thu thập mẫu, (tất cả các sản phẩm nói trên dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các nhà cung cấp 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bên trả tiền chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bệnh viện; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các phòng thí 
nghiệm.  

 
Nhóm 37: Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các dụng cụ y tế và dụng cụ 
thí nghiệm.  

 
Nhóm 41: Cung cấp sách mỏng (sách nhỏ có bìa mềm), sách nhỏ (có thông tin hay quảng 
cáo về sản phẩm (dịch vụ), bản tin, tài liệu đào tạo dưới dạng điện tử và các xuất bản 
phẩm điện tử khác (đều là loại không thể tải về) liên quan đến chẩn đoán y tế, điều kiện 
(tình trạng sức khỏe) và điều trị y tế, thiết bị (dụng cụ) và dịch vụ y tế, thiết bị (dụng cụ) 
và dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; cung cấp dịch vụ giáo dục liên quan đến phòng thí 
nghiệm chẩn đoán y tế.  

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế, hệ 

thống tự động hóa thí nghiệm và phần cứng và phần mềm máy tính liên quan, cung cấp hỗ 

trợ kỹ thuật cho thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm và phần mềm, phần cứng máy tính liên 

quan; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm máy tính trong lĩnh vực chẩn đoán y 

tế; cung cấp dịch vụ quản lý (theo dõi) vận hành cho các thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế 

và thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm; quản lý (theo dõi) từ xa các hệ thống chẩn đoán y tế và 

các hệ thống thí nghiệm; cung cấp dịch vụ quản lý (theo dõi) và giải quyết sự cố từ xa 

bằng phương pháp điện tử cho các thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế, các thiết bị (dụng cụ) 

thí nghiệm và các hệ thống thí nghiệm; cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để 

quản lý, quản lý (theo dõi) và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cho thuê 

chỗ đặt máy chủ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng dụng, phần mềm, và các trang web 

có liên quan đến các thiết bị (dụng cụ) và các hệ thống chẩn đoán y tế; cho thuê chỗ đặt 

máy chủ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng dụng, phần mềm, và các trang web có liên 

quan đến các thiết bị (dụng cụ) và các hệ thống thí nghiệm; dịch vụ máy tính, cụ thể là: 

quản lý dữ liệu từ xa cho các thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế và các thiết bị (dụng cụ) thí 

nghiệm; dịch vụ máy tính, cụ thể là: quản lý dữ liệu từ xa cho các phòng thí nghiệm; dịch 

vụ máy tính, cụ thể là: quản lý từ xa các hệ thống chẩn đoán y tế; dịch vụ máy tính, cụ thể 

là: quản lý từ xa các hệ thống thí nghiệm; dịch vụ máy tính, cụ thể là: quản lý (theo dõi) 

và báo cáo về tình hình hoạt động (hiệu năng) và lỗi của các thiết bị (dụng cụ) và hệ thống 

chẩn đoán y tế; dịch vụ máy tính, cụ thể là: quản lý (theo dõi) và báo cáo về tình hình 

hoạt động (hiệu năng) và lỗi của các thiết bị (dụng cụ) và hệ thống thí nghiệm; dịch vụ tư 

vấn công nghệ thông tin cho các phòng thí nghiệm; cung cấp môi trường mạng trực tuyến 

với công nghệ cho phép người sử dụng chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung 

cấp môi trường mạng trực tuyến với công nghệ cho phép người sử dụng chia sẻ dữ liệu thí 

nghiệm; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm và ứng dụng không tải xuống 

được để quản lý (theo dõi) các thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế và quản lý dữ liệu từ các 

thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm và ứng 

dụng không tải xuống được để quản lý (theo dõi) các thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm và 

quản lý dữ liệu từ các thiết bị (dụng cụ) thí nghiệm; cung cấp dịch vụ quản lý (theo dõi) 

vận hành các thiết bị (dụng cụ) vâ hệ thống thí nghiệm; quản lý (theo dõi) vận hành các 

thiết bị (dụng cụ) và hệ thống chẩn đoán y tế; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần 
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mềm thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ xử lý sự cố từ xa bằng phương 

pháp điện tử cho các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; quản lý (theo dõi) 

từ xa các hệ thống thí nghiệm chẩn đoán; quản lý (theo dõi) từ xa bằng phương pháp điện 

tử đối với các thiết bị (dụng cụ) chẩn đoán y tế và hệ thống tự động hóa thí nghiệm; cung 

cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý, quản lý (theo dõi) và phân tích thông tin 

của thiết bị thí nghiệm và chẩn đoán trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp phần mềm 

dịch vụ (được phát triển và hoạt động trên nền tảng web được quản lý bởi nhà cung cấp và 

cho phép người dùng truy cập từ xa) (SAAS) có tính năng phần mềm để dùng trong quản 

lý dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn phòng thí nghiệm; 

dịch vụ cung cấp trang web; dịch vụ nghiên cứu và phát triển y tế, khoa học và công nghệ 

trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ nghiên cứu và phát triển y tế, khoa học và công 

nghệ trong lĩnh vực chẩn đoán phân tử; dịch vụ nghiên cứu và phát triển y tế, khoa học và 

công nghệ trong lĩnh vực chẩn đoán đồng hành (xét nghiệm chẩn đoán y tế cho thấy) bệnh 

nhân có phù hợp với việc điều trị y tế hay không. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chẩn đoán y tế; dịch vụ kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương 

pháp chẩn đoán phân tử; dịch vụ chẩn đoán đồng hành (xét nghiệm chẩn đoán y tế cho 

thấy bệnh nhân có phù hợp với việc điều trị y tế hay không); dịch vụ kiểm tra (xét 

nghiệm) y tế áp dụng phương pháp chẩn đoán trong ống nghiệm; xét nghiệm y tế dùng 

cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị; cung cấp thông tin liên quan đến chẩn đoán, theo 

dõi và điều trị cho điều kiện y tế (tình trạng sức khỏe); cung cấp thông tin trong lĩnh vực 

chẩn đoán y tế, chẩn đoán phân tử, chẩn đoán đồng hành và chẩn đoán trong ống nghiệm. 

tư vấn trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, chẩn đoán phân tử, chẩn đoán đồng hành và chẩn 

đoán trong ống nghiệm; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin 

thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; 

dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực chuẩn đoán y tế  thông qua một trang web và 

điểm truyền thông xã hội. 
 

 
(210) 4-2015-35140 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.15.1; 23.1.7; 26.1.1; 23.1.5 

(591) Vàng, đen 

(731) Đoàn Ngọc Linh  (VN) 
Tổ 4, phường Đức Giang, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví; túi du lịch; túi thể thao; túi đeo lưng (ba lô); túi đi tiệc; vali. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may; cắt vải; may quần áo; nhuộm quần áo; thêu thùa. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang phục; thiết kế phụ kiện thời trang; tư vấn trong lĩnh vực thiết kế 

thời trang; cung cấp thông tin về dịch vụ thiết kế thời trang. 
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(210) 4-2015-35141 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.15.1; 23.1.7; 26.1.1; 23.1.5 
(591) Vàng, đen 
(731) Đoàn Ngọc Linh   (VN) 

Tổ 4, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là: bộ quần áo, quần áo lót, quần áo đan, quần áo may sẵn, 
đồng phục, áo thun ngắn tay, áo sơ mi, áo nịt ngoài, áo choàng ngoài, áo gilê, áo chẽn 
không tay, áo vét, áo nịt len, áo khoác ngoài, áo thun, áo sợi đan chui đầu, quần bò, quần 
ống bó, quần áo mặc trong bằng vải lanh, quần đùi, khăn quàng cổ, khăn choàng, váy, váy 
dài, quần áo bó, quần dài, thắt lưng, bít tất; đồ đi chân, cụ thể là, dép, dép đi trong nhà, 
giày, giày thể thao, giày cao gót, giầy ống, giầy dùng ở bãi biển, giày dép bằng vải để cói 
đan; thắt lưng [trang phục]; đồ đội đầu cụ thể là: mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2015-35142 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.15.1; 23.1.7; 26.1.1; 23.1.5 
(591) Vàng, đen 
(731) Đoàn Ngọc Linh  (VN) 

Tổ 4, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ trang phục bao gồm cụ thể là: bộ quần áo, quần 
áo lót, quần áo đan, quần áo may sẵn, đồng phục, áo thun ngắn tay, áo sơ mi, áo nịt ngoài, 
áo choàng ngoài, áo gilê, áo chẽn không tay, áo vét, áo nịt len, áo khoác ngoài, áo thun, 
áo sợi đan chui đầu, quần bò, quần ống bó, quần áo mặc trong bằng vải lanh, quần đùi, 
khăn quàng cổ, khăn choàng, váy, váy dài, quần áo bó, quần dài, thắt lưng, bít tất; dịch vụ 
bán buôn bán lẻ túi xách tay, ví, túi du lịch, vali; bán buôn hoặc bán lẻ đồ đi chân cụ thể 
là: dép, dép đi trong nhà, giày, giày thể thao, giày cao gót, giầy ống, giầy dùng ở bãi biển, 
giày dép bằng vải đế cói đan; bán buôn hoặc bán lẻ đồ đội đầu cụ thể là mũ, nón; tổ chức 
trình diễn thời trang cho mục đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-35160 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(591) Vàng nghệ, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thang máy 

Minh Long  (VN) 
Lô 2-4-6 đường C, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 07: Thang máy.  
 

 
(210) 4-2015-35162 (220) 11.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần chăn nuôi 

Vĩnh Tân   (VN) 
58 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc, gia cầm (đã sơ chế, chế biến và bảo quản).  
 

Nhóm 31: Con giống thủy hải sản, con giống vật nuôi (chó, mèo, thỏ); thức ăn gia súc; 
thức ăn gia cầm; thức ăn dùng cho thủy hải sản. 

 

Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (gạo, thóc, ngô, ngũ cốc) và động vật sống. 
mua bán lương thực thực phẩm (gạo); đại lý môi giới đấu giá gia súc, gia cầm, thủy hải 
sản và cảc nguyên vật liệu; mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy 
sản, thức ăn cho động vật cảnh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi gia súc (lợn, trâu, bò, dê, cừu, ngựa, lạc đà); dịch vụ chăn 
nuôi gia cầm (gà, vịt ngan, ngỗng, đà điểu, chim cút, chim bồ câu); dịch vụ nuôi trồng 
thủy hải sản; dịch vụ chăn nuôi động vật (chó, mèo, thỏ, ong, tằm). 

 

 
(210) 4-2015-35181 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
truyền thông Goldmind  (VN) 
Lầu 2, cao ốc Mỹ Thịnh, 137 Lê Quang 
Định, phường 14, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia 
sẻ hình ảnh, và truyền hình ảnh; cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực 
tuyến để truyền các tin nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã 
đăng ký; dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ 
thể là, tải lên, gửi bài viết, thể hiện, trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông 
tin, âm thanh, và hình ảnh động; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh 
qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các 
trang nhật ký điện tử qua mạng internet; cung cấp dịch vụ truy cập tới các cơ sở dữ liệu 
máy tính; truyền phát điện tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 
khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ hoạ do người dùng 
tạo ra. 
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Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực 
tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương 
tác trực tuyến; và các dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tuỳ biến để thể hiện những 
thông tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
(ASP) chuyên các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết 
nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet 
hoặc mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại 
không tải về được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình 
ảnh, chia sẻ hình ảnh động và truyền hình ảnh; cung cấp trang tin trực tuyến và các trang 
nhật ký điện tử do người dùng thiết lập. 

 

 
(210) 4-2015-35205 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh tím than (540) 

 

(731) Công ty TNHH kim loại chính 
xác Jintu (Việt Nam)  (VN) 
Xưởng E15, Lô CN - 03, KCN Vân 
Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 40: Xử lý kim loại; cán kim loại; mạ kim loại; đúc kim loại; tôi kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-35248 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá mạ, trắng 
(731) Trần Văn Phong   (VN) 

Khu La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Con rươi (không còn sống).  
 

 
(210) 4-2015-35250 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ 
(731) SHISHI CITY JIN RONG PLASTIC & 

HETAL CO.LTD   (CN) 
GuiHu DongYang lndustry District, 
Shishi City, Fujian P.R.C (China)  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 26: Cúc (khuy); cúc (khuy) bằng nhựa gồm bốn thành phần (một loại cúc (khuy) 

dùng cài trên áo dài có cấu tạo gồm bốn thành phần).  
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(210) 4-2015-35256 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.15; 1.15.5 

(731) Hộ kinh doanh cá thể xử lý 
nước Trung Việt Tín  (VN) 
470 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị vệ sinh bao gồm: chậu rửa, vòi tắm, vòi nước, vòi hoa 

sen. 
 

 
(210) 4-2015-35264 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) NIN JIOM MEDICINE 

MANUFACTORY (HONG KONG) 

LIMITED   (HK) 

Block A, 16/F, Texaco Road Industrial 

Centre, 256-264 Texaco Road, Tsuen 

Wan, New Territories, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong ngành y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung chế độ ăn kiêng dùng cho con người; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho dược phẩm; thuốc 

bổ.  
 

 
(210) 4-2015-35267 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 24.5.1; A25.1.10 

(591) Vàng, vàng nhũ, da cam, xanh dương, 

xanh dương sẫm, xanh tím, xanh da trời, 

đỏ, tím, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Triệu Văn Mỹ   (VN) 
Xóm Trung, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, mứt (kẹo), bánh ngọt, bánh quy.  
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(210) 4-2015-35268 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.6.6; A8.1.22; A8.1.23; 25.1.25 

(591) Vàng, xanh dương, vàng nhũ, xanh 

dương sẫm, tím, xanh da trời, da cam, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Triệu Văn Mỹ   (VN) 
Xóm Trung,  xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, mứt (kẹo), bánh ngọt, bánh quy.  

 

 
(210) 4-2015-35303 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH Foodhouse  (VN)
67 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm (thịt đóng gói, thịt đóng hộp, thịt hun khói, 

giò, chả, xúc xích, bánh bao, bánh mì, bánh ngọt, kẹo, gia vị, hồ tiêu, lạc, gạo, cà phê, 

chè, thuốc lá, sữa), rau quả sạch chưa chế biến, nước ép trái cây, nước ép rau, rượu mạnh, 

rượu vang, bia, đồ uống có cồn, đồ uống có ga, dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, nước 

hoa, xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, chế phẩm nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, 

chất tẩy rửa, bàn chải đánh răng, khăn lau bằng vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ 

mỹ nghệ, gỗ thành phẩm, bàn ghế, giường, tủ, đồ nội thất, bát, đĩa, lọ hoa bằng thủy tinh, 

thiết bị vệ sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inốc, rổ làm bằng kim loại, rổ nhựa, chổi 

quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, giấy vệ sinh, bút viết, 

lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng hồ, trang sức, dụng cụ 

để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun nước siêu tốc, đèn điện, 

nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), các loại máy ghi âm, ghi 

hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa khô, thuốc lá, thuốc lào, 

vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm thanh, 

băng đĩa hình ảnh, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, 

giày dép, hàng da và giả da bao gồm: cặp, túi xách, ba lô, dây buộc, túi đựng (túi rỗng), 

ví, bao đựng danh thiếp, cặp đựng giấy tờ, thắt lưng, quần áo, mũ; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin kinh 

doanh thông qua một trang web dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-35304 (220) 14.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; A5.3.15; A13.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty cổ phần môi trường 

SONADEZI  (VN) 
Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 
Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân hữu cơ. 
 

Nhóm 35: Quản lý công viên công cộng, hoa viên, cây xanh đường phố (quản lý kinh 
doanh, không bao gồm trồng, chăm sóc, cắt tỉa tạo hình cây xanh, hoa kiểng); mua bán 
cây xanh, hoa kiểng; quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao 
thông [quản lý kinh doanh không bao gồm dịch vụ lắp đặt, duy trì (duy tu), sửa chữa hệ 
thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông].  

 
Nhóm 37: Duy trì (duy tu), sửa chữa các hệ thống công trình thoát nước, vỉa hè, cầu 
đường; dịch vụ quét dọn đường phố, vỉa hè; xây dựng nghĩa trang, khách sạn, khu vui chơi 
giải trí; thi công xây dựng công trình giao thông; thi công xây dựng san lấp mặt bằng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển chất rắn; dịch vụ du lịch; thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải rắn 
(rác công nghiệp, sinh hoạt, y tế).  

 

Nhóm 40: Xử lý chất thải rắn, nước thải; tái chế phế liệu.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu vui chơi.  
 

Nhóm 42: Khảo sát thiết kế các công trình điện chiếu sáng, điện trang trí, điện trung kế và 
trạm biến áp đến 35 KV.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Trồng và cắt tỉa tạo hình cây xanh, hoa kiểng các loại.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ mai táng, hỏa táng.  
 

 
(210) 4-2015-35325 (220) 14.03.2014 

  (441) 25.04.2016 
(300) 1204187 14.03.2014 US 

(731) MOTOROLA TRADEMARK 
HOLDINGS, LLC  (US) 
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 
1800, Chicago IL 60654, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại đồng hồ thông minh; thiết bị di động có thể mang được; thiết bị 

ngoại vi máy tính có thể mang được; mô-đun điện tử cá nhân có thể thay thế và mang 

được, cụ thể là bộ định danh cá nhân cho điện thoại, điện thoại di động, điện thoại thông 

minh, máy tính bảng, máy tính, thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động với khả 

năng truyền thông không dây; máy phát và nhận dữ liệu bằng điện tử có thể mang được; 

thiết bị có thể mang được để xử lý, truyền, thu thập, lưu trữ, ghi chép, thu nhận, và tìm 

kiếm dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2015-35353 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu TTP  (VN) 
118/6 Trần Khắc Chân, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mùi xoa.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cà vạt 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, cà vạt, khăn mùi xoa.  
 

 
(210) 4-2015-35373 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Đinh Minh Chính  (VN) 
365 Lê Quang Định, phường 5, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, chương trình máy tính, nông sản, thực phẩm, 

hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, vật liệu xây dựng, dược 

phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng, trang thiết bị 

y tế; dịch vụ thương mại điện tử bán hàng qua internet như: phần mềm máy tính, chương 

trình máy tính, nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất như giường, 

tủ, bàn ghế, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, trang thiết bị y tế; quảng cáo; đại lý mua bán ký gửi: phần mềm máy tính, nông 

sản, thực phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng; dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ 

cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu việc làm trên mạng, cung cấp thông tin về nhà 

tuyển dụng và người xin được tuyển dụng; tư vấn quản lý doanh nghiệp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp.  
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(210) 4-2015-35374 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 8.1.1; 11.3.18; A11.3.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Mi - Lan  (VN) 

83/9 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; chế phẩm làm từ ngũ cốc; gạo; thực phẩm làm từ gạo dùng 
làm thức ăn cho người. 

 

 
(210) 4-2015-35382 (220) 15.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A9.3.13 
(731) Công ty TNHH Anh Tuk  (VN) 

23 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-35423 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 15.7.1; 5.7.3 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Phú 

HỒ  (VN) 
Thôn Trung An, xã Phú Hồ, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2015-35424 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tấn Hưng   (VN) 
2985, ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh 
An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ; thuốc bảo vệ thực vật là: thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, 
thuốc trừ bệnh cho cây.  

 

(210) 4-2015-35425 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tấn Hưng  (VN) 
2985, ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh 
An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nhện ré; thuốc bảo vệ thực vật là: thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

 
(210) 4-2015-35426 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tấn Hưng  (VN) 
2985, ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh 
An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc bảo vệ thực vật là: thuốc diệt côn trùng, 

thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 

 
(210) 4-2015-35427 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tấn Hưng  (VN) 
2985, ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh 
An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc bảo vệ thực vật là: thuốc diệt côn trùng, 

thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
916 

(210) 4-2015-35464 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.15.15; 26.15.1; 1.13.1 

(591) Trắng, xanh biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý dự án 
Core Asia  (VN) 
Lầu 1, toà nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, 

phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án ngành xây dựng. 

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát thi công xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng, thiết kế cơ điện xây dựng và công nghiệp; tư vấn 

thiết kế xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-35467 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.4.4 

(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân giầy 
dép HY SHOES  (VN) 
F2/2/54, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép, quần áo, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-35468 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.1; 3.7.7; 26.3.3; 6.1.2 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Khoang 
Xanh - Suối Tiên   (VN) 
Khoang Xanh, xã Vân Hòa, huyện Ba 

Vì,  thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2015-35475 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Đại 
Hồng Phúc   (VN) 
Số nhà 120A, ngõ 254, phố Minh Khai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là bột bả (mastie) dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-35480 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; 4.5.1; A5.3.13; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh dầu Cỏ 
May   (VN) 
Thửa đất số 345, đường Nguyễn Phan 
Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 03: Bột tắm; tinh dầu; nước hoa xịt phòng; dầu thơm; mặt nạ làm đẹp. 
 

Nhóm 30: Bột trà.  
 

 
(210) 4-2015-35502 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 18.1.23; 14.7.1; 14.7.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công cụ 3A  (VN) 
32 đường Cầu Xây 2, Kp6, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: máy cưa; bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá 

cẩu dùng cho xe nâng. 
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: kẹp dán đá; ke vuông (để 
lắp ghép và dán đá); mặt hút điều chỉnh hai tấm đá (dụng cụ cầm tay để lắp ghép và dán 
tấm đá); bộ chặn giữ đá; dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá; dụng cụ giữ để dán chậu rửa 
mặt. 

 
Nhóm 12: Xe đẩy đá; xe cút kít; xe nâng đá (không phải phương tiện giao thông trên bộ) 
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(210) 4-2015-35506 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A18.5.7; 6.1.2; 3.4.13; 3.6.6 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại tổng hợp Quý Gia  
(VN) 
Số 1, ngõ 60, phố Linh Lang, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2015-35556 (220) 16.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; A5.5.20 

(591) Da cam, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần Găng Việt  
(VN) 
Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 37, ấp Cầu 

Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-35557 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.1.1; A5.3.15; A7.1.11; 4.3.9 

(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hải Quân   (VN) 
Xóm 2, thôn Vân Đình, thị trấn Vân 

Đình, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  
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(210) 4-2015-35564 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.20; 5.3.11; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty thương mại dược 
phẩm Khánh Minh  (VN) 
Cầu Chuông, xã Phương Chung, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc giảm đau; thực phẩm chức năng; thuốc kháng sinh; thuốc 

giảm sốt. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các 
sản phẩn sau: dược phẩm, thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng, thuốc kháng sinh, thuốc 
giảm sốt.  

 

 
(210) 4-2015-35570 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.1.2; 26.1.9 
(591) Màu trắng, đỏ, nâu vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
xúc tiến thương mại HALEDCO  
(VN) 
Số 42, Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, 
thị xă Tây Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; dây điện; ổ điện; 
tụ điện; bảng điện. 

 
Nhóm 11: Đèn điện; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2015-35571 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A9.7.19 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hải Hồng 
BAKERY  (VN) 
số 1 tổ 31, ngách 120/24, phố Thúy 
Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh putding, bánh kẹo, bánh sinh nhật, kẹo.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: bánh ngọt; 
bánh putding; bánh kẹo, bánh sinh nhật, kẹo.  
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(210) 4-2015-35593 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) JUILE NGUYEN VAN THAN   (FR) 

43 rue Saint-Sauveur, 75002 PARIS, 

France  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và chất dùng để giặt, làm sạch, đánh bóng và chế phẩm tẩy 

nhờn, chế phẩm làm sạch, dầu để làm sạch, chế phẩm bảo quản đồ da (sáp), chế phẩm tẩy 

đồ da, kem đánh bóng, kem dùng cho đồ da, kem đánh giầy, chế phẩm làm bóng giày, 

sáp, sáp dùng cho thợ sửa giầy; chất pha chế dầu thơm; nước hoa; nước thơm để xức sau 

khi tắm; nước hoa với độ tinh dầu cao; nước hoa cô lô - nhơ; cốt nước hoa; chiết xuất từ 

hoa (nước hoa); tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; hỗn hợp làm thơm làm từ cánh 

hoa khô và hương liệu; hương thơm để thắp; mỹ phẩm chăm sóc da và môi; chế phẩm mỹ 

phẩm làm cho người thon thả; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 

mỹ phẩm chăm sóc tay, mặt và cơ thể; chế phẩm chăm sóc tóc; chất dưỡng và làm mượt 

tóc; nước xức tóc; chế phẩm tẩy tóc; chế phẩm nhuộm tóc; kem và gel tạo kiểu cho tóc; 

keo xịt tóc; kem tẩy lông, sáp tẩy lông; chế phẩm cạo râu; xà phòng cạo râu; xà phòng bọt 

cạo râu; chế phẩm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm chống nắng dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chế phẩm tăng sự rám nắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm rám nắng 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc đánh răng; xà phòng; nước gội đầu; sữa tắm vòi sen; 

sữa tắm; dầu tắm; muối tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm có bọt; ngọc 

trai dùng để tắm; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; sữa 

tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; chế phẩm khử mùi; chế 

phẩm trang điểm; son môi; chế phẩm trang điểm lông mi; phấn hồng; phấn trang điểm; 

mỹ phẩm dùng cho mắt; bút chì dùng trang điểm; chế phẩm dùng để tẩy trang; hình trang 

trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; hình xăm tạm thời dùng cho cơ thể và 

móng; bộ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc móng và cải thiện bề mặt móng; 

nước sơn móng, chất bảo vệ móng, sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng; móng giả dùng 

cho tay và chân, bộ móng giả, chất dính dùng cho móng giả. 
 

 
(210) 4-2015-35661 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Đen, vàng 

(731) Công ty cổ phần May Hai  (VN)
Số 216 Trần Thành Ngọ, phường Trần 

Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2015-35700 (220) 17.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Xám, trắng, xanh da trời, cam 

(731) Công ty cổ phần tiếp vận Miền 
Nam   (VN) 
120-122 đường D1, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe có động cơ; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 

« tô và xe có động cơ; tổ chức đấu giá.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe ô tô và xe có động cơ; xây dựng nhà; xây dựng công trình đường 

sắt, đường bộ; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và contenơ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ kho bãi; dịch vụ giao nhận, bốc xếp và lưu giữ hàng 

hóa; đại lý tàu biển; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ làm thủ tục hải quan cụ thể là dịch vụ 

giao nhận hải quan, dịch vụ thông quan cho hàng hóa.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí; dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-35722 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.3.4; 26.15.15 

(591) đen, xám, trắng 

(731) Đỗ Thanh Hải  (VN) 
Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm: tấm cốt pha (không bằng kim loại); 

tấm gỗ lát; tấm trần nhựa; tấm trần bằng gỗ; tấm vách bằng nhựa; tấm gỗ ghép dùng cho 

xây dựng. 

 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm: tấm cốt pha 

(không bằng kim loại), tấm gỗ lát, tấm trần nhựa, tấm trần bằng gỗ, tấm vách bằng nhựa, 

tấm gỗ ghép dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2015-35729 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.1; A25.7.3; A25.7.4 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen, cam, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35731 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4; 25.5.3; 

26.5.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-35732 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.3; A25.7.4; 25.5.3; 

26.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2015-35736 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; A5.3.15; 2.3.30; 18.1.5 
(591) Đỏ, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hà Giang  (VN) 
Số 52B, phố Thợ Nhuộm, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-35746 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Đại Dương  
(VN) 
Số 8 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bột chà ron (dùng trong xây dựng); keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ 

gia); bột chống thấm là vật liệu xây dựng phi kim loại có tác dụng chống thấm; vữa kỹ 
thuật; keo chống thấm là vật liệu xây dựng phi kim loại có tác dụng chống thấm; bột trét 
tường. 

 
 

(210) 4-2015-35760 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

kiến tạo Thành Công Việt 
Nam  (VN) 
Số 25 ngõ 156, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm có nguồn gốc từ thảo dược; thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ 

thảo dược. 
 

Nhóm 30: Trà (chè); cà phê, gia vị. 
 
 

(210) 4-2015-35781 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.15.11; 26.15.9; 26.5.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Yên 
Hưng  (VN) 
Số 1, ngõ 120, đường Trường Chinh, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; chất bôi trơn; xăng; ga; nhiên liệu; chất phụ gia (không phải hóa 
chất) dùng cho nhiên liệu động cơ. 

 
Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, chất bôi trơn, thiết bị công nghiệp (thiết bị đo lường: thước 
cặp, đế cặp, đá mài, đá cắt, lưỡi cắt thép, dụng cụ cắt, máy khoan, thiết bị nâng hạ: xe 
nâng, cẩu nâng), xăng, ga, nhiên liệu; quảng cáo; kế toán; kiểm toán doanh nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải và vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch 
vụ chuyển phát thư tín; dịch vụ cho thuê nhà kho bãi; dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-35784 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A14.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và Chế tạo Thiết bị Điện lưới 
Miền Bắc  (VN) 
Số nhà 88, thôn Vân Lũng, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Chổi than (điện); máy ly tâm; máy nén khí; thanh truyền cho máy móc cơ điện 
và động cơ; cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; máy phát điện; quạt gió 
dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị để gia công cơ khí. 

 
 

(210) 4-2015-35824 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh da trời, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

địa ốc Đất Xanh Miền Bắc 
(VN) 
T18, Center Building, số 1, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch 
vụ môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ hoàn 
thiện công trình xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà các loại; dịch vụ trang trí nội thất. 
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(210) 4-2015-35827 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.3.1 

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh sản xuất 
thương mại Vĩnh Phát  (VN) 
1/39/13 Chiến Lược, khu phố 15, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Chổi than bộ khởi động điện; bánh răng bộ khởi động điện (nhông bộ khởi 

động điện), vòng bi (bạc đạn). 

 

Nhóm 09: Bộ điều khiển đánh lửa (IC), rơle bộ khởi động điện, dây điện sườn, thớt bộ 

khởi động điện, bô bin sườn, bô bin lửa. 

 

Nhóm 12: Trục của cần đạp máy (cốt đạp, bộ phận của xe cộ); phanh (thắng) tay và chân 

của xe cộ; phao báo xăng của xe cộ; má phanh (bố thắng) của xe cộ; còi xe. 
 

 
(210) 4-2015-35858 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.1.6; 26.1.1; A1.1.10; 26.1.10 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm Tân 
Vĩnh Phát  (VN) 
18/56 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 

Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá viên: giò lụa; chả cá, thịt viên, thịt muối, khổ qua nhồi thịt; giăm bông,  dưa 

mắm; nem nướng.  

 

Nhóm 30: Bánh in (bột gạo); bột nếp; bột đậu xanh; cháo thịt 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện, cung cấp suất ăn 

công nghiệp; dịch vụ phục vụ đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ ăn uống 

theo hợp đồng. 
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(210) 4-2015-35896 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Quảng 
Tuấn  (VN) 
11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây truyền tín hiệu (có đầu giắc và không có đầu giắc); bộ chia tín hiệu; hộp 

đựng ổ cứng (máy vi tính); ổ chuyển tín hiệu; camera quan sát; dây cáp mạng; vỏ đựng 
ipad; đầu cắm dây mạng; ổ cắm điện; tủ mạng; cáp quang; dây điện; cáp đồng trục; 
camera hành trình; pin sạc dự phòng; loa vi tính; tai nghe; đèn chiếu sáng bàn phím (đèn 
gắn trong bàn phím); miếng dán màn hình vi tính; giá đỡ điện thoại; cục sạc; quạt tỏa 
nhiệt; ví đựng điện thoại, bao da (đựng máy ipad)  

 

Nhóm 18: túi xách; ba lô; cặp sách; va li.  
 

 
(210) 4-2015-35901 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LIU JUN   (CN) 

No.1 Group, Pipawo Village, Dapingtang 
Countryside, Xintian County, Hunan 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; ví đựng tiền bỏ túi; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; 

túi du lịch; dây buộc bằng da; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc; ô; ba toong.  
 

 
(210) 4-2015-35904 (220) 18.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.11.10; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sơn quốc tế Đại 

Dương  (VN) 
Số nhà 42 ngõ 161 phố Hoa Lâm, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn tĩnh điện; sơn véc ni; chất chống rỉ; chất bảo quản gỗ; chế phẩm màu.  
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(210) 4-2015-35949 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 

Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United 

Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý (thỏi); hợp kim của kim loại quý; dụng cụ đo thời gian; đồng hồ 

đeo tay; dụng cụ bấm giờ; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giây; thiết bị 

bấm thời gian dùng cho thể thao (đồng hồ bấm giờ); đồng hồ; bộ phận chuyển động của 

đồng hồ; bộ phận của đồng hồ; dây đeo của đồng hồ đeo tay; vòng đeo tay đồng hồ; khóa 

cài dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; vỏ đồng hồ đeo tay; lò xo của đồng hồ; 

mặt đồng hồ (dùng trong sản xuất đồng hồ); kim đồng hồ (dùng cho sản xuất đồng hồ); 

mặt kính của đồng hồ; linh kiện và phụ kiện cho đồng hồ; hộp đựng đồng hồ; hộp trưng 

bày đồng hồ; hộp đựng đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồng hồ (trừ đồng hồ đeo tay); hộp 

chuyên dụng bằng da để trưng bày đồng hồ; hộp chuyên dụng bằng da để trưng bày đồng 

hồ đeo tay; hộp chuyên dụng bằng da để trưng bày đồ trang sức, khuy măng sét và ghim 

cài ca vát; đá quý; đá bán quý; kim cương [đồ trang sức]; đá quý giả; đồ trang sức; đồ 

trang sức bán quý; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức); đồ trang sức thời trang; trâm 

gài đầu bằng đá quý; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); hộp đựng đồ trang sức; hộp đựng 

đồ trang sức bằng kim loại quý; ghim cài ca vát; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá (đồ 

trang sức giả rẻ tiền); hộp đựng khuy măng sét; hộp đựng ghim cài ca vát; hộp (hộp nhỏ) 

đựng vòng đeo chìa khoá (đồ trang sức giả rẻ tiền); hộp trưng bày đồ trang sức, khuy 

măng sét và ghim cài ca vát; hộp chuyên dụng để trưng bày và đựng đồng hồ cho việc vận 

chuyển; hộp chuyên dụng để trưng bày và đựng đồ trang sức cho việc vận chuyển; hộp 

chuyên dụng để trưng bày và đựng khuy măng sét, ghim cài ca vát và vòng đeo chìa khóa 

(đồ trang sức giả rẻ tiền) cho việc vận chuyển. 
 

 
(210) 4-2015-35951 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A19.13.21; A25.3.3; 25.5.1 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm NANO 
TECHCO  (VN) 
149/30 Bành Văn Trân, phường 7, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 

năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-35962 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8; 26.3.4 

(591) Trắng, đỏ đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Minh Phát  (VN) 
28/18 tỉnh lộ 1 Phan Bội Châu nối dài, 

phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh ĐakLak 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-35964 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) HYVA HOLDING B.V.   (NL) 

A. van Leeuwenhoekweg 37, 2408 AK 

Alphen aan den Rijn, Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 07: Máy móc, cụ thể là máy là máy lật dùng trong công nghiệp, máy vận chuyển 

vật liệu, máy chế tạo (sản xuất), máy khoan cần trục tự động, máy khoan, cần cẩu, máy 

nâng hàng, thiết bị giữ hàng của cần cẩu, thiết bị dùng để lấy hàng, gầu xúc đất, gầu 

ngoạm hai hàm, máy bốc xếp, gầu nâng của máy bốc xếp, móc cẩu hàng của máy bốc 

xếp, máy xử lý và tái chế rác, máy dịch chuyển vật liệu, máy dùng để xếp hàng và dỡ 

hàng, máy lu, máy ép rác thành khối để dễ vận chuyển, máy nén dùng cho phương tiện 

thu gom rác, máy nén dùng cho công te nơ thu gom rác; máy công cụ; động cơ điện và 

động cơ không dùng cho xe cộ; thiết bị bốc xếp và dỡ hàng chạy bằng khí nén dùng cho 

xe chở hàng loại nhỏ, rơ moóc (xe cộ), đặc biệt là cần trục bốc xếp dỡ hàng; thiết bị bốc 

xếp và dỡ hàng chạy bằng thủy lực dùng cho xe chở hàng loại nhỏ, rơ moóc (xe cộ), đặc 

biệt là cần trục bốc xếp dỡ hàng; thiết bị lật không phải là bộ phận của xe cộ; bộ phận 

móc nối (máy móc) và băng truyền động; công cụ nông nghiệp loại lớn trừ dụng cụ thao 

tác thủ công; dụng cụ nông nghiệp loại lớn trừ dụng cụ thao tác thủ công; cơ cấu ghép nối 

thủy lực; thang máy và thiết bị nâng, dùng thủy lực; hệ thống thang máy; xe bốc dỡ; máy 

ép thủy lực và tua bin thủy lực; hệ thống thủy lực; hệ thống khí nén.  
 

Nhóm 12: Xe cộ; xe cộ cho việc đi lại trên bộ, trên không hoặc dưới nước; rơ moóc; xe 

tải, đặc biệt là xe ben; thùng lật dùng cho xe chở hàng loại nhỏ; hệ thống trao đổi thùng 

xe dùng cho xe chở hàng loại nhỏ; cơ cấu ghép nối thủy lực dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ; hệ thống thủy lực hoặc khí nén dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 

bộ phận của xe chở hàng loại nhỏ, rơ moóc (xe cộ) và thùng lật.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
929 

(210) 4-2015-35969 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; 1.15.14 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cốm, tím, trắng, 

nâu, đen, xanh dương nhạt, vàng nhạt, 
xanh dương, xanh dương đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
Top Queen Collagen Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-36005 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Tổng công ty vật liệu xây 

dựng Số 1 - TNHH một thành 
viên  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà Sailing Tower, 111A 
Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: vật liệu, vật tư, nguyên liệu phục vụ ngành công 
nghiệp xây dựng; thiết bị, phụ tùng xe cơ giới, ô tô và xe có động cơ khác.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản;  cho thuê: mặt bằng, văn phòng làm việc, nhà xưởng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 39: kinh doanh bến cảng; cho thuê kho bãi. 
 

 
(210) 4-2015-36012 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.1.1; 1.15.21 
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 
Hùng Quân   (VN) 
611/24B Điện Biên Phủ, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn trang trí; đèn điện; đèn huỳnh quang; chóa đèn; máng đèn; 
ống thủy tinh trung tính (dùng cho đèn).  

 

 
(210) 4-2015-36021 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) UK00003122131 13.08.2015 GB 

(731) CARRERAS LIMITED   (GB) 
Globe House 4 Temple Place London 
WC2R 2PG England  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá đề hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuôc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2015-36034 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.9; 26.1.1; 24.15.21; 26.13.25; 

26.3.23 
(591) Đỏ, xanh đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Dũng Tiến  (VN) 
225 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bảo hiểm.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-36042 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2; A5.5.20; 26.3.1 
(591) Trắng, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo ánh 
Dương Việt  (VN) 
111 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, siêu thị (mua bán lương thực, thực phẩm, quần áo, văn phòng 
phẩm, mỹ phẩm, nồi, chảo, chén, bóng đèn, ti vi, máy vi tính, hóa mỹ phẩm, nước tinh 
khiết, xuất khẩu hàng nông lâm sản, thủy hải sản, hàng công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, rau quả, thực phẩm chế biến; nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, 
hàng tiêu dùng).  

 

 
(210) 4-2015-36044 (220) 21.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 7.1.6; 7.3.11; 7.1.3 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo ánh 
Dương Việt  (VN) 
111 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị (mua bán lương thực, thực phẩm, quần áo, văn phòng phẩm, mỹ phẩm, 

nồi, chảo, chén, bóng đèn, tivi, máy vi tính, hóa mỹ phẩm, nước tinh khiết, xuất khẩu 
hàng nông lâm sản, thủy hải sản, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, rau quả, thực 
phẩm chế biến; nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng).  

 

 
(210) 4-2015-36070 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) WINETRUST ESTATES PTY LTD  

(AU) 
26 Eames Avenue, North Haven, New 
South Wales, 2443, Australia  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu vang; rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi. 

 

 
(210) 4-2015-36071 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) WINETRUST ESTATES PTY LTD  

(AU) 
26 Eames Avenue, North Haven, New 
South Wales, 2443, Australia   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu vang; rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi.  
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(210) 4-2015-36084 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà LyLy  
(VN) 
184 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang có hương thơm.  
 

Nhóm 20: Chuỗi hạt đeo tay bằng gỗ; chuỗi hạt đeo tay, đeo cổ bằng đá.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn chay. 
 

Nhóm 42: Thiết kế băng rôn, áp phích quảng cáo, thiết kế văn phòng, thiết kế phòng trưng 
bày, thiết kế bố cục không gian nhà ở. 

 

 
(210) 4-2015-36145 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Kim 

Tín  (VN) 
69 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo silicon dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-36180 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.4; 21.1.17; 15.1.13; 7.1.13 
(731) Công ty cổ phần NSH Việt Nam  

(VN) 
25 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch. 
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(210) 4-2015-36181 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Con Cưng  
(VN) 
101-103 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ hút sữa; máy hút sữa; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả; vòng kích 

mọc răng. 

 

Nhóm 11: Máy hâm sữa; máy tiệt trùng; dụng cụ tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước. 

 

Nhóm 18: Địu trẻ em; túi mua hàng; dây đeo để giữ trẻ em; ba lô; vali; túi xách. 
 

(210) 4-2015-36182 (220) 22.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Con Cưng  
(VN) 
101-103 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả; vòng kích mọc răng; dụng cụ hút mũi; 

bơm dùng để hút sữa mẹ.  

 

Nhóm 12: Xe đẩy, xe nôi em bé; ghế ngồi trên xe ô tô cho trẻ em; xe tập đi (xe cộ); đai an 

toàn dùng cho ghế ngồi cho trẻ em (thiết bị của xe cộ). 

 

Nhóm 18: Địu trẻ em; túi mua hàng; dây đeo để giữ trẻ em; ba lô; vali; túi xách. 

 

Nhóm 20: Giường ngủ và giường cũi cho trẻ em; ghế ngồi ăn dành cho trẻ em; cũi có 

bánh xe cho trẻ em; xe đẩy tay (đồ đạc). 

 

Nhóm 24: Khăn mặt và khăn tắm bằng vải cho trẻ em; khăn ướt bằng vải để lau.  

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn các loại; yếm trẻ em; giày dép và mũ nón.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi cho trẻ em; thiết bị trò chơi thiếu nhi; cây 

thông Nô en nhân tạo [giả] và đồ trang trí cho các lễ hội. 
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(210) 4-2015-36224 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; 

A24.15.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Tohin Việt Nam  (VN) 
Lô I-10-3, I-10-4, I-10-5, đường D6, khu 
Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi khí và máy công cụ (máy công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2015-36225 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.15.21; A7.1.11; 7.1.24; A24.15.11 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
TOHIN Việt Nam  (VN) 
Lô I-10-3, I-10-4, I-10-5, đường D6, khu 
Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi khí và máy công cụ (máy công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2015-36304 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1 
(731) EIDAI CO., LTD.   (JP) 

2-10-60 Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa trong bếp. 

 
Nhóm 19: Gỗ xây dựng, tấm ván xây dựng (gỗ dán, tấm ván gỗ nhỏ, tấm ván bằng sợi gỗ, 
tấm gỗ dát mỏng được trang trí trên bề mặt với hoa văn in, các họa tiết bằng nhựa thông 
hoặc được trang trí bằng các tấm/miếng nhựa hoặc giấy); vật liệu xây dựng bằng gỗ (ván 
dọc của khung cửa; ván lát sàn; cầu thang, lan can cầu thang, ván lát tường, ván vách 
ngăn, trần nhà); vật liệu xây dựng cố định bằng gỗ (ván ốp chân tưởng, gờ ốp trần nhà, 
thanh gỗ chèn vào viền tường hoặc trần nhà để làm cạnh/gờ); cửa gỗ; cửa trượt bằng gỗ, 
cửa treo bằng gỗ, cửa gấp bằng gỗ và khung cửa không làm bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà (tủ đựng, tủ đựng treo tường, bàn để đồ trang điểm trong nhà 
tắm, tủ đựng giày, giả sách, giá để trưng bày các đồ vật), tấm giá treo (tấm treo có móc 
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kiểu Nhật Bản có sẵn các móc treo); móc treo mũ (không bằng kim loại); ghế dài, tấm 
nâng tải hàng (không bằng kim loại); bậc lên xuống [thang], không bằng kim loại; thang 
bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo; kệ đặt trên bồn rửa trong bếp, mặt bàn bếp; chỗ dùng để lắp 
ráp đồ gỗ (không làm bằng kim loại).  

 

 
(210) 4-2015-36318 (220) 23.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.1.9; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) IH MANAGEMENT LIMITED   (HK) 

Suite 701, Tung Hip Commercial 
Building, 244-248 Des Voeux Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở nghỉ dưỡng (du lịch); dịch vụ khách 

sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-36338 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.2; A26.11.9; 26.4.4; 

26.13.25 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngoại ngữ AHA  
(VN) 
132-134 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về hướng dẫn giảng dạy, giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-36345 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.8; 26.1.4; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ kỹ 
thuật Trung Việt  (VN) 
Số 91 đường số 3, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị để 

truyền dẫn, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 
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Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí, thông gió; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị phòng cháy chữa cháy; lắp đặt và sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, dịch vụ về 
cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết 
bị văn phòng. 

 
 

(210) 4-2015-36346 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.19; 6.6.25 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, trắng, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, đen, hồng, hồng nhạt, 
tím, xanh dương, xanh da trời, xám, xám 
nhạt, cam, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long   (VN) 
F8/14A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 

Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang). 
 

 
210) 4-2015-36353 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
nông nghiệp Sài Gòn   (VN) 
331/49/30 Phan Huy ích, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ được bảo quản, sấy khô hay nấu chín; mứt hoa quả; trái cây 

dầm đường; trái cây rắc đường; dưa góp. 
 

Nhóm 30: Các sản phẩm bánh kẹo; gia vị; gạo; cà phê, chè (trà). 
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau tươi; trái cây tươi có múi. 
 

 
(210) 4-2015-36363 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thóc chưa chế biến; thóc chưa xử lý; 

bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật.  
 

 
(210) 4-2015-36368 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.11.12 

(731) Công ty cổ phần kho vận AB 
PLUS   (VN) 
Đường K9, phường Đông Hải 2, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ môi giới 

thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán nước hoa, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, 

mỹ phẩm chống nắng, mỹ phẩm dùng để tắm, keo xịt tóc hương liệu (tinh dầu); mua bán 

nến (thắp sáng), nến thơm, ga (nhiên liệu), dầu nhiên liệu, nến dùng cho cây thông noel, 

nến dùng cho đèn ngủ, mua bán giấy thiếc (để bọc thức ăn), hộp đựng thức ăn (bằng kim 

loại), lá nhôm, khóa bằng kim loại dùng cho túi sách, hộp đựng tiền bằng kim loại; mua 

bán máy hút bụi, máy xay thịt (chạy điện), máy đánh trứng (chạy điện), máy ép hoa quả 

(chạy điện, máy xay sinh tố (chạy điện), máy cắt bánh mỳ; mua bán máy sấy tóc, máy hút 

dùng cho nhà bếp, lò nướng bánh mì bằng điện, lò vi sóng, nồi áp suất sử dụng điện, nồi 

cơm điện, chảo áp suất dùng điện, bếp nấu ăn bằng điện hoặc ga, ấm đun nước sử dụng 

điện; mua bán giấy, bút (dụng cụ để vẽ), hộp bút, phấn viết, com pa để vẽ, cặp xếp giấy tờ 

(đồ dùng văn phòng); mua bán đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao, chất dẻo 

dùng cho mục đích trang trí, đồ nội thất bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế, bàn trang điểm; 

mua bán lược, lọ, chậu hoa, khung treo quần áo, cốc thủy tinh, dụng cụ lọc chè, dụng cụ 

bóp tỏi, vỉ nướng thịt cá (đồ dùng nấu nướng), bình đựng chè, chổi và xẻng hót rác, máy 

xay sinh tố không chạy điện, khuôn bánh, chảo không chạy điện, xoong nồi không chạy 

điện, dụng cụ xay hạt tiêu, cà phê (không chạy điện), sọt rác, lọ đựng gia vị, cái mở nút 

chai (không chạy điện), ấm đun nước (không chạy điện), xô đựng đá, dụng cụ đập thịt, 

xay và bóp vận hành bằng tay, giẻ lau bụi và sàn nhà, bộ cốc pha chè, cà phê, chén, bát, 

đũa, mâm, thớt; mua bán vải thêu kim tuyến, lụa, khăn trải bàn (bằng vải), khăn lau mặt 

bằng vải, bộ đồ vài cho giường (gồm ga phủ và chăn), rèm cửa (bằng vải); mua bán thảm 

dùng cho ô tô, thảm chùi chân sau khi tắm, thảm chùi chân ở cửa, thảm chống trơn, giấy 

dán tường; mua bán đồ chơi trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), trò 

chơi điện tử bấm tay, vợt (gậy) dùng cho trò chơi, quả bóng để chơi, găng tay chơi bóng 

chày, ván trượt tuyết. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành 

khách, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển và giao nhận sản phẩm hàng hóa. 
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(210) 4-2015-36372 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Hưng 
Hiệp Phát  (VN) 
113/44 đường 11, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại. 

 

 
(210) 4-2015-36389 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Phạm Kiều Chân  (VN) 

67 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho cửa cuốn, thiết bị điện dùng để đóng mở cửa ra vào như: 

remote (thiết bị điện điều khiển từ xa). 
 
 

(210) 4-2015-36409 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Việt Nam Thịnh Vượng  
(VN) 
1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng 
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến (dịch vụ 

ngân hàng tại nhà), đầu tư vốn, kiểm tra ngân phiếu [séc thanh toán], nghiệp vụ thanh 
toán [tài chính]; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đòi tiền, định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử, 
phát hành trái phiếu có giá trị, phát hành ngân phiếu [séc] du lịch, cho vay có thế chấp 
(cho vay theo bảo) lãnh, (cho vay tài chính], ngân hàng thế chấp (ngân hàng cầm cố bất 
động sản), dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; bảo 
đảm tài chính.  
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(210) 4-2015-36449 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.2; 25.12.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, da cam, đỏ, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A & B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước đóng bình, nước ga và không ga và các loại đồ uống 
không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (đồ uống không 
cồn bổ sung vi chất, không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-36465 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Trung tâm Phát triển Công 
nghệ cao - Viện Hàn lâm khoa 
học và Công nghiệp Việt Nam  
(VN) 
số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bột, bột mì, bột dùng trong thực phẩm, tinh bột dùng trong thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-36501 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Nutri-Pharma 

USA  (VN) 
710-712 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-36525 (220) 24.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(731) CHEN XIANLIANG (A CHINESE 

CITIZEN)   (CN) 
No.73, Dounan Village, Lingxi Town, 
Cangnan County, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
940 

(511)   Nhóm 29: Thịt; trái cây lát mỏng; trứng; thực phẩm làm từ cá; hạt đã chế biến; đậu tằm đã 

chế biến; thịt khô; gia cầm, không còn sống.  
 

 
(210) 4-2015-36569 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 25.5.2 

(591) Đỏ, tím, trắng, xanh dương nhạt, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Phó  (VN) 
606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng. 

 

Nhóm 14: Các loại trang sức: đồng hồ, đá quý, vàng, kim cương, ghim cài ca vát, kẹp cài 

ca vát. 

 

Nhóm 24: Vải, ga vải trải giường, khăn lạnh cao cấp (khăn vải), màn chống muỗi, rèm 

cửa bằng vải hoặc chất dẻo, khăn tắm làm bằng vải sợi (không thuộc trang phục). 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt 

(thuộc trang phục quần áo). 

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 

miếng ghép hình. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa (dùng cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; tẩu 

hút thuốc lá; hộp đựng thuốc lá. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa tại các hệ thống siêu thị bao gồm: dầu ăn, 

sữa đặc, sữa bột, cà phê, mì ăn liền, xúc xích, bỉm, khăn ướt, giấy vệ sinh; dịch vụ đặt 

mua sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông cho mục đích bán lẻ tại các hệ thống siêu thị. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê; cho thuê biệt thự, căn hộ cao cấp; cho thuê nhà xưởng; dịch vụ đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ giữ xe 

các loại; dịch vụ chuyển phát nhanh và thường. 

 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục thể thao và giải trí; tổ chức 

hoạt động của các câu lạc bộ thể thao; hoạt động nghệ thuật giải trí. 
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(210) 4-2015-36580 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 40201518744S 27.10.2015 SG 

(731) ZALUVIDA HOLDINGS PTE. LTD.  
(SG) 
143 Cecil Strect, #08-01 GB Building, 
Singapore 069542 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch thân thể; chế phẩm chăm sóc sắc đẹp; chế phẩm mỹ phẩm; 
chế phẩm đánh răng, cụ thể là, chế phẩm làm sạch răng dưới dạng bột, dạng kem và chất 
lỏng; tinh dầu; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc 
miệng (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế và chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích dược phẩm; vật phẩm dùng trong nha khoa; chế phẩm dùng trong nha khoa; chất bổ 
sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích 
hợp cho mục đích chăm sóc sức khỏe; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích chăm sóc sức khỏe; chất ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích chăm sóc sức khỏe; chất tẩy uế; 
thực phẩm cho em bé; thức ăn bổ sung dùng cho người; thảo dược; trà thảo dược dùng cho 
mục đích y tế; dịch truyền dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng nha khoa có chứa 
thuốc; gel có chứa thuốc dùng theo đường miệng; chế phẩm chăm sóc và điều trị miệng 
có chứa thuốc; nước súc miệng có chứa thuốc; dược thảo; chế phẩm thực phẩm chức năng; 
chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; chiết xuất từ thực vật dùng cho ăn kiêng; chiết 
xuất từ thực vật dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật cho thực phẩm chức năng; 
chất/chế phẩm bổ sung dinh dưỡng được chiết xuất từ thực vật; chiết xuất từ thực vật dùng 
trong dược phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cố vấn và tư vấn chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ cố vấn và tư vấn các vấn đề về y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà 
dưỡng bệnh; chữa răng; dịch vụ cố vấn ăn kiêng; chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; tư vấn về sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; bệnh viện; 
chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ thông tin về chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
cố vấn y tế; trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ y tế; dịch vụ hộ lý; dịch vụ tư vấn 
và cố vấn về dinh dưỡng; dịch vụ cố vấn về dược phẩm; dịch vụ dược sĩ; dịch vụ cố vấn về 
lĩnh vực dược học; dịch vụ chuẩn bị báo cáo về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, cung cấp 
thông tin hướng dẫn ăn kiêng và dinh dưỡng; cho thuê thiết bị y tế và thiết bị chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ cố vấn kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ 
trị liệu. 

 

 
(210) 4-2015-36584 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.1.1; A21.1.4; 18.4.1; A18.4.11 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.  (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi vi-đê-ô; và nền tảng phần 
mềm máy tính cho mạng xã hội; chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác; các chương trình 
trò chơi điện tử có thể tải xuống được và nền tảng phần mềm máy tính cho mạng xã hội 
có thể truy cập qua mạng internet, máy tính và thiết bị không dây; phần mềm máy tính 
cho phép tải lên, đăng, hiển thị, trình bày, gắn thẻ, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp các 
phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin khác trong lĩnh vực cộng đồng ảo, trò 
chơi điện tử, giải trí và sở thích chung qua mạng internet hoặc các mạng thông tin khác 
với bên thứ ba; phần mềm trò chơi, điện tử có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di 
động; phần mềm trò chơi điền tử có thể tải xuống được cho các thiết bị không dây; và 
phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống được sử dụng với các ứng dụng mạng xã hội 
và trên trang web mạng xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-36585 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.1.1; A21.1.4; 18.4.1; A18.4.11 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.  (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy đánh bạc, bao gồm máy có khe đút tiền xu và máy đánh bài xì phé (bài 

poker); các trò chơi dùng cho máy đánh bạc, các thiết bị và dụng cụ đánh bạc; bàn đánh 
bạc; máy trò chơi giải trí và các trò chơi giải trí (tự động và chạy bằng tiền xu), trò chơi 
máy điện tử; trò chơi điện tử trong nhà (chạy bằng tiền xu); phỉnh xì phé; phỉnh trò chơi 
đánh bạc; nỉ (dạ) cho bàn đánh bạc, màn che và nút chia bài; bộ tay nắm để chơi trò chơi 
điện tử; bộ tay nắm để chơi trò chơi vi-đê-ô; xúc xắc; các trò chơi xúc xắc; bài lá, thẻ chơi 
bài; trò chơi cờ bạc bing-gô (bingo), bàn cờ trò chơi; thẻ trò chơi; phỉnh đánh dấu cho trò 
bing-gô (bingo); các trò chơi vi-đê-ô tại bàn được máy tính hóa cho mục đích đánh bạc; 
bản điều khiển trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình theo 
dõi; máy trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình vô tuyến; máy tráo bài. 

 

 
(210) 4-2015-36587 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.1.1; A21.1.4; 18.4.1; A18.4.11 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình trò chơi vi-đê-ô; và nền tảng phần 

mềm máy tính cho mạng xã hội; chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác; các chương trình 
trò chơi điện tử có thể tải xuống được và nền tảng phần mềm máy tính cho mạng xã hội 
có thể truy cập qua mạng internet, máy tính và thiết bị không dây; phần mềm máy tính 
cho phép tải lên, đăng, hiển thị, trình bày, gắn thẻ, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp các 
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phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin trong lĩnh vực cộng đồng ảo, trò chơi điện 
tử, giải trí và các sở thích chung qua mạng internet hoặc các mạng thông tin khác với bên 
thứ ba; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động; 
phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống được cho các thiết bị không dây; và phần mềm 
trò chơi điện tử có thể tải xuống được để sử dụng với các ứng dụng mạng xã hội và trên 
trang web mạng xã hội. 

 

 
(210) 4-2015-36588 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.1.1; A21.1.4; 18.4.1; A18.4.11 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy đánh bạc, bao gồm máy có khe đút tiền xu và máy đánh bài xì phé (bài 

poker); các trò chơi dùng cho máy đánh bạc, các thiết bị và dụng cụ đánh bạc; bàn đánh 
bạc; máy trò chơi giải trí và các trò chơi giải trí (tự động và chạy bằng tiền xu), trò chơi 
máy điện tử; trò chơi điện tử trong nhà (chạy bằng tiền xu); phỉnh xì phé; phỉnh trò chơi 
đánh bạc; nỉ (dạ) cho bàn đánh bạc, màn che và nút chia bài; bộ tay nắm để chơi trò chơi 
điện tử; bộ tay nắm để chơi trò chơi vi-đê-ô; xúc xắc; các trò chơi xúc xắc; bài lá, thẻ chơi 
bài; trò chơi cờ bạc bing-gô (bingo), bàn cờ trò chơi; thẻ trò chơi; phỉnh đánh dấu cho trò 
bing-gô (bingo); các trò chơi vi-đê-ô tại bàn được máy tính hóa cho mục đích đánh bạc; 
bản điều khiển trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình theo 
dõi; máy trò chơi vi-đê-ô dùng với màn hình vô tuyến; máy tráo bài. 

 

 
(210) 4-2015-36592 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.1.1; A21.1.4; 18.4.1; A18.4.11 
(731) CAESARS INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT, INC.   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi trực tuyến, trò chơi tương tác, trò 

chơi di động, trò chơi di động và các ứng dụng trò chơi; dịch vụ cải tiến các trò chơi trong 
phạm vi trong phạm vi trò chơi máy tính trực tuyến, trò chơi tương tác, trò chơi di động, 
trò chơi xã hội và các ứng dụng trò chơi; cung cấp các đánh giá trực tuyến về trò chơi máy 
tính, trò chơi tương tác, trò chơi di động, và các ứng dụng trò chơi; cung cấp các thông tin 
liên quan đến trò chơi máy tính, trò chơi tương tác, trò chơi di động, trò chơi xã hội và các 
ứng dụng trò chơi; dịch vụ đánh bạc; dịch vụ đánh bạc tương tác; cung cấp trò chơi và ứng 
dụng trò chơi và ứng dụng trò chơi trên các thiết bị điện tử, xã hội, di động và cá nhân, 
các thiết bị điện tử cầm tay và nền tảng trò chơi đánh bạc; cung cấp cổng thông tin trang 
web trên mạng internet trong lĩnh vực trò chơi và chơi bạc; tổ chức và điều khiển các cuộc 
thi, giải đấu và các trò chơi may rủi khác; cung cấp trò chơi điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể 
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là cung cấp môi trường ảo nơi mà người dùng có thể tương tác qua các trò chơi xã hội cho 
mục đích tiêu khiển, thư giãn và giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-36608 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần nhôm nhựa 

Kim Hằng   (VN) 
Số 01, đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay dùng trong gia đình máy hút bụi; máy đánh trứng, dụng cụ mài dao 

kéo sử dụng điện, dụng cụ cắt gọt sử dụng điện, máy giặt.  
 

Nhóm 08: Bộ dụng cụ bào, gọt rau củ, bàn ủi. 
 

Nhóm 09: ổ cắm điện, ti vi.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, nồi áp suất điện, nồi lẩu điện, xửng hấp điện, bếp điện có mặt 
bếp để nấu và vỉ nướng, quạt điện, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun, bếp điện từ, bếp hồng 
ngoại, đèn điện, đèn sạc, máy sáy tóc, máy làm nóng và lạnh nước uống, máy làm nóng 
và lạnh nước dùng trong phòng tắm, máy làm sữa chua, máy pha cà phê, máy làm rau 
mầm (ủ các hạt giống bằng cách điều hòa nhiệt độ); máy điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ 
cấp đông.  

 
Nhóm 21: Nồi đất (dùng để đun trên bếp điện); bộ dụng cụ lau nhà, bình giữ nhiệt, máy 
đuổi côn trùng.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 

 
(210) 4-2015-36619 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(300) 40201512980Q 29.07.2015 SG 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng trong giặt là; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chất tẩy dùng trong giặt là; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, 
mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
945 

(210) 4-2015-36633 (220) 25.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, ghi 
(731) RIRUN LI   (CN) 

12-03 Nonghuaixi, Pingxiang City, 
Guangxi Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; tai nghe; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị nạp ắc quy; pin sơ cấp [pin 
điện, không nạp lại được]; pin mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-36679 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Phòng khám Chuyên khoa Tai 

mũi họng  (VN) 
294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2015-36684 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 13.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Chánh Bửu 
Lâm  (VN) 
217A, Mai Xuân Thưởng, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2015-36685 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 1.13.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư & 
xuất nhập khẩu Vĩnh Huy  (VN)
Tầng 18, tòa nhà Bitexco, số 19-25 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư tài chính.  
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(210) 4-2015-36688 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.8; 1.13.1 (540) 

  

(731) Trương Thành Lễ  (VN) 
622A/33 Trần Hưng Đạo, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị 
và linh kiện điện tử, điện gia dụng, như: ổ cắm điện, sạc điện thoại, máy điện thoại, quạt, 
đèn, máy điều hoà không khí, tủ lạnh, quạt điện, thiết bị nấu nướng dùng điện, thiết bị và 
linh kiện viễn thông; mua bán máy, như: máy phát điện, động cơ tàu thuỷ, máy công cụ, 
thiết bị công nghiệp, như: tủ dùng điện trong công nghiệp, thiết bị làm lạnh công nghiệp, 
máy nông nghiệp; mua bán ô tô, xe máy và các phụ tùng của chúng; mua bán đồ uống có 
cồn và đồ uống không có cồn; mua bán thẻ cào điện thoại, sim điện thoại, thẻ game. 

 

Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, vé tàu hỏa; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; 
dịch vụ vận tải hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2015-36695 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Nguyễn Đức Sơn  (VN) 

Phòng 826, nhà CT16, đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giáo 
dục hoặc giải trí; dịch vụ phiên dịch; dịch vụ soạn thảo tài liệu, không phải là các tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-36741 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A6.7.7; A6.7.6 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Q.View   (VN) 

92 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng đeo mắt; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt. 
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(210) 4-2015-36758 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) INOAC CORPORATlON   (JP) 

2-13-4, Meieki Minami, Nakamura-ku, 

Nagoya-shi, Aiehi-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô; vật liệu hóa học dùng để tạo thành Pôliurêtan (loại nhựa 

tổng hợp dùng để chế tạo sơn); hóa chất dạng thô dùng để sản xuất nhựa Pôliurêtan; hợp 

chất hóa học dùng để đóng rắn polime (hợp chất cao phân tử); hóa chất bao gồm hỗn hợp 

của thành phần polyol và thành phần izoxianat (isocyanate) (hóa chất công nghiệp) và các 

hóa chất công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-36761 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; A2.5.24 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Dương Thành Long   (VN) 
A1101, Pntechcons, 48 Hoa Sứ, phường 

7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo thực hành; giáo dục thể chất; khảo thí giáo 

dục; tổ chức sự kiện không nhằm mục đích thương mại (tổ chức sự kiện giải trí, thể thao, 

văn hóa, giáo dục); trường mẫu giáo. 
 

 
(210) 4-2015-36762 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây, cam 

(731) Công ty TNHH Săn Vé Rẻ  (VN) 
26 đường D52, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý vé máy bay; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa; cho thuê xe du lịch; 

dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng hóa đường sắt, 

đường bộ, cụ thể là dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. 
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(210) 4-2015-36769 (220) 28.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn, 
thương mại, dịch vụ đĩa ốc 
Hoàng Quân  (VN) 
286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; mua bán: vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất; xuất nhập khẩu vật liệu xây 

dựng và hàng trang trí nội thất. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới khách hàng; đại lý bất động sản; môi giới bất 

động sản; định giá bất động sản; quản lý về bất động sản; dịch vụ về nhà ở (sở hữu bất 

động sản); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát xây dựng công trình; phá dỡ công trình 

xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạọ giáo dục; học viện giáo dục; dịch vụ trường nội trú; huấn luyện 
đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 

công như đường, cầu. 
 

 
(210) 4-2015-36788 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Perfect_US  (VN) 
181/2 B Nguyễn Thượng Hiền, phường 

6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy mát xa, máy xoa bóp (máy mát xa cầm tay, ghế mát xa, 

máy mát xa toàn thân, máy mát xa bụng, máy mát xa đầu cổ chân, máy mát xa xung 
điện), dụng cụ y tế, dụng cụ thể thao (máy chạy bộ điện, thiết bị tập thể dục, thiết bị tập 

thể hình), mua bán đồ dùng gia đình (nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy xay thịt, ổ 
khóa, bếp điện từ, máy lọc không khí, máy làm sạch rau quả), mua bán thực phẩm chức 

năng, mua bán hàng mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-36811 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM phụ tùng 
DAIFA  (VN) 
A2 TT18 phố Yên Phúc, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu mặt hàng nhông xích xe máy, xe đạp, xích trong động 

cơ ô tô  xích truyền động dùng trong động cơ cho các loại xe trên mặt đất, xích dùng 
trong công nghiệp, dây chuyền sản xuất, xích của máy nông nghiệp, bộ bánh răng truyền 
động dùng cho xe trên mặt đất, bánh răng cho các loại ô tô xe máy, máy công nghiệp, 
nông nghiệp; bán các loại vòng bi buri, IC, bộ sạc, bộ điện, củ đề, linh kiện điện, bạc đạn, 
má phanh, xăm lốp, ắc quy, dầu nhớt, dùng cho xe đạp, xe gắn máy và ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-36843 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quỳnh Việt  (VN) 
215/11 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp).  
 

Nhóm 25: Giày dép; thắt lưng (dây nịt).   
 

 
(210) 4-2015-36847 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quỳnh Việt  (VN) 
215/11 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp).  

 

 
(210) 4-2015-36853 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.11.1; 7.15.22 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản LUXURY HOME  (VN) 
26 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản (trừ dịch vụ mang tính pháp lý); sàn 

giao dịch bất động sản (trừ dịch vụ định giá bất động sản) 
 

 
(210) 4-2015-36884 (220) 29.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25; A7.5.8; A26.1.18 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu T.H Việt Nam  
(VN) 
Số 102+102B, phố Ngọc Hà, phường Đội 

Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu các loại. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; thông tin về giải trí; biểu diễn 

nghệ thuật; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, quán ăn tự phục vụ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 

da; dịch vụ spa phục hồi sức khỏe.  
 

 

(210) 4-2015-36907 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.1.2 

(591) Gạch nung, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh nhà Phước Thái  
(VN) 
1768 quốc lộ 51, ấp Long Phú, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 

sản.  
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(210) 4-2015-36945 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.1; 3.9.1 

(591) Đỏ tươi, xanh tím than, vàng nhạt, ghi 

nhạt, xanh da trời nhạt, trắng ngà, trắng 

(731) Đặng Văn Dũng  (VN) 
Xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm.  
 
 

(210) 4-2015-36990 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) A3.4.2; 8.3.25; 26.1.1; A6.19.13 

(591) Hồng, xanh lá, đỏ, vàng, xanh lam, 

trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần Giống Bò Sữa 
Mộc Châu  (VN) 
Km194, thị trấn Nông Trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; sữa các loại được chế biến từ sữa bò; sữa bò được 

cô đặc dưới dạng thanh, dạng bánh. 
 

 
(210) 4-2015-36991 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 9.7.1; A9.7.25; A9.7.17; A9.3.13 

(591) Xanh, đen 

(731) Bành Oai Tài   (VN) 
496 Bình Long, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồng hồ, chuỗi hạt trang sức, phụ kiện cho đồ 

trang sức cụ thể là móc cài, ghim cài, dây bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-37014 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vua Bánh Cá  
(VN) 
Số 157 Giảng Võ, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc, kẹo, cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  

 

(210) 4-2015-37041 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Trịnh Hạ Miên  (VN) 
Số 115 Nguyễn Khuyến, phường Văn 

Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: điện thoại, máy tính, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị điện: 

công tắc, ổ cắm điện- tụ điện; máy ảnh, máy công nghiệp (cụ thể là: máy khoan, máy 

bơm, máy đào, máy xúc, máy ủi, máy nghiền, máy phát điện, máy móc ngành dệt, máy ép 

thủy lực); thiết bị y tế; mỹ phẩm; quần áo; giày dép.  
 

(210) 4-2015-37064 (220) 30.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Đỏ, trắng, xanh lá 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển TCT  (VN) 
Số 2 Chương Dương Độ, phường Chương 

Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát, dịch vụ khách sạn, dịch vụ cho thuê chỗ ở 

tạm thời, cho thuê phòng họp, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2015-37102 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.1; 4.3.1; 4.3.5 
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Seagull  (VN) 
159 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh, hoạt động tư vấn quản lý nhân sự, hoạt 

động của chức năng văn phòng cụ thể là: báo cáo kế toán, biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính, xử lý văn bản; mua bán gạo; nông sản, thực phẩm. 

 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn quản lý tài chính, hoạt động tư vấn quản lý bảo hiểm, mua 
bán, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; dịch vụ sửa chữa tàu biển và công 
trình dầu khí biển.  

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch, điều hành chuyến đi du lịch: du lich lữ hành nội địa và quốc tế; 
dich vụ du lịch trên sông.  

 

Nhóm 41: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề nhằm mục đích 
giải trí, giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ, nhà khách, nhà 
nghỉ, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự; nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn 
uống phục vụ lưu động. 

 

 
(210) 4-2015-37145 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Động cơ và Máy nông nghiệp 
Miền Nam   (VN) 
Khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ diezel cho máy nông nghiệp; bơm nước; hộp số thủy, giảm tốc không 

dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy xay lúa; máy lau bóng gạo; phụ tùng máy 
cày tay; máy gặt xếp dãy; máy gặt đập liên hợp; máy cấy; máy xay xát và đánh bóng gạo; 
máy cắt lúa; máy bóc vỏ lúa; máy xạ lúa; máy bơm nước, rulo cao su dùng cho máy chà 
lúa, giàn máy tạo ô xy nuôi tôm; máy phát điện. 
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Nhóm 12: Động cơ cho các phương tiện giao thông vận tải; máy kéo bốn bánh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị: động cơ diezel cho máy nông 
nghiệp, bơm nước, hộp số thủy, giảm tốc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, 
máy xay lúa, máy lau bỏng gạo, phụ tùng máy cày tay, máy gặt xếp dãy, máy gặt đập liên 
hợp, máy cấy, máy xay xát và đánh bóng gạo, máy cắt lúa, máy bóc vỏ lúa, máy xạ lúa, 
máy bơm nước, rulo cao su dùng cho máy chà lúa, giàn máy tạo ô xy nuôi tôm, máy phát 
điện, động cơ cho các phương tiện giao thông vận tải, máy kéo bốn bánh.  

 

 
(210) 4-2015-37201 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Karate-do Nghĩa Dũng  (VN) 
2/3 hẻm 108 Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thể thao, thiết bị thể dục thể thao như thiết bị tập cơ bụng xe 

đạp tập thể dục, máy tập chạy bộ, máy tập đa năng, thiết bị tập cơ tay, thiết bị tập cơ 
ngực; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 41: Giáo dục thể thao và giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-37206 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(731) Diệp Thu Quyến  (VN) 

Lô 4/14 Hưng Phú, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); ca vát; tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2015-37208 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.11.2 
(731) ARVIO INTERNATIONAL LTD   (VG) 

Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola VG 1110, British Virgin 
Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng gaz; thiết bị sưởi ấm không khí; lò sưởi đùng điện (thiết bị 
sưởi ấm); bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng); máy điều hòa không khí; máy 
ướp lạnh; tủ lạnh; tủ bày hàng đông lạnh; quạt điện; quạt thông gió dùng điện; hệ thống 
điều hòa không khí dùng cho các tòa nhà; thiết bị điều hòa không khí dùng cho xe cộ; lò 
nướng bánh mỳ bằng điện; thiết bị làm nóng nước; thiết bị nấu bếp (lò); bếp nấu dùng 
điện; thiết bị nấu nướng dùng gaz; bình pha cà phê dùng điện; chảo rán sâu lòng dùng 
điện; máy sấy tóc; ấm đun nước dùng điện; lò vi sóng dùng để nấu nướng, máy làm bánh 
mỳ dùng điện; nồi cơm điện; máy sấy khô quần áo; máy và thiết bị làm sạch không khí; 
máy hút ẩm; máy giữ độ ẩm không khí; thiết bị lọc nước; thiết bị làm đá lạnh dùng điện; 
đèn lồng chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2015-37230 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nàng   (VN) 

84 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-37235 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch 
FLAMINGO Minh Huy  (VN) 
71 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình cụ thể là: cho thuê máy móc 

thiết bị văn phòng (trừ cho thuê máy tính); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị 
trường; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-37236 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch 
FLAMINGO Minh Huy  (VN) 
71 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình cụ thể là: cho thuê máy móc 
thiết bị văn phòng (trừ cho thuê máy tính); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị 
trường; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-37240 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 24.17.10; A24.17.12 
(591) Da cam, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

Xóm Nam Cường, xã Việt Hùng, huyện 
Trực Ninh, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đạo tạo.  

 

 
(210) 4-2015-37249 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Xăng dầu Hàng không Việt 
Nam  (VN) 
Số 202, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Phương tiện chứa đựng xăng, dầu mỡ, cụ thể là bồn, bể và xi téc bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Phương tiện bơm chuyển, tra nạp xăng dầu, cụ thể là máy bơm, hút và tra nạp 
xăng dầu.  

 

Nhóm 09: Phương tiện đo lường xăng dầu; trang thiết bị bảo đảm an toàn trong xuất nhập 
và vận chuyển xăng dầu, cụ thể là: quần áo bảo hộ bằng amiăng để chống lửa, găng tay 
bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn, quần áo bảo hộ phòng chống cháy, quần áo 
bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy, thiết bị âm thanh 
báo động, thiết bị báo cháy, thang thoát hiểm, miệng ống vòi rồng chữa cháy, thiết bị và 
dụng cụ cứu hộ, xe chữa cháy, vòi cứu hỏa, mặt nạ phòng độc để lọc không khí, lưới bảo 
hiểm, giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa, tấm chắn tia lửa, hệ thống phun 
nước dùng cho cứu hỏa.  

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc xăng dầu.  
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Nhóm 12: Phương tiện vận chuyển xăng, dầu, cụ thể là tàu thủy, xà lan, xe xi téc, ô tô vận 

chuyển xăng dầu.  

 

Nhóm 17: ống cao su chịu xăng dầu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ xăng dầu; xuất nhập khẩu, kinh doanh (mua, bán) xăng, dầu, 

mỡ, dung dịch đặc chủng hàng không, các loại xăng dầu khác, thiết bị và phụ tùng ngành 

xăng dầu.  

 

Nhóm 39: Vận tải xăng, dầu, mỡ, dung dịch đặc chủng hàng không.  
 

 
(210) 4-2015-37256 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A3.4.4; 3.4.1; A3.4.2 

(591) Đỏ, vàng lông bò, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu đầu tư kinh doanh 
Hoàng Hà  (VN) 
Số nhà 25, ngách 97/16 phố Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-37259 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 22.1.1 

(591) Đen, đỏ hạt dẻ, vàng nhạt, vàng đồng 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu đầu tư kinh doanh 
Hoàng Hà  (VN) 
Số nhà 25, ngách 97/16 phố Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-37270 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.21; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng, hồng

(731) Công ty TNHH DE HEUS   (VN) 
Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo), thức ăn đại gia súc (bò), thức ăn cho gia cầm, thức ăn 

cho thỏ, thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 
 

 
(210) 4-2015-37271 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.21; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng, hồng

(731) Cô ty TNHH DE HEUS   (VN) 
Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo), thức ăn đại gia súc (bò), thức ăn cho gia cầm, thức ăn 

cho thỏ, thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 
 

 
(210) 4-2015-37272 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.4.18; 26.4.2; A26.4.6; 26.4.9 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

xanh lá cây, trắng, hồng, cam. 

(731) Công ty TNHH DE HEUS   (VN) 
Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo), thức ăn đại gia súc (bò), thức ăn cho gia cầm, thức ăn 

cho thỏ, thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 
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(210) 4-2015-37273 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.4.18; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH DE HEUS   (VN) 

Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo), thức ăn đại gia súc (bò), thức ăn cho gia cầm, thức ăn 
cho thỏ, thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 

 

 
(210) 4-2015-37274 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.4.18; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH DE HEUS  (VN) 

Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị Xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo), thức ăn đại gia súc (bò), thức ăn cho gia cầm, thức ăn 
cho thỏ, thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 

 

 
(210) 4-2015-37275 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.4.18; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH De Heus  (VN) 

Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo); thức ăn đại gia súc (bò); thức ăn cho gia cầm; thức ăn 
cho thỏ; thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 

 
 

(210) 4-2015-37276 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH De Heus   (VN) 

Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo); thức ăn đại gia súc (bò); thức ăn cho gia cầm; thức ăn 

cho thỏ; thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 
 

 
(210) 4-2015-37277 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, trắng, cam 

(731) Công ty TNHH De Heus   (VN) 
Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo); thức ăn đại gia súc (bò); thức ăn cho gia cầm; thức ăn 

cho thỏ; thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 
 

 
(210) 4-2015-37278 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.4.18; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

xanh lá cây, trắng, hồng 

(731) Công ty TNHH De Heus   (VN) 
Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo); thức ăn đại gia súc (bò); thức ăn cho gia cầm; thức ăn 

cho thỏ; thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 
 

 
(210) 4-2015-37279 (220) 31.12.2015 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.4.18; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

xanh lá cây, trắng, hồng 

(731) Công ty TNHH De Heus   (VN) 
Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc (heo); thức ăn đại gia súc (bò); thức ăn cho gia cầm; thức ăn 

cho thỏ; thức ăn cho thủy sản (cá, tôm). 
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(210) 4-2016-00018 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị Nga  
(VN) 
Hẻm 350, Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng 
Trị, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ (dùng cho mục đích y tế - thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 30: Tinh bột các loại: tinh bột nghệ đen, tinh bột nghệ vàng, tinh bột nghệ đỏ 
(dùng làm thực phẩm).  

 

 
(210) 4-2016-00034 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 24.9.1; 24.9.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Vương 
Huế  (VN) 
105A Hùng Vương, phường Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-00047 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.4 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ tươi, xanh 

lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

LAVITEC  (VN) 
Lô 8-CN 18, khu công nghiệp Khai 
Quang, phường Khai Quang, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung dịch làm ẩm dùng cho máy in; chất phụ gia làm ẩm dùng cho máy in; 

dung dịch hiện bản dùng trong in ấn; dung dịch gôm bản dùng trong in ấn; lớp phủ ngoài 
dạng keo (keo tráng phủ). 

 
Nhóm 03: Dung dịch rửa xe; nước rửa kính ô tô; dung dịch rửa vành xe và la zăng xe; 
dung dịch dưỡng và làm bóng lốp; dung dịch làm sạch bộ phận nhựa bên trong ô tô; dung 
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dịch đánh bóng bề mặt sơn; dung dịch tẩy rửa, sát khuẩn dạng nước và dạng khô (không 
dùng cho mục đích y tế); nước tẩy rửa cho đồ gia dụng; sữa rửa bản in (chất tẩy rửa); dung 
dịch rửa lô dùng cho máy in (chất tẩy rửa).  

 
Nhóm 05: Dung dịch tẩy rửa, sát khuẩn dạng nước và dạng khô (dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; 
sinh phẩm y tế; môi trường nuôi cấy vi khuẩn, cụ thể là đĩa thạch.  

 

 
(210) 4-2016-00067 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 5.3.11 
(731) HANKOOK COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
35, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm 

sóc da, chế phẩm chống nắng, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, phấn tạo bóng mắt, 
chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, nước hoa, dầu gội đầu, son môi, bộ mỹ 
phầm, kem làm trắng đa, chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), kem làm đẹp, dung dịch 
dưỡng da tay, xà bông có chứa mỹ phẩm, phấn má, kem nền trang điểm, phấn phủ dạng 
bột (dùng cho mặt), kem dưỡng tóc, chì kẻ viên môi, chất làm bóng móng, kem chống 
nắng (mỹ phẩm), mặt nạ miếng dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-00078 (220) 04.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần nông sản, 

thực phẩm Việt Hưng  (VN) 
Số 22 Cao Sơn, phường An Hoạch, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản (như nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại); 

dịch vụ quản lý tòa nhà (bất động sản); mua bán bất động sản; định giá bất động sản; môi 
giới bất động sản; tư vấn bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nấu ăn cho trường học; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại quầy ki-ốt; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ nấu ăn; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống theo yêu cầu khác thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2016-00112 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.7.3 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây 

(731) Tổ hợp tác bánh tráng Phú 
Triêm  (VN) 
Thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng.  

 

Nhóm 35: Mua bán bánh tráng.  
 

 
(210) 4-2016-00117 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.4.6; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giao nhận Ti La  (VN) 
Tầng 4, toà nhà Cảng Sài Gòn, số 3 

đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ hậu cần vận tải (logistics).  
 

 
210) 4-2016-00123 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A1.1.5; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh dương đậm, vàng, đỏ, hồng, tím, 

cam, nâu, ghi 

(731) Công ty cổ phần Sơn Bắc Phi  
(VN) 
Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn nước; sơn diệt khuẩn; sơn chống gỉ; màu keo.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột bả tường các loại.  
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(210) 4-2016-00144 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Công nghệ và Sáng tạo Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 5, tòa nhà DC, 144 Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm cho người khác; dịch vụ trung gian thương mại; 
cho thuê không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ thương mại 
điện tử cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm qua mạng lưới viễn thông cho mục đích 
quảng cáo và bán hàng.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; nghiệp vụ thanh toán (tài chính).  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; 
dịch vụ tư vấn trong thiết kế, phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên 
cứu và thiết kế công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-00180 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Vàng
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Sao Vàng  (VN) 
Số 257 Ba Cu, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đá quý, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đồ trang sức 
từ đá quý nhân tạo, dây vàng, nhẫn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý, môi giới các sản phẩm: đồ trang sức, đồ nữ trang, 
vàng, bạc, đá quý, cao su, gạo, cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-00181 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 17.2.1 
(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Sao Vàng   (VN) 
Số 257 Ba Cu, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 
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 (511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đá quý, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, đồ trang 
sức từ đá quý nhân tạo, dây vàng, nhẫn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý, môi giới các sản phẩm: đồ trang sức, đồ nữ trang, 
vàng, bạc, đá quý, cao su, gạo, cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-00190 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư  địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2016-00191 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư  địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2016-00192 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư  địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
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(210) 4-2016-00193 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 1705458 07.07.2015 AU 

  
(731) CORAL PRINCESS CRUISES (N.Q.) 

PTY LTD  (AU) 
24 Redden Street, Portsmith QLD 4870, 
Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; tiến hành và sắp xếp các chuyến đi trên biển; dịch vụ tàu du 
lịch trên biển; dịch vụ đại lý du lịch và sắp xếp du lịch, bao gồm đặt chỗ cho các chuyến 
đi; dịch vụ vận tải hàng hóa; cung cấp thông tin về các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-00194 (220) 05.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 1705457 07.07.2015 AU 

(531) 3.11.11; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 
(731) CORAL PRINCESS CRUISES (N.Q.) 

PTY LTD  (AU) 
24 Redden Street, Portsmith QLD 4870, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; tiến hành và sắp xếp các chuyến đi trên biển; dịch vụ tàu du 
lịch trên biển; dịch vụ đại lý du lịch và sắp xếp du lịch, bao gồm đặt chỗ cho các chuyến 
đi; dịch vụ vận tải hàng hóa; cung cấp thông tin về các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-00218 (220) 06.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; A1.5.3; 26.13.25 
(731) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.  

(US) 
7 Roszel Road, Princeton, New Jersey 
08540, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách giáo khoa và ấn phẩm giáo dục, cụ thể là sách bài tập dành cho sinh viên, 
catalô, sách hướng dẫn giảng dạy, tài liệu hướng dẫn dạng in và biểu đồ và cuốn sách nhỏ 
dùng cho sinh viên học tiếng Anh như một ngoại ngữ.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh; 
dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là tư vấn và trợ giúp sinh viên lập kế hoạch, nộp hồ 
sơ và chuẩn bị cho các chương trình đào tạo tiếp theo; dịch vụ đào tạo.  
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(210) 4-2016-00385 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 13.1.6; 4.5.2; 4.5.3 
(731) ANHUI LIANGLIANG ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Linxi East Road, Cishan North Avenue, 
Economic Development Zone, Guangde 
County, Xuancheng City, Anhui 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn điện; đèn chiếu sáng; ống dạ quang để chiếu sáng; đèn đường; 

thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]. 
 

 
(210) 4-2016-00412 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 303522717 01.09.2015 HK 

  
(731) JIM BEAM BRANDS CO.   (US) 

510 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois 
60015, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  
 

 
(210) 4-2016-00457 (220) 07.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD.   (CN) 
Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, Beiiing 100005, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước sô đa có hương vị gừng; đồ 

uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống].  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dán áp phích 
quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ cung cấp nơi họp 
chợ trực tuyến cho người mua và người bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quầy rượu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
968 

(210) 4-2016-00500 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.3.4; 26.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Tico  
(VN) 
Số 20A, phố Dịch Vọng, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: thuốc, dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ bất động sản bao gồm: môi giới, tư vấn 
bất động sản; tư vấn, môi giới bảo hiểm, chứng khoản; tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; 
cung cấp thông tin tài chính, bảo hiểm, chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy 
điện, hệ thống hạ tầng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải biển; môi giới vận tải; hậu cần vận tải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ 
lưu kho; dịch vụ logistic; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ hướng 
dẫn khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-00506 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; 25.5.25 
(591) Xanh lam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Việt 
Nhân   (VN) 
Số 73, ngõ 515, Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Điều hòa không khí; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị chiếu sáng; thiết bị 
sinh hơi nóng; hệ thống thông gió; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ đồ dùng cho gia đình như: xoong; bát; đĩa: đồ thủy tinh; lược; bàn 
chải đánh răng.  

 
Nhóm 24: Vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn (không bằng giấy); ga giường; rèm cửa 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; chăn.  

 
Nhóm 27: Thảm; thảm chùi chân; tấm phủ sàn; vải sơn lát sàn nhà; chiếu; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể thao; đồ trang trí cây noel.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
969 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy điều hoà không khí, đồ sưởi ấm giường, bình 
nước nóng, lồng sưởi bằng điện hoặc không bằng điện; đệm và chăn được làm nóng bằng 
điện, không dùng cho mục đích y tế, ấm điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, bàn, ghế, 
giường, tủ, giá, kệ, vải; hàng dệt, khăn trải bàn, ga giường, rèm cửa, chăn, thảm, thảm 
chùi chân, tấm phủ sàn, vải sơn lát sàn nhà, chiếu, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng 
cụ thể thao, đồ trang trí cây noel.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà cửa; sửa chữa máy móc, thiết bị; lắp đặt máy móc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa; sản xuất buổi 
biểu diễn; huấn luyện thể thao.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; thiết kế cây cảnh quan vườn hoa và công viên; 
chăm sóc vườn ươm cây; cho thuê thiết bị trồng trọt.  

 

 
(210) 4-2016-00563 (220) 19.03.2014 

(641) 4-2014-05585 (441) 25.04.2016 
  
(731) DOMETIC SWEDEN AB  (SE) 

Hemvarnsgatan 15, 171 54 Solna, SE, 
Sweden 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, chế phẩm làm bóng xe ô tô. 
 

Nhóm 06: Két an toàn, két sắt (két an toàn); ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và 
điều hoà không khí; khung trượt cửa sổ bằng kim loại; tấm chắn côn trùng bằng kim loại 
dùng cho cửa; tấm chắn côn trùng bằng kim loại dùng cho cửa sổ; cửa chớp cuộn bằng 
nhôm; mành kiểu con lăn bằng thép; thùng đựng phế thải xây dựng (gạch vụn từ một địa 
điểm xây dựng) bằng kim loại. 

 
Nhóm 10: Bộ lồng ấp dùng trong y tế; hộp lạnh dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Bồn rửa (vệ sinh); buồng vệ sinh; buồng vệ sinh có chức năng khử trùng; buồng 
vệ sinh có chức năng rửa; nhà vệ sinh di động; nhà vệ sinh lắp đặt trong các tòa nhà di 
động; bệ xí có vòi xịt; bể chứa của buồng vệ sinh; hệ thống xả nước; hệ thống thông khí; 
thiết bị thông gió; thiết bị thổi chạy bằng điện dùng để thông gió; máy điều hoà không khí 
chạy bằng điện; máy điều hoà không khí cho xe cộ; máy điều hoà không khí cho tàu thủy; 
bộ lọc điều hoà không khí; quạt là bộ phận của thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều 
hoà không khí]; hộp làm lạnh dùng điện; hộp giữ lạnh dùng điện mang đi được; tủ lạnh 
dùng điện; máy ướp lạnh; thiết bị sấy khô đồ giặt là; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện; 
đèn ha-lo-gen; bóng đèn (điện); thiết bị quay thịt dùng điện; thiết bị nướng bằng ga; thiết 
bị nướng; thiết bị làm nóng dùng ga; thiết bị sưởi ấm dùng nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí; 
lò nung; lò đốt (thiết bị nấu nướng); tấm đốt (bộ phận của lò đốt); đĩa nướng (bộ phận của 
lò); lò nướng dùng điện; lò nướng dùng ga; lò nướng bánh; lò vi sóng; ngăn bên của lò 
sưởi để giữ nóng thức ăn; bồn rửa; bộ bồn rửa; vòi nước; phụ kiện hệ thống thải của thiết 
bị vệ sinh; máy hút mùi trong nhà bếp; bộ lọc dùng cho máy hút mùi; thiết bị lọc nước 
thải di động; máy làm sạch không khí; máy và thiết bị làm kem lạnh; bộ lọc dùng cho 
máy làm sạch nước. 
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Nhóm 16: Khăn giấy dùng trong phòng tắm; cuộn giấy vệ sinh. 

 

Nhóm 19: Tấm chắn côn trùng (không bằng kim loại); bức mành không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Mành che cửa sổ bên trong nhà (mành che nắng); mành mành cuộn kéo xuống 

dùng trong nhà; mành cuộn bằng vải dệt hoặc chất dẻo (mành che nắng bên trong nhà); 

bàn làm việc cho thợ mộc. 

 

Nhóm 21: Thùng rác; đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; hộp làm lạnh thực 

phẩm dùng cho mục đích gia dụng. 

 

Nhóm 22: Mái che (sản phẩm thuộc nhóm này); mái che bằng vải bạt; tấm phủ chắn gió 

(không dùng riêng cho xe cộ); lều (mái che) bằng vải bạt cho xe cộ; lều bằng vải bạt cho 

nhà lưu động. 
 

 
(210) 4-2016-00564 (220) 19.03.2014 

(641) 4-2014-05585 (441) 25.04.2016 

  

(731) DOMETIC SWEDEN AB  (SE) 

Hemvarnsgatan 15, 171 54 Solna, SE, 

Sweden 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và thiết bị, cụ thể là: két an 

toàn, két sắt (két an toàn), mành cuộn kéo xuống, máy phát điện, máy bơm, máy súc rửa, 

máy hút bằng điện dùng để làm sạch, nhà vệ sinh, máy nén, hệ thống điều hòa không khí, 

hệ thống sưởi, cảm biến điện, bồn rửa mặt, thiết bị sục khí, hộp làm mát, hộp giữ lạnh 

mang đi được, tủ lạnh dùng điện, máy ướp lạnh, thiết bị sấy khô đồ giặt là, vỉ nướng, thiết 

bị nướng, lò đốt, thiết bị lọc không khí, đồ chứa làm nóng thực phẩm, mái che cửa sổ cho 

xe cộ, mái che. 
 

 
(210) 4-2016-00565 (220) 19.03.2014 

(641) 4-2014-05585 (441) 25.04.2016 

  

(731) DOMETIC SWEDEN AB  (SE) 

Hemvarnsgatan 15, 171 54 Solna, SE, 

Sweden 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 12: Tấm chắn dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; tấm che nắng và tấm 

lưỡi trai dùng cho xe ô tô; cửa sổ trần xe; vỏ bọc định hình dùng cho tàu thuyền; vỏ bọc 

định hình dùng cho xe ô tô; màn che dùng cho xe cộ; mái che cửa sổ xe cộ; hệ thống an 

toàn dùng cho xe cộ (không phải là khóa). 
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(210) 4-2016-00566 (220) 19.03.2014 

(641) 4-2014-05585 (441) 25.04.2016 
  
(731) DOMETIC SWEDEN AB  (SE) 

Hemvarnsgatan 15, 171 54 Solna, SE, 
Sweden 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh và 

điều khiển năng lượng điện, cụ thể là bộ đảo điện, bộ biến đổi điện, bộ nắn điện, thiết bị 
nạp ắc-quy; thiết bị từ xa để điều khiển hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi, hệ 
thống vệ sinh cho xe cộ và tàu thủy; bộ cảm biến điện, bộ cảm biến điện quang học; bộ 
cảm biến quang học; bộ cảm biến dùng để xác định nhiệt độ, vị trí và khoảng cách; thiết 
bị sạc pin; phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng. 

 

(210) 4-2016-00567 (220) 19.03.2014 

(641) 4-2014-05585 (441) 25.04.2016 
  
(731) DOMETIC SWEDEN AB  (SE) 

Hemvarnsgatan 15, 171 54 Solna, SE, 
Sweden 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén dùng cho thiết bị điều hòa không khí; máy phát điện dùng pin mặt 

trời, máy phát điện; máy phát điện dùng cho xe cộ; máy phát điện chạy bằng động cơ; 
thiết bị tạo dòng điện; máy phát điện xoay chiều; máy hút chân không chạy bằng điện; túi 
thay thế bằng giấy dùng cho máy hút chân không; máy hút chân không; bơm ly tâm để 
bơm chất lỏng dùng cho mục đích làm nóng; bơm ly tâm để bơm chất lỏng dùng cho mục 
đích làm lạnh; máy súc rửa; máy hút dùng để làm sạch chạy bằng điện; bộ ngưng tụ khí 
làm mát bằng khí và nước biển. 

 

(210) 4-2016-00569 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; A25.3.3 
(731) BBK COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
255#, BBK Road, Wusha, Chang'an, 
Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ thông 

tin liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện 
liên lạc điện tử khác]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ thông tin liên lạc bằng phát thanh; dịch vụ 
thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông.  
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(210) 4-2016-00626 (220) 08.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.9.21; 5.9.15 
(731) BRINKER INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
6820 LBJ Freeway Dallas, Texas 75240 
United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn mang về 

(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống có thẻ quà tặng. 
 

 
(210) 4-2016-00652 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng, trắng sám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại cơ điện Hùng 
Thành  (VN) 
Số 2, Quỳnh Lân 1, đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện, máy phát điện, động cơ máy nông nghiệp, công nghiệp (trừ loại 

động cơ cho các phương tiện giao thông) 
 

Nhóm 09: máy nạp pin; máy nạp ắc quy;  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy hàn điện, máy phát điện, máy nạp pin; máy nạp ắc quy; động cơ 
máy nông nghiệp, công nghiệp (trừ loại động cơ cho các phương tiện giao thông), đồ gỗ 
nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ, thiết bị điện dân dụng, thiết bị viễn thông, máy tính và linh kiện 
máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-00672 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.1.1; A26.11.12; 26.3.3; 26.3.4; 

7.11.10 
(731) SHENZHEN FEISHITE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 64, Shangwei New Village, Yuansha 
Community, Guanlansong, Longhua 
New District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp, chân chống xe đạp, bơm xe đạp, lốp xe đạp, ghế ngồi của xe cộ, xe cộ 
chạy bằng điện. 

 

 
(210) 4-2016-00681 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Quang  (VN) 
Đội 5, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-00682 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Quang   (VN) 
Đội 5, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-00683 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Quang   (VN) 
Đội 5, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-00684 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Quang   (VN) 
Đội 5, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-00685 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Quang   (VN) 
Đội 5, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-00704 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.3; A26.3.6; 24.15.21 
(591) Nâu, xanh lá đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghiệp Bảo 
Thư  (VN) 
Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã 
Lagi, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Titan. 
 

Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ xẻ; gỗ thành phẩm; cát mịn; đất sét (nguyên liệu thô); đá để 
xây dựng.  

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng nhà các loại; tư 
vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.  

 

Nhóm 39: Môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; chuyên chở hàng hoá; 
thuê phương tiện vận tải; hậu cần vận tải.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ lâm nghiệp: cụ thể trồng rừng.  
 

 
(210) 4-2016-00717 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Yên Vân  (VN) 
236 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối không (bao gồm vận chuyển) mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-00721 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.4 

(731) Công ty TNHH Lợi Phát  (VN) 
234B, Trần Hưng Đạo, phường An 

Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ dùng trong gia đình và văn phòng: tủ; giường; bàn; ghế; giá; kệ.  
 

 
(210) 4-2016-00749 (220) 11.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) FIL LIMITED  (BM) 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, 

Pembroke HM 19, P.O. Box HM 670, 

Hamilton HMCX, Bermuda 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ đầu tư; quỹ đầu tư trong nước và 

nước ngoài; dịch vụ quản lý đầu tư theo ý muốn; dịch vụ tư vấn đầu tư; quỹ tương hỗ và 

các dịch vụ liên quan; trả lương hưu và các dịch vụ liên quan; môi giới bảo hiểm và các 

dịch vụ liên quan; dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ liện quan; uỷ thác quản lý tài chính 

và các dịch vụ liện quan; dịch vụ quản lý uỷ thác tài chính, lương hưu, quỹ tương hỗ và 

danh mục đầu tư; lập kế hoạch và quản lý tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; 

dịch vụ ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và tài chính doanh nghiệp; dịch vụ quỹ 

gom tiền của nhà đầu tư phục vụ mục đích mua cổ phần của các công ty (PE); dịch vụ bất 

động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; bảo hiểm chứng khoán; dịch vụ hối đoái và chứng 

khoán phái sinh; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên qua đến chứng khoán, tài chính 

và đầu tư; dịch vụ thông tin cơ sở dữ liệu tương tác liên quan đến chứng khoán, tài chính 

và đầu tư; dịch vụ đổi tiền; định giá đồ cổ; dịch vụ môi giới; dịch vụ người bảo lãnh; 

quyên góp từ thiện; cho vay có thế chấp; trả góp; ngân hàng thế chấp; dịch vụ thanh toán 

nợ trước khi giải thể; dịch vụ báo giá chứng khoán; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động 

sản; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ kể trên; dịch vụ 

phân tích tài chính cho doanh nghiệp. 
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(210) 4-2016-00800 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 2.9.14; A2.9.15; 7.3.15 
(731) WEINTEK LABS., INC.   (TW) 

3F., 910 Zhongzheng Road, Zhonghe 
Dist., New Taipei City 23586, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình cảm ứng; máy tính bỏ túi; máy tính tiền; màn hình máy tính; bộ điều 

khiển lập trình.  
 

 
(210) 4-2016-00801 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 2.9.14; A2.9.15; 7.3.15 
(731) WEINTEK LABS., INC.    (TW) 

3F., 910 Zhongzheng Road, Zhonghe 
Dist., New Taipei City 23586, Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình cảm ứng; máy tính bỏ túi; máy tính tiền; màn hình máy tính; bộ điều 

khiển lập trình.  
 

 
(210) 4-2016-00909 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.16; A5.3.13; 26.1.2; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH Linh Đan Ninh 

Thuận  (VN) 
Số 23 Trường Chinh, phường Văn Hải, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Măng tây đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất khẩu, nhập khẩu măng tây, trà.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2016-00937 (220) 12.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.1.5; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoàng Hưng H.T.D   (VN) 
Lầu 06-01, Hà Phan Building, số 1119 

Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; đại lý kí gửi hàng hóa như 

vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hệ thống ống thải rác, tấm vách ngăn vệ sinh, 

tấm ốp tường mái kim loại, hệ thống nền công nghiệp chống hóa chất ăn mòn. 
 

 
(210) 4-2016-00989 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cov International Vina  (VN) 
Lô A108-109, đường số 2, khu công 

nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện 

Đức Hà, tỉnh Long An 
 

(511)   Nhóm 09: Máy biến thế.  
 

 
(210) 4-2016-00990 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
COV INTERNATIONAL VINA   (VN) 
Lô A108-109, đường số 2, khu công 

nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  
 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
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(210) 4-2016-00996 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A16.1.5; A26.11.12 

(731) NINGBO TIANTAI HOSE MFG. CO., 

LTD.  (CN) 

Xincheng Village, Wuxiang Town, 

Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa phóng thanh; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ khuếch đại âm 

thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; pin điện; máy hát tự động; vật liệu cho mạch điện 

chính (dây, dây cáp); bộ ghép nối âm thanh.  
 

 
(210) 4-2016-01029 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) APOLLO TYRES AG  (CH) 

Mellingerstrasse 2a, 5400 Baden, 

Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp, săm và vành dành cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-01035 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.13.1 

(731) HIDAY HIDAKA Corp.  (JP) 

105 Daimoncho 3chome, Omiya-ku 

Saitama-shi, Saitama prefecture Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã được chế biến từ thịt; thức ăn đã được chế biến từ rau quả; thức ăn 

đã được chế biến từ nội tạng động vật; thức ăn đã được chế biến từ thịt và rau quả; thức ăn 

đã được chế biến từ nội tạng động vật và rau quả; gà rán. 

 

Nhóm 30: Cơm chiên; cơm; cơm cà ri; bánh bao chiên; bánh bao đông lạnh; mì Ramen; 

thức ăn đã được chế biến từ mì Ramen. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; nhà hàng mì sợi. 
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(210) 4-2016-01038 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.7.23; 1.15.23; A5.3.14; 5.3.9; 2.1.1; 

A26.11.8; 25.12.1 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, vàng 

(731) Công ty TNHH phát triển và 
thương mại Hoàng Thắng  (VN)
12/4F, ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01084 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A7.1.11; 18.3.2; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh tím, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây, vàng đậm, vàng 

nhạt, đen, xám, hồng nhạt, nâu 

(731) Hộ kinh doanh Trần Thành  
(VN) 
165 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 

Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-01093 (220) 13.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Cơ sở điện tử Bắc Oanh  (VN) 
132/10A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2016-01138 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Vàng đồng, đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giải trí Kim Cương  
(VN) 
4A Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống, thực phẩm chức năng, trái cây, rau củ quả, gạo - 

ngũ cốc, mỹ phẩm; mua bán hàng tiêu dùng cụ thể là: hàng may mặc, giày dép, thảm, 
đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối, valy, cặp túi. 

 

 
(210) 4-2016-01140 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Lệ  (VN) 
Thôn Chuông, xã Duy Minh, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt 

(ướt); mứt quả (ướt).  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); gạo; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi.  

 
Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; quảng cáo; quản lý dịch vụ; hoạt động văn 
phòng: tuyển lao động, quản lý nhân sự.  

 
 

(210) 4-2016-01168 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) IROBOT CORPORATION   (US) 

8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 
01730, United States  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; người máy (máy móc) dùng cho mục đích làm sạch 

gia dụng; máy làm sạch sàn tự động cho người tiêu dùng; máy móc tự động dùng trong 
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lĩnh vực bảo trì nội thất gia đình và các tòa nhà thương mại, cụ thể là máy hút bụi chân 
không; các bộ phận kết cấu, bộ phận thay thế và phụ kiện lắp ráp dùng cho máy làm sạch 

sàn tự động, máy hút bụi chân không và người máy công nghiệp dùng trong lĩnh vực bảo 

trì nội thất gia đình và các tòa nhà thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-01169 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) IROBOT CORPORATION   (US) 
8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 

01730, United States  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa cho máy hút bụi chân không và máy làm sạch sàn tự 

động; pin/ắc quy (điện) nạp lại được và thiết bị nạp pin/ắc quy dùng cho máy hút bụi chân 

không và máy làm sạch sàn tự động; phần mềm máy tính và cảm biến cho phép thiết bị 

làm sạch dạng người máy cảm nhận và phản ứng lại các dữ liệu từ môi trường; phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính để điều khiển máy móc tự động, cụ thể là máy làm sạch 

sàn tự động, máy hút bụi chân không và người máy công nghiệp, trong các lĩnh vực bảo 

trì nội thất gia đình và các tòa nhà thương mại; hệ thống người máy được điều khiển từ xa 
bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, cảm biến và máy ghi hình để tập hợp 

thông tin và truyền hoặc hiển thị các thông tin bằng âm thanh và hình ảnh và các dữ liệu 

điện tử khác; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính dùng cho việc kết nối với người 
máy. 

 

 
(210) 4-2016-01170 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  
(731) IROBOT CORPORATION   (US) 

8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 
01730, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Người máy (máy móc) dùng cho mục đích làm sạch gia dụng; máy làm sạch 

sàn tự động (chạy điện) cho người tiêu dùng; máy móc tự động dùng trong lĩnh vực bảo trì 

nội thất gia đình và các tòa nhà thương mại, cụ thể là, máy hút bụi chân không, máy móc 
(chạy điện) sử dụng nước và/hoặc hóa chất để làm sạch bề mặt sàn, máy móc (chạy điện) 

sử dụng giây, vải hoặc khăn lau bằng vải và vật dụng làm sạch dạng tấm để làm sạch các 

bề mặt sàn và máy móc (chạy điện) dùng để lau, cọ rửa, đánh bóng, chải và/hoặc làm khô 
các bề mặt sàn; các bộ phận kết cấu, bộ phận thay thế và phụ kiện lắp ráp dùng cho máy 

làm sạch sàn tự động (chạy điện) người máy làm sạch gia dụng (chạy điện) máy hút bụi 

chân không và máy móc tự động (chạy điện) dùng cho mục đích làm sạch, lau, cọ rửa, 
đánh bóng, chải và/hoặc làm khô các bề mặt sàn dùng trong lĩnh vực bảo trì nội thất gia 

đình và các tòa nhà thương mại. 
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(210) 4-2016-01171 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) IROBOT CORPORATION   (US) 

8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 
01730, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa cho các thiết bị làm sạch dạng người máy; thiết bị 

điều khiển từ xa cho máy hút bụi chân không, máy móc sử dụng nước và/hoặc hóa chất để 
làm sạch bề mặt sàn, máy móc sử dụng giấy, vải hoặc khăn lau bằng vải và vật dụng làm 
sạch dạng tấm để làm sạch các bề mặt sàn và máy móc dùng để lau, cọ rửa, đánh bóng, 
chải và/hoặc làm khô các bề mặt sàn; thiết bị nạp pin ắc quy cho máy hút bụi chân không, 
máy móc sử dụng nước và/hoặc hóa chất để làm sạch bề mặt sàn, máy móc sử dụng giấy, 
vải hoặc khăn lau bằng vải và vật dụng làm sạch dạng tấm để làm sạch các bề mặt sàn và 
máy móc dùng để lau, cọ rửa, đánh bóng, chải và/hoặc làm khô các bề mặt sàn; thiết bị 
nạp pin/ắc quy dành cho các thiết bị làm sạch dạng người máy; phần cứng máy tính và 
phần mềm máy tính dùng cho việc kết nối với người máy.  

 

 
(210) 4-2016-01178 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.7.20 
(731) JOMA SPORT, S.A.  (ES) 

C/ Ramãn y Cajal, 112 45512 Portillo de 
Toledo, Toledo, SPAIN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân (trang phục), đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-01187 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86/692,674 14.07.2015 US 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) HARMAN INTERNATIONAL 

INDUSTRIES, INCORPORATED  (US) 
8500 Balboa Blvd., Northridge, 
California 91329, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm điều hành cho các thiết bị nhúng (được lập trình để phục vụ cho việc 

điều khiển hay tự động hóa); vi chương trình (phần mềm hệ thống) máy tính cho các 
chương trình hệ điều hành dành cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (sản xuất thiết bị theo 
đơn đặt hàng); phần mềm có tính năng truyền thông kỹ thuật số đã được ghi sẵn dùng cho 
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việc xử lý dữ liệu; tất cả các sản phẩm nói trên không bao gồm các mô-đun nhận hoặc 
truyền tín hiệu hoặc bất kỳ sản phẩm tương tự nào dùng trong mô-đun nhận hoặc truyền 
tín hiệu; máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chương trình điều hành hệ 
thống được ghi sẵn; thiết bị âm thanh với đầy đủ chủng loại, cụ thể là, thiết bị và dụng cụ 
ghi âm, truyền, nhận, xử lý, thu hồi, tái tạo và xử lý âm thanh và/hoặc các tín hiệu và hiệu 
ứng âm thanh, thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, bộ khuếch đại 
công suất âm thanh, đầu máy đa phương tiện chạy đĩa quang học, bộ chỉnh âm thanh, 
micrô, bàn (thiết bị điện tử) tạo hiệu ứng âm thanh cho các nhạc cụ và các bộ phận và linh 
kiện nhỏ của chúng, các thiết bị nối mạng, cụ thể là: phần mềm máy vi tính để điều khiển 
từ xa của một hoặc nhiều thiết bị và dụng cụ âm thanh (cụ thể là: micrô, bộ trộn âm thanh, 
bộ khuếch đại âm thanh, thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh và loa âm thanh) được dùng để 
điều khiển và sửa cấu hình các thiết bị và dụng cụ âm thanh nêu trên, các thiết bị tạo hiệu 
ứng âm thanh điện tử, bàn trộn âm thanh, bàn trộn âm thanh chính dùng trong phòng thu 
âm, các thiết bị ghi âm nhạc điện tử, cụ thể là: bàn tạo hiệu ứng âm thanh cho các nhạc 
cụ, thiết bị hòa âm dùng kèm với nhạc cụ để tạo mới và tái tạo các âm thanh khác nhau, 
bộ khuếch đại âm thanh dùng cho nhạc cụ và các bộ phận và linh kiện nhỏ của chúng, 
thiết bị tăng cường và/hoặc tái tạo âm thanh mà bản chất là bộ xử lý âm trầm, micrô, bàn 
trộn âm thanh, bộ xử lý tín hiệu âm thanh, và dây cáp cho thiết bị điều khiển truyền tín 
hiệu điện từ và quang học của tín hiệu âm thanh dùng cho bộ xử lý tín hiệu âm thanh, tín 
hiệu, âm thanh vòm, hiệu ứng và/hoặc giọng nói, tai nghe vòng qua đầu, tai nghe nhét vào 
tai, loa âm thanh, hệ thống loa âm thanh, bộ chuyển đổi âm thanh, màn hình phòng thu 
âm, bộ truyền phát âm thanh, thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối 
tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị ghi và phát âm 
thanh và viđêô, phần mềm và phần cứng máy vi tính dùng để điều hành và kiểm soát hệ 
thống âm thanh và các thiết bị tái tạo âm nhạc và âm thanh, hệ thống và các phụ kiện âm 
thanh và đa phương tiện cho xe cộ, cụ thể là: loa phát âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, 
bộ kết nối đa phương tiện, bộ kết nối điện thoại di động, hệ thống điều hướng, bộ điều 
khiển dùng cho các sản phẩm: bộ khuếch đại âm thanh, bộ kết nối đa phương tiện, bộ kết 
nối điện thoại di động, hệ thống điều hướng, và hệ thống loa phát âm thanh, thiết bị điều 
hướng cầm tay, thiết bị truyền âm thanh và viđêô, cụ thể là: thiết bị tách micrô điện tử (có 
nhiều đường ra cho âm thanh); hệ thống phân phối tín hiệu điện từ chủ yếu dùng cho việc 
phân phối tín hiệu âm thanh và viđêô, và các bộ thiết bị tạo độ trễ về thời gian cho âm 
thanh, thiết bị dùng cho việc thay đổi các đặc tính về âm điệu của một tín hiệu âm thanh, 
cụ thể là: thiết bị nén âm thanh, thiết bị mở rộng âm thanh, thiết bị sửa đổi đặc tính động 
của âm thanh, thiết bị khử tạp âm, thiết bị hạn chế âm thanh (tạp âm), thiết bị lọc âm 
(phân tần) âm thanh điện tử, và thiết bị kiểm tra âm thanh, cụ thể là: thiết bị kiểm tra (dò) 
pha, thiết bị phân tích âm thanh và kiểm tra cáp âm thanh, thiết bị chỉnh âm thanh, bộ 
khuếch đại âm thanh, và phần mềm và phần cứng máy vi tính dùng để điều khiển các thiết 
bị âm thanh và viđêô, không có sản phẩm nào nói trên sử dụng thiết bị truyền tín hiệu vệ 
tinh, thiết bị nén và mở rộng tín hiệu, thiết bị giới hạn nén tín hiệu, thiết bị xử lý tín hiệu 
tương tự (analog), thiết bị xử lý tín hiệu kỹ thuật số, thiết bị giảm tạp âm, thiết bị khuếch 
đại âm thanh được điều khiển bằng điện áp, thiết bị lựa chọn đường tín hiệu âm thanh đã 
được lập trình, thiết bị điều chỉnh loa được điều khiển bằng bộ vi xử lý, và thiết bị mở 
rộng và khôi phục phạm vi (cường độ) tín hiệu âm thanh; phần mềm máy vi tính giúp 
truyền dẫn không dây và cung cấp thông tin thời gian thực về tình hình giao thông, hiện 
trạng đường xá, các địa điểm ưa thích, các chủ đề được ưa thích chung và nội dung trực 
tuyến thông qua các truyền dẫn không dây tới các thiết bị liên lạc di động, điện thoại di 
động, và các thiết bị điện tử được cài đặt trong xe ô tô và các phương tiện giao thông 
khác, và giúp người lái xe ô tô và các phương tiện khác và hành khách có thể liên lạc với 
nhau và chia sẻ dữ liệu thời gian thực (các sự kiện trong thế giới thực ngay khi nó xảy ra), 
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thông tin, lời bình phẩm, nhận xét, ý kiến, và nội dung đa phương tiện và nội dung trực 
tuyến thông qua các thiết bị liên lạc không dây, điện thoại di động, và các thiết bị điện từ 
được cài đặt trong xe ô tô và các phương tiện giao thông khác, và để tập hợp các dữ liệu, 
thông tin, lời bình phẩm, nhận xét, ý kiến và các nội dung khác kể trên để truyền hoặc 
phát bởi những người khác qua mạng internet, qua sóng phát thanh hoặc vô tuyến truyền 
hình, màn hình led (đèn điốt phát quang), bảng đèn LED (đèn điốt phát quang) để trình 
chiếu viđêô hoặc hình ảnh, các thiết bị điều khiển và kiểm soát điện tử dùng cho việc vận 
hành đèn LED (đèn điốt phát quang); thiết bị và dụng cụ điều khiển thiết bị chiếu sáng, cụ 
thể là: thiết bị và dụng cụ điều khiển việc chiếu sáng sân khấu, thiết bị và dụng cụ dùng 
để vận hành, điều khiển và giám sát việc chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ dùng để vận 
hành, điều khiển và giám sát thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng, thiết bị và dụng 
cụ dò tìm lỗi, nhận diện lỗi và báo cáo lỗi của các thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu 
sáng, phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để vận hành, điều khiển và giám sát việc 
chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ dùng để vận hành, điều khiển và giám sát các thiết bị chiếu 
sáng và hệ thống chiếu sáng, phần mềm và phần cứng máy vi tính dùng để dò tìm lỗi, 
nhận diện lỗi và báo cáo lỗi của các thiết bị chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng, bộ điều 
khiển thông qua máy vi tính dùng cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, bàn điều khiển dùng 
cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, bộ điều khiển có thể lập trình được dùng cho thiết bị 
và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị điều khiển từ xa dùng cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, 
bộ điều khiển cảm ứng âm thanh dùng cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, phần mềm điều 
khiển việc chiếu sáng, cụ thể là: phần mềm điều khiển việc chiếu sáng dùng trong các 
phương tiện thương mại và công nghiệp, trong nhà hát, trong các câu lạc bộ đêm và tại 
các buổi hòa nhạc, phần mềm điều khiển việc chiếu sáng dùng cho: các thiết bị và dụng 
cụ chiếu sáng sân khấu và dùng để điều khiển các thiết bị và dụng cụ chiếu sáng sân 
khấu, dây cáp, bộ nối và công tắc dùng cho các thiết bị và dụng cụ chiếu sáng sân khấu, 
máy chiếu hình ảnh dùng để chiếu các họa tiết, hình ảnh, lôgô, chữ hay hình khối, hộp 
đựng có thể mang đi được và hộp đựng dùng cho các chuyến bay đặc biệt phù hợp để 
đựng các dụng cụ điều khiển thiết bị chiếu sáng; máy tính bảng; máy vi tính; điện thoại di 
động; điện thoại thông minh; máy vi tính cầm tay; các thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể 
đeo được có phần mềm và màn hình hiển thị dùng để xem, nhận và gửi văn bản, thư điện 
tử, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, tệp tin viđêô và thông tin; các thiết bị điện tử kỹ thuật số 
có thể đeo được dùng để ghi lại, sắp xếp, truyền, xử lý, và xem lại các tập tin văn bản, dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh và viđêô; các thiết bị điện tử đa năng dùng để hiển thị, đo, và tải 
lên mạng internet; máy vi tính có thể đeo được vào người và các thiết bị ngoại vi của máy 
vi tính có thể đeo được; chương trình và phần mềm máy vi tính dùng để giám sát dữ liệu 
dùng cho các thiết bị công nghệ có thể đeo được; phần mềm máy tính để quản lý, tạo, nén 
và thực hiện cập nhật phần mềm qua các kênh điện tử; chương trình và phần mềm máy vi 
tính dùng để giám sát dữ liệu dùng cho các thiết bị công nghệ có thể đeo được; phần mềm 
máy vi tính dùng để quản lý, tạo, nén và triển khai các bản cập nhật phần mềm thông qua 
các kênh điện tử; bộ điều khiển trung tâm có thể lập trình được, thẻ giao diện và các khe 
cắm thẻ, cụ thể là: các bộ khung mà các thẻ mạch điện được cắm vào và được nối điện tới 
các thẻ mạch điện và mạch điện khác, được bán riêng lẻ và là một phần không tách rời 
của hệ thống điều khiển từ xa dùng kèm với thiết bị âm thanh, viđêô và chiếu sáng; hệ 
thống tích hợp, sử dụng máy vi tính, điện tử bao gồm bảng mạch, bảng điều khiển và bộ 
điều khiển điện và phần mềm liên quan dùng cho việc truy cập và điều khiển máy chiếu 
phim dương bản (slide), máy chiếu viđêô, đầu máy chạy đĩa compắc, màn hình chiếu, các 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị âm thanh/viđêô khác; hệ thống tích hợp, sử dụng máy vi 
tính, điện tử bao gồm khung cắm thẻ, thẻ điều khiển, ổ đọc đĩa mềm, bộ điều khiển bản 
kính dương của máy chiếu phim dương bản (slide), bộ quản lý điều khiển ti vi, bộ mở 
rộng tín hiệu âm thanh cho bản thu âm đã chỉnh sửa hậu kì, bộ thu không dây, bảng điều 
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khiển có dây nối, bảng điều khiển phần mềm, bộ điều chế tín hiệu dữ liệu, dây cáp phát 
hồng ngoại, bộ điều khiển điện, bộ điều khiển điện kép, bộ điều khiển rơ le, mô đun thu 
nhận, ăng ten được mở rộng phạm vi thu sóng, bộ thu (cơ cấu tiếp nhận) của rơ le, mô đun 
chỉnh độ sáng đèn sợi đốt, bộ điều khiển máy chiếu không dây đơn, bộ điều khiển máy 
chiếu không dây kép và các phần mềm liên quan dùng để truy cập và điều khiển máy 
chiếu phim dương bản (slide), máy chiếu viđêô, đầu máy chạy đã compắc, màn hình 
chiếu, các hệ thống chiếu sáng và thiết bị âm thanh/viđêô khác; bàn điều khiển từ xa cho 
các hệ thống đa phương tiện dùng cho mục đích giáo dục và các hệ thống rạp hát giải trí 
tại nhà; bộ điều khiển từ xa có tính năng giao diện cho người dùng và một bàn phím dùng 
trong các hệ thống đa phương tiện dùng cho mục đích giáo dục và giải trí tại nhà; bàn 
điều khiển từ xa dùng cho thiết bị nghe nhìn, cụ thể là: bàn điều khiển từ xa dùng cho 
máy chiếu phim và ảnh tĩnh, bàn điều khiển từ xa dùng cho đầu máy chạy đĩa DVD, bàn 
điều khiển từ xa dùng cho đầu máy chạy băng VCR, và bàn điều khiển từ xa dùng cho bộ 
thu tín hiệu vệ tinh; bàn điều khiển từ xa dùng cho việc chiếu sáng; bàn điều khiển từ xa 
dùng cho tấm (mành) che cửa sổ; bàn điều khiển từ xa dùng cho màn hình chiếu; thiết bị 
họp hội nghị từ xa qua truyền hình và đàm thoại; thiết bị điện tử dùng để dẫn tín hiệu âm 
thanh, viđêô, và kỹ thuật số, cụ thể là: phần cứng máy vi tính, bộ chuyển đổi, bộ định 
tuyến, bảng điều khiển và bàn phím; phần mềm máy vi tính, giao diện và chương trình 
giao diện dùng cho máy vi tính; máy tính, thiết bị sắp xếp công việc điện tử, sổ ghi chú 
điện từ, thiết bị số hóa, màn hình cảm ứng khi chạm vào; tất cả các sản phẩm nêu trên 
cũng được sử dụng cho hệ thống âm thanh và hệ thống thông tin giải trí di động cho xe « 
tô; vật ghi âm thanh; vật lưu trữ dữ liệu từ tính, điện tử và quang học; thẻ dịch vụ và nhận 
dạng đã được mã hóa; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); thẻ từ được mã hóa; bảng 
mạch nhớ (lưu trữ dữ liệu); thiết bị đo cảm biến vị trí; cảm biến phát hiện (dò tìm) vị trí và 
phụ kiện kèm theo; thiết bị dẫn đường cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); phần cứng và 
phần mềm dùng trong hệ thống trợ giúp lái xe điện tử; bộ phát và bộ nhận tín hiệu điện tử 
dùng cho việc truyền viđêô qua giao thức internet; phần mềm và phần cứng máy vi tính 
dùng để phát trực tiếp (theo luồng) tín hiệu viđêô và kỹ thuật số cho việc phân phối viđêô, 
âm thanh, và các hệ thống chuyển đổi viđêô; thiết bị điện tử kỹ thuật số có thể đeo được 
có tích hợp phần mềm và màn hình hiển thị có kính bảo vệ dùng để xem, gửi và nhận văn 
bản, thư điện tử, dữ liệu và thông tin từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy vi 
tính xách tay và kèm theo chức năng như một đồng hồ đeo tay; thiết bị ngoại vi cho máy 
vi tính có thể đeo được; thiết bị công nghệ có thể đeo được (thiết bị điện tử kỹ thuật số) 
bao gồm các thiết bị có hình thức như đồng hồ, vòng đeo tay và dây đai có thể tháo ra 
được dùng để tải lên, tải xuống, truy cập, đưa thông tin lên, hiển thị, chỉnh sửa, gắn thẻ, 
viết nhật ký trực tuyến, truyền phát trực tiếp theo luồng, kết nối, chia sẻ, điều khiển từ xa 
và cung cấp nội dung truyền thông đa phương tiện kỹ thuật số và thông tin kỹ thuật số 
thông qua điện thoại thông minh, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (PDA) cầm tay, máy 
tính bảng, máy tính xách tay loại nhỏ, máy tính xách tay, máy nghe nhạc cầm tay, máy vi 
tính, mạng lưới liên lạc và mạng lưới thông tin đám mây; thiết bị truyền điện tử không 
dây và thiết bị thu tín hiệu có thể đeo được dùng để truyền và nhận tín hiệu âm thanh và 
viđêô được phát trực tiếp theo luồng từ máy vi tính, điện thoại thông minh, thiết bị hỗ trợ 
cá nhân kỹ thuật số (PDA) cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay loại nhỏ, máy tính 
xách tay và máy đa phương tiện cầm tay; thiết bị điện từ có thể đeo được dùng để cung 
cấp phản hồi về cơ thể, hình ảnh hay âm thanh dựa trên cử chỉ (chuyển động), định hướng, 
vận tốc hay gia tốc của người dùng; thiết bị điện từ là các phụ kiện thể dục có thể đeo 
được, cụ thể là: thiết bị theo dõi hành động, thiết bị đo mức độ tiêu thụ ca lo mà cụ thể là 
dụng cụ đo nhiệt lượng, thiết bị theo dõi tiến độ và tình trạng sức khỏe, thiết bị điện tử kỹ 
thuật số đeo được có hình thức là găng tay, băng buộc đầu, băng đeo cổ tay, băng tay, có 
chức năng của thiết bị theo dõi hành động; thiết bị điện từ để dò lại khoảng cách, tốc 
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độ/vận tốc dựa trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và la bàn GPS có ứng dụng định vị 
toàn cầu (GPS) và có thể đeo được, dùng để đeo trên cổ tay hoặc cánh tay của người đang 
tập thể dục; phần mềm ứng dụng máy vi tính và ứng dụng di động có thể tải xuống được 
dùng cho các mục đích và thiết bị nêu trên; ứng dụng di động có thể tải về được dùng cho 
nhiều phụ kiện kết nối không dây với dữ liệu về thể chất và thể thao; ứng dụng di động có 
thể tải về được dành cho dữ liệu và chiều hướng phát triển hoặc kết quả đạt được của 
người dùng bao gồm thông tin cá nhân, địa điểm, dữ liệu theo dõi giấc ngủ, dữ liệu sức 
khỏe (bao gồm nhịp tim và cân nặng cơ thể) dùng để phân tích dữ liệu thống kê; ứng dụng 
di động có thể tải về được dùng để truyền dữ liệu trực tiếp theo luồng không dây giữa các 
phụ kiện và điện thoại thông minh được kết nối thông qua liên lạc không dây; ứng dụng di 
động có thể tải về được dùng để ghi lại các bài tập thể dục và xem các bài tập trên lịch; 
ứng dụng di động có thể tải về được dùng để kết nối với bạn bè, với tương tác đa phương 
tiện trên mạng xã hội, đồng bộ danh sách bạn bè của người dùng và bắt đầu thử thách giữa 
các mục tiêu và cấp bậc đạt được của người dùng; ứng dụng di động có thể tải về được 
dùng để theo dõi di động với hệ thống định vị cài sẵn trong điện thoại thông minh trong 
các mẫu điện thoại được thiết kế riêng để lấy thông tin về khoảng cách, tốc độ, thời gian 
trong quá trình luyện tập; phần mềm ứng dụng máy vi tính, cụ thể là: phần mềm sử dụng 
kèm với các thiết bị ngoại vi của máy vi tính có thể đeo được hoặc máy vi tính có thể đeo 
được cung cấp chức năng cho thiết bị đó; ứng dụng di động có thể tải xuống được sử dụng 
kèm với các thiết bị ngoại vi của máy vi tính có thể đeo được hoặc máy vi tính có thể đeo 
được cung cấp chức năng cho thiết bị đó; ứng dụng di động có thể tải về được dùng cho 
thiết bị tăng cường khả năng khử tạp âm, dùng để tăng cường chất lượng âm thanh của tai 
nghe vòng qua đầu, loa và tai nghe gắn vào tai; phần mềm máy vi tính cung cấp truy cập 
dựa trên nền web tới các ứng dụng và dịch vụ thông qua hệ điều hành qua web hoặc là 
giao diện cổng web; phần mềm máy vi tính dùng để thao tác xử lý các thông tin âm thanh 
kỹ thuật số dùng trong các ứng dụng về âm thanh đa phương tiện; phần mềm máy vi tính 
dùng để tải về, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, chạy, lưu trữ và tổ 
chức các tập tin viđêô có dữ liệu âm thanh; phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho 
điện thoại di động, máy đa phương tiện cầm tay, máy vi tính cầm tay, máy vi tính, máy 
tính bảng, cụ thể là: phần mềm cho việc tăng cường khả năng khử tạp âm, dùng để tăng 
cường âm thanh cho tai nghe vòng qua đầu, loa, và tai nghe nhét vào tai; ứng dụng phần 
mềm có thể tải xuống được dùng để tải xuống nội dung được ghi bằng máy ghi hình kỹ 
thuật số (DVR) để xem trên điện thoại thông minh [phần mềm tải về nội dung DVR thông 
qua máy vi tính trung gian có thể tải xuống được]; phần mềm không thể tải xuống được 
dùng cho mạng internet của vạn vật (internet ofthings - IoT) (khi tất cả mọi thứ đều được 
kết nối với nhau qua mạng internet này và người dùng có thể kiểm soát mọi đồ vật của 
mình qua mạng mà chỉ bằng một thiết bị thông minh); mô đun phần cứng máy vi tính để 
dùng cho các thiết bị điện tử sử dụng mạng internet của vạn vật (internet ofthings - IoT); 
cảm biến dùng cho mạng internet của vạn vật (internet ofthings - IoT); phần mềm ứng 
dụng máy vi tính cho điện thoại thông minh, điện thoại di động, ti vi thông minh và thiết 
bị liên lạc điện tử cầm tay, được dùng để triển khai mạng internet của vạn vật (internet 
ofthings - IoT); thiết bị liên lạc không dây có chức năng truyền giọng nói, dữ liệu và hình 
ảnh bao gồm nhắn tin bằng giọng nói, văn bản và hình ảnh, camera ghi lại viđêô và ảnh 
tĩnh, đồng thời có chức năng mua các ứng dụng âm nhạc, trò chơi, viđêô và phần mềm 
thông qua các loại sóng kết nối (over the air) dùng để tải về thiết bị; phần mềm máy vi 
tính cung cấp các bản cập nhật thông qua các loại sóng kết nối (over the air) cho các phần 
mềm khác; phần mềm máy vi tính dùng để quản lý, tạo, nén và triển khai thực hiện các 
bản cập nhật phần mềm thông qua các kênh điện tử. 
Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ chiếu sáng là thiết bị và dụng cụ chiếu sáng sân khấu, cụ 
thể là: đèn rọi sáng, đèn phản chiếu có chụp đèn mạ nhôm hình parabol, đèn ống, đèn pha 
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tiêu điểm, đèn pha tiêu điểm phản chiếu hình clip, đèn chiếu trong nhà hát sử dụng thấu 
kính Fresnel, đèn chiếu theo diễn viên trên sân khấu, máy chiếu tia sáng, đèn có đầu 
chuyển động được linh hoạt, cụ thể là phụ kiện chiếu sáng gắn cố định trên sân khấu; bộ 
lọc của thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, bộ lọc được sử dụng với dụng cụ và thiết bị chiếu 
sáng, bộ lọc màu được sử dụng trong thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, thiết bị tạo bóng có 
hình hoa văn cho thiết bị chiếu sáng và thiết bị tạo bóng không có hình hoa văn cho thiết 
bị chiếu sáng, cụ thể chúng là các bộ lọc được dùng với thiết bị và dụng cụ chiếu sáng; 
thiết bị và dụng cụ dùng cho việc chiếu sáng, cụ thể là: thiết bị và dụng cụ dùng để tạo 
hiệu ứng ánh sáng bao gồm đèn chiếu có đầu chuyển động linh hoạt là phụ kiện gắn cố 
định tạo hiệu ứng ánh sáng, máy quét (scanner) sử dụng con lăn, đèn nhấp nháy cho hiệu 
ứng ánh sáng, máy chiếu đèn lade (laser) cho hiệu ứng ánh sáng; thiết bị và dụng cụ chiếu 
sáng được điều khiển bằng máy tính, thiết bị chiếu sáng bằng điện dùng để trang trí; bộ 
đèn LED (đi ốt phát sáng) và phụ kiện chiếu sáng đèn LED (đi ốt phát sáng) gắn cố định 
cho ánh sáng sân khấu hoặc ánh sáng kiến trúc; bộ đèn HID (đèn pha phóng điện cường 
độ cao) và phụ kiện chiếu sáng đèn HID (đèn pha phóng điện cường độ cao) gắn cố định 
cho ánh sáng sân khấu hoặc ánh sáng kiến trúc; bộ đèn pha halogen và phụ kiện chiếu 
sáng đèn pha halogen gắn cố định cho ánh sáng sân khấu hoặc ánh sáng kiến trúc; phụ 
kiện chiếu sáng gắn cố định được dùng trong các ứng dụng chiếu sáng trên bảng hiển thị, 
trong thương mại, công nghiệp, khu dân cư, và ứng dụng chiếu sáng làm điểm nhấn trong 
kiến trúc, đèn chuyển màu kiến trúc trong nhà và ngoài trời, cụ thể là: đèn chiếu hắt (thiết 
bị chiếu sáng), đèn chiếu hắt lên dùng trong kiến trúc để lắp đặt trên mặt đất; đèn chiếu 
hình ảnh (thiết bị chiếu sáng), cụ thể là: phụ kiện chiếu sáng gắn cố định dùng để trình 
chiếu mô hình, hình ảnh, lô gô, chữ hoặc hình dáng (khuôn hình); bộ đèn huỳnh quang 
chiếu sáng sân khấu hoặc chiếu sáng trong kiến trúc; bộ đèn chiếu sáng sử dụng sợi 
quang, cụ thể là nguồn sáng cho sợi cáp quang; máy tạo khói, cụ thể là máy tạo khói để 
tạo dựng các hiệu ứng sân khấu đặc biệt, máy tạo khói được dùng với các hệ thống cảnh 
báo an ninh, quạt được dùng với máy tạo khói; hộp đựng có thể mang đi được và hộp 
đựng dùng cho các chuyến bay đặc biệt chuyên dụng để đựng với các dụng cụ và thiết bị 
chiếu sáng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân tích thông tin tình báo kinh doanh và hỗ trợ việc đưa ra quyết 

định, cụ thể là: cung cấp các phân tích về thông tin kinh doanh nhằm hỗ trợ việc đưa ra 

quyết định kinh doanh; phân tích xu hướng kinh doanh và marketing cho người khác; dịch 

vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và quản lý chi phí kinh doanh trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin cho người khác; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ cửa hàng 

bán lẻ, dịch vụ cửa hàng trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bán buôn và dịch vụ xúc tiến thương 

mại (xúc tiến thương mại cho sản phẩm và dịch vụ của người khác thông qua việc tài trợ 

và sắp xếp cấp phép) cho toàn bộ chuỗi sản phẩm sau đây: thiết bị và dụng cụ ghi âm, 

truyền phát, thu nhận, xử lý, truy hồi, sao chép và thực thiện thao tác xử lý âm thanh 

và/hoặc tín hiệu và hiệu ứng âm thanh, bộ xử lý tín hiệu, bộ khuếch đại âm thanh, bộ 

khuếch đại công suất, đầu máy đa phương tiện chạy đĩa quang học, bộ cân bằng (điều 

chỉnh) âm thanh, micrô, bàn tạo hiệu ứng âm thanh dùng cho nhạc cụ, thiết bị nối mạng, 

thiết bị tạo hiệu ứng âm thanh điện tử, bảng điều khiển trộn âm thanh, bàn xử lý pha trộn 

âm thanh để dùng trong phòng thu âm, thiết bị ghi âm nhạc điện tử, thiết bị chuyển đổi 

(cho thích ứng) âm thanh dùng với nhạc cụ, bộ khuếch đại âm thanh dùng cho nhạc cụ và 

các bộ phận và linh kiện nhỏ của chúng, thiết bị tăng cường âm thanh và/hoặc tái tạo âm 

thanh, thiết bị điều khiển tín hiệu âm thanh, tín hiệu, âm thanh, âm thanh vòm, bộ xử lý 
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hiệu ứng và/hoặc giọng nói, tai nghe vòng qua đầu, tai nghe nhét vào tai, loa phóng thanh, 

thiết bị loa phóng thanh, thiết bị lắp đặt loa âm thanh, hệ thống và/hoặc bộ phận loa âm 

thanh, bộ chuyển đổi âm thanh, loa chuyên dụng dành cho phòng thu, máy phát, thiết bị 

gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking 

stations), bộ điều khiển từ xa, thiết bị phát và ghi âm thanh và viđêô, phần cứng và phần 

mềm máy tính, hệ thống âm thanh và đa phương tiện dùng cho xe cộ và các phụ kiện đi 

kèm, thiết bị định vị cầm tay, hệ thống truyền phát âm thanh và viđêô, cụ thể là: bộ chia 

tách micrô điện tử (có nhiều đường ra cho âm thanh), hệ thống phân phối tín hiệu điện tử, 

và các bộ thiết bị (bộ phận) tạo độ trễ thời gian cho âm thanh, thiết bị biến đổi đặc tính 

âm thanh của một tín hiệu âm thanh, cụ thể là: bộ nén âm thanh, bộ mở rộng tín hiệu âm 

thanh, thiết bị sửa đổi đặc tính động của âm thanh, thiết bị khử tạp âm, thiết bị hạn chế âm 

thanh (tạp âm), thiết bị lọc âm (phân tần) âm thanh điện tử, và thiết bị kiểm tra âm thanh, 

cụ thể là: thiết bị kiểm tra (dò) pha, thiết bị phân tích âm thanh và kiểm tra cáp âm thanh, 

thiết bị chỉnh âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, và phần mềm và phần cứng máy vi tính 

dùng để điều khiển các thiết bị âm thanh và viđêô, thiết bị xử lý tín hiệu tương tự (analog) 

và bộ xử lý tín hiệu số, bộ giảm tiếng ồn âm thanh, bộ khuếch đại được điều khiển bằng 

điện áp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bán buôn 

và dịch vụ xúc tiến thương mại (xúc tiến thương mại cho sản phẩm và dịch vụ của người 

khác thông qua việc tài trợ và sắp xếp cấp phép) cho toàn bộ chuỗi sản phẩm sau đây: bộ 

chọn lọc đường truyền tín hiệu âm thanh được lập trình, bộ cân bằng (điều chỉnh) loa 

phóng thanh được điều khiển bằng bộ vi xử lý, và bộ khôi phục và bộ mở rộng tín hiệu âm 

thanh, bảng hiển thị đèn led (đi ốt phát sáng), bảng điều khiển đèn LED (đi ốt phát sáng) 

cho việc hiển thị viđêô hoặc hình ảnh, thiết bị điện từ điều khiển và kiểm soát việc vận 

hành của đèn LED (đi ốt phát sáng), thiết bị và dụng cụ để điều khiển chiếu sáng và chiếu 

sáng sân khấu, thiết bị và dụng cụ để vận hành, điều khiển và giám sát chiếu sáng, thiết bị 

và dụng cụ để vận hành, điều khiển và giám sát thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ để 

vận hành, điều khiển và giám sát của thiết bị chiếu sáng và của hệ thống chiếu sáng, thiết 

bị và dụng cụ dò tìm lỗi, nhận diện lỗi và báo cáo lỗi của thiết bị chiếu sáng và của hệ 

thống chiếu sáng, phần mềm và phần cứng máy tính dùng cho việc vận hành, điều khiển 

và giám sát chiếu sáng, phần mềm và phần cứng máy tính dùng cho việc dò tìm lỗi, nhận 

diện lỗi và báo cáo lỗi của thiết bị cho việc chiếu sáng và hệ thống chiếu sáng, bộ điều 

khiển máy tính cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, bàn điều khiển dùng cho thiết bị và 

dụng cụ chiếu sáng, bộ điều khiển có thể lập trình được dùng cho thiết bị và dụng cụ 

chiếu sáng, thiết bị điều khiển từ xa dùng cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, bộ điều 

khiển cảm biến âm dùng cho thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, phần mềm điều khiển chiếu 

sáng, cụ thể là: phần mềm điều khiển chiếu sáng dùng trong thương mại và công nghiệp, 

trong nhà hát, trong các câu lạc bộ đêm và tại các buổi hòa nhạc, phần mềm điều khiển 

chiếu sáng để sử dụng trong thiết bị và dụng cụ chiếu sáng và để điều khiển thiết bị và 

dụng cụ chiếu sáng sân khấu, dây cáp, bộ kết nối và chuyển mạch dùng cho các thiết bị và 

dụng cụ chiếu sáng, máy chiếu hình ảnh cho việc trình chiếu mô hình, hình ảnh, lô gô, 

chữ hoặc hình dáng (hình khối), hộp đựng có thể mang đi được và hộp đựng dùng cho các 

chuyến bay đặc biệt chuyên dụng để đựng các dụng cụ dùng để điều khiển thiết bị chiếu 

sáng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bán buôn và 

dịch vụ xúc tiến thương mại (xúc tiến thương mại cho sản phẩm và dịch vụ của người 
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khác thông qua việc tài trợ và sắp xếp cấp phép) cho toàn bộ chuỗi sản phẩm sau đây: hệ 

thống điện tử hỗ trợ việc điều khiển xe cộ trên đường bộ bao gồm một con chíp điện tử 

với phần mềm để xử lý viđêô, máy quay phim và/hoặc chụp hình gắn trên xe hơi và các 

tài liệu hướng dẫn được in ra và phân phối đi kèm theo bộ sản phẩm, máy tính, máy tính 

bảng, điện thoại thông minh và phần mềm và các ứng dụng máy tính di động để hỗ trợ cá 

nhân khi lái xe, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo khi ra khỏi làn xe, bộ đọc tin nhắn 

thoại SMS và bộ định vị xe bằng giọng nói, và sổ tay hướng dẫn sử dụng, (được bán kèm 

theo), hệ thống âm thanh, hệ thống loa công cộng, hệ thống âm thanh cho không gian 

công cộng, loa siêu trầm, loa chuyên dụng dành cho sân khấu, phần mềm dùng cho hệ 

thống âm thanh, hệ thống loa công cộng và hệ thống cho không gian công cộng, phần 

mềm để đo lường và cân bằng (điều chỉnh) âm thanh, phần mềm cho phép thay đổi chức 

năng và thông số của hệ thống âm thanh, phần mềm cho phép mô phỏng và tối ưu hóa 

cách xử lý hướng tính của sản phẩm âm thanh. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là: truyền phát giọng nói, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, 

âm thanh và viđêô bằng các phương tiện của mạng lưới viễn thông, mạng lưới viễn thông 

không dây, và mạng internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ liên lạc điện thoại 

không dây và dịch vụ thông tin liên lạc băng thông rộng không dây cho việc truyền phát 

giọng nói và dữ liệu; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: cung cấp truy cập vào mạng internet; 

dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực truyền phát vệ tinh và dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin 

liên lạc bằng điện thoại và điện thoại di động; tư vấn trong lĩnh vực thông tin liên lạc dữ 

liệu; cung cấp truy cập vào mạng lưới viễn thông; truyền phát tin nhắn với sự hỗ trợ của 

máy tính; truyền phát văn bản, hình ảnh và âm thanh với sự hỗ trợ của máy tính; dịch vụ 

viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyền phát thông tin thông qua mạng lưới kỹ thuật số; dịch 

vụ thông tin liên lạc - thoại qua giao thức internet (IP); dịch vụ viễn thông sử dụng một 

cổng thông tin để lấy được hoặc truyền phát thông tin, cụ thể là: truyền phát thông tin qua 

mạng lưới thông tin liên lạc điện tử; thông tin liên lạc bằng truyền phát tin nhắn sử dụng 

thiết bị đầu cuối máy tính; truyền phát liên tục dữ liệu phim và chương trình sử dụng 

mạng lưới máy tính; truyền phát tin nhắn sử dụng đa phương tiện điện tử; truyền phát 

phim viđêô sử dụng đa phương tiện điện tử; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ thư điện 

tử; thông tin liên lạc thông qua truyền phát điện thoại, cụ thể là: truyền phát và/hoặc gửi 

thông tin từ cơ sở dữ liệu máy tính sử dụng mạng lưới điện thoại; truyền phát dữ liệu điện 

tử cho điện tín, tin nhắn, âm thanh và hình ảnh; dịch vụ thông tin liên lạc điểm truy cập 

không dây (WAP), cụ thể là: dịch vụ thông tin liên lạc băng thông rộng không dây; cho 

thuê thiết bị để truyền phát tin nhắn; cho thuê thiết bị viễn thông; cung cấp truy cập vào 

cơ sở dữ liệu máy tính được lưu trữ điện tử; cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào 

cơ sở dữ liệu máy tính có chứa phim, trò chơi và âm nhạc để đặt hàng; dịch vụ phát sóng 

và cung cấp truy cập viễn thông đến các chương trình phim, trò chơi, âm nhạc và truyền 

hình thông qua dịch vụ viđêô theo yêu cầu. 

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính trong lĩnh vực thiết bị 

nhúng (được lập trình để phục vụ cho việc điều khiển hay tự động hóa); thiết kế và phát 

triển hệ thống phần mềm và chương trình cơ sở (vi chương trình); không một dịch vụ nào 

nêu trên có liên quan đến mô đun nhận hoặc truyền phát; thiết kế và cập nhật phần mềm 
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dành cho thiết bị nhúng và dịch vụ bảo trì phần mềm, phân tích hệ thống máy tính; phát 

triển sản phẩm điện và điện tử (thiết kế và nghiên cứu công nghệ/kỹ thuật cho người 

khác); dịch vụ kỹ thuật phần mềm; dịch vụ phần mềm như một dịch vụ (SAS) có tính 

năng phần mềm cung cấp kết nối thông minh, có chức năng tương tác, và điều khiển cho 

nhiều loại thiết bị có kết nối mạng internet, trang Web, hoặc mạng Internet cho vạn vật 

(khi tất cả mọi thứ đều được kết nối với nhau qua mạng internet này và người dùng có thể 

kiểm soát mọi đồ vật của mình qua mạng mà chỉ bằng một thiết bị thông minh). 
 

 
(210) 4-2016-01195 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Cty TNHH thương mại dệt may 
Đăng Quang   (VN) 
65/8A, quốc lộ 22, ấp Dân Thắng 1, xã 
Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nữ; ví đựng đồ trang điểm [ví rỗng]; ví tiền.  
 

Nhóm 20: Gối 
 

Nhóm 23: Sợi; sợi tơ và chỉ tơ; sợi bông đã xe; sợi và chỉ đã xe; tơ đã xe; chỉ. 
 

Nhóm 24: Chăn; áo gối; khăn phủ gối; vỏ nệm; tấm phủ giường; vải dệt kim.  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; váy; áo váy; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; giày. 
 

 
(210) 4-2016-01199 (220) 14.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thiết 
kế thời trang Hoàng Vy  (VN) 
353 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón), dây nịt (bằng chất liệu vải).  
 

 
(210) 4-2016-01256 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 1.15.11; A5.11.5 
(591) Đen, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Linh Chi Trường 
Thọ   (VN) 
Tổ 45, ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước  
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(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2016-01283 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 13.1.6 (540) 

  

(731) Trần Quốc Toàn  (VN) 
375 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện các loại thuộc nhóm này như: bóng đèn huỳnh quang; bóng đèn 
tròn; trang thiết bị chiếu sáng khác như: chóa đèn, máng đèn, ống thủy tinh trung tính. 

 

 
(210) 4-2016-01299 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.3 

(731) MIYOU (JIANGSU) MOBILE CO., 

LTD   (CN) 
Room 412, Building 3, 9 Haikou Road, 

Huai An Economic & Technological 
Development Zone, Huai An, Jiangsu, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến (cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 

xuống được; giải trí qua truyền thanh, dịch vụ giải trí, dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 

từ mạng máy tính, cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cho thuê thiết bị trò chơi; cung 
cấp tiện nghi thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-01315 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86823299 17.11.2015 US 

(531) A26.11.8 

(731) ZUFFA, LLC  (US) 
2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, 

Nevada 89102, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ, cụ thể là cung cấp tiện nghi thể hình, rèn luyện cơ 

thể cá nhân và thể dục: cung cấp hướng dẫn trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá 

nhân, thể dục và võ thuật tổng hợp (MMA); cung cấp lớp học và chương trình hướng dẫn 
trong lĩnh vực thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục.  
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(210) 4-2016-01322 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.8; 18.1.5; 26.1.2; A2.1.23 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng, xanh lá cây nhạt

(731) Bùi Lữ Huỳnh My  (VN) 
Căn hộ A10 chung cư Khang Phú, số 67 

Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, xe đạp điện, xe máy, phụ tùng xe đạp như vành, lốp, xích, líp, 

nan hoa; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa như xe đạp, xe đạp điện, xe máy, phụ tùng xe 
đạp như vành, lốp, xích, líp, nan hoa.  

 

 
(210) 4-2016-01344 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1 

(591) Đỏ, nâu 
(731) CHANGSHU SINOMETAL 

METALLIC MATERIAL CO., LTD  

(CN) 
A1605-A1607, Longying Commercial 

Square, No.23 Zhuhai Road, Changshu, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; nhôm; thỏi kim loại thường; hợp kim của kim loại thường; tấm 

thép; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại; lá và tấm kim loại; dây bằng hợp kim kim 

loại thường [trừ dây cầu chì]; khuôn đúc bằng kim loại; quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-01347 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.17; A26.11.8 
(731) PARSONS XTREME GOLF, LLC  (US) 

15475 N. 84th St.Scottsdale, Arizona 
85260, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là thắt lưng, áo choàng ngoài, găng tay, áo vét, găng tay hở 

ngón (bao tay), quần dài, quần lót, áo len chui đầu, quần áo đi mưa, áo sơ mi, quần soóc, 

váy, váy liền quần, quần, áo len dài tay, áo ấm dài tay, áo gile (áo lót, áo chẽn không tay) 

và áo gió; đồ đi ở chân; đồ đội đầu cụ thể là mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai (tấm che nắng). 
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(210) 4-2016-01348 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.17; A26.11.8 

(731) PARSONS XTREME GOLF, LLC  (US) 

15475 N. 84th St.Scottsdale, Arizona 

85260, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, vỏ bọc 

đầu gậy đánh gôn, cán gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn, bóng đánh gôn, găng tay đánh 

gôn, vật nhỏ để đặt quả bóng gôn trước khi đánh nó vào từng lỗ, vật đánh dấu vị trí các 

quả bóng trên sân gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn) và túi bọc ngoài 

đựng dụng cụ chơi gôn. 
 

 
(210) 4-2016-01349 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) PARSONS XTREME GOLF, LLC  (US) 

15475 N. 84th St.Scottsdale, Arizona 

85260, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là thắt lưng, áo choàng ngoài, găng tay, áo vét, găng tay hở 

ngón (bao tay), quần dài, quần lót, áo len chui đầu, quần áo đi mưa, áo sơ mi, quần soóc, 

váy, váy liền quần, quần, áo len dài tay, áo ấm dài tay, áo gile (áo lót, áo chẽn không tay) 

và áo gió; đồ đi ở chân; đồ đội đầu cụ thể là mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai (tấm che nắng). 
 

 
(210) 4-2016-01350 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) PARSONS XTREME GOIF, LLC   (US) 

15475 N. 84th St.ScottsdaIe, Arizona 

85260, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, vỏ bọc 

đầu gậy đánh gôn, cán gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn, bóng đánh gôn, găng tay đánh 

gôn, vật nhỏ để đặt quả bóng gôn trước khi đánh nó vào từng lỗ, vật đánh dấu vị trí các 

quả bóng trên sân gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn) và túi bọc ngoài 

đựng dụng cụ chơi gôn. 
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(210) 4-2016-01351 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) PARSONS XTREME GOIF, LLC   (US) 

15475 N. 84th St.Scottsdale, Arizona 
85260, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là thắt lưng, áo choàng ngoài, găng tay, áo vét, găng tay hở 

ngón (bao tay), quần dài, quần lót áo len chui đầu, quần áo đi mưa, áo sơ mi, quần soóc, 
váy, váy liền quần, quần, áo len dài tay, áo ấm dài tay, áo gile (áo lót, áo chẽn không tay) 
và áo gió; đồ đi ở chân; đồ đội đầu cụ thể là mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai (tấm che nắng). 

 

 
(210) 4-2016-01352 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) PARSONS XTREME GOIF, LLC   (US) 

15475 N. 84th St.Scottsdale, Arizona 
85260, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, vỏ bọc 

đầu gậy đánh gôn, cán gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn, bóng đánh gôn, găng tay đánh 
gôn, vật nhỏ để đặt quả bóng gôn trước khi đánh nó vào từng lỗ, vật đánh dấu vị trí các 
quả bóng trên sân gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn) và túi bọc ngoài 
đựng dụng cụ chơi gôn. 

 

 
(210) 4-2016-01353 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) PARSONS XTREME GOIF, LLC   (US) 

15475 N. 84th St.Scottsdale, Arizona 
85260, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là thắt lưng, áo choàng ngoài, găng tay, áo vét, găng tay hở 
ngón (bao tay), quần dài, quần lót, áo len chui đầu, quần áo đi mưa, áo sơ mi, quần soóc, 
váy, váy liền quần, quần, áo len dài tay, áo ấm dài tay, áo gile (áo lót, áo chẽn không tay) 
và áo gió; đồ đi ở chân; đồ đội đầu cụ thể là mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai (tấm che nắng). 

 

 
(210) 4-2016-01354 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) PARSONS XTREME GOIF, LLC   (US) 

15475 N. 84th St.Scottsdale, Arizona 
85260, USA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
995 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, vỏ bọc 
đầu gậy đánh gôn, cán gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn, bóng đánh gôn, găng tay đánh 
gôn, vật nhỏ để đặt quả bóng gôn trước khi đánh nó vào từng lỗ, vật đánh dấu vị trí các 
quả bóng trên sân gôn, dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn) và túi bọc ngoài 
đựng dụng cụ chơi gôn. 

 

 
(210) 4-2016-01356 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Phương Hiền   (VN) 
Số 11, ngõ 1039, Hồng Hà, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: bánh kẹo, đường, sữa, bia, rượu, nước 
giải khát, trà (chè), thuốc lá, cà phê, ca cao, tôm, cua, cá, mực, nước mắm, gạo, ngô, 
khoai, sắn, thức ăn gia súc, thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất, mỹ phẩm; tổ chức giới thiệu 
sản phẩm và xúc tiến thương mại. 

 

(210) 4-2016-01364 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) RINGERS TECHNOLOGIES LLC  

(US) 
8846 N. Sam Houston Pkwy West, Suite 
110, Houston, Texas 77064, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay chịu lửa và găng tay bảo hộ lao động, tất cả dùng để phòng chống tai 
nạn. 

 

 
(210) 4-2016-01365 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) RINGERS TECHNOLOGIES LLC  

(US) 
8846 N- Sam Houston Pkwy West, Suite 
110, Houston, Texas 77064, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 09: Găng tay chịu lửa; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ dùng 
trong công nghiệp; găng tay bảo hộ lao động, tất cả dùng để phòng chống tai nạn. 

 

 
(210) 4-2016-01366 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 
(731) RINGERS TECHNOLOGIES LLC  

(US) 
8846 N. Sam Houston Pkwy West, Suite 
110, Houston, Texas 77064, United 
States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Găng tay chịu lửa và găng tay bảo hộ lao động, tất cả dùng để phòng chống tai 

nạn. 
 

 
(210) 4-2016-01373 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 

Giới Sữa   (VN) 
Số 28 ngõ 46 đường Phạm Ngọc Thạch, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu; sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01374 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thế 

Giới Sữa  (VN) 
Số 28 ngõ 46 đường Phạm Ngọc Thạch, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm  sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01377 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH MTV Yến Sào 

Phú Khánh  (VN) 
Tầng M, tòa nhà khách sạn Nha Trang 
Palace, số 9 Yersin, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, nước giải khát làm từ yến sào, thực phẩm làm từ yến sào. 
 

 
(210) 4-2016-01378 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH MTV Yến Sào 

Phú Khánh   (VN) 
Tầng M, tòa nhà khách sạn Nha Trang 
Palace, số 9 Yersin, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, nước giải khát làm từ yến sào, thực phẩm làm từ yến sào. 
 

 
(210) 4-2016-01379 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH MTV Yến Sào 

Phú Khánh   (VN) 
Tầng M, tòa nhà khách sạn Nha Trang 
Palace, số 9 Yersin, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, nước giải khát làm từ yến sào, thực phẩm làm từ yến sào. 
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(210) 4-2016-01385 (220) 15.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14; 5.7.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Đỗ Đức Dũng  (VN) 
491/187 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-01408 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Viễn Hùng   (VN) 
Số 16 khu tập thể Công ty ô tô Vận tải, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán hàng trực tuyến, dịch vụ kinh doanh siêu thị, 

cửa hàng tiện lợi, cụ thể là: mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa cơ khí, kim loại và các 
hàng hóa từ kim loại, vật liệu xây dựng, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công 
cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công 
tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống 
điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, 
kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ 
kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, 
máy thu âm, tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ 
lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần 
áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu 
tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn 
sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng- đuých, máy xay sinh tố, máy 
ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, 
máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc 
không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, 
quạt, máy phát điện, bát, đĩa, đao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, 
thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền 
thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, máy bán hàng tự 
động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính 
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tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, đồ 
trang sức, đồ kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy, các 
tông, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, đồ dùng học tập, cao su và các hàng hóa làm từ 
cao su, amiăng, mi ca, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, đồ đạc bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, 
gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, dụng cụ vệ 
sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, dây thừng, buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để 
dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng dệt, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, túi xách, 
vali, ví, cà vạt, vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường 
nhằm bày biện, trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn, và các vật liệu trải sàn 
khác, trò chơi, đồ chơi, đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn thông, thiết bị 
và dụng cụ thể thao, dược phẩm, thiết bị y tế, xì gà, thuốc lá, đồ uống có cồn như rượu 
bia.  

 

 
(210) 4-2016-01471 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.11; 2.1.1 
(731) SAHAPAN GROUP (THAILAND) CO., 

LTD.   (TH) 
231/15 Soi Chaengwattana 6 Yak 1, 
Chaengwattana Road, Kwang Talad 
Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok, 10210 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến sẵn với thành phần chính là thịt và rau củ; thực phẩm ăn 
chay được làm từ đậu nành; sản phẩm cá đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Tương ớt, hạt tiêu.  
 

 
(210) 4-2016-01526 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; A26.11.12; 18.3.2; A25.7.22; 

18.3.23; 7.1.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thủy lợi Nam Hà Tĩnh  (VN) 
Số 2 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; môi giới bất động sản; cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; dịch 
vụ tư vấn đầu tư. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình 
thủy lợi; xây dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường. 
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(210) 4-2016-01553 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.1; A26.11.9; 1.15.3 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ, hệ thống phanh, má phanh xe cộ, lớp lót (má) phanh và đệm (má) phanh 

đĩa dùng cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2016-01554 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.5; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ, hệ thống đánh lửa trên xe ô tô, mô bin đánh lửa, mô bin đánh lửa điện tử. 
 

 
(210) 4-2016-01555 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.6; 26.3.23 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc    (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ, hệ thống đánh lửa trên xe ô tô, mô bin đánh lửa, mô bin đánh lửa điện tử. 
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(210) 4-2016-01556 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10; A26.11.9 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc    (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ, hệ thống phanh, má phanh xe cộ, khớp ly hợp và vỏ khớp ly hợp. 
 

 
(210) 4-2016-01557 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.6; 26.7.25 

(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 
tô Nam Bắc     (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh    

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các bộ phận linh kiện và phụ tùng dùng cho các phương tiện giao 

thông trên bộ, dây sên, bánh nhông, dẫn hướng sên cam, bơm nước, cốt cam, rô tin, cao su 

sin lốc, chụp bụi, cốt bạc đạn bánh răng, lò xo nhún, thanh dằn, khớp nối chữ thập, đầu 

láp và cây láp. 
 

 
(210) 4-2016-01558 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, LNC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01559 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A2.9.16; A19.3.4; 5.5.23; 5.5.1 

(591) Đỏ, trắng, cam, xanh lá cây, xanh dương, 

tím, hồng 

(731) Nguyễn Thị Đăng Nhung   (VN) 
Số 01 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2016-01570 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Trắng, cam 

(731) Công ty TNHH thương mại nội 
thất Ngọc Diệp  (VN) 
Xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội, ngoại thất công trình.  
 

 
(210) 4-2016-01572 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Nguyễn Công Bắc  (VN) 
Số 33 Hà Huy Tập, phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2016-01574 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Bình Phát  (VN) 
Số 62 đường 26/3, khối phố 5, phường 
Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn.  
 

 
(210) 4-2016-01575 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Bình Phát  (VN) 
Số 62 đường 26/3, khối phố 5, phường 
Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 

 
Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn.  

 

 
(210) 4-2016-01576 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; 5.7.3; 26.1.1; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Giống Cây 

Trồng Hà Tĩnh  (VN) 
Số 138 đường Trần Phú, phường Nguyễn 
Du, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn.  
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(210) 4-2016-01577 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Giống Cây 

Trồng Hà Tĩnh   (VN) 
Số 138 đường Trần Phú, phường Nguyễn 
Du, thành phố Hà Tĩnh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng; thức ăn gia súc, gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-01578 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 

vàng Quỳnh Danh  (VN) 
Số 10 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.  

 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trang sức, mỹ nghệ.  

 
 

(210) 4-2016-01579 (220) 18.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-01590 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng  (VN) 
39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón) (trang phục thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2016-01591 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh MEDEVICE 
3S  (VN) 
53 khu phố 05, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2016-01592 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh MEDEVICE 
3S   (VN) 
53 khu phố 05, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2016-01594 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng TDH Việt Nam  (VN) 
Số 80 phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; cửa nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Cửa làm bằng chất liệu phi kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ; vật liệu xây dựng phi 
kim loại. 
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(210) 4-2016-01595 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Đặng Thị Phương Thảo  (VN) 
Số nhà 72, Hoàng Diệu, phường Quang 
Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-01596 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
614/13 Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: má phanh dùng cho xe cộ, xích truyền động cho xe, bạc đạn đĩa, 

bánh răng chuyển động cho xe máy, thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, đồng hồ tốc 
độ xe máy, magnêtô đánh lửa cho xe máy, vòng bi cho ổ trục, ống dẫn xăng cho xe máy, 
bình lọc xăng cho xe máy, dây ga xe gắn máy, dây công tơ mét xe gắn máy, vỏ dây phanh 
xe máy, thớt nhông đề xe máy, xách cam xe máy, cần khởi động cho xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-01599 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.13.1; 26.4.2; A1.13.10 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Panpages  (VN) 
3/35 Lò Siêu, phường 16, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán máy móc, mua bán trang thiết bị văn phòng và các 

phụ kiện văn phòng.  
 
 

(210) 4-2016-01607 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại AG Việt Nam   (VN) 
Số nhà 4C, ngách 101, ngõ 193, phố 
Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1007 

(210) 4-2016-01608 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
A23, Nơ 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01609 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức   (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01610 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01611 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần duợc phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-01612 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú     (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01613 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào 

chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng 

có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm 

từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 

chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm 

thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, 

rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01614 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-01615 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-01616 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm; nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào 
chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng 
có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 
giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có 
chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm 
thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, 
rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-01617 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Lê Tú Oanh  (VN) 

Phòng 2012 nhà §2 khu chung cư Rừng 
Cọ, khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu (bar); nhà hàng ăn nhanh; nhà hàng tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2016-01618 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-01619 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đen, vàng ánh kim, nâu xám nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NASASA Việt 
Nam  (VN) 
Đội 2, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-01630 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-01631 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại đầu tư Đại Dương  
(VN) 
Số 54, ngõ 663 phố Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu ăn dùng điện: nồi cơm điện; nồi nấu đa năng (có dùng điện); bếp 

điện từ; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); ấm đun nước (có dùng điện); nồi áp suất (có dùng 
điện); bếp ga; bếp nướng dùng điện; đèn chiếu sáng; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước. 
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(210) 4-2016-01632 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
 

(210) 4-2016-01633 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  

 

 
(210) 4-2016-01634 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
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Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.   

 

 
(210) 4-2016-01635 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần CFD  (VN) 

16 đường số 4, khu dân cư Hiệp Thành 3, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê hạt đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2016-01636 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun  (VN) 
Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế. 

 
 

210) 4-2016-01637 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun  (VN) 
Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế. 
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(210) 4-2016-01638 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Mai Duy Linh   (VN) 
Căn hộ C-22B6-9, chung cư Mulberry 
Lane, khu đô thị mới Mỗ Lao, Mộ Lao, 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách 

sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-01639 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất hồ giấy dùng trong sản xuất giấy và bìa cứng; hóa chất dùng trong sản 

xuất giấy và bìa cứng. 
 

 
(210) 4-2016-01651 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây,trắng, đen 
(731) Lê Xuân Hảo  (VN) 

Số 83, đường Chợ Lớn, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 31: Cây, cây giống; hạt giống thực vật; rau cỏ tươi; hoa tự nhiên, rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên, 
dịch vụ làm vườn; chăm sóc bãi cỏ; khám chữa bệnh cho cây. 

 
 

(210) 4-2016-01652 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Sơn Lâm  
(VN) 
Xóm Bãi, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh. 
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Nhóm 35: Kinh doanh sản phẩm, giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-01653 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 25.5.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Lương Văn Phong  (VN) 
Thôn Năm, xã Hát Môn, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo thể thao; giầy thể thao.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể thao; dụng cụ tập luyện; thiết bị trò chơi; quả cầu lông; 
vợt cầu lông.  

 
 

(210) 4-2016-01654 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen, da cam, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hưng  (VN) 
Số 62 Lý Thường Kiệt, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa; ấm siêu tốc, lò vi sóng, tủ lạnh, dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, makerting, xuất khẩu nhập khẩu, 
mua bán sản phẩm sau, máy điều hòa, ấm siêu tốc, lò vi sóng, tủ lạnh, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện, đèn điện. 

 
 

(210) 4-2016-01655 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Gia Nguyễn  (VN) 
Số 53 ngõ 108 Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu bình nước cho bồn tắm, thiết bị làm nóng cho buồng tắm, quạt điện 

dùng cho cá nhân, máy hút mùi, quạt thông gió. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm sau, bếp nấu bình đun nước nóng cho buồng tắm, 
thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm, quạt điện dùng cho cá nhân, máy hút mùi, 
quạt thông gió. 
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(210) 4-2016-01656 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Công tyTNHH thương mại và 
dịch vụ Gia Nguyễn  (VN) 
Số 53 ngõ 108 Ngọc Hà, phường Đội 

Cấn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu bình nước cho bồn tắm, thiết bị làm nóng cho buồng tắm, quạt điện 

dùng cho cá nhân, máy hút mùi, quạt thông gió. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh các sản phẩm sau, bếp nấu bình đun nước nóng cho buồng tắm, 

thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm, quạt điện dùng cho cá nhân, máy hút mùi, 

quạt thông gió. 
 

 
(210) 4-2016-01657 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 

(731) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 

PRODUCTS UK LIMITED   (GB) 

Saint-Gobain House, Binley Business 

Park, Coventry, CV3 2TT, United 

Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cấp bảo lãnh và bảo đảm trong ngành công nghiệp xây dựng.  

 

(210) 4-2016-01658 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A25.3.3 

(591) Đỏ ghi, vàng, trắng, đen 

(731) AIK CHEONG COFFEE ROASTER 

SDN. BHD.   (MY) 

Lot 1-1, Jalan TTC 1, Kawasan 

Perindustrian Cheng, 75250 Melaka, 

Malaysia  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, bột cà phê, chất chiết xuất từ cà phê, chế phẩm và đồ uống trên cơ sở cà 

phê, chất thay thế cà phê, đồ uống cà phê có sữa và các thành phần khác. 
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(210) 4-2016-01659 (220) 19.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.23; 26.1.10; 26.1.4 

(591) Vàng nghệ, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại HIGO  (VN) 
Số 7, đường số 8, khu dân cư Sông Đà, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bột cho kem lạnh; bột trà sữa (trà chiếm ưu thế).  

 

Nhóm 32: Si-rô (dùng cho đồ uống); chế phẩm dùng để làm đồ uống; bột dùng để làm 

nước trái cây (chế phẩm để làm đồ uống). 
 

Nhóm 35: Mua bán, trà, cà phê, bột cho kem lạnh, bột trà sữa (trà chiếm ưu thế), si-rô 

(dùng cho đồ uống), chế phẩm dùng để làm đồ uống, bột dùng để làm nước trái cây (chế 

phẩm để làm đồ uống).  
 
 
 

(210) 4-2016-01670 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn JYMEC 
Việt Nam  (VN) 
BT4-Al2, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 

Mỹ Đình phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường dùng trong xây dựng.  
 

(210) 4-2016-01671 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2; 1.15.15 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DING XIN  (VN) 
BT5, VT3, khu đô thị Xa La, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 11: Bộ đồ cho bồn tắm; vòi cho đường ống, vòi hoa sen; vòi khoá [van, đầu vặn], 

vòi đóng cho ống dẫn; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị phun nước. 
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Nhóm 35: Mua bán, bộ đồ cho bồn tắm; vòi cho đường ống; vòi hoa sen; vòi khoá, van 
đầu vặn, vòi đóng, cho ống dẫn; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị phun nước. 

 

(210) 4-2016-01672 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 24.9.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Công Chính  (VN) 
19/4 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2016-01673 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đen, xám, đỏ, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Phi Kiệt  (VN) 
449/60/1 Hương lộ 2, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-01674 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Tín Ban 
MÊ  (VN) 
Số 601, Km 14, quốc lộ 14, xã Hòa 
Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh 
Đắc Lắk  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước inox (bồn nước được làm bằng inox).  

 

(210) 4-2016-01675 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Tín Ban 
MÊ  (VN) 
Số 601, Km 14, quốc lộ 14, xã Hòa 
Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 
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(511)   Nhóm 06: Bồn nước inox (bồn nước được làm bằng inox).  
 

(210) 4-2016-01678 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD.  (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho liệu pháp từ; thiết bị y tế; chăn bông được kết hợp với 

nam châm dùng cho liệu pháp từ tính; chăn dùng cho ghế giường được kết hợp với nam 

châm dùng cho liệu pháp từ tính; khăn phủ giường dùng cho mục đích y tế; đệm dùng cho 

mục đích y tế. 
 
 
 

(210) 4-2016-01690 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD.   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang trí (đồ trang sức); chuỗi hạt [đồ trang sức]; vòng tay [đồ trang sức]; 

mặt dây chuyền; nhẫn [đồ trang sức]; khuyên tai. 
 
 
 

(210) 4-2016-01691 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) JAPAN LIFE CO., LTD.   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Vòng đeo tay từ tính dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho 

người; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-01693 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang trí (đồ trang sức); chuỗi hạt [đồ trang sức], vòng tay [đồ trang sức]; 

mặt dây chuyền; nhẫn [đồ trang sức]; khuyên tai. 
 

(210) 4-2016-01694 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; thiết bị y tế; thiết bị chống đỡ 

dùng cho mục đích y tế; bộ áo liền quần được kết hợp với nam châm dùng cho liệu pháp 
trị liệu từ tính; quần áo được kết hợp với nam châm dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính; áo 
gilê được kết hợp với nam châm dùng cho liệu pháp trị liệu từ tính. 

 

 
(210) 4-2016-01695 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực [áo lót], cổ tay áo [trang phục]; trang phục áo liền quần; áo gilê; 
thắt lưng [trang phục]; trang phục giữ nhiệt [quần áo]. 

 

 
(210) 4-2016-01696 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế cho liệu pháp trị liệu từ tính; thiết bị y tế; thiết bị chống đỡ dùng 

cho mục đích y tế; áo nịt ngực dùng cho mục đích y tế; quần áo được kết hợp với nam 
châm để dùng trong liệu pháp trị liệu từ tính; thắt lưng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-01697 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) JAPAN LIFE CO., LTD.   (JP) 

8-5, Nishikanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực [áo lót]; cổ tay áo [trang phục]; trang phục áo liền quần; áo gilê; 
thắt lưng (trang phục; trang phục giữ nhiệt (quần áo). 

 

(210) 4-2016-01698 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng.  

 

 
(210) 4-2016-01700 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED  (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý sòng bạc (phần mềm máy tính).  
 
 

(210) 4-2016-01701 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A26.1.18 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED  (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 09: Hệ thống quản lý sòng bạc (phần mềm máy tính)    
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(210) 4-2016-01721 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 

chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 

lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 

trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 

đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 

vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 

cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 

tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 

bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 

chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 

cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 

cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 

tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-01723 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.3; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng 

(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 

International House, Castle Hill, Victoria 

Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 

IM2 4RB  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 

chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 

lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 

trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 

đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 

vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 

cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
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tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 

bạc, giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 

chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 

cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 

cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 

tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính.    
 

(210) 4-2016-01725 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-01726 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
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vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 

(210) 4-2016-01728 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD  (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 

đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
phẩm]; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiến trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

 
(210) 4-2016-01729 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
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cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo. 

 

(210) 4-2016-01741 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 
đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
phẩm]; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiến trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

 
(210) 4-2016-01742 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
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bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo. 

 

(210) 4-2016-01744 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 

 
210) 4-2016-01746 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 

đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
phẩm]; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
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bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiến trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

(210) 4-2016-01747 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo. 

 

 
(210) 4-2016-01749 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
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đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 

(210) 4-2016-01761 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.13.1; 1.13.1 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909     

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 
đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
phẩm] ; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiến trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

 
210) 4-2016-01762 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 1.5.1; 1.13.1; 26.13.1 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 
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các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 
điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 
rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 
bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 
cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 
trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 
hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 
chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 
chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 
viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 
chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 
chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo.  

 
 

(210) 4-2016-01767 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 26.15.1; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 16: Bưu thiếp; sổ tay; nhật ký [ấn phẩm]; nhật ký để bàn; sổ nhật ký bọc da; biểu 
đồ treo tường để dùng như nhật ký; nhãn dính có hình in sẵn [văn phòng phẩm]; nhãn 
dính có hình cho xe ô tô [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình bằng chất dẻo [văn phòng 
phẩm] ; nhãn dính có hình bằng giấy [văn phòng phẩm]; túi đựng quà bằng giấy hoặc bìa 
cứng; túi đựng quà làm bằng chất dẻo (không thuộc các nhóm khác); giấy gói quà [văn 
phòng phẩm]; dải băng bằng giấy; dụng cụ mở thư [dao, đồ dùng văn phòng]; hộp đựng 
bút hoặc bút chì; hộp đựng danh thiếp [đồ dùng văn phòng]; vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói (không thuộc các nhóm khác); mô hình thu nhỏ [mô hình mẫu của kiền trúc sư] bằng 
giấy hoặc bìa cứng; tấm lót bình, cốc bằng giấy hoặc bìa cứng; lịch để bàn; bìa cặp để kẹp 
tài liệu có lịch họp; lịch (dạng thẻ/bưu thiếp); thẻ hành lý in sẵn; thẻ treo tay nắm cửa in 
sẵn; thẻ gắn vào quà tặng; thẻ làm bằng chất dẻo [văn phòng phẩm]; bút chì; bút [đồ dùng 
văn phòng]; thước [đồ dùng văn phòng]; tẩy; danh thiếp; cờ đuôi nheo bằng giấy; kệ trưng 
bày bằng bìa cứng để trưng bày các sản phẩm bày bán; thẻ trưng bày bằng giấy; biển hiệu 
in sẵn bằng giấy; biểu ngữ bằng giấy; áp phích quảng cáo; vé bằng giấy; giấy có in tiêu đề 
thư [văn phòng phẩm]; tập sách quảng cáo; tờ quảng cáo rời; các tờ quảng cáo được đính 
kèm trong các tờ báo và tạp chí và các ấn phẩm khác. 

 

 
(210) 4-2016-01768 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.13.1; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 28: Cốc chơi xúc xắc; xúc xắc; phỉnh dùng để đánh bạc; bài lá; phỉnh của trò chơi 

rulet; các trò chơi liên quan đến đánh bạc cụ thể là: các trò chơi truyền thống dùng bàn, 

các trò chơi điện tử dùng bàn; máy có khe đút xu [máy đánh bạc] vận hành bằng cơ học, 

điện tử hoặc dựa trên máy tính cá nhân (PC); máy chơi game pachinko; các trò chơi may 

rủi (xổ số) cụ thể là dự đoán các con số; các trò chơi xổ số; trò chơi cá cược keno; trò chơi 

bài bingo; cá cược thể thao gồm cá cược riêng lẻ hoặc được kết nối bởi một hệ thống cá 

cược (ví dụ trò chơi bài lá stud canibean); các trò chơi siêu liên kết có giải thưởng lũy tiến 

trên diện rộng có thể vận hành bằng tay, bằng cơ học hoặc điện tử, trên cơ sở riêng lẻ 

hoặc được kết nối thông qua một mạng lưới (cục bộ hay trên diện rộng) bao gồm các trò 

chơi dựa trên máy chủ có thể tải xuống được, các trò chơi không sử dụng máy chủ, các trò 

chơi dự đoán (bao gồm dự đoán cục bộ hay dự đoán từ xa) và các trò chơi trên nền tảng 

viễn thông di động (tức là trò chơi trên thiết bị di động); bộ bài rulet; bánh xe quay của trò 

chơi rulet; trò chơi may rủi; trò chơi bằng quân bài; trò chơi bằng xúc xắc; quân bài mạt 

chược; bộ bài mạt chược; trò chơi đôminô; bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo.  
 

(210) 4-2016-01830 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) ANHUI TEU FORKLIFT TRUCK CO., 

LTD.   (CN) 

NO. 656, Fangxing Road, Economic and 

Technological Development Zone, Hefei 

City, Anhui Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe nâng đỡ hành lý; toa xe chở hàng; rơ moóc [xe cộ]; xe điện; xe nâng hàng; 

thiết bị lật, bộ phận của xe tải và toa xe chở hàng; hộp số cho phương tiện giao thông trên 

bộ; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; nhà lưu động [xe cộ].  
 

(210) 4-2016-01831 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.4; A26.4.24 

(731) TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY 

GROUP CO., LTD.   (CN) 

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science 

and Technology Park, Tianjin, P.R. 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy thu hoạch; máy gieo hạt; máy gặt đập liên hợp; máy 

xới được cơ giới hoá; máy khoan; xe lu lăn đường; máy đào xúc; thiết bị chuyển vận dùng 

cho việc chất và bốc dỡ hàng hóa; cần trục.  
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Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; toa xe chở hàng; xe ô tô; thân xe cộ; mui cho xe cộ; xe 

máy; máy kéo; nhà lưu động [xe cộ]; xe đạp ba bánh; xe máy có bàn đạp và một động cơ 

chạy bằng xăng.  
 

(210) 4-2016-01880 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; 24.9.1 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Thùy Dung  (VN) 
Số 30 đường Trần Phú, phường Tây Sơn, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 

 
(210) 4-2016-01884 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Nam  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 346, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-01885 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.17.23; A10.1.5; 26.1.1 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Nam  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 346, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2016-01888 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) TRIDIUM, INC.  (US) 

3951 Westerre Parkway, Suite 350, 

Richmond, Virginia 23233, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Bảng mạch giao diện dùng cho máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-01927 (220) 20.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 18.3.2; A18.3.5 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, trắng, đen 

(731) Hộ kinh doanh Phước Hạo  
(VN) 
76/33K, Hưng Thạnh, phường Mỹ 

Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách và hàng hóa; giao nhận hàng hóa; môi giới vận tải; 

dịch vụ du lịch lữ hành; đại lý du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-01952 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(591) Xám đen, trắng(540) 

  

(731) Tô Nguyễn Mỹ Hòa  (VN) 
3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ khách sạn nhà hàng ăn uống.  
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210) 4-2016-01965 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.21; A18.1.19 
(591) Hồng tím, tím, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ sản xuất Hoà Bình  
(VN) 
Số 131 phố Quan Hoa, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán qua internet, qua điện thoại, qua cửa hàng, siêu thị các mặt 

hàng, hóa mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ 
nón, đồ trang sức, dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, bánh, kẹo, văn phòng 
phẩm, đồ chơi trẻ em, nồi cơm điện, nồi nấu không dùng điện, máy sấy tóc, máy đun 
nước nóng, chăn điện, bếp điện, chảo điện, chảo rán không dùng điện, ô dù, dao, kéo, 
hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, mây, tre, nứa lá, sành, sứ, đất nung, thủy tinh, cây lau 
nhà; quảng cáo bán hàng hóa; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-01984 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.24 
(591) Vàng, nâu, đen, đỏ 
(731) DZ LICORES S.L.U.  (ES) 

PolÝgono Industrial Los Camachos, C/ 
Silicio, 10 30369 Cartagena, Murcia, 
ESPANA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2016-02003 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) CHIZHOU XUHAO MACHINERY 

CO., LTD.   (CN) 
Jin An Industrial Park, Economy And 
Technology Development Zone, 
Chizhou, Anhui, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt xén da thuộc; máy khâu; máy may; máy vắt sổ; máy bấm khuy; máy 

may uốn mép.  
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(210) 4-2016-02017 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) TRIDIUM, INC.  (US) 

3951 Westerre Parkway, Suite 350, 

Richmond, Virginia 23233, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] được sử dụng trong việc tạo ra 

các ứng dụng để kết nối, kiểm soát, mở rộng khả năng kết nối và khả năng nối mạng cho 

các thiết bị nhúng dùng trong thương mại, công nghiệp và nơi cư trú (được lập trình để 

phục vụ cho việc điều khiển hay tự động hóa).  
 

 
(210) 4-2016-02023 (220) 21.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.3; A3.7.24; A24.15.11; 24.15.1 

(731) OKAMURA HOME CO., LTD.   (JP) 

76-46, Owadashinden, Yachiyo City, 

Chiba 276-0046 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ môi giới cho thuê có quyền chọn mua hoặc 

cho thuê tòa nhà; cho thuê có quyền chọn mua hoặc cho thuê tòa nhà; dịch vụ mua bán 

tòa nhà; dịch vụ đại lý mua hoặc bán tòa nhà; định giá bất động sản; dịch vụ quản lý đất 

đai, điền sản; dịch vụ môi giới cho thuê có quyền chọn mua hoặc cho thuê đất; dịch vụ 

cho thuê có quyền chọn mua đất; dịch vụ mua bán đất đai, điền sản; dịch vụ môi giới để 

mua hoặc bán đất; dịch vụ cung cấp thông tin về tòa nhà hoặc đất đai (bất động sản).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, thi công công trình xây dựng; dịch vụ nạo vét; dịch vụ xây 

dựng và bảo trì liên quan đến xây dựng công trình dân dụng; dịch vụ lát đường; dịch vụ 

nề; dịch vụ lắp kính; thi công công trình kết cấu thép hoặc cấu kiện thép, dịch vụ trát vữa, 

nghề mộc; dịch vụ lát, xây lát, hoặc xây móng hoặc tường làm bằng những khối bê tông; 

nghề làm đồ gỗ, dịch vụ gia cố cho công trình xây dựng; dịch vụ sơn, lắp đặt giàn giáo, 

đào đắp hoặc thi công đổ bê tông; dịch vụ bọc đệm; lắp đặt tấm kim loại; dịch vụ chống 

ẩm công trình xây dựng; dịch vụ lợp mái che; dịch vụ lắp đặt đường ống; lắp đặt máy 

móc; khoan giếng; dịch vụ lắp đặt đường điện; lắp đặt đường dây viễn thông; dịch vụ cách 

nhiệt trong xây dựng; cố vấn xây dựng; vận hành và bảo trì trang thiết bị xây dựng.  
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(210) 4-2016-02037 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Tổng công ty thuốc lá Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 4,5,6,7 tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà. 
 

 
(210) 4-2016-02089 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.8; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh lá, xanh lá nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Huỳnh Khánh Giang  (VN) 
192 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước ép rau dùng để nấu ăn, nước ép trái cây dùng để nấu ăn.  

 

 
(210) 4-2016-02154 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 25.5.25; 15.7.1; A15.7.3 
(731) BG INTELLECTUALS, INC.   (US) 

740 S. Wichita, Wichita, Kansas 67213, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dẫn động; phụ gia của hệ thống làm mát (hóa chất); thành phần bổ 
sung của dầu bánh răng (hóa chất); chất làm sạch của hệ thống hút khí vào (hóa chất); 
chất làm sạch hộp số tự động (hóa chất); chất làm sạch dầu hộp số tự động (hóa chất), 
chất làm sạch phanh (hóa chất); chất làm sạch thiết bị chuyển hóa xúc tác (hóa chất); chất 
điều hòa dầu hộp số vô cấp (hóa chất); chất làm sạch hệ thống làm mát (hóa chất); chất 
điều hòa nhiên liệu diezel (hóa chất); chất làm sạch hệ thống nhiên liệu diezel (hóa chất); 
chất điều hòa dầu diezel (hóa chất); chất làm sạch hệ thống dầu động cơ (hóa chất); chất 
làm sạch hệ thống nhiên liệu (hóa chất); chất điều hòa chất lỏng trợ lực tay lái (hóa chất); 
chất làm sạch hệ thống tay lái trợ lực (hóa chất); chất xử lý hệ thống điều hòa không khí 
xe ô tô (hóa chất), tất cả các sản phẩm kể trên sử dụng cho mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 03: Chất làm sạch kính ô tô; chế phẩm làm sạch má phanh; chế phẩm dùng cho 
việc làm sạch hệ thống điều hòa không khí trong xe ô tô. 

 
Nhóm 04: Dầu động cơ; mỡ công nghiệp; dầu thấm bôi trơn; dầu nhờn bôi trơn xích. 
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Nhóm 05: Bioxit điều hòa không khí sử dụng cho máy điều hòa không khí xe ô tô (để diệt 
trừ các loài có hại như vi khuẩn, nấm mốc và nấm). 

 
Nhóm 07: Máy súc xả bằng thủy lực dùng để thay dầu xe ô tô; thiết bị bảo dưỡng xe ô tô, 
cụ thể là thiết bị làm sạch hệ thống nhiên liệu; thiết bị bảo dưỡng xe ô tô, cụ thể là máy 
thay dầu; thiết bị bảo dưỡng xe ô tô, cụ thể là máy móc làm sạch hệ thống nhiên liệu. 

 
 

(210) 4-2016-02158 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) TRUSS CO., LTD.   (KR) 

4BL-9LT Geomdan Industrial Complex, 
Oryu-dong, Seo-gu, Incheon, 404-300, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính dùng trong ngành đúc; chất kết dính cho bê tông; chất kết dính 

dùng cho lốp hơi; gôm dùng trong công nghiệp; keo bong bóng cá dùng trong công 
nghiệp; keo dùng trong công nghiệp; gôm arabic dùng trong công nghiệp; hồ dán làm từ 
tinh bột dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo động vật 
dùng trong công nghiệp; gluten không dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; hồ 
dán dextrin; keo dính dùng để hoàn thiện và tạo lớp lót (dùng trong công nghiệp); thủy 
tinh lỏng (thủy tinh hòa tan); keo dán thông báo; keo dán cho gạch ốp tường; keo dán 
giày; keo dính dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm dính cho băng phẫu thuật; chế 
phẩm dính dùng trong ghép cây.  

 
Nhóm 17: Băng tự dính (không dùng cho mục đích văn phòng, y tế, gia dụng và không 
dùng để cách điện); dải băng dính (không dùng cho mục đích văn phòng, y tế, gia dụng và 
không dùng để cách điện); băng dính (không dùng cho mục đích văn phòng, y tế, gia 
dụng và không dùng để cách điện); băng và dải băng dùng để cách nhiệt; vật liệu cách 
nhiệt bằng cao su; băng cách điện và cách nhiệt.  

 

 
(210) 4-2016-02183 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) KREWEL MEUSELBACH GMBH  

(DE) 
KrewelstraBe 2, 53783 Eitorf, Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc uống; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh 

dùng cho mục đích y tế; thuốc (dược phẩm) và chế phẩm dược. 
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(210) 4-2016-02184 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(731) Hợp tác xã Hợp Lực   (VN) 

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, 
tỉnh Bắc Cạn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Phở khô; bún khô; mì ống; mì sợi; tinh bột ngũ cốc; miến dong.  

 

 
(210) 4-2016-02188 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) KELLOGG COMPANY  (US) 

One Kellogg Square, Battle Creek, 
Michigan 49016 United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng; chế phẩm làm từ ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; và các sản 

phẩm thực phẩm khác có nguồn gốc từ ngũ cốc được sử dụng để làm thức ăn sáng, thức ăn 
nhanh hoặc thành phần để chế biển thực phẩm; bánh mì, bánh ngọt và bánh mứt kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-02210 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) TO/M/15/03078 24.07.2015 TO 

TO/M/15/03079 24.07.2015 TO 
  
(731) ALPHABET INC.  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ của công ty nắm giữ cổ phần chi phối (lượng lớn cổ phần) của công ty 

khác, cụ thể là: dịch vụ quản lý kinh doanh và dịch vụ quản trị kinh doanh cho các công 
ty con và các công ty liên thuộc (các dịch vụ nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 
TO/M/15/03078 ngày 24/07/2015).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ của công ty nắm giữ cổ phần chi phối (lượng lớn cổ phần) của công ty 
khác, cụ thể là: dịch vụ tài chính cho các công ty con và các công ty liên thuộc (dịch vụ 
nêu trên hưởng quyền ưu tiên theo đơn số TO/M/15/03079 ngày 24/07/2015). 
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(210) 4-2016-02213 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thành Tín Đạt  

(VN) 
Số 30 đường số 5, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền và dây curoa dùng cho máy móc.  

 

 
(210) 4-2016-02214 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần LICONS Việt 

Nam  (VN) 
169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh được chế biến từ thịt, cá, gia cầm, sữa và 

trứng.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi, ngũ cốc dạng nguyên 
hạt (chưa chế biến). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử bán hàng trực tuyến các sản phẩm: động vật sống; 
thủy hải sản tươi sống, rau quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi, ngũ cốc dạng nguyên hạt 
(chưa chế biến). 

 

 
(210) 4-2016-02215 (220) 22.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) TRIDIUM, INC.  (US) 

3951 Westerre Parkway, Suite 350, 
Richmond, Virginia 23233, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] dùng để tạo các phần 

mềm khác và để kết nối lẫn nhau giữa các thiết bị và bộ điều khiển được sử dụng để kiểm 
soát và tối ưu hóa việc vận hành các thiết bị hoặc các quy trình sản xuất của các hệ thống 
trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải 
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xuống được] dùng để tích hợp và quản lý các thiết bị điều khiển từ nhiều nhà cung cấp 
thông qua mạng internet để kiểm soát và tối ưu hóa các chức năng quản lý xây dựng cho 
ngành công nghiệp dịch vụ tự động hóa xây dựng và năng lượng; phần mềm [ghi sẵn hoặc 
có thể tải xuống được] được sử dụng trong việc tạo ra các ứng dụng để kết nối, kiểm soát, 
mở rộng khả năng kết nối và khả năng nối mạng cho các thiết bị nhúng (được lập trình để 
phục vụ cho việc điều khiển hay tự động hóa) dùng trong thương mại, công nghiệp và nơi 
cư trú.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo về máy tính liên quan đến việc tích hợp và quản lý 
các thiết bị điều khiển hệ thống từ nhiều nhà cung cấp thông qua một mạng máy tính toàn 
cầu để kiểm soát và tối ưu hóa các chức năng quản lý xây dựng đối với các ngành công 
nghiệp dịch vụ tự động hóa xây dựng và năng lượng.  

 

 
(210) 4-2016-02216 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm; tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.   

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.   

 

 
(210) 4-2016-02217 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Vàng, đỏ(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm; tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
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loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  

 

 
210) 4-2016-02218 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng   

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm; tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-02219 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm; tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  
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(210) 4-2016-02220 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 

Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-02221 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  

 
 

210) 4-2016-02224 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Vàng, cam, tím đậm 

(540) 

 

(731) Công ty sản xuất Thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1042 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-02226 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.5.15 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-02227 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.5.15 (540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.  
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Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-02228 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-02230 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Vàng đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm; tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại. 
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Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-02231 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.5.15 
(591) Vàng đỏ, tím 

(540) 

 

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 
hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 
kẽm; tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 
loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 
sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.  

 

Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 
liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-02232 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(731) SHENZHEN CHUANGWEIDA 

DIGITAL LIMITED   (CN) 
605, Floor 6, Building D, Dejin Garden, 
Heping Road, Heping Community, 
Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen 
City, Guangdong, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo được [đeo được]; pin điện; 
thiết bị sạc cho pin điện; tai nghe; máy nghe nhạc cầm tay; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
vỏ cho điện thoại. 

 

 
(210) 4-2016-02234 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Lê Kim Anh  (VN) 
Khu tập thể Công ty Tàu cuốc và Xây 
dựng, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 09: Máy đọc sách [thiết bị điện tử]. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; mua bán sản phẩm; máy đọc sách.  
 

 
(210) 4-2016-02235 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.15; A24.17.9; 24.17.5 

(591) Đỏ cam, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệu hữu hạn 
một thành viên Mega Pi   (VN) 
51 Tôn Thất Tùng, phường Thạc Gián, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu.  
 

 
(210) 4-2016-02236 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.8; 26.7.25 

(731) CAI SONGTAO   (CN) 

No.1, Qianzhong Road, Yun'ao Town, 

Nan'ao County, Guangdong Province, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở viết hoặc vẽ; com pa để vẽ; máy gọt bút chì, chạy điện hoặc không chạy 

điện; hộp đựng đồ viết (văn phòng phẩm); băng xóa (đồ dùng văn phòng); dụng cụ viết; 

chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết 

bị giảng dạy); vải bạt để vẽ tranh; bi dùng cho bút bi.  
 

 
(210) 4-2016-02237 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Xanh than, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở may Lê 
Vy  (VN) 
44/2K ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; bộ quần áo; đồng phục; váy; áo sơ mi. 
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(210) 4-2016-02238 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDICOS  (VN) 
P1002, W1, Sunrise City - Central, 25 
Nguyên Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02239 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
PRETTYSTAR  (VN) 
72, đường số 23, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại (kem bôi mặt, phấn trang điểm, kem đánh răng, sữa 

rửa mặt, sữa tắm, nước hoa, gel dưỡng tóc, dầu gội đầu, dầu xã, thuốc nhuộm tóc), nước 
rửa bát, nước vệ sinh sàn, nước khử mùi, nước rửa kính, nước rửa ôtô, xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-02250 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision 
(VN)  (VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 

 
(210) 4-2016-02251 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision 
(VN)   (VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
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(210) 4-2016-02252 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision 
(VN)  (VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 

 

 
(210) 4-2016-02253 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH World Vision 
(VN)    (VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 

 
(210) 4-2016-02254 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) SUPERLON WORLDWIDE SDN BHD 

(252355-U)   (MY) 
Lot 2736, Jalan Raja Nong, 41200 
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su ở dạng thô hoặc bán thành phẩm; nhựa pec-ca; gôm ở dạng thô hoặc 
bán thành phẩm; amiăng; mi ca dạng thô hoặc bán thành phẩm; băng dính không dùng 
cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia đình; ống mềm không bằng kim loại; vật liệu cách 
nhiệt điện; băng cách nhiệt, điện; lá kim loại cách nhiệt, điện; vật liệu không dẫn điện, 
nhiệt để giữ nhiệt; vật liệu chịu nhiệt để cách điện, nhiệt; băng tự dính không dùng cho 
mục đích văn phòng y tế hoặc gia đình; vật liệu nhồi (đệm, lèn) bằng cao su hoặc bằng 
nhựa; cái chặn bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2016-02255 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Mạnh Hùng   (VN) 
Số 13, đường Bắc Sơn, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2016-02256 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Lương Thị Thủy   (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến dùng làm thực phẩm, tỏi đen đã qua chế biến.  
 

Nhóm 30: Mật ong sữa ong chúa dùng cho mục đích thực phẩm, không dùng cho mục 
đích y tế, keo ong sáp làm thực phẩm cho người, mứt (dạng bánh kẹo) làm từ mật ong; 
mật ong nghệ. 

 

 
(210) 4-2016-02258 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)
Lô D6/1, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy; ôtô, động cơ ôtô; vành xe máy, má phanh xe máy.  
 

(210) 4-2016-02259 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  
(VN) 
Lô D6/1, đường 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe máy, vành xe đạp.  

 
 

(210) 4-2016-02264 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hồng Đăng  (VN) 
Số 26/75 Ngô Từ, phường Lam Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí hóa lỏng (ga) dùng trong dân dụng và công nghiệp; dầu nhờn. 
mỡ công nghiệp.  

 
Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu, khí hóa lỏng (ga), dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 

 
210) 4-2016-02273 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 5.3.6; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Hùng 
Đạt  (VN) 
41 khu tái định cư Chợ Cầu Xáng, đường 
số 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 
Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 

 

 
(210) 4-2016-02274 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc điều hoà sinh trưởng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ bệnh cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc; thuốc 
trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2016-02275 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.9; 26.1.1; 25.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

may mặc Việt Nga  (VN) 
Thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2016-02276 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.1.16; 3.1.4 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Hoa Xuân  (VN) 
Số 326 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao phay; dao bào gỗ; mũi khoan; lưỡi cưa gỗ; lưỡi cưa lọng; đá cắt nhôm, sắt; 

tất cả là dụng cụ cầm tay. 
 

 
(210) 4-2016-02277 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.1.1; 22.5.10 

(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Hoa Xuân   (VN) 
Số 326 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dao phay; dao bào gỗ; mũi khoan; lưỡi cưa gỗ; lưỡi cưa lọng; đá cắt nhôm, sắt; 

tất cả là dụng cụ cầm tay. 
 

 
(210) 4-2016-02280 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH Eifelcorp 
Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-02281 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02282 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02283 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-02284 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư Y tế Bình Thuận  (VN) 
192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02285 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư Y tế Bình Thuận   (VN) 
192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02286 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư Y tế Bình Thuận   (VN) 
192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-02287 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược và Vật 

tư Y tế Bình Thuận   (VN) 
192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú 
Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02288 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà  (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02289 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Hà   (VN) 
Số 15A, hẻm 475/20/49 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-02290 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát  (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02292 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Liễu  (VN) 
Tập thể Công Trình Xây Dựng Vật Tư Số 
2, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Tách; chén; cốc; ấm trà; hộp đựng trà bằng thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2016-02293 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Xuất 
nhập khẩu Thiết bị lọc nước  
(VN) 
Nhà 2, ngõ 36, đường Hồ Phi Tích, 
phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống; thiết bị đun nước dùng điện. 

 

 
210) 4-2016-02294 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8; A15.9.16 
(591) Xanh lam, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNH kỹ thuật BANICO  
(VN) 
Số 134 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối 
Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; máy ảnh; thiết bị ngoại vi máy tính; máy vi tính; phần mềm 

máy tính (ghi sẵn); máy in để dùng với máy vi tính. 
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(210) 4-2016-02295 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Ghi xám, trắng(540) 

  

(731) Võ Văn Tài  (VN) 
Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2016-02296 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần Vilogi  (VN) 

Tầng 5, số 82, phố Tuệ Tĩnh, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, thiết bị y tế, sinh phẩm y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; 
xuất nhập khẩu các mặt hàng thuốc, thiết bị y tế, sinh phẩm y tế, thực phẩm chức năng, 
mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02297 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần Vilogi   (VN) 

Tầng 5, số 82, phố Tuệ Tĩnh, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, thiết bị y tế, sinh phẩm y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; 
xuất nhập khẩu các mặt hàng thuốc, thiết bị y tế, sinh phẩm y tế, thực phẩm chức năng, 
mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02298 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Bảo Thiện 
Uy  (VN) 
431A Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2016-02299 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Lâm Long  (VN) 

Tổ dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân 
Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2016-02302 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut 
06851, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-02306 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Đặng Kim Thư  (VN) 

Khối phố 4, phường Đại Nài, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo cu đơ. 

 

 
(210) 4-2016-02308 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
P.702, tòa nhà B11A, khu đô thị Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; kem làm trắng da; 

kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả.  
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210) 4-2016-02309 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.13.1; A1.13.10; A25.7.5; A25.7.7 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) ALTICOR INC.   (US) 

7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 

49355, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo kinh doanh trực tuyến thông qua nền tảng 

internet và thông qua các cuộc họp trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2016-02310 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phạm Gia  (VN) 
Số 35/78 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa kính; chế phẩm làm sạch; nước tẩy đa năng; nước rửa xe; nước tẩy 

dầu mỡ; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng].  
 

 
(210) 4-2016-02311 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(731) DONGGUANG NINE DRAGONS 

PAPER INDUSTRIES CO., LTD.   (CN) 

Ma'er Village, Mayong Town, Dongguan 

City, Guangdong Province, Republic of 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy mặt kraft liner; giấy mặt test liner; giấy medium và các loại giấy làm bao 

bì khác.  
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(210) 4-2016-02313 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Ngô Chí Đức  (VN) 
Số 6 Phạm Đình Toái, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa (khám, chữa và chăm sóc răng miệng); dịch vụ khám chữa 
bệnh chuyên khoa răng hàm mặt.  

 

 
(210) 4-2016-02314 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Phùng Văn Chuyền  (VN) 
332 đường 23 Tháng Tám, phường 8, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời và sử dụng điện, máy lọc 
nước, đèn năng lượng, đèn chiếu sáng, đèn led; mua bán cửa nhựa, cửa nhôm, vòi hoa sen, 

thiết bị vệ sinh; mua bán hàng kim khí điện máy, điện tự động, đồ điện như: máy thu hình 
(tivi), máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, bình đun nước bằng điện, nồi cơm điện, bếp 

điện, máy chấm công, khóa cửa sử dụng vân tay, bóng điện; mua bán hồ bơi, bồn tắm và 

thiết bị mát xa; mua bán thiết bị xử lý nước, ống nước, ống nhựa mềm, ống nhựa cứng, 
bồn chứa nước bằng i nốc, bồn chứa nước bằng nhựa, thiết bị vệ sinh, thiết bị mát xa, thiết 

bị xử lý nước, gương soi. 
 

 
(210) 4-2016-02315 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A11.3.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Đắc Hải Duy  (VN) 
Số 09/3 đường Phan Thanh, phường Thạc 

Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-02316 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.2 
(591) Hồng, ghi xám, xanh tím đậm, xanh tím 
(731) Hộ kinh doanh Lâm Thị Hảo  

(VN) 
431 đường Cộng Hòa, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em. 
 

 
(210) 4-2016-02317 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.16; 25.1.6; A3.9.24; A3.9.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tôm Miền 

Nam  (VN) 
ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã 
Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh; cá đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-02321 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A1.1.2; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) HUYNH THOUNG CHI  (US) 

247 w. Bonita Ave., San Dimas, CA 
91773, the United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Dép; giầy đá bóng, giầy để chơi đá bóng; giầy thể thao; giầy tập thể dục.   
 

 
210) 4-2016-02323 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.4.24; A15.9.11 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) KAPRO TOOLS(SUZHOU) LTD   (CN) 

Pangjin Road, Wujiang Economic and 
Technological Development Zone, 
Suzhou, Jiangsu, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị đo mức nước; thiết bị xác định đường chân 
trời; ống thủy trắc địa [thiết bị khảo sát]; dụng cụ đo khoảng cách; thước tỷ lệ [dụng cụ 

đo].  
 

 
(210) 4-2016-02331 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) TOSOH CORPORATION   (JP) 
4560, Kaisei-cho, Shunan-shi, 

Yamaguchi, 746-8501, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng; thiết bị sắc ký lỏng cho phòng 

thí nghiệm sử dụng.  
 
 

(210) 4-2016-02334 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần TOP SUN  (VN) 
Số nhà 18 ngõ 444 Đội Cấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang (trang phục), quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-02335 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23 

(731) Công ty TNHH CVH Mùa Xuân  
(VN) 
628C Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn cho các dự án bất động sản; thẩm định bất 

động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2016-02337 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn các loại (không 

còn sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản; trái cây đã 
được nấu chín, sấy khô và bảo quản; mứt ướt các loại (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát 
hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản phẩm từ sữa; dầu ăn; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạt; giấm ăn; nước sốt (gia vị); gia vị; đá ăn lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-02338 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Kingier  
(VN) 
652/41 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; học viện giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-02339 (220) 25.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Kingier  
(VN) 
652/41 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; học viện giáo dục.  
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(210) 4-2016-02351 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Danh   (VN) 

30 Đào Duy Từ, phường Cẩm Phô, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-02355 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Tam Dương  (VN)

Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) các loại; đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; ca cao; bột ngũ cốc; 

đường. 
 

 
(210) 4-2016-02356 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại điện tử Vũ Hải  
(VN) 
D25/36B Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); micrô; loa; đầu 

đọc đĩa DVD. 
 

 
(210) 4-2016-02357 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Trương Thị Vân Anh  (VN) 

Tổ 3, Khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi 
Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 29: Mắm cá đồng các loại, như, mắm từ thịt cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá linh, mắm 
cá trèn, mắm cá chốt, mắm ruốt.  

 

 
(210) 4-2016-02358 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH hóa chất xây 

dựng MATRIX  (VN) 
Số 01, đường 19A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 
Quyết Thắng), phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2016-02359 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH hóa chất xây 

dựng MATRIX  (VN) 
Số 01, đường 19A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 
Quyết Thắng), phường An Bình, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng 
 
 

(210) 4-2016-02360 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
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(210) 4-2016-02361 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-02363 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

 
(210) 4-2016-02364 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 
móng; dầu làm bóng móng. 

 
Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
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(210) 4-2016-02365 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

 
(210) 4-2016-02366 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 

điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 
 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
 

 
(210) 4-2016-02368 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 
móng; dầu làm bóng móng. 

 

Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 
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210) 4-2016-02370 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; A5.3.13; A5.3.15; 25.1.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Thúy  (VN) 
7/12A Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-02371 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng cam, xanh dương, xám trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược mỹ phẩm Đào Tiến   (VN) 
R4-64 Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, hóa dược, dược liệu, thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ sinh; mua bán bao cao su, gel bôi trơn; mua bán trang thiết bị, dụng 
cụ, vật tư ngành y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào; mua 
bán thiết bị văn phòng; mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; mua bán hàng 
may sẵn, giày dép; mua bán dụng cụ thể dục thể thao; quảng cáo; nghiên cứu thị trường 
và thăm dò dư luận, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-02372 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 25.5.3 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tuấn   (VN) 
606/86/8C, đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp, bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 
cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 
bằng tay]. 

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối [điện]; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc; cầu dao điện. 

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 
ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng. 
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(210) 4-2016-02373 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tuấn   (VN) 
606/86/8C, đường 3/2, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bơm ly tâm; máy bơm; bơm cao áp, bơm chân không [máy móc]; máy ép trái 

cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao tác 

bằng tay]. 

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; tủ phân phối [điện]; ổ 

cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc; cầu dao điện. 

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi 

ấm; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; thiết bị nướng. 
 

 
(210) 4-2016-02374 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển ¸ 
Châu   (VN) 
271/125.23 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

 
(210) 4-2016-02375 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển ¸ 
Châu  (VN) 
271/125.23 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni.  
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(210) 4-2016-02376 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Lợi Việt 
Nam  (VN) 
150/45 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dạng bột, dạng viên dùng cho tập luyện thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-02377 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.16; 26.2.7; 26.3.4; 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống thủy sản 
Phát Đông Thành  (VN) 
Thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, 
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy sản, thức ăn cho tôm. 
 
 

(210) 4-2016-02379 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.5.1 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại lương thực Sài 
Gòn   (VN) 
30 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội đầu; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng 

trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được tẩm, thấm ướt 
nước thơm mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; băng vệ sinh; chế phẩm hóa học dùng để 
chẩn đoán thai; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 29: Trứng; cá [không còn sống]; thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; thịt; thịt đóng 
hộp; thịt lợn; sữa; sản phẩm sữa; sữa đậu nành [thay thế sữa]; xúc xích; lạp xưởng; lát 
khoai tây rán giòn; khoanh khoai tây rán giòn; sữa chua. 
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Nhóm 30: Tương ớt; cà phê; bánh kẹo; trà; mì sợi; kem lạnh; hạt tiêu; gạo; gia vị; đường; 
xốt [gia vị]; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước quả ép; 
nước khoáng [đồ uống]; nước quả; nước giải khát bằng trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu vốtca; rượu 
uýt ki; rượu vang.  

 

 
(210) 4-2016-02380 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SKIP HOP INC.  (US) 

50 West 23rd Street, New York, NY 
10010, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đựng đồ (không phải loại túi đựng đồ dùng một lần), túi đựng tã, ba lô, túi 

đựng hành lý, túi du lịch, túi đeo chéo vai/túi đưa thư, túi xách đi chợ/túi to đựng đồ (tote 
bags), túi xách đa năng, túi xách có thể cuộn lại được (roll bags), cặp học sinh, hộp/túi 
xách đựng đồ, túi để đựng đồ ăn trưa, ô/dù. 

 
Nhóm 20: Đồ dùng cho giường trẻ sơ sinh và trẻ chập chững [trừ đồ vải]; gối, gối đỡ cổ; 
ghế rung cho em bé; tấm lót dùng để thay tã; ghế tắm cho em bé dùng trong bồn tắm, có 
thể mang đi được. 

 
Nhóm 21: Hộp đựng cơm (bento boxes); chai có gắn sẵn chổi cao su/ống lăn; chai (rỗng); 
túi giữ lạnh để giữ lạnh cho thực phẩm và đồ uống; đồ chứa đựng bằng vải có thể gấp gọn 
dùng trong gia đình; hộp/đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; bàn chải tóc; 
lược chải tóc; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; giỏ đựng đồ giặt dùng trong gia đình hoặc 
cho mục đích gia dụng; hộp đựng đồ ăn trưa không làm bằng giấy; dụng cụ chia xà 
phòng; túi cách nhiệt/giữ nhiệt dùng để đựng thực phẩm và đồ uống; đồ đựng cách 
nhiệt/giữ nhiệt dùng để đựng thực phẩm và đồ uống; giá hong khô đĩa, cốc, bát, bình sữa 
trẻ em; xô/gầu/thùng. 

 
Nhóm 24: Găng tay dùng để tắm; chăn dùng ngoài trời; ga trải giường, vỏ gối, và chăn trẻ 
em; chăn bông; quây cũi; ga trải cũi; tấm trải để thay tã không làm bằng giấy; chăn lông; 
khăn mặt/khăn tắm bằng vải; chăn du lịch.  

 
Nhóm 25: Bộ đồ em bé liền mũ (trang phục); yếm không làm bằng giấy; yếm vải trẻ em 
và trẻ sơ sinh; bộ đồ quần áo cho trẻ sơ sinh; mũ; quần áo cho trẻ sơ sinh; áo mưa; quần 
áo mặc đi ngủ; quần áo ngủ; áo liền quần; áo sơ mi; quần lót/quần đùi; áo liền quần cho 
trẻ sơ sinh và trẻ chập chững, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân cho trẻ em và trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 27: Thảm xốp để trải bề mặt khu vực chơi; thảm trải phòng tắm.  

 
Nhóm 28: Đồ/thảm luyện tập vận động cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững (đồ chơi); đồ 

chơi trẻ em đa hoạt động; xúc xắc trẻ em; đồ chơi tắm; đồ chơi treo cũi di động được; đồ 
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chơi gắn cũi; đồ chơi cho bé sơ sinh; đồ chơi âm nhạc; thảm chơi có gắn đồ chơi cho trẻ 

sơ sinh; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi kéo đẩy; đồ chơi con rối; đồ chơi ghép hình; đồ chơi 

bóp chíp; đồ chơi xếp chồng; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi biết nói; đồ chơi con giống; gạch 

xây dựng đồ chơi; đồ chơi di động; dàn gỗ đồ chơi; đồ chơi được thiết kế để gắn vào xe 

đẩy, ghế xe hơi, cũi và ghế cao; đồ chơi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ bán các sản phẩm cho trẻ sơ sinh, trẻ chập chững, trẻ 

em và cha mẹ, cụ thể là túi đựng tã và phụ kiện, ba lô, túi đựng hành lý, hộp đựng đồ, cặp 

học sinh, túi đựng đồ ăn trưa, tấm lót thay tã, túi đựng núm vú giả, đồ chơi, bộ đồ giường 

cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững, chăn, giá xếp đồ chơi, bàn chải tóc, lược chải tóc, bộ đồ 

ăn, dụng cụ cho ăn, cụ thể là thìa và dĩa, cốc/chén ăn cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em, bát, 

đĩa, lọ, chai, tấm trải lót đĩa bàn ăn, bộ đồ ăn trưa, xốp trải sàn, hộp đựng khăn ướt, vật 

dụng chặn giữ sách không bị đổ, thảm quỳ để tắm cho em bé, đồ/thảm tập vận động, giá 

hong khô chai và bàn chải, sách, đồ trang trí nhà trẻ, cụ thể là đồ treo di động được và đề 

can, đồ đựng núm vú giả, yếm dãi, khăn mặt, bao tay, thùng chứa, gối, dây đai an toàn 

cho trẻ chập chững, sản phẩm giữ an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại nhà, tấm phủ xe 

đẩy hàng, bộ đồ cho trẻ sơ sinh, trang phục, ô/dù, giỏ/sọt, gối đỡ cổ, gối giữ cổ và các 

hàng hóa có liên quan. 
 

 
(210) 4-2016-02390 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 6.1.2; 15.7.1; 5.7.1; 14.7.1 

(591) Trắng, xám đen, xanh lam, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sportman  (VN) 
Số 2 Trương Quốc Dung, phường 8, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-02391 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.2; 26.3.3; 26.7.25; A9.3.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phố Đồ Việt Nam  
(VN) 
93/14 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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210) 4-2016-02392 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Tín  (VN) 
11 (P3, tầng trệt) Nguyễn Du, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-02393 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam - CTCP  (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường hàng không.  
 

 
(210) 4-2016-02394 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 

 

 
(210) 4-2016-02395 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuât phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02396 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-02397 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2016-02398 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
210) 4-2016-02399 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02400 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-02401 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02402 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02403 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
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bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như lúa, khoai, sắn, cây ăn quả, rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương 

thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu 
sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-02404 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.7.13; 5.5.19; 3.9.1; 5.9.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng cam, vàng, đỏ, 

xanh dương nhạt, xanh cốm, đen, xám, 

đỏ hồng, nâu, hồng nhạt, da cam, xanh 
tím than 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Quang 
Ngọc  (VN) 
37 Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-02405 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-02406 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02407 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02408 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-02409 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02410 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-02411 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) YKK AP INC.  (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chioda-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Khóa điện, khóa được điều khiển bằng tần số rađiô; hệ thống điều khiển dùng 

cho khóa điện; khóa điện tử. 
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(210) 4-2016-02412 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) YKK AP INC.  (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Khoá điện, khoá được điều khiển bằng tần số rađiô; hệ thống điều khiển dùng 

cho khoá điện; khoá điện tử. 
 

 
(210) 4-2016-02413 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khỏe Đẹp   (VN) 
33 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; trái cây rắc đường; trái cây đông lạnh; vỏ trái cây; trái cây 

trộn; trái cây đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-02414 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khỏe Đẹp    (VN) 
33 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; đồ uống y tế.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chiết xuất từ trái cây; nước trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-02415 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khỏe Đẹp    (VN) 
33 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu thơm, nước hoa. 

nhóm 05: Dầu y tế; vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu. 
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(210) 4-2016-02416 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khỏe Đẹp    (VN) 
33 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; đồ uống y tế.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chiết xuất từ trái cây; nước trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-02417 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khỏe Đẹp    (VN) 
33 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu thơm; nước hoa. 

 

Nhóm 05: Dầu y tế; vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu. 
 

 
(210) 4-2016-02418 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khỏe Đẹp    (VN) 
33 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu thơm, nước hoa. 

 

Nhóm 05: Dầu y tế; vật phẩm dược dùng trị chứng nhức đầu. 
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(210) 4-2016-02419 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
MISO  (VN) 
Khu nhà No4, lô 11, khu công nghiệp 
Quang Minh (nằm trong khuôn viên của 

Công ty Thương mại A.S.A), thị trấn 

Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội. 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng.  
 

 
(210) 4-2016-02423 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tuấn Bông  (VN) 
ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến; hạt điều rang muối; hạt điều rang tỏi; hạt điều sấy khô.  
 
 

(210) 4-2016-02424 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
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(210) 4-2016-02425 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

 
(210) 4-2016-02426 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

 
(210) 4-2016-02427 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng. 
 

Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
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(210) 4-2016-02428 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-02429 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2016-02430 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
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(210) 4-2016-02431 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; 26.3.1; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.  

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc dùng điện.  
 
 

(210) 4-2016-02432 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ Hoa Thiên Thảo  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Thiên Nam, số 111-121 
Ngô Gia Tự, phường 02, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm trang điểm; kem làm trắng da; dầu 
dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm trang điểm, 
kem làm trắng da, dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm, thực 
phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-02433 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.13; 25.1.6; 9.1.10 
(591) Xám, trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Bách Khoa   (VN) 
Số 9, ngách 211/171 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ để tưới cây; chậu hoa; bồn hoa để cửa sổ; khay dùng cho mục đích gia 
đình; đồ sứ để chứa đựng.  

 
 

210) 4-2016-02434 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.8; A25.7.5; 26.3.3; 26.3.4; 

25.7.20; A26.11.9 
(591) Vàng, da cam, hồng, xanh lá cây, xanh 

da trời, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Bách Khoa   (VN) 
Số 9, ngách 211/171 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong văn phòng; giường ngủ.  
 

 
(210) 4-2016-02435 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Cường   (VN) 
43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-02436 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; 5.7.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh 
Hưng Thịnh  (VN) 
26B Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang. 
 

 
(210) 4-2016-02437 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Dư Xuân Trường  (VN) 
Tiền Chế 15 C/x Phú Lâm A, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình; nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước uống đóng bình; mua bán nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-02438 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.9; A25.7.3; 26.1.1
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Minh Anh  (VN) 
Lô 12 - D1 dự án nhà ở Cầu Diễn, tổ 10, 
thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; 

dịch vụ tư vấn về y tế; dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02439 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) JACKERY INC.   (US) 

3500 South Dupont Highway, City of 
Dover, County of Kent, Delaware 19901, 
U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị phòng chống trộm chạy bằng điện (hệ thống); thiết 

bị sạc cho pin điện; pin điện; pin mặt trời; bao/vỏ dùng cho máy tính bảng cá nhân; 
bao/vỏ dùng cho điện thoại; thiết bị dùng để cung cấp năng lượng/nguồn điện cho điện 
thoại, cụ thể là pin năng lượng cao có thể mang đi lại (xách tay).  

 
 

(210) 4-2016-02442 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5; A5.3.13; 3.7.17; A5.11.11 
(591) Vàng đồng, xanh dương thẫm 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 

giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 

quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  
 

 
(210) 4-2016-02444 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A14.1.2 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jungmyoung 
Daehan Flexible  (VN) 
275 quốc lộ 1A, ấp Voi Lá, thị trấn Bến 

Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 06: Chi tiết nối bằng kim loại cho ống khí; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; đai 

siết bằng kim loại (cổ dê). 

 

Nhóm 17: ống gió mềm cách nhiệt, cách điện; len cách nhiệt, cách điện; băng keo bạc 

cách nhiệt, cách điện.  
 

 
(210) 4-2016-02447 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.1; 26.15.15 

(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB   (SE) 

SE-405 03 Goteborg, Sweden  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Vải tẩm chế phẩm làm sạch; xà phòng; chế phẩm làm sạch; khăn tẩm nước 

thơm mỹ phẩm; khăn làm từ xenlulô dùng cho mục đích mỹ phẩm; miếng gạc bông (bông 

gòn tăm) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy tẩm chế phẩm mỹ 

phẩm dùng cho mục đích trang điểm và chăm sóc da; khăn ướt mỹ phẩm. 

 
Nhóm 16: Sản phẩm làm bằng giấy dùng cho mục đích gia đình và vệ sinh (các sản phẩm 

thuộc nhóm này) cụ thể là giấy vệ sinh, khăn lau, khăn dùng cho nhà bếp, khăn tay, khăn 

ăn, khăn giấy dùng để tẩy trang; sản phẩm làm bằng giấy dùng cho mục đích gia dụng và 

vệ sinh (các sản phẩm thuộc nhóm này), cụ thể là giấy vệ sinh ướt, khăn tay ướt. 
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(210) 4-2016-02449 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24; 26.3.23 

(731) CLICK TECH LIMITED  (HK) 

Rm 1501(654) 15/F Spa Ctr 53-55 

Lockhart Rd Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính ghi sẵn; công cụ giám sát 

[chương trình máy tính]; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về được; chương trình máy tính 

[phần mềm có thể tải về được]; phần mềm trò chơi máy tính; nhạc chuông có thể tải về 

được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có 

thể tải về được; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về được. 
 

 
(210) 4-2016-02450 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.3.23 

(731) CLICK TECH LIMITED   (HK) 

RM 1501(654) 15/F SPA CTR 53-55 

LOCKHART RD WANCHAI HONG 

KONG  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bài trí sản phẩm trong các ô kính trưng bầy của cửa 

hàng (shop window dressing); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; hãng 

quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cung cấp 

thông tin liên hệ kinh doanh và thương mại; dịch vụ quảng cáo trả phí theo số lần nhấp 

chuột (pay per click advertising); hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích kinh doanh hoặc quảng cáo; hãng thông tin thương 

mại. 
 

 
(210) 4-2016-02451 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 13.1.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Vạn Lợi  (VN) 
54 Nguyễn Tri Phương, phường Cẩm 

Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
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(210) 4-2016-02452 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Công ty TNHH cao su Thời ích  
(VN) 
Đường số 12, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe); ruột xe (săm xe); lốp không cần săm cho xe đạp; van cho lốp xe 
cộ; bánh xe cộ; miếng vá cao su dùng để vá săm cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-02453 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 18.1.21; 26.13.25; A26.11.8 

(731) Công ty TNHH cao su Thời ích  
(VN) 
Đường số 12, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe); ruột xe (săm xe); lốp không cần săm cho xe đạp; van cho lốp xe 

cộ; bánh xe cộ; miếng vá cao su dùng để vá săm cho xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-02454 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  
(591) Xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm fiber cement (tấm xi măng sợi 

cenlulo), tấm canxi silicat (tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi cenlulo và canxi silicat), lan 

can, ván sàn, gạch, thạch cao.  
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(210) 4-2016-02455 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh lá cây, đen 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Vĩnh Tường  (VN) 
Lô C23a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm fiber cement (tấm xi măng sợi 
cenlulo), tấm canxi silicat (tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi cenlulo và canxi silicat), lan 
can, ván sàn, gạch, thạch cao. 

 

 
210) 4-2016-02456 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trọng Hiếu  (VN) 
Số 500, Hương Lộ 2, ấp Lộc Thanh, xã 
Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản (ớt các loại, chanh, tắc, khoai lang, cà chua, gừng), trái cây 
tươi, rau tươi, trái cây đông lạnh, trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp, hạt đã chế 
biến, rau đã sấy khô, rau đã được bảo quản, rau đóng hộp động vật sống, chè, cà phê, vật 
liệu xây dựng, gỗ, lương thực thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02457 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần Phi Khoa  

(VN) 
45 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm ruốc; mắm tôm; mắm tép; mắm tôm chua.  
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; chao (gia vị); sa tế; xốt (gia vị); gia vị.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2016-02458 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Phi Khoa  

(VN) 
45 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm ruốc; mắm tôm; mắm tép; mắm tôm chua.  
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; chao (gia vị); sa tế; xốt (gia vị), gia vị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-02459 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Phi Khoa  

(VN) 
45 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm ruốc; mắm tôm; mắm tép; mắm tôm chua.   
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; chao (gia vị); sa tế; xốt (gia vị), gia vị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-02463 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) USANA HEALTH SCIENCES 

SINGAPORE PTE. LTD.   (SG) 
Ngee Ann City Tower B #19-01/02, 
391B Orchard Road, Singapore 238874  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, cụ thể là: mặt nạ đắp mặt (mỹ 

phẩm), nước sữa/huyết thanh dưỡng da mặt (serum) (mỹ phẩm), kem dưỡng da mặt (mỹ 
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phẩm), sữa rửa mặt (mỹ phẩm), nước hoa hồng dưỡng da mặt (toner) (mỹ phẩm), nước 
thơm dưỡng thể (mỹ phẩm), kem dưỡng da tay (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy da chết (mỹ 
phẩm); chế phẩm tẩy trắng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-02464 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24; A26.11.12; 26.2.7 
(731) Công ty cổ phần Dược Trung 

Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2016-02465 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 17786077 28.08.2015 CN 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.1.18; 26.1.11 
(731) GIONEE COMMUNICATION 

EQUIPMENT CO., LTD. SHENZHEN  
(CN) 
21/F Times Technology Building, 
No.7028 Avenue Shennan, Futian 
District, Shenzhen, 518040, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại; điện thoại di động; tai nghe cho điện 

thoại di động; máy ảnh [chụp ảnh]; màn hình viđêô; hệ thống phòng trộm, chạy điện; pin 
điện; thiết bị sạc cho pin điện; sạc nguồn cầm tay (pin có thể sạc lại được).  

 

 
(210) 4-2016-02466 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; A26.11.12 
(731) EASECOX INTERNATIONAL 

(TAIWAN) LIMITED   (TW) 
No.74, Sec. 4, Zhongyang Rd., Tucheng 
Dist., New Taipei City 236, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 
làm cho người thon thả; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm làm sạch.  

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm 
vitamin; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích 
y tế; sợi dùng cho ăn kiêng.  

 

Nhóm 10: áo chẽn nịt bụng; áo nịt ngực cho mục đích y tế; đai thắt vùng hạ vị; tất chân 
đàn hồi [phẫu thuật]; băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch; găng tay cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; quần áo lót; áo nịt ngực [áo lót]; tất ngắn cổ; quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; cung cấp nơi họp chợ trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; 
dịch vụ trang điểm; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.  

 

 
210) 4-2016-02468 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, ghi 
(731) EASECOX INTERNATIONAL 

(TAIWAN) LIMITED   (TW) 
No.74, Sec. 4, Zhongyang Rd., Tucheng 
Dist., New Taipei City 236, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 
làm cho người thon thả; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm làm sạch.  

 

Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; quần áo lót; áo nịt ngực [áo lót]; tất ngắn cổ; quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2016-02470 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Gia An   (VN) 

Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm 
Thắng, Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, gas, nhiên liệu dùng để đốt, thiết bị phụ tùng ngành gas; đại lý gas.  
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(210) 4-2016-02471 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02473 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.9; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần HAWINCO đầu 

tư xây dựng hạ tầng   (VN) 
Số 38, đường 18, phường Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa: nhà dân dụng, công nghiệp cầu cống, đường xá; tư vấn thi 

công trong xây dựng; tư vấn giám sát các công trình xây dựng; trang trí nội ngoại thất; san 
lấp mặt bằng.  

 

 
(210) 4-2016-02474 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHARVINA  (VN) 
Số 11D khu GĐ Tổng cục 2, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa rửa mặt, sữa tắm, kem tắm 
trắng, mặt nạ trang điểm, dầu gội đầu.  
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(210) 4-2016-02475 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần cấp nước Hà 

Tĩnh  (VN) 
Số 01 Nguyễn Hoành Tứ, khối 3, phường 
Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đá lạnh có thể ăn được. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai; nước uống đóng chai.  
 

 
(210) 4-2016-02476 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A3.13.12; 3.13.21 
(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí ga hóa rắn (nhiên liệu); khí đốt để thắp sáng; khí than; dầu nhiên 
liệu; xăng. 

 

 
(210) 4-2016-02477 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A3.13.12; 3.13.21 
(591) Vàng, nâu, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân phối 

khí thấp áp dầu khí Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, PV Gas Tower, số 673 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt; khí ga hóa rắn (nhiên liệu); khí đốt để thắp sáng; khí than; dầu nhiên 
liệu; xăng. 
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(210) 4-2016-02478 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 7.1.24; A7.1.11; A5.3.15; 26.5.1 
(591) Xanh lục, xanh lá, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VGreenHT  
(VN) 
203 Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men; trái cây trộn; dưa chuột bao tử; dưa muối; salad (rau trộn); 

hạt đậu nành đã bảo quản. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; hạt giống; đậu tươi; rau cỏ tươi; rau sống; dưa chuột tươi. 
 

 
(210) 4-2016-02479 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.11 
(731) Công ty TNHH quốc tế Doctor 

Care Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt. 
 
 

(210) 4-2016-02480 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Doctor 

Care Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt. 
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(210) 4-2016-02481 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Doctor 

Care Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt. 

 
 

(210) 4-2016-02482 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Doctor 

Care Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Tã bỉm giấy cho người già, tã bỉm giấy cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2016-02483 (220) 26.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh dương, đỏ 

(731) Công ty TNHH Quốc tế Doctor 
Care Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang dùng để che khói, bụi, nắng.  
 
 

(210) 4-2016-02490 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 7.5.10 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Hải 
Đảo  (VN) 
304 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh 
Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá 
bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; dịch 
vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-02491 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; 25.1.25; A5.3.13; A1.1.10; 

A1.1.5 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Hải 
Đảo   (VN) 
304 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh 
Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá 
bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; dịch 
vụ sàn giao dịch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-02492 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 25.5.3; 26.7.9 (540) 

  

(731) Phạm Văn Hà  (VN) 
P103 - B2, tập thể Đại học Sư phạm, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.  
 

(210) 4-2016-02493 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.4.24 (540) 

  

(731) Phạm Văn Hà   (VN) 
P103 - B2, tập thể Đại Học Sư Phạm, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy rượu; dịch 

vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-02494 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Juppar  (VN) 
3/13A Đồ Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại. 
 

 
(210) 4-2016-02495 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hạt điều Gia 
Bảo  (VN) 
Số 28, đường Trương Công Định, khu 
phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2016-02497 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.7.20; A26.11.12; 26.11.3; 26.3.23; 

3.7.17 
(591) Đỏ yên chi, lục bảo, bạc, mòng két, nâu 

đen 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH TM&DV công 

nghệ Tường Vy  (VN) 
28 Cửu Long, phường Phước Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 06: Tủ bằng sắt. 

 

 
(210) 4-2016-02498 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23; A26.11.9; 25.5.3 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Lợi Phát  
(VN) 
Số 33/60 đường số 1, khu phố 3, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Phụ gia xi măng. 

 

 
(210) 4-2016-02499 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên Hợp 
Thực Phẩm  (VN) 
Số 267 đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2016-02500 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.7.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) PT. FEDERAL KARYATAMA  (ID) 

Jl. Rawa Gelam I Kavling Il.J.25 Nomor 
9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 
Timur, Indonesia  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu, chất bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2016-02501 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ, ghi
(731) PT. FEDERAL KARYATAMA    (ID) 

Jl. Rawa Gelam I Kavling Il.J.25 Nomor 
9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 
Timur, Indonesia 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu, chất bôi trơn. 
 

 
210) 4-2016-02502 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng, ghi 
(731) PT. FEDERAL KARYATAMA    (ID) 

Jl. Rawa Gelam I Kavling Il.J.25 Nomor 
9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 
Timur, Indonesia  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu, chất bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2016-02503 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đỏ, vàng, nâu đất, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Thị Huyền  (VN) 
Số 7 ngõ 367, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; phẫu thuật tạo 
hình; dịch vụ trang điểm; vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2016-02504 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, đỏ thẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Đào Thị Huyền  (VN) 
Số 7 ngõ 367, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 

kem làm trắng da; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; dược phẩm dùng cho người; bùn để tắm chữa 
bệnh; trà thảo dược; thảo dược.  

 

 
(210) 4-2016-02505 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tâm 
Đạt  (VN) 
Số 9, ngõ 12 Chính Kinh, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Rau và quả tươi đã được bảo quản, chế biến; các sản phẩm thực phẩm được chế 

biến từ gia súc, gia cầm như: thịt gà, thịt lợn.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi chưa bảo quản, chế biến; ngũ cốc (chưa chế biến); động vật 
sống; cá sống; gia cầm sống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thịt, cá, gia súc sống, gia cầm sống; dịch vụ mua bán lương 
thực, thực phẩm; dịch vụ mua bán rau tươi còn sống; dịch vụ mua bán rau và quả đã qua 
chế biến, bảo quản.  

 

 
(210) 4-2016-02506 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 24.17.5 
(591) Xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đầu tư nhôm An 
Lập Phát  (VN) 
B5/3 Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; lá nhôm; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa 
nhôm; cửa sổ bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm thanh nhôm, lá nhôm, cửa nhôm, khung cửa sổ bằng 
kim loại, cửa sổ và cửa ra vào bằng kim loại, tấm nhôm ốp trần, tấm nhôm ốp tường, thép, 
ống thép.  

 

 
(210) 4-2016-02507 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Xanh, hồng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Gia 
Hưng Phát  (VN) 
Số 100E/1, An Thuận B, xã Mỹ Thạnh 
An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ, nón. 

 

 
(210) 4-2016-02508 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bánh bao Sáu 
SỸ   (VN) 
17-19 lô N Bùi Hữu Diên, khu phố 3, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 

 

 
(210) 4-2016-02509 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trẵng, xanh lá mạ non, xanh lá đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Ngọc Hồ  (VN) 
214/15 Quang Trung, K3, P5, thành phố 
Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống y tế; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; chế phẩm dược; dược phẩm.  
 

Nhóm 09: Máy tính; máy truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  
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Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê bất động sản; đại lý bất động 
sản; môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; vận tải; vận chuyển hành khách; dịch vụ lưu kho; cho thuê 
kho chứa hàng; cung cấp nước.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 

 
Nhóm 43: Căng tin dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; cho thuê thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02510 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VASD  (VN) 
54/11a Trần Việt Châu, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy tính [ghi 
sẵn].  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính, tư vấn phần mềm máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa 
chỉ trang tin điện tử], tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  

 

 
(210) 4-2016-02511 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VASD  (VN) 
54/11a Trần Việt Châu, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ sơ dữ liệu máy tính; hệ thống 
hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính.  

 

 
(210) 4-2016-02512 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.23; 1.5.1; 24.15.3; 26.1.1; 26.3.4 
(591) Cam, xanh nước biển, xanh lá cây, xám, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
COZYNET  (VN) 
3, Khu thương mại 622, đường Nguyễn 
Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; trang phục; đồng phục.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; tuyển dụng nhân sự; dịch 
vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển đại hội; dịch vụ 
đặt chỗ cho buổi biểu diễn; khóa đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2016-02513 (220) 30.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
COZYNET  (VN) 
3, Khu thương mại 622, đường Nguyễn 
Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; trang phục; đồng phục.   

 

 
(210) 4-2016-02514 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
COZYNET  (VN) 
3, Khu thương mại 622, đường Nguyễn 
Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tuyển dụng nhân sự; dịch 
vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo. 
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(210) 4-2016-02515 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A9.7.22; 2.1.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
COZYNET  (VN) 
3, Khu thương mại 622, đường Nguyễn 
Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển đại hội; dịch vụ 

đặt chỗ cho buổi biểu diển, khóa đào tạo từ xa. 
 

 
(210) 4-2016-02516 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tấn Phát  (VN) 
Số 3456, tổ 9, ấp Đông Hậu, xã Đông 
Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán men nấu rượu. 

 

 
(210) 4-2016-02517 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 
thực phẩm Tân Liên  (VN) 
Tổ 1, ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện 
Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 29: Củ kiệu chua ngọt, củ tỏi chua ngọt, cà pháo chua ngọt; củ sen chua ngọt; ngó 
sen chua ngọt; rau muống ngâm chua ngọt. 

 

 
210) 4-2016-02518 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.13.1; 25.1.25; 5.5.19; 5.13.25 
(591) Đỏ, trắng, tím vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thanh Nhựt Huy  (VN) 
ấp Phú Hoà 2, xã Bình Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; nệm (đệm) 
 

Nhóm 35: Mua bán: mùng (màn), mÒn (chăn), nệm, gối.  
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(210) 4-2016-02519 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) ZAHRA EXPORTS (PRIVATE) 

LIMITED   (LK) 
No. 334 T B Jayah Mawatha, Colombo 
10, Sri Lanka.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2016-02520 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.25; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiện Hữu Gia  
(VN) 
B 148 bis Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Vật dụng chặn sách; vật dụng đánh dấu trang sách; vật dụng để cắm bút; vật 

dụng chặn giấy.  
 

 
(210) 4-2016-02521 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; 26.3.4; 26.3.23; 6.1.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Miner  (VN) 
Tổ 32, khu Hoà Lạc, phường Cẩm Bình, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; chất thay thế cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; quán rượu; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-02522 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BEAUTYBAR  (VN) 
106 đường Bạch Đằng, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da mặt; kem dưỡng da tay; kem dưỡng da chân; kem dưỡng da toàn 

thân; kem dưỡng trắng da; kem xoá nếp nhăn vùng mắt; kem tan mỡ bụng; kem trị mụn; 

mặt nạ dưỡng da mặt; kem ủ tóc; sữa rửa mặt.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ mát-xa mặt; dịch vụ mát-xa toàn thân; dịch vụ 

tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2016-02523 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.9.1; A3.7.24; 3.7.6 

(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện thẩm 
mỹ KANGNAM  (VN) 
Số 84A đường Bà Huyện Thanh Quan, 

phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.  
 

 
(210) 4-2016-02524 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.5.20 

(591) Đỏ, da cam, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện thẩm 
mỹ KANGNAM   (VN) 
Số 84A đường Bà Huyện Thanh Quan, 

phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.  
 
 

(210) 4-2016-02525 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.10; 7.1.6 

(591) Xanh dương, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện thẩm 
mỹ KANGNAM   (VN) 
Số 84A đường Bà Huyện Thanh Quan, 

phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám nha khoa.  
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(210) 4-2016-02527 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Tố Như  (VN) 

Số 72 ngõ 129 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao, quần dài, quần đùi, áo ngắn tay, áo dài tay, áo khoác ngoài, 

giầy, dép.  
 

 
(210) 4-2016-02528 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.15; 4.3.3; 17.2.1; 17.2.25 
(591) Vàng, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần Trường 

Giang SAPA  (VN) 
Tầng 2 số 12 Lê Hồng Phong, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 

mát xa (xoa bóp).  
 

 
(210) 4-2016-02529 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Vàng 
(731) Công ty cổ phần Trường 

Giang SAPA  (VN) 
Tầng 2 số 12 Lê Hồng Phong, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; kinh doanh khách sạn, chỗ ở tạm thời; kinh 

doanh quán rượu (quán bar).  
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(210) 4-2016-02530 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Phú Sỹ   (VN) 
228 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2016-02531 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Phú Sỹ    (VN) 
228 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2016-02532 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Phú Sỹ    (VN) 
228 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2016-02533 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Phú Sỹ   (VN) 
228 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2016-02534 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Phú Sỹ    (VN) 
228 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2016-02535 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Phú Sỹ    (VN) 
228 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp; xe máy điện.  
 

 
(210) 4-2016-02537 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.3.9; 5.3.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hoàng Khang  (VN) 
353-355 An Dương Vương, phường 3, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2016-02538 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH GARSONI (Việt 
Nam)  (VN) 
Tòa nhà SCETPA, số 19 Cộng Hòa, 

phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón.  
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(210) 4-2016-02539 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; A25.7.4 
(591) Cam, xanh 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Khang 

GROUP  (VN) 
13A/212 đường Khương Đình, phường 
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 07: Thang máy (chạy điện); thang cuốn (chạy điện); máy phát điện.  

 

 
(210) 4-2016-02540 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
phát triển đào tạo Trí Việt  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Housing, số 299 đường 
Trung Kính, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-02541 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Đinh Doanh Tráng  (VN) 
94 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Làm tóc như: cắt tóc, uốn tóc, duỗi tóc, nhuộm tóc, tạo kiểu tóc, chăm sóc tóc.  

 
 

(210) 4-2016-02542 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A24.15.7; 26.3.1; 26.4.1; 7.1.24 
(591) Đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
nội thất Nhà Xinh  (VN) 
Số 34, ngách 1, ngõ 162 Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-02543 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Sương  (VN) 

ấp An Mỹ, xã An Sơn, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Gà rán (chiên); các món xiên que nướng và chiên như thịt, cá, gia cầm, rau, hải 

sản; thịt (thực phẩm); cá (thực phẩm); sa lát rau; khoai tây rán (chiên).  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh mỳ; mỳ ống; bánh quy; kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; cho thuê thiết bị nấu 
ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp nơi thuận tiện cho 
việc cắm trại. 

 

 
(210) 4-2016-02544 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

(210) 4-2016-02545 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

(210) 4-2016-02546 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-02547 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
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mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-02548 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.   
 

 
(210) 4-2016-02549 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-02550 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-02551 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-02552 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-02553 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   
 

 
(210) 4-2016-02554 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
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(210) 4-2016-02555 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-02556 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.25; 26.1.9 
(591) Xanh nhạt, xanh lam, xanh lá, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất vật 

liệu và xây dựng công trình 
Tài - Đức   (VN) 
Thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; đá nhân tạo; gỗ xây dựng; xi măng; bê 
tông.  

 

 

(210) 4-2016-02557 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Lay 

Bạc  (VN) 
Gian hàng FC 03, tầng 4, trung tâm 
thương mại Garden, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng 

và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, 

máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia 

đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền 

hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường 

và thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-02558 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.3.1; A5.3.13; 1.15.5; 26.4.2 

(591) Xanh, trắng, vàng 

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
HP  (VN) 
Lô MD3, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 

Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 

 
(210) 4-2016-02559 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A18.1.8; 18.1.23; A26.11.12; A18.1.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Quân   (VN) 
132/108B Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạch, thành phố  Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim, máy tính bảng, máy vi 

tính và các thiết bị ngoại vi, quạt, nồi áp suất, nồi cơm điện, chảo, bếp điện tử máy xay, 

bình đun nước, máy sấy tóc, máy in, máy scan, máy chiếu, máy tính, máy hủy giấy, máy 

fax, máy đếm tiền, máy bó tiền, máy soi tiền, máy đóng chứng từ, máy đọc và in mã vạch, 

máy in hóa đơn, máy tính tiền, cân siêu thị, cổng từ siêu thị, máy chấm công, đầu ghi 

hình, camera an ninh, bộ đàm, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết bị chống sét, chuông cửa 

có hình, thang, xe đẩy hàng, quả cầu thông gió, động cơ điện, motor, máy khoan, máy 

mài, máy cắt, máy vặn ốc.  
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(210) 4-2016-02560 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7; A26.11.13; 7.15.6 
(591) Vàng kem, vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH nhựa Rạng 

Đông Hà Nội VN  (VN) 
Thôn Trung Vực, xã Thượng Vực, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Cửa, khung cửa dùng trong xây dựng không bằng kim loại; vật liệu làm bằng 
nhựa dùng trong xây dựng; tấm lợp làm bằng nhựa dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cửa, khung cửa dùng trong xây dựng không bằng 
kim loại, vật liệu làm bằng nhựa dùng trong xây dựng, tấm lợp làm bằng nhựa dùng trong 
xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-02561 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.1.10; A5.3.13 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty liên doanh Fuji-
Alpha  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng 
Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn; thang băng tải chuyên chở người và hàng hóa; hệ 
thống đỗ xe ô tô tự động. 

 

 
(210) 4-2016-02562 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng cam, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ông Chủ Nhỏ  
(VN) 
Thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Tảo biển ăn được, thức ăn nhẹ làm từ tảo biển.  
 

 
(210) 4-2016-02565 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 2.1.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược Tùng Lộc 
II   (VN) 
Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-02566 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Fresco Foods  
(VN) 
99/8D, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bột và chế phẩm từ ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2016-02568 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; A3.9.24; 3.9.14 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hà Thúy  (VN) 
23/16 Huỳnh Khương An, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cơm cháy chà bông. 

 

 
(210) 4-2016-02570 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.3.23; 1.15.3 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

thanh toán Việt Nam   (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng (bát, đĩa, cốc, 

chén), thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, hàng điện máy, thiết bị di động 
và các phụ kiện của chúng, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, giầy dép, phụ kiện 
thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, 
thực phẩm, hàng nông sản, hàng lâm sản, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm 
yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, 
túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, tạp chí, đồ 
gốm sứ thủy tinh, đồ điện gia dụng, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông 
nghiệp, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ em trẻ sơ sinh); dịch vụ marketing; 
dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ trung 
gian thương mại; dịch vụ quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính.  
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Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các tài liệu (ở dạng) điện tử.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ câu lạc bộ kết bạn, hẹn hò (gặp gỡ) 
trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng trong giao dịch thương mại điện 
tử . 

 

 
(210) 4-2016-02571 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.9; 26.1.2; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh, da cam 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

thanh toán Việt Nam  (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng (bát, đĩa, cốc, 

chén), thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, hàng điện máy, thiết bị di động 
và các phụ kiện của chúng, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, giầy dép, phụ kiện 
thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, 
thực phẩm, hàng nông sản, hàng lâm sản, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm 
yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vaIi, 
túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, tạp chí, đồ 
gốm sứ thủy tinh, đồ điện gia dụng, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông 
nghiệp, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh); dịch vụ marketing; 
dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ trung 
gian thương mại; dịch vụ quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ đón, gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê 
kho chứa hàng; dịch vụ lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các tài liệu (ở dạng) điện tử.  
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ câu lạc bộ kết bạn, hẹn hò (gặp gỡ) 

trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng trong giao dịch thương mại điện 

tử.  
 

 
(210) 4-2016-02572 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 

(591) Ghi, trắng, xanh, da cam 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
thanh toán Việt Nam   (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng (bát, đĩa, cốc, 

chén), thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, hàng điện máy, thiết bị di động 

và các phụ kiện của chúng, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, giầy dép, phụ kiện 

thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, 

thực phẩm, hàng nông sản, hàng lâm sản, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm 

yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, 

túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, tạp chí, đồ 

gốm sứ thủy tinh, đồ điện gia dụng, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông 

nghiệp, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh); dịch vụ marketing; 

dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ trung 

gian thương mại; dịch vụ quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dich vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 

chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 

tài khoản khách hàng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 

máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 

truy cập mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho 

thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các tài liệu (ở dạng) điện tử.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ câu lạc bộ kết bạn, hẹn hò (gặp gỡ) 

trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng trong giao dịch thương mại điện 

tử.  
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(210) 4-2016-02573 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh, xanh lá, đỏ, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

thanh toán Việt Nam   (VN) 
Phòng 804A, số 22 phố Láng Hạ, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử (cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng (bát, đĩa, cốc, 

chén), thiết bị điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị nghe nhìn, hàng điện máy, thiết bị di động 
và các phụ kiện của chúng, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, giầy dép, phụ kiện 
thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, 
thực phẩm, hàng nông sản, hàng lâm sản, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm trải sàn, thảm 
yoga, hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, 
túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị cầm tay, sách báo, tạp chí, đồ 
gốm sứ thủy tinh, đồ điện gia dụng, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông 
nghiệp, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, đồ dùng cho trẻ em trẻ sơ sinh); dịch vụ marketing; 
dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ trung 
gian thương mại; dịch vụ quản lý hàng hóa trong kho trên máy vi tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng tại nhà; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng mạng 
máy tính; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu trữ (ở dạng vật lý/vật chất) các tài liệu (ở dạng) điện tử. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ câu lạc bộ kết bạn, hẹn hò (gặp gỡ) 
trực tuyến; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng trong giao dịch thương mại điện 
tử . 

 
 

(210) 4-2016-02574 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và phát 
triển công nghệ á Châu   (VN) 
16D Hà Huy Giáp, KP.1, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em (dùng một lần).  

 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy. 
 

 
(210) 4-2016-02575 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 24.13.1; 24.17.5; 2.3.1; 

25.5.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh 

(731) Phạm Văn Thanh  (VN) 
Đội 1, xóm 9, xã Hồng Thuận, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-02576 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; tinh dầu; nước hoa.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; cao dán; khăn vệ sinh.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bình sữa cho trẻ em bú; bao cao su. 

 

Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo, xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng, thực phẩm, đồ 

uống. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe cấp cứu; vận tải; vận chuyển hành khách; kho hàng hóa.  

 

Nhóm 44: Dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện; tư vấn sức 

khỏe; cho thuê thiết bị y tế. 
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(210) 4-2016-02577 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế tư vấn 
xây dựng YC  (VN) 
220/9T2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thẩm tra thiết kế; tư vấn thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công trình 

xây dựng dân dụng; thiết kế công trình xây dựng công nghiệp; thẩm tra dự toán công 
trình. 

 

 
(210) 4-2016-02578 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 24.17.18; A26.11.8; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi  
(VN) 
Số 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-02579 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Trần Văn Tin  (VN) 
Xóm 12, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng 
Mai, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; tinh dầu; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2016-02580 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại đầu tư Hùng Thế  
(VN) 
48C Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-02581 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại đầu tư Hùng Thế  
(VN) 
48C Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-02582 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.2.1; 26.1.1; 5.7.1 
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH cà phê Cao 

Nguyên Việt  (VN) 
Thôn Hữu Nghị, xã Ea Đar, huyện Ea 
Kar, tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-02584 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, trắng, 

đỏ 
(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết  (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 03: Bông dùng tẩy trang và làm sạch da; bông dùng để tẩy trang (bông dùng để tẩy, 
làm sạch phấn, son trang điểm trên da), bông gòn và bông ở dạng miếng, tất cả cho mục 
đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Bông y tế; băng vệ sinh; gạc y tế; bỉm (tã); băng keo y tế; tăm bông y tế. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; mũ (nón) y tế; quần áo y tế; bao giày y tế; găng tay y tế.  
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Nhóm 21: Bông quấn tăm hai đầu để ngoáy tai; tăm bông ngoáy tai; bông dạng miếng 
dùng để lau chùi kính, lau chùi đồ dùng trong nhà, lau chùi máy móc. 

 

Nhóm 24: Khăn sữa (khăn bằng vải dùng cho em bé); khăn rửa mặt bằng vải.  
 

 
(210) 4-2016-02585 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Công thương Việt Nam  
(VN) 
108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê 
mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2016-02586 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.13.1; 26.4.1 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

xanh ngọc bích 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Kinoko 
Thanh Cao  (VN) 
¤ 61, lô A2, thôn Đồng Bụt, xã Ngọc 
Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 

 

 
(210) 4-2016-02587 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(731) SL AGRITECH CORPORATION  (PH) 

Sterling Place, 2302 Pasong Tamo 
Extension Makati City, Metro Manila, 
Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-02588 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SL AGRITECH CORPORATION  (PH) 

Sterling Place, 2302 Pasong Tamo 
Extension Makati City, Metro Manila, 
Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-02589 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SL AGRITECH CORPORATION  (PH) 

Sterling Place, 2302 Pasong Tamo 
Extension Makati City, Metro Manila, 
Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-02591 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.1; 26.4.2; A2.1.23 
(731) COLLEEN PENCIL (THAILAND) CO., 

LTD.  (TH) 
353 Moo 17, Theparaks Rd., 
Bangsaothong, Samutprakarn 10540, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút chì. 

 
 

(210) 4-2016-02592 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-02593 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Phạm Thành Liêm   (VN) 
Thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá đã qua chế biến; mực khô; tôm khô; cá (không còn sống).  
 

 
(210) 4-2016-02594 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.3.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh lục, vàng 

(731) Công ty TNHH hóa sinh Phong 
Phó  (VN) 
332/3/11, Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm phân bón, bao gồm: phân bón, phân 

bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón đất, phân trộn ủ; 

và các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc diệt bệnh cho cây 

trồng, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu 

vàng. 
 

 
(210) 4-2016-02595 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Trần Thị Loan  (VN) 
Số 76A phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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210) 4-2016-02596 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 

10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý hệ thống nước nồi hơi; hóa chất xử lý nước và nước thải. 

 
 

(210) 4-2016-02599 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị điện Thiên Long  (VN) 
180/30 Lạc Long Quân, phường 10, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 
 

 
(210) 4-2016-02600 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.2; A26.3.6; 26.2.1; 26.2.3 

(591) Đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương đậm 

(731) Nguyễn Chí Hoà  (VN) 
ấp 2, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị thể dục thể thao: thiết bị tập cơ bụng; xe đạp đặt cố định để tập luyện 

thể dục; máy tập chạy bộ; máy tập thể dục đa năng; máy tập thể hình; máy rung toàn thân 

để tập luyện thể dục. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu thiết bị thể dục thể thao: thiết 

bị tập cơ bụng, xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục, máy tập chạy bộ, máy tập thể dục 

đa năng, máy tập thể hình, máy rung toàn thân để tập luyện thể dục.  
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(210) 4-2016-02601 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh ương đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH E.P  (VN) 

130/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: cột thu lôi chống sét, bộ 
giảm điện trở đất, thiết bị chống sét lan truyền cho đường tín hiệu (chống nhiễu sóng 
đường tín hiệu thường dùng cho: thiết bị phát wifi, điện thoại). 

 

 
(210) 4-2016-02602 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

động vật EH Bình Định Việt 
Nam   (VN) 
Lô C4 - KCN Phú Tài, phường Bùi Thị 
Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: các loại nguyên phụ liệu phục vụ cho chế biến 
thức ăn chăn nuôi (bột mì, cám), thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho 
thủy sản.  

 

 
(210) 4-2016-02603 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 3.7.16; 4.3.20 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH du lịch & dịch 

vụ Viva Sài Gòn   (VN) 
47/2 Phan Văn Trị, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ: đại lý du lịch; du lịch lữ hành nội địa, du lịch lữ hành quốc tế; hướng 
dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2016-02604 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đa Phát   (VN) 
15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng kim loại; vật tư phụ kiện ngành nước bằng kim loại (tê; cút; co, 
mối nối); ống nước bằng gang dẻo.  

 

Nhóm 17: ống mềm bằng nhựa gồm: ống PVC mềm; ống nước bằng nhựa mềm; ống 
nhựa mềm dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm: ống nước bằng kim loại, vật tư 
phụ kiện ngành nước bằng kim loại (tê, cút, côn, co, mối nối, mặt bích), ống nước bằng 
gang dẻo, ống PVC mềm, ống nước bằng nhựa mềm, ống nhựa mềm dùng trong công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-02605 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đa Phát  (VN) 
15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng kim loại; vật tư phụ kiện ngành nước bằng kim loại (tê; cút; co; 
mối nối); ống nước bằng gang dẻo. 

 

Nhóm 17: ống mềm bằng nhựa gồm: ống PVC mềm; ống nước bằng nhựa mềm, ống 
nhựa mềm dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm: ống nước bằng kim loại, vật tư 
phụ kiện ngành nước bằng kim loại (tê, cút, côn, co, mối nối, mặt bích), ống nước bằng 
gang dẻo, ống PVC mềm, ống nước bằng nhựa mềm, ống nhựa mềm dùng trong công 
nghiệp.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1132 

(210) 4-2016-02606 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành  (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng cho nông nghiệp.  
 

Nhóm 31: Cây giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm: phân bón, thuốc 
trừ sâu, cây giống, màng phủ bằng nhựa dùng cho nông nghiệp.   

 

 
(210) 4-2016-02607 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 
nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-02608 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 
nông nghiệp. 
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(210) 4-2016-02609 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 
nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-02610 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 
nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-02611 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 
nông nghiệp. 
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(210) 4-2016-02612 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 

nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-02613 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  
(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH giống cây 
trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng trong nông nghiệp.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng trong 

nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-02614 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.1.6; A26.11.12; 9.1.10 

(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 

Văn Hải   (VN) 
Khu dân cư 9, ấp Tân Lập, xã Phú Túc, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: khô bò.  
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(210) 4-2016-02615 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 25.5.3; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 
(731) Nguyễn Thị Thanh Hằng   (VN) 

204/35 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
 

 
(210) 4-2016-02616 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Abipha  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.  

 
 

(210) 4-2016-02617 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) LUPIN LIMITED  (ID) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02618 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dịch vụ P-S   (VN) 
Số 143/74/63 Nguyễn Chính, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện. 
 

 
210) 4-2016-02619 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần Hương Yến  

(VN) 
Số 10, tổ 10, khu 4, phường Hùng Thắng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ba kích; rượu gạo; rượu ngô; rượu táo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống 

có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  
 

 
(210) 4-2016-02620 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Vinsmile  (VN) 
Số 23, làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm; tôm (không còn 

sống); cá (không còn sống); trái cây được bảo quản; trứng (dùng làm thực phẩm); sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm, xúc xích, 
lạp xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, pa tê, bò viên, cá viên, chả lụa, giò lụa, tôm 
(không còn sống), động vật giáp xác (không còn sống), cá (không còn sống), cá đóng 
hộp, phi lê cá, mực khô, trái cây được bảo quản, trái cây sấy khô, rau được bảo quản, 
trứng (dùng làm thực phẩm), sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua; đại lý 
xuất nhập khẩu thực phẩm đã qua chế biến, cụ thể là: thịt gia súc, gia cầm, xúc xích, lạp 
xưởng, thịt xông khói, thịt giăm bông, pa tê, bò viên; cá viên, chả lụa, giò lụa, tôm (không 
còn sống), động vật giáp xác (không còn sống), cá (không còn sống), cá đóng hộp, phi lê 
cá, mực khô, trái cây được bảo quản, trái cây sấy khô, rau được bảo quản, trứng (dùng làm 
thực phẩm), sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua. 

 

 
(210) 4-2016-02621 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) A GREAT AMERICAN BRAND 

INTERNATIONAL PTE LTD   (SG) 
3791, Jalan Bukit Merah, #03-03 E-
Centre@Redhill, Singapore 159471  

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; búp bê; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi nhồi bông, gấu bông 
và con rối bù nhìn.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ và quán 
rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2016-02622 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) A GREAT AMERICAN BRAND 

INTERNATIONAL PTE LTD   (SG) 
3791, Jalan Hukit Merah, #03-03 E-
Centre@Redhill, Singapore 159471  

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau đã được bảo quản; đông lạnh, đã sấy khô và đã 
nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và 
mỡ có thể ăn được.  

 
 

(210) 4-2016-02623 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) A GREAT AMERICAN BRAND 

INTERNATIONAL PTE LTD   (SG) 
3791, Jalan Bukit Merah, #03-03 E-
Centre@Redhill, Singapore 159471  

(540) 

  (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh nướng và bánh kẹo, bánh mì kẹp hăm-bơ-gơ với pho mát 

mozzarella (một loại pho mát của ý).  
 
 

(210) 4-2016-02631 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(731) HONGAN GROUP CO.,LTD.   (CN) 

No.88 Hengshan Road, Wendeng 
District, Weihai City, Shandong 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 09: Dây đồng được cách điện; dây điện thoại; sợi cáp quang; sợi quang học [sợi 
dẫn tia sáng]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; tổng đài điện thoại; dụng cụ đo; thiết bị ngoại 
vi của máy tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ thu phát sóng. 

 

 
(210) 4-2016-02632 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần VINACAFÉ 

Biên Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; cà phê đã chế biến; trà (chè); đồ 

uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-02633 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, TOKYO, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; bút chì mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm, sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem 
để mát xa mặt hoặc cơ thể, dầu để mát xa mặt hoặc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chế phẩm làm trắng da; dầu rửa mặt, sữa rửa mặt, kem rửa mặt, bọt rửa mặt; chế phẩm 
tẩy trang; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng khi tắm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; lông mi giả; móng tay giả, 
móng chân giả; nước sơn móng tay/chân; chế phẩm tẩy nước sơn móng tay/chân; bông 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước 
hoa; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chổi (cọ) dùng để bôi/thoa mỹ 
phẩm; chổi (cọ) dùng để trang điểm; bàn chải móng tay/chân; dụng cụ để bôi/thoa mỹ 
phẩm; nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang điểm mắt, bọt biển dùng cho mục 
đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng để giữ bút kẻ/vẽ mắt hoặc giữ bút 
kẻ/vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng kem mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang điểm (được 
thiết kế thích hợp để đựng đồ trang điểm); túi đựng đồ trang điểm (được thiết kế thích hợp 
để đựng đồ trang điểm); hộp đựng mỹ phẩm; lược; lược, dạng bàn chải, để chải tóc; dụng 
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cụ tẩy trang; bơm cầm tay dùng để phân phối (chia) chế phẩm mỹ phẩm; dụng cụ (phân 
phối) chia xà phòng; hộp đựng xà phòng.  

 

 
(210) 4-2016-02636 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) TRIDIUM, INC.   (US) 

3951 Westerre Parkway, Suite 350, 
Richmond, Virginia 23233, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] dùng để tích hợp và 

quản lý các thiết bị điều khiển từ nhiều nhà cung cấp thông qua mạng internet để kiểm 
soát và tối ưu hóa các chức năng quản lý xây dựng cho ngành công nghiệp dịch vụ tự 
động hóa xây dựng và năng lượng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp (lập trình, thiết kế, phát triển, cho thuê, cho thuê dài hạn, cài 
đặt, bảo trì và cập nhật/nâng cấp, tùy biến) phần mềm máy vi tính độc quyền dùng để tích 
hợp và quản lý các thiết bị điều khiển từ nhiều nhà cung cấp thông qua mạng internet để 
kiểm soát và tối ưu hóa các chức năng quản lý xây dựng cho ngành công nghiệp dịch vụ 
tự động hóa xây dựng và năng lượng. 

 

 
(210) 4-2016-02637 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-02638 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2016-02639 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) ZHONGSHAN BOJO LIGHTING 

ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.  
(CN) 
No.2 of 5th Floor, Building C, No.8 of 
Fulin Street, Tongyi Industrial Park, 
Guzhen Town, Zhongshan City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng cho ô tô; đèn trần; đèn lồng để trang trí trong các dịp lễ hội; 
thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông trên không; đèn dùng cho thợ mỏ; đèn 
đường; đèn dùng khi lặn; đèn pha rọi; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; ống dạ quang để 
chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-02640 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, đỏ, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Sports Turf 
Solutions  (VN) 
43/9 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Cỏ tự nhiên. 

 
 

(210) 4-2016-02641 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.16; 3.1.4 
(731) KELLOGG COMPANY   (US) 

One Kellogg Square, Battle Creek, 
Michigan 49016 United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng; chế phẩm làm từ ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; và các sản 

phẩm thực phẩm khác có nguồn gốc từ ngũ cốc được sử dụng để làm thức ăn sáng, thức ăn 
nhanh hoặc thành phần để chế biến thực phẩm; bánh mì, bánh ngọt và bánh mứt kẹo.  
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(210) 4-2016-02642 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.15 
(731) KELLOGG COMPANY    (US) 

One Kellogg Square, Battle Creek, 
Michigan 49016 United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng; chế phẩm làm từ ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; và các sản 

phẩm thực phẩm khác có nguồn gốc từ ngũ cốc được sử dụng để làm thức ăn sáng, thức ăn 
nhanh hoặc thành phần để chế biến thực phẩm; bánh mì, bánh ngọt và bánh mứt kẹo. 

 
 

(210) 4-2016-02643 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.9; A8.1.23 
(591) Nâu đậm, trắng, hồng, da cam, vàng, 

xanh da trời, xanh lá cây 
(731) CANDY MAGIC INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
14/F, Radio City, 505-511 Hennessy 
Road, Causeway Bay, Hong Kong  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng, kính áp tròng màu, kính đeo mắt, hộp đựng kính áp tròng.  

 
 

(210) 4-2016-02645 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.13.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ kỹ thuật truyền 
thông HTV  (VN) 
Số 19, Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho 
thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; quảng cáo thương mại trên 
truyền hình.   
Nhóm 38: Truyền hình cáp; truyền hình; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền qua vệ tinh; phát sóng 
truyền thanh, truyền hình không dây.   
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(210) 4-2016-02646 (220) 27.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 16.1.4 
(591) Đỏ, xanh lục, xanh lam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ kỹ thuật truyền 
thông HTV  (VN) 
Số 19, Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 

truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho 
thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; quảng cáo thương mại trên 
truyền hình.  

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; truyền hình; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền qua vệ tinh; phát sóng 
truyền thanh, truyền hình không dây. 

 

 
(210) 4-2016-02647 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Lợi Phát  
(VN) 
Số 33/60 đường số 1,khu phố 3, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Phụ gia xi măng (không phải hóa chất). 

 

 
(210) 4-2016-02648 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bóng đèn 
Điện Quang  (VN) 
121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Các loại ổ cắm; dây điện; phích cắm điện; và các loại trang thiết bị chiếu sáng 

khác thuộc nhóm này như nút nhấn công tắc điện; tắc te; chấn lưu (ballast), thiết bị điều 
chỉnh điện. 

 

Nhóm 11: Bóng đèn điện như bóng đèn LED, đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn, đèn ống; 
trang thiết bị chiếu sáng khác như: chóa đèn, máng đèn, ống thủy tinh trung tính, thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led). 
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(210) 4-2016-02649 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bóng đèn 
Điện Quang  (VN) 
121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Các loại ổ cắm; dây điện; phích cắm điện; và các loại trang thiết bị chiếu sáng 

khác thuộc nhóm này như nút nhấn công tắc điện; tắc te; chấn lưu (ballast), thiết bị điều 
chỉnh điện. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn điện như bóng đèn LED, đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn, đèn ống; 
trang thiết bị chiếu sáng khác như: chóa đèn, máng đèn, ống thủy tinh trung tính, thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led). 

 

 
(210) 4-2016-02650 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm và nước giải khát 
Gia Huy  (VN) 
479/2D Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2016-02651 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FALCON 
COATINGS Việt Nam   (VN) 
Số 30, ngõ 67, đường Tô Ngọc Vân, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn); keo silicone (dùng trong 
xây dựng), keo bóng (dùng trong xây dựng).  

 

Nhóm 02: Sơn; bột bả tường (mát tít).  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng cho xây dựng, keo dán gạch; gỗ và ván ép.  
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210) 4-2016-02652 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 7.3.11; A5.3.13; A5.3.14; 7.1.24; 

26.3.23; A9.9.5 
(591) Xanh lá, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam ¸  
(VN) 
Số 160 đường 27/4, phường Phước Hưng, 
thành phố Ba Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); gương; khung ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-02653 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, đỏ , đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Khánh Hòa  (VN) 
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2016-02654 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Phương  (VN) 
18. B03 E25 Belleza, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; túi bao gói bằng giấy; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn tẩy 

trang; khăn lau bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2016-02657 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

Gói và Cuốn  (VN) 
62 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, bia, thuốc lá điếu, nước giải khát, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; cung cấp suất ăn 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-02658 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

Gói và Cuốn  (VN) 
62 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, bia, thuốc lá điếu, nước giải khát, thủy hải sản, thực phẩm chế biến.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; cung cấp suất ăn 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-02659 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.16 
(731) Công ty TNHH Tân Bảo Vũ  

(VN) 
Số 2A (số cũ 232) phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-02660 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH In mỹ thuật Đà 

Nẵng   (VN) 
338 Phan Châu Trinh, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế ấn phẩm quảng cáo.  
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(210) 4-2016-02661 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yng Hua Việt 
Nam  (VN) 
Số 11 đường 3A, KCN Biên Hòa II, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm, lá nhôm định hình dùng làm cửa, khung cửa, vách ngăn dùng 

trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-02662 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ, màu xám, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Mien Hua  (VN) 
Km 1954, QL1A, phường Tân Khánh, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm, lá nhôm định hình dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-02663 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.2; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán chay 
Ngọc Xanh  (VN) 
181 đường Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-02664 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.1.1; 6.1.2; A5.1.7 
(591) Trắng, vàng, xanh tím than, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư đào tạo Chính Tâm   (VN) 
29/29 đường Song Hành, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-02665 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A18.3.5; 18.3.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xanh nước biển 

nhạt, xanh dương đậm, cam, xám, nâu, 
xanh rêu 

(731) Hộ kinh doanh út Nhiều   (VN) 
Tổ 14, ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình 
Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Đóng tàu; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa tàu; phá dỡ tàu cũ; thi công xưởng đóng 
tàu và công trình thủy.  

 

(210) 4-2016-02666 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
mạng VI NA  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị dầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2016-02667 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Đoan Trang  (VN) 
22B Ngô Bệ, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính, chương trình máy vi tính, 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính, dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến, thông tin về giải trí sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn, giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2016-02668 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.4; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Trường Sơn  (VN) 
44/91 đường TCH 10, khu phố 3, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn, thiết bị chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2016-02669 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 6.1.2; 2.1.8; 18.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, cam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư á Âu  (VN) 
356/24 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt,; dầu mỡ bôi trơn dùng cho động cơ ô tô, xe máy; dầu mỡ bôi trơn 
dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-02670 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Quốc (VN)   (VN) 
Xóm Đức Lợi, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn không còn sống; chất chiết ra từ thịt; rau, củ, quả 

được bảo quản, phơi khô, sấy khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; trứng, 
sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; động vật sống; thức ăn cho động 
vật, mạch nha. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại nông lâm sản, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, mỹ 
phẩm, vải, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng, đồ gỗ trang trí nội thất. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vu cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-02671 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.3.1; 26.3.2; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghiệp Đại Nam  (VN) 
14B lô 7, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại; núm bơm mỡ vào 
máy; đai ốc bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); khóa lò 
xo.  

 
Nhóm 07: Máy bơm; máy nén; súng phun; máy phun luồng cát; bơm hơi (trang bị cho 
xưởng sửa chữa); súng phun sơn.  
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Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cụ thể là đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; đèn chiếu rọi; vòi khóa (van, đầu vặn); van 
điều nhiệt (bộ phận của hệ thống sưởi).  

 
Nhóm 35: Buôn bán; ô tô, thiết bị phụ tùng để sửa chữa ô tô, xe có động cơ khác (cụ thể 
là xe nâng hàng, xe máy công trình như máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông), máy phát 
điện, máy móc và thiết bị phụ tùng máy khoan mỏ, máy nông nghiệp, máy khai thác than, 
máy đào đất, máy khoan, các sản phẩm tấm kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, công trình xây dựng bằng kim loại, vòng đai kim loại để kết nối ống 
dẫn, mái đua bằng kim loại, dải phân cách bằng kim loại dùng cho đường sá, thanh nối 
ray, chi tiết bằng kim loại cho xây dựng, mái che tường bằng kim loại cho các công trình 
xây dựng, tấm lát sàn bằng kim loại, vòi phun bằng kim loại, rầm nhà bằng kim loại, 
thang bằng kim loại, khóa bằng kim loại cho xe cộ, vật liệu bằng kim loại cho đường sắt 
cáp kéo cố định, máy trộn vữa bằng kim loại, núm bơm mỡ vào máy, đai ốc bằng kim 
loại, ghi đường sắt, vật liệu gia cường bằng kim loại cho đai truyền của máy móc, vật liệu 
gia lực bằng kim loại cho bê tông, đinh tán bằng kim loại, que bằng kim loại để hàn đồng 
và hàn, ngói bằng kim loại, van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy), khóa 
bánh xe bằng cơ cấu kẹp giữ bánh xe (chặn bánh xe), cổng vòm bằng kim loại cho xây 
dựng, thanh tà vẹt đường sắt bằng kim loại, con lăn bằng kim loại của cửa trượt, giàn giáo 
bằng kim loại, ván cừ bằng kim loại, khóa lò xo, các chi tiết kim loại nhỏ đúc sẵn (hàng 
ngũ kim), máy bơm, máy nén, súng phun, máy phun luồng cát, bơm hơi (trang bị cho 
xưởng sửa chữa), bộ chế hòa khí, ống xả của động cơ điện và động cơ, ổ líp không dùng 
cho xe cộ mặt đất, bugi đốt nóng cho động cơ diesel, vỏ máy, màng chắn của máy bơm, 
pit tông cho động cơ, súng phun sơn, tua bin thủy lực, thiết bị cho động cơ đốt trong, vòng 
bi cho ổ trục, ổ bi (bộ phận của máy móc), bơm hơi (trang bị của xưởng sửa chữa), chổi 
than (điện), tấm chắn của máy bơm, bộ lọc (bộ phận của máy móc động cơ), thanh truyền 
cho máy móc động cơ điện và động cơ, thiết bị chiếu sáng cụ thể, đèn dùng cho xe cộ, 
đèn chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng phương tiện 
giao thông trên không, hệ thống chiếu sáng cho phương tiện hàng không, thiết bị chiếu 
sáng, dùng cho xe cộ, máy điều hòa không khí cho xe cộ, thiết bị khử mùi không khí, bộ 
chống lóa mắt cho ô tô (phụ kiện của đèn), hệ thống và thiết bị làm lạnh, đèn chiếu rọi, 
vòi khóa (van, đầu vặn), van điều nhiệt (bộ phận của hệ thống sưởi), máy và thiết bị làm 
sạch khí, thiết bị phân tán chất lỏng, thiết bị sưởi ấm hoặc thông gió, máy dệt, máy may, 
thiết bị y tế, máy in, máy photocopy, dây điện; quảng cáo; dịch vụ tư vấn, quản lý thương 
mại;  dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hỗ trợ quản lý kinh doanh các sản phẩm trên. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà máy xí nghiệp; lắp đặt bảo dưỡng sửa chữa máy móc; sửa chữa 
bơm; xây dựng nhà ở dân dụng; lắp đặt và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí; dịch vụ 
xây lát.  

 

 
(210) 4-2016-02672 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu IBC Việt Nam  (VN) 
Khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương liện giao thông trên bộ); thiết bị kéo 
rèm cửa bằng điện; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; cáp điều 
khiển của máy, động cơ điện và động cơ; bộ truyền động cho máy móc; máy phát điện. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị đầu cuối [điện]; thiết bị truyền phát tín hiệu 
điện tử; tủ điện; bảng điều khiển [điện]; công tắc điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm, động cơ điện (không dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ), thiết bị kéo rèm cửa bằng điện, bộ điều chỉnh tốc độ 
của máy móc, động cơ điện và động cơ, cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động 
cơ, bộ truyền động cho máy móc, máy phát điện, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị đầu 
cuối [điện], thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, tủ điện, bảng điều khiển [điện], công tắc 
điện, máy tính, thiết bị ngoại vi của máy tính, quần áo, giày dép, túi xách, mũ, balô, mỹ 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02673 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sinh dược phẩm Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tình Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2016-02674 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2016-02675 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2016-02676 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2016-02677 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86722911 12.08.2015 US 

(731) GATES CORPORATION  (US) 
1551 Wewatta Street, Denver, Colorado, 
United States 80202 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận của xe đạp, cụ thể là: đĩa răng, đai truyền động và chấu gắn cốt 

cho khung sau của xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-02678 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24; A11.1.6; A11.3.7; 

26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh phở Quế Chi  
(VN) 
7B/52 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền, bún ăn liền, mì ăn liền, miến ăn liền, phở khô.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn, dịch vụ quán cà phê 
giải khát.  

 
 

(210) 4-2016-02679 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Fil World Japan  
(VN) 
Phòng 606 tòa nhà Indochina Park 
Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: sơn dầu, sơn nước, sơn cách điện, keo 
dán ron, bột trét tường các loại dùng trong ngành công nghiệp, xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-02680 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.4; 26.4.7; A14.1.15 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SHENZHEN KVD COMMUNICATION 

EQUIPMENT LIMITED  (CN) 
Room 406 and 408, 4th Floor, the west 
of Building 405 of Sang Da Industrial, 
Zhenhua Road, Futian District, 
Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại hình; điện thoại di động; USB; thiết bị sạc 
cho pin điện; máy tính bảng. 

 

 
(210) 4-2016-02681 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn Đào 
tạo Định hướng và Phát triển 
Doanh nghiệp  (VN) 
25/1C Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp; tư vấn sở hữu trí tuệ.  
 

 
(210) 4-2016-02682 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ phẩm Hàn 
Quốc   (VN) 
Số 86 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-02683 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A14.5.2; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đen, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Chìa Khóa Nhà Đất  
(VN) 
236 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn về bất động sản, quản lý 

bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-02684 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN 
Boxmeer, Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho mục đích thú y. 

 

 
(210) 4-2016-02685 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Cửa hàng Tân Thành  (VN) 
425 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy như: van bi, van 

cống, van kiểm tra (van một chiều), van y lọc, van cầu, van bướm. 
 

 
(210) 4-2016-02686 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Cửa hàng Tân Thành  (VN) 
425 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy như: van bi, van 

cống, van kiểm tra (van một chiều), van y lọc, van cầu, van bướm.  
 

 
(210) 4-2016-02687 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đăng Thành  
(VN) 
204/73/18 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại, không phải là bộ phận của máy như: van bi, van 

cống, van kiểm tra (van một chiều), van y lọc, van cầu, van bướm.  
 

 
(210) 4-2016-02688 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) SWISS PHARMA INTERNATIONAL 

AG  (CH) 

Waldmannstrasse 8, 8001 Zurich, 

Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người và thuốc thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 

đích y tế; thực phẩm và chất ăn kiêng cho mục đích y tế và thú y; chất bổ sung ăn kiêng 

cho người; vitamin và các chế phẩm vitamin; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt 

nấm. 
 

 
(210) 4-2016-02689 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.1; A26.11.8; A3.13.4; 2.5.6 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

vàng đậm, vàng nhạt, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ SIG  (VN) 
480/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-02690 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A24.15.7 

(731) WENZHOU GUTE SEWING 

MACHINE CO., LTD.  (CN) 

No.15, Alley 99, Yandang East Road, 

Economic Development Area, Wenzhou, 

Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; máy khâu; máy viền; máy là; máy dùng cho công nghiệp dệt; khung 

cửi dệt vải; máy dệt vải len tuyết xoăn; máy dệt kim. 
 

 
(210) 4-2016-02691 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.21; 5.5.19 

(591) Đen, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Min - 
Han Việt Nam  (VN) 
Số 44, ngách 64/67, phố Thái Thịnh, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Nến, nến thơm. 
 
 

(210) 4-2016-02692 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ mới Việt - Nhật 
Vijagaba  (VN) 
Lô GD 4-9 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 

xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack (bim bim), trà, bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ bột ngũ cốc.  

 
Nhóm 35: Mua bán gạo, trà, bánh kẹo, bánh snack (bim bim), bột ngũ cốc và các chế 

phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1157 

(210) 4-2016-02693 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23 

(591) Ghi, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
hàng hải Nam Sơn  (VN) 
Số 30 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, cụ thể là: xây dựng công trình đường 

thủy, bến cảng và công trình trên sông, nhà nổi, các cảng du lịch, cửa sông, đập và đê; 

đóng tàu và cấu kiện nổi cụ thể là: cầu phao, phao; đóng thuyền, xuồng dùng cho mục 

đích thể thao và giải trí; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông 

đường thủy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế máy móc và thiết bị, cụ thể là: thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa 

(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); thiết kế công trình cảng, đường thủy; môi 

giới chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, giám 

định công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thiết kế biển hiệu, lo-go (logo) cho hệ 

thống cửa hàng, showroom. 
 

 
(210) 4-2016-02694 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23; A26.4.24 

(591) Đen, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
hàng hải Nam Sơn    (VN) 
Số 30 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, cụ thể là: xây dựng công trình đường 

thủy, bến cảng và công trình trên sông, nhà nổi, các cảng du lịch, cửa sông, đập và đê; 

đóng tàu và cấu kiện nổi cụ thể là: cầu phao, phao; đóng thuyền, xuồng dùng cho mục 

đích thể thao và giải trí; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông 

đường thủy.  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc và thiết bị, cụ thể là: thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa 

(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); thiết kế công trình cảng, đường thủy; môi 

giới chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, giám 

định công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thiết kế biển hiệu, lo-go (logo) cho hệ 

thống cửa hàng, showroom. 
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(210) 4-2016-02695 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.4.1 

(591) Xanh nước biển đậm, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
hàng hải Nam Sơn    (VN) 
Số 30 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, cụ thể là: xây dựng công trình đường 

thủy, bến cảng và công trình trên sông, nhà nổi, các cảng du lịch, cửa sông, đập và đê; 

đóng tàu và cấu kiện nổi cụ thể là: cầu phao, phao; đóng thuyền, xuồng dùng cho mục 

đích thể thao và giải trí; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông 

đường thủy.  

 

Nhóm 42: Thiết kế máy móc và thiết bị, cụ thể là: thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa 

(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); thiết kế công trình cảng, đường thủy; môi 

giới chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, giám 

định công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thiết kế biển hiệu, lo-go (logo) cho hệ 

thống cửa hàng, showroom. 
 

 
(210) 4-2016-02696 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.4.2 

(591) Xanh nước biển đậm, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
hàng hải Nam Sơn    (VN) 
Số 30 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, cụ thể là: xây dựng công trình đường 

thủy, bến cảng và công trình trên sông, nhà nổi, các cảng du lịch, cửa sông, đập và đê; 

đóng tàu và cấu kiện nổi cụ thể là: cầu phao, phao; đóng thuyền, xuồng dùng cho mục 

đích thể thao và giải trí; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông 

đường thủy.  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc và thiết bị, cụ thể là: thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa 

(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); thiết kế công trình cảng, đường thủy; môi 

giới chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, giám 

định công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thiết kế biển hiệu, lo-go (logo) cho hệ 

thống cửa hàng, showroom. 
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(210) 4-2016-02697 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.4.2 

(591) Đen, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
hàng hải Nam Sơn    (VN) 
Số 30 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, cụ thể là: xây dựng công trình đường 

thủy, bến cảng và công trình trên sông, nhà nổi, các cảng du lịch, cửa sông, đập và đê; 

đóng tàu và cấu kiện nổi cụ thể là: cầu phao, phao; đóng thuyền, xuồng dùng cho mục 

đích thể thao và giải trí; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông 

đường thủy.  

 

Nhóm 42: Thiết kế máy móc và thiết bị, cụ thể là: thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa 

(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); thiết kế công trình cảng, đường thủy; môi 

giới chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, giám 

định công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thiết kế biển hiệu, lo-go (logo) cho hệ 

thống cửa hàng, showroom. 
 

 
(210) 4-2016-02698 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23 

(591) Ghi, xanh nước biển đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
hàng hải Nam Sơn    (VN) 
Số 30 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, cụ thể là: xây dựng công trình đường 

thủy, bến cảng và công trình trên sông, nhà nổi, các cảng du lịch, cửa sông, đập và đê; 

đóng tàu và cấu kiện nổi cụ thể là: cầu phao, phao; đóng thuyền, xuồng dùng cho mục 

đích thể thao và giải trí; giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông 

đường thủy.  
 

Nhóm 42: Thiết kế máy móc và thiết bị, cụ thể là: thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa 

(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); thiết kế công trình cảng, đường thủy; môi 

giới chuyển giao công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, giám 

định công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ; thiết kế biển hiệu, lo-go (logo) cho hệ 

thống cửa hàng, showroom. 
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(210) 4-2016-02699 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và sản xuất Thuận Phát  
(VN) 
110/51 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; tivi; đầu máy kỹ thuật số; bộ điều chỉnh ánh 

sáng; đầu máy hát karaoke, bộ trộn âm (mixer). 
 

 
(210) 4-2016-02702 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Số 1  (VN) 

ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông 
Hải, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống; động vật sống (có nguồn gốc hợp pháp).  
 

Nhóm 35: Mua bán: tôm giống, thủy hải sản, động vật sống (có nguồn gốc hợp pháp).  
 

 
(210) 4-2016-02703 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; A26.11.12 
(731) SCA HYGIENE PRODUCTS AB    (SE) 

SE-405 03 GOTEBORG, Sweden  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Vải tẩm chế phẩm làm sạch; xà phòng; chế phẩm làm sạch; khăn tẩm nước 

thơm mỹ phẩm; khăn làm từ xenlulô dùng cho mục đích mỹ phẩm; miếng gạc bông (bông 
gòn tăm) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn giấy tẩm chế phẩm mỹ 
phẩm dùng cho mục đích trang điểm và chăm sóc da; khăn ướt mỹ phẩm.  
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Nhóm 16: Sản phẩm làm bằng giấy dùng cho mục đích gia đình và vệ sinh (các sản phẩm 

thuộc nhóm này) cụ thể là giấy vệ sinh, khăn lau, khăn dùng cho nhà bếp, khăn tay, khăn 

ăn, khăn giấy dùng để tẩy trang; sản phẩm làm bằng giấy dùng cho mục đích gia dụng và 

vệ sinh (các sản phẩm thuộc nhóm này), cụ thể là giấy vệ sinh ướt, khăn tay ướt.  
 

 
(210) 4-2016-02704 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Trương Phạm Lộc Uyên  (VN) 
212B/D27B Nguyễn Cư Trinh, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng bạc. 
 

 
(210) 4-2016-02705 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Nguyễn Anh Thư  (VN) 
Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn 

uống; cho thuê phòng họp, hội nghị, hội thảo; quán rượu; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú 

tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-02706 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; 26.13.25; 25.1.25; 7.1.24 

(731) Nguyễn Anh Thư  (VN) 
Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn 

uống; cho thuê phòng họp, hội nghị, hội thảo; quán rượu; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú 

tạm thời.  
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(210) 4-2016-02708 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.11.8 
(731) ZHEJIANG SANTIAN OIL FILTER 

CO., LTD   (CN) 
Hardware auto science and technology 
park, Longquan City, Zhejiang Province, 
CHINA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc dầu mỡ [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; bộ lọc không khí [bộ 

phận của máy móc hoặc động cơ]; bộ lọc dầu diesel [bộ phận của máy móc hoặc động 
cơ]; bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh dùng cho động cơ; bộ khởi động cho động cơ 
và máy nổ; máy phát điện; thiết bị tách dầu.  

 

 
(210) 4-2016-02709 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(731) HUNAN YANDI BIOENGINEERING 

CO., LTD.   (CN) 
No. 8, Mingri Road, Tianyuan District, 
National Hi-Tech Industrial 
Development Zone, Zhuzhou City, 
Hunan Province, China. 412007  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem chống lão hóa; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho cá nhân; chế phẩm để 

tắm, không dùng cho mục đích y tế; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ 
thể; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc mặt; 
chế phẩm chăm sóc tóc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
210) 4-2016-02710 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(731) HUNAN YANDI BIOENGINEERING 

CO., LTD.   (CN) 
No.8, Mingri Road, Tianyuan District, 
National Hi - Tech Industrial 
Development Zone, Zhuzhou City, 
Hunan Province, China. 412007 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục 

đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục 
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đích y tế; chiết xuất thảo dược dùng cho mục đích y tế; chiết xuất thảo dược cho mục đích 

dược phẩm; chất bổ sung thực phẩm cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 

sung ăn kiêng từ thảo dược; trà thảo dược (đồ uống có chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2016-02711 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Viện Doanh Nhân Việt Nam  
(VN) 
58/8A đường Đồng Nai, phường 15, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 

doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 

sát, điều tra thông tin thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức bình chọn và trao giải 

thưởng cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhằm tôn vinh doanh nghiệp và 

doanh nhân (mục đích thương mại và quảng cáo).  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 

báo, tạp chỉ, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 

dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 

tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch 

vụ vẽ trang trí cho bao bì; dịch vụ nghiên cứu khoa học; dịch vụ tư vấn khoa học.  
 

 
(210) 4-2016-02712 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
1NET  (VN) 
Tòa nhà SBI, đường số 3, khu công viên 

phần mềm Quang Trung, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang web; dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; 

dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2016-02713 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 2.7.10; 2.7.23; A26.1.14 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương Mại và 

xuất nhập khẩu Kids Plaza  
(VN) 
Số 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Máy hút sữa.  
 

Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em.   
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt cho trẻ em.  
 

Nhóm 20: Nôi cho trẻ em; cũi trẻ em; xe cũi đẩy trẻ em; giường cũi trẻ em; ghế rung trẻ 
em.  

 

 
(210) 4-2016-02714 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 15.7.1; 1.3.1; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Hà  (VN) 
Số 31, Hàng Điếu, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quầy rượu 
(bar).  

 

 
(210) 4-2016-02715 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Vàng đồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Cường  (VN) 
55/54/40C Thành Mỹ, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 

Nhóm 30: Thực phẩm trên cơ sở yến mạch; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống cacao có 
sữa; đồ uống sôcôla có sữa.  

 

Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giáo dục thể chất; thông 
tin giải trí; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy thể dục.  
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(210) 4-2016-02716 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

B.V.   (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, The Netherlands.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa dạng bột.  

 

 
(210) 4-2016-02718 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 9.1.10; 25.1.6 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Hoàng Văn Hải  (VN) 
Số 75B đường Nước Phần Lan, phường 
Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước giặt, kem đánh răng, nước rửa bát, chén; nước tẩy vệ sinh; 

nước rửa tay.  
 

(210) 4-2016-02719 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) NSK LTD.  (JP) 

6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống thao tác bao gồm một kính hiển vi và một bảng 3D (XYZ) được trang 

bị một công cụ cho các thao tác mẫu thử vi mô như vật liệu di động; thiết bị và dụng cụ 
quang học; thiết bị mã hóa; thiết bị mã hóa quang học; vật dùng quang học; thiết bị cảm 
biến tách sóng góc; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị cảm biến (thiết bị đo) không dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị hướng dẫn tự động có gắn thiết bị điều hướng và tránh chướng ngại 
vật.  

 

(210) 4-2016-02720 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) FUMAKILLA LIMITED  (JP) 

No. 11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Hương đuổi muỗi; hương vòng diệt muỗi; thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu được tẩm 
vào miếng vải nhỏ được dùng với thiết bị làm bay hơi thuốc trừ sâu chạy điện; thuốc trừ 
sâu dạng lỏng được dùng với thiết bị làm bay hơi thuốc trừ sâu chạy điện; thuốc trừ sâu 
đựng trong bình phun; thuốc trừ sâu dạng nhũ dầu; chất diệt nấm.  

 

Nhóm 21: Thiết bị điện để diệt trừ côn trùng; thiết bị điện để thu hút, diệt trừ sâu bọ côn 
trùng; ống khuếch tán dùng để diệt trừ sâu bọ và côn trùng (thiết bị điện để thu hút và diệt 
trừ côn trùng); thiết bị diệt trừ muỗi dùng pin.  

 

 
(210) 4-2016-02721 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; A8.1.22; 21.1.17 
(731) SEJOON OH  (KR) 

150, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 
chống nắng; mặt nạ làm đẹp đựng trong túi dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem điều chỉnh 
màu da (kem mỹ phẩm); son dưỡng môi; kem, che khuyết điểm (kem mỹ phẩm); nước 
thơm chống nắng (mỹ phẩm); son môi; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2016-02722 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24 
(731) SHANXI GOODWILL INDUSTRIAL & 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
No. 158 Qing Nian Road, 030001 
Taiyuan, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi cho đường ống; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; phụ tùng an toàn 

và phụ tùng điều chỉnh dùng cho ống dẫn của thiết bị làm nóng nước; miệng ống dẫn cho 
thiết bị làm nóng nước; ống dẫn có ba đầu cho thiết bị làm nóng nước; vòi nóng lạnh cho 
ống nước.  

 

 
(210) 4-2016-02723 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.11.12 
(731) CAMBUCI S/A  (BR) 

Getólio Vargas Avenue, no 930 - 
Marmeleiro - CEP 18130430 S·o Roque 
City - SP, Brazil 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Vali [hành lý]; vali du lịch; túi dùng cho đi săn; ví lưới có dây xích; túi xách 
tay; túi du lịch; túi thể thao; túi đựng quần áo khi đi du lịch; vali; ba lô; cặp học sinh.  

 

 
(210) 4-2016-02724 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.11.12 
(731) CAMBUCI S/A.  (BR) 

Getólio Vargas Avenue, no 930 - 
Marmeleiro - CEP 18130430 S·o Roque 
City - SP, Brazil 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và phụ kiện cho thể dục thể thao, cụ thể là quần đùi, áo sơ mi, áo vét 
[trang phục], bộ quần áo nỉ, quần áo bơi, giày dùng để luyện tập thể thao, giày dùng cho 
luyện tập bóng đá, áo thun ngắn tay, găng tay [trang phục], giày tập thể dục, quần áo thể 
dục, mũ lưỡi trai [đồ đội đầu], đinh đế giày đá bóng, tất ngắn cổ, tất thấm mồ hôi, đế cho 
đồ đi chân, áo choàng ngoài, trang phục dệt kim, giày cao cổ, giày, đồng phục, áo gilê, áo 
lót, áo nịt len.  

 

 
(210) 4-2016-02725 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.11.12 
(731) CAMBUCI S/A.  (BR) 

Getólio Vargas Avenue, no 930 - 
Marmeleiro - CEP 18130430 S·o Roque 
City - SP, Brazil 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Bóng, cụ thể là, bóng dùng trong môn bóng đá, bóng dùng trong môn bóng đá 
trong nhà, bóng dùng trong môn bóng đá bãi biển, bóng dùng trong môn bóng rổ, bóng 
dùng trong môn bóng ném, bóng dùng trong môn bóng chuyền, bóng dùng trong môn 
bóng chuyền bãi biển, bóng dùng trong môn bóng ném bãi biển, bóng dùng cho môn 
bóng chuyền chân, bóng dùng cho các môn thể thao trong nhà, bóng dùng trong môn 
bóng nước; vật dụng bảo vệ cơ thể cho đùi, khuỷu tay, đầu gối, cổ tay khi chơi bóng đá, 
bóng đá trong nhà, bóng đá bãi biển, bóng rổ, bóng ném, bóng chuyền, bóng chuyền bãi 
biển; găng tay dùng cho trò chơi và găng tay cho tập luyện thể hình.  

 

 
(210) 4-2016-02726 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1168 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2016-02728 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Passion  (VN) 
406 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 27: Thảm; giấy dán tường; chiếu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thảm, giấy dán tường, chiếu.  
 

 
(210) 4-2016-02729 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật phẩm bằng bìa 

cứng; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; túi [phong bì, 
bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói.  

 
Nhóm 17: Bao bì không thấm nước; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; vật 
liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; màng bằng chất dẻo không dùng 
để bao gói; nhựa dẻo [bán thành phẩm].  

 

 
(210) 4-2016-02730 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) NIKON CORPORATION   (JP) 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền phát hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ 

liệu từ tính, đĩa ghi âm; đĩa compắc (nghe - nhìn); đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); máy đọc 
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đĩa DVD; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, thiết bị để 
xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị dập lửa; thiết bị nhiếp ảnh; máy 
ảnh; máy ảnh kỹ thuật số; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; pin sạc 
lại được dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị sạc pin được dùng cho máy 
ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng có thể tải về cho máy tính, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác với mục đích truy cập vào một 
trang web hoặc ứng dụng cho hình ảnh và chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số; phần mềm máy 
tính cho điện thoại thông minh và máy tính bảng; phần mềm máy tính để quản lý và xem 
hình ảnh kỹ thuật số, ảnh và phim; phần mềm truyền thông để truy cập dữ liệu được lưu 
trữ trên máy ảnh hoặc máy ảnh kỹ thuật số và truyền dữ liệu đến các thiết bị khác; các 
thiết bị truyền thông không dây để truyền và nhận hình ảnh, phim và dữ liệu điện tử khác; 
phần mềm có thể tải xuống được cho phép người dùng tải lên, tải xuống, chuyển, hiển thị 
dạng điện tử hoặc lưu ảnh và video kỹ thuật số; phần mềm máy tính để điều khiển từ xa 
máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; điều khiển từ xa cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; 
dây đeo dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số, vỏ chụp bảo vệ thân máy ảnh; miếng 
che chân gắn đèn flash của máy ảnh; ống kính máy ảnh; nắp đậy ống kính máy ảnh; nắp 
đậy thị kính máy ảnh; mắt ngắm của máy ảnh; cáp USB; cáp âm thanh và hình ảnh; tấm 
bảo vệ màn hình LCD; thị kính máy ảnh; đầu kẹp dây cáp dùng cho cáp USB; lõi từ tính; 
nắp che đầu dây của dây cáp dùng cho phích cắm mini của thiết bị âm thanh nổi; nắp đậy 
của ngăn chứa pin; tài liệu hướng dẫn sử dụng dạng điện tử; xuất bản điện tử (có thể tải 
xuống); bộ chuyển đổi di động không dây; điện thoại di động; điện thoại thông minh; 
thiết bị đầu cuối cầm tay; máy tính bảng; máy phát và nhận không dây; thiết bị lưu trữ 
điện tử với bản chất là thiết bị bộ nhớ dùng để lưu ảnh, viđêô và các dữ liệu điện tử khác; 
thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ nhớ kỹ thuật số bảo đảm.  

 
 

(210) 4-2016-02731 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GELTEC PRIVATE LIMITED   (IN) 

1st Floor, Capsulation Premises, Sion-
Trombay Road, Deonar, Mumbai - 400 
088  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng có mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02732 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần điện máy 

Hoàng Long  (VN) 
Số 40, ngõ 126, phố Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy ngư nghiệp; máy xây dựng; máy phát điện; máy cắt cỏ; 

máy xịt rửa; máy cưa; máy bơm nước; động cơ nổ không dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ; máy nén khí; máy phun thuốc; máy rửa xe; máy xới đất; máy bơm; dây hơi 

áp lực là bộ phận của máy; máy hàn. 
 

 
(210) 4-2016-02733 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A26.11.8; 25.5.2; 

A5.5.20; A1.13.15; 1.13.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Trung tâm nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ sinh học và 
môi trường   (VN) 
Số 9A, phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường, men xử lý chống tắc nghẽn bể phốt, men 

xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản, men xử lý nước thải, chế phẩm vi sinh dùng 

để khử mùi hôi của: các chất thải rắn, nước rỉ từ các chất thải, phân chuồng, phân hữu cơ, 

chuồng trại chăn nuôi, kho sàn chế biến thủy hải sản, thực phẩm, nước tù đọng trong ao 

hồ, cống rãnh; chế phẩm keo tụ làm trong nước.  

 

Nhóm 05: Men vi sinh phòng và chữa bệnh cho gia súc, gia cầm và động vật dưới nước, 

chất bổ sung thức ăn tăng cường sức khỏe được làm chủ yếu từ khoáng chất/vitamin dùng 

cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02734 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ hoá 
sinh Việt Nam   (VN) 
Số 9A, phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa 

Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường, men xử lý chống tắc nghẽn bể phốt, men 

xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản, men xử lý nước thải, chế phẩm vi sinh dùng 

để khử mùi hôi của: các chất thải rắn, nước rỉ từ các chất thải, phân chuồng, phân hữu cơ, 

chuồng trại chăn nuôi, kho sàn chế biến thủy hải sản, thực phẩm, nước tù đọng trong ao 

hồ, cỗng rãnh; chế phẩm keo tụ làm trong nước.  
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210) 4-2016-02735 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.1.1; 26.1.1; 25.7.20; 1.15.9 
(591) Xanh dương, đỏ cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần an toàn 
mạng Việt Nam   (VN) 
Ki ốt số 1, đường Sông Lừ, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính, bảo trì phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-02736 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; 2.5.3; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 
Số 3 phố Đồng Xuân, phường Trần Phú, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Kem, cà phê, chè (trà), bánh ngọt, đồ uống ca cao.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả (không cồn), nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác 
làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-02737 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.7.25 
(731) THANULUX PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
129/1 Chongnonthri Road, Yannawa 
District, Bangkok 10120 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví lưới có dây xích đeo, không làm bằng kim loại; túi đựng dụng 
cụ bằng da thuộc [túi rỗng]; vali; túi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; cặp da; ví đựng 
danh thiếp; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi dết. 

 

 
(210) 4-2016-02738 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Minh Tấn  (VN) 

ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, huyện Đông 
Hải, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Mắm tôm nguyên con (tôm chao).  
 

 
(210) 4-2016-02740 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A6.19.11; A24.7.15; 24.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm, đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH rau hoa Song 
Bill  (VN) 
67 Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, hoa, củ, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-02741 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông nghiệp 
Công nghệ cao  (VN) 
Bản Nậm Sì Tan, thôn Tả Náng, xã Nậm 
Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống); cá hồi; thực phẩm làm từ cá; trứng cá đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-02742 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) 1. SOEKIANTO SOSRODJOJO  (ID) 
Jl. Kintamani Raya No. 11 RT 002 RW 
007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240 Indonesia  
2. SOEWITO SOSRODJOJO  (ID) 
Jl. Kintamani Raya No. 11 RT 002 RW 
007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240 Indonesia  
3. SOEJANI SOSRODJOJO  (ID) 
Jl. Kintamani Raya No. 11 RT 002 RW 
007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240 Indonesia  
4. KUNIARTI SOSRODJOJO  (ID) 
Jl. Kintamani Raya No. 11 RT 002 RW 
007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240 Indonesia  
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 5. SUKOWATI SOSRODJOJO  (ID) 
Jl. Kintamani Raya No. 11 RT 002 RW 
007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240 Indonesia  

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); mật ong; đồ uống trên cơ sở trà với hương vị trái cây; đồ uống làm từ 
trà (chè); trà (chè) uống liền; trà (chè) ướp lạnh.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; xi rô; đồ uống nước ép trái cây không 
có cồn; đồ uống không cồn chiết xuất từ trái cây; đồ uống không cồn có hương vị trà và 
hoa quả.  

 

 
(210) 4-2016-02743 (220) 28.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.7.1; 24.1.1; 3.3.1; 24.7.3 
(591) Vàng đậm, xanh dương đậm, vàng nhạt, 

vàng, xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 

LIMITED  (GB) 
Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-02744 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Nguyễn Ngọc Minh  (VN) 

Căn hộ T11 tầng 04, phòng 03 Times 
City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 

(511)   Nhóm 29: Bơ; pho mát; lát trái cây sấy khô; lát khoai sấy khô; mứt quả ướt; kem [sản 
phẩm sữa]; dầu có thể ăn được; trứng; trái cây được bảo quản; rau đã được bảo quản; nấm 
đã được bảo quản; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; đậu phụ. 

 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh ngọt; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, gia vị thập cẩm; đồ gia vị; thực phẩm giàu tinh bột; 
mật ong; kem lạnh; món ăn điểm tâm; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; tinh bột 
cho thực phẩm. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; nấm tươi; cây trồng; tảo/rong biển dùng làm thức ăn 
cho người. 
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ nước 
ép trái cây không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; nước ép rau [đồ uống]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 
người tiêu dùng]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; marketing; dịch vụ đại lý bán buôn, bán lẻ sản phẩm lương thực, thực phẩm 
chay. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn chay do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-02745 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 
Cường Land  (VN) 
82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; định giá bất 
động sản, đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê 
văn phòng [bất động sản].  

 

 
(210) 4-2016-02747 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.11.13; A5.11.11; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, vàng, 

vàng nâu 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã làng nghề chế 
biến mật mía Làng Găng  (VN) 
Xóm 12, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 30: Mật mía nguyên chất.  
 

Nhóm 35: Mua bán mật mía.  
 

 
(210) 4-2016-02749 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.1; 26.1.4; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê hạt. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-02750 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH RIOCA   (VN) 

Số 14, Ngõ 1, phố Đê La Thành, phường 
Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột bả tường (bột trét tường).  

 

 
(210) 4-2016-02751 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 8.7.11 
(731) MERRY YARD INTERNATIONAI 

ENTERPRISE CORP.   (TW) 
6F., No. 222, Sec. 3, DaTong Rd., XiZhi 
Dist., New Taipei City 221, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Các bộ đồ nội thất bao gồm bộ bàn ghế; ghế; ghế trường kỷ; đi văng; giường. 
 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán lẻ trực tuyến, và dịch vụ đặt hàng qua thư các 
đồ nội thất, phụ kiện của đồ nội thất, các sản phẩm trang trí nội thất, các đồ gia dụng và 
các đồ bếp nóc. 

 

 
(210) 4-2016-02755 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Lương Dũng   (VN) 
Thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán da và giả da để làm giày dép, túi, ví, ghế sô pha.  
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(210) 4-2016-02756 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
Nghiệp   (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kỹ thuật (là loại sơn chuyên dụng cho các ngành công 
như sơn tín hiệu giao thông, sơn kết cấu thép, sơn cầu, sơn tàu biển...), chất dùng làm lớp 
phủ công nghiệp (tương tự như sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn), chất 
chống rỉ và bảo quản gỗ, chất đánh màu gỗ, chất pha loãng, chất làm đông cứng để sử 
dụng cùng với sơn. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-02757 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
toàn mỹ Năng Lượng  (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ An Sơn, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen, xịt và dây cấp sen xịt dùng cho nhà tắm, nhà vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-02759 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23; 

25.5.25; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất, 
thương mại, dịch vụ vận tải 
Sài Gòn  (VN) 
782A quốc lộ 51, xã An Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi.  
 

 
(210) 4-2016-02760 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, nâu, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ Trường  (VN) 
4/11 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 15: Đàn Piano (không sử dụng điện).  

 

Nhóm 35: Mua bán đàn Piano.  
 

 
(210) 4-2016-02761 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Nguyễn Anh Thư   (VN) 
Tổ 3, khối I, thị trấn Bồng Sơn, huyện 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-02762 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A18.1.19; 18.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực 
Đường Phố Việt   (VN) 
26-28-30 Thủ Khoa Huân, phường Bến 

Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vu ăn uống phục vụ lưu động (được nhà hàng thực 

hiện), quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-02763 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16; 26.4.4 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Huỳnh Hữu Thế Hoàng   (VN) 
Tổ 11B Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), dây nịt (thắt lưng), mắt kính.  
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(210) 4-2016-02764 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5; 11.3.18; 5.7.21; 5.7.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh nước biển, xanh lá, 

xám tro 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Hoàng Phú  (VN) 
156 ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc 
Ninh, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối. 

 

 
(210) 4-2016-02765 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, cụ thể là trà giảm cân.  

 

 
(210) 4-2016-02766 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 

TBK   (ID) 
Sudirman Plaza-Indofood Tower 
27th/Fl., Jl.Jend.Sudirman Kav.76-78, 
Jakarta Selatan - Indonesia  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; thực phẩm thích hợp cho việc ăn kiêng và cho mục đích 

y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh và thực phẩm cho người khuyết tật. 
 

 
(210) 4-2016-02767 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất 
ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; cao dán cho mục đích y 
tế, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng 
cho mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn cho hóa chất vệ sinh; chế phẩm để diệt trừ sâu bọ 
gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; vacxin. 

 

 
(210) 4-2016-02770 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ QQC 
Việt Nam   (VN) 
Số 185 phố Nguyễn Đình Thi, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất nhập khẩu: các thiết bị băng 
tải dây chuyền sản xuất nước giải khát và thực phẩm, các máy móc xây dựng: máy kéo, 
máy xúc, máy nâng, cần cẩu, các thiết bị, máy móc chế biến thực phẩm: máy cắt, thái, 
định hình rau, củ, quả, các máy đóng gói sản phẩm: sữa, nước ép trái cây, nước ép cô đặc, 
các thiết bị đông lạnh công nghiệp: máy nén khí lạnh, băng chuyền đông lạnh, vật tư vòng 
bi con lăn, xích công nghiệp, dây đai, dây chuyền sản xuất các loại nước, nước ép, trái 
cây, sữa tiệt trùng, nước ép cô đặc, nước giải khát có ga, các loại trà, các loại nước khoáng 
tinh khiết.  

 

 
(210) 4-2016-02771 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Cao Bá Tòng  (VN) 
134/5 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất dùng điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, bình đun nước nóng bằng 

điện,nồi cơm điện, lò nướng bằng điện. 
 

 
(210) 4-2016-02772 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Cao Bá Tòng  (VN) 
134/5 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất, dùng điện, bếp điện từ; bếp hồng ngoại; bình đun nước nóng bằng 

điện; nồi cơm điện; lò nướng bằng điện.  
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(210) 4-2016-02773 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Tạ Thị Liên Chi  (VN) 
99/1B Đặng văn bi, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kiểm toán; tư vấn thuế. 

 

 
(210) 4-2016-02774 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Kim  (VN) 
99/1B Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng đeo tay, tượng tô màu, túi xách, đồng hồ được làm bằng tay từ 
đất sét, vải, gỗ, đá.  

 

 
(210) 4-2016-02775 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.5.5; A5.11.11; 3.9.1; 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Kim  (VN) 
99/1B Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; chăm sóc duy trì cảnh quan sân vườn. 
 

 
(210) 4-2016-02776 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.16; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Xanh rêu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Kim   (VN) 
99/1B Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; chăm sóc duy trì cảnh quan sân vườn. 
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(210) 4-2016-02777 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Kim   (VN) 
99/1B Đặng Văn Bi, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-02778 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục 
Koijapan  (VN) 
Số 7 ngõ 108 phố Phượng Trì, thị trấn 
Phùng, Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 

dục). 
 

 
(210) 4-2016-02779 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH X-Seven Việt 
Nam  (VN) 
Số 589 E6 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2016-02780 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ Môi 
trường Tam Hợp  (VN) 
Thôn Đồi Chùa, xã Tam Hợp, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(511)   Nhóm 07: Máy xử lý và tiêu hủy rác thải. 
 

 
(210) 4-2016-02781 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Biến 
áp Đông Anh  (VN) 
Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp; ổn áp. 

 

 
210) 4-2016-02782 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Trương Thế Hiễn  (VN) 
38 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các loại hàng hoá: hàng thủ công mỹ nghệ (quà lưu niệm), mỹ 

phẩm, quần áo, giày dép, túi xách; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn người tiêu dùng (cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ tham quan (du lịch).  

 

 
(210) 4-2016-02783 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì Rồng 
Việt  (VN) 
D20/29Y Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc bìa. 

 

 
(210) 4-2016-02784 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Vân  (VN) 
782 đường Hùng Vương, thị trấn Đinh 
Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý. 
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Nhóm 35: Bán buôn: đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang. 
 

 
(210) 4-2016-02785 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.16; 1.15.14 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, hồng, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuân  (VN) 
Hẽm 184 Phan Chu Trinh, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 

 
(210) 4-2016-02789 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sarah Le  (VN) 
Số 9, ngách 12/21 phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2016-02791 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sơn 
HÀ  (VN) 
Km 11+500, đường Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-02792 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sơn 
HÀ   (VN) 
Km 11+500, đường Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-02793 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sơn 
HÀ   (VN) 
Km 11+500, đường Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-02794 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.7.1 

(591) Trắng, đen, xanh da trời nhạt 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát  (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 

3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa để xe ô tô; nước hoa khử mùi để phòng. 
 

 
(210) 4-2016-02795 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 19.7.1 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, xanh da trời 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát   (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 

3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để xe ô tô; nước hoa khử mùi để phòng. 
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(210) 4-2016-02796 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.7.1 
(591) Trắng, đen, xanh da trời nhạt, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát   (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 
3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để xe ô tô; nước hoa khử mùi để phòng. 

 

 
(210) 4-2016-02797 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.7.1; 26.15.15; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát   (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 
3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để xe ô tô; nước hoa khử mùi để phòng. 
 

 
(210) 4-2016-02798 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 24.17.17; 24.17.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thành 
Đạt Phát  (VN) 
514/4 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng; xà phòng; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm vệ sinh 

để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, xà phòng, 
chất tẩy rửa, chất làm bóng. 
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(210) 4-2016-02800 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SHENZHEN BBS ELECTRONIC CO., 

LTD   (CN) 
No.90, Zhangyi New Quarter, Junlong 
Community, Guanlan Sub-district, 
Longhua New District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Tủ chuyên dụng dùng để đựng loa phóng thanh, pin điện (pin Galvanie), loa 

phóng thanh, micrô, máy chạy đĩa VCD, máy chạy đĩa DVD, thiết bị xử lý âm thanh và 
hình ảnh, thiết bị truyền hình, máy vi tính, băng lau đầu từ hoặc đầu ghi, thiết bị làm 
chậm/làm trễ âm thanh dội lại, cấu kiện âm thanh điện tử, máy cát xét loại xách tay, tai 
nghe, sạc pin. 

 

 
(210) 4-2016-02801 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(731) FOXCONN INTERCONNECT 

TECHNOLOGY LIMITED  (KY) 
Floor 4, Willow House, Cricket Square, 
P.O. Box 2804, Grand Cayman, Cayman 
Islands KY1-1112  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ đổi nguồn điện; ăng ten; thiết bị sạc pin; dây cáp 

điện; cáp đồng trục; cuộn dây điện; dây dẫn điện; đầu nối cho dây điện; bộ nối [điện]; 
công tắc điện; vật liệu bo mạnh điện chính [dây, dây cáp]; cuộn dây điện từ; vòng đeo tay 
từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; sợi cáp quang; tai nghe; cuộn cảm [điện]; thẻ 
mạch tích hợp [thẻ thông minh]; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; hộp đấu nối 
điện; đi-ốt phát quang [LED]; loa; dây từ; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; bảng mạch in; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; cầu dao điện; thiết bị đầu 
cuối [điện]; thiết bị lưu trữ dữ liệu USB; đầu nối dây [điện]; dây điện; vỉ mạch DNA; vật 
kính [thấu kính] [quang học]; thiết bị thu-phát; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-02802 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.4.24 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
20 Đường N2, khu Mega Khang Điền, 
khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bếp điện từ, bếp hồng ngoại, nước uống đóng bình. 
 

 
(210) 4-2016-02803 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A3.6.11; 24.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ và xây 
dựng Kim Thành  (VN) 
ấp An Phú, xã An Tịnh, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc; da thuộc thô hoặc bán thành phẩm; da động vật; da súc vật. 

 

 
(210) 4-2016-02804 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Trung 

Đức  (VN) 
Số 28/792 Thiên Lôi, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; phá dỡ các công 

trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế chế tạo máy móc công nghiệp, thiết bị công 
nghiệp [bao gồm cả bộ phận của chúng]; nghiên cứu cơ khí; nghiên cứu và phát triển về 
máy móc công nghiệp, thiết bị công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-02808 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Bùi Ngọc ánh  (VN) 

118/90/48/26 Phan Huy ích, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm li; micrô; đầu DVD; bộ khuếch đại âm thanh.  
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(210) 4-2016-02809 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

hệ thống phân phối bán lẻ 
Việt Nam  (VN) 
Lô GD2-15, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước lau sàn nhà; nước rửa tay; nước 
thơm xịt đa năng; bột giặt; nước tẩy quần áo; mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội 
đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ 
sinh.  

 

 
(210) 4-2016-02810 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.3.1; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Nhựa TAI JAAN (Việt Nam)  (VN) 
Lô M-1a-CN, đường D9, khu công 
nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại dùng cho ống nước; ống nước bằng kim loại; đầu nối (co 
nối) bằng kim loại dùng cho ống nước; nút bịt bằng kim loại dùng cho ống nước.  

 

Nhóm 17: ống mềm bằng nhựa, gồm: ống PVC mềm, ống nước bằng nhựa, ống nhựa 
mềm dùng trong công nghiệp; đầu nối không bằng kim loại, dùng cho ống; nút bịt bằng 
nhựa mềm dung cho ống.  

 

Nhóm 20: Van bằng nhựa dùng cho đường ống nước.  
 

 
(210) 4-2016-02811 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-02812 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản; 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-02813 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.   

 

 
(210) 4-2016-02814 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản; 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-02815 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.   
 

 
(210) 4-2016-02816 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản; 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(210) 4-2016-02817 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất; hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt  cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-02818 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất; hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt  cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(210) 4-2016-02819 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Trần Bình Trọng  (VN) 

Tập thể đoàn nghệ thuật Bộ công an, tổ 
37 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Đừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình phim viđêô (loại trừ phim quảng cáo); dịch vụ 
giải trí truyền hình và trình diễn sân khấu; biên kịch; đạo diễn; quay phim; diễn xuất và 
biểu diễn nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-02820 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xám, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH SAGOVIET  (VN) 

445/124 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất; hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt  cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02821 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02822 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02823 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-02824 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 

Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02825 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.1.1; 26.7.25 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 
Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 

Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-02826 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt 

(731) Ngô Văn An   (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 
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(210) 4-2016-02827 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt 

(731) Ngô Văn An  (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02828 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 25.1.25 

(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt 

(731) Ngô Văn An  (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, sắc đẹp (spa); dịch vụ tắm hơi mát-xa; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây 

thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-02829 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, xám 

(731) Phạm Thị Kiều Phiên  (VN) 
110/TP, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị và dụng cụ y tế; 

vòng tránh thai.  
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(210) 4-2016-02830 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 7.3.11 

(591) Nâu, vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại quốc tế Mặt Trời 
Đỏ  (VN) 
P207, nhà C3, làng quốc tế Thăng Long, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-02831 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt, vàng 

(731) Ngô Văn An   (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-02832 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt, vàng 

(731) Ngô Văn An  (VN) 
Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-02833 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt, vàng 
(731) Ngô Văn An  (VN) 

Thôn Liên Ngạc, phường Đông Ngạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe, sắc đẹp (spa); dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-02834 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ, xanh(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 
580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải làm sạch cho 
răng và lợi. 

 

 
(210) 4-2016-02835 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A15.9.11 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Hưng  (VN) 
103/19 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-02836 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Huỳnh Văn Năng  (VN) 
ấp Phú Tây Hạ, xã Bình Khánh Đông, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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210) 4-2016-02837 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.1.12; 1.1.14; A1.1.2; A26.11.8 

(591) Đỏ nhạt, trắng, xanh dương, đỏ đậm, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Thắm  (VN) 
Số 50/8 khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 

cuộn và dạng tấm.  

 

Nhóm 35: Mua bán tôn lạnh, tôn màu, tôn mạ kẽm dạng cuộn và dạng tấm, gỗ xây dựng.  
 

(210) 4-2016-02838 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 
sạn - nhà hàng Kim Băng  (VN) 
Số 22 đường Trần Phú, khu 11, phường 

Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm thời.  
 

 
(210) 4-2016-02839 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Sài Gòn Sao  
(VN) 
79 đường 281 Lý Thường Kiệt, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Bong bóng, quả bóng bay (đồ chơi trẻ em). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu bong bóng, quả bóng bay (đồ chơi trẻ em). 
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(210) 4-2016-02840 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.3.5; A2.3.16; A14.7.7 

(591) Đen, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phúc An  (VN) 
Số 1B/12 đường Hưng Phú, phường 8, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như 

kềm cắt biểu bì.  
 

 
(210) 4-2016-02841 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.3.5; A2.3.16; A14.7.7 

(591) Đen, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phúc An   (VN) 
Số 1B/12 đường Hưng Phú, phường 8, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như 

kềm cắt biểu bì. 
 

 
(210) 4-2016-02842 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Nâu đen, đỏ, trắng, vàng, cam đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất dịch vụ thương mại 
Hoàng Vinh  (VN) 
8/28, tổ 2, KV 3-Sông Hậu, Trần Phú, 

phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước rửa xe bọt tuyết, nước tẩy, nước lau kính, nước 

đánh bóng vỏ xe, nước hoa xịt phòng, máy rửa xe bọt tuyết, máy hút nhớt xe, máy nén 

hơi, máy bơm xịt nước, quần áo may sẵn, giày dép.  
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(210) 4-2016-02843 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A5.11.2; 26.3.2; 6.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh lá cây, nâu, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trường 
Hưng  (VN) 
ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột ngô, bột khoai tây dùng cho thực phẩm, bột dùng cho thực phẩm, 

sản phẩm có tinh bột dùng cho thực phẩm, bột sắn, bột sắn dùng cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-02844 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 3.9.16; 1.15.24; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến và 
xuất khẩu thủy sản 
CADOVIMEX  (VN) 
Khóm II, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện 
Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thủy sản tươi sống như tôm, cá, mực, ghẹ; mua bán, 

xuất nhập khẩu thủy sản chế biến như tôm, cá, mực, ghẹ ướp lạnh, đông lạnh sơ chế và 
đông lạnh ăn liền.  

 

 
(210) 4-2016-02845 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.16; A3.9.4; 1.5.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến và 
xuất nhập khẩu thủy sản 
CADOVIMEX  (VN) 
Khóm II, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện 
Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy sản chế biến bao gồm tôm, cá, mực, ghẹ ướp lạnh, đông lạnh sơ chế và 
đông lạnh ăn liền.  

 
Nhóm 31: Thủy sản tươi sống bao gồm tôm, cá, mực, ghẹ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thủy sản tươi sống như tôm, cá, mực, ghẹ; mua bán, 
xuất nhập khẩu thủy sản chế biến như tôm, cá, mực, ghẹ ướp lạnh, đông lạnh sơ chế và 
đông lạnh ăn liền.  
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(210) 4-2016-02846 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ, trắng(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kim Khánh   (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-02847 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kim Khánh    (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-02848 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.9; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kim Khánh    (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14 đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn bả matit phủ bề mặt kim loại.  
 

 
210) 4-2016-02849 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và thương mại An 
Phó  (VN) 
Xóm 6, thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi 
ấm, đốt nóng]. 
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(210) 4-2016-02850 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và thương mại An 
Phó  (VN) 
Xóm 6, thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen thiết bị lọc nước, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng thiết bị 

và máy làm lạnh, máy và thiết bị làm sạch không khí, bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm 
đốt nóng].  

 

 
(210) 4-2016-02851 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 

(731) WIN WIN FOOD INDUSTRIES SDN 

BHD  (MY) 
No 6, Jalan Tahana, Kawasan 

Perindustrian Tampoi, 80350 Johor 

Bahru, Malavsia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột khoai tây, thực phẩm ăn 

nhanh chứa chủ yếu bánh kẹo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô, thực phẩm ăn nhanh chứa 

chủ yếu bánh mì, bánh quy bánh dẹt nhỏ; bánh xốp (thực phẩm), bánh snack đã chế biến 
làm từ ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-02852 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 

(731) WIN WIN FOOD INDUSTRIES SDN 
BHD   (MY) 

No 6, Jalan Tahana, Kawasan 

Perindustrian Tampoi, 80350 Johor 
Bahru, Malavsia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy giòn, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột khoai tây, thực phẩm ăn 

nhanh chứa chủ yếu bánh kẹo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô, thực phẩm ăn nhanh chứa 

chủ yếu bánh mì, bánh quy bánh dẹt nhỏ; bánh xốp (thực phẩm), bánh snack đã chế biến 

làm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2016-02853 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khâm Vĩnh 
Hưng  (VN) 
113G/14/8 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng led dạng tròn hoặc hình ống.  
 

 
(210) 4-2016-02854 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Ghi, xanh xám, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần MYOKO Việt 

Nam   (VN) 
Số 277 đường Trần Phú, khu phố Thọ 
Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ (phương tiện giao thông) chạy bằng điện: xe máy điện, xe đạp điện, ô tô 
điện.  

 

 
(210) 4-2016-02855 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) OBSIDIAN CO., LTD.  (KR) 

W1202, SK V1 Center, 11, Dangsan-ro 
41 giI, Yeongdeungpo-gu, SeouI, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm trang điểm; chất tẩy rửa; chế phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; sữa tắm và gel tắm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; 
chế phẩm làm sạch tóc; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc; mỹ phẩm cho da đầu; chế phẩm uốn 
và tạo kiểu tóc; thuốc màu nhuộm tóc; chất dinh dưỡng cho tóc; chế phẩm phục hồi tóc; 
chế phẩm tẩy màu cho tóc; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; kem bảo vệ tóc; dầu 
dưỡng tóc; chất nhuộm màu cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-02856 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) OBSIDIAN CO., LTD.  (KR) 

W1202, SK V1 Center, 11, Dangsan-ro 
41 giI, Yeongdeungpo-gu, SeouI, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm trang điểm; chất tẩy rửa; chế phẩm 

mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; sữa tắm và gel tắm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; 
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chế phẩm làm sạch tóc; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc; mỹ phẩm cho da đầu; chế phẩm uốn 

và tạo kiểu tóc; thuốc màu nhuộm tóc; chất dinh dưỡng cho tóc; chế phẩm phục hồi tóc; 

chế phẩm tẩy màu cho tóc; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; kem bảo vệ tóc; dầu 

dưỡng tóc; chất nhuộm màu cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 

(210) 4-2016-02857 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) OBSIDIAN CO., LTD.   (KR) 

W1202, SK V1 Center, 11, Dangsan-ro 

41 giI, Yeongdeungpo-gu, SeouI, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm trang điểm; chất tẩy rửa; chế phẩm 

mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; sữa tắm và gel tắm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; 

chế phẩm làm sạch tóc; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc; mỹ phẩm cho da đầu; chế phẩm uốn 

và tạo kiểu tóc; thuốc màu nhuộm tóc; chất dinh dưỡng cho tóc; chế phẩm phục hồi tóc; 

chế phẩm tẩy màu cho tóc; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; kem bảo vệ tóc; dầu 

dưỡng tóc; chất nhuộm màu cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 

(210) 4-2016-02858 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 25.7.25 

(731) OBSIDIAN CO., LTD.   (KR) 

W1202, SK V1 Center, 11, Dangsan-ro 

41 giI, Yeongdeungpo-gu, SeouI, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chức năng; mỹ phẩm trang điểm; chất tẩy rửa, chế phẩm 

mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; sữa tắm và gel tắm; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho cá nhân; 

chế phẩm làm sạch tóc; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc; mỹ phẩm cho da đầu, chế phẩm uốn 

và tạo kiểu tóc; thuốc màu nhuộm tóc; chất dinh dưỡng cho tóc; chế phẩm phục hồi tóc; 

chế phẩm tẩy màu cho tóc; chất trung hòa giúp uốn sóng tóc bền nếp; kem bảo vệ tóc; dầu 

dưỡng tóc; chất nhuộm màu cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-02859 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Nâu, ghi, đen, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HONLEI Đức 
HÀ  (VN) 
Lô C5-1, C5-2, Khu công nghiệp Hòa 
Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, 

xe máy; xuất nhập khẩu xe máy điện, xe đạp điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe 
máy; giới thiệu sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô đìện, xe cộ chạy bằng điện, xe 

máy; trưng bày xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy; 

quảng cáo (tờ rơi, biển hiệu) xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện xe cộ chạy bằng điện, 
xe máy.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, làm sạch xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-02860 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Phương  (VN) 
18.B03 E25 Belleza, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm làm sạch; sữa làm sạch dùng cho mục 

đích vệ sinh; mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm để vệ, sinh thân 

thể. 
 

Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em mui che cho xe đẩy trẻ em, xe đạp cho trẻ em; ghế bảo hiểm cho 

trẻ em [trong xe cộ], đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ (dùng cho trẻ em); mui xe đẩy trẻ em. 
1  

 

Nhóm 20: Giường cũi của trẻ em; nôi cho trẻ em; ghế cao cho trẻ em; xe cũi đấy cho trẻ 1 
em; đệm cho cũi đẩy của trẻ em; khung tập đi cho trẻ em. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đại lý xuẩt nhập khẩu, 
trang trí quầy hàng; phân phát hàng mẫu; mua bán chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm 

làm sạch, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, chế phẩm để vệ sinh thân thể, xe đẩy trẻ em, nôi cho trẻ em, quần áo cho trẻ 

em.  
 
 

(210) 4-2016-02861 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Phạm Gia 
Tuấn Kiệt  (VN) 
66/6 ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Miến, bún khô, phở khô, mì, mì (nui).  
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(210) 4-2016-02862 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.12; A18.5.7; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thực 
phẩm An Bình Hưng   (VN) 
69/23 đường số 5A, khu phố 6, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt heo, thịt heo rừng, thịt gà, thịt bò, thịt bê.  
 

 
(210) 4-2016-02863 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.1; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sức khỏe & sắc 
đẹp 3K   (VN) 
19 đường 4A, KDC 13E Intresco, ấp 5, 

xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thực phẩm chức năng; mua bán mỹ phẩm, dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-02864 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 8.7.11; 6.1.2; 26.1.1; 1.15.24 

(591) Xanh dương, xanh da trời, tím than, 

trắng vàng 

(731) Hội nông dân Đồng Rui  (VN) 
ThônTrung, xã Đồng Rui, huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng vịt. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý, ký gửi trứng vịt. 
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(210) 4-2016-02865 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) TROPICAL CONSOLIDATED 

CORPORATION SDN. BHD.   (MY) 
3rd Floor, Kompleks Seri MertaJam, 
1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam, 
Penang Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo động vật; đồ uống cho vật nuôi 

trong nhà; sản phẩm lót ổ cho động vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật dưới dạng 
chế phẩm; thức ăn cho mèo.  

 

 
210) 4-2016-02867 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) J.R. SIMPLOT COMPANY  (US) 

P.O. Box 27. Boise, Idaho 83707 USA 
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng, phân bón lớp phủ hóa chất lên các hạt phân bón nhỏ để kiểm 
soát sự tỏa ra của các chất dinh dưỡng có trong phân bón đến đất lớp phủ hóa chất là một 
thành phần của phân bón, cụ thể là lớp phủ được đặt vào các hạt phân bón nhỏ để kiểm 
soát sự tỏa ra của các chất dinh dưỡng có trong phân bón đến đất. 

 

 
(210) 4-2016-02868 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) J.R. SIMPLOT COMPANY   (US) 

P.O. Box 27. Boise. Idaho 83707 USA  
(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng, phân bón lớp phủ hóa chất lên các hạt phân bón nhỏ để kiểm 
soát sự tỏa ra của các chất dinh dưỡng có trong phân bón đến đất lớp phủ hóa chất là một 
thành phần của phân bón, cụ thể là lớp phủ được đặt vào các hạt phân bón nhỏ để kiểm 
soát sự tỏa ra của các chất dinh dưỡng có trong phân bón đến đất. 

 

 
(210) 4-2016-02869 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15; A5.3.13 
(731) J.R. SIMPLOT COMPANY   (US) 

P.O. Box 27. Boise, Idaho 83707 USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng, phân bón lớp phủ hóa chất lên các hạt phân bón nhỏ để kiểm 
soát sự tỏa ra của các chất dinh dưỡng có trong phân bón đến đất lớp phủ hóa chất là một 
thành phần của phân bón, cụ thể là lớp phủ được đặt vào các hạt phân bón nhỏ để kiểm 
soát sự tỏa ra của các chất dinh dưỡng có trong phân bón đến đất. 

 

 
(210) 4-2016-02870 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.15; 11.3.18; 26.2.7; A1.1.10 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Hoàng Phú  (VN) 
ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Linh, 
tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 31: Ngũ cốc hạt chưa chế biến; hạt (ngũ cốc).  

 

 
(210) 4-2016-02871 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và 
dịch vụ in Quang Minh  (VN) 
B4 quốc Lộ 1A phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in mẫu vẽ; dịch vụ in bao bì, nhãn, mác.  

 

 
(210) 4-2016-02872 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Phan Văn Chí Tâm  (VN) 
Sơn Hiệp, An Bình, Thoại Sơn, An Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02873 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Phan Văn Chí Tâm  (VN) 
Sơn Hiệp, An Bình, Thoại Sơn, An Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-02874 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sở hữu Trí Tuệ 
Trần & Trần (TRAN & TRAN)  
(VN) 
Phòng 802, tòa nhà Talico, số 22 phố Hồ 
Giám, phường Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, tư 

vấn quản lý nhân sự, dịch vụ trung gian thương mại, đàm phán và ký kết giao dịch thương 
mại cho bên thứ ba.  

 

 
(210) 4-2016-02876 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; giấy vệ 

sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ mua bán nước thơm dùng để xức lên cơ thể, dầu 
gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm, xà phòng, sữa tắm (tất cả dùng cho em bé), thực phẩm cho 
em bé, bột ăn có sữa cho trẻ em, cụ thể là sữa cho trẻ sơ sinh, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), 
bông vô trùng, băng vệ sinh, quần tã trẻ em (tã lót dạng quần), sản phẩm giữ vệ sinh, cụ 
thể là núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả 
dùng cho trẻ em ngậm, núm vú giả dùng cho trẻ em ăn, núm vú giả có van, núm vú giả, 
các loại máy hút, cụ thể là máy hút sữa, máy vắt sữa ở ngực được vận hành bằng tay hoặc 
bằng điện, bình sữa cho trẻ em bú, đồ đựng thuốc chuyên dụng, túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo 
[dùng để bọc hoặc đóng gói], giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang, khăn lau bằng giấy, 
khăn ăn bằng giấy, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, quần áo, bộ quần áo, tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo), yếm dãi không bằng giấy, mũ, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn ăn bằng vải dệt, vải 
không dệt, vải sợi dệt, khăn trải bàn (không làm bằng giấy), vải dùng để bọc đồ đạc, sữa, 
sữa đông, sữa giàu anbumin, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, sữa 
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khuấy, sữa giàu protein, sữa đậu nành (thay thế sữa), nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi 
sữa chua đã đông), sữa chua. 

 

 
(210) 4-2016-02877 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ mua bán nước thơm dùng để xức lên cơ thể, dầu 
gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm, xà phòng, sữa tắm (tất cả dùng cho em bé), thực phẩm cho 
em bé, bột ăn có sữa cho trẻ em, cụ thể là sữa cho trẻ sơ sinh, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), 
bông vô trùng, băng vệ sinh, quần tã trẻ em (tã lót dạng quần), sản phẩm giữ vệ sinh, cụ 
thể là núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả 
dùng cho trẻ em ngậm, núm vú giả dùng cho trẻ em ăn, núm vú giả có van, núm vú giả, 
các loại máy hút, cụ thể là máy hút sữa, máy vắt sữa ở ngực được vận hành bằng tay hoặc 
bằng điện, bình sữa cho trẻ em bú, đồ đựng thuốc chuyên dụng, túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, vầt liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo 
[dùng để bọc hoặc đóng gói], giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang, khăn lau bằng giấy, 
khăn ăn bằng giấy, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, quần áo, bộ quần áo, tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo), yếm dãi không bằng giấy, mũ, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn ăn bằng vải dệt, vải 
không dệt, vải sợi dệt, khăn trải bàn (không làm bằng giấy), vải dùng để bọc đồ đạc, sữa, 
sữa đông, sữa giàu anbumin, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, sữa 
khuấy, sữa giàu protein, sữa đậu nành (thay thế sữa), nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi 
sữa chua đã đông), sữa chua. 

 

 
(210) 4-2016-02878 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ mua bán nước thơm dùng để xức lên cơ thể, dầu 
gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm, xà phòng, sữa tắm (tất cả dùng cho em bé), thực phẩm cho 
em bé, bột ăn có sữa cho trẻ em, cụ thể là sữa cho trẻ sơ sinh, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), 
bông vô trùng, băng vệ sinh, quần tã trẻ em (tã lót dạng quần), sản phẩm giữ vệ sinh, cụ 
thể là núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả 
dùng cho trẻ em ngậm, núm vú giả dùng cho trẻ em ăn, núm vú giả có van, núm vú giả, 
các loại máy hút, cụ thể là máy hút sữa, máy vắt sữa ở ngực được vận hành bằng tay hoặc 
bằng điện, bình sữa cho trẻ em bú, đồ đựng thuốc chuyên dụng, túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo 
[dùng để bọc hoặc đóng gói], giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang, khăn lau bằng giấy, 
khăn ăn bằng giấy, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, quần áo, bộ quần áo, tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo), yếm dãi không bằng giấy, mũ, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn ăn bằng vải dệt, vải 
không dệt, vải sợi dệt, khăn trải bàn (không làm bằng giấy), vải dùng để bọc đồ đạc, sữa, 
sữa đông, sữa giàu anbumin, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, sữa 
khuấy, sữa giàu protein, sữa đậu nành (thay thế sữa), nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi 
sữa chua đã đông), sữa chua. 

 

 
(210) 4-2016-02879 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.15; 24.15.21; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Đỏ, xám, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh; phân phát hàng mẫu; nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ mua bán nước thơm dùng để xức lên cơ thể, dầu 
gội đầu, chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm, xà phòng, sữa tắm (tất cả dùng cho em bé), thực phẩm cho 
em bé, bột ăn có sữa cho trẻ em, cụ thể là sữa cho trẻ sơ sinh, sữa bột (cho trẻ sơ sinh), 
bông vô trùng, băng vệ sinh, quần tã trẻ em (tã lót dạng quần), sản phẩm giữ vệ sinh, cụ 
thể là núm vú giả cho trẻ em bú bình, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả 
dùng cho trẻ em ngậm, núm vú giả dùng cho trẻ em ăn, núm vú giả có van, núm vú giả, 
các loại máy hút, cụ thể là máy hút sữa, máy vắt sữa ở ngực được vận hành bằng tay hoặc 
bằng điện, bình sữa cho trẻ em bú, đồ đựng thuốc chuyên dụng, túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, vật liệu gói có các bọt khí, làm bằng chất dẻo 
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[dùng để bọc hoặc đóng gói], giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang, khăn lau bằng giấy, 
khăn ăn bằng giấy, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, quần áo, bộ quần áo, tã lót trẻ sơ sinh (quần 
áo), yếm dãi không bằng giấy, mũ, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn ăn bằng vải dệt, vải 
không dệt, vải sợi dệt, khăn trải bàn (không làm bằng giấy), vải dùng để bọc đồ đạc, sữa, 
sữa đông, sữa giàu anbumin, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, sữa 
khuấy, sữa giàu protein, sữa đậu nành (thay thế sữa), nước sữa (chất lỏng còn lại sau khi 
sữa chua đã đông), sữa chua. 

 

 
(210) 4-2016-02880 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 1.17.25 
(731) ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG  

(DE) 
Eckenbergstr. 16A, D-45307 Essen, 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi có dây đeo qua vai để giữ trẻ em; túi dùng ở bãi 
biển; túi lưới dùng khi đi mua sắm; túi để đi mua hàng; vòng đeo cổ dùng cho động vật; 
túi xách tay; khung của túi xách tay; túi đựng thú săn [vật dụng đi săn]; ví đựng danh 
thiếp; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; hộp đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong) bằng da hoặc giả da; ví đựng thẻ tín dụng (ví); ba lô; cán ô; bao/túi để móc chìa 
khóa; cặp học sinh có dây đeo vai; túi xách hàng ngày; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi 
dết; tất cả các sản phẩm nói trên được làm bằng da hoặc giả da, da thuộc không dùng cho 
mục đích làm sạch; da dê thuộc; hòm/thùng bằng da thuộc hoặc giả da; vật liệu giả da, da 
thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; dây đai bằng da thuộc; bộ dây đai bằng da cho người 
lính; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; bộ đồ du 
lịch (đồ da); hộp bằng da thuộc hoặc giả da, túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; 
túi rỗng đựng dụng cụ bằng da thuộc; da động vật (da sống); hòm và túi du lịch; ô cầm 
tay; ô có đế; gậy chống để đi bộ; roi da; bộ yên cương cho động vật; yên cương. 

 

Nhóm 24: Khăn/ga phủ giường, khăn trải bàn. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 27: Chiếu/thảm; vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu khác để phủ sàn cụ thể là: tấm 
phủ sàn, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, lớp lót dưới thảm; thảm treo tường (không phải 
hàng dệt). 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; đồ trang trí cho cây noel. 
 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chất chiết xuất từ thịt; trái cây và rau được bảo quản, đông lạnh, được sấy khô, và 
được nấu chín; thạch cho thực phẩm, mứt ướt, hoa quả nghiền; trứng; sữa; các sản phẩm 
sữa; dầu và mỡ có thể ăn được. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo, bột sắn hột; bột cọ sugu; cà phê nhân tạo; bột; 
bánh ngọt, bánh kẹo; kẹo (không dùng cho mục đích y tế); đá lạnh có thể ăn được; mật 
ong; xi-rô dùng cho đồ uống và mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; 
xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh).  
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Nhóm 31: Hạt ngũ cốc; động vật sống, trái cây tươi và rau tươi; hạt giống thực vật; cây tự 
nhiên; hoa tự nhiên; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước xô-đa; đồ uống không cồn; đồ uống không 
cồn ép từ quả; và nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-02882 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.7.6; 24.5.1; 26.1.11 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vạn Tiến  (VN) 
48-50, Phạm Đôn, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phế liệu. 

 

 
(210) 4-2016-02883 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 40-2015-0059208 10.08.2015 KR 

40-2015-0059210 10.08.2015 KR 
40-2015-0059211 10.08.2015 KR 

  
(731) NASIGN CO., LTD  (KR) 

286-1 Dongil-ro, Kwang jin-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng, mỹ phẩm, dầu thơm, nước hoa, chất pha chế dầu thơm, 

keo dán mi giả, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm làm sạch cho da thuộc, chất làm sạch cho da 
thuộc, xà phòng dùng cho cá nhân, dầu gội đầu, dầu xả (dầu xả phục hồi độ ẩm), kem 
đánh răng, nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế), chất làm bóng cho da thuộc, 
sáp dùng cho đồ da thuộc, tinh dầu dùng để bảo vệ đồ da thuộc, mỹ phẩm cho động vật, 
nước xả quần áo, hồ bột để giặt là.  

 
Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách tay dạ hội, vật liệu giả da, túi xách bằng da và giả da, túi 
du lịch (bằng da thuộc), túi cầm tay cho phụ nữ, bao/túi xách, ba lô, túi đeo vai, vali du 
lịch, túi đeo thắt lưng, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân (rỗng bên trong), túi đựng thú cưng, 
hộp bằng da thuộc, túi bằng da thuộc, tấm phủ bằng da, ô, gậy chống, dây dắt chó bằng da 
thuộc.  

 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân, giày da, bộ đồ thể thao, quần áo, bộ quần áo da, áo khoác da, áo 
ngoài mặc chui đầu bằng da, quần áo da, áo khoác ngoài, áo váy, áo khoác dài, quần dài 
của phụ nữ, váy, bộ com lê của nam, quần áo cho trẻ em, quần áo giả da, áo ngoài mặc 
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chui đầu, quần áo lót, áo may ô, tất ngắn cổ, găng tay mùa đông bằng da, mũ lưỡi trai (đồ 
đội đầu), đai thắt lưng (trang phục), bộ quần áo mưa.  

 

 
(210) 4-2016-02884 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, vàng đồng, xanh lam, trắng, 

đen 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Tiến  (VN) 

Số 60A4, khu phố 1, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; rau câu dừa; thạch dừa; dừa sấy khố; cơm dừa nạo sấy. 
 

Nhóm 30: Kẹo các loại; kẹo dừa; mứt dừa (bánh, kẹo), kẹo sữa dừa; bánh dừa; bánh 
nướng. 

 
Nhóm 32: Nước dừa (đồ uống); nước cốt dừa (đồ uống); nước ép dừa non. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm được chế biến từ dừa: kẹo dừa, mứt dừa, thạch dừa, 
nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa; dầu dừa, quả dừa, trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2016-02885 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, vàng đồng, xanh lam, trắng, 

đen 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Tiến   (VN) 

Số 60A4, khu phố 1, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; rau câu dừa; thạch dừa; dừa sấy khô; cơm dừa nạo sấy.  
 

Nhóm 30: Kẹo các loại; kẹo dừa; mứt dừa (bánh, kẹo), kẹo sữa dừa; bánh dừa; bánh 
nướng.  

 
Nhóm 32: Nước dừa (đồ uống); nước cốt dừa (đồ uống); nước ép dừa non.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm được chế biến từ dừa: kẹo dừa, mứt dừa, thạch dừa, 
nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa; dầu dừa, quả dừa, trái cây tươi. 
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(210) 4-2016-02886 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.4; 26.3.23 

(591) Vàng, đỏ, vàng đồng, xanh lam, trắng, 

đen 

(731) Công ty TNHH Vĩnh Tiến   (VN) 
Số 60A4, khu phố 1, phường Phú Tân, 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; rau câu dừa; thạch dừa; dừa sấy khô; cơm dừa nạo sấy.  

 

Nhóm 30: Kẹo các loại; kẹo dừa; mứt dừa (bánh, kẹo), kẹo sữa dừa; bánh dừa; bánh 

nướng.  

 

Nhóm 31: Quả dừa, trái cây tươi.  

 

Nhóm 32: Nước dừa (đồ uống); nước cốt dừa (đồ uống); nước ép dừa non.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm được chế biến từ dừa: kẹo dừa, mứt dừa, thạch dừa, 

nước cốt dừa, nước dừa đóng lon, bột dừa; dầu dừa, quả dừa, trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2016-02887 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.5.4; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Lan  (VN) 
25 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa bột; sữa tươi; phô mai; bơ; dầu ăn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sữa đặc, sữa bột, sữa tươi, phô mai, bơ, dầu ăn, đồ hộp các 

loại (thực phẩm); đại lý ký gửi hàng hóa: sữa đặc, sữa bột, sữa tươi, phô mai, bơ, dầu ăn, 

đồ hộp các loại; chuỗi cửa hàng bán lẻ: sữa đặc, sữa bột, sữa tươi, phô mai, bơ, dầu ăn, đồ 

hộp các loại (thực phẩm). 
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(210) 4-2016-02888 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.2 

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ 
Giang  (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Khung võng; khung giường; khung bàn; khung ghế; khung nôi; khung xích đu; 

khung tủ (tất cả đều bằng kim loại thường). 
 

 
(210) 4-2016-02889 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Tâm Thiện Chí  (VN) 
51 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y tế: khẩu trang y tế, que thử nhanh, bao cao su, gel bôi trơn, 

dung dịch rửa dành cho nam giới; bán buôn máy móc thiết bị: thiết bị y tế gia đình; mua 
bán trà lá sen.  

 

 
(210) 4-2016-02890 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

(JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 

chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 

bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1217 

(210) 4-2016-02892 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, đỏ, cam, xám, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sáu Sao  (VN) 
53 đường 671, khu phố 6, phuờng Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy 
sản. 

 

 
(210) 4-2016-02894 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 14.7.6; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) ONEWORKS SDN. BHD.  (MY) 

No. 19-1, Jalan 1/116B, Kuchai 
Entrepreneurs' Park, Off Jalan Kuchai 
Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ phát hiện hỏng hóc của ô tô (sửa chữa ô tô); dịch vụ bảo dưỡng và sửa 

chữa xe có động cơ. 
 

 
(210) 4-2016-02895 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.5.1; 26.7.7; 25.1.25; 7.1.1; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, nhũ xám bạc, trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 
Nội  (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia), cồn thực phẩm dùng pha rượu. 
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(210) 4-2016-02896 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A19.7.16; 26.1.1; 26.4.1; 25.1.6; 25.1.25

(591) Xanh, nhũ xám bạc, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia), cồn thực phẩm dùng pha rượu. 

 

 
(210) 4-2016-02897 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A19.7.16; 25.1.6; 26.1.1; 26.4.1; 25.1.25

(591) Đỏ, nhũ xám bạc, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia), cồn thực phẩm dùng pha rượu. 

 

 
(210) 4-2016-02898 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Phúc Hậu  (VN) 
Số nhà 228, ngõ 545, phố Vũ Tông Phan, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-02899 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.15.21; 25.5.3; 1.15.3 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Giầy Thăng 

Long  (VN) 
Số 327, tổ 45, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giầy đá bóng; giầy tập thể dục; giày dép bằng vải để cói đan; 
dép; quần áo may sẵn.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ mua bán: đồ đi 
ở chân, giày đá bóng, giày tập thể dục, giày dép bằng vải, dép, giày trượt tuyết, giày dùng 
ở bãi biển, giày trượt băng, quần áo, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công giày dép cho người khác; dịch vụ may; gia công da; thêu 
thùa; xử lý vải.  

 

 
210) 4-2016-02902 (220) 07.11.2013 

(641) 4-2013-26326 (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23; A25.7.7; 

A26.11.12 
(591) Da cam, đỏ, tím, nâu 
(731) OLIGO BASICS AGROINDUSTRIAL 

LTDA   (BR) 
Sergio Gaspareto, 503, Condominio 
Albino N.Schimidt, Santos Dumont, 
Cascavel / PR, Cep 85804-608, Brasil  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất khẩu, dịch vụ xúc tiến xuất khẩu, dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu, dịch vụ đại lý marketing, dịch vụ hỗ trợ marketing, marketing xúc tiến bán hàng, 
xúc tiến bán hàng, dịch vụ nghiên cứu liên quan đến marketing, bán lẻ tại siêu thị, dịch vụ 
bán buôn.   

 

 
(210) 4-2016-02908 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa Tiên Tiến  

(VN) 
Lô E17 đường số 12, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-02909 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xám, đen, vàng đồng, đỏ, trắng 
(731) Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- 

Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn 
(SAIGON BEER - ALCOHOL - 
BEVERAGE CORPORATION)   (VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 

 
 

(210) 4-2016-02910 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 5.7.3 
(591) Xám, đen, vàng đồng, đỏ, trắng 
(731) Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- 

Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn 
(SAIGON BEER - ALCOHOL - 
BEVERAGE CORPORATION)    (VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 

 
 

(210) 4-2016-02911 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 5.7.3; 19.1.4 
(591) Xám, đen, vàng đồng, đỏ, trắng 
(731) Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- 

Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn 
(SAIGON BEER - ALCOHOL - 
BEVERAGE CORPORATION)    (VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Bia các loại. 
 

 
(210) 4-2016-02913 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất kinh doanh đồ chơi 
Anfa   (VN) 
223 Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là máy bay đồ chơi làm bằng gỗ điều khiển từ xa.  
 

 
(210) 4-2016-02914 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02915 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-02916 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3;  
(591) Vàng, đỏ, nâu, xanh da trời, xanh lam, 

tím, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FastSell   (VN) 
Số 17 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trực tuyến; thương mại điện tử, cụ thể là mua 

bán trực tuyến hàng gia dụng (thiết bị điện tử, hàng điện máy), thiết bị di động và các phụ 

kiện của chúng; thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, đồ dùng trong nhà tắm, dụng cụ âm 

nhạc, văn phòng phẩm, đồ lưu níệm, hàng thủ công mỹ nghệ, quần áo, giày dép, phụ kiện 

thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, 

đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống, hàng nông sản, hàng lâm sản, dụng cụ nhà bếp, thiết bị 

nhà bếp, chăn ga gối đệm, rèm cửa; thảm các loại (thảm trải sàn, thảm yoga), dụng cụ thể 

thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, sách báo, tạp chí, ấn phẩm, vật 

liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ y tế, xe cộ các loại, đồ dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh; siêu 

thị bán lẻ các sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua các phương tiện truyền thông điện tử, dịch vụ thanh 

toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền điện tử, dịch vụ xử 

lý các giao dịch thanh toán bằng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ ví điện tử và tiền 

điện tử, dịch vụ chuyển tiền qua các phương tiện truyền thông điện tử, dịch vụ hỗ trợ 

khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài chính.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, kỷ gửi hàng hóa, dịch vụ du lịch, cung cấp thông tin về 

du lịch.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; xuất bản sách và tạp chí 

điện tử trực tuyến trên internet; cung cấp thông tin về giải trí, giáo dục, văn hóa; sản xuất 

phim ảnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán rượu; dịch vụ cung cấp thực 

phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-02917 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen, ghi 

(731) SHENZHEN EXTENSIVE STANDARD 

TECHNICAL SERVICES CO., 

LIMITED   (CN) 

5h-569, Hanjing Mansion, Nanshan 

District, Shenzhen City, Guangdong 

Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản 

lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; quản lý 

thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  
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(210) 4-2016-02918 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 

(731) LIN ZONGLIN   (CN) 

No. 95, Team 10, Liming Farm, 
Liangtong Town, Lianjiang City, 

Guangdong Province, P.R.China.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu USB; tai nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 

cáp]; thiết bị sạc cho pin điện; rađiô; vỏ bọc cho điện thoại thông minh.  
 

 
(210) 4-2016-02919 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) SHENZHEN XINDIHENG 
NEWSLETTER TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (CN) 

9C, A Zone, Shenye Tairan Hongsong 
Building, Tairan Six Road North, Futian 

District, Shenzhen City,Guangdong 

Province, P.R.China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu USB rỗng; pin sạc dự trữ; điện thoại thông minh; móc 

treo trang trí điện thoại di động; điện thoại di động; điện thoại cầm tay.  
 

 
(210) 4-2016-02920 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  
(731) SHENZHEN XINDIHENG 

NEWSLETTER TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (CN) 
9C, A Zone, Shenye Tairan Hongsong 

Building, Tairan Six Road North, Futian 

District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, P.R.China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ 

khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ 
cho người khác]; ma-két-ting. 
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(210) 4-2016-02921 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.1.18; 26.1.1 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Sơn 
Tùng   (VN) 
24 An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh trung thu; bánh mì.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn (phục vụ ăn uống tại chỗ).  
 

 
(210) 4-2016-02922 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Jklass1978  (VN) 

4/6A tổ 3, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế.  
 

Nhóm 35: Mua bán quảng cáo, xuất nhập khẩu: giường, tủ, bàn, ghế.  
 

 
(210) 4-2016-02923 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần I.P.L  (VN) 

216 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; điện thoại di động; máy tính bảng; máy vi tính; máy in 
dùng kèm với máy tính; máy fax.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: phần 
mềm máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng; máy vi tính; máy in, máy fax, phụ kiện 
điện thoại (ốp lưng, pin dự phòng, thẻ nhớ, dây sạc, tai nghe, miếng dán màn hình); linh 
kiện và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (ổ cứng máy tính, màn hình máy tính, thiết bị lưu 
trữ dữ liệu, chuột máy tính; loa, bàn phím máy tính; miếng lót chuột máy tính), thiết bị 
mạng viễn thông, bộ lưu điện (UPS).  
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(210) 4-2016-02924 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) SUPARA COMPANY LIMITED   (TH) 

363 Rama IV Road Rongmuang Sub-
District, Patumwan District Bangkok 
10330, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi hành lý; ví cầm tay; ví, ví treo chìa khóa; dây đeo vai bằng da 

thuộc; cặp tài liệu; va li; túi đựng đồ; túi cầm tay; túi đựng đồ trang điểm/vệ sinh cá nhân 
(rỗng), tất cả làm bằng da và/hoặc giả da; «  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu (trang phục); quần áo trẻ em; quần áo bơi; áo 
mưa; bộ trang phục; bộ quần áo; cà vạt; hàng dệt kim; đồ lót (trang phục); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; thắt lưng [trang phục]; mũ; mũ lưỡi trai.  

 

 
210) 4-2016-02925 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3; 24.9.1; 23.1.1; 3.11.1 
(731) NITITA COMPANY LIMITED   (TH) 

200, 202 Plaplachai Road, Wat-Thepsirin 
Sub-District, Pomprabsatrupai District, 
Bangkok 10100, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi hành lý; ví cầm tay; ví, ví treo chìa khóa; dây đeo vai bằng da 

thuộc; cặp tài liệu; va li; túi đựng đồ; túi cầm tay; túi đựng đồ trang điểm/vệ sinh cá nhân 
(rỗng), tất cả làm bằng da và/hoặc giả da.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu (trang phục); quần áo trẻ em; quần áo bơi; áo 
mưa; bộ trang phục; cà vạt; hàng dệt kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; thắt lưng 
[trang phục]; đồ lót; mũ; mũ lưỡi trai.  

 

 
(210) 4-2016-02926 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) DSW SHOE WAREHOUSE, INC.   (US) 

810 DSW Drive, Columbus, Ohio 43219, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-02928 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.   (ES) 

C/Quintanapalla, 2 - 4a planta, 28050 
Madrid (MADRID), Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  

 

 
(210) 4-2016-02929 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.    (ES) 

C/Quintanapalla, 2 - 4a planta, 28050 
Madrid (MADRID), Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  

 

 
(210) 4-2016-02930 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.    (ES) 

C/ Quintanapalla, 2 - 4a planta, 28050 
Madrid (MADRID), SPAIN 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh và chất ăn kiêng dùng trong y 

tế.  
 

 
(210) 4-2016-02931 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) DSW SHOE WAREHOUSE, INC.   (US) 

810 DSW Drive, Columbus, Ohio 43219, 
USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1227 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví; túi; ví đựng tiền.  
 

 
(210) 4-2016-02932 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy bơm nước cao áp; máy ép thủy lực; máy tháo lốp; máy nén 

khí; ống phun áp lực (dây hơi); máy hàn; máy phát điện, động cơ nổ không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; máy phun thuốc; dụng cụ sửa chữa chạy bằng điện; thiết 
bị nâng hạ (máy móc).  

 

 
(210) 4-2016-02933 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; thiết bị khí nén; súng mở ốc (máy); máy hút dầu; súng bắt vít 

(máy); ống phun áp lực (dây hơi); máy hàn; máy phát điện; động cơ nổ không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; máy phun thuốc; máy cắt cỏ; đầu phun xịt; máy khoan; 
máy cắt; máy cưa; dụng cụ sửa chữa chạy bằng điện; máy tháo lốp; máy hút bụi máy bơm 
nước cao áp; máy ép thủy lực. 

 

 
(210) 4-2016-02934 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; thiết bị khí nén; súng mở ốc (máy); máy hút dầu; súng bắt vít 
(máy); ống phun áp lực (dây hơi); máy hàn; máy phát điện; động cơ nổ không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; máy phun thuốc; máy cắt cỏ; đầu phun xịt (bộ phận của 
máy móc); máy khoan; máy cắt; máy cưa; dụng cụ sửa chữa chạy bằng điện; máy tháo 
lốp. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1228 

(210) 4-2016-02935 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 
Nội  (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; thiết bị khí nén; súng mở ốc (máy); máy hút dầu; súng bắt vít 

(máy); ống phun áp lực (dây hơi); máy hàn; máy phát điện; động cơ nổ không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; máy phun thuốc; máy cắt cỏ; đầu phun xịt (bộ phận của 

máy móc); máy khoan; máy cắt; máy cưa; dụng cụ sửa chữa chạy bằng điện; máy tháo 

lốp; máy hút bụi; máy bơm nước cao áp;máy ép thủy lực; thiết bị nâng hạ (máy móc).  
 

 
(210) 4-2016-02936 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội   (VN) 
23 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; thiết bị khí nén; súng mở ốc (máy); máy hút dầu; súng bắt vít 

(máy); ống phun áp lực (dây hơí); máy hàn; máy phát điện; động cơ nổ không dùng cho 

phương tiện giao thông trên bộ; máy phun thuốc; máy cắt cỏ; đầu phun xịt (bộ phận của 
máy móc); máy khoan; máy cắt; máy cưa; dụng cụ sửa chữa chạy bằng điện; máy tháo 

lốp; máy hút bụi; máy bơm nước cao áp; máy ép thủy lực; thiết bị nâng hạ (máy móc).  
 

 
(210) 4-2016-02939 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội 

Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng bán đồ ăn nhanh; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-02940 (220) 29.01.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.13.1; 26.4.2; 26.4.7; 21.1.17 
(591) Đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PNP Việt Nam  
(VN) 
Số 8, ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dao cạo, dụng cụ cầm tay và thao tác thủ công; giới thiệu sản phẩm, 

trưng bày sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng); quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn hàng. 

 

 
(210) 4-2016-02941 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất Biến 
áp Đông Anh  (VN) 
Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp, ổn áp.  

 

 
210) 4-2016-02942 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ EDN  (VN) 
1088 Quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chuyển mạch di động [điện]; thiết bị điều khiển phân phối [điện]; 

chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chip [mạch tích hợp]; chương trình máy vi tính [phần 
mềm có thể tải xuống được]; chip DNA.  

 
Nhóm 35: Kế toán; quảng cáo; điều hành, quản lý kinh doanh khách sạn; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quản 
lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị; khóa đào 
tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 

thiết kế đồ họa nghệ thuật; cho thuê phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; 

thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê không 

gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cho thuê máy chủ đặt web. 
 

Nhóm 45: Tìm lại tài sản bị thất lạc; dịch vụ cho thuê chuông báo cháy; dịch vụ cho thuê 

thiết bị báo cháy; tư vấn về sở hữu trí tuệ; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]; 

dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]. 
 

 
(210) 4-2016-02945 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.3.1; 25.1.6 

(591) Đỏ, nâu, trắng, vàng, đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đặc sản Quê Việt   (VN) 
Tầng 7 tòa nhà Centre Point, số 106 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: nước mắm, nước chấm pha sẵn (được 

làm từ nước mắm), chao (chế biến như đậu phụ), nước tương, nước chấm pha sẵn (được 

làm từ nước tương), bánh, bún làm từ gạo, bánh phở, miến, mì sợi, hủ tiếu, tương chao 

(gia vị). 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn uống bình dân.  
 

 
(210) 4-2016-02947 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.7.23; A5.3.14; 5.7.21 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ 

(731) Công ty TNHH trồng trọt - 
thương mại Kim Bằng  (VN) 
29A Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị bán lẻ: lương thực thực phẩm (gạo, cà phê, ca cao, bột, đường, bánh, 

kẹo), đồ uống (nước ngọt có ga, nước ép đóng chai, bia, rượu), hàng nông lâm thủy sản, 

thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2016-02948 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chất khử mùi dùng cho cá nhân; sữa tắm; sữa rửa mặt; chế 

phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  
 

 
(210) 4-2016-02949 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.8 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chất khử mùi dùng cho cá nhân; sữa tắm; sữa rửa mặt; chế 
phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-02953 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 18.3.2; A1.1.10; 3.9.1; 1.15.24 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng 
(731) OCEANA GROUP LIMITED   (ZA) 

9th Floor, Oceana House, 25 Jan Smuts 
Street, Cape Town, Western Cape, 
Republic of South Africa  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá (không còn sống); hải sản (không còn sống); động vật thân mềm (không 
còn sống), cụ thể là ngao, con hàu, con trai, con mực; bột cá dùng làm thức ăn cho người; 
cá đóng hộp; cá muối, cá được bảo quản, cá đã chế biến, cá đông lạnh, cá đã sấy khô, cá 
ngâm giấm, cá hun khói, cá đã nấu chín; dầu có thể ăn được được làm từ cá. 

 

Nhóm 31: Bột cá dùng làm thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá, thức ăn giàu dinh dưỡng 
cho cá; cá còn sống; mồi sống để câu cá; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho 
động vật. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1232 

(210) 4-2016-02954 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.12; 26.1.1; 25.5.25; 5.7.3 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Từ Phong  (VN) 
Cụm Công nghiệp Cam Thành, xã Cam 
Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu lạc dùng làm thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-02955 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Minh  
(VN) 
Số 87, đường Hùng Vương, phường Tự 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc 
Lắc 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-02956 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Hải Hà  
(VN) 
43 ấp Thới Tây 2, đường Dương Công 
Khi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm sấy chà bông. 

 

 
210) 4-2016-02957 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xây dựng 
Ngọc Minh Tâm  (VN) 
320 Hồ Ngọc Lãm, phường An Lac, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Tủ điều khiển từ xa (tủ nhận lệnh qua tin nhắn điện thoại để điều khiển các 
thiết bị kết nối với tử).  

 

 
(210) 4-2016-02958 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.20; 5.11.1; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh cô ban, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
D&T  (VN) 
Số 33, tổ 16 Mai An Tiêm, khóm Trường 
Phúc, phường Vĩnh Phước, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 29: Rong nho 
 

 
(210) 4-2016-02959 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.4; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Minh Thư  (VN) 
15/4 Đốc Binh Kiêu, phường 8, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2016-02961 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 5.3.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất bánh 
Tính Phát   (VN) 
167B Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phồ Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh kem.  
 

 
(210) 4-2016-02962 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.8; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng kim, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vân Beauty  
(VN) 
Số 193 Tôn Đức Thắng, phường 5, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-02963 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 8.3.1; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Trí An  (VN) 
491/47 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa đặc. 

 

 
(210) 4-2016-02964 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen, nâu, 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ nhà hàng Hưng Thuận  
(VN) 
31 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-02965 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) INTRADIX IBERICA S.L   (ES) 
Calle Tarbes, No5, Bajos, 22005-Huesca, 
Spain  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
210) 4-2016-02966 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kent  
(VN) 
Số 24A đường Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, bánh ngọt, đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2016-02967 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Sĩ Huấn  (VN) 
182/126 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02968 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Optimum  (VN) 
Số 21 đường 12, khu phố 2, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị phát sóng wifi (thiết bị wifi marketing). 

 
 

(210) 4-2016-02969 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Phạm Thị Phương Tâm  (VN) 
24/3 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng), mua bán quần 

áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện thời trang (mắt kính, đồng hồ, thắt lưng, ví (bóp).  
 

 
(210) 4-2016-02970 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; A1.1.10; A1.1.5; A11.3.4; 

5.7.1; 26.7.5 
(591) Cam, trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Sao Bảo 
Lộc  (VN) 
24/8 Lò Siêu, phường 16, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-02971 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A26.11.9; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, ghi 
(731) Phạm Văn Triều   (VN) 

Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Thành, thị 
xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-02972 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 5.7.1; 25.1.25; 5.3.20 
(591) Vàng nhạt, nâu đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu An Phong Đắk 
Nông   (VN) 
Thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk 
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hồ tiêu.  

 

 
(210) 4-2016-02973 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Xuân Hoà   (VN) 
Số 32 phố Kim Mã Thượng, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; đại lý bất 

động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2016-02975 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.9; 26.1.1; 25.5.3; 26.2.3 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH tổ chức giáo 
dục Hoa Kỳ  (VN) 
Số 5-7-9-11, đường số 4, KDC Trung 

Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục; dạy nghề; đào tạo tiếng anh.  
 

 
(210) 4-2016-02976 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Violak  (VN) 

Số 9/1, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước các loại, đá mài các loại, đá 

cắt các loại, cờ lê các loại, mỏ lết các loại, kìm các loại, kéo các loại, que hàn các loại, 

giấy nhám các loại, mua bán nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực 

phẩm đóng hộp các loại, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 

kệ, mua bán văn phòng phẩm và linh kiện văn phòng phẩm, bán văn phòng phẩm, dụng cụ 

học sinh như: bút viết các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại thước kẻ các loại, sáp tô 

màu, hộp đựng bít chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ gọt (chuốt) bút chì, 

gôm tay, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, 

giấy sao chụp, bút xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, sổ tay, cặp học sinh, túi đeo vai 

học sinh, cặp táp, phấn viết, phấn để đánh dấu, phấn cho thợ may, tay dùng cho bảng viết, 

hộp đựng đồ viết, bút lông để viết hoặc vẽ, giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng 

phẩm, bìa cứng hoặc bìa gỗ, bảng nhỏ học sinh, hộp mực dấu, mua bán máy tính tiền, 

máy tính, thiết bị máy tính, máy tính xách tay, dụng cụ đóng số tự động, pin, mua bán các 

loại hồ dán, chất keo để dán, chất kết dính cho các loại chất liệu, mua bán đồ da, đồ làm 

bằng da, đồ giả da và các sản phẩm làm từ các nguyên liệu này không thuộc các nhóm 

khác bao gồm: ba lô, túi xách, ví và vali du lịch, ô (dù), mua bán các loại vải và quần áo 

may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây thắt lưng (trang phục), mua bán hàng tiêu dùng như: 

mua bán kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các sản phẩm dụng cụ chăm sóc răng 

miệng, mắt kính, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm tóc, mỹ phẩm, các sản phẩm và dụng 

cụ chăm sóc sắc đẹp; quảng cáo; điều hành kinh doanh bao gồm cả dịch vụ nhượng 

quyền; quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2016-02977 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.11.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nấm Phạm Lê 
Nguyễn   (VN) 
62A, ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; nấm linh chi dạng cao dùng cho mục đích y tế; rượu 

thuốc từ nấm linh chi. 
 

Nhóm 29: Nấm khô, nấm đông lạnh đóng hộp, đóng gói và đóng lon đã qua chế biến cụ 
thể như: nấm linh chi, nấm sò, nấm mỡ, nấm mộc nhĩ, nấm rơm, nấm hương. 

 

 
(210) 4-2016-02978 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.11.5; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nấm Phạm Lê 
Nguyễn   (VN) 
62A, ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 31: Giống meo nấm các loại, nấm tươi các loại chưa qua chế biến đóng gói, rau và 

quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi các loại như (nấm linh chi, bào ngư, nấm sò, nấm mỡ, nấm 
mèo, nấm hương, nấm rơm) và nấm sấy khô, đông lạnh đã qua chế biến; mua bán meo 
giống nấm các loại; mua bán nấm linh chi dùng cho mục đích y tế, mỹ phẩm dưỡng da 
chiết xuất từ nấm linh chi, trà túi lọc từ nấm linh chi (chè) dùng để uống không chứa cồn; 
xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-02979 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thảo dược Bến Dừa  
(VN) 
Số 811/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm (thuốc làm từ thảo dược). 
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(210) 4-2016-02980 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 15.7.1; 5.7.3; 25.12.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh dương, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ Cơ giới 
Nông nghiệp Thiệu Toán  (VN) 
Tại hộ ông Trương Văn Khoa, thôn Toán 
Thành, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cày, máy cấy, máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, máy gieo mạ, máy 

nông nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, cung ứng hạt giống (lúa, ngô), vật tư nông nghiệp (phân bón: phân 
đạm, kali, phân tổng hợp); dịch vụ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (rau củ quả sạch). 

 

 
(210) 4-2016-02981 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nam Anh Việt Nam  (VN) 
Số 232 đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, 
phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp và lâm nghiệp (máy cày, máy 

nổ, máy kéo); máy phát điện, động cơ điện. 
 

Nhóm 18: Vali, balô, túi xách.  
 

Nhóm 23: Sợi các loại (trừ sợi dạng thô). 
 

Nhóm 24: Vải, dệt thoi; vải dệt kim; vải đan móc và vải không dệt khác. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; tất (vớ); thắt lưng (dùng cho trang phục). 
 

Nhóm 35: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng kinh doanh (tơ, xơ, len, sợi, chỉ khâu, 
vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da); bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động vật sống, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
và lâm nghiệp (máy cày, máy nổ, máy kéo); máy phát điện, động cơ điện. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may trang phục: quần áo, giày dép, balô, túi xách, ví.  
 

Nhóm 42: Thiết kế may mặc.  
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(210) 4-2016-02984 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Nam SKP  (VN) 
Số 55, ngõ 383, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-02986 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.11.13; 25.1.5; A25.1.10 (540) 

  

(731) Hồng Văn Hưng  (VN) 
6/17/10 Tân Hóa, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm tre; tăm trúc. 

 
 

(210) 4-2016-02987 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Hồng Văn Hưng   (VN) 
6/17/10 Tân Hóa, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm tre; tăm trúc. 

 

 
(210) 4-2016-02989 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.15; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh da trời nhạt, vàng, xanh da trời 

đậm, vàng đậm, đen, đỏ, xanh lá cây, 
trắng, vàng, cam, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8, ngõ 9, Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh); kem lạnh dạng que; sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh 
kẹo có nhân kem; đá thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-02990 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 

kem, đá thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-02991 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; A5.7.23; 

5.7.10; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu đậm, trắng, 

tím, vàng nhạt, xanh lá cây, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga.  
 

 
(210) 4-2016-02992 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.10; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu đậm, trắng, 

tím, vàng nhạt, xanh lá cây, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 
đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 
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(210) 4-2016-02993 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.7.23; 5.9.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu đậm, trắng, 

vàng nhạt, xanh lá cây, vàng đậm, nâu 
nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 
 

 
(210) 4-2016-02996 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.7.23; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, trắng, xanh 

da trời, vàng nhạt, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 
 

 
(210) 4-2016-02997 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.7.23; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, trắng, vàng 

nhạt, xanh lá cây, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 
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(210) 4-2016-02998 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.14; A5.7.23; 

26.1.2; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu đậm, trắng, 

vàng nhạt, xanh lá cây, vàng đậm, nâu 
nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 
 

 
(210) 4-2016-02999 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.21; 26.1.2; 

A11.3.3; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, trắng, xanh 

da trời, vàng nhạt, xanh lá cây, hồng, 
trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, đường Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 
 

 
(210) 4-2016-03006 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 
Số 8, ngõ 9, Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát, tất cả là đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2016-03008 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; A26.11.7; 26.11.3 
(591) Da cam, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Trần Văn Kính  (VN) 
Thôn Phú Đội, xã Đại Thắng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế võng; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; bàn ghế (đồ đạc), 

không bằng kim loại.  
 

Nhóm 22: Cái võng. 
 

 
(210) 4-2016-03009 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Hồ Gia 
Phát   (VN) 
13/3 đường số 41, khu phố 6, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-03010 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 7.1.6; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BICEM  (VN) 
505 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng, cát, gạch, ngói, vữa dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-03012 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm thời 
trang D&T  (VN) 
Thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-03013 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 14.9.7; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm HARU 

VINA  (VN) 
Số 2 đường Bùi Văn Hòa, tổ 23, KP 6, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, đánh bóng; chế phẩm vệ sinh (mỹ phẩm); xà phòng; nước hoa; 

mỹ phẩm (tất cả thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 35: Mua bán: chất tẩy rửa, đánh bóng, chế phẩm vệ sinh (mỹ phẩm), xà phòng, 
nước hoa, mỹ phẩm; đại lý: chất tẩy rửa, đánh bóng, chế phẩm vệ sinh (mỹ phẩm), xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03014 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) WEIR MINERALS AUSTRALIA 

LIMITED   (AU) 
1 Marden Street, Artarmon NSW 2064, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị ghép nối để sử dụng với thiết bị công nghiệp; khớp ghép nối cho các 

thiết bị công nghiệp; cơ cấu ghép nối cơ khí để sử dụng với thiết bị công nghiệp; thiết bị 
ghép nối cài vào nhau để sử dụng với thiết bị công nghiệp; bộ ghép nối để sử dụng với 
thiết bị công nghiệp; khớp ghép nối cơ khí để sử dụng với thiết bị công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-03015 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) SOOSAN CMC CO., LTD.  (KR) 

#718(Sangdaewon-dong), Woolim Lions 
Valley, 27, Dunchon-daero 457beon-gil, 
Jungwon- gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt nấm khô mục; nước súc miệng có chứa thuốc; thuốc nhỏ mắt; 
chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; chất diệt nấm; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế cho hoá chất vệ 
sinh; chế phẩm làm sạch kính áp tròng.  

 

 
(210) 4-2016-03016 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Nhật Tuấn  
(VN) 
C5/2A1 Nữ Dân Công, ấp 3, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2016-03017 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.11 
(731) Ngô Thị Bích Thu  (VN) 

Thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, 
tỉnh Bình Phước 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực in [đã có mực]. 
 

 
210) 4-2016-03018 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Da cam, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần quan trắc 

và xử lý môi trường Thái 
Dương   (VN) 
Số nhà 24, ngõ 18, phố Phan Văn Trị, 
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 40: Xử lý và tiêu hủy rác thải.  
 

Nhóm 42: Tư vấn môi trường; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn 
chuyển giao công nghệ, quan trắc và phân tích môi trường.  
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(210) 4-2016-03019 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.13; 1.15.19; 5.7.12; 1.15.15 

(591) Trắng, xanh tím than, xanh da trời, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập Đoàn 
Hương Sen   (VN) 
Số 18 phố Trần Thái Tông, phường Bồ 

Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sô đa; nước 

chanh muối (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2016-03022 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sơn Hảo   (VN) 
166 (lầu 1) Chu Văn An, phường 2, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2016-03025 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.4 

(591) Đen, đỏ, vàng 

(731) T.C.RADIO & COMMUNICATION 

CO., LTD.  (TH) 

44/7 Sukhumvit 46 Rd., Prakanong, 

Klongtoey, Bangkok, Thailand, 10110  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu phát vô tuyến cầm tay (máy thu và phát vô tuyến xách tay); pin; bộ 

nạp điện; bộ nắn điện; bộ nạp điện cho xe ô tô; ăng ten dây xoắn cao su cho máy thu phát 

vô tuyến cầm tay; ăng ten cho máy thu phát vô tuyến cầm tay; cái kẹp dây đai chuyên 

dụng cho máy thu phát vô tuyến cầm tay; dây đeo tay chuyên dụng cho máy thu phát vô 

tuyến cầm tay; máy liên lạc vô tuyến hai chiều như là máy thu phát vô tuyến với đầy đủ 

phụ kiện.  
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(210) 4-2016-03026 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Cường Hưng Thịnh  (VN) 
25 Trần Kế Xương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá đồ trang sức; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất 

động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-03027 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Tím nhạt, trắng, tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Cường Hưng Thịnh  (VN) 
25 Trần Kế Xương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá đồ trang sức; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất 
động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-03028 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.13.25; 4.5.3 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Ngón Tay Việt   (VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành 
khách; sắp xếp các chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích 
du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-03029 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.13.25; 4.5.3 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Ngón Tay Việt    (VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 39: đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành 

khách; sắp xếp các chuyến du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích 

du lịch.  
 

(210) 4-2016-03030 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A9.3.5; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Lê Hoàng Ngân  (VN) 
491 Hải Phòng, phường Chính Gián, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; quần áo may sẵn; bộ quần áo; trang phục; trang phục dùng trong các lễ 

hội hóa trang; áo khoác ngoài. 
 

 
(210) 4-2016-03034 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KEYHINGE 
TOYS Việt Nam  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: các loại đèn LED tiết kiệm điện năng.  
 

 
(210) 4-2016-03035 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KEYHINGE 
TOYS Việt Nam   (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Hòa 

Khánh, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng: các loại đèn LED tiết kiệm điện năng.  
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(210) 4-2016-03036 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 26.7.25 
(731) GUANGDONG JATEN ROBOT & 

AUTOMATION CO.,LTD.   (CN) 
No 1, Zhanxiang Road, Gujian Village 
Committee, Daliang Sub-District, Shunde 
District, Foshan City, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khắc trổ; băng tải (máy móc); máy đúc; người máy (máy móc); dụng cụ 

cầm tay, không vận hành thủ công; bộ truyền động cho máy móc.  
 

 
(210) 4-2016-03037 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A26.11.8; 26.4.4; 26.4.9; 26.1.1
(591) Xám đậm, cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 

Phúc  (VN) 
60 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, sắt, thép.  
 

Nhóm 36: Mua bán nhà đất; môi giới bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 
dân cư.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải xăng dầu; dịch vụ du lịch sinh thái.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-03038 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; A25.1.10; 25.1.9; 25.5.2 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-03039 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; A25.1.10; 25.1.9; 25.5.2 
(731) THEFACESHOP CO., LTD  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-03040 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2016-03044 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.6; 25.1.25; 22.1.15 
(591) Vàng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Hạ tầng Việt Nam  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà dầu khí, số 38A đại lộ 
Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa   

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ vũ trường; dịch vụ câu 
lạc bộ sức khoẻ; tổ chức các buổi khiêu vũ.  

 

 
(210) 4-2016-03045 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.6; 25.1.25; A26.11.8; A3.1.24 
(591) Vàng, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Hạ tầng Việt Nam  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà dầu khí, số 38A đại lộ 
Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; 
nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-03049 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giống cây trồng Lộc Vàng  
(VN) 
104, tổ 4, ấp Bình Hưng II, xã Bình Mỹ, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 

 
(210) 4-2016-03050 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Bùi Đức Bình   (VN) 
Số nhà 283, đường Nguyễn Chế Nghĩa, 
thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 
Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp các loại.  

 
 

(210) 4-2016-03051 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mộc Tinh  (VN) 
58 Bàu Cát 7, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
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sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03052 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1; 5.13.25 
(591) Nâu, vàng nâu, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
NATURE BOUTIQUE   (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2016-03053 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
NATURE BOUTlQUE  (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem dưỡng da, 

tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm, phấn nền 
(mỹ phẩm), dầu gội đầu, chì kẻ mắt dùng cho mục đích mỹ phẩm, son môi, kem cạo râu, 
chế phẩm chống nắng, chế phẩm xả tóc, chế phẩm dưỡng tóc, kem dùng cho tóc, chế 
phẩm mỹ phẩm hạn chế sự mọc tóc, nước thơm dùng cho cơ thể, kem dùng cho cơ thể, 
kem dùng cho tay, thuốc nhuộm tóc, nước tẩy rửa, chất tẩy trắng, chế phẩm khử mùi, 
nước súc miệng, xà phòng, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, bột giặt, nước rửa chén, 
nước giặt, nước xả vải, sữa tắm.  
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(210) 4-2016-03054 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng 
(731) Lê Tú Oanh  (VN) 

Phòng 2012 nhà D2 khu chung cư Rừng 
Cọ, khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, quán rượu (bar); nhà hàng ăn nhanh, nhà hàng tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-03055 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03056 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như vật tư y tế tiêu hao như mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, 
điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu 
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gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03057 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan   (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03058 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước sức miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03059 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03060 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03061 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại bất động sản Thái 
Hoàng  (VN) 
Số 15 Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-03062 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Trảo Thị Lộc  (VN) 
347 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc. 
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(210) 4-2016-03063 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.8; 2.9.12; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Trảo Thị Lộc  (VN) 
347 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc.  

 

 
(210) 4-2016-03065 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03066 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) ASICS CORPORATION  (JP) 

1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, 
Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao; túi đeo hông; túi đeo vai; túi cầm tay không quai; túi có hai quai 

để xách hay đeo vai; túi xách tay; túi vải hình trụ có dây buộc thít ở đầu; túi xách kiểu 
boston; túi du lịch; túi đựng đồ giặt là; túi đựng giày dép đi du lịch; túi đeo lưng; ba lô; 
hòm bằng da thuộc hoặc giả da; cặp đựng tài liệu; vali nhỏ, mỏng đựng giấy tờ (cặp da); 
vali; rương hòm đựng hành lý; túi có bánh xe; túi nhỏ bằng da dùng làm bao gói hàng 
hóa; ví nữ giới; ví nam giới; lọng; ô; gậy chống. 

 
Nhóm 24: Vải, vật liệu dệt; vải dệt để may quần áo; vải dùng trong ngành dệt; vải dệt co 
giãn; vải không dệt; khăn tay bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày, dép, đồ đi chân; mũ, nón, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao.  
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(210) 4-2016-03067 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(731) ASICS CORPORATION  (JP) 

1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, 
Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải- vật liệu dệt; vải dệt để may quần áo; vải dùng trong ngành dệt; vải dệt co 

giãn; vải không dệt; khăn tay bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải. 
 

 
(210) 4-2016-03068 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.25; A26.11.9; 7.1.6; 26.4.4 
(731) ASICS CORPORATION  (JP) 

1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, 
Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao; túi đeo hông; túi đeo vai; túi cầm tay không quai; túi có hai quai 

để xách hay đeo vai; túi xách tay; túi vải hình trụ có dây buộc thít ở đầu; túi xách kiểu 
boston; túi du lịch; túi đựng đồ giặt là; túi đựng giày dép đi du lịch; túi đeo lưng; ba lô; 
hòm bằng da thuộc hoặc giả da; cặp đựng tài liệu; vali nhỏ, mỏng đựng giấy tờ (cặp da); 
vali; rương hòm đựng hành lý, túi có bánh xe; túi nhỏ bằng da dùng làm bao gói hàng 
hóa; ví nữ giới; ví nam giới; lọng; ô; gậy chống. 

 

 
(210) 4-2016-03069 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thái Hà   (VN) 
Số 34 Trần Quốc Toản, tổ 31, thị trấn 
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 

 
 

(210) 4-2016-03070 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Liêm   (VN) 
25E đường Lê Hồng Phong, phường 04, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-03071 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 

chứa dược chất). 
 

 
(210) 4-2016-03072 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 -chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2016-03074 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) VICTORIA'S SECRET STORES 

BRAND MANAGEMENT, INC.   (US) 

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 

Ohio 43068, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt và phụ kiện, cụ thể là kính râm, hộp đựng kính đeo mắt, gọng 

kính đeo mắt; hộp đựng và vỏ hộp kính áp tròng; vỏ bọc bảo vệ và hộp đựng bảo vệ dùng 

cho điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy nghe nhạc cầm tay; hộp 

đựng điện thoại di động và máy tính bảng. 
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(210) 4-2016-03076 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hải Sao Mã  (VN) 
64 Nguyễn An Khương, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Bu-lông; ốc vít. 
 
 

(210) 4-2016-03077 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; 26.13.25; A25.1.10; 25.3.1 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Nhất Hương  
(VN) 
61A Trần Quang Diệu, phường 13, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột trộn làm bánh (dùng cho thực phẩm); bánh; bánh ngọt; bánh nướng; bánh 
mì đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-03078 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 16.3.1 (540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư và phát 
triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ thương mại điện tử: 
mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời trang và phụ 
kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, 
văn bản trực tuyến trên mạng internet thông qua trang website, wapsite.  

 

Nhóm 41: Phát hành phim; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực 
tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vục tin tức, văn hóa, giải trí.  
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(210) 4-2016-03079 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 (540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư và phát 
triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ thương mại điện tử: 
mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời trang và phụ 
kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, 
văn bản trực tuyến trên mạng internet thông qua trang website, wapsite.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin 
trực tuyến trong lĩnh vục tin tức, văn hóa, du lịch, thể thao, giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-03080 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.8; 16.3.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ thương mại điện tử; 
mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời trang và phụ 
kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, 
văn bản trực tuyến trên mạng internet thông qua trang website, wapsite.   

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin 
trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, thời tiết, văn hóa, du lịch, ẩm thực, nhà hàng, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-03081 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Lâm Quốc Phương  (VN) 
Số 13 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] các chương trình tập luyện thể dục thể thao. 
 

 
(210) 4-2016-03082 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23; 26.4.3 

(591) Cam đồng, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Lâm Quốc Phương  (VN) 
Số 13 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; huấn luyện 

[đào tạo] các chương trình tập luyện thể dục thể thao; điều hành các lớp thể dục thể hình; 

dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; trại huấn luyện thể thao.  
 
 

(210) 4-2016-03083 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Lâm Quốc Phương   (VN) 
Số 13 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] các chương trình tập luyện thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-03084 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Lâm Quốc Phương   (VN) 
Số 13 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] các chương trình tập luyện thể dục thể thao. 
 

 
(210) 4-2016-03085 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Lâm Quốc Phương   (VN) 
Số 13 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  
 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo] các chương trình tập luyện thể dục thể thao. 
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(210) 4-2016-03086 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ thương mại điện tử; 

mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời trang và phụ 

kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 

tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 

xa; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, 

văn bản trực tuyến trên mạng internet thông qua trang website, wapsite.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; giao 

nhận hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin 

trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, thời tiết, văn hóa, du lịch, ẩm thực, nhà hàng, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-03087 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A2.3.16; 2.3.9; A2.3.23 

(731) Trần Vân Anh  (VN) 
P.305, B13 tập thể Thanh Xuân Bắc, 

phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; đồ uống ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược phẩm.  
 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa chua; rau củ đã qua 

chế biến; hạt đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Đường; cà phê; chè (trà); chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

ngũ cốc. 
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210) 4-2016-03088 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A2.3.16; 2.3.9; A2.3.23 
(591) Xanh dương, xanh đen 
(731) Trần Vân Anh  (VN) 

P.305, B13 tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 30: Đường; cà phê; chè (trà); chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2016-03089 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; A5.11.5; 26.1.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp-kinh doanh thương 
mại Mạnh Cường   (VN) 
Thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nấm khô; nấm đông lạnh; nấm đã được bảo quản; rau quả đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi; rau củ quả tươi (chưa qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2016-03090 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Nam  (VN) 
73/3, Kp Khánh Hội, TT Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô; vỏ xe ô tô; lốp xe đạp; vỏ xe cộ; lốp cho bánh xe cộ.  
 

(210) 4-2016-03091 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Nam  (VN) 
73/3, Kp Khánh Hội, TT Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  
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(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô; vỏ xe ô tô; lốp xe đạp; vỏ xe cộ; lốp cho bánh xe cộ.  
 

(210) 4-2016-03092 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 7.1.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, vàng da cam, 
vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Trân Thành  (VN) 
Số 17/15 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du 

lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 

quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-03093 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.5.1; 4.5.2; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(731) Công ty TNHH Phong Cách 
Đỉnh  (VN) 
52 đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học. 

 

 
(210) 4-2016-03094 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Vũ Quý Anh  (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; rượu tiêu cơm [uống sau bữa ăn]; đồ uống có cồn [trừ 

bia]; rượu gạo. 
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(210) 4-2016-03095 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn. 

 

 
(210) 4-2016-03096 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-03097 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-03098 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-03099 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-03100 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh  (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-03101 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-03102 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2016-03103 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Vũ Quý Anh   (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2016-03104 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.3.3; A14.1.15; 14.1.13 
(591) Xanh lá cây đậm, đen 
(731) Nguyễn Quang Dũng  (VN) 

29 Thanh Yên, phường Phúc Tân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-03107 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25 
(731) CHIA TAI CO., LTD.   (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hóa học; phân bón hữu cơ hóa học; phân bón hữu cơ; chất 

bổ trợ cho mục đích nông nghiệp; chế phẩm cải tạo đất; hóc môn thực vật 
(phytohormones); phân bón sinh học; phân bón dạng lỏng; phân bón dinh dưỡng đa lượng 
thứ yếu; phân bón dinh dưỡng vi lượng; chất làm căng bề mặt bám dính dùng cho mục 
đích nông nghiệp (chất hoạt tính bề mặt dùng cho thực vật).    

 
Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
động vật gặm nhấm.    

 
 

(210) 4-2016-03108 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.5.1 
(731) CHIA TAI CO., LTD.   (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hóa học; phân bón hữu cơ hóa học; phân bón hữu cơ; chất 

bổ trợ cho mục đích nông nghiệp; chế phẩm cải tạo đất; hóc môn thực vật 
(phytohormones); phân bón sinh học; phân bón dạng lỏng; phân bón dinh dưỡng đa lượng 
thứ yếu; phân bón dinh dưỡng vi lượng; chất làm căng bề mặt-bám dính dùng cho mục 
đích nông nghiệp (chất hoạt tính bề mặt dùng cho thực vật).    
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(210) 4-2016-03109 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) CHIA TAI CO., LTD.   (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hóa học; phân bón hữu cơ hóa học; phân bón hữu cơ; chất 

bổ trợ cho mục đích nông nghiệp; chế phẩm cải tạo đất; hóc môn thực vật 
(phytohormones); phân bón sinh học; phân bón dạng lỏng; phân bón dinh dưỡng đa lượng 
thứ yếu; phân bón dinh dưỡng vi lượng; chất làm căng bề mặt-bám dính dùng cho mục 
đích nông nghiệp (chất hoạt tính bề mặt dùng cho thực vật).    

 

 
(210) 4-2016-03110 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) CHIA TAI CO., LTD.   (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

động vật gặm nhấm.    
 

 
(210) 4-2016-03111 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) CHIA TAI CO., LTD.   (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

động vật gặm nhấm.    
 
 

(210) 4-2016-03112 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) CHIA TAI CO., LTD.   (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
động vật gặm nhấm.    

 

 
(210) 4-2016-03113 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.17.5 
(731) DAVIES PAINTS PHILIPPINES INC.  

(PH) 
Unit 1707B Antel Global Corporate 
Center, Dona Julia Vargas Ave., Ortigas 
Center, Pasig City, Metro Manila, 
Philippines  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn thuộc nhóm này, cụ thể là, nhưng không giới hạn, sơn nội thất, sơn ngoại 

thất, lớp men nhanh khô.  
 

 
(210) 4-2016-03114 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) DAVIES PAINTS PHILIPPINES INC.  

(PH) 
Unit 1707B Antel Global Corporate 
Center, Dona Julia Vargas Ave., Ortigas 
Center, Pasig City, Metro Manila, 
Philippines  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn thuộc nhóm này, cụ thể là, nhưng không giới hạn, sơn nội thất, sơn ngoại 

thất, lớp men nhanh khô.  
 

 
(210) 4-2016-03115 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) DAVIES PAINTS PHILIPPINES INC.  

(PH) 
Unit 1707B Antel Global Corporate 
Center, Dona Julia Vargas Ave., Ortigas 
Center, Pasig City, Metro Manila, 
Philippines 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn thuộc nhóm này, cụ thể là, nhưng không giới hạn, sơn nội thất, sơn ngoại 

thất, lớp men nhanh khô.  
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(210) 4-2016-03116 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.2.7; 26.1.5; A16.1.5; 26.11.22 

(731) KMW INC.  (KR) 

65, Yeongcheon-ri., Dongtan-myeon, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-813, 

Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và hệ thống liên lạc không dây; thiết bị truyền thông tin liên lạc; thiết 

bị truyền sóng vô tuyến không dây; thiết bị liên lạc nhiều kênh cố định; ăng ten thu phát 

sóng vô tuyến; ăng ten thu phát sóng vô tuyến dùng cho thiết bị liên lạc không dây; ăng 

ten thu phát sóng vô tuyến dùng cho kết nối di động; ăng ten thu phát sóng vi ba; ăng ten 

vệ tinh; ăng ten dùng cho trạm cơ sở (vô tuyến); ăng ten dùng cho bộ tăng âm; mạng cục 

bộ không dây; bộ định tuyến; bộ lọc dùng cho thiết bị liên lạc; bộ điều biến (mô-đem) 

dùng cho thiết bị liên lạc; bộ khuếch đại âm thanh; máy quay phim giám sát; máy quay 

phim có cảm ứng hình ảnh tuyến tính; máy quay phim hồng ngoại.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng điện (không dùng cho phương tiện giao thông); hệ 

thống và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang; đèn trang trí 

sân khấu có đi-ốt phát quang; đèn cảm ứng có đi-ốt phát quang; đèn downlight có đi-ốt 

phát quang (đèn chiếu ánh sáng từ trên xuống); đèn cây có đi-ốt phát quang; thiết bị chiếu 

sáng bằng điện có gắn máy quay phim giám sát; đèn sợi đốt; bóng đèn điện; bóng đèn 

điện cỡ nhỏ; đèn đường; đèn huỳnh quang; đèn an toàn; đèn pha; đèn trần; đèn chiếu sáng 

trong đường hầm; đèn chiếu sáng bề mặt.  
 

 
(210) 4-2016-03117 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) WYSE GARMENT ACCESSORIES 

(SHENZHEN) CO., LTD   (CN) 

1St Floor, No 14, Pingbao Building, 2Nd 

Industrial Zone, Bantian, Shenzhen, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Khoá kéo; khuy; khuy bấm cho quần áo; khoá kéo dùng cho túi; vật trang trí 

dùng cho quần áo; khoá cài giày.  
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(210) 4-2016-03118 (220) 01.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.2.7; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Đông Sơn  (VN) 
Số nhà 116, đường Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ sở hữu nhà ở [sở hữu bất động sản], cho thuê căn hộ; đại lý bất động 

sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản: cho thuê văn phòng [bất động sản]. 
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình, tư vấn xây dựng, phá dỡ các công trình xây 
dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí, lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn, lắp đặt và 
bảo dưỡng đường ống dẫn.  

 

 
(210) 4-2016-03119 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hưng Hoàng Phúc  (VN) 
161 Hoàng Diệu, phường Nam Dương, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03120 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 13.1.6; 26.1.1; 26.15.1; 1.15.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, ghi nhạt 
(731) MFORCE BIKE HOLDINGS SDN. 

BHD.   (MY) 
No. 2237, Jalan Rozhan, Alma, 14000 
Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe mô tô; xe scutơ [xe cộ]; xe địa hình bốn bánh; xe mô tô địa hình; 

xe ba bánh. 
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(210) 4-2016-03121 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 13.1.6; 26.1.1; 26.15.1; 2.9.14 
(731) MFORCE BIKE HOLDINGS SDN. 

BHD.    (MY) 
No. 2237, Jalan Rozhan, Alma, 14000 
Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe mô tô; xe scutơ [xe cộ]; xe địa hình bốn bánh; xe mô tô địa hình; 

xe ba bánh. 
 

 
(210) 4-2016-03122 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, ghi nhạt 
(731) MFORCE BIKE HOLDINGS SDN. 

BHD.    (MY) 
No. 2237, Jalan Rozhan, Alma, 14000 
Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thu thập hàng hóa lại vì lợi ích của người khác các hàng hóa như: xe 

máy, xe mô tô; xe scutơ [xe cộj, xe địa,hình bốn bánh, xe mô tô địa hình, xe ba bánh 
(không bao gồm dịch vụ vận chuyển) để cho khách hàng dễ dàng xem xét và mua các 
hàng hóa này từ cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, đại lý phân phối, website bán hàng 
trong mạng lưới truyền thông toàn cầu, thông qua đặt hàng qua thư, catalogue hoặc bằng 
phương tiện điện tử; cung cấp một trung tâm trưng bày để bán hàng, gồm xe máy, xe mô 
tô, xe scutơ [xe cộ], xe địa hình bốn bánh, xe mô tô địa hình, xe ba bánh; dịch vụ tư vấn 
tiêu dùng liên quan đến xe máy, xe mô tô, xe scutơ [xe cộ], xe địa hình bốn bánh, xe mô 
tô địa hình, xe ba bánh; quảng cáo, dịch vụ xúc tiến bán hàng và tiếp thị liên quan đến 
việc bán xe máy, xe mô tô, xe scutơ [xe cộ], xe địa hình bốn bánh, xe mô tô địa hình, xe 
ba bánh.   

 

 
(210) 4-2016-03123 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 13.1.6 
(731) MFORCE BIKE HOLDINGS SDN. 

BHD.    (MY) 
No. 2237, Jalan Rozhan, Alma, 14000 
Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thu thập hàng hóa lại vì lợi ích của người khác các hàng hóa như: xe 
máy, xe mô tô, xe scutơ [xe cộ], xe địa hình bốn bánh, xe mô tô địa hình, xe ba bánh 
(không bao gồm dịch vụ vận chuyển) để cho khách hàng dễ dàng xem xét và mua các 
hàng hóa này từ cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, đại lý phân phối, website bán hàng 
trong mạng lưới truyền thông toàn cầu, thông qua đặt hàng qua thư, catalogue hoặc bằng 
phương tiện điện tử; cung cấp một trung tâm trưng bày để bán hàng, gồm xe máy, xe mô 
tô, xe scutơ [xe cộ], xe địa hình bốn bánh, xe mô tô địa hình, xe ba bánh; dịch vụ tư vấn 
tiêu dùng liên quan đến xe máy, xe mô tô, xe scutơ [xe cộ], xe địa hình bốn bánh, xe mô 
tô địa hình, xe ba bánh; quảng cáo, dịch vụ xúc tiến bán hàng và tiếp thị liên quan đến 
việc bán xe máy, xe mô tô, xe scutơ [xe cộ], xe địa hình bốn bánh, xe mô tô địa hình, xe 
ba bánh.  

 

 
(210) 4-2016-03124 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khang Hà Gia  
(VN) 
102 - 104 Hồ Xuân Hương, phường 
Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2016-03125 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.17.5; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Grabtaxi  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; đào tạo năng 

khiếu; tổ chức cuộc thi văn nghệ - nghệ thuật.  
 

 
210) 4-2016-03126 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 3.5.19; A3.5.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, trắng, đỏ, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất-
thương mại-dịch vụ Hiệp Đức 
Thành  (VN) 
323 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1275 

(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-03127 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.1; 26.1.1; A5.13.11 

(591) Đen, xanh ngọc, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Linh Nam  
(VN) 
Tầng 2 số 168/75 đường D2, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  
 

 
(210) 4-2016-03128 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.15.9; 26.15.11 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quân Hoàng 
Sinh  (VN) 
418 Minh Phụng, phường 9, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led.  
 

 
(210) 4-2016-03129 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xám nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Aglaia  (VN) 
Lầu 2, Thiên Sơn Plaza, 800 đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim 

hoàn); dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), kim cương; hoa tai, đá quý. 
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(210) 4-2016-03132 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.15; A26.3.5; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Võ Thành Công  (VN) 
38 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bộ định tuyến; thiết bị thu phát vô tuyến; bộ chuyển đổi mạng 

internet; bộ sạc pin; bộ chuyển đổi tivi thường thành thông minh(Android Box); linh kiện 
máy tính.  

 
 

(210) 4-2016-03133 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 4.5.1; A5.1.5; A5.1.16; 4.5.2; 

4.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh cốm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo 7CAM   (VN) 
Số nhà 13 dãy I ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; mua bán đồ dùng cho gia 

đình như sách báo, văn phòng phẩm; mua bán dụng cụ y tế như bông, băng, gạc, dụng cụ 
cứu thương, kim tiêm; mua bán máy móc và thiết bị y tế dùng trong gia đình như máy đo 
huyết áp, máy trợ thính; mua bán các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành 
khách; dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo bao gồm: giáo dục không xác định theo cấp độ tại 
các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; đào tạo 
kỹ năng nói trước công chúng; đào tạo tự vệ; dạy đọc nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-03134 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Mang Thanh Thi  (VN) 
224 ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2016-03135 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ giấy 
Hoa Việt   (VN) 
Xóm 4, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy vệ sinh, giấy đa năng, khăn lau giầy. 
 

Nhóm 24: Khăn thơm bằng vải.  
 

 
(210) 4-2016-03136 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SARAH LE   (VN) 
Số 9, ngách 12/21 phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

 
(210) 4-2016-03137 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
459/8 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy; đầm.  
 

 
(210) 4-2016-03138 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1 
(591) Vàng, đỏ, cánh gián 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
459/8 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo; váy; đầm. 
 
 

(210) 4-2016-03139 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.1.18; 25.1.5; 

A25.1.10 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 
vụ nhà hàng khách sạn  (VN) 
Số 6, ngõ 136 Âu Cơ, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2016-03140 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 
(591) Vàng nhạt, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ nhà 
hàng Vua Chả Cá  (VN) 
Số 48 Nguyễn Thị Định, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-03141 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Thủy sản Bắc 
Trung Nam  (VN) 
ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 29: Cá [không còn sống]; cá, được bảo quản; cá đóng hộp; cá đã lạng xương, thăn 
cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ cá. 

 

 
(210) 4-2016-03142 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 10.3.7; 20.7.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Thủy  (VN) 
Thôn Bốn, xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 31: Rau ngót; bưởi (quả bưởi từ giống cây bưởi Diễn); mít (quả mít từ giống cây 
Thái Lan); chanh đào; cà chua; cà tím, tất cả đều là rau, quả tươi. 

 

 
(210) 4-2016-03144 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; 4.5.1; A3.13.24; 3.13.1 
(591) Xanh lá cây, đen, hồng, nâu, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy; giấy lau chùi dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-03145 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.15; 1.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, cam, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Hoàng  (VN) 
Thôn Tân An, xã Hiền Ninh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-03146 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A22.3.6; 26.1.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hưng Thịnh Phát  (VN) 
93B quốc lộ 9, phường 5, thành phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia.  
 

(210) 4-2016-03147 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Đức Sơn  (VN) 

Phòng 826, nhà CT16, đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục vào đào tạo; dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giáo 
dục hoặc giải trí; dịch vụ phiên dịch; dịch vụ soạn thảo tài liệu không phải là các tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-03149 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thiết bị y tế Bình Minh  
(VN) 
Số 112, đường Trần Phú, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; 

thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03150 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

GOLDEN FIVE STARS   (VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Part 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; dược phẩm; thuốc dùng cho con 

người.  
 

 
(210) 4-2016-03151 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xây dựng ASV  (VN) 
168 quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; vecni.  
 

Nhóm 19: Xi măng; bột bả tường.  
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(210) 4-2016-03152 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyên Thị Kim Anh   (VN) 
Số l7/13, đường Hồ Văn Huê, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát các loại, nước uống đóng chai, nước khoáng (đồ uống).  
 

Nhóm 35: Mua, bán, bia, nước giải khát các loại, nước uống đóng chai, nước khoáng (đồ 
uống). 

 
 

210) 4-2016-03153 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Anh   (VN) 
Số l7/13, đường Hồ Văn Huê, phường 9, 
quận Phú Nhuận,thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước giải khát các loại, nước uống đóng chai, nước khoáng (đồ uống). 

 
Nhóm 35: Mua, bán, bia, nước giải khát các loại, nước uống đóng chai, nước khoáng (đồ 
uống). 

 

 
(210) 4-2016-03154 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện dân 
dụng Việt Cường  (VN) 
Số nhà 353 đường Điện Biên Phủ, 
phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt, đèn, nồi cơm điện, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp từ. 

 

 
(210) 4-2016-03155 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thuần   (VN) 
Tổ 1, Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh Thạch. 
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(210) 4-2016-03157 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.5.3; 2.5.1; A5.5.20; A5.5.21; 

A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 
Dương ổ, Phong Khê, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy lau chùi dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-03158 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.15; 24.17.5 
(731) Mã Thanh Danh  (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút; ấn phẩm như tờ rơi, sách, báo, tạp chí, lịch bàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng và đồ dùng gia đình bao gồm các mặt hàng giường, tủ, 
bàn, ghế, đèn, giày, dép, quần, áo, mua bán lương thực, thực phẩm như gạo, ngô, khoai, 
sắn, mua bán hàng điện tử tiêu dùng (như điện thoại, máy vi tính. máy truyền hình, máy 
lạnh, máy ảnh, lò nướng, máy giặt, tủ lạnh).  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản; môi giới 
chứng khoán, môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 42: Lập trình may tính; tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, 
thiết kế hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-03159 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.20 
(591) Xanh 
(731) Trần Thị Huyên  (VN) 

83 đường số 47, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu tràm, tinh chất bạc hà [tinh dầu], tinh dầu 

chanh, nước hoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, hương liệu [tinh dầu] tinh dầu tràm, tinh chất bạc hà [tinh dầu], tinh 
dầu chanh, nước hoa.  
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(210) 4-2016-03163 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh rêu, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thiên Thanh  (VN) 
131 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam 

Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 

 
(210) 4-2016-03164 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH KDK Electric 
Wire (Việt Nam)  (VN) 
Lô G-6-Chủ Nhân, khu công nghiệp Mỹ 

Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện. 
 

 
(210) 4-2016-03165 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty Đức Tài -TNHH   (VN) 
Dương ổ, phường Phong Khê, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn làm từ giấy (khăn giấy).  
 

 
(210) 4-2016-03166 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cao Đức Phát  
(VN) 
113/19 Trần Hưng Đạo, phuờng Lộc 

Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2016-03167 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.5.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Châu   (VN) 
P209 tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kỹ thuật (là loại sơn chuyên dụng cho các ngành công 

nghiệp như sơn tín hiệu giao thông, sơn kết cầu thép, sơn cầu, sơn tàu biển); chất dùng 
làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như sơn) chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như 
sơn), chất chống rỉ và bảo quản gỗ; chất đánh màu gỗ, chất pha loãng, chất làm đông cứng 
để sử dụng cùng với sơn.  

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-03168 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
nghiệp   (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kỹ thuật là loại sơn chuyên dùng cho các nghành 

công nghiệp như sơn tín hiệu giao thông, sơn cầu, sơn tàu biển, chất dùng làm chất phủ 
công nghiệp tương tự như sơn, chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn), chất chống 
rỉ và bảo quản gỗ, chất đánh màu gỗ, chất pha loãng, chất làm đông cứng để sử dụng cùng 
với sơn. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2016-03169 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nông 
ngư cơ Minh Châu  (VN) 
Số 46E đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nông ngư cơ. 
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(210) 4-2016-03170 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản phẩm gạo 
lứt Việt Nam  (VN) 
Số 2B, 279/23 đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có thành phần từ sâm, mặt nạ dưỡng da từ sâm; chế phẩm chăm sóc 

da, tóc từ sâm; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng làm từ sâm, thực phẩm dinh dưỡng làm từ sâm dùng 
trong y tế . viên nang hồng sâm tinh chế.  

 
Nhóm 29: Sâm đã qua chế biến dùng làm thực phẩm; thực phẩm dinh dưỡng có chứa sâm 
không dùng trong y tế.  

 
Nhóm 30: Trà (chè) sâm (trà là thành phần chủ yếu); bánh, kẹo có chứa sâm.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn làm từ sâm, bia, nước giải khát không cồn.  

 
Nhóm 33: Rượu sâm, đồ uống có cồn (trừ bia) có thành phần từ sâm (tất cả không phải là 
rượu thuốc).  

 

 
(210) 4-2016-03171 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
xuất nhập khẩu VINACO-OP  
(VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-03172 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 26.1.6 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
xuất nhập khẩu VINACO-OP  
(VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, Phường Đakao, 
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Thức uống giải khát (không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-03173 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Zen House   (VN) 
Số 45/173 An Dương Vương, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ triển lãm (nhằm mục đích thương mại ).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế thời trang, dịch vụ tư vấn, thiết kế nội ngoại thất công 
trình.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-03174 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2; 1.15.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Zen House   (VN) 
Số 45/173 An Dương Vương, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ triển lãm (nhằm mục đích thương mại).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế thời trang; dịch vụ tư vấn, thiết kế nội ngoại thất công 
trình.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2016-03175 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Đặng Xuân Đô  (VN) 
Thôn Trường Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, 
Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 30: Mật ong, sáp ong, sữa ong chúa.  
 

Nhóm 35: Buôn bán mật ong.  
 

 
(210) 4-2016-03176 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thiên Kim Nuty Life  
(VN) 
1236/6 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2016-03177 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 

(731) Công ty cổ phần khí hóa lỏng 
Hiệp Hưng  (VN) 
K3/8, khu phố 4, phường Bửu Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng. 

 

 
210) 4-2016-03178 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.5; 11.3.18 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, cam 
(731) Phạm Thị Trung Hiếu  (VN) 

47 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 
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(210) 4-2016-03179 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; 13.1.1 
(591) Hồng, đỏ đậm, đỏ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Trung Vi  (VN) 
9 Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho nguời; xoa bóp bấm huyệt xông hơi y học cổ 
truyền. 

 

 
(210) 4-2016-03180 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Bảo An 
Khang  (VN) 
70/5 Lã Xuân Oai, khu phố 7, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; 

môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-03181 (220) 08.01.2014 

(641) 4-2014-00584 (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
dịch vụ chăm sóc y tế Vạn 
Phúc  (VN) 
112 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 

 
 

(210) 4-2016-03182 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng và thương mại An 
Tiến  (VN) 
Số 56-58 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch 

vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2016-03185 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.1; 26.2.7; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí 
Hoàng Phúc  (VN) 
B7/19C Khuất Văn Bức, ấp 2, xã Tân 

Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khuôn mẫu cơ khí bằng kim loại; khuôn ép nhựa bằng kim loại. 
 

 
210) 4-2016-03186 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - dịch 
vụ thương mại Tiến Thịnh  (VN)
Số 743 tỉnh lộ 15, ấp 6, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây đồng tráng men (dây điện từ); dây nhôm tráng men (dây dẫn điện). 

 

 
(210) 4-2016-03189 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 2.9.1 

(731) BEAR GARDEN CO. LTD.  (TW) 

1F, No.10, Ln. 93, Dexing E. Rd., Shilin 

Dist., Taipei City 111, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ 

chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các hoạt động thể thao giải 

trí và hoạt động văn hóa; xuất bản sách; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
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(210) 4-2016-03190 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1; 3.7.17 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Nông  (VN) 
Số 62A, ấp 1, tỉnh lộ 763, xã Xuân Bắc, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống; cây giống; cây trồng.  
 

 
(210) 4-2016-03191 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.8; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ôtô - xe máy Trung Thạch  
(VN) 
Khối 3B, thị trÊn Ea Kar, huyện Ea Kar, 
tỉnh §¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác; bán phụ tùng và các bộ 
phận phụ trợ của ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác.  

 

 
(210) 4-2016-03192 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
SUN  (VN) 
Số 101 đường Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da; dịch vụ tổ chức giới 
thiệu xúc tiến thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt 
lưng da.  

 

 
(210) 4-2016-03195 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.2; A3.2.24; 3.2.13 
(591) Cam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xin Hua Việt 
Nam  (VN) 
1/22 đường 18B, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: miếng dán kháng khuẩn, giấy kháng khuẩn, gói hút 
ẩm hóa sinh, giấy in kháng khuẩn, chai xịt kháng khuẩn, vải không diệt kháng khuẩn, 
chất gel kháng khuẩn, cây hút ẩm cho container, miếng tem barcode hút ẩm, chất kháng 
khuẩn, chất vệ sinh vật liệu da, PU giả da.  

 

 
(210) 4-2016-03196 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) JIANGYIN JIANGLIAN INDUSTRY 

TRADE CO., LTD  (CN) 
15 Jian Kang Road, Jiangyin Jiangsu, 
China 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc trừ bọ rầy; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ bệnh cho 

cây trồng. 
 

 
(210) 4-2016-03197 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Minh Hưng  (VN) 
56/2 Trương Phước Phan, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống cao su; ống nhựa mềm (loại ống nhựa bên trong có lõi thép dùng cho xe 
cơ giới và máy móc công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2016-03198 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH toàn cầu 
Nguyên Anh  (VN) 
65 đường DL 14, phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng, nước súc miệng, chế phẩm làm thơm mát hơi thở, chế phẩm 

chăm sóc răng miệng. 
 

Nhóm 35: Mua bán kem đánh răng, nước súc miệng, chế phẩm làm thơm mát hơi thở, chế 
phẩm chăm sóc răng miệng. 
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(210) 4-2016-03199 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu Hóa Chất Việt Nam  
(VN) 
Lô G1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm cho người; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; dược liệu để sản 
xuất thuốc cho người. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; hoa tự nhiên; các loại củ tự nhiên (củ hành, củ tỏi); hạt giống 
thực vật; các loại hạt tự nhiên chưa qua xử lý (hạt dẻ tươi, hạt ca cao thô, hạt vừng). 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2016-03200 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Sản xuất Xuất 

nhập khẩu Hoá chất Việt Nam  
(VN) 
Lô G1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; thực phẩm qua chế biến (thịt hộp, cá hộp, thịt, cá qua chế biến được bảo 

quản dưới các  hình thức đóng gói công nghệ hút chân không); trái cây được chế biến để 
tiêu dùng hoặc bảo quản. 

 

 
(210) 4-2016-03201 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Viễn Bằng  (VN) 
Số nhà 261 đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc; thuốc 
đông y, thuốc thú y thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03202 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.8; 18.1.5; 2.7.13; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, đen, vàng, nâu, 

tím, vàng nâu nhạt, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03203 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
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(210) 4-2016-03204 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp nghề làm vườn và lâm nghiệp các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán; vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới; máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp; dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm từ thiện sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thừc ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03205 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu thuốc diệt 

cỏ thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-03206 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp nghề làm vườn và lâm nghiệp các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán; vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thông nhà kính và hệ thống 
tưới; máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp; dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm từ thuỷ sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thừc ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
 

(210) 4-2016-03207 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

(210) 4-2016-03208 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp nghề làm vườn và lâm nghiệp các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán; vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới; máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp; dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
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thực vật như: thuốc diệt cỏ thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm từ thuỷ sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-03209 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.15.1; A17.2.2; 2.9.25; 25.12.1 

(591) Nâu đỏ, vàng, nâu, trắng, xanh tím than, 

đen, tím nhạt 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03210 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A17.2.2; 2.9.25; A2.1.24; 2.1.22 

(591) Vàng, đen, trắng, xanh, xanh đậm, vàng, 

nâu, tím, vàng cam, đỏ, xanh nhạt, tím 

nhạt 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03211 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.21; 25.5.25; 2.7.1 
(591) Xanh tím than, trắng, đen, nâu đỏ, xám, 

xanh, xanh tím, nâu, vàng nâu, vàng, 
hồng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03212 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18 + 19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03213 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03214 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng, 
nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế; dụng cụ tránh thai; que thử thai; bao 
cao su bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch, bông y tế băng y tế; băng dán y tế, 
vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi 
và siêu âm; điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia 
vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi 
làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây 
tươi, rau tươi, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-03215 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.5.1 
(591) Đỏ mận, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hữu Nghị   (VN) 
Số 127 phố An Trạch, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng; tấm kính; vách ngăn bằng kính cường lực; tường 

ngăn bằng kính cường lực; kính an toàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính dùng trong xây dựng, tấm kính, vách ngăn bằng kính cường lực, 
tường ngăn bằng kính cường lực, kính an toàn.  
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(210) 4-2016-03216 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ mận, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hữu Nghị   (VN) 
Số 127 phố An Trạch, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm; công tắc điện; bộ điều chỉnh điện áp; dây điện thoại.  
 

Nhóm 11: Bồn tắm; bóng đèn; đèn chiếu sáng; buồng tắm gương sen; buồng tắm đứng 
bằng kính.  

 

Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng; tấm kính; vách ngăn bằng kính cường lực, tường 
ngăn bằng kính cường lực; gạch men ốp lát dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất dùng trong gia đình; đồ gỗ dùng cho văn phòng; đồ gỗ dùng cho 
trường học.  

 

 
(210) 4-2016-03221 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Đất 
Quảng  (VN) 
Số 136, Trần Phú, phường Quang Trung, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; kinh doanh các sản phẩm: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà 
phê.  

 

 
(210) 4-2016-03222 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.2; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Tím, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cẩm Hồng  (VN) 
549/89 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 
(210) 4-2016-03223 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.2; A24.15.11; A1.1.10; A1.1.5; 

1.1.14 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Đinh Xuân Lực  (VN) 
Khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi dịch vụ vận tải hàng hóa: dịch vụ vận tải hành khách.  

 
 

(210) 4-2016-03225 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) TOMAS BAY   (HK) 

3A, 41 Caperidge Drive, Crestmont 

Villa, Discovery Bay, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị trường; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư 

vấn tổ chức và điều hành/quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành/quản lý kinh 

doanh.  
 

 
(210) 4-2016-03226 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Xám, trắng 

(731) RETAIL ROYALTY COMPANY   (US) 

101 Convention Center Drive, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm 

đánh răng. 
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(210) 4-2016-03231 (220) 11.07.2014 

(641) 4-2014-15952 (441) 25.04.2016 
  
(731) TOHO CO., LTD.   (JP) 

1-2-2 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; tập tin 

hình ảnh có thể tải về; đĩa thu hình và băng thu hình đã ghi; băng thu thanh, băng thu 
thanh-thu hình, băng vi-đê-ô âm thanh, đĩa thu thanh - thu hình, và đĩa đa năng kỹ thuật 
số chuyên về nhạc, hài kịch, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu, và/hoặc phim hoạt 
hình; phim điện ảnh và phim hình ảnh động; tệp tin hình ảnh tải về được; các chương trình 
trò chơi dùng cho máy trò chơi video điện tử trong nhà; máy quay đĩa; phim điện ảnh đã 
phơi sáng; phim trình chiếu đã phơi sáng; khung chiếu phim dương bản; xuất bản phẩm 
điện tử; tai nghe âm thanh nổi; máy móc và thiết bị liên lạc; điện thoại không dây, băng 
âm thanh; máy nghe đĩa compắc; đĩa CD-ROM đã ghi các chương trình trò chơi máy tính; 
máy điện tử, thiết bị điện tử và các bộ phận của chúng; đĩa đã được ghi các chương trình 
trò chơi vi-đi-ô; đầu đọc đĩa compắc; đầu ghi và đọc băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu 
thanh, miếng đệm lót chuột máy vi tính, kính đeo mắt, kính râm và hộp đi kèm; mạch 
điện tử và đĩa CD-ROM đã ghi các chương trình dùng cho các trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng; phần mềm có thể tải về để sử dụng trong chơi trò chơi máy tính trực 
tuyến, phần mềm trò chơi máy tính có thể tải về được; chương trình trò chơi máy tính có 
thể tải về được; phần mềm trò chơi máy tính để sử dụng trên điện thoại di động và thiết bị 
di động; chương trình trò chơi video và chương trình trò chơi máy tính; hộp đựng băng trò 
chơi vi-đê-ô và băng cát sét; phụ kiện điện thoại di động, cụ thể là, phụ kiện không dùng 
tay (không dây), ốp lưng điện thoại và vỏ bọc điện thoại; thẻ từ được mã hóa, cụ thể là, 
thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ khóa từ tính; dây đai dùng cho 
điện thoại di động; thiết bị thông tin di động; tai nghe cho điện thoại di động; các thiết bị 
viễn thông khác. 

 
Nhóm 16: Sản phẩm in và sản phẩm làm từ giấy, cụ thể là, sách về các nhân vật từ phim 
hoạt hình, phim hành động, phim phiêu lưu, hài kịch và/hoặc kịch, truyện tranh, sách theo 
hình thức hướng dẫn chiến lược cho các trò chơi vi-đê-ô, tạp chí về các nhân vật trong 
phim hoạt hình, phim hành động, phim phiêu lưu, hài kịch và/hoặc kịch; văn phòng phẩm, 
giấy viết, phong bì, sổ tay, nhật ký, thẻ lưu ý, thiệp chúc mừng, thẻ bài sưu tập, tờ in thạch 
bản, bút, bút chì, và hộp đựng văn phòng phẩm, tẩy, bút sáp, bút đánh dấu, bút chì màu, 
đề can, giấy in truyền nhiệt, áp phích quảng cáo, ảnh chưa có khung và/hoặc có khung, 
giấy dính (văn phòng phẩm), giấy bọc sách, vật dụng đánh dấu trang sách, lịch, giấy gói 
quà, giấy ăn, giấy kếp, thiệp mời, khăn trải bàn bằng giấy; giấy và giấy các tông, giá dựng 
ảnh chụp; thùng chứa bao bì bằng giấy; giấy ướt vệ sinh [làm từ giấy]; khăn giấy; khăn ăn 
làm từ giấy; khăn lau ướt; khăn tay bằng giấy; đồ trang trí bằng giấy cho các bữa tiệc. 

 
Nhóm 35: Mua bán các thiết bị giải trí; mua bán các tiện nghi sử dụng cho buổi chiếu 
phim, buổi trình diễn, kịch, âm nhạc hoặc các buổi tập huấn giáo dục. 

 
Nhóm 41: Cung cấp công viên giải trí và công viên vui chơi giải trí theo chủ đề; cung cấp 
các tiện nghi và trang thiết bị giải trí khác; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan 
đến công viên giải trí và công viên vui chơi giải trí theo chủ đề; dịch vụ cung cấp thông 
tin và tư vấn liên quan đến tiện nghi và trang thiết bị giải trí khác; cung cấp các đoạn 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1302 

phim, nhiếp ảnh và các tư liệu đa phương tiện khác thông qua một trang web; dịch vụ giải 
trí; dịch vụ lên kế hoạch hoặc sắp xếp các buổi chiếu phim, buổi trình diễn, kịch hoặc 
biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; chỉ đạo hoặc trình diễn các 
buổi kịch; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; chỉ đạo các chương trình phát thanh và 
truyền hình; cho thuê các thiết bị giải trí; cho thuê các tiện nghi sử dụng cho buổi chiếu 
phim, buổi trình diễn, kịch, âm nhạc hoặc các buổi tập huấn giáo dục; dịch vụ đặt chỗ cho 
các chương trình biểu diễn; dịch vụ cho thuê đồ chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
dùng cho công viên vui chơi giải trí; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị trò chơi; dịch vụ 
chiếu phim; sản xuất phim; dịch vụ phân phối phim; sản xuất phim video trong lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa, giải trí và/hoặc thể thao; dịch vụ cung cấp phòng thu thanh và/hoặc thu 
hình. 

 

 
(210) 4-2016-03232 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A21.1.5 
(731) ZHEJIANG LANXI LANGUAN 

PRINTING CO., LTD.   (CN) 
Ganxi Village, Huangdian, Lanxi City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 28: Cờ đôminô; bài mạt chược; thẻ chơi bài; bài lá. 
 

 
(210) 4-2016-03233 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03234 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A19.3.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-03235 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A19.3.24 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 

Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2016-03238 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 

hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 

phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 

chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 

chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 

da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-

nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 

dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 

và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 

dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 

dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 

phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 

nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 

phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  
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(210) 4-2016-03240 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.6; A5.3.13; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Xuân Thịnh   (VN) 
38/26 Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh 

thân thể, mục đích trang điểm); tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội 

đầu.  
 

 
(210) 4-2016-03241 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.3.13; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm 
Xuân Thịnh   (VN) 
38/26 Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh 

thân thể, mục đích trang điểm); tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội 

đầu.  
 

 
(210) 4-2016-03242 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A16.3.5; 26.1.1; A26.11.9 

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Huy 
Thông  (VN) 
Số 29/166 phố Nguyễn Công Trứ, 

phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quay phim, chụp ảnh.  
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(210) 4-2016-03246 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa nông Âu 

Châu  (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03247 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa nông Âu 

Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03248 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa nông Âu 

Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-03249 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa nông Âu 

Châu   (VN) 
563B, tổ 26, khu vực Long Thạnh A, 
phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

 
210) 4-2016-03250 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lá cây, tím, đen và trắng 
(731) Công ty TNHH khu dân cư 

Leadgroup   (VN) 
ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc 

công nghiệp; đại lý thông tin thương mại. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn; quỹ đầu tư; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); cho thuê nhà ở; cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình; cung cấp thông 
tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy; làm sạch tòa nhà (bề 
mặt bên ngoài); làm sạch tòa nhà (bề mặt bên trong); dịch vụ chống thấm (xây dựng), 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ cách điện trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; 
xây dựng công trình dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; cho thuê nhà di động (không có 
phương tiện giao thông); dịch vụ đặt chỗ ở; cho thuê phòng trọ tạm thời; nhà nghỉ cho 
khách du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-03251 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A19.3.4; A18.1.19; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Việt ý Hà Nội 

CENTER  (VN) 
Ki ốt số 2, tầng 1 TTTM tòa nhà CT 
12A, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị mua bán hàng hóa, cụ thể là: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội 
đầu, băng vệ sinh, vải gạc dùng để băng bó, máy giặt, máy xay gia dụng, máy vắt sữa, 
máy hút bụi, bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa), dao gọt, dao cạo, điện thoại di động, máy tính, đầu 
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đĩa, thiết bị thu hình, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy fax, thiết bị lưu dữ liệu USB, tai 
nghe, tấm sưởi, đệm sưởi nóng, đèn chiếu sáng, máy điều hòa không khí, quạt điện, máy 
chiếu, tivi, máy vi tính, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, máy 
lọc nước, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều hoà không khí), thiết bị và trang bị 
đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và trang bị chiếu sáng, thiết bị và trang bị 
vệ sinh, thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy 
khô, thiết bị và hệ thống phân phối nước,vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, 
sơn tường, xe đẩy trẻ em, xe đạp, ô tô, đồ trang sức, đồ nữ trang, đàn, sách, tạp chí, văn 
phòng phẩm, túi du lịch, vali xách tay, ví tiền, túi học sinh, đồ nội thất, đồ đạc trong nhà, 
bàn ghế, giường tủ, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, đồ chứa đựng giữ nhiệt 
cho thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, khăn trải bàn, khăn trải giường, vải dệt kim, quần áo, bộ 
quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, hoa giả, ruy băng [đồ may vá], tấm thảm, tấm phủ sàn, 
giấy dán tường, đồ chơi, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sữa chua, sản phẩm sữa, thịt, 
cá, rau, hoa quả đã được bảo quản, bánh kẹo, cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ gia vị, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 
gạo, rau quả tươi, hạt tươi, bia, đồ uống không cồn, nước khoáng [ đồ uống], nước uống 
có gaz, đồ uống có cồn, rươu, thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-03252 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Nấm Linh Chi Sài 

Gòn   (VN) 
D14-6 Hoàng Anh Gia Lai 2, 783 Trần 
Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem làm trắng da; nước hoa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; xà phòng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, mua bán các 
sản phẩm gồm, thực phẩm chức năng chế biến từ nấm, nấm đã được bảo quản chế biến 
như nấm linh chi, nấm lim xanh, mật nhân, xáo tam phân, giảo cổ lam (được bảo quản, 
chế biến), thịt, thịt đã được bảo quản, rau tươi, rau cỏ tươi, rau đã được bảo quản, trái cây 
đóng hộp, trái cây được bảo quản, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03253 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A10.3.11; 25.1.6; 26.4.2 
(591) Da cam, hồng nhạt, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt ý Hà Nội 

CENTER   (VN) 
Ki ốt số 2, tầng 1 TTTM tòa nhà CT 
12A, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Siêu thị mua bán hàng hóa, cụ thể là: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội 

đầu, băng vệ sinh, vải gạc dùng để băng bó, máy giặt, máy xay gia dụng, máy vắt sữa, 

máy hút bụi, bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa), dao gọt, dao cạo, điện thoại di động, máy tính, đầu 

đĩa, thiết bị thu hình, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy fax, thiết bị lưu dữ liệu USB, tai 

nghe, tấm sưởi, đệm sưởi nóng, đèn chiếu sáng, máy điều hòa không khí, quạt điện, máy 

chiếu, tivi, máy vi tính, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, máy 

lọc nước, thiết bị và trang bị thông gió (mục đích điều hoà không khí), thiết bị và trang bị 

đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và trang bị chiếu sáng, thiết bị và trang bị 

vệ sinh, thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, thiết bị và trang bị sấy 

khô, thiết bị và hệ thống phân phối nước,vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, 

sơn tường, xe đẩy trẻ em, xe đạp, ô tô, đồ trang sức, đồ nữ trang, đàn, sách, tạp chí, vặn 

phòng phẩm, túi du lịch, vali xách tay, ví tiền, túi học sinh, đồ nội thất, đồ đạc trong nhà, 

bàn ghế, giường tủ, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, đồ chứa đựng giữ nhiệt 

cho thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, khăn trải bàn, khăn trải giường, vải dệt kim, quần áo, bộ 

quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, hoa giả, ruy băng [đồ may vá], tấm thảm, tấm phủ sàn, 

giấy dán tường, đồ chơi, đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu, sữa chua, sản phẩm sữa, thịt, 

cá, rau, hoa quả đã được bảo quản, bánh kẹo, cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, đồ gia vị, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao, 

gạo, rau quả tươi, hạt tươi, bia, đồ uống không cồn, nước khoáng [đồ uống], nước uống có 

gaz, đồ uống có cồn, rượu, thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-03258 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 25.1.25 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(731) Tổng Công ty thương mại Sài 
Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; mứt kẹo; cà phê; trà; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, bánh kẹo các loại, cà phê, ca cao, mứt, trà, rượu, bia, nước giải khát, 

nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, sinh tố, thực phẩm chế biến (từ thịt, cá, rau, củ, 

quả), xúc xích, bánh mì; dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tiếp thị để bán hàng; 

tổ chức hội chợ, triển lãm để giới thiệu hàng hóa nhằm mục đích bán hàng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống lưu động; quán cà phê bánh ngọt; quán nước; quán ăn nhanh.  
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(210) 4-2016-03259 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A25.7.21 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(731) Tổng Công ty thương mại Sài 
Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn từ 

nhà hàng. 
 

 
(210) 4-2016-03261 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.20 

(591) Vàng, trắng, xanh nước biển, đen 

(731) 1. Phan Xuân Dương Cầm  (VN) 
46/1 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lê Thanh Lan Vi  (VN) 
41/11 Lê Văn Linh, phường 13 , quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (dùng làm thực phẩm); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; vi (vây) cá 

mập; bào ngư (không còn sống); hải sâm (không còn sống); gia cầm (không còn sống).  

 

Nhóm 32: Nước giải khát được làm từ tổ yến; chế phẩm làm từ tổ yến để làm đồ uống; 

tinh dầu dùng để sản xuất đồ uống; nước giải khát trái cây; đồ uống trên cơ sở mật ong 

(không chứa cồn); nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tổ yến (dùng làm thực phẩm), yến sào đã qua sơ chế và đóng 

hộp, vi (vây) cá mập, bào ngư (không còn sống), hải sâm (không còn sống), gia cầm 

(không còn sống), nước giải khát được làm từ tổ yến, chế phẩm làm từ tổ yến để làm đồ 

uống, tinh dầu dùng để sản xuất đồ uống, nước giải khát trái cây, đồ uống trên cơ sở mật 

ong (không chứa cồn), nước uống tinh khiết; quảng cáo; xúc tiến thương mại; nhượng 

quyền thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý và điều hành kinh 

doanh nhà hàng, khách sạn.  
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(210) 4-2016-03262 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất may mặc Tấn Đạt  
(VN) 
101/9 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 

Nhóm 40: May quần áo, cắt vải, nhuộm vải.  
 

 
(210) 4-2016-03263 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.1.18; 26.3.1 

(591) Xanh dương, đỏ, ghi, đen 
(731) Công ty TNHH Bình An Sinh  

(VN) 
57A Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu, thiết bị nghe nhìn kỹ thuật số, thiết bị nhà thông 

minh, thiết bị an ninh, giám sát. 
 

 
(210) 4-2016-03265 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.11.13; 20.5.7; 26.11.22 (540) 

  

(731) Vũ Tùng Phương   (VN) 
107/N3 ngõ 36 phố Vạn Bảo, phường 
Liễn Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  
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(210) 4-2016-03266 (220) 02.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Phạm Trung Chính   (VN) 
Số nhà 26, ngõ 90 Láng Hạ, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giầy dép; bít tất và mũ nón; khăn đội đầu.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục] ; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 

giải trí]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  
 

 
(210) 4-2016-03267 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.10; A26.11.8 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Châu Văn Trị  (VN) 
Xóm Hiệp Tây, thôn Tùng Chánh, xã Cát 

Hiệp, huyện Phù Cát , tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-03268 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 19.7.1; A19.7.17 

(591) Trắng, đen, xanh da trời 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát   (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 

3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để xe ô tô; nước hoa khử mùi để phòng; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-03269 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) xanh lá cây, trắng 

(731) GODREJ MID EAST HOIDING 
LIMITED  (AE) 
Unit 15161, Level 15, The Gate 
Building, Dubai International Fiancial 
Centre, P O Box 506997, Dubai, United 
Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa.  
 

Nhóm 05: Sản phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm 
làm thơm mát không khí, chất làm thơm mát không khí trong xe ô tô; chất làm thơm mát 
không khí trong phòng tắm.  

 
Nhóm 11: Thiết bị làm thơm mát không khí; thiết bị tạo nước hoa làm thơm mát không 
khí; thiết bị dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-03270 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., 
Tachia Dist., Taichung City, Taiwan, 
R.O.C.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm; nước xức tóc; dầu xả tóc; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
dầu dùng cho mục đích làm sạch; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế 
phẩm tẩy trang; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-03271 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., 
Tachia Dist., Taichung City, Taiwan, 
R.O.C. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; dán 

áp phích quảng cáo quảng cáo ngoài trời; cho thuê biển quảng cáo; thiết kế tư liệu quảng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1313 

cáo; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
quảng cáo trên đài phát thanh.  

 

 
(210) 4-2016-03272 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) YUNG SHIN PHARM. IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 1191, Sec. 1, Chung Shan Rd., 
Tachia Dist., Taichung City, Taiwan, 
R.O.C. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc dùng cho người; 
thuốc dành cho thú y; chất bổ sung dinh dưỡng; viên ngậm dùng cho mục đích dược 
phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2016-03273 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(731) GODREJ MID EAST HOLDING 
LIMITED   (AE) 
Unit 15161, Level 15, The Gate 
Building, Dubai International FianciaL 
Centre, P O Box 506997, Dubai, United 
Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng cho bé; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc cho bé; phấn rôm cho bé; 
mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ cho bé; dầu gội đầu cho bé; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất tẩy uế; chất sát trùng; khăn giấy 
được tẩm nước thơm dược phẩm.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; chữ in; bản in đúc; catalô; khăn 
giấy ướt.  

 
 

(210) 4-2016-03274 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.17.5 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) PT. MITRA RUBBER INDUSTRIES  

(ID) 
J1. Raya Rengas Bandung, Kosambi RT 
004 RW 001, Tanjung Baru, Cikarang 
Timur, Bekasi, Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp xe; vành của xe cộ; nan hoa bánh xe; xích xe; guốc hãm cho xe cộ; má 
phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; khớp nối vạn năng dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ và đầu máy; đầu rô tuyn dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ và đầu máy.  

 

 
(210) 4-2016-03275 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Cơ sở Tân Nguyên  (VN) 
ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-03276 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Võ Thị Kim Yến  (VN) 
8/4 Phan Thanh Giản, phường 3, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Nem thịt. 
 

 
(210) 4-2016-03277 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.13.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Võ Khắc Huy  (VN) 
26/2A Trần Quang Diệu, phường 13, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-03278 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Võ Khắc Huy  (VN) 
26/2A Trần Quang Diệu, phường 13, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1315 

(210) 4-2016-03279 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A3.9.24; 25.1.5; 24.15.21; 24.15.3 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 
76/28E, đường Phan Tây Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-03280 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 18.1.21; 25.5.3; 26.3.23 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mô tô An Thành  
(VN) 
Số 3/1A đại lộ Bình Dương, khu phố 

Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ, các phương tiện trên bộ: ô tô, xe tải, mô tô, xe máy, xe thể thao đa dụng 

(SUV). 

 

Nhóm 35: Phòng trưng bày và kinh doanh (buôn, bán) ô tô, mô tô, xe máy.  

 

Nhóm 37: Bảo trì, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy.  
 

 
210) 4-2016-03281 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
dịch vụ tư vấn đầu tư Phú Vạn 
Lợi  (VN) 
Số 8, đường D14A, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ, ván ép cốp pha phủ phim (làm 

từ gỗ), kính xây dựng.  
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(210) 4-2016-03283 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Vàng, đen 
(731) Đặng Quốc Hưng  (VN) 

Phòng 2302, tòa A chung cư Sông Hồng 
Park View, số 165 Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thuốc y học dân tộc. 
 

 
(210) 4-2016-03284 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, vàng nhạt, vàng nâu, 

trắng, ghi 
(731) Đặng Quốc Hưng   (VN) 

Phòng 2302, tòa A chung cư Sông Hồng 
Park View, số 165 Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thuốc y học dân tộc. 
 

 
(210) 4-2016-03285 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh da trời, tím, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Văn  (VN) 
Khối 10, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-03286 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.6; A3.6.3 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMPIRE  (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm: gối, thú nhồi bông. 
 

 
(210) 4-2016-03287 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.5.1 

(591) Xám, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMPIRE   (VN) 
Số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cho trẻ em như: khăn sữa, khăn gạc, đồ chơi, sữa tắm, khăn 

tắm, quần áo, dầu gội, phấn thơm, nước uống, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sách 

trẻ em, giày dép, bao tay, bao chân em bé, tã lót, bột giặt. 
 

 
(210) 4-2016-03289 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.13.25; 1.15.24 

(591) Xanh nước biển, đen, trắng 

(731) KAPCI COATINGS  (EG) 

Industrial zone, Al-Raswa, Port Said, 

Egypt 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn; sơn lót; chất pha loãng sơn; véc ni. 

 

 
(210) 4-2016-03290 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh nước biển, trắng, da cam, vàng, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, tím, tím 

nhạt 

(731) KAPCI COATINGS   (EG) 

Industrial zone, Al-Raswa, Port Said, 

Egypt  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn; sơn lót; chất pha loãng sơn; véc ni. 
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(210) 4-2016-03291 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Futagobim  (VN) 
630-632 Ngô Quyền, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa 3D.  

 

 
(210) 4-2016-03292 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Futagobim   (VN) 
630-632 Ngô Quyền, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa 3D.  
 

 
(210) 4-2016-03293 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.1; A11.1.19 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Trường 
Giang  (VN) 
H1 Lý Thường Kiệt , thành phố Buôn Ma 
Thuật, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay. 
 

 
(210) 4-2016-03294 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.1; A11.1.19 
(591) Vàng kim loại, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Trường 
Giang  (VN) 
H1 Lý Thường Kiệt , thành phố Buôn Ma 
Thuật, tỉnh Đắk Lắk  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay.  
 

 
210) 4-2016-03298 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế HSB 
Việt Nam  (VN) 
Số 398 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
 
 

(210) 4-2016-03299 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; 5.3.16; A26.4.6 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 
hoa; mặt nạ dưỡng da. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2016-03300 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da.    

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2016-03301 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da.    
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2016-03302 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Cam, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da.    
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2016-03303 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 
hoa; mặt nạ dưỡng da.   

 

 
(210) 4-2016-03304 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da.    
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2016-03305 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da.    
 

 
(210) 4-2016-03306 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Nguyễn Quang Tiến  (VN) 

542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; khám và chữa răng hàm mặt; dịch vụ làm đẹp 
cho răng. 

 

 
(210) 4-2016-03307 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 15.7.1; 7.1.6; A26.11.12; 1.15.23; 

A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư thiết 

bị Việt Long   (VN) 
286 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại.   

 

 
(210) 4-2016-03308 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.1.1; 3.1.14; 3.1.16; 3.5.5; 7.1.1 
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem rửa mặt; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da.   

 
 

(210) 4-2016-03309 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Phúc Trường 

Thịnh   (VN) 
Thôn 2/4, xã Ealy, huyện Sông Hinh, 
tỉnh Phú Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh, mua bán phân 
bón dùng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-03312 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH trục chà lúa 

Tân Lúa Vàng  (VN) 
C22-C24 đường số 6, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 07: Trục chà lúa làm bằng cao su (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2016-03313 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Vũ ánh Hồng  (VN) 
Số 95/10/9 Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng (trang phục), tất đi chân, giầy dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2016-03314 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Vũ ánh Hồng   (VN) 
Số 95/10/9 Cự Lộc, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng (trang phục), tất đi chân, giầy dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2016-03315 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 8.1.18 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Hải Đường  (VN) 

47 Nam Ngư, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Kem trái cây (đá lạnh); kem (lạnh); cacao; cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: kem trái cây (đá lạnh), kem, cacao, cà 
phê, bia, nước chanh, nước giải khát có ga, nước ngô non (đồ uống) và các loại hoa quả 
tươi (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2016-03316 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 8.1.18 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Hải Đường   (VN) 

47 Nam Ngư, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem trái cây (đá lạnh); kem (lạnh); cacao; cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: kem trái cây (đá lạnh), kem, cacao, cà 
phê, bia, nước chanh, nước giải khát có ga, nước ngô non (đồ uống) và các loại hoa quả 
tươi (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2016-03317 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH TMDV An 

Thượng Việt  (VN) 
Lô C5, đường số 4, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiêu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính (keo chà ron, keo dán gạch) 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (xi măng, bột trét tường). 

 
 

(210) 4-2016-03319 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á  (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc 

(làm sạch) nước dùng trong gia đình; chậu rửa bát bằng inox (gắn cố định) 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 

đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 

bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 

trong gia đình, chậu rửa bát bằng inox; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm 

thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt 

nóng), bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) 

nước dùng trong gia đình, chậu rửa bát bằng inox; xúc tiến thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-03320 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á   (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện; máy lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc 

(làm sạch) nước dùng trong gia đình; chậu rửa bát bằng inôc.   

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm thiết bị 

đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), 

bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) nước dùng 

trong gia đình, chậu rửa bát bằng inôc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm bao gồm 

thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt 

nóng), bình đun nước nóng chạy điện, máy lọc nước tinh khiết, thiết bị lọc (làm sạch) 

nước dùng trong gia đình, chậu rửa bát bằng inôc; xúc tiến thương mại. 
 
 

(210) 4-2016-03321 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tân á   (VN) 
Số 124 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị đun nóng nước bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(sưởi ấm, đốt nóng); bình đun nước nóng chạy điện.  
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(210) 4-2016-03322 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7 (540) 

  

(731) Khổng Đức Tài  (VN) 
30/19/3 đường 100 Bình Thới, phường 
14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi; bộ chế hòa khí; cần khởi động mô tô; chụp bugi; bạc đạn; chổi than. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là: nút công tắc, bộ nhông sên đĩa, má phanh (bố 
thắng), săm xe (ruột xe), dây curoa, bộ phận lọc gió. 

 

 
(210) 4-2016-03323 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Topcake  (VN) 
Lô M.01 đường Trung tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh, kẹo.  
 

 
210) 4-2016-03324 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần AMA (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 165, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; sách giáo trình ngoại ngữ; sổ tay hướng 
dẫn; biểu mẫu khảo sát, kiểm tra ngoại ngữ. 
 

Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ; dạy kỹ năng đàm thoại và thuyết trình bằng ngoại ngữ; dịch vụ 
giáo dục và đào tạọ; tổ chức và thực hiện khảo sát trình độ ngoại ngữ; khóa đào tạo ngoại 
ngữ từ xa; dịch vụ tư vấn giáo dục và du học. 
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(210) 4-2016-03325 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần AMA (Việt 

Nam)  (VN) 
Số 165, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; sách giáo trình ngoại ngữ; sổ tay hướng 
dẫn; biểu mẫu khảo sát, kiểm tra ngoại ngữ. 

 
Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ; dạy kỹ năng đàm thoại và thuyết trình bằng ngoại ngữ; dịch vụ 
giáo dục và đào tạo; tổ chức và thực hiện khảo sát trình độ ngoại ngữ; khóa đào tạo ngoại 
ngữ từ xa; dịch vụ tư vấn giáo dục và du học. 

 

 
(210) 4-2016-03327 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A3.4.4; A26.1.15 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bio Thailand  (VN) 
68/6 Lý Tự Trọng, phường 4, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-03328 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A1.1.9; A1.1.5 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Bảo 
Thạch  (VN) 
289 đường D3, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sáp đánh bóng sàn nhà, nền nhà [chế phẩm cọ rửa]; chế phẩm để 

giặt, để tẩy rửa; chất tẩy rửa không dùng cho hoạt động sản xuất và không dùng trong 
mục đích y tế; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; dung dịch cọ rửa; xà phòng khử 
trùng/tẩy uế; chất làm khô cho máy rửa bát đĩa; chế phẩm làm sạch.  
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Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý thương 
mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc 
công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị nhà bếp; dịch vụ giặt là. 

 

 
(210) 4-2016-03332 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dương  (VN) 
Thôn Bình Huệ, xã Quang Phục, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  

 

 
(210) 4-2016-03333 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dương   (VN) 
Thôn Bình Huệ, xã Quang Phục, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  

 
 

(210) 4-2016-03334 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LE HOLDINGS LTD.   (KY) 

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia 
Court, Camana Bay, Grand Cayman, 
Cayman Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bảng thông báo điện tử; 

điện thoại thông minh; thiết bị đo; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị chẩn 
đoán, không cho mục đích y tế; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; chip [mạch 
tích hợp]; bộ đổi điện; máy biến thế [điện]; thiết bị đánh lửa điện, từ xa; mũ bảo hiểm; hệ 
thống phòng trộm, chạy điện; khoá điện; thiết bị sạc cho pin điện; màn hình video; thiết bị 
điều khiển từ xa; kính đeo mắt; kính bảo hộ cho thể thao; gậy hỗ trợ tự chụp ảnh dùng cho 
điện thoại thông minh hoặc máy ảnh; máy ảnh [chụp ảnh]; tai nghe; thiết bị thu hình; vỏ 
hộp loa; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về; vỏ dùng cho điện thoại di động; bộ điều biến; đầu thu kỹ thưật số; máy tính 
bảng; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thẻ mạch thích hợp [thẻ thông minh]; phần mềm 
trò chơi máy tính; chìa khóa dạng thẻ đuợc mã hóa; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi 
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tính trên xe cộ]; máy quay phim; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị chiếu hình; phích cắm, 
ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; thiết bị lưu trữ dữ liệu; pin điện; phim 
điện ảnh [đã phơi sáng]; dây treo trang trí điện thoại di động; thiết bị kết nối mạng; máy 
vi tính; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị âm 
thanh; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; bộ định tuyến mạng; sạc dự phòng cho điện 
thoại di động/máy tính bảng; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ thiết bị truyền phát [viễn 
thông]; máy chiếu nhỏ; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; điện 
thoại cầm tay; điện thoại di động; điện thoại hình; thiết bị điện tử; kỹ thuật số có thể 
mang theo được ở dạng kính mắt, đồng hồ, vòng đeo tay có tính năng như điện thoại, 
phần mềm và màn hình hiển thị để xem, gửi và nhận văn bản, email, dữ liệu và thông tin; 
máy theo dõi hoạt động của cơ thể người có thể mang theo được; vỏ và vỏ bọc cho điện 
thoại di động; vỏ (màng) bảo vệ dùng cho màn hình điện thoại di động.  

 
Nhóm 12: ¤ tô 3 bánh; xe cộ chạy bằng điện; xe thể thao; xe cộ cho việc đi lại trên mặt 
đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; xe máy; xe đạp; xe đạp ba bánh; xe đẩy 
trẻ em; lốp cho bánh xe cộ; bộ ghế nệm cho xe cộ; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là 
đồ chơi; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; moay-ơ cho bánh xe; gương chiếu 
hậu; ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; phương tiện giao thông trên không; thiết bị 
chỉ hướng cho xe đạp; hệ thống cảnh báo bằng âm thanh cho xe đạp; bánh lái cho xe cộ; 
phương tiện giao thông trên không điều khiển tự động hoặc từ xa.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; hộp bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng 
hồ chạy điện; đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; dụng cụ đo thời gian; đồng hồ bấm 
giây; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; vòng đeo tay [đồ trang sức].  

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi; bộ điều khiển cho máy chơi trò chơi; đồ chơi; quả bóng hơi 
để chơi; bài lá; ván trượt tuyết; dụng cụ rèn luyện hình thể; găng tay dùng cho trò chơi; 
trò chơi (trên máy); đồ câu cá; giày đi tuyết [liếp đi tuyết đeo vào đế giày]; thẻ cào dùng 
để chơi trò chơi may rủi; máy trò chơi video; giầy trượt pa-tanh; xe đạp đặt cố định để tập 
luyện thể dục; xe hẩy chân [đồ chơi]; súng lục đồ chơi; vỏ (màng) bảo vệ dùng cho màn 
hình của thiết bị trò chơi cầm tay.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 
[cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ cung cấp thị trường 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa dịch vụ; hệ thống hoá thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tối 
ưu hóa công cụ tìm kiếm để thúc đẩy khuyến mãi.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; gửi tin 
nhắn; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; 
dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu; phát sóng chương trình video và âm thanh trên Internet; hãng thông tấn; dịch vụ điện 
báo; dịch vụ truyền hình ảnh theo yêu cầu. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 

tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
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tuyến, không tải xuống được; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; trình 

diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 

mạng máy tính; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch 

vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ xổ số; dịch vụ câu lạc 

bộ [giải trí hoặc giáo dục]; giải trí trên truyền hình; xuất bản sách và báo điện tử trực 

tuyến.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế 

trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; chuyển đổi 

tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; cho thuê không gian lưu trữ trên 

máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; điện 

toán đám mây.  

 

Nhóm 45: Tư vấn về an ninh; dịch vụ người đi kèm; cho thuê quần áo; dịch vụ an táng; 

câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ môi giới hôn nhân; cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ người già, người tàn tật tự sống độc lập tại nhà (không bao gồm dịch vụ y 

tế); dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả.  
 

 
(210) 4-2016-03335 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 

A26.1.24 

(731) Nguyễn Thế Hòa  (VN) 
Số 38-84 đường Đại Học Dân Lập, 

phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giầy dép; quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-03336 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Hà Thị Thu Hà  (VN) 
Phòng 24 - B1 - tập thể Nam Đồng, 

phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03337 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Đen, xanh 

(731) Công ty cổ phần điện ảnh IMC  
(VN) 
254B Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo truyền thông.  

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình, dịch vụ truyền hình; truyền hình cáp; phát thanh 

radio; phát chương trình truyền thanh, dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, 

truyền hình không dây; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ trường quay; sản xuất phim trên băng hình, 

trên video; cho thuê phim; sản xuất, dàn dựng chương trình truyền hình và phát thanh; sản 

xuất và dàn dựng chương trình biểu diễn; phát hành phim; ghi (thu) băng video, ghi băng 

hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; 

dịch vụ trường quay điện ảnh; giải trí trên truyền hình; lồng tiếng; cho thuê máy chiếu 

phim và phụ tùng máy chiếu phim; cho thuê băng video, băng hình; cho thuê phim điện 

ảnh; cho thuê đồ trang trí sân khấu; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức và điều khiển 

buổi hoà nhạc; tổ chức và điều khiển hội thảo; trình diễn thời trang có mục đích giải trí.  
 

 
(210) 4-2016-03338 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A17.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế nội thất 24H  (VN) 
P301A số 11 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 

công trình công ích; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt 

động trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công 

nghiệp, thủy lợi; thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; 

thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, hệ thống 

thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng.  
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(210) 4-2016-03339 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2; 26.3.23; A26.11.8 

(591) Vàng, tím, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Quang Trung 
Hưng Yên  (VN) 
Thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; khung cửa 

bằng kim loại (khuôn cửa bằng kim loại); tấm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2016-03340 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 22.1.1; 3.7.7 (540) 

  

(731) Phan Tứ Hùng  (VN) 
34/2 Phạm Văn Dinh, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 07: Robot. 
 

(210) 4-2016-03343 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Legacy  (VN) 
Copac Square, tầng 1, số 12 Tôn Đản, 

phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén; nước giặt; nước xả vải; dầu gội đầu; sữa tắm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1333 

(210) 4-2016-03344 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Legacy   (VN) 
Copac Square, tầng 1, số 12 Tôn Đản, 
phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; khăn giấy; giấy vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-03345 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Legacy  (VN) 
Copac Square, tầng 1, số 12 Tôn Đản, 
phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải.  

 

 
(210) 4-2016-03346 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Qúy Nhân Đường  
(VN) 
Số 3-A8 (2-A8 cũ) TT Trường cán bộ 
Thanh thiếu niên TƯ, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03347 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Qúy Nhân Đường  
(VN) 
Số 3-A8 (2-A8 cũ) TT Trường cán bộ 
Thanh thiếu niên TƯ, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03348 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Qúy Nhân Đường  
(VN) 
Số 3-A8 (2-A8 cũ) TT Trường cán bộ 
Thanh thiếu niên TƯ, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03351 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03352 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Minh   (VN) 
Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03353 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan  (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03354 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.6; 26.1.6 
(591) Cam, trắng, xanh nước biển 
(731) ASAP INTERNATIONAL SDN BHD  

(MY) 
No.1, Jalan Sitar 33/6, Seksyen 33, 
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng trong phẫu thuật, y khoa và nha khoa; mặt nạ dùng trong phẫu 
thuật và y khoa; mũ dùng trong phẫu thuật và nha khoa.  

 

 
(210) 4-2016-03355 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) GLANBIA PLC   (IE) 

Kilkenny House, Kilkenny, Ireland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; pho mát để phết lên bánh; sản phẩm pho mát; bơ; kem tươi (sản phẩm 

sữa); sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tiệt trùng; đồ uống làm từ sữa (sữa là thành 
phần chủ yếu); sữa có hương vị; sữa tươi được sấy khô; bột sữa; sữa bò; món tráng miệng 
có thành phần chủ yếu là sữa; sữa khô; phô mát tươi; sữa chua; sữa chua uống; chế phẩm 
để làm sữa chua; kem chua (sản phẩm sữa); kem để làm bánh pudding (sản phẩm sữa); 
kem tươi; kem đông (sản phẩm sữa); kem bơ; bơ sữa.  

 
 

(210) 4-2016-03356 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng nhạt 
(731) GLANBIA PLC   (IE) 

Kilkenny House, Kilkenny, Ireland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; pho mát để phết lên bánh; sản phẩm pho mát; bơ; kem tươi (sản phẩm 

sữa); sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tiệt trùng; đồ uống làm từ sữa (sữa là thành 
phần chủ yếu); sữa có hương vị; sữa tươi được sấy khô; bột sữa; sữa bò; món tráng miệng 
có thành phần chủ yếu là sữa; sữa khô; phô mát tươi; sữa chua; sữa chua uống; chế phẩm 
để làm sữa chua; kem chua (sản phẩm sữa); kem để làm bánh pudding (sản phẩm sữa); 
kem tươi; kem đông (sản phẩm sữa); kem bơ; bơ sữa. 

 

 
(210) 4-2016-03357 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) GLANBIA PLC   (IE) 

Kilkenny House, Kilkenny, Ireland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; pho mát để phết lên bánh; sản phẩm pho mát; bơ; kem tươi (sản phẩm 

sữa); sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tiệt trùng; đồ uống làm từ sữa (sữa là thành 
phần chủ yếu); sữa có hương vị; sữa tươi được sấy khô; bột sữa; sữa bò; món tráng miệng 
có thành phần chủ yếu là sữa; sữa khô; phô mát tươi; sữa chua; sữa chua uống; chế phẩm 
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để làm sữa chua; kem chua (sản phẩm sữa); kem để làm bánh pudding (sản phẩm sữa); 
kem tươi; kem đông (sản phẩm sữa); kem bơ; bơ sữa. 

 

 
(210) 4-2016-03358 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 4.5.3 
(591) Vàng, trắng, cam 
(731) GLANBIA PLC   (IE) 

Kilkenny House, Kilkenny, Ireland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; pho mát để phết lên bánh; sản phẩm pho mát; bơ; kem tươi (sản phẩm 

sữa); sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tiệt trùng; đồ uống làm từ sữa (sữa là thành 
phần chủ yếu); sữa có hương vị; sữa tươi được sấy khô; bột sữa; sữa bò; món tráng miệng 
có thành phần chủ yếu là sữa; sữa khô; phô mát tươi; sữa chua; sữa chua uống; chế phẩm 
để làm sữa chua; kem chua (sản phẩm sữa); kem để làm bánh pudding (sản phẩm sữa); 
kem tươi; kem đông (sản phẩm sữa); kem bơ; bơ sữa. 

 

 
(210) 4-2016-03359 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần AMA (Việt 

Nam)   (VN) 
165 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; sách giáo trình ngoại ngữ; sổ tay hướng 
dẫn; biểu mẫu khảo sát, kiểm tra ngoại ngữ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy ngoại ngữ, dịch vụ dạy kỹ năng đàm thoại và thuyết trình bằng 
ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và thực hiện khảo sát trình độ 
ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa; dịch vụ tư vấn giáo dục và du học.  

 
 

(210) 4-2016-03360 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần AMA (Việt 

Nam)   (VN) 
165 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách; sách giáo trình ngoại ngữ; sổ tay hướng 

dẫn; biểu mẫu khảo sát, kiểm tra ngoại ngữ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ dạy kỹ năng đàm thoại và thuyết trình bằng 
ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và thực hiện khảo sát trình độ 

ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ từ xa; dịch vụ tư vấn giáo dục và du học.  
 

 
(210) 4-2016-03362 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.4.10 

(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Nittan Việt Nam  

(VN) 
Số 6, đường 15, khu công nghiệp, đô thị 

và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện đi lại trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 
 

(210) 4-2016-03363 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1 

(591) Nâu, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tinh bột sắn 
Tây Nguyên - Đắk Hà   (VN) 
Thôn Kon Gung, xã Đắk Mar, huyện 

Đắk Hà, tỉnh Kon Tum  

 
(511)   Nhóm 30: Bột sắn, bột mỳ.  

 
 

(210) 4-2016-03364 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Thị Hạnh  (VN) 
Số 157 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm để tập thể dục; thảm tập luyện thể thao; thảm dùng ở 

phòng tập thể dục  
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(210) 4-2016-03365 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.2; 26.7.25; 26.3.1 

(591) Vàng đồng, trắng. 

(731) THAI ROONG RUANG INDUSTRY 

CO., LTD.   (TH) 

No. 794 Krungkasem Road, Wat 

Sommanus Sub-District, 

Pomprabsattrupai District, Bangkok 

10100, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường, đường phèn, nước mật đường, đường xay. 
 

 
(210) 4-2016-03366 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 

(731) THAI ROONG RUANG INDUSTRY 

CO., LTD.   (TH) 

No. 794 Krungkasem Road, Wat 

Sommanus Sub-District, 

Pomprabsattrupai District, Bangkok 

10100, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường, đường phèn, nước mật đường, đường xay.  
 

 
(210) 4-2016-03367 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.16; 3.7.21; A3.7.24 

(731) THAI ROONG RUANG INDUSTRY 

CO., LTD.  (TH) 

No. 794 Krungkasem Road, Wat 

Sommanus Sub-District, 

Pomprabsattrupai District, Bangkok 

10100, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường, đường phèn, nước mật đường, đường xay.  
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(210) 4-2016-03368 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.17.5 
(731) SUN LEI   (CN) 

No. 89, Lianjing Road, Siming District, 
Xiamen, Fujian Province 361000, P. R. 
China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo khoác ngoài, tã lót trẻ sơ sinh [quần áo], quần áo bơi, giày thể 

thao; giày, mũ; trang phục dệt kim, găng tay [trang phục], khăn quàng cổ trong nhóm 25. 
 

 
(210) 4-2016-03370 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.11.11; A3.11.24 
(731) TURTLE WAX, INC.  (US) 

625 Willowbrook Centre Parkway, 
Willowbrook, Illinois 60527, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch, rửa sạch, đánh sáp, đánh bóng, tân trang, làm sáng 
bóng, sơn sửa, và bảo quản các bề mặt hoàn thiện của xe cộ; chất làm khô các giọt nước 
đọng lại trên các bề mặt hoàn thiện của xe cộ; chế phẩm làm sạch và khử mùi cho thảm 
dùng cho gia đình và ô tô và nệm bọc ghế dùng cho gia đình và ô tô; chế phẩm để làm 
sạch, làm sáng bóng, và bảo vệ các bề mặt động cơ; chế phẩm làm sạch lốp và bánh xe; 
chế phẩm để làm sạch các bề mặt nội thất của xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-03371 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hữu 

Nghị   (VN) 
Số 127 phố An Trạch, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 19: Vách ngăn bằng kính; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; ngói; đá lát sàn 
không bằng kim loại; gỗ xây dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: vách ngăn bằng kính, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gạch 
ngói, đá lát sàn, gỗ xây dựng, cửa sổ không bằng kim loại, khung cửa không bằng kim 
loại, gỗ xây dựng.  
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(210) 4-2016-03372 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Da cam, đen, trắng, bạc 
(731) Công ty TNHH VNSKlLLS 

SOLUTIONS   (VN) 
Số 586 đường Láng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; 

dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sản xuất phim video; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục].  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; tư vấn thiết kế trang web; lập trình máy tính; thiết 
kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-03373 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; 24.9.1; 1.15.1; 3.7.17 
(591) Vàng nhạt, đỏ nhạt, trắng, hồng, xanh da 

trời 
(731) Nguyễn Thị Thanh Nhã  (VN) 

Số 14, phố Nguyễn Công Hoan, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; công viên vui chơi giải trí, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 

[giải trí]; trại tập luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-03374 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) ENZAFRUIT NEW ZEALAND 

INTERNATIONAL LIMITED   (NZ) 
2 Monahan Road, Mount Wellington, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi và rau tươi bao gồm cả trái cây tươi có hạt; cây; hạt giống thực vật và 

cây trồng tự nhiên.  
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(210) 4-2016-03375 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.5.3; 7.15.22 

(591) Xanh dương, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Hoàng Gia Đông ¸ 
(HOANG GIA DONG A 
CONSTRUCTION AND 
COMMERCIAL JOINT STOCK 
COMPANY)  (VN) 
Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thượng mại cụ thể là: 

tư vấn nghiệp vụ thương mại; thông tin về thương mại; khảo sát kinh doanh thương mại; 

tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; môi giới chứng khoán; dịch vụ cầm 

đồ, cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, cụ thể là: xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và 

đường bộ, xây dựng công trình dân dụng; phá dỡ các công trình xây dựng; san, lấp mặt 

bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt hệ thống 

sưởi và điều hòa không khí; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 39: Kinh doanh vận tải bằng ô tô; cho thuê kho chứa hàng; vận chuyển hành khách; 

dịch vụ vận tải; dịch vụ lái xe; dịch vụ giao hàng.  
 

 
(210) 4-2016-03376 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Đỏ, đen 

(731) JIAXING KAWAKAMI GARMENTS 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

Xincang Townt industrial park, Pinghu 

city, Zhejiang province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy cắt vải; máy viền; máy vắt sổ; máy khâu; máy đột dập; máy 

kéo sợi. 
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210) 4-2016-03377 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Đỏ, đen 
(731) JIAXING KAWAKAMI GARMENTS 

MACHINERY CO., LTD.   (CN) 
Xincang townt industrial park, Pinghu 
City, Zhejiang province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; máy cắt vải; máy viền; máy vắt sổ; máy khâu; máy đột dập; máy 
kéo sợi. 

 

 
(210) 4-2016-03378 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Hồng Hạnh  (VN) 
Số 32 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: sen tắm nóng lạnh; vòi lavabo; vòi bếp ba đường 
nước (nóng- lạnh- nước uống); vòi bếp nóng lạnh; sen âm tường; phụ kiện trong nhà vệ 
sinh.  

 

 
(210) 4-2016-03379 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đại Nhân Hưng  (VN) 
Số 9/1A, hẻm 291, đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-03380 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH vật tư nước và 

công nghiệp An Thịnh Phát  
(VN) 
Số nhà 7, tổ 56, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải bộ phận của máy móc). 
 

Nhóm 07: Van công nghiệp (van là bộ phận của máy móc); vòi (bộ phận của máy móc, 
động cơ hoặc máy nổ), vòi xả hơi (bộ phận của máy, động cơ); động cơ hơi nước (trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ). 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, điều chỉnh năng lượng điện; thiết bị 
bảo hộ lao động; vật tư cứu hộ cứu nạn; thiết bị phòng cháy chữa cháy; bình cứu hỏa.  

 
Nhóm 11: Hệ thống sinh hơi nước; hệ thống ống dẫn nước; van điều chỉnh lượng khí cho 
hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước; vòi cho đường ống.  

 
Nhóm 19: Đường ống chịu lực không bằng kim loại; van ống dẫn nước không bằng kim 
loại hoặc chất dẻo; ống dẫn không bằng kim loại cho hệ thống thông gió và hệ thống điều 
hoà không khí.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị hệ thống báo cháy chữa cháy, vật tư công trình, hệ 
thống thoát nước. 

 

 
(210) 4-2016-03381 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Hoa Phong Việt 

Nam  (VN) 
Số 9, phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa nhựa, cửa nhôm như: tay nắm; thanh 

chuyển động; bản lề; thanh chống gió; ổ khóa; vấu chốt cửa; miệng khóa cửa đi; vật liệu 
xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; khóa bằng kim 
loại, cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; vách ngăn bằng 
kim loại; vách kính lớn cho các tòa nhà cao tầng bằng hợp kim nhôm; cửa và vách bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy gia công cửa nhựa, cửa nhôm; máy đùn gioăng; các máy móc xây dựng: 
máy trộn, máy khuấy, máy đào xúc, cần cẩu. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị dùng cho bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; phụ 
kiện bồn tắm.  

 

Nhóm 12: « tô con, xe du lịch, xe khách.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; cửa 
không bằng kim loại; khuôn cửa không bằng kim loại; kính cửa sổ cho xây dựng; cửa sổ 
không bằng kim loại; cửa nhựa, cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; kính màu dùng 
cho cửa sổ; cửa kính màu. 
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Nhóm 35: Mua bán, đại lý xuất nhập khẩu các phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa nhựa, 

cửa nhôm như: tay nắm thanh chuyển động, bản lề, thanh chống gió, ổ khóa, vấu chốt 

cửa, miếng khoá cửa đi, mua bán sơn, kính xây dựng, cửa an toàn, két sắt, cửa bọc sắt; 

mua bán (các nhóm hàng vật liệu xây dựng bằng kim loại, phi kim loại, các loại cửa dùng 

cho xây dựng, đồ gỗ nội thất). 
 

 
(210) 4-2016-03382 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Hiệp Quế  
(VN) 
724 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Trụ bơm xăng dầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, nhớt, mỡ; mua bán trang thiết bị phụ tùng cho trạm xăng.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe. 
 

 
(210) 4-2016-03383 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(731) Công ty liên doanh hữu hạn 
khách sạn Chains Caravelle  
(VN) 
19-23 công trường Lam Sơn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-03386 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Aeon Co., Ltd.)  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 

Chiba 261-8515, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo kiểu phương tây; áo khoác; áo len; áo sơ mi; quần áo mặc đi ngủ; 

quần áo lót; bộ đồ tắm; mũ lưỡi trai; mũ nón; đồ đội đầu (để đội); lưỡi trai để đội; mũ 

tắm; quần áo kiểu Nhật Bản; tạp dề (trang phục); cái bảo vệ cổ áo (trang phục); bít tất 

ngắn cổ/tất ngắn cổ; trang phục dệt kim; đồ quấn ống chân; khăn quàng; khăn quàng 

lông; khăn choàng; khăn quàng vai; tất truyền thống của Nhật Bản (tất tabi); vỏ bọc cho 

tất tabi; găng tay (trang phục); yếm cho trẻ sơ sinh không phải bằng giấy, cà vạt; khăn 

quàng cổ; khăn rằn (khăn quàng cổ); cái sưởi/ủ mắt cá chân (trang phục); khăn choàng cổ 

(có thể che được cả mũi và miệng) (trang phục), cái bịt tai (trang phục); mũ trùm đầu; mũ 

cói; mũ đội đi ngủ; mũ; nịt bít tất; dây nịt để giữ tất ngắn cổ; dây đeo quần; dây đai (để 

mặc); dây lưng (trang phục); giày, đồ đi chân, nẹp bằng sắt cho giày cao cổ/giày ống; 

guốc gỗ; dép xăng đan; dép đi trong nhà; trang phục hóa trang; trang phục thể thao (trừ 

găng tay dùng trong môn đánh gôn); giày cao cổ/giày ống; giày cao cổ/giày ống dùng 

trong thể thao; tất cả thuộc nhóm 25. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm bao gồm: quần áo kiểu Phương Tây, 

áo khoác, áo len, áo sơ mi, quần áo mặc đi ngủ, quần áo lót, bộ đồ tắm, mũ lưỡi trai, mũ 

nón, đồ đội đầu (để đội), lưỡi trai để đội, mũ tắm, quần áo kiểu Nhật Bản, tạp dề (trang 

phục), cái bảo vệ cổ áo (trang phục), bít tất ngắn cổ/tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, đồ 

quấn ống chân, khăn quàng, khăn quàng lông, khăn choàng, khăn quàng vai, tất truyền 

thống của Nhật Bản (tất tabi), vỏ bọc cho tất tabi, găng tay (trang phục), yếm cho trẻ sơ 

sinh không phải bằng giấy, cà vạt, khăn quàng cổ, khăn rằn (khăn quàng cổ), cái sưởi/ủ 

mắt cá chân (trang phục), khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng) (trang 

phục), cái bịt tai (trang phục), mũ trùm đầu, mũ cói, mũ đội đi ngủ, mũ, nịt bít tất, dây nịt 

để giữ tất ngắn cổ, dây đeo quần, dây đai (để mặc), dây lưng (trang phục), giày, đồ đi 

chân, nẹp bằng sắt cho giày cao cổ/giày ống, guốc gỗ, dép xăng đan, dép đi trong nhà, 

trang phục hóa trang, trang phục thể thao (trừ găng tay dùng trong môn đánh gôn), giày 

cao cổ/giày ống, giày cao cổ/giày ống dùng trong thể thao. 
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(210) 4-2016-03387 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.12.1; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh nước biển, xám 
(731) Tổng công ty Công nghiệp 

Thực phẩm Đồng Nai - một 
thành viên Công ty TNHH 
(DOFICO)  (VN) 
833A, xa lộ Hà Nội, KP1, phường Long 
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-03389 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) TIGER HEALTHCARE 

CORPORARION LTD  (HK) 
Level 8-5, Two Exchange square, 8 
Connaught Place, Central, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp; 

tư vấn sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn về chăm sóc y tế; cố vấn về lĩnh vực dược 
học; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn về dinh dưỡng [tư vấn sức khỏe]. 

 
 

(210) 4-2016-03390 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1 
(731) YU-AI FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
Lot 6596, Kawasan Industries Kg. Baru 
Balakong, 43300, Balakong, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chà bông gà; chiết xuất của thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đã sấy khô; thịt 

đã được tẩm ướp; thịt chà bông; thịt muối; thịt xay. 
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(210) 4-2016-03391 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1 
(731) YU-AI FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
Lot 6596, Kawasan Industries Kg. Baru 
Balakong, 43300, Balakong, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; bánh quy; bánh mỳ; bánh bao nhỏ; bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt; 
bánh kẹo; bánh quy giòn; nước xốt cho sa-lát; đường gluco cho mục đích nấu ăn; nước 
mật đường; bột nhồi; bánh nướng; xốt cà chua; tinh bột cho thực phẩm; bánh kẹo đường; 
đồ uống trên cơ sở trà; trà. 

 

 
(210) 4-2016-03392 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1 
(731) YU-AI FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
Lot 6596, Kawasan Industries Kg. Baru 
Balakong, 43300, Balakong, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu các loại sản phẩm tại cửa hàng bán lẻ, vì lợi ích của khách 

hàng, để họ dễ xem và mua các sản phẩm đó; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; quảng 
cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ cung cấp 
và tư vấn kinh doanh liên quan nhượng quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-03393 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1 
(731) YU-AI FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
Lot 6596, Kawasan Industries Kg. Baru 
Balakong, 43300, Balakong, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu cốctai; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2016-03395 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 24.1.1 

(731) DONGGUAN DESHENG 

INDUSTRIAL LIMITED  (CN) 

District A5, Shichong Industrial Park, 

Shipai Town, Dongguan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị truyền thông qua mạng; bộ tai nghe tích 

hợp đàm thoại không dùng tay cho điện thoại; vật liệu cho mạch điện chính [dây, cáp]; ổ 

cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [mạch nối điện]; thiết bị sạc pin; tai nghe 

choàng đầu; tai nghe; bàn phím máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2016-03396 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư 
Capitaland Thiên Đức  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà The Vista, 628C xa lộ Hà 

Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư vốn vào bất động sản; định giá bất động sản; cho 

thuê bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-03397 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(731) THAI ONONO PUBLIC COMPANY 

LIMITED  (TH) 

129/33 Moo 4, Soi Pongsirichai 1, 

Phetkasem Rd., Omnoi, Krathumban, 

Samutsakorn, 74130, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, quần áo ngủ, áo nịt ngực.  
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(210) 4-2016-03398 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.5.1 

(731) GUANGZHOU REGAL ELECTRONIC 

CO., LTD.  (CN) 

Room 708, Tian An Industrial Plaza 2, 

Panyu Hi-Tech Ecological Park, No.555 

Panyu Avenue North, Panyu District, 

Guangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu thanh và thu hình; loa phóng thanh; vành loa cho máy tăng âm; 

bộ khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa. 
 

 
(210) 4-2016-03399 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

(210) 4-2016-03400 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  
(VN) 
C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không dùng điện bao gồm cưa gỗ, kéo, kìm, dụng cụ vặn ốc 

vít; đá mài dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; lưỡi cưa dùng cho dụng cụ cầm 

tay thao tác thủ công.  
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(210) 4-2016-03401 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gas Venus   (VN) 
Số 99 ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khi hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
210) 4-2016-03402 (220) 03.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gas Venus    (VN) 
Số 99 ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga.   
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.   
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.   
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khi hóa lỏng, hóa chất.    
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 
 

(210) 4-2016-03403 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.15.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Du lịch Năm Sao  (VN) 
21/524 đường Bạch Đằng, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách 
du lịch; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; môi giới vận tải.  

 

 
(210) 4-2016-03404 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hiệp hội Nữ doanh nhân 
thành phố Hà Nội  (VN) 
Tầng 6, số 8 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Kim Kiên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức điều khiển và hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 

chức và điều khiển hội nghị tập huấn; tổ chức và điều khiển các đại hội; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2016-03405 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Hiệp hội Nữ doanh nhân 
thành phố Hà Nội   (VN) 
Tầng 6, số 8 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Kim Kiên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức điều khiển và hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 

chức và điều khiển hội nghị tập huấn; tổ chức và điều khiển các đại hội; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2016-03406 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A25.3.3 
(591) Vàng, xanh nước biển, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 
Lợi  (VN) 
ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, ký gửi: máy nông nghiệp và phụ tùng máy nông nghiệp, máy ngư 

nghiệp và phụ tùng máy ngư nghiệp. 
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Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải.  
 

 
210) 4-2016-03407 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A10.3.11 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Liên Kết Kinh Doanh  
(VN) 
Số 106, ngõ 461 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo lót; váy; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán các loại quần áo may sẵn, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, 
quần áo lót, váy, khăn quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2016-03408 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21; 4.5.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Văn Đông  (VN) 
111/111 đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm, trầm hương các loại. 

 

 
(210) 4-2016-03409 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Trường 
Sơn   (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót tường, sơn phủ. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn. 
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(210) 4-2016-03413 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Cam, trắng, đỏ, xanh, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần phim Thiên 

Ngân  (VN) 
16B Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chiếu phim; dịch vụ khai thác phòng chiếu phim; dịch vụ sản xuất 

phim điện ảnh. 
 

 
(210) 4-2016-03414 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 25.7.25; A25.7.8 
(591) Trắng, đỏ, tím, da cam, hồng, da 
(731) Công ty cổ phần phim Thiên 

Ngân  (VN) 
16B Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chiếu phim; dịch vụ khai thác phòng chiếu phim; dịch vụ sản xuất 

phim điện ảnh. 
 
 

(210) 4-2016-03415 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.16 
(591) Nâu, hồng, xanh, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tịnh Nghiệp  (VN) 
Số 65A-67B, phố Quán Thánh, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán rau sạch, rau hữu cơ, tương ớt, tương cà, kho quẹt, đậu phụ, 

giò, chả, nem các loại, miến, bột sắn dây, sữa bột, sữa chua, váng sữa, sữa tươi, các loại 

hóa mỹ phẩm như: nước hoa, kem dưỡng da, son môi, dầu gội đầu, dầu xả, dầu dưỡng tóc, 

sữa tắm, xà phòng, nước xịt phòng, nước lau sàn, nước rửa tay, nước rửa bát, kem đánh 
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răng, đồ gia dụng như: xoong, nồi, chảo, bát, đĩa, thìa, dĩa, muôi, khăn mặt, khăn tắm, 

giấy ăn, giấy vệ sinh, băng vệ sinh; buôn bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-03416 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.5.16 

(591) Nâu, hồng, xanh, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tịnh Nghiệp   (VN) 
Số 65A-67B, phố Quán Thánh, phường 

Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm chay như: đậu phụ, 

miến, sa lát, giò, chả, nem, cơm, canh, rau các loại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-03417 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phan Đình 
Ngân Trang  (VN) 
808 Điện Biên Phủ, Khóm 5, phường 6, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày, dép, quần áo, dây nịt (thắt lưng), nón (mũ), vớ (tất), túi xách, 

cặp học sinh, đồ chơi trẻ em, sữa bột, sữa hộp, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2016-03418 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần COFA Việt 
Nam  (VN) 
Số 27, tổ 11, ngõ 262 đường Nguyễn 

Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-03419 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Nguyễn Thị Tố Uyên   (VN) 

Số 7, lô 14B, Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ cung cấp nước ngọt do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhẹ do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ nướng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp kem 
(do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-03420 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-03421 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A17.5.19 
(731) ETIHAD AIRWAYS   (AE) 

PO Box 35566, New Airport Road, Abu 
Dhabi, UAE 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển sản phẩm dược bằng đường không; vận chuyển sản phẩm 

dược; lưu giữ sản phẩm dược; cung cấp kho chứa hàng bao gồm cho thuê nơi lưu giữ trong 
kho chứa hàng và lưu giữ hàng chuyên chở; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 
nói trên bao gồm cung cấp thông tin về các dịch vụ nói trên qua mạng máy tính toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2016-03422 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.8; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Hương   (VN) 
Số 37 A đường Điện Biên Phủ, phường 
Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói các loại; gạch lát nền nhà, gạch ốp/lát tường, gạch men sứ. 
 

 
(210) 4-2016-03423 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.9; A7.1.12; 7.1.24; 7.15.1 

(591) Xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Hương   (VN) 
Số 37 A đường Điện Biên Phủ, phường 

Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: gạch các loại, ngói các loại, vật liệu kim loại 

và phi kim loại, sơn, bột trét tường.  
 

 
210) 4-2016-03424 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A25.7.21; A26.11.8 

(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Hương  (VN)
Số 37 A đường Điện Biên Phủ, phường 

Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói các loại: gạch lát nền nhà, gạch ốp/lát tường, gạch men sứ.  

 

 
(210) 4-2016-03425 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 5.5.16; 2.1.8; A2.1.16; 

26.1.1 

(591) Xanh lam, xanh đen, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ xoa bóp dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ y học không tập quán (y học thay thế); dịch vụ thẩm mỹ viện; 

dịch vụ trị liệu, dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ thú y. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1358 

(210) 4-2016-03426 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Phạm Thành Vinh  (VN) 
43/12 Dương Tự Quán, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo, bao da, ví da, phụ kiện giày dép, phụ kiện quần áo.  

 

 
210) 4-2016-03427 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

phần mềm kế toán VACOM  
(VN) 
Số 144c ngõ 71, phố Tân ấp, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm kế toán; phần mềm quản lý doanh nghiệp; phần mềm tin học; vật 

mang dữ liệu từ tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phát triển phần cứng, phần mềm; tư vấn và thiết kế phần mềm kế toán; 
dịch vụ tư vấn phần mềm kế toán; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn phần mềm 
tin học.  

 

 
(210) 4-2016-03428 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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210) 4-2016-03429 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03430 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-03431 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03432 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03433 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03434 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03435 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03436 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.8; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
210) 4-2016-03437 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.15; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
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tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03438 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
210) 4-2016-03439 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03440 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03441 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03442 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Da liễu Trung Ương  
(VN) 
Số 15A, phố Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ tư vấn chăm sóc 

sắc đẹp, dịch vụ mát-xa, dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-03443 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Hoàng Thị Phương Mai  (VN) 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường.  
 

 
(210) 4-2016-03444 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Hoàng Thị Phương Mai  (VN) 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn tường. 
 

 
(210) 4-2016-03445 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Thị Phương Mai  (VN) 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường. 
 

 
(210) 4-2016-03446 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A26.1.18; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HYUNDAE BIDET Việt Nam  (VN) 
Lô M1a, đường số 4, khu công nghiệp 
Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh dùng trong phòng tắm cụ thể là: bồn cầu tự động xả nước; vòi 
phun dùng trong nhà vệ sinh; chậu rửa; bồn tắm; bình nóng lạnh (thiết bị đun nước). 

 

 
(210) 4-2016-03447 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 8.1.25; 8.1.19; 26.15.25; 

26.15.15 
(591) Nâu, vàng, trắng sữa 
(731) YILDIZ HOLDING A.S.   (TR) 

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak 
No: 611, Uskudar Istanbul, Turkey  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy.  

 

 
210) 4-2016-03448 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 8.1.19; 25.7.20; 8.1.25; A26.11.8; 

26.15.25 
(591) Vàng, trắng sữa 
(731) YILDIZ HOLDING A.S.    (TR) 

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak 
No: 611, Uskudar Istanbul, Turkey  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy.  
 

 
(210) 4-2016-03449 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ECO RICE Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 2, số 4, ngõ 102 phố Ngụy Như 
Kon Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, dầu và mỡ động thực vật.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc và các chế phẩm ngũ cốc, tinh bột, mì ống, mì sợi, gạo.  
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát không cồn, nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Bán buôn gạo, bán buôn thực phẩm (có nguồn gốc từ động vật) và đồ uống; 
dịch vụ quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói thực phẩm.  

 
Nhóm 43: Cung cấp suất ăn, thức ăn chế biến sẵn do nhà hàng thực hiện.  

 

 
210) 4-2016-03450 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.3.23 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HNA Lê Vũ  (VN) 
Tầng 3, số nhà 23 lô 13b, phố Trung 
Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-03451 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh cô ban 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vilogi   (VN) 
Tầng 5, số 82, phố Tuệ Tĩnh, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; xuất nhập khẩu 
các mặt hàng thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03452 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; 26.7.25; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh cô ban 
(731) Công ty cổ phần Vilogi  (VN) 

Tầng 5, số 82, phố Tuệ Tĩnh, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; xuất nhập khẩu 

các mặt hàng thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2016-03453 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 

LIMITED   (GB) 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược chất và chế phẩm dược; viên thuốc ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; 

bánh kẹo chứa thuốc. 
 

Nhóm 30: Bánh mứt kẹo; kẹo không chứa thuốc; viên ngậm hình thoi.  
 

(210) 4-2016-03456 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.10; 6.1.2; A6.3.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, đỏ, xanh dương đậm, vàng, 

vàng đậm, xanh dương, xanh da trời, 
xanh lá cây, đen 

(731) Công ty TNHH MTV Yến Sào 
Phú Khánh  (VN) 
Tầng M, tòa nhà khách sạn Nha Trang 
Palace, số 9 Yersin, phường Lộc Thọ, 
Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế.  
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Nhóm 35: Mua bán yến sào, nước giải khát làm từ yến sào, thực phẩm làm từ yến sào.  
 

 
(210) 4-2016-03457 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; kem nước đá (để ăn); bánh kẹo đông lạnh.  

 
 

(210) 4-2016-03459 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A16.1.5; 16.1.1; 1.13.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 
(731) TOKYO SEIMITSU CO., LTD   (JP) 

2968-2, Ishikawa-machi, Hachioji-shi, 
Tokyo 192-8515, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc dùng để sản xuất chất bán dẫn; hệ thống và máy móc dùng để sản 

xuất chất bán dẫn; công cụ dùng để chế tạo chất bán dẫn (không vận hành bằng tay); công 
cụ kim cương dùng để cắt, khoan, mài, đánh bóng hoặc phay (bộ phận của máy); công cụ 
cắt kim loại chịu mài mòn (không vận hành bằng tay); công cụ kim cương dùng để sản 
xuất chất bán dẫn (không vận hành bằng tay); công cụ kim cương dùng trong chế tác kim 
loại (không vận hành bằng tay); tấm cắt dùng để làm phẳng bề mặt cắt và giúp tăng hiệu 
suất cắt của công cụ kim cương (bộ phận của máy). 

 
Nhóm 09: Dụng cụ đo dùng trong sản xuất chất bán dẫn; dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ 
quang học dùng trong sản xuất chất bán dẫn; giao thoa kế; thiết bị đo giao thoa sóng ánh 
sáng; máy lấy mẫu thử dùng để đánh giá chất bán dẫn. 

 

 
(210) 4-2016-03460 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Nâu sẫm, nâu, trắng 
(731) Bùi Hữu Việt   (VN) 

Số l2/34/118 Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện, dịch vụ quán cà phê giải khát, quán ăn nhanh, dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán bar 
(quán rượu nhỏ).  

 

 
(210) 4-2016-03462 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; A1.1.2 
(591) Trắng, tím, ghi bạc, vàng, đỏ, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Gwin Việt Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 61, đường Mễ Trì, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng của xe đạp, xe đạp điện thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2016-03463 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.4; 24.15.21; 24.15.2; 26.3.2 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Cù Đe  (VN) 

Ki-ốt A16-A17 chợ Phan Rang, phường 
Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột.  
 

Nhóm 35: Mua và bán cà phê, cà phê bột.  
 

 
(210) 4-2016-03464 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) GOODMAN FIELDER CONSUMER 

FOODS PTY LIMITED   (AU) 
T2/39 Delhi Road, North Ryde NSW 
2113, Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn được; chế phẩm bơ; bơ thực vật; lát bơ phết lên bánh mỳ; nước 
sốt trộn sa lát; nước sốt trộn sa lát làm từ trứng, dầu ô liu (sốt may-on-ne); phô mai và chế 
phẩm phô mai.  
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(210) 4-2016-03467 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) MIZUNO CORPORATION   (JP) 

1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, 541-8538, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc để chơi gôn; trang phục, quần áo; áo vét (trang phục); áo khoác 

choàng có lông vũ; áo blu dông; áo gile; áo thun ngắn tay có cổ; áo sơ mi; áo thun ngắn 

tay; áo khoác chắn gió; quần dài; quần soóc; quần ống túm (trang phục); váy.  
 

 
(210) 4-2016-03468 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.   (US) 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, 

Arizona 85016, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-03469 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh nước biển 

nhạt, ghi xám 

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phân 
phối Novahomes  (VN) 
Số 26 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn. 
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(210) 4-2016-03470 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, ghi xám 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phân 

phối Novahomes   (VN) 
Số 26 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2016-03471 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt, ghi xám 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phân 

phối Novahomes  (VN) 
Số 26 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2016-03472 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 25.5.25 
(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT 
MBH   (DE) 
Baerler Strasse 100, D-47441 Moers, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
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(210) 4-2016-03473 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.7.25; A26.11.7; 26.4.10; 26.1.1 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT 
MBH  (DE) 
Baerler Strasse 100, D-47441 Moers, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2016-03474 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6; A3.1.22; 3.1.1; 

26.4.2 
(591) Đen, ghi đậm, ghi nhạt 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT 
MBH  (DE) 
Baerler Strasse 100, D-47441 Moers, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

 
210) 4-2016-03475 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.9; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT 
MBH  (DE) 
Baerler Strasse 100, 47441 Moers, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
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(210) 4-2016-03476 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.15; 1.15.5; 26.1.4; 26.1.2; 26.4.10 
(591) Ghi 
(731) KONCI MARKETING GMBH  (DE) 

Baerler Strasse 100, 47441 Moers, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
 

 
(210) 4-2016-03477 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.4.10; 26.15.15 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) KONCI MARKETING GMBH   (DE) 

Baerler Strasse 100, 47441 Moers, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm. 
 

 
(210) 4-2016-03478 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bột nhão để làm bánh; bánh ngọt; bánh kẹp pho mát (bánh 

xăng đuých); men làm bánh; mỳ ống; bánh pa tê thịt (bánh nướng thịt); bánh kếp, mỳ ống 
(mỳ sợi); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pudding; bánh nhân thịt; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở trà; kem tráng miệng (bánh kẹo); mù tạc. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-03479 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED   (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bột nhão để làm bánh; bánh ngọt; bánh kẹp pho mát (bánh 
xăng đuých); men làm bánh; mỳ ống; bánh pa tê thịt (bánh nướng thịt); bánh kếp, mỳ ống 
(mỳ sợi); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pudding; bánh nhân thịt; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở trà; kem tráng miệng (bánh kẹo); mù tạc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
210) 4-2016-03480 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.1.16 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bột nhão để làm bánh; bánh ngọt; bánh kẹp pho mát (bánh 
xăng duých); men làm bánh; mỳ ống; bánh pa tê thịt (bánh nướng thịt); bánh kếp, mỳ ống 
(mỳ sợi); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pudding; bánh nhân thịt; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở trà; kem tráng miệng (bánh kẹo); mù tạc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tụ phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-03481 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) KAFE (HONGKONG) LIMITED  (HK) 

Unit 1202, 12/F., Ruttonjee House, 11 
Duddell Street, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bột nhão để làm bánh; bánh ngọt; bánh kẹp pho mát (bánh 
xăng duých); men làm bánh; mỳ ống; bánh pa tê thịt (bánh nướng thịt); bánh kếp, mỳ ống 
(mỳ sợi); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pudding; bánh nhân thịt; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở trà; kem tráng miệng (bánh kẹo); mù tạc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tụ phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; kinh doanh khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-03482 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.1 
(731) 3HINC CO., LIMITED  (CN) 

No 1, Yongye RD, Yundonghai Street, 
Sanshui District, Guandong, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim loại; tấm trượt bằng kim loại; kim 

loại chống ma sát; tay nắm cửa; khóa cửa. 
 

 
(210) 4-2016-03483 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A17.2.2; 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ đậm, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Gia  (VN) 
Số 220, đường Lê Hoàn, thành phố 
Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, nữ trang, đá quý.  

 

 
(210) 4-2016-03484 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
giao thông - thương mại Bảo 
Sơn  (VN) 
C9/47 Lê Văn Huân, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ, cho thuê 

văn phòng, cho thuê ki-ốt; mua bán nhà, môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
đánh giá bất động sản.  
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(210) 4-2016-03485 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Lan Hương  (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót, áo lót, quần áo ngủ, tất, quần áo, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2016-03486 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) CATEYE CO., LTD.  (JP) 

8-25, Kuwazu 2-chome, 
Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính điện tử lắp trên xe đạp, đồng hồ đo tốc độ trên xe đạp; thiết bị máy 

tính cỡ nhỏ dùng cho xe cộ để đo đạc, hiển thị, lưu trữ thông tin về tốc độ, thời gian, 
khoảng cách và xác định vị trí trên cơ sở GPS; máy đo quãng đường đi trên cơ sở GPS, 
máy đo quãng đường đi cho xe cộ; thiết bị máy tính cỡ nhỏ dùng cho xe cộ để đo đạc và 
hiển thị thông tin về tốc độ, thời gian và khoảng cách; máy quay phim dùng cho hoạt 
động thể thao; máy ảnh dùng cho hoạt động thể thao. 

 
Nhóm 11: Miếng phản quang của xe đạp; miếng phản quang của xe cộ; đèn dùng cho xe 
đạp; đèn an toàn dùng cho xe cộ; đèn xe đạp. 

 
Nhóm 12: Chuông xe đạp; gương chiếu hậu dùng cho xe đạp; gá giữ bình nước dùng cho 
xe đạp, xe đạp và bộ phận, phụ kiện của xe đạp. 

 
 

(210) 4-2016-03487 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.16; 3.1.6 
(731) CATEYE CO., LTD.   (JP) 

8-25, Kuwazu 2-chome, 
Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính điện tử lắp trên xe đạp, đồng hồ đo tốc độ trên xe đạp; thiết bị máy 

tính cỡ nhỏ dùng cho xe cộ để đo đạc, hiển thị, lưu trữ thông tin về tốc độ, thời gian, 
khoảng cách và xác định vị trí trên cơ sở GPS; máy đo quãng đường đi trên cơ sở GPS, 
máy đo quãng đường đi cho xe cộ; thiết bị máy tính cỡ nhỏ dùng cho xe cộ để đo đạc và 
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hiển thị thông tin về tốc độ, thời gian và khoảng cách; máy quay phim dùng cho hoạt 
động thể thao; máy ảnh dùng cho hoạt động thể thao.  

 
Nhóm 11: Miếng phản quang của xe đạp; miếng phản quang của xe cộ; đèn dùng cho xe 
đạp; đèn an toàn dùng cho xe cộ; đèn xe đạp.  

 
Nhóm 12: Chuông xe đạp; gương chiếu hậu dùng cho xe đạp; gá giữ bình nước dùng cho 
xe đạp, xe đạp và bộ phận, phụ kiện của xe đạp. 

 

 
(210) 4-2016-03488 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chai lọ; 

cốc; phích đựng chất lỏng; ấm đun nước nóng, không làm nóng bằng điện; chảo để rán, 
không dùng điện; nồi hấp thức ăn, không dùng điện; nắp ấm; vỉ nướng [dụng cụ nấu 
nướng]. 

 

 
(210) 4-2016-03490 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.6; 3.4.11; 3.4.1 
(591) Vàng cam, trắng, đen, đỏ, xanh rêu 
(731) CHEE SENG OIL FACTORY (PTE) 

LTD  (SG) 
No. 1 Defu Lane 9, #01-01 Defu 
Industrial Estate Singapore 539243  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu vừng; dầu ăn và mỡ, tất cả thuộc nhóm 29. 
 

 
(210) 4-2016-03493 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để ghi, truyền, xử lý và tái tạo âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; 
máy và thiết bị quay phim; thiết bị và dụng cụ chụp ảnh; kính đeo mắt [quang học]; thiết 
bị báo động; bộ điều hợp mạng; cáp dùng cho các thiết bị đa phương tiện điện tử kỹ thuật 
số; giao diện đa phương tiện có độ phân giải cao cho các thiết bị đa phương tiện điện tử kỹ 
thuật số; dụng cụ và thiết bị nghe nhìn điện tử; bộ điều khiển từ xa thông minh; thiết bị 
đầu cuối OTT (cho các ứng dụng và nội dung được cung cấp trên nền tảng internet); thiết 
bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu lên màn hình ti vi; ứng dụng điện 
thoại thông minh có thể tải về (phần mềm); phần mềm máy tính để truyền và phát âm 
thanh, video và các nội dung đa phương tiện; thiết bị USB; hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
thiết bị ghi âm thanh và video chuyên dùng ở các buổi biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật; 
phương tiện điện tử không chứa tệp tin âm nhạc đã được ghi sẵn, không bao gồm phần 
mềm máy tính; phiếu giảm giá, có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống. 

 

 
(210) 4-2016-03494 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động quảng bá; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; phổ biến 
các thông báo quảng cáo cho người khác thông qua mạng internet; biên tập thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu 
bằng máy tính; tư vấn quản lý kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; tư vấn về quản lý 
kinh doanh và marketing; thông tin hoặc điều tra về thương mại và marketing; dịch vụ 
thông tin quảng cáo và thương mại thông qua internet; giao dịch kinh doanh và quản lý 
kinh doanh về các chức năng văn phòng; trung tâm thương mại tổng hợp qua internet; 
dịch vụ trung gian liên quan đến bán hàng theo đơn đặt hàng thông qua liên lạc điện tử; 
đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên bán 
các dụng cụ và thiết bị nghe nhìn điện tử; tổ chức bán các dụng cụ và thiết bị nghe nhìn 
điện tử. 

 

 
(210) 4-2016-03497 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế quảng cáo; thiết kế sản phẩm; thiết kế phần mềm 

xử lý hình ảnh; lập trình ứng dụng đa phương tiện; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang điện tử; thiết lập và duy trì phần mềm truy cập internet; bảo trì phần 
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mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
thiết kế và phát triển máy tính và chương trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và 
dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; cho thuê phần mềm 
máy tính; điện toán đám mây; cho thuê máy chủ đặt web; quản lý các trang web cho việc 
buôn bán điện tử; tư vấn thiết kế trang web; phát triển phần mềm trong lĩnh vực linh kiện 
điện tử; phát triển công nghệ cho việc sản xuất mạch dùng trong liên lạc không dây, xử lý 
dữ liệu điện tử, điện tử tiêu dùng, điện tử tự động; nghiên cứu và phát triển về máy móc và 
phương tiện viễn thông. 

 

 
(210) 4-2016-03498 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Bệnh viện Y học cổ truyền 

Trung Ương   (VN) 
29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc điều trị đái tháo đường týp 2; 
thuốc điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu. 

 

 
(210) 4-2016-03499 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Bệnh viện Y học cổ truyền 

Trung Ương    (VN) 
29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc điều trị đái tháo đường týp 2; 
thuốc điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu. 

 

 
(210) 4-2016-03500 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại và sản xuất 
Khánh Như   (VN) 
Tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.   
 

 
(210) 4-2016-03501 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Đức Minh  (VN) 
Số 10 ngõ 266 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03502 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng nghệ, xanh dương nhạt, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Đức Minh  (VN) 
Số 10 ngõ 266 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03503 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, phường Eatam, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đaklak  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy xay sinh tố; máy bơm nước (dùng trong công nghiệp và nông 

nghiệp ); máy xay xát nông sản; máy khoan; máy cắt và máy mài.  
 

 
(210) 4-2016-03504 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.1; A11.3.4; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh lá cây, xám 
(731) Nguyễn Danh Lợi  (VN) 

52/22A khu phố 6, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-03505 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.9; A25.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Perfect Secrets  
(VN) 
Tầng lửng, tòa nhà An Phú Plaza, số 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 09: Thuốc viên chống oxy hóa; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; thuốc bổ.  

 

 
(210) 4-2016-03506 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Perfect Secrets  
(VN) 
Tầng lửng, tòa nhà An Phú Plaza, số 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Thuốc viên chống oxy hóa; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; thuốc bổ.  

 
 

210) 4-2016-03507 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sinh dược phẩm Hera   (VN) 
A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ 
Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên 
Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2016-03508 (220) 04.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOYO SANGYO 
Việt Nam  (VN) 
Lô B_3B10-CN, KCN Mỹ Phước 3, 
phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2016-03509 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOYO SANGYO 
Việt Nam  (VN) 
Lô B_3 B10 CN, KCN Mỹ Phước, 
phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

Nhóm 16: Chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
 

Nhóm 17: Dải băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; băng 
dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; băng tự dính, không dùng 
cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; băng dính không dùng cho mục đích văn 
phòng, y tế hoặc gia dụng.  

 

 
(210) 4-2016-03510 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOYO SANGYO 
Việt Nam  (VN) 
Lô B_3B10_CN, KCN Mỹ Phước 3, 
phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp.  

 
 

(210) 4-2016-03512 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 2.9.14; 20.5.7 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo Nói 
Là Làm   (VN) 
Số 8 ngách 8/54 ngõ 6, phố Ngọc Hà, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà nội  
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(511)   Nhóm 44: Cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ của chuyên gia tâm lý.  
 

 
(210) 4-2016-03513 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 22.1.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Quỳnh Anh  (VN) 
Số 7 Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các buổi hòa nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực 

tiếp; dàn dựng chương trình biểu diễn; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng; trình diễn sân khấu; 
dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2016-03514 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nippon Paint 
(Việt Nam)   (VN) 
Số 14 đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Chất màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm.  

 

210) 4-2016-03515 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nippon Paint 
(Việt Nam)  (VN) 
Số 14 đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 02: Chất màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm.  
 

(210) 4-2016-03516 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hà Công Chiến  (VN) 
Tổ 15, khu 5, phường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
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(210) 4-2016-03517 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7; A26.11.9 (540) 

  

(731) Phạm Văn Hà  (VN) 
P103 - B2, tập thể Đại học Sư phạm, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng bằng vải (trang phục); tất; cà vạt.  

 

 
(210) 4-2016-03518 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thúy  (VN) 
Khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Rau và trái cây tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau và trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2016-03519 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trần Gia   (VN) 
86 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 
 

(210) 4-2016-03522 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A1.13.15; 1.13.1; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH De Heus  (VN) 

Lô G_2_CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Tinh trùng heo giống dùng cho mục đích thụ tinh nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2016-03525 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) BIG STAR CO., LTD.   (TH) 

15 Soi. Rama 2, Soi. 100 Rama 2 Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 
10150 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy; giầy thể thao; dép tông; giầy đế mềm; dép.  
 
 

(210) 4-2016-03530 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.17.25; 24.17.17 
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION   (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Robot dùng trong công nghiệp; động cơ tăng lực; máy gia công kim loại.  
 

Nhóm 09: Bộ điều khiển logic lập trình được; thiết bị hiển thị điện tử lập trình được; bộ 
điều kiển động cơ tăng lực; bộ khuyếch đại dùng cho động cơ tăng lực; phần cứng máy 
tính; chương trình máy tính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy gia công kim loại; bảo trì và sửa chữa máy và 
thiết bị liên lạc điện tử không bao gồm điện thoại và thiết bị thu rađiô và truyền hình; bảo 
trì và sửa chữa máy tính; bảo trì và sửa chữa máy điều khiển và phân phối điện; cung cấp 
thông tin liên quan tới dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy và thiết bị cho nhà máy tự động 
hóa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
chương trình máy tính; cung cấp kiến thức và công nghệ về vận hành máy và thiết bị cho 
nhà máy tự động hóa.  

 

 
(210) 4-2016-03531 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.4.6 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, vàng nâu 
(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 
Building, Singapore 369649  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 

đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 

đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hòa tan, đồ uống trên cơ sở cà 

phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 
 

(210) 4-2016-03532 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.11; A26.4.6 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, vàng nâu, 

đỏ, nâu 

(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD  

(SG) 

31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 

Building, Singapore 369649  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 

đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 

đóng gói, cà phê đã chế biển, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 

phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 

 
(210) 4-2016-03533 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.4.6 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(731) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD 

(SG) 

31 Harrison Road, #08-01 Food Empire 

Building, Singapore 369649  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại như: cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, 

đồ uống trên cơ sở cà phê.  

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm cà phê thành phẩm và cà phê 

đóng gói, cà phê đã chế biến, cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan, đồ uống trên cơ sở cà 

phê, đồ uống trên cơ sở ca cao. 
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(210) 4-2016-03534 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

 

(731) Trương Thị Mỹ Dung  (VN) 
100/40/14 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sáng tác văn học, nghệ thuật; xuất bản sách, báo, 

tác phẩm văn học; sản xuất phim truyện. 
 

 
(210) 4-2016-03535 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Quang 
Lâm   (VN) 
P108B-E7, phường Thanh Xuân Bắc, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-03536 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.1; 24.17.18; 7.3.2; 7.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Đăng Đạt  
(VN) 
331/12 Gia Phú, phường 01, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ổ khóa và dụng cụ kim khí cầm tay, linh kiện trong ngành cửa nhôm 

kính, cửa kính, cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-03537 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Iwealth pro 

Việt Nam   (VN) 
Số 09 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; định giá, đánh giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý 

bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-03538 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) BRIDGESTONE BANDAG, LLC   (US) 

2000 Bandag Drive, Muscatine, Iowa 
52761, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Mặt vân cao su cho lốp xe được làm lại vân dùng cho xe cộ; lốp xe dùng cho xe 

cộ; lốp xe được làm lại vân dùng cho xe cộ; vỏ lốp xe; miếng vá bằng cao su có thể dính 
được để sửa săm xe và lốp xe; săm xe.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ làm lại vân cho lốp xe; sửa chữa và bảo dưỡng lốp xe và bộ phận của 
xe có động cơ; kiểm tra hoặc bảo dưỡng lốp xe và bộ phận của xe có động cơ; cung cấp 
thông tin sửa chữa và bảo dưỡng lốp xe và bộ phận của xe có động cơ.  

 

 
(210) 4-2016-03539 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.3; 1.15.23 
(591) Vàng, da cam, tím, hồng, xanh lá cây, 

xanh da trời 
(731) NIKON CORPORATION   (JP) 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền phát hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ 

liệu từ tính, đĩa ghi âm; đĩa compắc (nghe - nhìn); đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); máy đọc 
đĩa DVD; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị để 
xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị dập lửa; thiết bị nhiếp 
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ảnh; máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình; pin sạc lại được dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị sạc pin được 
dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng có thể tải về cho máy 
tính, điện thoại di động, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác với mục đích 
truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng để chia sẻ hình ảnh và hình ảnh kỹ thuật số; 
phần mềm máy tính cho điện thoại thông minh và máy tinh bảng; phần mềm máy tính để 
sắp xếp và xem hình ảnh kỹ thuật số, ảnh và phim; phần mềm truyền thông để truy cập dữ 
liệu được lưu trữ trên máy ảnh hoặc máy ảnh kỹ thuật số và truyền dữ liệu đến các thiết bị 
khác; các thiết bị truyền thông không dây để truyền và nhận hình ảnh, phim và dữ liệu 
điện tử khác; phần mềm có thể tải xuống được cho phép người dùng tải lên, tải xuống, 
chuyển, hiển thị dạng điện tử hoặc lưu ảnh và video kỹ thuật số; phần mềm máy tính để 
điều khiển từ xa máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; điều khiển từ xa cho máy ảnh và máy 
ảnh kỹ thuật số; dây đeo dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; vỏ chụp bảo vệ thân 
máy ảnh; miếng che chân gắn đèn flash của máy ảnh; ống kính máy ảnh; nắp đậy ống 
kính máy ảnh; nắp đậy thị kính máy ảnh; mắt ngắm của máy ảnh, cáp USB; cáp âm thanh 
và hình ảnh; tấm bảo vệ màn hình LCD; thị kính máy ảnh; dầu kẹp dây cáp dùng cho cáp 
USB; lõi từ tính; nắp che đầu dây của dây cáp dùng cho phích cắm mini của thiết bị âm 
thanh nổi; nắp đậy của ngăn chứa pin; tài liệu hướng dẫn sử dụng dạng điện tử; xuất bản 
điện tử (có thể tải xuống); bộ chuyển đổi di động không dây; điện thoại di động; điện 
thoại thông minh; thiết bị đầu cuối cầm tay; máy tính bảng; máy phát và nhận không dây; 
thiết bị lưu trữ điện tử với bản chất là thiết bị bộ nhớ dùng để lưu ảnh, video và các dữ liệu 
điện tử khác; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thẻ nhớ kỹ thuật số bảo đảm.  

 

 
210) 4-2016-03541 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.25 
(731) THE L COMPANY   (KR) 

(Seogyo-dong, Left side of 101), 133, 
Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul 04053, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Hoa tai; chuỗi hạt (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang 

sức); trâm gài đầu (đồ trang sức); ghim cài tóc (đồ trang sức làm bằng đá quý). 
 

 
(210) 4-2016-03544 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15 
(731) ANGLE HEART CO., LTD.   (JP) 

17-11, Shinjyuku 1-chome, Shinjyuku-
ku, Tokyo 160-0022 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; chất pha chế dầu thơm; mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm đánh răng; 
lông mi giả; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-03547 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng 
(731) Đậu Huy Lộc   (VN) 

Thôn Đức Thắng, xã Đức Mạnh, huyện 
§¾k Mil, tỉnh §¾k Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi.  

 

 
(210) 4-2016-03548 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.23 
(731) SAFETYWARE SDN BHD  (MY) 

Plot 237, Lengkok Perindustrian Bukit 
Minyak 3, Bukit Minyak Industrial 
Estate, 14100 Simpang Ampat, Penang, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo 

hiểm; kính bảo hộ cho người lao động; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa, 
ủng bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, bức 
xạ và lửa; kính bảo vệ mắt; tấm che mặt bảo vệ của người lao động.  

 

 
210) 4-2016-03549 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, đen nhạt 
(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 

mì và sản phẩm được làm từ bột mỳ; chế phẩm ngũ cốc (dùng làm thực phẩm cho người); 
bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; kem trái cây; kem lạnh (kem ăn); sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh); sô cô la dạng thanh; mật ong; mật đường; men (dùng làm thực phẩm 
cho người); bột nở (dùng làm thực phẩm cho người); muối ăn; tương hạt cải; giấm dùng 
làm thức ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; muối ăn trộn gia vị; gia vị hỗn hợp theo mùa; nước 
tương; gia vị theo mùa; hương liệu (trừ tinh dầu); gia vị làm tăng thêm hương vị của thức 
ăn (trừ tinh dầu); hạt tiêu; nước xốt làm gia vị cho món rau trộn; nước xốt may-ô-ne dùng 
làm gia vị; nước xốt thịt dùng làm gia vị; gia vị có chứa chất đạm đã được thủy phân; mì 
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sợi; mì ăn liền; mì sợi để ăn với súp; mì ống; bột xay thô bao gồm chủ yếu là gạo; món ăn 
được làm chủ yếu từ mì ống; món ăn được làm chủ yếu từ mì sợi; thực phẩm được ướp 
lạnh bao gồm chủ yếu là gạo, mì sợi, bánh bao và mì ống; gạo đã được chế biến; gạo đã 
được nấu chín; bánh gạo; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; bánh mỳ tẩm 
gia vị được sử dụng với thịt, gia cầm, hải sản và rau; bột nhão làm bánh tẩm gia vị được sử 
dụng với thịt, gia cầm, hải sản và rau; bột phủ ngoài tẩm gia vị được sử dụng với thịt, gia 
cầm, hải sản và rau; bánh mỳ tẩm gia vị dùng để chiên; gia vị có bột ngọt là thành phần 
chủ yếu; kẹo; sô cô la; thạch hoa quả (dạng kẹo bánh); kẹo lạc miếng có bơ; bánh qui 
ngọt gập lại và có chữ bên trong kiểu Trung Quốc; mì sợi được nấu chín hoặc ướp lạnh để 
ăn với súp; bánh gạo ngọt đã được nấu chín, làm lạnh và ướp lạnh; bánh bao đã được nấu 
chín và ướp lạnh; bánh bao truyền thống Trung Quốc đã được nấu chín và ướp lạnh, cụ thể 
là: vỏ bánh được làm từ bột gạo nhão và nhân bánh được làm từ hỗn hợp thịt hấp, hải sản, 
cá và rau; bột ca ri (gia vị); nước xốt hàu (gia vị); nước xốt ca ri (gia vị) và bột nhão; nước 
xốt marinat; nước xốt teriyaki (gia vị); tương ớt (gia vị); cơm nắm đã được nấu chín và 
ướp lạnh; nem cuốn đã được nấu chín và ướp lạnh; mì vằn thắn đã được nấu chín và ướp 
lạnh; bánh gối đã được nấu chín và ướp lạnh; nước cháo hoặc cháo đặc ăn liền đã được 
nấu chín và ướp lạnh; mì ăn liền đã được nấu chín và ướp lạnh; món điểm tâm kiểu Trung 
Quốc đã được nấu chín và ướp lạnh được chế biến từ bột mỳ, gạo, ngũ cốc là chủ yếu; 
bánh mì và bánh bao nhân nho được nấu chín và ướp lạnh; bánh mì nhân thịt và bánh bao 
nhân thịt đã được nấu chín và ướp lạnh; cơm rang đã được nấu chín và ướp lạnh; bánh bao 
nhân thịt được làm từ bột gạo trong suốt đã được nấu chín và ướp lạnh; bánh bao nhân cá 
rán và cá hấp; cơm được xới sẵn ra bát và đặt các loại thức ăn khác nhau lên trên, đã được 
nấu chín và ướp lạnh (cơm là chủ yếu); cơm cuốn kiểu Nhật Bản (sushi); bánh bao kiểu ý; 
chế phẩm để làm món xốt cá (gia vị).  

 

 
210) 4-2016-03550 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng 
(731) CIRCLE K STORES INC.   (US) 

P.O. Box 52085, Phoenix, Arizona 
85072-2085, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 21: Tách (chén) và cốc vại.  
 

Nhóm 32: Đồ uống có ga và đồ uống hương vị đông lạnh không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2016-03551 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung 
Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm chè (trà); ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ 

tinh dầu); bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo, ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo; 

bánh quy nhỏ; bánh ngọt kiểu phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung 

thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp kiểu Trung Quốc (bánh bao); sô cô la; bánh mỳ que; bánh 

kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 

đông lạnh, món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 

put-đing; bánh nướng; mì ống, mỳ ý (spaghetti), mỳ; mật ong; mật đường; gia vị; xốt cây 

cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm 

(xốt); bột ca-ri (gia vị); bột sắn hột; bột cọ sa gu.  
 

 
(210) 4-2016-03552 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 

18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung 

Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 

Hong Kong   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; tạp chí (định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; giấy; 

phiếu mua hàng; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm, vật 

liệu dùng để viết; giấy viết; bìa cứng và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, không bao 

gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp 

bằng bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ 

bằng bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng 

bìa cứng; ảnh chụp (được in). 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm chè (trà); ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ 

tinh dầu); bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo, ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo; 

bánh quy nhỏ; bánh ngọt kiểu phương đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung 

thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp kiểu Trung Quốc (bánh bao); sô cô la; bánh mỳ que; bánh 

kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 

đông lạnh, món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 

put-đing; bánh nướng; mì ống, mỳ ý (spaghetti), mỳ; mật ong; mật đường; gia vị; xốt cây 

cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm 

(xốt); bột ca-ri (gia vị); bột sắn hột; bột cọ sa gu.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức 

hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho 

người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1392 

(210) 4-2016-03553 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 

18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung 

Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 

Hong Kong   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; tạp chí (định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; giấy; 

phiếu mua hàng; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm, vật 

liệu dùng để viết; giấy viết; bìa cứng và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, không bao 

gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp 

bằng bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ 

bằng bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng 

bìa cứng; ảnh chụp (được in).  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm chè (trà); ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ 

tinh dầu); bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo, ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo; 

bánh quy nhỏ; bánh ngọt kiểu phương Đông và bánh ngọt kiểu phương Tây; bánh trung 

thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp kiểu Trung Quốc (bánh bao); sô cô la; bánh mỳ que; bánh 

kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 

đông lạnh, món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 

put-đing; bánh nướng; mì ống, mỳ ý (spaghetti), mỳ; mật ong; mật đường; gia vị; xốt cây 

cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; xốt may-on-ne; nước xốt cà chua nấm 

(xốt); bột ca-ri (gia vị); bột sắn hột; bột cọ sa gu.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức 

hội chợ thương mạí cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho 

người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-03554 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) PANION & BF BIOTECH INC.   (TW) 

16F., No.3, Yuanqu St., Nangang 

District, Taipei City 115, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; thuốc bổ [thuốc dược phẩm]; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực 

phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin.  
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(210) 4-2016-03555 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A5.7.23; A11.3.7; 2.9.1 
(731) Nguyễn Thị ái Trinh   (VN) 

63 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống khai vị, không có 
cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 
cây; nước nho ép [chưa lên men]; nước chanh; bia mạch nha; nước khoáng [đồ uống]; 
nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-03556 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) BOTTEGA VENETA SA   (CH) 

Via Industria 19, 6814 CADEMPINO, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 

thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng, cụ thể là cho thuê máy và thiết bị văn phòng (trừ máy tính), dịch vụ sao chụp, xử 
lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; 
dịch vụ bán buôn và bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, nến, dao kéo, hộp và bao túi dùng cho 
điện thoại đi động, hộp và bao túi dùng cho máy tính bảng, hộp và bao túi đùng cho máy 
tính, hộp và bao túi dùng cho thiết bị đọc sách điện tử, hộp và bao túi dùng cho máy nghe 
nhạc MP3, hộp và bao túi dùng cho thiết bị nhiếp ảnh, hộp và bao túi dùng cho máy quay 
video, dây đeo dùng cho điện thoại đi dộng, dây đeo dùng cho bút điện tử, dây đeo dùng 
cho thiết bị nhiếp ảnh, dây đeo dùng cho máy quay video, kính đeo mắt, kính râm, đồ 
trang sức, đồ nữ trang giả, dụng cụ đo thời gian, cái chặn giấy, khay đựng giữ bút, ống 
cắm bút, vật dụng để giữ bản ghi chú làm việc, tấm lót chuột máy tính, miếng để lót đĩa ở 
bàn ăn, khay đựng đồ vật để bàn, tấm bảng lót để bàn, sọt rác, bao túi, ví và đồ vật làm 
bằng da, bao để móc chìa khóa, ô, vòng cổ dùng cho vật nuôi, dây buộc dùng cho vật 
nuôi, đồ gỗ, gương soi, khung tranh, khung ảnh, đồ thủy tinh, sành và sứ, dụng cụ dùng 
cho gia đình và bếp nóc, bát dùng cho chó, nhà cho chó, dụng cụ để bơm xịt nước hoa, bộ 
đồ ăn, khăn phủ bàn, khăn trải bàn, miếng lót ở bàn ăn, khăn phủ giường, gối, chăn, khăn 
mặt, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp 
thông tin về các sản phẩm nêu trên đây qua mạng viễn thông cho mục đích quảng cáo và 
bán hàng.  
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(210) 4-2016-03557 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần xe điện quốc 

tế HKBIKE LTT  (VN) 
Số 37 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng của xe máy điện cụ thể là ắc qui; bộ sạc điện; cụm đồng hồ; pin.  
 

Nhóm 12: Xe máy điện; động cơ xe máy điện; linh kiện, phụ tùng cho xe máy điện cụ thể 
là: khung xe máy; thân tay lái; vành xe; tay phanh; tay ga; bộ giảm xóc. 

 

 
(210) 4-2016-03558 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 26.13.1; 5.5.19 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng, nâu 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 
Việt Nam VIETRAVEL   (VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 

hóa; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch.  
 
 

(210) 4-2016-03559 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 5.5.19; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng, nâu 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 
Việt Nam VIETRAVEL    (VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-03560 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm, ghi 
(731) Công ty cổ phần bột giặt NET  

(VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Biên Hoà 
1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước lau sàn; nước tẩy rửa 
nhà vệ sinh (toilet). 

 

 
(210) 4-2016-03571 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố  Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-03572 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA    (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố  Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03573 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA    (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố  Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03574 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA    (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố  Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03575 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-03576 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03577 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03578 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-03579 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03580 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03581 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-03583 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.3 

(731) BEST WESTERN INTERNATIONAL, 

INC.  (US) 

6201 North 24th Parkway, Phoenix, 

ARIZONA 85016, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-03585 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.15 

(731) WORLD OF LIGHTS LIGHTING 

COMPANY  (CN) 

No.18 Lefeng 8th Road, Sansha 

Industrial Park, Henglan Town, 

Zhongshan City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; thiết bị và hệ thống chiếu sáng; thiết bị 

chiếu sáng bằng đi-ốt phát quang [LED]; ống dạ quang dùng để chiếu sáng; sợi dây tóc 

bằng ma giê dùng để chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2016-03586 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Liên kết 
Quốc tế  (VN) 
N8, đường Hùng Vương, phường Xuân 

Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp các khóa học và khóa đào tạo cho các 

cá nhân và tổ chức trong việc học tiếng Anh ở mọi cấp độ; sắp xếp và tiến hành các buổi 

hội thảo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ quốc 

tế; dịch vụ tư vấn du học; trường mẫu giáo; dịch thuật; tất cả thuộc nhóm 41. 
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(210) 4-2016-03587 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.4; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Ghi, trắng 
(731) Đặng Thị Việt Phương  (VN) 

Số 4 ngõ 674 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm; 
chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2016-03588 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; 26.3.3; 26.3.4 
(731) SIU SIU STYLE COMPANY LIMITED  

(HK) 
G/F, 68 Fuk Wa Street, Sham Shui Po, 
Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi sách học sinh; ba lô; túi du lịch; túi xách tay; túi đeo vai; túi dùng cho thể 

thao; cặp học sinh; túi mua hàng; túi đựng hành lý làm bằng da; túi đựng hành lý; cặp 
đựng hành lý; vali đựng hành lý; túi xách tay [hành lý]; túi đựng hành lý có thể mang đi 
được.  

 

 
(210) 4-2016-03589 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9
(591) Vàng, đen, đỏ 
(731) Lê Hoàng Diệp Thảo  (VN) 

31 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hoà tan; tinh chế của cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; hỗn hợp 
cà phê và chất thay thế. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê; quảng cáo cho mục đích bán hàng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán giải khát.  
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(210) 4-2016-03590 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 
(731) Lê Hoàng Diệp Thảo   (VN) 

31 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hoà tan; tinh chế của cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; hỗn hợp 

cà phê và chất thay thế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê; quảng cáo cho mục đích bán hàng.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê và quán giải khát.  
 

(210) 4-2016-03591 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) AMBATANA HOLDINGS B.V.  (NL) 

Gooimeer 2 26, 1411 Naarden, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến cho người khác; cung cấp không gian quảng cáo trên các trang mạng internet; 
quảng cáo trực tuyến trên mạng truyền thông máy tính; cung cấp không gian quảng cáo 
đã được phân loại thông qua một mạng máy tính toàn cầu; quảng bá các hàng hóa và dịch 
vụ của người khác thông qua internet; cung cấp dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến về 
quảng cáo đã được phân loại. 

 

 
(210) 4-2016-03593 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty cổ phần Con Cưng  

(VN) 
101-103 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
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(210) 4-2016-03594 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.23 
(591) Xám, đen 
(731) FUAN SEA PUMP ENTERPRISE CO., 

LTD   (CN) 
Daliu Industrial Zone, Luojiang, Fuan 
City, Fujian, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm chân không [máy móc]; máy ly tâm; máy công cụ; máy bơm; máy thổi; 

máy phát điện. 
 

 
(210) 4-2016-03595 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1061, 1063, 1065, 1067, 1069 Srinakarin 
Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 
10250, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Kem bôi chống muỗi và côn trùng. 

 
 

(210) 4-2016-03596 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) HANJIN SHIPPING CO., LTD.   (KR) 

25, Gukjegeumyung-ro 2-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, xà lan, tàu, ô tô, phà, vận tải hàng hóa, đường sắt, « 

tô tải và tàu thủy; cung cấp dịch vụ kho lưu giữ hàng hóa vận chuyển bằng tàu thủy, xe có 
động cơ, đường sắt và máy bay; dịch vụ kho lưu giữ hàng và bãi chứa công-te-nơ; đóng 
gói vật phẩm để vận chuyển, cụ thể là đóng thùng hàng hóa; dịch vụ môi giới vận tải; dịch 
vụ chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ vận chuyển bằng xe tải lưu động; dịch vụ cho thuê xe 
cộ cụ thể là cho thuê xe ô tô và xe tải; cho thuê không gian làm kho chứa hàng, kho chứa 
hàng, bãi chứa công-te-nơ; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị bằng đường không, tàu 
thủy, đường sắt và xe tải; chuyển phát bưu kiện tận nơi bằng đường không, tàu thủy, 
đường sắt và xe tải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; vận 
chuyển bằng xà lan; môi giới hàng hải; dịch vụ kéo xe; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh; vận 
tải đường sông; văn phòng du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đại lý du lịch. 
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(210) 4-2016-03597 (220) 05.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) HANJIN SHIPPING CO., LTD.    (KR) 

25, Gukjegeumyung-ro 2-gil, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, xà lan, tàu, ô tô, phà, vận tải hàng hóa, đường sắt, « 

tô tải và tàu thủy; cung cấp dịch vụ kho lưu giữ hàng hóa vận chuyển bằng tàu thủy, xe có 
động cơ, đường sắt và máy bay; dịch vụ kho lưu giữ hàng và bãi chứa công-te-nơ; đóng 
gói vật phẩm để vận chuyển, cụ thể là đóng thùng hàng hóa; dịch vụ môi giới vận tải; dịch 
vụ chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ vận chuyển bằng xe tải lưu động; dịch vụ cho thuê xe 
cộ cụ thể là cho thuê xe ô tô và xe tải; cho thuê không gian làm kho chứa hàng, kho chứa 
hàng, bãi chứa công-te-nơ; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị bằng đường không, tàu 
thủy, đường sắt và xe tải; chuyển phát bưu kiện tận nơi bằng đường không, tàu thủy, 
đường sắt và xe tải; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; vận 
chuyển bằng xà lan; môi giới hàng hải; dịch vụ kéo xe; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh; vận 
tải đường sông; văn phòng du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ đại lý du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-03598 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Đô  (VN) 
10 Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước các loại và phụ kiện của thiết bị lọc nước như: vòi, than lọc, 

nến lọc, đá lọc, cột lọc.  
 
 

(210) 4-2016-03599 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-03600 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-03601 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-03602 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03606 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03607 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03608 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 

Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03609 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03610 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03611 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03612 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03613 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) JAPAN TOBACCO INC.   (JP) 

2-2-1, Toranomon Minato-ku, Tokyo, 

Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá đã được chế biến hoặc chưa chế biến; thuốc lá hút; thuốc lá dùng với 

tẩu; thuốc lá cuốn bằng tay, thuốc lá nhai, thuốc lá dùng để ngậm; thuốc lá điếu; thuốc lá 

điện tử; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá dạng bột để hít; gạt tàn thuốc lá; đót 

thuốc lá điếu; bật lửa cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc lá và diêm.  
 

 
(210) 4-2016-03614 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế tạo thiết bị 
điện Minh Tâm   (VN) 
Cụm 9, phường Trung Hưng, thị xã Sơn 

Tây, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện: phích cắm điện; ổ cắm điện đa năng; ổ cắm điện có 

dây; công tắc; dây nguồn; ổ cắm điện không dây; cầu dao điện; aptomat; chấn lưu điện. 

 

Nhóm 11: Đui đèn; chao đèn; đèn trang trí; ấm điện; nồi cơm điện; bếp điện; bếp từ. 
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(210) 4-2016-03617 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ 

tôm; thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn muối xông khói, thực phẩm 
chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ tôm, thực phẩm chế biến từ cá, pa-tê gan, xúc xích.  

 

 
(210) 4-2016-03618 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) YOURLAND INDUSTRIAL (CHINA) 

LIMITED    (HK) 
Room A1, 9/F, Silvercorp International 
Tower, 707-713 Nathan Road, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu oải hương; dầu hoa hồng; mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm đánh 

răng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị điều trị bằng tia X quang; thiết bị 
và dụng cụ y tế; thiết bị/dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị 
xoa bóp.  

 
Nhóm 21: Bàn chải cọ rửa; miếng bọt biển dùng để kỳ da; bọt biển dùng để vệ sinh; chổi 
cạo râu; dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải đánh răng, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2016-03619 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) THE GOVERNMENT OF JAPAN 

REPRESENTED BY DIRECTOR OF 
THE ACCOUNTS DIVISION, 
MINISTER'S SECRETARIAT, 
CABINET OFFICE   (JP) 
1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); ứng dụng phần mềm máy tính (có thể tải về 
được); xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 
Nhóm 35: Thông tin về thương mại; hãng thông tin thương mại; dự báo kinh tế.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ nối kết mạng xã hội trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2016-03620 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-03621 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A1.1.5 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức 
năng.  

 
 

(210) 4-2016-03622 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh dương đậm 
(731) GYUSHIGE DREAMSYSTEM CO., 

LTD.  (JP) 
2-1-2 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý và phát triển kinh doanh cho nhà hàng nhượng quyền thương mại; 
quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh; thông tin thương 
mại; khảo sát kinh doanh thương mại; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; 
dịch vụ cố vấn thương mại; marketing; dịch vụ quảng cáo (để bán hàng).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 
thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2016-03623 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1 
(731) MADRE:X CO., LTD.  (JP) 

6-17-11, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc tóc; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm 
chống nếp nhăn; mỹ phẩm làm trắng da; sản phẩm chăm sóc da để chống lão hóa (không 
dùng cho y tế); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bút chì kẻ lông mày.  

 

 
(210) 4-2016-03625 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2016-03626 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1411 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2016-03627 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm); kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm; miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 

 
(210) 4-2016-03630 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LOVEBONITO HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
21 Tai Seng Drive, #03-00, Singapore 
535223  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da, cụ thể là túi, túi bằng vải, túi đeo có khóa, 

túi xách hoặc đeo [đựng quần áo], túi xách tay, túi đeo vai, ca táp, túi đi mua sắm và túi đi 
mua sắm có bánh xe; ví, túi nhỏ, ví cầm tay; túi đựng đồ trang điểm [rỗng]. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, phụ kiện quần áo, giày dép, mũ nón và 

túi, dịch vụ tập hợp và trưng bày nhằm lợi ích cho người khác các loại hàng hóa cụ thể là 
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quần áo, phụ kiện quần áo, giày dép, mũ nón và túi giúp khách hàng xem xét và mua các 

loại hàng hóa này một cách thuận tiện từ một ca-ta-lô mua bán nói chung bằng đơn đặt 

hàng qua bưu điện hoặc qua một trang điện tử mua bán nói chung.  
 

 
(210) 4-2016-03633 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA 

(TERUMO CORPORATION)   (JP) 

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ đo đường huyết; đầu thử của dụng cụ đo đường huyết; kim lấy máu; 

bút bấm kim; thiết bị y tế; dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03634 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.17.5 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, trắng 

(731) HONNY CHEMICALS CO., LTD.   (JP) 

1-33, 3-chome Hiyoshi-cho, Nagata-ku, 

Kobe, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm hoặc nghiên cứu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm.  
 

 
(210) 4-2016-03635 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) HONNY CHEMICALS CO., LTD.   (JP) 

1-33, 3-chome Hiyoshi-cho, Nagata-ku, 

Kobe, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; màu nhuộm; chất nhuộm; mực in [không phải mực dùng cho máy in rô-

nª-«].  
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(210) 4-2016-03636 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) HONNY CHEMICALS CO., LTD.  

(JP) 

1-33, 3-chome Hiyoshi-cho, Nagata-ku, 

Kobe, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; màu nhuộm; chất nhuộm; mực in [không phải mực dùng cho máy in rô-

nª-«].  
 

 
(210) 4-2016-03637 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.3.1; A26.11.12 

(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 

313 C.P. Tower 14th, 16th Floor, Silom 

Road, Silom Sub-district, Bangrak 

District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-03638 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.15.15 

(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN 

BHD   (MY) 

A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 

157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 

50450, Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo, 

phân phát hàng mẫu; dịch vụ khuyến mại.  
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(210) 4-2016-03639 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.10 

(731) SHENZHEN GUB BIKE TRADING 

CO., LTD   (CN) 

Room 201, No. 32-1 Guangchang Yanhe 

Road, Dahang Community, Guanlan, 

Longhua New District, Shenzhen, P.R. 

China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe đạp; xích xe đạp; ô tô 3 bánh; chân chống xe đạp; yên xe đạp; ghi 

đông xe đạp; vành xe đạp; đùi đĩa xe đạp; lốp xe đạp; bơm xe đạp; xe đẩy trẻ em; ghế bảo 

hiểm cho trẻ em [trong xe cộ].  
 

 
(210) 4-2016-03640 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) NTN CORPORATION   (JP) 

3-17, Kyomachibori 1-Chome, Nishi-ku, 

Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; thông tin về thương mại; xuất bản tài liệu quảng cáo; 

dịch vụ buôn bán sản phẩm vòng bi; dán áp phích quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-03641 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; A25.7.21 

(591) Đỏ đậm, vàng, đen 

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Đội 1, thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, 

huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy phun thuốc trừ côn trùng gây hại, bình bơm phun thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2016-03642 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6; 26.7.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) KOYO SANGYO CO., LTD.  (JP) 

4-20-14, Yutakacho, Shinagawa-ku, 
Tokyo 142-0042 Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Khớp nối bằng kim loại dùng cho ống dẫn ga; khớp nối bằng kim loại dùng để 

nối đồng hồ đo lưu lượng ga với đường ống dẫn ga; ổ cắm nối bằng kim loại để nối đường 
ống dẫn ga với ống mềm kéo dài từ áp suất kế; khớp nối bằng kim loại để nối hai đầu của 
ống dẫn ga mềm với ổ miệng nguồn cấp ga và các thiết bị sử dụng ga; khớp nối đường 
ống bằng kim loại; mặt bích bằng kim loại; vật liệu, chi tiết bằng kim loại để cố định 
khớp nối ống dẫn ga với tường; vật liệu, chi tiết bằng kim loại để cố định van ga hoặc ổ 
miệng nguồn cấp ga với tường hoặc sàn; vật liệu, chi tiết bằng kim loại để cố định đồng 
hồ đo lưu lượng ga với ống dẫn ga hoặc với tường; cột trụ bằng kim loại để đỡ đồng hồ đo 
lưu lượng ga; van bằng kim loại (không bao gồm bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 11: Van ga; ổ miệng nguồn cấp ga được gắn với sàn hoặc tường; ống mềm dẫn ga 
cùng khớp nối dùng để nối thiết bị sử dụng ga với van ga hoặc ổ miệng nguồn cấp ga; ống 
mềm dẫn ga bằng nhựa cùng khớp nối dùng để nối ổ miệng nguồn cấp ga và các thiết bị 
sử dụng ga; nắp đậy ổ miệng nguồn cấp ga. 

 

 
(210) 4-2016-03643 (220) 15.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) KOYO SANGYO CO., LTD.  (JP) 

4-20-14, Yutakacho, Shinagawa-ku, 
Tokyo 142-0042 Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Khớp nối bằng kim loại dùng cho ống dẫn ga; khớp nối bằng kim loại dùng để 

nối đồng hồ đo lưu lượng ga với đường ống dẫn ga; ổ cắm nối bằng kim loại để nối đường 
ống dẫn ga với ống mềm kéo dài từ áp suất kế; khớp nối bằng kim loại để nối hai đầu của 
ống dẫn ga mềm với ổ miệng nguồn cấp ga và các thiết bị sử dụng ga; khớp nối đường 
ống bằng kim loại; mặt bích bằng kim loại; vật liệu, chi tiết bằng kim loại để cố định 
khớp nối ống dẫn ga với tường; vật liệu, chi tiết bằng kim loại để cố định van ga hoặc ổ 
miệng nguồn cấp ga với tường hoặc sàn; vật liệu, chi tiết bằng kim loại để cố định đồng 
hồ đo lưu lượng ga với ống dẫn ga hoặc với tường; cột trụ bằng kim loại để đỡ đồng hồ đo 
lưu lượng ga; van bằng kim loại (không bao gồm bộ phận của máy móc). 

 

Nhóm 11: Van ga; ổ miệng nguồn cấp ga được gắn với sàn hoặc tường; ống mềm dẫn ga 
cùng khớp nối dùng để nối thiết bị sử dụng ga với van ga hoặc ổ miệng nguồn cấp ga; ống 
mềm dẫn ga bằng nhựa cùng khớp nối dùng để nối ổ miệng nguồn cấp ga và các thiết bị 
sử dụng ga; nắp đậy ổ miệng nguồn cấp ga.  
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(210) 4-2016-03646 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.3 
(591) Vàng, xanh dương, xanh nõn chuối 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ giáo 
dục Poly  (VN) 
R4-27-28-29 Hưng Gia 1, (lô R4), khu 
A, PMH, Nam Thành phố, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, khóa đào tạo từ xa, thông tin giáo dục, khảo thí giáo dục, dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy, trường giáo dục, giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2016-03647 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) PERNOD RICARD KENWOOD 

HOLDING LLC   (US) 
9592 Sonoma Highway Kenwood, CA 
95452, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang.  
 

 
(210) 4-2016-03648 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.10; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàng 

Nam   (VN) 
188 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn).  
 

 
(210) 4-2016-03649 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàng 

Nam  (VN) 
188 Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; 
dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng.  

 

 
(210) 4-2016-03650 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.3.1; 25.1.25; A25.1.10; A5.7.23 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo kiểu 

dáng cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa. 

 
 

(210) 4-2016-03651 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Tổng công ty cổ phần bảo 

hiểm Bảo Long   (VN) 
185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm trực tiếp; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; 

dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ về tài chính. 
 

 
(210) 4-2016-03652 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Tổng công ty cổ phần bảo 

hiểm Bảo Long   (VN) 
185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm trực tiếp; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; 

dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ thông tin về bảo hiểm; dịch vụ về tài chính. 
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(210) 4-2016-03653 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần cà phê RU 

NAM  (VN) 
Số 442A, tổ 31, đại lộ Bình Dương, khu 
phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 

nhân tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar). 

 

(210) 4-2016-03654 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.7.19; A5.5.20; 1.7.6; 1.15.23 
(591) Xanh lơ, xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GMO 
RUNSYSTEM  (VN) 
Số 118 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền.  
 

 
(210) 4-2016-03655 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.7.19; 1.7.6; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần GMO 
RUNSYSTEM   (VN) 
Số 118 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng; quản lý dữ liệu bằng máy tính.  
 

Nhóm 42: Lưu trữ (hosting) trang web trên máy tính; tạo và duy trì trang web cho người 
khác; cho thuê trang web; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền.  
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(210) 4-2016-03657 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PHAN MINH  (VN) 
183 Trần Hưng Đạo, KP2, phường Phú 
Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy photocopy, máy in, máy chiếu, máy fax, máy scan, máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-03659 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Nghĩa  (VN) 
Số 39, ngách 5, ngõ 229, đường Miếu 
Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám mắt, dịch vụ chăm sóc theo độ tuổi (chăm sóc khám chữa bệnh), 

dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe y tế, dịch vụ phòng khám chữa bệnh, dịch vụ bệnh viện. 
 
 

(210) 4-2016-03660 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A5.1.5; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phạm Bảo Duy  (VN) 
142 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2016-03661 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm);chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm 
làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm.    
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Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 
 

Nhóm 32: Viên ngậm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
 

 
(210) 4-2016-03662 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng;  viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 

 
Nhóm 32: Viên ngậm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-03663 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 

 
Nhóm 32: Viên ngậm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
10) 4-2016-03664 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
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đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm mịệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 

 
Nhóm 32: Viên ngậm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-03665 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hợp Toàn  (VN) 
48A1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhông, xích (sên), đĩa (dĩa), phanh (bố thắng), dây curoa xe máy.  

 

 
(210) 4-2016-03666 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.4.18; A3.4.24; 26.1.2; A1.5.3 
(591) Vàng cam, đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dinh dưỡng nông nghiệp TB-
Agrifeed   (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 
tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
210) 4-2016-03667 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 3.4.18; A3.4.24; A1.5.3 
(591) Cam, đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dinh dưỡng nông nghiệp TB-
Agrifeed  (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 
tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2016-03668 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 3.4.18; A3.4.24; A25.7.6 
(591) Cam, đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dinh dưỡng nông nghiệp TB-
Agrifeed    (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 
tỉnh Gia Lai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2016-03669 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 3.4.18; A3.4.24; A1.5.3 
(591) Cam, đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dinh dưỡng nông nghiệp TB-
Agrifeed    (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 
tỉnh Gia Lai    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2016-03670 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.6; 26.1.2; A1.5.3; 3.4.18; A3.4.24
(591) Vàng cam, đen, xanh lá cây, xanh nhạt, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dinh dưỡng nông nghiệp TB-
AGRIFEED    (VN) 
Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 
tỉnh Gia Lai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1423 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2016-03671 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm T & B   (VN) 
Số nhà 57 ngách 402/42 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03672 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03673 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-03674 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-03675 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
210) 4-2016-03676 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-03677 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03678 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03679 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-03680 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED  (IN) 
Sun House, Plot No. 201 B/1, Western 
Express Highway, Goregaon (E), 
Mumbai-400 063, Maharashtra, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc; sản phẩm dược phẩm và thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-03681 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 
Sun House, Plot No. 201 B/1, Western 
Express Highway, Goregaon (E), 
Mumbai-400 063, Maharashtra, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc; sản phẩm dược phẩm và thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-03682 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.16; A5.5.20; 25.1.25; 1.15.17; 8.1.18
(591) Xanh tím than, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Dương Thị Thúy Hòa  (VN) 
79 đường C, khu Mỹ Thái 1, KĐT Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-03683 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.5 
(731) COATINGS FOREIGN IP CO. LLC  

(US) 
C/o The Corporation Trust Company, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 
United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy ráp/giấy nhám; hợp chất đánh bóng; sáp đánh bóng; miếng đệm đánh 

bóng. 
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Nhóm 07: Máy móc và thiết bị đánh bóng.  
 

Nhóm 09: Trang phục bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 17: Băng dính (không phải đồ dùng văn phòng và không dùng trong y tế hoặc gia 
đình). 

 

 
(210) 4-2016-03685 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) FLAMBEAU, INC.  (US) 

801 Lynn Avenue, Baraboo, Wisconsin 
53913, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 28: Con quay yoyo (yo-yos); con quay gỗ kendama (kendamas); con vụ/con cù/con 

quay và con quay hồi chuyển. 
 

 
(210) 4-2016-03686 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.3.3 
(731) FLAMBEAU, INC.   (US) 

801 Lynn Avenue, Baraboo, Wisconsin 
53913, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 28: Con quay yoyo (yo-yos); con quay gỗ kendama (kendamas); con vụ/con cù/con 

quay và con quay hồi chuyển. 
 

 
(210) 4-2016-03690 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 40201519348T 06.11.2015 SG 

(731) RSH LIMITED  (SG) 
190 MacPherson Road, #07-08, Wisma 
Gulab, Singapore 348548 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ được cung cấp thông qua 
mạng thông tin liên lạc toàn cầu liên quan tới quần áo, giày dép, đồ thể thao, dụng cụ thể 
dục, dụng cụ thể thao, vật dụng thể thao, đồ đội đầu, trò chơi và đồ chơi, vật dụng quang 
học, các sản phẩm làm bằng da hoặc giả da, túi, thắt lưng, khăn quàng cổ, khăn tắm, «, 
đồng hồ, phụ kiện thời trang, móc đeo chìa khóa, bút, thiết bị cắm trại và các bộ phận và 
phụ kiện cắm trại kèm theo, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị tập thể dục và các 
vật dụng bằng giấy; dịch vụ đặt hàng (cho người khác); dịch vụ đại lý marketing; dịch vụ 
xúc tiến bán hàng; dịch vụ phân phát tài liệu quảng cáo; dịch vụ khuyến mại, tất cả trong 
nhóm 35. 
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(210) 4-2016-03691 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.9.1; A26.11.12; 4.5.21 

(731) T. ROONGARUN GARMENT 

COMPANY LIMITED  (TH) 

888 Soi Tientalay 26, Yak 6-1, 

Bangkhunthein-Chaytalay Road, 

Takham, Bangkhunthein, Bangkok, 

Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo phông có cổ; quần áo khoác ngoài; áo vét (trang phục); quần.  
 

 
210) 4-2016-03692 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A11.3.7; 2.1.1; 2.1.11 

(591) Đỏ, đen, trắng, da nâu, xanh dương đậm 

(731) Nguyễn Văn Có  (VN) 
371A Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán phở; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-03693 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Dương Mạc An Tôn  (VN) 
Số 21, ngõ 150, phố Yên Phụ, phường 

Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2016-03694 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, đen, vàng 
(731) Đào Trọng Vinh  (VN) 

Thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất màu cho nhựa; chất màu cho kính; chất màu cho gốm; chất màu cho gỗ; 

chất nhuộm cho vải; nhựa tự nhiên (dạng thô).  
 

 
(210) 4-2016-03695 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6; 10.3.7 
(731) WAKAMONO (THAILAND) 

COMPANY LIMITED  (TH) 
81 Pattanakarn Road, Praves, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm để tẩy rửa [không dùng cho mục đích y tế]; kem mỹ phẩm chăm sóc 

da; kem chống nắng; xà phòng; dầu gội đầu; dầu xả; phấn dùng cho mặt; mỹ phẩm trang 
điểm mắt; mỹ phẩm tạo màu cho má; son môi; bộ mỹ phẩm trang điểm; nước hoa; mỹ 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03697 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho 

mục đích y tế và điều trị bệnh; sữa công thức, đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ 
sơ sinh; sữa công thức, đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích 
y tế; đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho người ốm dùng cho mục đích y tế, đồ ăn, đồ 
uống và chất làm thức ăn dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng 
cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; chế phẩm bổ sung khoáng dùng cho thực phẩm, 
chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng. 
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Nhóm 29: Đồ ăn làm sẵn được chế biến từ rau, khoai tây, trái cây, thịt, thịt gia cầm, cá 
và/hoặc hải sản; sữa; đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu; chất thay thế sữa, đồ uống trên 
cơ sở sữa; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa thêm ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa 
thêm sô cô la; sữa chua; sữa đậu nành (chất thay thế sữa).  

 

 
(210) 4-2016-03698 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) FISH 4 DOGS LIMITED  (GB) 

Ocean House Rushock Estate, Droitwich 
Road, Rushock, Worcestershire, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và thức ăn vặt cho vật nuôi; thực phẩm, thức ăn bổ sung, thức ăn vặt và 

thức ăn tăng trọng cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-03699 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-03700 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 5.5.1; 25.7.25; 25.1.25; 

19.7.1 
(591) Hồng, nâu, trắng, xanh lá cây, vàng da 

cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lamont En 
Provence  (VN) 
E32 khu Nam Long, đường Phú Nhuận, 
phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; tinh dầu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
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(210) 4-2016-03701 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.7.25; 26.1.2; 26.1.6; 25.1.25; 5.5.19; 

19.7.1 

(591) Hồng, nâu, trắng, xám, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lamont En 
Provence  (VN) 
E32 khu Nam Long, đường Phú Nhuận, 

phường Phú Nhuận, quận 7, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; tinh dầu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu 

gội; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 

 
(210) 4-2016-03702 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(300) 86/840,884 07.12.2015 US 

  

(731) CHEMTOOL INCORPORATED  (US) 

801 West Rocton Road, Rock, Illinois 

61072, United States 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ để bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2016-03703 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.4.6; 26.4.10; 18.2.1 

(731) TAIWAN HIPSTER ENTERPRICE 

CO., LTD.   (TW) 

No.161, Ta An Rd., Shulin Dist., New 

Taipei City 238, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 17: Dải băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế 

hoặc gia dụng; băng dính không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế 

hoặc gia dụng; băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1432 

(210) 4-2016-03704 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) VISION INTERNATIONAL PEOPLE 

GROUP PUBLIC LIMITED   (CY) 
Leoforos Lemesou, 67, Vision Tower, 
Aglantzia P.C. 2121 Nicosia, Cyprus  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; chế phẩm dược; thực phẩm ăn 

kiêng phù hợp với mục đích y tế; thuốc bổ (dược phẩm); thuốc viên chống oxy hóa.  
 

 
(210) 4-2016-03705 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2 - chome, Minato 
- ku, Tokyo 107 - 8556 Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe đạp; xe máy; xe buýt; xe đa 

dụng; thân xe cộ; mui cho xe cộ; khung gầm cho xe cộ; khung xe; cửa kính cho xe cộ; 
cửa cho xe cộ; thanh xoắn cho xe cộ; phanh cho xe cộ; thanh chắn va đập cho xe cộ; khớp 
lý hợp cho xe cộ mặt đất; cơ cấu nối ghép cho xe cộ mặt đất; còi điện cho xe cộ; bình 
xăng cho xe cộ; lò xo và nhíp giảm xóc dành cho xe cộ; giá để lốp cho xe cộ; giá để hành 
lý cho xe cộ; khung ắc quy cho xe cộ; trục quay bán trục cho xe cộ; trục cho xe; vỏ bọc 
tay lái cho xe cộ; bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe cộ; đai truyền động cho xe cộ mặt đất 
xích truyền động cho xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe cộ mặt đất; moay ¬ cho xe 
cộ; nắp chụp moay ¬ cho xe cộ; vành bánh xe cho xe cộ; gương chiếu hậu cho xe cộ; cần 
gạt cho kính chắn gió; cần gạt nước; động cơ cho xe cộ mặt đất; mô tơ cho xe cộ trên mặt 
đất; động cơ điện cho xe cộ mặt đất; vô lăng cho phương tiện mặt đất; chân chống cho 
phương tiện mặt đất; xích cho phương tiện mặt đất. 

 
 

(210) 4-2016-03706 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Kỹ thuật Vtech   (VN) 
Số 5, ngách 21/1, đường Đặng Thùy 
Trâm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức 
các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; xây dựng (lập) diễn đàn trò chơi để người chơi thảo 
luận [giải trí]; tổ chức cuộc thi trò chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không 
tải xuống được.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ kết bạn qua mạng xã hội, mạng xã hội và dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ.  

 

 
210) 4-2016-03707 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) QUANJIAN NATURAL MEDICINE 

SCIENCE & TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO.,LTD.   (CN) 
No.1 Quanjian Road, Douzhangzhuang 
Town, Wuqing District, Tianjin City, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dâu xả dưỡng tóc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế 

phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch; tinh dầu; mỹ phẩm; 
nước hoa; chế phẩm đánh răng; hỗn hợp thơm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm].  

 
Nhóm 05: Đồ uống y tế; thuốc dùng cho mục đích y tế; thảo dược; trà thảo mộc dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm vitamin; thuốc bổ [thuốc]; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; thảo dược khử độc; băng vệ sinh; men phủ dùng trong nha khoa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị 
vật lý trị liệu; gối gây ngủ dùng trong điều trị chứng mất ngủ; bình sữa cho trẻ em bú; 
dụng cụ tránh thụ thai không chứa hóa chất; mô cấy dùng trong phẫu thuật làm bằng vật 
liệu nhân tạo; đế giày chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; trà; đường glucoza dùng cho mục đích nấu ăn; 
đường; mật đường dùng cho thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế 
phẩm ngũ cốc; mạch nha dùng làm thực phẩm cho người; tinh bột dùng cho thực phẩm; 
tinh chất dùng cho thực phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh dầu.  

 
Nhóm 33: Dịch chiết trái cây chứa cồn; rượu khai vị; đồ uống được chưng cất; rượu hỗ trợ 
tiêu hóa [rượu mùi và rượu mạnh]; rượu mạnh [đồ uống]; dịch chiết rượu; đồ uống có cồn 
trừ bia; đồ uống có cồn chứa trái cây; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không được pha 
chế từ bia.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; xúc tiến bán 
hàng cho người khác; quản lý kinh doanh của người hoạt động thể thao; tái lập kinh 
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doanh; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; cho thuê máy bán hàng 
tự động; bán buôn hoặc bán lẻ chế phẩm dược phẩm, thú y, vệ sinh và vật tư y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; bệnh viện; chăm sóc sức khoẻ; vật lý trị liệu; 
tư vấn dược học; nhà nghỉ dưỡng bệnh; thẩm mỹ viện; trợ giúp về thú y; làm vườn; cho 
thuê tiện nghi vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-03708 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HONLEI Đức 
HÀ  (VN) 
Lô C5-1, C5-2, Khu công nghiệp Hòa 
Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, 
xe máy; xuất nhập khẩu xe máy điện, xe đạp điện, xe ô tô điện xe cộ chạy bằng điện, xe 
máy; giới thiệu sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe 
máy; trưng bày xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy; 
quảng cáo (tờ rơi, biển hiệu) xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện xe cộ chạy bằng điện, 
xe máy.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, làm sạch xe cộ.  
 

 
(210) 4-2016-03709 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.7.25; 25.5.1; 26.1.1; A26.1.16; 

26.13.25 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) KONCI MARKETING GMBH  (DE) 

Baerler Strasse 100, 47441 Moers, 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 

thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

(210) 4-2016-03710 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) FRESENIUS KABI AG   (DE) 

Else-Krâner-Str. 1, Bad Homburg 61352, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ thẩm phân máu dùng để hút máu toàn phần, tách các thành 
phần của máu và trả phần máu còn lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; thiết bị và 
dụng cụ để tách các thành phần của dịch thể; thiết bị và dụng cụ thẩm phân máu bao gồm 
chủ yếu là ống và vật chứa đựng bằng nhựa tất cả được bán như các bộ phận của bộ thiết 
bị thẩm phân máu dùng để hút máu toàn phần, tách các thành phần của máu và trả phần 
máu còn lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; thiết bị và dụng cụ dùng để thẩm phân 
các thành phần của dịch thể bao gồm ống và vật chứa đựng bằng nhựa tất cả được bán như 
các bộ phận của bộ thiết bị thẩm phân máu dùng để hút máu toàn phần, tách các thành 
phần của máu và trả phần máu còn lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; thiết bị và 
dụng cụ y tế dùng để thử máu và điều trị các bệnh về máu; thiết bị và dụng cụ y tế và 
phẫu thuật dùng để hút máu toàn phần, tách các thành phần của máu và trả phần máu còn 
lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; lớp màng dùng cho thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể 
là lớp phủ bảo vệ dùng để đóng kín và/hoặc gắn kín dụng cụ y tế; thiết bị thay thế cho tất 
cả các hàng hóa nêu trên.  

 

(210) 4-2016-03711 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) FRESENIUS KABI AG    (DE) 

Else-Krâner-Str. 1, Bad Homburg 61352, 
Germany   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ thẩm phân máu dùng để hút máu toàn phần, tách các thành 

phần của máu và trả phần máu còn lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; thiết bị và 
dụng cụ để tách các thành phần của dịch thể; thiết bị và dụng cụ thẩm phân máu bao gồm 
chủ yếu là ống và vật chứa đựng bằng nhựa tất cả được bán như các bộ phận của bộ thiết 
bị thẩm phân máu dùng để hút máu toàn phần, tách các thành phần của máu và trả phần 
máu còn lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; thiết bị và dụng cụ dùng để thẩm phân 
các thành phần của dịch thể bao gồm ống và vật chứa đựng bằng nhựa tất cả được bán như 
các bộ phận của bộ thiết bị thẩm phân máu dùng để hút máu toàn phần, tách các thành 
phần của máu và trả phần máu còn lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; thiết bị và 
dụng cụ y tế dùng để thử máu và điều trị các bệnh về máu; thiết bị và dụng cụ y tế và 
phẫu thuật dùng để hút máu toàn phần, tách các thành phần của máu và trả phần máu còn 
lại cho người cho máu hoặc bệnh nhân; lớp màng dùng cho thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể 
là lớp phủ bảo vệ dùng để đóng kín và/hoặc gắn kín dụng cụ y tế; thiết bị thay thế cho tất 
cả các hàng hóa nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-03715 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.3.23; 26.4.3 
(731) HUANG TEHSI   (CN) 

Building C, No 15, ZhanYe Road, 
Jinshan District, Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; sơn; véc ni; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện 

trong (lớp lót phủ trước khi sơn).  
 

 
(210) 4-2016-03716 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(300) 1036856 05.02.2016 NZ 

  

(731) SOLSKYN PERSONAL CARE LLC  

(US) 

1725 North Brown Road, Lawrenceville, 

Georgia 30043, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Kem chống nắng có chứa thuốc đuổi muỗi (xua đuổi côn trùng); và kem dưỡng 

ẩm da có chứa thuốc đuổi muỗi (xua đuổi côn trùng).  
 

 
210) 4-2016-03717 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(300) 1036858 05.02.2016 NZ 

  

(731) SOLSKYN PERSONAL CARE LLC  

(US) 

1725 North Brown Road, Lawrenceville, 

Georgia 30043, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, cụ thể là: các sản phẩm chống nắng 

dưới dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng), chất gien (chất lỏng đặc quánh), dầu và chế 

phẩm xịt; các sản phẩm tự tạo làn da rám nắng dưới dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng 

lỏng), chất gien (chất lỏng đặc quánh), dầu và chế phẩm xịt; kem đặc dùng để dưỡng ẩm 

môi; các sản phẩm dưỡng ẩm da dưới dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng), chất gien 

(chất lỏng đặc quánh), dầu và chế phẩm xịt; các sản phẩm thoa da sau khi đi nắng dưới 

dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) vâ chế phẩm xịt; các sản phẩm chăm sóc da dưới 

dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt; sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) 

dùng cho da mặt; sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt dùng cho tay và cơ 

thể; chế phẩm xịt và dạng thỏi (cây lăn) dùng để chống đỡ mồ hôi và khử mùi cơ thể; các 

sản phẩm để tắm và làm sạch cơ thể dưới dạng sữa tắm, chất gien (chất lỏng đặc quánh), 

sữa dưỡng, chế phẩm xịt và dầu; các sản phẩm chăm sóc tóc dưới dạng nước xịt, chất gien 

(chất lỏng đặc quánh), dầu và nước thơm dùng để xịt tóc; tất cả các sản phẩm trên có tác 

dụng thúc đẩy, tăng cường, phát triển và bảo vệ da và vùng da rám nắng.  
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(210) 4-2016-03718 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 1036860 05.02.2016 NZ 

  
(731) SOLSKYN PERSONAL CARE LLC  

(US) 
1725 North Brown Road, Lawrenceville, 
Georgia 30043, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, cụ thể là các sản phẩm chống nắng 

dưới dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng), chất gien (chất lỏng đặc quánh), dầu và chế 
phẩm xịt; kem đặc dùng để dưỡng ẩm môi; các sản phẩm thoa da sau khi đi nắng dưới 
dạng sưa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt dùng cho da; các sản phẩm dưỡng 
da dưới dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt dùng cho da; sữa dưỡng 
(mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt dùng cho cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
dưỡng ẩm cho cơ thể dưới dạng dầu, chất gien (chất lỏng đặc quánh), sữa dưỡng (mỹ 
phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm và làm sạch cơ thể 
dưới dạng sữa tắm, chất gien (chất lỏng đặc quánh), sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng), chế 
phẩm xịt và dầu; tất cả các sản phẩm trên có tác dụng thúc đẩy, tăng cường, phát triển và 
bảo vệ da và vùng da rám nắng.  

 

 
(210) 4-2016-03719 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 1036859 05.02.2016 NZ 

  
(731) SOLSKYN PERSONAL CARE LLC  

(US) 
1725 North Brown Road, Lawrenceville, 
Georgia 30043, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, cụ thể là các sản phẩm chống nắng 

dưới dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng), chất gien (chất lỏng đặc quánh), dầu và chế 
phẩm xịt; kem đặc dùng để dưỡng ẩm môi; các sản phẩm thoa da sau khi đi nắng dưới 
dạng sưa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt dùng cho da; các sản phẩm dưỡng 
da dưới dạng sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt dùng cho da; sữa dưỡng 
(mỹ phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt dùng cho cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
dưỡng ẩm cho cơ thể dưới dạng dầu, chất gien (chất lỏng đặc quánh), sữa dưỡng (mỹ 
phẩm dạng lỏng) và chế phẩm xịt; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm và làm sạch cơ thể 
dưới dạng sữa tắm, chất gien (chất lỏng đặc quánh), sữa dưỡng (mỹ phẩm dạng lỏng), chế 
phẩm xịt và dầu; tất cả các sản phẩm trên có tác dụng thúc đẩy, tăng cường, phát triển và 
bảo vệ da và vùng da rám nắng.  
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(210) 4-2016-03720 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C.  

(AR) 
Boyac¸ 237, P.C. 1406, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2016-03721 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) LABORATORIOS CASASCO S.A.l.C.  

(AR) 
Boyac¸ 237, P.C. 1406, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-03722 (220) 16.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 19.7.1; 19.7.7 
(731) KABUSHIKI KAISHA LAWSON (also 

trading as Lawson, Inc.)   (JP) 
11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-8643 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống có cồn trên cở sở mạch nha lên men để tạo thành bia; nước uống 
có ga; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); 
nước khoáng [đồ uống]; đồ uống cola (không có cồn); nước sô đa; nước sô đa có hương vị 
gừng; ramune (nước giải khát sủi bọt có ga của Nhật Bản làm bằng nước sô đa có hương 
vị thơm); nước chanh; nước ép từ quả chanh (dạng xi-rô), đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước 
ép rau [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2016-03724 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng chanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Những Giải 
Pháp Đơn Giản  (VN) 
29/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 

máy tính; tư vấn phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-03725 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Ly  (VN) 
Số nhà 44 - ngõ 2 - phố Cầu Đất, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-03727 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.5.1 

(591) Đen, đỏ, xanh da trời 

(731) Nguyễn Thị Thảm  (VN) 
Số 108, đường số 2, khu phố 4, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ nón thời trang, giày dép thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-03728 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-03729 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt    (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-03730 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-03731 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-03732 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt    (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-03733 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 24.15.21 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiên Phong  (VN) 
Số 15/62, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi (vận chuyển hành khách bằng taxi); dịch vụ cho thuê taxi tự lái.  

 

 
(210) 4-2016-03734 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; A25.7.4; 26.4.3; 26.4.7; A5.5.22; 

5.5.19 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
210) 4-2016-03735 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A2.1.23; 2.1.1; 11.3.18; 5.5.19 
(591) Cam, nâu nhạt, đỏ, vàng, hồng đậm, 

xanh lá cây, xanh đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vua SUSHI   (VN) 
Phòng 9.7A, lầu 9, tòa nhà Etown1, số 
364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-03736 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; A24.15.11; 24.15.1; 26.13.25; 

26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải 
Đường Sắt Hà Nội  (VN) 
Số nhà 130 đường Lê Duẩn, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường sắt; giữ, đặt chỗ cho các chuyến đi; môi giới vận tải; vận 
chuyển hàng hóa; thuê phương tiện vận tải; dịch vụ giao hàng; kho hàng hóa; vận chuyển 
đồ vật có giá trị; chuyên chở bằng xe tải; thông tin về vận tải; đóng gói hàng hóa; cho 
thuê bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công ten nơ); hoạt 
động cứu hộ vận tải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; cho thuê toa chở hàng chạy trên 
đường ray.  

 

 
210) 4-2016-03737 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 26.13.25; 24.15.21; 26.1.2; 

A24.15.11; 24.15.1; 26.3.23 
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải 
Đường Sắt Hà Nội  (VN) 
Số nhà 130 đường Lê Duẩn, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường sắt; giữ, đặt chỗ cho các chuyến đi; môi giới vận tải; vận 

chuyển hàng hóa; thuê phương tiện vận tải; dịch vụ giao hàng; kho hàng hóa; vận chuyển 
đồ vật có giá trị; chuyên chở bằng xe tải; thông tin về vận tải; đóng gói hàng hóa; cho 
thuê bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công ten nơ); hoạt 
động cứu hộ vận tải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; cho thuê toa chở hàng chạy trên 
đường ray.  

 

 
(210) 4-2016-03738 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.7.1; 26.15.15 
(731) INTERBASIC HOLDING S.r.l   (IT) 

Strada Settecamini 116, 63811 
Sant'Elpidio A Mare, Fermo, Italy  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa.  

 

 
(210) 4-2016-03739 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Võ Văn Quảng  (VN) 
K245/27 Lê Duẩn, tổ 23, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức lễ cưới.  
 

 
(210) 4-2016-03740 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; chất khử mùi dùng cho cá nhân; 

chất chống đổ mồ hôi; xà phòng vệ sinh; sữa rửa mặt dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc phụ khoa (thuốc đặt); dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa 
thuốc; nước pha (nước hãm) y tế; muối để tắm dùng trong ngành y; nước súc miệng dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03741 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710, 
U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng tiền xu dùng để sưu tập.  

 

 
(210) 4-2016-03751 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.17.17; 5.7.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Tổ sản xuất, kinh doanh gạo 
Hồng Ngọc óc Eo  (VN) 
Tổ 03, ấp Trung Sơn, thị trấn óc Eo, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2016-03752 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.6; 3.9.1; 26.1.6 
(591) Vàng đồng, vàng, nâu, đen, trắng, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gia Bảo Nghi  (VN) 
Số 385/40 Bình Đức 4, phường Bình 
Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá. 
 

Nhóm 31: Cá giống,  thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm. 
 

 
(210) 4-2016-03753 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.17.17; 24.17.25 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 Đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-03754 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Duy 
Đăng Quang  (VN) 
5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quần áo thời trang, ví (bóp), túi xách, giày dép, mũ (nón), dây nịt, 

dây chuyền, vòng đeo tay, bông tai khăn choàng cổ, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-03755 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.1.5; 15.7.1; A15.7.2 
(731) GUANGZHOU OPEL INDUSTRY CO., 

LTD   (CN) 
RM3905, 39/F Block EPWTCNo. 1022 
Xingang East Road,Haizhu 
District,Guangzhou People's Republic of 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu trải sàn nhà; tấm phủ sàn; thảm tập thể thao; tấm phủ sàn 

bằng nhựa vinyl; thảm chống trượt; lớp lót dưới thảm; thảm ô tô; giấy dán tường; vải sơn 

lát sàn nhà. 
 

 
(210) 4-2016-03756 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.4.2; 26.4.9; A2.3.16; 

2.3.8 

(591) Xanh, đen, trắng, xanh nhạt 

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thiên Thủy Dược  
(VN) 
Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y.  
 

 
(210) 4-2016-03757 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.9.1; 2.3.1; A2.3.24 

(591) Tím, trắng, vàng, nâu, đen, tím nhạt, 

vàng nâu 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03758 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.19; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Đen, xám đậm, vàng, vàng nâu, nâu, 

trắng 
(731) Phạm Thị Hồng Nhung   (VN) 

Khối 10, phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất, thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai.  
 

 
(210) 4-2016-03759 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.15.15; 1.15.9; A1.1.5; 

A1.1.12 
(591) Vàng đen, xám đậm, vàng, vàng nâu, 

trắng 
(731) Phạm Thị Hồng Nhung   (VN) 

Khối 10 phường Vạn Phúc, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị và dụng cụ y tế, 

vòng tránh thai.  
 
 

(210) 4-2016-03760 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
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(210) 4-2016-03761 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03762 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ; thuôc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
210) 4-2016-03763 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như lúa, khoai, sắn, cây ăn quả, rau, các loại thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc diệt cỏ, 
thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương 
thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản 
xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu, 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03764 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
cỏ thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  

 

 
(210) 4-2016-03765 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-03766 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 11.3.18 
(591) Đỏ mận, vàng cam, xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Bành Đức Phong  (VN) 
Số 159A phố Lê Đại Hành, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar; quán ăn nhanh; khách sạn. 

 

 
210) 4-2016-03767 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A11.3.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại quốc tế Mặt Trời 
Đỏ   (VN) 
P207, nhà C3, làng quốc tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-03769 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại & sản xuất Gia 
Phát Hà Nội  (VN) 
Số 30, tổ 10, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-03770 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.4; A3.1.21 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tinh bột sắn 
Tây Nguyên - Đắk Hà   (VN) 
Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, huyện 
Đắk Hà, tỉnh Kon Tum  
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(511)   Nhóm 30: Bột sắn; bột mỳ.  
 

 
(210) 4-2016-03771 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 8.7.11 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) GSWING LTD.   (KR) 

8F, Korea Line Corporation B/D, 570, 
Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul 
06163, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm giao diện đồ họa người dùng; phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần 

mềm có thể tải xuống được, thiết bị và dụng cụ nghe nhìn dùng điện; phần mềm máy tính 
để ghi lại, truyền, lưu trữ và lập danh mục dữ liệu và tài liệu, trò chơi viđêô trên đĩa (phần 
mềm máy tính), chương trình trò chơi viđêô; thiết bị mô phỏng dùng cho đánh gôn; thiết 
bị mô phỏng dùng cho đánh gôn qua màn hình; máy quay viđêô để phân tích cú xoay 
người đánh gôn dụng cụ đo khoảng cách dùng cho đánh gôn; kính bảo hộ dùng cho đánh 
gôn, hệ thống nhận dạng vị trí di động dùng cho đánh gôn.  

 

 
(210) 4-2016-03772 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Thanh Xuân  

(VN) 
Thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; các tông; khăn giấy ướt; khăn lau bằng giấy; vở; khăn giấy để tẩy trang.  
 

 
(210) 4-2016-03774 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) NINGBO LOCTEK VISUAL 

TECHNOLOGY CORP.   (CN) 
No. 588, Qihang South Road, Yinzhou 
Economic Development Zone, Zhanqi 
Town, Yinzhou District, Ningbo City, 
Zhejiang, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Quả bóng để chơi; xe đạp đặt cố định để luyện tập thể dục; quả tạ tập thể dục; 

dây chun kéo tập ngực (dụng cụ thể dục); dụng cụ rèn luyện hình thể; cần câu cá; đồ chơi; 
găng tay chơi bóng chày.  
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(210) 4-2016-03775 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH Liên Phát Quốc 

TẾ  (VN) 
8/5F Bà Điểm 9, ấp Đông Lân 1, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón bổ sung khoáng chất dùng trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 05: Thuốc thú y, chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích 
thú y; chất diệt nấm; chất diệt cỏ dại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: phân bón, chế phẩm phân bón, phân bón 
bổ sung khoáng chất dùng trong nông nghiệp, chế phẩm thú y, chất bổ sung dinh dưỡng, 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y, chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại. 

 

 
(210) 4-2016-03776 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.17.11; 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25; 

A26.4.6 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 
(731) Liên đoàn VOVINAM Việt Nam  

(VN) 
Số 221 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 14: Huy chương; phù hiệu và huy hiệu làm bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; 

đồng hồ. 
 

Nhóm 25: Quần áo thể thao, giày [dép] thể thao, mũ [nón] thể thao; tất [vớ] thể thao. 
 

Nhóm 28: Vũ khí đấu kiếm; mặt nạ đấu kiếm; bia để ngắm bắn; đệm lót để bảo vệ [bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho đấu võ]; găng tay đấm bốc; dụng cụ thể thao dùng để tập 
võ thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo, mua bán dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 41: Đào tạo giáo dục, dạy võ; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch vụ bấm giờ trong 
các cuộc thi thể thao; tổ chức và sắp xếp các cuộc thi võ. 
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Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ điều tra thông tin cá 
nhân; dịch vụ thám tử tư; vệ sĩ cho cá nhân. 

 

(210) 4-2016-03777 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.1; A24.7.23 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 

mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2016-03778 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.1; A24.7.23 
(591) Xanh, trắng, đen, đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 

mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2016-03779 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.1; A24.7.23 
(591) Đen, đỏ, xanh, trắng, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1453 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 
mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2016-03780 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.1; A24.7.23 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, vàng, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 
mặt nạ dưỡng da. 

 

 
210) 4-2016-03781 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 
mặt nạ dưỡng da. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, n−ơc hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2016-03782 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.3; 26.4.2 
(591) Hồng, đen, trắng, nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 
mặt nạ dưỡng da. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 

 
210) 4-2016-03783 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.3 
(591) Hồng, trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 

mặt nạ dưỡng da.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 
da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2016-03784 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.5.1; 2.5.3; 1.3.1 
(591) Hồng, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 

mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2016-03785 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) HETERO LABS LIMITED  (IN) 

7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1455 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
210) 4-2016-03786 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  

(PK) 
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-03787 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) SANISPHERE LIMITED  (HK) 
2F/A, St John's Building, 33 Garden 
Road, Central, Hong Kong 

 
(511)   Nhóm 35: Khảo sát thị trường, tư vấn kinh doanh, khảo sát POP (quan sát giao dịch tại 

nhà thuốc).  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-03790 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) KENTWOOD FLOORS INC.  (CA) 

811 Cliveden Avenue, Delta, British 
Columbia, Canada, V3M 5R6 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; ván sàn gỗ cứng; ván sàn gỗ ép; ván sàn bằng nhựa vinyl, ván sàn 
tre; ván sàn cao su. 

 

 
(210) 4-2016-03791 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nước giải nhiệt 
Tâm An  (VN) 
399/5 Trương Công Định, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 
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(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước uống đóng chai; nước uống có gaz. 
 

 
(210) 4-2016-03792 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; A5.7.23; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Tâm Farm  
(VN) 
Tổ dân phố 02, phường Ninh Hiệp, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi tươi; trái cây tươi. 

 

 
(210) 4-2016-03793 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A25.3.3; A1.1.9; 5.7.18 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 
(731) SABROSTAR FRUIT COMPANY S. A.  

(EC) 
Ave. Francisco de Orellana No. 234, 
Blue Tower Bldg, 15th Floor, Suite 1501, 
Guayaquil, Guayas, Ecuador 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi và hoa quả tươi, đặc biệt là chuối.  

 

 
(210) 4-2016-03794 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Tổng công ty VIGLACERA - 

CTCP  (VN) 
Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacera, số 1 
đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 
Nam Tù Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sứ vệ sinh; vòi hoa sen; buồng tắm gương 

sen [khoang kín]; bồn rửa; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống 
vệ sinh]; bồn tắm. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng gốm; vật liệu xây dựng bằng sứ; vật liệu xây dựng phi 

kim loại cụ thể là gạch ngói đất sét nung, gạch ốp lát ceramic và granite, vật liệu chịu lửa 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thủy tinh dùng trong xây dựng cụ thể là kính 
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tấm [cửa sổ], kính nổi, dùng cho xây dựng, kính an toàn, kính cách âm cách nhiệt, tấm lát 

và ngói bằng thủy tinh; hạt thủy tinh dùng để đánh dấu đường; cửa nhựa, khung cửa 

không bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa không làm bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn 

phòng; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và phân phối vật liệu xây dựng, kính xây dựng, thiết bị vệ 

sinh, đồ gỗ và các dụng cụ gia đình và văn phòng. 
 

 
(210) 4-2016-03795 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Lưu Hoàng Đức  (VN) 
555 Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 4, phường 9, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mặn. 
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ bi-za. 
 

Nhóm 43: Quán ăn; quán phở; quán bún; quán hủ tiếu; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà 

hàng; quán ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2016-03796 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.14; 5.3.20; A11.3.4; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh 

lá cây đậm, vàng nhạt, nâu, nâu nhạt, 

đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Hùng Phát  (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); bột dùng cho thực phẩm; ngũ cốc; cà phê; cacao; gia vị. 
 

Nhóm 32: Bột giải khát hòa tan; nước trái cây, nước uống có gaz; nước uống không cồn; 

nước khoáng. 
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(210) 4-2016-03797 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.14; 5.3.20; A11.3.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng 

nhạt, nâu, đen, trắng, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát   (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); bột dùng cho thực phẩm; ngũ cốc; cà phê; cacao; gia vị.  
 

Nhóm 32: Bột giải khát hòa tan; nước trái cây, nước uống có gaz; nước uống không cồn; 
nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-03798 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; 4.5.1; A25.7.6 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, hồng, nâu, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dinh Dưỡng 
Chuyên Nghiệp  (VN) 
115 khu phố 2, Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2016-03799 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; 

A25.7.6 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, hồng, nâu, 

cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dinh Dưỡng 
Chuyên Nghiệp   (VN) 
115 khu phố 2, Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng trong y tế. 
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(210) 4-2016-03800 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03801 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SHENZHEN FOSHANTANG 

ELECTRONIC CO.,LTD   (CN) 
903, Building 2, Zhongtai Electronic 
Technology Park, Donghuan 1 Road, 
Minzhi Street, Longhua New District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu USB; bộ định vị bằng sóng âm; vỏ hộp loa; máy ảnh 

[chụp ảnh]; thiết bị sạc pin; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp].  
 

 
(210) 4-2016-03802 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn các loại (không 

còn sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản; trái cây đã 
được nấu chín, sấy khô và bảo quản; mứt ướt các loại (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát 
hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản phẩm sữa; dầu ăn; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạt; giấm ăn; nước sốt (gia vị); gia vị; đá lạnh dùng cho đồ uống.  
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Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước hoa quả; xi-rô 
dùng làm đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
210) 4-2016-03804 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo Trang  (VN) 
Khu 10, xã Trí Tiên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước giải khát, bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-03805 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Thái Mỹ Ngân   (VN) 

ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2016-03806 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-03807 (220) 17.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Minh  (VN) 
Phòng 1404, CT5 Khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-03808 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 5.7.3; A5.11.11; 24.17.17 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần FAS JUST IN 
TIME  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà FAS, 232 Hòa Bình, 
phường Cự Khối, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bột mỳ, miến, bột ngũ cốc và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh gạo.  

 

 
(210) 4-2016-03809 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 5.5.19 
(591) Hồng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KENGO Việt Nam  
(VN) 
Số 27 ngách 75/143 đường Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, dầu gội đầu, 

sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2016-03810 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Nâu(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sư Tử Trắng  
(VN) 
34/3 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; cửa hàng giải khát.  

 
 

(210) 4-2016-03811 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3 
(591) Xanh non lá mạ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH COOKING STUDIO  
(VN) 
Căn hộ LD-2.6, số 67 Mai Chí Thọ, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1462 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-03813 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.1.1 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; robot hút bụi; bộ 

phận và linh kiện của các sản phẩm nói trên.  
 

 
(210) 4-2016-03814 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SHIKIBO LTD.  (JP) 

No. 2-6 Bingomachi 3-Chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm thơm phòng; chất khử mùi cho 

người hoặc động vật; chất khử mùi cho vật nuôi; mỹ phẩm; nước hoa; chất thơm và hương 
thơm để thắp.   

 
Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; chất khử mùi không dùng cho người hoặc 
động vật; chất khử mùi dùng cho quần áo và hàng dệt; chế phẩm khử mùi không khí; chế 
phẩm dược; miếng đệm lót vệ sinh; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã lót 
[tã trẻ em]; bông khử trùng.   

 

 
(210) 4-2016-03815 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) PIONEER HI-BRED 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131 - 1014, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu đậu nành. 

 
Nhóm 31: Hạt nông nghiệp thuộc nhóm 31. 
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(210) 4-2016-03816 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.5.20 
(731) PIONEER HI-BRED 

INTERNATIONAL, INC.   (US) 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131 - 1014, USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu đậu nành. 
 

Nhóm 31: Hạt nông nghiệp thuộc nhóm 31.  
 

 
(210) 4-2016-03817 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 4.3.3; A6.3.4; 1.3.1; 1.5.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mặt Trời Hạ 
Long   (VN) 
Số 277, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 

chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-03819 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quyết Thắng  
(VN) 
229 Lê Hồng Phong, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-03820 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quyết Thắng  
(VN) 
229 Lê Hồng Phong, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe.  
 

Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống.  
 

 
210) 4-2016-03821 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại phân phối Alba  
(VN) 
25 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm chức năng, nông, lâm sản nguyên liệu. 

 

 
(210) 4-2016-03822 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1; 3.9.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Cơ sở Ngọc Oanh  (VN) 
Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản các loại đã được chế biến, bảo quản, sấy khô, đông lạnh; món ăn 

được chế biến từ thủy hải sản; nước mắm; chả cá.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thủy hải sản tươi, đông lạnh, sấy khô, đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-03823 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
bếp ga Mit  (VN) 
554/157A, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bình chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng.  
 

Nhóm 07: Đèn xì vận hành bằng ga  
 

Nhóm 08: Dao. 
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Nhóm 11: Đèn pin. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế. 
 

Nhóm 21: Thùng ướp lạnh. 
 

Nhóm 22: Lều trại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: keo xịt chống bụi bẩn. 
 

 
(210) 4-2016-03824 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Trịnh Thị Trang  (VN) 
67E, ngõ 438, ngách 175, ngõ Thịnh 
Quang, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt, dầu máy, dầu thủy lực.  

 

 
(210) 4-2016-03825 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.7.25; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kim 
khí Hồng Phát   (VN) 
Xóm 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-03826 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.6; 26.1.2; 3.4.18; A3.4.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 

nâu, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Quốc tế Big C Đồng 
Nai  (VN) 
Khu phố 1, phường Long Bình Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 29: Giò lụa (chả lụa); pa - tê; giò thủ dồn thịt; thịt jăm-bông (thực phẩm ăn liền 
được chế biến từ thịt); xúc xích (thực phẩm ăn liền được chế biến từ thịt, tôm); thịt xông 
khói.  

 

 
(210) 4-2016-03827 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Vinacomm  (VN) 
Số D1, ngõ 277, tổ 57, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy kéo, máy gặt đập liên 

hợp, máy cấy lúa, máy cắt cỏ [máy móc], máy nông nghiệp, máy cày [máy làm đất], máy 
gieo hạt, phụ kiện thay thế của các máy trên.  

 

 
(210) 4-2016-03828 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Vinacomm   (VN) 
Số D1, ngõ 277, tổ 57, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy kéo; máy gặt đập liên hợp; máy cấy lúa; máy cắt cỏ [máy móc]; máy nông 

nghiệp; máy cày [máy làm đất]; máy gieo hạt.  
 

 
(210) 4-2016-03829 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Dương Nhật Tân  (VN) 

36b ngõ 111 đường Nguyễn Phong Sắc, 
tổ 35, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03830 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.3; 2.7.12 
(591) Xanh, đen, xanh cốm, hồng tím, hồng 

tím nhạt, xám, nâu, vàng cam, tím, vàng, 
xanh lam, trắng 

(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  
(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03831 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.7.3; 2.7.12 
(591) Xanh, đen, xanh cốm, hồng tím, hồng 

tím nhạt, xám, nâu, vàng cam, tím, vàng, 
xanh lam, trắng 

(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  
(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

(210) 4-2016-03832 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.7.12; 2.7.13; 2.7.15 
(591) Đen, đỏ, xanh nhạt, xanh, xám, nâu, đỏ 

nâu, tím, vàng nâu, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-03833 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.9; A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2 
(591) Đen, xám, xanh, xám đậm, xanh sẫm, 

nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03834 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-03835 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03836 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-03837 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân     (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-03838 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng LEGACY   (VN) 
Copac Square, tầng 1, số 12 Tôn Đản, 
phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; khăn giấy; giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2016-03839 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng LEGACY    (VN) 
Copac Square, tầng 1, số 12 Tôn Đản, 
phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; vật liệu dùng làm bàn chải.  

 
 

(210) 4-2016-03840 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ cao Madefresh  
(VN) 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-03841 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ cao Madefresh  
(VN) 
400/1 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03842 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Masan  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-03843 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Masan    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền.  
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(210) 4-2016-03844 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Masan  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 

Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-03845 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) AGROPUR COOPERATIVE   (CA) 

101 Roland-Therrien Blvd., Suite 600, 

Longueuil, Quebec, Canada, J4H 4B9 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Lactoza (phụ phẩm của quá trình sản xuất nước sữa giàu protein cô đặc và nước 

sữa giàu protein cô lập) được sử dụng để sản xuất đồ uống trên cơ sở bơ sữa và sữa khuấy.  

 

Nhóm 29: Bột nước sữa; bột váng sữa (sản phẩm được làm bằng cách tách protein và các 

chất rắn khác từ nước sữa); nước sữa tách protein; bột nước sữa ít lactoza; bột sữa không 

kem; bột nước sữa ngọt.  
 

 
(210) 4-2016-03847 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A25.7.21; 1.17.25; 26.4.2 

(591) Xám tối, vàng, xám, đen, trắng 

(731) MOUNT GAY DISTILLERIES 

LIMITED  (XX) 

Brandons, Saint Michael, Barbados, West 

Indies 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu rum.  
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(210) 4-2016-03848 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, NL-5831, AN 
Boxmeer, Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho mục đích thú y. 

 

 
(210) 4-2016-03850 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) EICHER MOTORS LIMITED   (IN) 

3rd Floor-Select Citywalk, A-3, District 
Centre, Saket, New Delhi-110017, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; tấm che chống chói mắt dùng cho ô tô; kính chống lóa mắt; tấm 
chắn chống lóa mắt; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn; la bàn chỉ hướng; áo phao cứu 
sinh; kính bảo hộ cho thể thao; thiết bị định vị toàn cầu (GPS) dùng cho xe cộ. 

 

Nhóm 12: Xe mô tô hạng nhẹ; xe máy cơ giới hóa; xe tay ga (xe scutơ); xe máy có bàn 
đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe hai bánh, xe ba bánh; ô tô; động cơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; yên xe máy; giảm xóc cho phương tiện giao thông trên bộ; còi 
cho xe cộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; xích cho xe máy, chuông xe máy; chân 
chống xe máy; khung xe máy; săm xe máy; cái chắn bùn cho xe máy; tay lái xe máy, 
động cơ cho xe máy; moay-ơ xe máy; lốp xe máy; giá để hành lý cho xe cộ; khớp ly hợp 
cho xe cộ trên mặt đất; lớp đệm khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; phanh cho xe cộ trên 
mặt đất; lót phanh cho xe cộ trên mặt đất; bánh xe và vành bánh xe máy; các bộ phận, phụ 
tùng và linh kiện của các sản phẩm trên, tất cả thuộc nhóm 12. 

 

Nhóm 18: Túi cho thể thao; yên ngựa; ba lô; yên cương; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc; 
da và da giả.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu; áo vét [trang phục]; áo khoác choàng [trang phục]; áo nịt 
len [trang phục]; váy sợi chui đầu, áo ngoài mặc chui đầu; áo sơ mi và quần dài bằng da 
(trang phục), quần áo giả da; vật giữ ấm chân; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; quần ống 
bó [quần dài]; quần áo bằng vải lanh; lớp lót may sẵn [bộ phận của quần áo]. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh phòng trưng bày bán lẻ ô tô, quản lý kinh doanh cửa hàng 
và tiệm bán lẻ; quản lý kinh doanh phân phối, marketing, trưng bày, triển lãm tại các cửa 
hàng; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại và quảng 
cáo. 

 

Nhóm 41: Hoạt động văn hóa và thể thao; cung cấp dịch vụ đào tạo, giải trí, giáo dục, vui 
chơi hoặc tiêu khiển cho người dân. 
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(210) 4-2016-03851 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản, đầu tư tài chính để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.  

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, công 
trình dân dụng, kỹ thuật; trang trí nội thất.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in bao bì. 
 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, công trình dân dụng và 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-03852 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh dương(540) 

 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Sài 
Gòn Thương Tín   (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 
bất động sản, đầu tư tài chính để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư.   

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, công 
trình dân dụng, kỹ thuật; trang trí nội thất.   

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in bao bì.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, công trình dân dụng và 
công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-03853 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng phớt đỏ, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nhớt Thịnh Phát  
(VN) 
6E2 đường Hà Huy Giáp, khu nhà ở biệt 
thự Thạnh Xuân, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ; dầu để bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2016-03854 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực bạch tuộc nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gà vịt, ngan ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá mực bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 

 
 

(210) 4-2016-03855 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa. 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gà vịt, ngan ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá mực bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
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chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-03858 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.4.1; A5.5.20 
(591) Trắng, hồng đậm, tím than 
(731) Đỗ Tiến Hùng  (VN) 

Số 24 ngách 31/11 phố Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 26: Hoa nhân tạo; hoa nhân tạo (hoa giả) làm bằng giấy, vải, nhựa; trái cây giả; 

vòng hoa nhân tạo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát hoa; dịch vụ điện hoa trong nước và quốc tế; dịch vụ giao 
hàng; dịch vụ đóng gói hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2016-03859 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A11.3.2; A11.3.3; 1.3.1 
(731) BRAINY MOVES PTE LTD   (SG) 

80 Changi Road #03-20, Centropod @ 
Changi, Singapore 419715  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các lớp học, hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc nói chuyện liên 

quan đến việc luyện tập để nâng cao năng lực thể chất và tinh thần; dịch vụ nghiên cứu, 
thông tin, đánh giá và tư vấn về giáo dục liên quan đến việc luyện tập để nâng cao năng 
lực thể chất và tinh thần; huấn luyện (dịch vụ giáo dục và đào tạo); dịch vụ đào tạo về sức 
khỏe và luyện tập thể chất; tư vấn và hướng dẫn về giáo dục và lối sống (đào tạo); dịch vụ 
tư vấn và chỉ dẫn đào tạo và giáo dục về sức khỏe thể chất; cung cấp các thông tin liên 
quan đến hướng nghiệp, tổ chức các cuộc vui chơi để tăng cường sự đoàn kết và các thông 
tin về luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe và duy trì vóc dáng; dịch vụ dịch vụ giáo 
dục và đào tạo về an toàn và chăm sóc sức khỏe lao động; cung cấp các trang thiết bị giải 
trí, các trang thiết bị tập thể dục, và các trang thiết bị để duy trì vóc dáng cho trẻ em, 
người già và người khuyết tật; cung cấp các thiết bị và phương tiện cho luyện tập thể dục; 
tổ chức các lớp học và hội thảo về kiểm soát cân nặng cho trẻ em và người lớn; cung cấp 
các thông tin bao gồm cả cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ tư vấn liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 44: Liệu pháp luyện tập nhằm cải thiện thể chất, tâm lý và nhận thức; liệu pháp 
điều trị; cung cấp các trang thiết bị luyện tập để phục hồi chức năng và sức khỏe; dịch vụ 
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phục hồi chức năng và chăm sóc điều trị; cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn y tế liên 
quan đến giáo dục và, hoặc hành vi của người khuyết tật; cung cấp các thông tin liên quan 
đến trị liệu hành vi bằng thuốc, và kiểm soát cân nặng; dịch vụ trị liệu và phục hồi chức 
năng trong chăm sóc sức khỏe và an toàn trong lao động; cung cấp các thông tin bao gồm 
cả cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-03860 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 1.3.1; A11.3.2; 1.15.23 
(731) BRAINY MOVES PTE LTD   (CN) 

80 Changi Road #03-20, Centropod @ 
Changi, Singapore 419715 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các lớp học, hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc nói chuyện liên 

quan đến việc luyện tập để nâng cao năng lực thể chất và tinh thần; dịch vụ nghiên cứu, 
thông tin, đánh giá và tư vấn về giáo dục liên quan đến việc luyện tập để nâng cao năng 
lực thể chất và tinh thần; huấn luyện (dịch vụ giáo dục và đào tạo); dịch vụ đào tạo về sức 
khỏe và luyện tập thể chất; tư vấn và hướng dẫn về giáo dục và lối sống (đào tạo); dịch vụ 
tư vấn và chỉ dẫn đào tạo và giáo dục về sức khỏe thể chất; cung cấp các thông tin liên 
quan đến hướng nghiệp, tổ chức các cuộc vui chơi để tăng cường sự đoàn kết và các thông 
tin về luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe và duy trì vóc dáng; dịch vụ giáo dục và đào 
tạo về an toàn và chăm sóc sức khỏe lao động; cung cấp các trang thiết bị giải trí, các 
trang thiết bị tập thể dục, và các trang thiết bị để duy trì vóc dáng cho trẻ em, người già và 
người khuyết tật; cung cấp các thiết bị và phương tiện cho luyện tập thể dục; tổ chức các 
lớp học và hội thảo về kiểm soát cân nặng cho trẻ em và người lớn; cung cấp các thông tin 
bao gồm cả cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên.  

 
Nhóm 44: Liệu pháp luyện tập nhằm cải thiện thể chất, tâm lý và nhận thức; liệu pháp 
điều trị; cung cấp các trang thiết bị luyện tập để phục hồi chức năng và sức khỏe; dịch vụ 
phục hồi chức năng và chăm sóc điều trị; cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn y tế liên 
quan đến giáo dục và, hoặc hành vi của người khuyết tật; cung cấp các thông tin liên quan 
đến trị liệu hành vi bằng thuốc, và kiểm soát cân nặng; dịch vụ trị liệu và phục hồi chức 
năng trong chăm sóc sức khỏe và an toàn trong lao động; cung cấp các thông tin bao gồm 
cả cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-03861 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) BRAINY MOVES PTE LTD   (SG) 

80 Changi Road #03-20, Centropod @ 
Changi, Singapore 419715  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các lớp học, hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc nói chuyện liên 

quan đến việc luyện tập để nâng cao năng lực thể chất và tinh thần; dịch vụ nghiên cứu, 
thông tin, đánh giá và tư vấn về giáo dục liên quan đến việc luyện tập để nâng cao năng 
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lực thể chất và tinh thần; huấn luyện (dịch vụ giáo dục và đào tạo); dịch vụ đào tạo về sức 
khỏe và luyện tập thể chất; tư vấn và hướng dẫn về giáo dục và lối sống (đào tạo); dịch vụ 
tư vấn và chỉ dẫn đào tạo và giáo dục về sức khỏe thể chất; cung cấp các thông tin liên 
quan đến hướng nghiệp, tổ chức các cuộc vui chơi để tăng cường sự đoàn kết và các thông 
tin về luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe và duy trì vóc dáng; dịch vụ giáo dục và đào 
tạo về an toàn và chăm sóc sức khỏe lao động; cung cấp các trang thiết bị giải trí, các 
trang thiết bị tập thể dục, và các trang thiết bị để duy trì vóc dáng cho trẻ em, người già và 
người khuyết tật; cung cấp các thiết bị và phương tiện cho luyện tập thể dục; tổ chức các 
lớp học và hội thảo về kiểm soát cân nặng cho trẻ em và người lớn; cung cấp các thông tin 
bao gồm cả cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên.  

 

Nhóm 44: Liệu pháp luyện tập nhằm cải thiện thể chất, tâm lý và nhận thức; liệu pháp 
điều trị; cung cấp các trang thiết bị luyện tập để phục hồi chức năng và sức khỏe; dịch vụ 
phục hồi chức năng và chăm sóc điều trị; cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn y tế liên 
quan đến giáo dục và, hoặc hành vi của người khuyết tật; cung cấp các thông tin liên quan 
đến trị liệu hành vi bằng thuốc, và kiểm soát cân nặng; dịch vụ trị liệu và phục hồi chức 
năng trong chăm sóc sức khỏe và an toàn trong lao động; cung cấp các thông tin bao gồm 
cả cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-03864 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.3; 26.2.7 
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States or America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là quản lý và nhượng quyền thương mại khách sạn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ môi giới bất động sản, mua lại bất động 
sản, sở hữu chung bất động sản, cụ thể là quản lý và sắp xếp quyền sở hữu bất động sản, 
chung cư, căn hộ; đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, phân chia thời gian sử dụng 
bất động sản và cho thuê bất động sản và tài sản nhà đất, bao gồm chung cư và căn hộ; 
dịch vụ kinh doanh, cụ thể là tư vấn kinh doanh liên quan đến thay đổi quyền sở hữu 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-03865 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, nâu 
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là quản lý và nhượng quyền thương mại khách sạn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ môi giới bất động sản, mua lại bất động 
sản, sở hữu chung bất động sản, cụ thể là quản lý và sắp xếp quyền sở hữu bất động sản, 
chung cư, căn hộ; đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, phân chia thời gian sử dụng 
bất động sản và cho thuê bất động sản và tài sản nhà đất, bao gồm chung cư và căn hộ; 
dịch vụ kinh doanh, cụ thể là tư vấn kinh doanh liên quan đến thay đổi quyền sở hữu 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-03866 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là dịch vụ môi giới bất động sản, mua lại bất động 

sản, sở hữu chung bất động sản, cụ thể là quản lý và sắp xếp quyền sở hữu bất động sản, 
chung cư, căn hộ; đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản, phân chia thời gian sử dụng 
bất động sản và cho thuê bất động sản và tài sản nhà đất, bao gồm chung cư và căn hộ. 

 

 
(210) 4-2016-03867 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng.  

 
 

(210) 4-2016-03868 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, Unite® States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng.  
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(210) 4-2016-03869 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 

L.P.   (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng.  

 

 
(210) 4-2016-03870 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A5.3.13
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Lê Oanh   (VN) 
Lầu 1, số 400, đường Võ Thị Sáu, 
phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng. 

 

 
(210) 4-2016-03871 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.  

(JP) 
4600 Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Két an toàn để đựng phỉnh dùng trong sòng bạc.  
 

Nhóm 09: Thiết bị liên quan đến phỉnh dùng trong sòng bạc cụ thể là thiết bị kiểm tra 
phỉnh dùng trong sòng bạc; thiết bị xác định tính xác thực của phỉnh dùng trong sòng bạc; 
thiết bị phân biệt phỉnh dùng trong sòng bạc; thiết bị xác định nhận dạng của phỉnh dùng 
trong sòng bạc; thiết bị đếm phỉnh dùng trong sòng bạc.  

 
Nhóm 28: Phỉnh dùng trong sòng bạc.  
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(210) 4-2016-03872 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Vũ Văn Tân  (VN) 

626 Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (trÌ ) cà phê, ca cao. 

 

 
(210) 4-2016-03873 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất đá sạch ''VI 
NAM''  (VN) 
Số 37 ngõ 301, đường Hồng Hà, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Đá dùng cho đồ ăn thức uống, đá lạnh có thể ăn được, nước đá thực phẩm. 
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống ) nước khoáng, đồ uống không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2016-03874 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; A5.11.5; 3.9.18; 3.9.15; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cửa hàng và 

cửa hiệu SEOUL  (VN) 
S43-1, lô R1-2 Phạm Văn Nghị, khu phố 
Sky Garden 2, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã qua chế biến (mực viên que chiên nguyên con); thực phẩm ăn nhanh 
được chế biến từ thịt, cá, thịt gia cầm và rau; thức ăn được chế biến từ thịt cá, thịt gia cầm 
và rau.  

 

Nhóm 35: Mua bán hải sản đã qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong các siêu 
thị.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đã qua chế biến do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống mang về (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn nhanh; dịch cụ 
chuẩn bị thực phẩm và thức ăn dùng tại chỗ hoặc mang đi (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-03875 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Thùy Dung  (VN) 
Số 30 đường Trần Phú, phường Tây Sơn, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-03876 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Dương Thu Thảo  (VN) 
Số 7, tập thể H26 Bộ Công An, thôn Phú 
Hà, xã Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kem đánh răng, bàn chải đánh răng. 

 
 

(210) 4-2016-03877 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo Trang  (VN) 
Khu 10, xã Trí Tiên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại, mì tôm, snack.  
 

 
(210) 4-2016-03878 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1483 

(210) 4-2016-03879 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
210) 4-2016-03880 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03881 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03882 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-03883 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Glomed   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-03884 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 
(731) WELLPOWER SPORTING GOODS 

CO., LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 505 Blk A 5/F Po Lung Centre 
11 Wang Chiu Road Kowloon Bay Kl, 
Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Miếng đệm cổ cho mục đích y tế; băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch; 
miếng đệm thắt lưng cho mục đích y tế; miếng đệm mắt cá cho mục đích y tế; miếng đệm 
cổ tay cho mục đích y tế; găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; vật dụng bảo vệ đầu 
gối [dùng cho mục đích y tế]; miếng đệm ngực cho mục đích y tế; vật dụng chỉnh hình; 
miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; vật dụng đỡ cho bàn chân bẹt; miếng đệm 
lưng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 28: Miếng đệm bảo vệ mắt cá (đồ dùng thể thao); miếng đệm bảo vệ bắp chân (đồ 
dùng thể thao); miếng đệm bảo vệ đầu gối (đồ dùng thể thao); miếng đệm bảo vệ bắp đùi 
(đồ dùng thể thao); miếng đệm bảo vệ cổ tay (đồ dùng thể thao); miếng đệm bảo vệ 
khuỷu tay (đồ dùng thể thao); miếng đệm bảo vệ lưng (đồ dùng thể thao); miếng đệm bảo 
vệ vai (đồ dùng thể thao). 

 

(210) 4-2016-03889 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) JIE DAI ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
8F., No.88-8, Sec. 1, Guangfu Rd., 
Sanchong Dist., New Taipei City 24158, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hoa tai; đồ trang sức; dây 
chuyền [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ].  

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví tiền; túi xách học sinh; ví bỏ túi; túi du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-03892 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Boston Capital   (VN) 
519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy 

tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính. 
 

Nhóm 16: Sách; tạp chí [định kỳ]; báo chí; văn phòng phẩm; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 
web. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bất động sản. 

 

210) 4-2016-03893 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.1; 26.1.1 
(591) Hồng, vàng, xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) NTT COMMUNICATIONS 

KABUSHIKI KAISHA (NTT 
Communications Corporation)  (JP) 
1-6 Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải về; chương trình máy tính có thể tải về; ứng 

dụng phần mềm máy tính có thể tải về; chương trình máy tính để xử lý ảnh, tệp tin hình 
ảnh có thể tải về; tệp tin viđêô có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về; phần 
cứng máy tính; máy chủ nối mạng máy tính; máy vi tính; thiết bị điện thoại; bộ điều giải 
(môđem); bộ định tuyến cho máy tính; thiết bị đầu cuối máy tính; phần mềm tường lửa; 
thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy móc và thiết bị liên lạc vô tuyến. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn qua internet hoặc mạng truyền thông; dịch vụ 
giáo dục và hướng dẫn; cung cấp video và hình ảnh qua mạng truyền thông; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử (không tải về được). 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm máy 
tính; cho thuê vùng nhớ của máy chủ internet; cung cấp phần mềm ứng dụng trực tuyến; 
cung cấp chương trình máy tính; thuê hoặc cho thuê phần mềm máy tính, cập nhật và bảo 
trì phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; điện toán đám mây. 

 

(210) 4-2016-03894 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 25.5.2 
(731) PROPNEX REALTY PTE LTD  (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, #10-01 HDB 
Hub East Wing, 310480 Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá tài sản và bất động sản; điều khiển và tổ chức bán đấu giá; 

chuẩn bị và đăng các bài quảng cáo; dịch vụ quảng cáo liên quan đến tài sản và bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2016-03895 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 25.5.2 
(731) PROPNEX REALTY PTE LTD   (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, #10-01 HDB 
Hub East Wing, 310480 Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới tài sản bất động sản; cho thuê bất 

động sản; cho thuê quyền sử dụng bất động sản có thời hạn; quản lý bất động sản; định 
giá bất động sản; tư vấn bất động sản; dịch vụ cố vấn liên quan đến các vấn đề bất động 
sản; định giá bất động sản và quyền sở hữu bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-03896 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 25.5.2 
(731) PROPNEX REALTY PTE LTD   (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, #10-01 HDB 
Hub East Wing, 310480 Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến các vấn đề bất động sản và cho thuê; 
cho thuê thiết bị và vật tư giáo dục liên quan đến các vấn đề bất động sản và cho thuê; 
điều khiển và tổ chức hội thảo và khóa học liên quan đến các vấn đề bất động sản và cho 
thuê.  

 

 
(210) 4-2016-03897 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) PROPNEX REALTY PTE LTD   (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, #10-01 HDB 
Hub East Wing, 310480 Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá tài sản và bất động sản; điều khiển và tổ chức bán đấu giá; 

chuẩn bị và đăng các bài quảng cáo; dịch vụ quảng cáo liên quan đến tài sản và bất động 
sản. 

 

 
(210) 4-2016-03898 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) PROPNEX REALTY PTE LTD   (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, #10-01 HDB 
Hub East Wing, 310480 Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới tài sản bất động sản; cho thuê bất 

động sản; cho thuê quyền sử dụng bất động sản có thời hạn; quản lý bất động sản; định 
giá bất động sản; tư vấn bất động sản; dịch vụ cố vấn liên quan đến các vấn đề bất động 
sản; định giá bất động sản và quyền sở hữu bất động sản.  

 
 

(210) 4-2016-03899 (220) 18.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) PROPNEX REALTY PTE LTD   (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, #10-01 HDB 
Hub East Wing, 310480 Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến các vấn đề bất động sản và cho thuê; 

cho thuê thiết bị và vật tư giáo dục liên quan đến các vấn đề bất động sản và cho thuê; 
điều khiển và tổ chức hội thảo và khóa học liên quan đến các vấn đề bất động sản và cho 
thuê. 
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(210) 4-2016-03901 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PQC Hotel & 
Restaurant  (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi 

tiệc (giải trí).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-03902 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển An Phát Việt Nam  (VN) 
Số 486 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy làm mềm nước; hộp lọc (dùng cho máy và thiết bị lọc 

nước); thiết bị làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2016-03903 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển An Phát Việt Nam  (VN) 
Số 486 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy làm mềm nước; hộp lọc (dùng cho máy và thiết bị lọc 

nước); thiết bị làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2016-03904 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển An Phát Việt Nam   (VN) 
Số 486 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy làm mềm nước; hộp lọc (dùng cho máy và thiết bị lọc 
nước); thiết bị làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2016-03905 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển An Phát Việt Nam   (VN) 
Số 486 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy làm mềm nước; hộp lọc (dùng cho máy và thiết bị lọc 

nước); thiết bị làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2016-03906 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.5.1; 3.5.20; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ tươi, đỏ sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển kinh doanh ICADO  (VN) 
1084 Cách mạng tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 

 

 
(210) 4-2016-03909 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.5.25; 26.1.1; 

A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Mỹ Hòa  (VN) 
Lô 4.05 phố Ngô Quyền, khu đô thị Trần 
Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, hoa, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rau, hoa quả, nông sản thực phẩm, vật tư nông 
nghiệp.  
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(210) 4-2016-03910 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu, du lịch và 
đầu tư Hồ Gươm   (VN) 
Số 125 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cứu hộ, cụ thể là cuộn dây cứu hộ có thiết bị hạ tự động.  

 
 

(210) 4-2016-03911 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.11; 5.7.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) MAN SHING INTERNATIONAL (H.K) 

LIMITED  (HK) 
Flat 7, 4/F, Wing Fung Industrial 
Building, 40-50 Sha Tsui Road, Tsuen 
Wan, N.T., Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho ô tô; kem bảo quản dùng cho đồ da thuộc, chế phẩm để 

giặt khô, chất tẩy rửa bồn cầu; chế phẩm làm sạch da thuộc; kem dùng cho đồ da thuộc; 
dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; xà phòng tắm tạo bọt; chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia 
dụng; dung dịch rửa chén đĩa; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia dụng; xà phòng bánh; xà phòng nước; bột giặt, chế phẩm tẩy trắng màu dùng 
cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa dùng để giặt.  

 
 

(210) 4-2016-03912 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 25.12.1 
(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (KR) 
2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho sức khỏe gồm có vi khuẩn sữa; chất bổ sung dinh dưỡng; chế 

phẩm dược; chất bổ sung cho sức khỏe dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho sự rối 
loạn ruột; chế phẩm vitamin; thức ăn cho trẻ em.   
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(210) 4-2016-03913 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (KR) 
2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho sức khỏe gồm có vi khuẩn sữa; chất bổ sung dinh dưỡng; chế 

phẩm dược; chất bổ sung cho sức khỏe dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho sự rối 
loạn ruột; chế phẩm vitamin; thức ăn cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-03915 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 86827439 20.11.2015 US 

86/381,171 24.11.2015 US 
  
(731) MARVELL INTERNATIONAL LTD.  

(BM) 
Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, Bermuda  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chất bán dẫn; mạch tích hợp; phần mềm để quản lý bộ nhớ; phần sụn (phần 

mềm hệ thống) để quản lý bộ nhớ; kiến trúc bộ nhớ dùng cho máy vi tính, thiết bị xử lý 
dữ liệu, thiết bị truyền thông không dây, và máy tính.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng bộ điều khiển bộ nhớ và phần sụn (phần mềm 
hệ thống) dùng cho máy vi tính, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị truyền thông không dây, và 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-03916 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A10.3.4; A5.1.5; A5.1.12; 26.1.1 
(591) Đỏ tươi, xanh lá cây, vàng nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ rơm nhân tạo Việt 
Nam   (VN) 
Số 1A, ngõ 23, đường Trần Phú, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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210) 4-2016-03918 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Bích Hòa 
Nguyễn   (VN) 
820/90/4 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 
 
 

(210) 4-2016-03920 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ truyền thông 
BIHACO  (VN) 
Nhà 12D, ngõ 80, phố Trung Kính, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng để biên tập phim đã quay, tập tin hình ảnh có thể tải về được, ổ 

đĩa cho máy vi tính, thiết bị xử lý văn bản, thiết bị ghi hình, thiết bị lưu trữ dữ liệu.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi, máy trò chơi viđêô, trò chơi ghép hình, thiết bị tập thể dục, thiết bị trò 

chơi.  

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng, đại lý quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, quản lý tệp 

tin máy tính, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng, tổ chức hội chợ thương mại.  

 

Nhóm 38: Truyền hình, thông tin liên lạc bằng máy tính, hãng thông tấn, thông tin về lĩnh 

vực liên lạc viễn thông, truyền tập tin số, phát sóng phát thanh truyền hình không dây. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ sao chép các chương 

trình máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu chương 

trình máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý), thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

Nhóm 45: Quản lý quyền tác giả, câu lạc bộ gặp gỡ, dịch vụ li-xăng (dịch vụ pháp lý), 

dịch vụ đăng ký tên miền.  
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210) 4-2016-03921 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Phát Minh  (VN) 

Lầu 2, số 11 Lý Công Uẩn, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2016-03922 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm T&T  

(VN) 
Số 43E Ngô Quyền, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03923 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan   (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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210) 4-2016-03924 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược mỹ phẩm Ngọc Lan  (VN) 
Câu lạc bộ Định Công, lô 4, phố Trần 
Điền, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03925 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.13.1; 3.7.10 
(591) Trắng, vàng, vàng nâu, xám, nâu, nâu đỏ
(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  

(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03926 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 
Số nhà 7, phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút mùi dùng trong nhà bếp; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng 

ngoại; nồi áp suất dùng điện (nồi hầm đa năng).  
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(210) 4-2016-03927 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 2.5.6; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Hồng tím, xanh lá, xanh dương, trắng, 

vàng cam, vàng, vàng nâu, nâu, xám, 
hồng tím nhạt 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 
Số 6, ngách 8/11/36/59 đường Lê Quang 
Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-03928 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.19; 2.9.25; 26.1.6 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh lá, đen, vàng, hồng 

tím, đỏ 
(731) Lương Hồng Quân   (VN) 

Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
210) 4-2016-03929 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.17.21; 24.17.15; 24.1.1; 2.1.1 
(591) Trắng, nâu đỏ, nâu, xanh dương, đỏ, 

vàng cam, xám, vàng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Quý Nhân Đường  
(VN) 
Số 3-A8 (2-A8 cũ) TT Trường cán bộ 
Thanh thiếu niên TƯ, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-03932 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH Vũ Quang HB  
(VN) 
Số 73, đường Lê Văn Thịnh, phường 

Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thuốc đông y; 

rượu thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2016-03935 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) TOHO TENAX CO., LTD.   (JP) 

2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 17: Sợi hóa học (không dùng trong ngành dệt); sợi các-bon không dùng trong 

ngành dệt; sợi con, chỉ và vải làm từ sợi các-bon không dùng trong ngành dệt; vật liệu 

tổng hợp được gia cố với sợi các-bon; vật liệu làm từ sợi các-bon được tẩm/thấm sẵn; chỉ 

và sợi con làm từ sợi hóa học (không dùng trong ngành dệt); sản phẩm chất dẻo dạng bán 

thành phẩm (để sử dụng làm nguyên liệu). 

 

Nhóm 22: Sợi hóa học và sợi các-bon dùng trong ngành dệt.  

 

Nhóm 23: Sợi con và chỉ, dùng trong ngành dệt.  

 

Nhóm 24: Vải dệt thoi, vải dệt kim, vải nỉ/dạ phớt và vải không dệt.  
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(210) 4-2016-03936 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.1; A25.7.21; 1.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ 
Thumbtelling  (VN) 
EE2 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ tạo ion và nano bạc.  

 

 
210) 4-2016-03937 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ cam, đen, trắng 
(731) SWISSE WELLNESS PTY LTD   (AU) 

36-38 Gipps St, Collingwood Vic 3066, 
Australia  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm; xà phòng; kem và nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; nước hoa; bộ mỹ phẩm, chất nhuộm màu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
nước thơm xức tóc, sáp thơm bôi tóc, dầu gội đầu và sản phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm 
đánh răng; chế phẩm dùng để cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm mỹ 
phẩm dùng cho mục đích vệ sinh; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chất làm se da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm và nước có hương liệu dùng cho các nhân; nước hoa 
và nước hoa cô-lô-nhơ; mỡ và mỡ làm từ dầu hỏa dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm 
trang điểm và chế phẩm trang điểm các loại; muối tắm không dùng cho mục đích y tế và 
chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chất lỏng làm rụng lông; mặt nạ làm đẹp và mặt nạ làm 
sạch mặt; mỹ phẩm làm sạch và nước hoa hồng dùng cho cho da; tinh dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; chế phẩm bổ sung hỗ trợ cho da có chứa hỗn hợp của một hoặc nhiều 
vitamin, thảo dược và khoáng chất. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp để sử dụng trong y tế; chất 
bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng, vitamin, chế phẩm bổ sung vitamin và chế 
phẩm vitmin; chất phụ gia khoáng chất, thực phẩm bổ sung khoáng chất, chế phẩm của 
khoáng chất; chất kích thích làm từ vitamin; chất kích thích làm từ khoáng chất, thuốc 
thảo dược; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng 
dùng cho người; nước tăng lực (chất bổ sung ăn kiêng); dinh dưỡng thay thế bữa ăn; thực 
phẩm cho em bé; đồ uống cho em bé; chế phẩm dược; thuốc; chế phẩm thuốc, thực phẩm 
bổ sung có chứa thuốc; phụ gia thức ăn có chứa thuốc; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế; đồ uống được làm phù hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dùng cho da liễu 
(có chứa thuốc); chế phẩm dùng cho da (có chứa thuốc); chế phẩm chống nắng dùng cho 
mục đích y tế; sản phẩm chăm sóc da chống nắng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dùng 
sau khi đi nắng (có chứa thuốc); chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vi 
lượng đồng căn, muối vi lượng đồng căn; chất sát trùng; chế phẩm khử trùng chăm sóc cơ 
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thể; chất tẩy uế; muối khoáng dùng để tắm; chế phẩm dùng cho bồn tắm (điều trị); chế 
phẩm để tắm có chứa thuốc. 

 

(210) 4-2016-03938 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.4.4; 26.7.25; 25.5.2 (540) 

  

(731) Hồ Thanh Thảo Nguyên  (VN) 
72/8 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ (nón), túi xách.  
 

 
(210) 4-2016-03939 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7; A26.11.13 (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Kim Yến  (VN) 
2/8 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-03940 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xánh lá cây, xanh da trời, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh - Cửa hàng vật 
tư nông nghiệp Thanh Phong  
(VN) 
Tổ 1, ấp Bình An, phường An Lộc, thị xã 
Bình Long, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư cao su, vật tư nông nghiệp, hạt 

giống, ga.  
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210) 4-2016-03941 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-03942 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.1.18 
(731) B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R  

(NL) 
Herengracht 446, NL-1017 CA 
Amsterdam (NL)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; dây xích đeo của kính mắt; dây 
nhỏ đeo kính mắt; kính đeo mắt; hộp đựng kính râm; dây nhỏ đeo kính râm; gọng kính 
râm; dây xích đeo của kính râm; kính râm.  

 

Nhóm 18: Các sản phẩm làm bằng da bao gồm: ba lô, túi xách tay, bao để móc chìa khóa, 
dây đeo vai bằng da thuộc, túi cầm tay cho phụ nữ, túi mua hàng, va li, va li du lịch, ví. 

 

Nhóm 25: Quần áo cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; áo cưới; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2016-03950 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Phạm Trọng Hùng  (VN) 

Số nhà 063, đường Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2016-03951 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Phạm Trọng Hùng   (VN) 
Số nhà 063, đường Cốc Lếu, phường Cốc 

Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2016-03952 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Phạm Trọng Hùng   (VN) 

Số nhà 063, đường Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03953 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Phạm Trọng Hùng   (VN) 

Số nhà 063, đường Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-03954 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  

(731) Phạm Trọng Hùng   (VN) 
Số nhà 063, đường Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

(540) 
 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-03955 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Phạm Trọng Hùng   (VN) 
Số nhà 063, đường Cốc Lếu, phường Cốc 

Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2016-03956 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.   (JP) 
1 - 2, Hiranomachi Nichome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán; chất tẩy uế; chất 
diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-03957 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.12; 6.1.2; A5.1.12; 7.1.6; 16.1.1; 

15.1.19 
(591) Xanh nõn, trắng, đen, xám, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH DCORP Toàn Cầu  

(VN) 
Số 20, đường 34B, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 04: Than củi; than hoạt tính; than đá; nhiên liệu; than làm từ nguyên liệu khác như 

tre, dừa; than các loại thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2016-03960 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 

đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức 
tóc; kem đánh răng; chế phẩm dưỡng môi không chứa thuốc.  
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(210) 4-2016-03961 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Mắt nhân tạo; găng bảo vệ ngón tay dùng cho mục đích y tế; dụng cụ tiêm 

chích dùng cho mục đích y tế; thủy tinh thể (nội nhãn cầu giả) dùng cho phẫu thuật cấy 
ghép; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; thiết bị xoa bóp; dụng cụ đo mắt; kính soi đáy 
mắt; thiết bị tập luyện thân thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X dùng cho mục đích y 
tế.  

 

(210) 4-2016-03962 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng 
cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 

(210) 4-2016-03963 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Kim Cửu 
Long  (VN) 
Lô 8, đường số 4, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  
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(210) 4-2016-03965 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; A25.7.21 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm NAQ  

(VN) 
409/88/53/6 đường TCH13, Kp2, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy cứu ngải dùng đốt viên thuốc ngải cứu thành khói đế xông cơ (dùng cho 

mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: máy cứu ngải dùng đốt 
viên thuốc ngải cứu thành khói để xông cơ (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2016-03966 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) SHINE TV LIMITED   (GB) 

42 Gloucester Avenue, NW1 8JD 
LONDON, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm, hình ảnh và dữ liệu; phim dùng trong điện ảnh và nhiếp ảnh 

(đã phơi sáng); đĩa ghi, đĩa, băng, băng cát-xét, hộp chứa, thẻ và các vật mang khác, tẩt cả 
dùng để chứa hoặc để ghi các bản ghi âm, vở kịch, và bản ghi hình, dữ liệu, hình ảnh, trò 
chơi, hình đồ họa, văn bản, các chương trình và thông tin; đĩa compact tương tác và đĩa 
CD- ROMs; đĩa DVD; phần mềm máy tính (đã ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần sụn 
máy tính (chương trình cơ sở) (đã ghi sẵn hoặc có thể tải về); phần mềm (đã ghi sẵn hoặc 
có thể tải về) cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử di động; nhạc kỹ thuật số, xuất 
bản phẩm điện tử, phần mềm máy tính, bản ghi âm và ghi hình có thể tải xuống được từ 
internet.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình; dịch vụ truyền hình; dịch vụ phát thanh; truyền 
hình qua vệ tinh; truyền hình cáp; dịch vụ phát thanh, truyên hình và phát thanh, truyền 
hình đa phương tiện qua mạng internet; dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và truyền hình 
liên tục theo dòng (streaming) qua mạng internet; dịch vụ phát thanh, truyền hình tương 
tác và dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc qua rađiô, qua điện thoại (di 
động); dịch vụ thông tin liên lạc trực tuyến, qua cáp, qua vệ tinh; dịch vụ thông tin liên lạc 
kỹ thuật số và điện tử. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ sản xuất, giới thiệu và phân phối (cho 
thuê, không phải là bán và vận chuyển) các tài liệu và các tác phẩm âm thanh và hình ảnh 
bao gồm chương trình truyền hình, chương trình âm thanh và phim; cung cấp xuất bản 
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phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp dịch vụ giải trí và giáo dục 
thông qua các trang web; xuất bản báo/tạp chí mạng; tổ chức các sự kiện giải trí, buổi 
triển lãm và các buổi biểu diễn lưu động trực tiếp; dịch vụ trò chơi tương tác; dịch vụ giải 
trí tương tác; dịch vụ sản xuất và trình diễn các cuộc thi, trò chơi và giải trí tại phòng thu. 

 

 
(210) 4-2016-03967 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 7.5.10; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết 

ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu sẵn; nước quả nấu 
đông, mứt ướt, mứt trái cây ướt; dầu ăn và mỡ ăn; đồ ăn nhanh được làm chủ yếu từ thịt, 
cá, thịt gia cầm, thịt thú săn, trứng, trái cây và rau củ; trái cây rán, khoai tây rán; đồ uống 
từ sữa (sữa là thành phần chủ yếu), sữa chua và đồ uống trên cơ sở sữa chua; trái cây trộn 
và rau trộn; pho mát; sữa; sản phẩm sữa; dưa góp; món tráng miệng làm chủ yếu từ sữa, 
sản phẩm sữa trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và thạch trái cây. 

 
Nhóm 30: Bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chè (trà), tương 
mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt (gia vị), gia vị, nước xốt cho sa lát, 
kem lạnh; đường; ca cao; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; mật ong; muối; 
nước xốt dùng cho đồ ăn nhanh, bánh hăm-bơ-gơ (bánh kẹp), bánh xăng đuých và sa lát; 
đồ gia vị; đồ ăn nhanh được chế trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhanh được chế trên cơ sở gạo; 
bánh hăm-bơ-gơ (bánh kẹp) và bánh xăng đuých; đồ uống được chế trên cơ sở sôcôla, đồ 
uồng được chế trên cơ sở chè (trà), đồ uống được chế trên cơ sở cà phê, đồ uống được chế 
trên cơ sở ca cao. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, si rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống, nước sinh 
tố (đồ uống không cồn), nước uống, nước uống có hương vị (đồ uống), nước ép trái cây; 
nước khoáng (đồ uống không cồn) và nước uống có ga. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại; dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý việc 
hoạt động của các cửa hàng bán lẻ; dịch vụ bán lẻ, đặt hàng qua thư, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến (tất cả liên quan đến các hàng hóa khác nhau bao 
gồm giấy bìa cứng, ấn phẩm in, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho họa sỹ, bút lông để vẽ, chổi 
quét sơn, máy chữ và đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(không kể thiết bị), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, chữ in, bản in đúc (bản kẽm để in), 
quần áo, giày dép và mũ nón, đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi, bài lá, thịt, cá (không còn 
sống), thịt gia cầm và thú săn (không còn sống), chất chiết ra từ thịt, trái cây và rau củ 
được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu sẵn, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt trái cây 
ướt, dầu ăn và mỡ ăn, đồ ăn nhanh được làm chủ yếu từ thịt, cá, thịt gia cầm, thịt thú săn, 
trứng, trái cây và rau củ, trái cây rán, khoai tây rán, đồ uống từ sữa (sữa là thành phần chủ 
yếu), sữa chua và đồ uống trên cơ sở sữa chua, trái cây trộn và rau trộn, pho mát, sữa, sản 
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phẩm sữa, dưa góp, món tráng miệng làm chủ yếu từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, 
rau củ, mứt ướt và thạch trái cây, bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà 
phê, chè (trà), tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt (gia vị), gia vị, 
nước xốt cho sa lát, kem lạnh, đường, ca cao, bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh 
kẹo, mật ong, muối, nước xốt dùng cho đồ ăn nhanh, bánh hăm-bơ-gơ (bánh kẹp), bánh 
xăng đuých và sa lát, đồ gia vị, đồ ăn nhanh được chế trên cơ sở ngũ cốc, đồ ăn nhanh 
được chế trên cơ sở gạo, bánh hăm-bơ-gơ (bánh kẹp) và bánh xăng đuých, đồ uống được 
chế trên cơ sở sôcôla, đồ uống được chế trên cơ sở chè (trà), đồ uống được chế trên cơ sở 
cà phê, đồ uống được chế trên cơ sở ca cao, đồ uống không cồn, si rô và các chế phẩm 
khác để pha chế đồ uống, nước sinh tố, nước uống, nước uống có hương vị (đồ uống), 
nước ép trái cây, nước khoáng (đồ uống không cồn) và nước uống có ga).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-03970 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 5.7.1 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lương Hoàng Hưng   (VN) 
Số 259/8 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; bánh kẹo; đồ gia vị; kem lạnh và bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2016-03971 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DOCTORNAM  
(VN) 
Số 11, ngõ 62, đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xịt mũi, thuốc nhỏ mũi.  

 
 

(210) 4-2016-03972 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 24.15.3; 24.15.21 
(731) DATA SYSTEMS CONSULTING CO., 

LTD.   (TW) 
1-13F., No.222, Sec. 1, Jhongsing Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính ghi sẵn trên băng; chương trình máy tính ghi sẵn trên 
đĩa mềm; chương trình máy tính ghi sẵn trên đĩa cứng; chương trình máy tính ghi sẵn trên 
đĩa compact; chương trình máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy tính [phần mềm tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [chương trình ghi sẵn]; phần mềm máy tính [ứng dụng 
tải xuống được]; màn hình tinh thể lỏng; màn hình [phần cứng máy vi tính]; máy in dùng 
cho máy tính; khung gầm cho máy vi tính; máy vi tính; máy tính xách tay; phần mềm 
máy tính để tạo tường lửa [ghi sẵn]; phần mềm máy tính để tạo tường lửa [tải xuống 
được]; thiết bị liên lạc mạng máy tính và truyền dữ liệu, cụ thể là, thiết bị truyền phát 
[viễn thông], thiết bị để xử lý dữ liệu; máy chủ mạng; Phần cứng máy tính, cụ thể là, thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính, bộ nhớ RAM (Real-Access Memory), CPU (thiết bị xử lý trung 
tâm), thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ quét mã vạch; sách điện tử [có thể tải xuống được]; 
thiết bị điện tử hỗ trợ cá nhân (PDA); hệ thống theo dõi điều khiển truy cập và báo động; 
máy đếm tiền; phần mềm trò chơi máy tính và sách hướng dẫn dưới dạng điện tử [phần 
mềm ghi sẵn].  

 
Nhóm 16: Giấy dính [văn phòng phẩm]; danh thiếp; phong bì [văn phòng phẩm]; giấy viết 
thư [văn phòng phẩm]; sách và sổ tay hướng dẫn thiết kế phần mềm máy tính cho việc xử 
lý dữ liệu; sổ tay hướng dẫn người dùng máy vi tính; sổ tay cho mục đích giảng dạy; sổ 
tay hướng dẫn sử dụng phần mềm máy tính; sổ tay hướng dẫn sử dụng máy vi tính; sổ tay 
hướng dẫn vận hành phần mềm máy tính; báo thương mại; sách; tạp chí; sách mỏng để 
quảng cáo; gập giấy lưu tài liệu [đồ dùng văn phòng]; bút, cụ thể là, bút vẽ, bút máy, bút 
bằng thép.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ báo giá hàng hóa và dịch vụ [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ mua sắm cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh 
doanh]; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý cơ sở dữ liệu máy tính; 
tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn marketing; đại 
lý thông tin thương mại; quản trị nguồn nhân lực [hỗ trợ kinh doanh]; tư vấn về quản trị 
nguồn nhân lực; thực hiện nghiên cứu tiếp thị và phân tích thị trường; hỗ trợ điều hành 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng 
trong phạm vi dịch vụ được cung cấp bởi các công ty nhận đặt hàng qua bưu điện; văn 
phòng giới thiệu việc làm; cung cấp dịch vụ quản trị nguồn nhân lực và tuyển dụng cho 
người khác; dịch vụ đấu giá trực tuyến; cho thuê không gian quảng cáo trực tuyến; cho 
thuê không gian quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại; cung cấp chợ trực tuyến cho 
người mua và người bán sản phẩm/dịch vụ.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tín dụng; dịch vụ mua bán chứng khoán; dịch vụ 
môi giới giao dịch giao sau; dịch vụ mua bán giao dịch giao sau; môi giới chứng khoán;  
đầu tư vốn; tư vấn và phân tích tài chính; dịch vụ đánh giá rủi ro tài chính; dịch vụ định 
giá tài chính; dịch vụ đánh giá rủi ro đầu tư; phân tích đầu tư tài chính; tư vấn đầu tư tài 
chính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; truyền tin nhắn, dữ liệu và nội dung qua 
mạng internet và máy tính và các mạng liên lạc khác.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ dỡ hàng; lưu kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; bao gói hàng hóa;  dịch 
vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; vận tải hàng hóa; thông tin về lĩnh vực vận tải; môi giới 
vận tải; lưu trữ (ở dạng vật lý vật chất) các tài liệu (ở dạng) điện tử.  
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Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản tạp chí; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài 
quảng cáo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất 
bản điện tử; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp 
tiểu thuyết đồ họa trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ soạn thảo văn bản, không 
phải là văn bản quảng cáo; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo; sắp xếp 
và tiến hành hội nghị; tổ chức hội thảo; sản xuất phim điện ảnh; phân phối phim điện ảnh; 
sản xuất viđeo ghi hình; dịch vụ xuất bản âm thanh hình ảnh giải trí đa phương tiện, 
không tải xuống được; cho thuê dụng cụ âm thanh và hình ảnh; cung cấp thông tin về thời 
trang.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hoạt họa; thiết kế chương trình máy vi tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; tư vấn liên quan đến thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về phần mềm máy 
tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; 
dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính khỏi virus; cho thuê 
phần cứng máy tính; cho thuê máy tính; cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến sử dụng 
tạm thời, không tải xuống được; xử lý dữ liệu máy vi tính; khôi phục dữ liệu máy vi tính; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu máy 
tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; cho thuê 
không gian bộ nhớ cho trang web; cho thuê máy chủ trang web; tạo lập, thiết kế và duy trì 
trang web; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên 
máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ an ninh bảo vệ máy tính khỏi xử lý trái 
phép qua internet; thiết kế trang web; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ cho 
người khác [địa chỉ trang tin điện tử]; tạo lập và duy trì trang web tùy chỉnh; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến phần cứng máy tính; thiết kế bưu kiện; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết 
kế đồ họa [thiết kế công nghiệp]; thiết kế danh thiếp. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; dịch 
vụ hỗ trợ pháp lý trong việc soạn hợp đồng; đăng ký kinh doanh cho người khác [dịch vụ 
pháp lý]; dịch vụ đăng ký kinh doanh [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2016-03974 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (không chứa dược chất - mỹ phẩm); chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; sữa làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-03975 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long  (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (không chứa dược chất - mỹ phẩm); chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; sữa làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh; dầu gội đầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-03976 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
Số 174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (không chứa dược chất - mỹ phẩm); chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; sữa làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-03977 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) NAGAOKA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (JP) 
1-15 Nishikita, Kaizuka, Osaka, Japan 
597-0092 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch 

nước; hệ thống làm sạch nước; hệ thống cung cấp nước. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công nghiệp; tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; các dịch vụ 
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công cộng (như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất); nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
mới cho người khác. 

 

 
(210) 4-2016-03978 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, xám ghi 
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Nước trái cây (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2016-03979 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group   (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Nước trái cây (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2016-03980 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.5; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group   (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Nước trái cây. 
 

 
(210) 4-2016-03981 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Nafoods 

Group   (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Nước trái cây. 
 

 
(210) 4-2016-03982 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A19.13.21; A26.11.9; 18.5.1 
(591) Trắng, đen, đỏ tươi, đỏ đậm, nâu đậm, 

nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước đóng bình, nước có ga và không ga và các loại đồ uống 

không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (đồ uống không 
cồn bổ sung vi chất, không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2016-03983 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Global Tour  

(VN) 
5A Master Building, 155 Hai Bà Trưng, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ đặt chỗ du lịch, hướng dẫn du lịch, văn phòng du lịch, 
sắp xếp chuyến du lịch, đại lý hướng dẫn du lịch. 

 

 
210) 4-2016-03984 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 21.3.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 
(731) Công ty TNHH Global Tour  

(VN) 
5A Master Building, 155 Hai Bà Trưng, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ đặt chỗ du lịch, hướng dẫn du lịch, văn phòng du lịch, 

sắp xếp chuyến du lịch, đại lý hướng dẫn du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-03985 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, hồng, cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Global Tour  

(VN) 
5A Master Building, 155 Hai Bà Trưng, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ đặt chỗ du lịch, hướng dẫn du lịch, văn phòng du lịch, 

sắp xếp chuyến du lịch, đại lý hướng dẫn du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-03986 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hiệp Thanh  (VN) 
ấp 2 (thửa đất số 497, tờ bản đồ số 4), xã 
Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo huyết rồng. 
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(210) 4-2016-03989 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Kido   (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

Nhóm 30: Mì gói. 
 

 
(210) 4-2016-03990 (220) 19.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty lương thực Bến Tre  
(VN) 
199D2 khu phố 4, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-03991 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 24.15.2; A24.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, cam 

(540) 

  

(731) Lê Hữu Tài  (VN) 
232/1/14 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép. 

 

 
(210) 4-2016-03993 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thị trường Châu á Thái Bình 
Dương  (VN) 
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.  
 

 
(210) 4-2016-03994 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Wakidi  (VN) 
DM1-13, điểm tiểu thủ công nghiệp làng 
nghề Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2016-03995 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh, trắng, xanh lam, xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
quốc tế IPT  (VN) 
P.1901, tòa nhà Sai Gon Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-03996 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh, trắng, xanh lam, xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
quốc tế IPT   (VN) 
P.1901, tòa nhà SaiGon Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2016-03997 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh, trắng, xanh lam, xanh lá, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
quốc tế IPT   (VN) 
P.1901, tòa nhà SaiGon Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-03998 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A3.4.4; A3.4.23; 21.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đường 
Quảng Ngãi  (VN) 
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả (không cồn), nước ép hoa quả; xi-rô (dùng cho đồ uống). 

 

 
(210) 4-2016-04000 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn - 
thương mại - dịch vụ địa ốc 
Hoàng Quân  (VN) 
286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; mua bán: vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất; xuất nhập khẩu vật liệu xây 
dựng và hàng trang trí nội thất. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới khách hàng; đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; định giá bất động sản; quản lý về bất động sản; dịch vụ về nhà ở (sở hữu bất 
động sản); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; tư vấn tài chính. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát xây dựng công trình; phá dỡ công trình 
xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục học viện giáo dục; dịch vụ trường nội trú; huấn luyện 
đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu.  

 
 

(210) 4-2016-04001 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Eurochem  (VN) 
Số 128, đường số 2, khu phố 9, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất để ngâm, tẩm, thấm sợi vải hàng 
dệt; hóa chất dùng để làm bóng sợi, vải, hàng dệt; hóa chất dùng để chống thấm nước cho 
vải, sợi, hàng dệt; hóa chất dùng để làm bóng màu, sáng màu dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-04002 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(300) 014734611 28.10.2015 EM 

  
(731) MARVELL INTERNATIONAL LTD.  

(BM) 
Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, Bermuda  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính; bảng mạch điện; bảng định 

dạng cho hệ thống tính toán; bộ vi xử lý; bộ vi điều khiển; phần mềm cho ứng dụng bộ vi 
xử lý và bộ vi điều khiển kiểu nhúng; bộ xử lý và mạch quản lý năng lượng; bộ xử lý 
truyền thông; bộ xử lý kiểu tế bào (chia ô); mạch điện thoại; bộ xử lý truyền dữ liệu, có 
dây và không dây; bộ xử lý và bộ vi xử lý dùng cho ứng dụng đa phương tiện.  
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và kỹ thuật và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
lĩnh vực mạch tích hợp, chất bán dẫn, bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển; dịch vụ phân tích 
công nghiệp và nghiên cứu trong lĩnh vực mạch tích hợp, chất bán dẫn, bộ vi xử lý và bộ 
vi điều khiển; dịch vụ thiết kế, phát triển và thử nghiệm mạch tích hợp, chất bán dẫn, bộ 
vi xử lý và bộ vi điều khiển; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch, vụ công cộng như đường, cầu thiết bị điện, hoá 
chất; dịch vụ thiết kế, phát triển và thử nghiệm phần cứng máy vi tính; dịch vụ thiết kế, 
phát triển và thử nghiệm phần mềm máy vi tính; dịch vụ cung cấp thông tin, tham vấn và 
tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên.  

 

 
(210) 4-2016-04003 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xúc miệng; dải hòa tan không chứa thuốc dùng để chăm sóc miệng; dải 

hòa tan không chứa thuốc để làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm thơm mát hơi thở 
không chứa thuốc.   

 
Nhóm 05: Nước xúc miệng có chứa thuốc.   

 
Nhóm 21: Chỉ nha khoa; dụng cụ làm sạch răng bằng chỉ; chỉ nha khoa dùng để thay thế.   
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(210) 4-2016-04004 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xúc miệng; dải hòa tan không chứa thuốc dùng để chăm sóc miệng; dải 

hòa tan không chứa thuốc để làm thơm mát hơi thở; chế phẩm làm thơm mát hơi thở 

không chứa thuốc.   

 

Nhóm 05: Nước xúc miệng có chứa thuốc.  

 

Nhóm 21: Chỉ nha khoa; dụng cụ làm sạch răng bằng chỉ; chỉ nha khoa dùng để thay thế.  
 

 
(210) 4-2016-04005 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED  (HK) 

Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 

Connaught Road Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 

vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2016-04006 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED  (HK) 

Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 

Connaught Road Central, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 

vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1517 

(210) 4-2016-04007 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-04008 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-04009 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 
dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-04010 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 
dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-04011 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-04012 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 
 

(210) 4-2016-04013 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  
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(210) 4-2016-04014 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 

dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 

 
(210) 4-2016-04015 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) VITA GREEN HEALTH PRODUCTS 

COMPANY LIMITED    (HK) 
Rooms 2106-07, Wing on Centre, 111 
Connaught Road Central, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung cho ăn kiêng và chất bổ sung dinh 
dưỡng; hợp chất thảo dược được sử dụng như chất bổ sung cho ăn kiêng; chế phẩm 
vitamin và khoáng chất; chế phẩm dược và thuốc thú y.  

 

 
210) 4-2016-04016 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A17.3.2 
(591) Cam, trắng, đồng 

(540) 

  

(731) Bùi Minh Kiều  (VN) 
222/34/31 Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ môi giới nhận con nuôi; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 

dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2016-04017 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 6.1.2; 26.4.3 
(731) FUJIYASEIKA CO. LTD.   (JP) 

Suga 2-20-2, Tondabayashi city, Osaka, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ 
IPD (IPD IP DEVELOPMENT 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo và bánh snack.  
 

 
(210) 4-2016-04018 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ may 
Cường Thịnh  (VN) 
35/27 đường 10, khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, ba lô, va li.  
 

 
(210) 4-2016-04019 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.1.18; 26.1.10 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ may 
Cường Thịnh   (VN) 
35/27 đường 10 khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, ba lô, va li.  
 

 
(210) 4-2016-04020 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ may 
Cường Thịnh   (VN) 
35/27 đường 10 khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví, ba lô, va li.  

 

(210) 4-2016-04022 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Miệt Vườn 
(VN) 
373/172/22 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

 
(210) 4-2016-04023 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu Hoá chất Việt Nam  
(VN) 
Lô G1, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất bảo quản hạt giống/mầm hạt; hóa chất bảo quản thực phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu sinh học.  
 

 
(210) 4-2016-04026 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.17; A5.5.20; A5.3.13; 1.15.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khoa học Nông 
nghiệp Đà Lạt   (VN) 
225/42A Ngô Tất Tố, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm phân bón; phụ gia hóa chất cho thuốc diệt nấm; phụ gia/hóa chất cho 
thuốc trừ sâu; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; phân bón dùng trong nông 
nghiệp; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2016-04027 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-04028 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Thiệu Duyệt Lan  (VN) 
Số nhà 159/218 đường Phó Cơ Điều, 
phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 16: Túi giấy bảo vệ quả trên cây; thùng giấy; hộp giấy; giấy sáp; giấy ống; giấy gói 
bảo vệ thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-04029 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phương  (VN) 
Lô số 1, đường số 3, khu Bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc, dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04030 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phương  (VN) 
Lô số 01, đường số 03, khu Bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin.  

 

 
(210) 4-2016-04031 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phương  (VN) 
Lô số 01, đường số 03, khu Bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin.  

 

 
(210) 4-2016-04032 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ VINATOKEN  (VN) 
157 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7,  thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy; bỉm.  

 
Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải.  
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(210) 4-2016-04033 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nhà văn hóa sinh viên thành 
phố Hồ Chí Minh   (VN) 
Số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, gồm: tổ 

chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí), tổ chức giáo dục thể chất, tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hóa hoặc giáo dục, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức 
khỏe), tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức cuộc thi sắc 
đẹp (đối tượng học sinh, sinh viên).  

 

 
(210) 4-2016-04034 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.17; A1.1.10; A1.1.2; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nhà văn hóa sinh viên thành 
phố Hồ Chí Minh   (VN) 
Số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa gồm: tổ 
chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí), tổ chức giáo dục thể chất, tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hóa hoặc giáo dục, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức 
khỏe), tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức cuộc thi sắc 
đẹp (đối tượng học sinh, sinh viên).  

 

 
(210) 4-2016-04035 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; A24.15.7 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Nhà văn hóa sinh viên thành 
phố Hồ Chí Minh     (VN) 
Số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, gồm: tổ 
chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí), tổ chức giáo dục thể chất, tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hóa hoặc giáo dục, dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức 
khỏe), tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức cuộc thi sắc 
đẹp (đối tượng học sinh, sinh viên).  
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(210) 4-2016-04036 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) FIT TWO FOUR CO., LTD   (TH) 

8/70 Chuanchuen Modus Vibhavadi, 

Vibhavadi Rd, Sa-Nambin, Donmeuang, 

Bangkok 10210 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm không dùng cho mục đích y tế như: kem nở ngực; kem 

trị nám, tàn nhang; kem dưỡng da; kem chống nắng; sữa rửa mặt; kem làm trắng.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế như: viên uống nở ngực; thực 

phẩm làm đẹp da; thực phẩm uống làm đẹp, trắng da; thực phẩm giảm cân; chè, cà phê 

giảm cân; thực phẩm giải độc cơ thể.  
 

 
(210) 4-2016-04037 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Thùy Dương  (VN) 
86, đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; thiết kế công nghiệp, thiết 

lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng 

và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; 

nghiên cứu về cơ khí; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho 

người khác]. 
 
 

(210) 4-2016-04038 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH Y tế cánh cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-04039 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH VBF   (VN) 

Số 3 khu chợ Phú Thụy, xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm ăn kiêng thích hợp 

dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); dược phẩm 
 

 
(210) 4-2016-04040 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Cơ sở cà phê Phương Châu  
(VN) 
Số 89/2 đường Nguyễn Thông, phường 
An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-04041 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14; A5.5.20; 1.15.23; 1.15.17 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Duy Anh Tuấn   (VN) 

Đội 9, thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm 
sữa; trái cây trộn; thạch hoa quả.  

 

Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy 
bọt.  

 

 
(210) 4-2016-04042 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.15; 2.9.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Duy Anh Tuấn   (VN) 

Đội 9, thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa chua; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm 
sữa; trái cây trộn; thạch hoa quả.  

 
Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sôcôla; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy 
bọt.  

 

 
(210) 4-2016-04043 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Vương Trường Tài  (VN) 
42/6 đường số 2, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Tấm bạt nhựa.  

 

 
(210) 4-2016-04048 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Xuân Mạnh  (VN) 
Số 24A đường Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, bánh ngọt, đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-04050 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

VINACOMM  (VN) 
Số D1, Ngõ 277, tổ 57, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ấp trứng; máy kéo; máy gặt đập liên hợp; máy nông nghiệp; máy cày 

[máy làm đất]; máy ép gạch.  
 

 
(210) 4-2016-04051 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Mai Hương  (VN) 
207 lô C1, chung cư phường 6, đường 
Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu. 
 

Nhóm 09: Kính mắt dùng chống bụi; kính râm; gọng kính; hộp đựng kính; dây đeo kính. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Bút viết; hộp bút; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; bìa giữ hộ 
chiếu. 

 
Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền. 

 
Nhóm 26: Khóa kéo; khuy bấm; chốt thắt lưng; đăng ten; đồ để thêu trang trí. 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, kính mắt chống bụi, kính 
râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá 
quý, đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, va li, ví đựng 
tiền,ô, tất đi chân, giầy, dép, khóa kéo, khuy bấm, chốt thắt lưng, đăng ten, đồ để thêu 
trang trí, ấn phẩm, bút viết. 

 

 
(210) 4-2016-04053 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty Cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-04054 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Bắc Đức Noger  

(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-04055 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất cơ khí và xây dựng 
Mai Tuấn  (VN) 
122 đường Tam Châu, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Võng xếp (cái võng).  
 

Nhóm 35: Mua bán võng xếp các loại.  
 

 
(210) 4-2016-04057 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-04058 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO  (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-04059 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; 18.3.21; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Duy Khang  (VN) 
145 Nguyễn Trãi, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy sản, mực, tôm, cá, ghẹ, rong biển, ốc.  
 

 

(210) 4-2016-04060 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Sun 

Rise  (VN) 
61 đường số 7, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04061 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.19; 26.1.2; A19.13.21; A19.3.21 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, xanh dương 

nhạt, xanh dương, xám, xanh tím, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04062 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.19; 2.9.25; A26.11.8; A19.3.24 
(591) Nâu, nâu sẫm, vàng nâu, xanh dương, 

xanh dương sẫm, tím, đen, xám, trắng, 
xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-04063 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.7.23; 2.9.1; 2.7.12; A19.3.24 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh dương nhạt, 

xám, nâu đỏ, vàng, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 

(210) 4-2016-04064 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.8; A19.13.21; 2.1.1; 24.15.2 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh dương sẫm, xanh 

tím than, đen, trắng, xanh dương nhạt, 

xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-04065 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; A19.13.21; 24.15.2; 2.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương sẫm, xanh 

tím than, đen, trắng, xanh dương nhạt, 
xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẳm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04066 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2   (VN) 
601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chi Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
210) 4-2016-04067 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2   (VN) 
601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-04068 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-04069 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cành cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.    

 

 
(210) 4-2016-04070 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, đường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-04071 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cành cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.         
 

 
(210) 4-2016-04072 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
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(210) 4-2016-04073 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cành cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-04074 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-04075 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1535 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-04076 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-04077 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
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sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-04078 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư thiết bị 
điện Tuyết Cường  (VN) 
29 Trần Kế Xương, phường Hải Châu II, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch; cửa, không bằng kim loại; ngói, 

đá lát sàn không bằng kim loại; thạch cao; gỗ bán thành phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-04079 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư thiết bị 
điện Tuyết Cường   (VN) 
29 Trần Kế Xương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; xích bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra 

vào bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; giàn giáo bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2016-04080 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A26.11.13; 20.5.7; A26.11.12 
(591) Đỏ sẫm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư thiết bị 
điện Tuyết Cường   (VN) 
29 Trần Kế Xương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chiếu sáng; hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; hệ thống 

và thiết bị nấu nướng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh. 
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(210) 4-2016-04081 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Hợp tác xã sản xuất nông 

nghiệp An Bình  (VN) 
Thôn 7, xã An Hà, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-04082 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Nguyễn Trung Việt  (VN) 

Thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2016-04083 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A24.17.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tân Cường   (VN) 
Số 19, phố Bác Cổ, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Loa, âmli; micrô; bộ trộn âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh; thiết bị 

truyền âm thanh, hình ảnh. 
 
 

(210) 4-2016-04084 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tân Cường    (VN) 
Số 19, phố Bác Cổ, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Loa, âmli; micrô; bộ trộn âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh; thiết bị 

truyền âm thanh, hình ảnh. 
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(210) 4-2016-04085 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-04086 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Lê Danh Thắng   (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-04087 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thực phẩm Trường 
An  (VN) 
1753/30 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi. 
 
 

(210) 4-2016-04088 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thực phẩm Trường 
An   (VN) 
1753/30 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-04089 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Lê Hùng Cường  (VN) 

Số 19a, đường Tân Thới Hiệp 7, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà diểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quà đã qua chế biến. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phôi các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-04090 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Lê Hùng Cường   (VN) 

Số 19a, đường Tân Thới Hiệp 7, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà diểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
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(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-04091 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Lê Hùng Cường   (VN) 

Số 19a, đường Tân Thới Hiệp 7, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà diểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quà đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-04092 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Lê Hùng Cường   (VN) 

Số 19a, đường Tân Thới Hiệp 7, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà diểu, chó, ngựa, 
thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 

biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
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(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 

tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 

chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 
 

 
(210) 4-2016-04093 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Lê Hùng Cường   (VN) 
Số 19a, đường Tân Thới Hiệp 7, phường 

Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà diểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 

thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 

làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.  

 

Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 

biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 

(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 

tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 

chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 
 

 
(210) 4-2016-04094 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
và Sinh học y tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-04095 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 3.9.1; A3.9.24 
(731) LAO-BAI-WANG FISHING TACKLE 

COMPANY  (TW) 
No.8, Ln. 22-1, Yanwu Rd., Taoyuan 
Dist., Taoyuan City 330, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Mồi câu cá nhân tạo; lưỡi câu; phao để câu cá; dây câu cá; cần câu cá; mồi 

thơm để câu cá [mồi nhân tạo/mồi giả].  
 

 
(210) 4-2016-04096 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-04097 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.1; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đỏ cờ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng Hưng 
Thành  (VN) 
165/21 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông.  

 

 
(210) 4-2016-04098 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-04099 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2016-04100 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 24.15.21; 25.1.25 
(591) Vàng sậm, vàng, nâu, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Yến Tiểu Ngọc  

(VN) 
R286 - R287, phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 

 
 

(210) 4-2016-04101 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(731) YIBIN GRACE CO., LTD.  (CN) 

Hangtian Road, Nan'an Economic-
technology Development Area, Yibin 
City, Sichuan Province, People's 
Republic of China  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; tơ tằm đã xe; 

sợi tơ đơn dùng trong ngành dệt; tơ nhân tạo dùng trong ngành dệt; chỉ dùng trong ngành 
dệt; chỉ ni lông dùng trong ngành dệt; len đã xe thành sợi; sợi len.  
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(210) 4-2016-04106 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đông 
nam dược Bàng Thái   (VN) 
416/15/3 Dương Quảng Hàm, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Cao xương động vật; rượu thuốc (thực phẩm chức năng dùng để bồi bổ cơ thể 

dùng cho mục đích y tế); thuốc bổ (dược phẩm); dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức 

năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vang; rượu mật ong; đồ 

uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-04109 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 7.1.6; 7.5.2 

(731) SAMECO LIMITED   (AE) 

Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab 

Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2016-04110 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) HITACHI CHEMICAL COMPANY, 

LTD.   (JP) 

9-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-6606 Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màng/phim dẫn điện dùng để kết nối mạch điện; hỗn hợp nhão dẫn điện dùng 

để kết nối mạch điện; dải/băng dẫn điện dùng để kết nối mạch điện; dây dẫn điện. 
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(210) 4-2016-04111 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.3.1; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần Giải pháp Thị 
trường mới (VN)   (VN) 
P906 tầng 9, tòa nhà Hàn Việt, số 203, 

phố Minh Khai, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2016-04112 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 1.5.1; 10.3.7; 26.2.3; 26.2.1; 20.5.25; 

26.15.3 

(591) Xanh dương, vàng, đồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần Triều Vĩ  (VN) 
156/29A Bình Thới, phường 14, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 26: Dây đai; dây viền; dây thun; dây luồn (tất cả đều là sợi tổng hợp - là phụ liệu 

cho ngành may mặc). 
 

 
(210) 4-2016-04114 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.7.21; 5.3.20; A5.3.15; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 

vàng,  đen, đen nhạt, trắng 

(731) Hội nông dân huyện Gò Quao  
(VN) 
Khu phố Phước Hưng I, thị trấn Gò 

Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu (hồ tiêu). 
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(210) 4-2016-04115 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.11; 26.3.1 
(591) Hồng, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, trắng 
(731) Hợp tác xã trồng cây ăn trái 

Đại Đoàn Kết   (VN) 
135/5, ấp 5B, xã Ba Trinh, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả cam sành tươi. 

 

 
(210) 4-2016-04116 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) WUXI RAPID SCAFFOLDING 

(Engineering) Co., Ltd.   (CN) 
No.107 Xigang Road West, Xibei Town, 
Xishan District, Wuxi, Jiangsu, 214192 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 06: Cầu thang gác bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; lan can cầu 

thang bằng kim loại; mặt bậc cầu thang bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; tấm kim 
loại dùng cho xây dựng; móc/then cài giàn giáo bằng kim loại; ống bằng kim loại; kim 
loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; ván khuôn bằng thép.  

 

 
(210) 4-2016-04117 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI 

KAISHA (trading also as Kurabo 
Industries Ltd.)   (JP) 
7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, 
Okayama-ken, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải bông chéo.  

 
Nhóm 25: Quần may bằng vải bông chéo; quần áo bằng chất liệu bò; áo choàng ngoài 
bằng chất liệu bò; áo vest bằng chất liệu bò; quần đùi bằng chất liệu bò; quần dài bằng 
chất liệu bò.  
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(210) 4-2016-04118 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) SAMSUNG SDS CO., LTD.   (KR) 

125, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]; máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị điều khiển mạng; bộ 

điều khiển số trực tiếp (DDC); mô-đun đầu vào [cho máy tính]; mô- đun đầu ra [cho máy 

tính].  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt 

phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-04120 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) GREAT CHENG WENG ENTERPRISES 

CO., LTD.  (TW) 

5Fl-3, No. 80, Sec.1, Ho Ping W. Rd., 

Taipei, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; sơn cho đồ gốm; 

sơn phủ [sơn]; sơn chịu lửa; sơn lót.  
 

 
210) 4-2016-04121 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) GREAT CHENG WENG ENTERPRISES 

CO., LTD.  (TW) 

5Fl-3, No. 80, Sec. 1, Ho Ping W. Rd., 

Taipei, Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; sơn cho đồ gốm; 

sơn phủ [sơn]; sơn chịu lửa; sơn lót.  
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(210) 4-2016-04123 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Hùng Dương  

(VN) 
Đại lộ V.I.LÊ Nin, xóm 7, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt các loại; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
socola có sữa; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, đồ uống có ga, tất cả là đồ uống không 
cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các loại bánh và đồ uống các loại.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-04124 (220) 22.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo Trang  (VN) 
Khu 10, xã Trí Tiên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, phụ kiện xe đạp, điện thoại di động bia và đồ uống các loại 
bánh kẹo, thực phẩm đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2016-04126 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 
Hưng  (VN) 
665C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-04127 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thành 
Hưng   (VN) 
665C ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
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(210) 4-2016-04129 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn 
Bitexco (Bitexco Group)  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn, điều hành và quản lý khách sạn; quảng cáo; dịch vụ cho thuê không 

gian quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, sự kiện thương mại nhằm mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ cho thuê ngoài (hỗ 
trợ kinh doanh).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ 
để xe; tham quan (du lịch); vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch, lữ hành. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức, điều 
khiển, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ 
khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
du lịch; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê phòng họp; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà trọ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; quán 
ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi và xoa 
bóp; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2016-04133 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.7 
(591) Xanh tím, trắng, xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
công nghệ kỹ thuật Hà Nội  
(VN) 
SN 6, ngõ 126, phố Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 16: Thiết bị giáo dục: bảng viết, đồ dùng học tập.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị giáo dục: bảng viết, đồ dùng học tập.  
 

 
(210) 4-2016-04134 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Khuất Thị Tuyết  (VN) 
P507, A6A khu đô thị Nam Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa), 
dịch vụ tắm hơi, tắm nóng.  

 

 
(210) 4-2016-04135 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 25.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghệ SAP  (VN) 
124 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu phát HD, đầu karaoke. 

 

 
(210) 4-2016-04136 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh lá cây(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân Ngọc  (VN) 
39 Tôn Thất Hiệp, phường 13, quận11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-04137 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và công nghệ Hải 
Hưng  (VN) 
Số 559/122/2/8 Đông Kim Ngưu, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Loa, máy tăng âm (ampli), đầu máy karaoke, đầu đọc đĩa các loại.  
 

Nhóm 35: Buôn bán các trang thiết bị, vật tư về âm thanh và trình chiếu phục vụ biểu diễn 
hội nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và trang thiết bị âm thanh trình chiếu 
phục vụ biểu diễn hội nghị, hội thảo.  

 

 
(210) 4-2016-04138 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Thái Lan  (VN) 
Tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh lọc; nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); nước uống 

thiên nhiên; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình. 
 

 
(210) 4-2016-04139 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Pha Sơn  (VN) 
799 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường thủy.  

 

 
(210) 4-2016-04140 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Teko Việt 
Nam   (VN) 
Nhà 21 ngách 183/22 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ, bếp hồng ngoại điện, bếp ga, máy hút mùi, nồi cơm điện.  
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(210) 4-2016-04141 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Song 
Long  (VN) 
C14/8B ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm chế biến từ gạo ăn liền như bún; phở; miến; bánh canh; bánh đa; 

mú (nui). 
 

 
(210) 4-2016-04142 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A3.13.6; A3.13.24 

(591) Đen, xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Dư Cẩm Vinh  (VN) 
L6-03 Docklands, 99 Nguyễn Thị Thập, 

phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-04143 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 24.17.5 

(591) Xanh da trời, hồng, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đa 
Phúc  (VN) 
Phòng 10 nhà 4, tầng 3, khu tập thể Dược 

phẩm 1, ngõ Thổ Quan 1, đường Tôn 

Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 

PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc kháng sinh; dược phẩm; thuốc bổ [thuốc; dược 

phẩm].  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; 

thiết bị kéo cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-04144 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Thịnh Phúc  (VN) 
Số 15/4 đường số 10, khu phố 3, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giầy dép), đồ đội đầu (nón mũ).  

 

(210) 4-2016-04145 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Đại 
Hùng Tinh  (VN) 
868/7 Nguyễn Xiển, ấp Long Hòa, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa (sữa bột, sữa nước), sữa chua, kem (sản phẩm sữa), bơ, phô mai, nho khô.  

 

 
(210) 4-2016-04148 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Hải Sơn   (VN) 
382/33 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu hướng dương tinh luyện; dầu ô liu (oliu) tinh luyện; dầu vừng tinh luyện; 

dầu lạc tinh luyện; dầu đậu nành tinh luyện; dầu hạt cải tinh luyện.  
 

 
(210) 4-2016-04150 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Vũ Thế Việt   (VN) 

Số 9/2, phố Nhân Hòa, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng [trang phục]; ca vát. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2016-04152 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RIO VN  (VN) 
107 đường Mai Thị Non, Khu phố 3, thị 
trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức. tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng ăn nhanh (dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2016-04153 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng chanh 

(540) 

  

(731) Trần thị Tuyết  (VN) 
E1804, tháp E tòa nhà The Manor, 
đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-04154 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 24.15.21 
(731) ZHEJIANG KINGSAFE GROUP CO.. 

LTD.   (CN) 
Economic & Technological 
Development Zone of Changxing 
County, Huzhou City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải lót (vải); vải không dệt, vải len; vải dùng để làm đồ đi chân; vải bóng như 

lụa (vải); vải sử dụng trong ngành dệt. 
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(210) 4-2016-04155 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) ZHEJIANG KINGSAFE GROUP CO.. 

LTD.    (CN) 
Economic & Technological 
Development Zone of Changxing 
County, Huzhou City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải lót (vải); vải không dệt vải len; vải dùng để làm đồ đi chân; vải bóng như 

lụa (vải); và vải sử dụng trong ngành dệt. 
 

 
(210) 4-2016-04156 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Gia Hào  (VN) 
57/42 Lô Tư, khu phố 2, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: băng keo điện, thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị điện dân dụng, băng 

keo công nghiệp, băng keo văn phòng, thiết bị lọc nước, băng keo bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2016-04157 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyễn Tấn Đạt  (VN) 
7B Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép mạ kẽm phủ sơn (tôn màu); tấm lợp bằng thép mạ kẽm (tôn 

kẽm); tấm lợp bằng thép mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn kẽm).  
 

 
(210) 4-2016-04158 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Bến Tre  (VN) 
Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1556 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

 

(210) 4-2016-04159 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Điểm 
Vàng  (VN) 
Số 135/37/19, đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
210) 4-2016-04160 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Điểm 
Vàng  (VN) 
Số 135/37/19, đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh.  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-04161 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phù Két  (VN) 
540A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ, nón. 
 

 
(210) 4-2016-04162 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.11.12; 1.3.1; A3.11.24; 2.5.8 
(591) Trắng, xanh tím than, vàng, đen, vàng 

nâu, xanh dương đậm, nâu đỏ, xám, xanh 
dương nhạt 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-04163 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.24; A2.3.16; 2.7.9 

(591) Trắng, hồng tím, xám nhạt, đỏ tím, xám, 

đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-04164 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.1; 2.3.1; 2.1.1; A2.3.2 

(591) Xanh tím than, xám, vàng, trắng, xanh 

dương, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 

Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-04166 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh tím than, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04167 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 
Nam Phương   (VN) 
Số 67, phố Trần Quốc Hoàn, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04168 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-04169 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng đùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04170 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-04171 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm, phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
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như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-04172 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như, thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-04173 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun, thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-04176 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu thiết bị y tế Bình Minh  
(VN) 
Số 112, đường Trần Phú, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; 

thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2016-04177 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Kiều Thị Thúy  (VN) 
Xóm Cổng Đồng, thôn Ngoại Hoàng, xã 

Lưu Hoàng, huyện ứng Hòa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-04178 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dệt 
may SEOUL  (VN) 
Lầu 5, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da, ba lô, túi xách tay.  

 
Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, cặp da, ba lô, túi xách. 

 
 

(210) 4-2016-04179 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  

(JP) 
2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 28: Quả bóng chơi gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; túi đựng vật dụng chơi 

gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn dùng cho nhân viên phục vụ người đánh gôn; bao chuyên 

dụng để bọc đầu gậy đánh gôn; túi nhỏ chuyên dụng đựng vật dụng chơi gôn; túi xách có 

hai quai (túi boston) chuyên dụng đựng vật dụng chơi gôn.  
 

 
(210) 4-2016-04180 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; 25.5.3 

(731) BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.  

(JP) 

2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Quả bóng chơi gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; túi đựng vật dụng chơi 

gôn; túi đựng vật dụng chơi gôn dùng cho nhân viên phục vụ người đánh gôn; bao chuyên 

dụng để bọc đầu gậy đánh gôn; túi nhỏ chuyên dụng đựng vật dụng chơi gôn; túi xách có 

hai quai (túi boston) chuyên dụng đựng vật dụng chơi gôn.  
 

 
(210) 4-2016-04181 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.1.6; 3.1.8; A3.1.24; 24.13.1 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Trịnh Thị Cẩm Vân  (VN) 
321 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám thú y, dịch vụ chăm sóc thú y; trợ giúp thú y. 
 

 
(210) 4-2016-04183 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 
Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
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(210) 4-2016-04184 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Ngô Quốc Tuấn   (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-04185 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; 26.4.3; 26.4.7; A24.15.11 (540) 

  

(731) Lâm Quốc Phương  (VN) 
Số 13 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; huấn luyện 

[đào tạo] các chương trình tập luyện thể dục thể thao; điều hành các lớp thể dục thể hình; 
dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; trại huấn luyện thể thao; 
trường đào tạo, học viện đào tạo về thể dục thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-04188 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) CYCLING SPORTS GROUP, INC.  (US) 

One Cannondale Way, Wilton, CT 
06897, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm sử dụng khi đi xe đạp; quần áo phản quang và phát sáng cho mục 

đích an toàn, và các thiết bị giám sát khi đi xe đạp, cụ thể là các thiết bị điện tử để kiểm 
tra, đo lường, ghi lại và truyền thông tin về hành trình của một chiếc xe đạp và/hoặc người 
đi xe đạp. 

 
Nhóm 12: Xe đạp, các bộ phận của xe đạp, cụ thể là, phanh, bộ đùi đĩa (cranksets), bàn 
đạp, khung, moay-ơ, yên xe, cốt yên (seatposts), phóc-tăng (stems), thanh chốt (bar ends), 
bánh xe, càng xe (forks) và bộ giảm xóc, và túi chuyên dụng đeo sau yên xe đạp, và bơm 
lốp xe đạp. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo khoác, áo gi lê, mũ, áo sơ mi, quần soóc, tất ngắn cổ, 
giày, và áo mưa, tất cả được thiết kế để đi xe đạp. 
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(210) 4-2016-04189 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) CYCLING SPORTS GROUP, INC.  

(US) 

One Cannondale Way, Wilton, CT 

06897, United States of America   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm sử dụng khi đi xe đạp; quần áo phản quang và phát sáng cho mục 

đích an toàn, và các thiết bị giám sát khi đi xe đạp, cụ thể là các thiết bị điện tử để kiểm 

tra, đo lường, ghi lại và truyền thông tin về hành trình của một chiếc xe đạp và/hoặc người 

đi xe đạp.  

 

Nhóm 12: Xe đạp, các bộ phận của xe đạp, cụ thể là, phanh, bộ đùi đĩa (cranksets), bàn 

đạp, khung, moay-ơ, yên xe, cốt yên (seatposts), phóc-tăng (stems), thanh chốt (bar ends), 

bánh xe, càng xe (forks) và bộ giảm xóc, và túi chuyên dụng đeo sau yên xe đạp, và bơm 

lốp xe đạp.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo khoác, áo gi lê, mũ, áo sơ mi, quần soóc, tất ngắn cổ, 

giày, và áo mưa, tất cả được thiết kế để đi xe đạp. 
 

 
(210) 4-2016-04190 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.23 

(731) NIKON CORPORATION  (JP) 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số; pin sạc lại được dùng cho máy ảnh và máy ảnh 

kỹ thuật số; thiết bị sạc pin được dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; dây đeo dùng 

cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; vỏ chụp thân máy; miếng che chân gắn đèn plash 

của máy ảnh; phần mềm máy tính; ống kính máy ảnh; nắp đậy ống kính máy ảnh; nắp đậy 

thị kính máy ảnh; mắt ngắm máy ảnh; cáp USB; cáp âm thanh và hình ảnh; tấm bảo vệ 

màn hình LCD; thị kính, đầu kẹp dây cáp dùng cho cáp USB; lõi từ tính; nắp che đầu dây 

của dây cáp dùng cho phích cắm mini của thiết bị âm thanh nổi; nắp đậy của ngăn chứa 

pin; tài liệu hướng dẫn sử dụng dạng điện tử; xuất bản điện tử có thể tải xuống; nắp che 

ngược sáng; bộ ngắm nhiếp ảnh điện tử. 
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(210) 4-2016-04192 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 1.15.3 

(591) Đỏ, xanh, trắng 

(731) Công ty TNHH xây lắp điện 
nước Đức Tuân  (VN) 
Km 1+ 400 đường Pbạm Văn Đồng, 

phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị điện nước, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-04193 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.3.3; 26.3.23 

(591) Đỏ đô, đỏ, vàng, đen, xanh, trắng 

(731) Nguyễn Viết Vạn  (VN) 
Thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện Phúc 

Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

 
(210) 4-2016-04194 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.3.1; A1.1.10; 24.1.1; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xám, nâu, nâu vàng, vàng 

nghệ, vàng đồng 

(731) ROTHMANS OF PALL MALL 

LIMITED   (CH) 

Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 

thuốc lá và diêm. 
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(210) 4-2016-04195 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo). 

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-04196 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-04197 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 
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(210) 4-2016-04198 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-04199 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC   (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-04200 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà, viên ngậm hình thoi (kẹo).  
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  
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(210) 4-2016-04201 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.    

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà, viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.    

 

 
(210) 4-2016-04202 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-04204 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14; 9.1.10 
(731) METRO COMPANY LIMITED  (TH) 

Metro Building, 180- 184 Rajawongse 
Road, Bangkok 10100 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2016-04205 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.16 
(731) METRO COMPANY LIMITED  (TH) 

Metro Building, 180-184 Rajawongse 
Road, Bangkok 10100 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bột mì.  
 

(210) 4-2016-04206 (220) 23.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.15.3; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(731) METRO COMPANY LIMITED  (TH) 

Metro Building, 180-184 Rajawongse 
Road, Bangkok 10100 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì.  

 

(210) 4-2016-04208 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Bắc Cường   (VN) 
Tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm đã định hình dùng cho cửa nhôm, vách nhôm; phụ kiện bằng kim 

loại dùng cho cửa sổ, cửa đi (bản lề, khóa, tay nắm, thanh liên động, chốt, vấu, bánh xe, 
vít). 

 

 
(210) 4-2016-04209 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàng Ngân Lagi  (VN) 
350/18/24L Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH TRUST LINK (TRUST 

LINK CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa tay.  
 

 
(210) 4-2016-04210 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Gia Nam 
Việt  (VN) 
205/31/3 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót; áo lót; quần áo may sẵn; quần áo; tất ngắn cổ; tất cao cổ.  
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(210) 4-2016-04211 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Gia Nam 
Việt  (VN) 
205/31/3 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót; áo lót; quần áo may sẵn; quần áo; tất ngắn cổ; tất cao cổ.  

 

 
(210) 4-2016-04212 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
210) 4-2016-04213 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(ID) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-04215 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV  

(AN) 
Landhuis Joonchi Kaya Richard J. 
Beaujon z/n, Curacao  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang có cồn; rượu mạnh và rượu mùi; rượu cốc 

tai có cồn.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; chỗ ở tạm thời; dịch vụ cà phê và quán 
bar cà phê; dịch vụ pha chế đồ uống và chuẩn bị thức ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng thức ăn nhanh; căng tin; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng, quán bar rượu vang và 
dịch vụ quán bar bao gồm phục vụ tại quán và mang về; cung cấp thức ăn đã được pha 
chế; phục vụ thực phẩm hoặc thức ăn để ăn tại chỗ hoặc mang về; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thông tin và tư 
vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-04216 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Tấn Định  (VN) 
93/30 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là: mũ; quần áo may sẵn; quần áo lót mặc bên trong; bộ quần 

áo; giày; dép. 
 

 
(210) 4-2016-04217 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A25.7.21; 2.1.8; A2.1.16 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH võ thuật 
Phương Thanh  (VN) 
100 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao; câu lạc bộ võ thuật; giáo dục thể dục thể thao; 

hướng dẫn/dạy võ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-04218 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và dịch 
vụ Hoài Cổ  (VN) 
80 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2016-04220 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

và phát triển công nghệ 
xanh OLIFE   (VN) 
47 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mỳ kẹp nhân; bánh pizza; bánh quế; bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-04221 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

và phát triển công nghệ 
xanh OLIFE   (VN) 
47 Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý ký gửi hàng lương thực thực phẩm, đồ uống, 

rượu, bia, nước giải khát, nước ép trái cây, trái cây sấy khô, bánh kẹo, bánh mỳ, bánh 
ngọt, bánh mỳ kẹp nhân, bánh pizza, bánh quế, bánh quy, sữa và các sản phẩm từ sữa, chè 
(trà), cà phê, ca cao, sô cô la, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-04225 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) MARICO LIMITED  (IN) 

7th Floor, Grande Palladium, 175, CST 
Road, Kalina Santacruz (E), Mumbai 
400098, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; 

nước hoa; nước thơm; dầu gội đầu; xà phòng. 

 
Nhóm 29: Nước mắm.  

 
Nhóm 30: Gia vị; tương (xốt đậu nành).  
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(210) 4-2016-04226 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) MARICO LIMITED    (IN) 

7th Floor, Grande Palladium, 175, CST 

Road, Kalina Santacruz (E), Mumbai 

400098, India  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; 

nước hoa; nước thơm; dầu gội đầu; xà phòng.  

 

Nhóm 29: Nước mắm.   

 

Nhóm 30: Gia vị; tương (xốt đậu nành).  
 

 
(210) 4-2016-04227 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất, 
Thương mại Hàng tiêu dùng 
Việt Nam T&T   (VN) 
Thôn Nhật tiến, xã Trường Yên, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2016-04228 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.5; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Ngọc 
FIMEX   (VN) 
Số 11 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm bột xay; gạo; chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2016-04229 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần tin học viễn 

thông Petrolimex  (VN) 
Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính loại ghi sẵn và/hoặc có thể tải về được.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, lập trình phần mềm theo yêu cầu của bên thứ ba.  
 

 
(210) 4-2016-04230 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại ứng 
dụng kỹ thuật và sản xuất  
(VN) 
Số 339, đường An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè.  

 

 
(210) 4-2016-04231 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Minh Đức  (VN) 
477 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 

(210) 4-2016-04232 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.6; 26.4.9 
(591) Hồng cánh sen, vàng cam, vàng, xanh 

nước biển, xanh da trời, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo 
nghề Đông Dương 
(INDOCHINAPRO Corp.)   (VN) 
116 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-04233 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LED Tân Quang Minh  (VN) 
876 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: đèn led, quần áo, giày dép, vải sợi.  

 

 
(210) 4-2016-04234 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị inox 
Hưng Vượng   (VN) 
Số nhà 21, ngõ 123 đường Phương Canh, 
phường Xuân Phương, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện như: tủ cơm, tủ sấy, tủ giữ nóng thức ăn, bếp ¸, 

bếp hầm, nồi đun nước. 
 

 
(210) 4-2016-04235 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.7.1; 25.5.2; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, trắng ghi 
(731) Công ty cổ phần NAFOODS 

GROUP  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 32: Nước trái cây (đồ uống).  
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(210) 4-2016-04236 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại HT Lighting Việt 
Nam  (VN) 
Số 80, ngõ 885 đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, bao gồm: chiếu sang dân dụng, đèn led; chiếu sang 

công nghiệp, đèn công nghiệp, pha cao áp, đèn phòng nổ; chiếu sang công trình, pha 
chiếu sáng sân vận động, pha chiếu sáng đường phố.   

 

 
210) 4-2016-04237 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Lê Hùng Cường  (VN) 

Số 19a, đuờng Tân Thới Hiệp 7, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi.  

 

 
(210) 4-2016-04238 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Lê Hùng Cường  (VN) 

Số 19a, đuờng Tân Thới Hiệp 7, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 

thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 

làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.   

 

Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 

biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 

(gà, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 

tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 

chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 

cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi.  
 

 
(210) 4-2016-04239 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-04240 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) PERRY ELLIS INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS LIMITED   (BS) 

Montague Sterling Center, 5th Floor, 

East Bay Street, Nassau, Bahamas  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi các loại cụ thể là: hành lý; va li; túi xách tay; túi tote, loại túi lớn có hai dây 

xách song song nhau nối từ hai bên thành túi (tote bags); túi dùng ở bãi biển; túi du lịch; 

túi mua hàng; túi thể thao; cặp sách; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; bao để móc chìa 

khóa; ví/bao đựng thẻ tín dụng; ví đựng đồ trang điểm; túi đựng đồ trang điểm; túi 

nhỏ/bao nhỏ đeo ở thắt lưng (belt cases) và ví/bao đựng thẻ.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
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(210) 4-2016-04241 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A3.9.24; 4.5.14; 4.5.2 

(731) PERRY ELLIS INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS LIMITED   (BS) 

Montague Sterling Center, 5th Floor, 

East Bay Street, Nassau, Bahamas   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi các loại cụ thể là: hành lý; va li; túi xách tay; túi tote, loại túi lớn có hai dây 

xách song song nhau nối từ hai bên thành túi (tote bags); túi dùng ở bãi biển; túi du lịch; 

túi mua hàng; túi thể thao; cặp sách; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; bao để móc chìa 

khóa; ví/bao đựng thẻ tín dụng; ví đựng đồ trang điểm; túi đựng đồ trang điểm; túi 

nhỏ/bao nhỏ đeo ở thắt lưng (belt cases) và ví/bao đựng thẻ.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-04242 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.1.4; 26.7.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kệ Xinh  (VN) 
42/4 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Kệ, giá đỡ, khung treo bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2016-04243 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 26.1.1 

(591) Xanh cốm, xanh cốm nhạt, xanh lá cây, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp VIESKY  (VN) 
Lô G2-02 khu dân cư An Hòa, tổ 44, 

phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1579 

(210) 4-2016-04244 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 2.1.13; 15.1.22; A6.19.11; 

A6.19.9 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Số 335, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-04245 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.3.1; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Số 335, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
210) 4-2016-04246 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại DRTEA  (VN) 
6/12 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-04247 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm NTEA 
Việt Nam   (VN) 
Số 30 phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm đánh răng.  
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Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2016-04248 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
210) 4-2016-04249 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-04250 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.1; 25.1.25; A18.1.2; A18.1.3 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh rêu, xanh lá 

cây 
(731) DAVID LYMAN   (TH) 

39/221 Moo 3, Tambol Bangtalard, 
Amphor Pakkred, Nonthaburi, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách. 
 

Nhóm 41: Sách trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2016-04251 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04252 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-04253 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04254 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
210) 4-2016-04255 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04256 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04257 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-04258 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-04259 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần d−ơc phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04260 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-04261 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-04262 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  
(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-04263 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  
(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-04264 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04265 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04266 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 1.15.15; 5.9.6; A5.3.15 
(591) Da bò, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Phát 
triển Thực phẩm và Dinh 
dưỡng  (VN) 
Số 43 ngõ 2, phố Tây Trà, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (tỏi đen).  

 
Nhóm 35: Mua bán; dược phẩm, thực phẩm chức năng (tỏi đen).  
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(210) 4-2016-04267 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.3.20; 5.7.3; 1.15.15; 5.9.6 
(591) Da bò, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Phát 
triển Thực phẩm và Dinh 
dưỡng   (VN) 
Số 43 ngõ 2, phố Tây Trà, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (tỏi đen).  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược pbẩm, thực phẩm chức năng (tỏi đen).  
 

 
(210) 4-2016-04268 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.1.1; 5.5.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Chương   (VN) 
Hẻm T21A, đường Triệu Việt Vương, 
phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-04269 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Đinh Thị Mỹ Phượng   (VN) 
1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống); khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-04271 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Năng Lượng Mặt 
Trời  (VN) 
Tầng G, tòa nhà CT5 Hyundai Hilstate, 
phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành 
phồ Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại.  
 

 
(210) 4-2016-04272 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH áo mưa Bảo An  

(VN) 
Số 43, ngõ 294, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

 
(210) 4-2016-04273 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH B.Mart   (VN) 

số 311, phố Kim Ngưu, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; bồn tắm; bệ xí vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-04275 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.5.25; ; A6.19.16; A6.19.11; A6.19.13
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, da cam 

nhạt, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư Hải Âu  (VN) 
145 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đóng hộp; thịt lợn; thịt đã được bảo quản; thịt lợn ướp; chiết xuất của 

thịt; thịt giăm bông; đùi lợn muối; thịt muối; gia cầm, không còn sống; thịt ướp muối; thịt 
lợn muối xông khói. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; cung cấp thông 

tin kinh doanh thông qua một trang web; bán buôn và bán lẻ thịt, thịt đóng hộp, thịt lợn, 
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thịt đã được bảo quản, thịt lợn ướp, chiết xuất của thịt, thịt giăm bông, thịt lợn muối, thịt 

muối, gia cầm, không còn sống, thịt ướp muối, thịt lợn muối xông khói, thịt gà, thịt bò, 

thịt cừu. 
 

 
(210) 4-2016-04276 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) PACIFIC RIM INDUSTRIES PTE LTD  

(SG) 

51 Ubi Avenue 1, #01-12, Paya Ubi 

Industrial Park, Singapore 408933 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-04277 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.3.1; A3.3.24; 1.15.15; 1.15.19 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh cô ban

(731) Công ty TNHH nhà nước một 
thành viên xây dựng và cấp 
nước Thừa Thiên Huế  (VN) 
103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2016-04278 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.6; 3.7.16; 3.7.9 

(731) Hoàng Quốc Huy  (VN) 
Tổ dân phố 3, phường Tứ Hạ, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Vịt trời; trứng giống.  
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(210) 4-2016-04279 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Nguyễn Minh Nhật  (VN) 
Số 17, ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-04280 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A11.3.4; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đen, xám, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
PLUM  (VN) 
756 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-04281 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 

(591) Đỏ, xanh dương 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Nhật 
Thiên Thanh  (VN) 
Số 919B đại lộ Bình Dương, tổ 71, khu 

phố 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, tiếp thị, đại lý ký gửi: mực in, máy vi tính, thiết bị ngoại 

vi của máy vi tính (chuột, bàn phím, tai nghe), máy chấm công, máy in thẻ nhựa; cho thuê 

máy móc và thiết bị máy văn phòng (máy in, máy fax, máy photocopy, máy vi tính). 
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(210) 4-2016-04282 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Việt Pháp 
Successful  (VN) 
Số 110, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-04284 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.13.1; A5.5.21; 5.5.19; 26.3.1 
(591) Đen, hồng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Việt Pháp 
Successful   (VN) 
Số 110, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2016-04285 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Việt Pháp 
Successful   (VN) 
Số 110, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2016-04286 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ da và giả 
da Phước Hải  (VN) 
71/25/10 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; dép; giày da; giày giả da. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cặp xách, va li, ví (bóp), ba lô, túi đeo, túi xách, thắt lưng, dép, giày 
da, giày giả da. 

 

 
(210) 4-2016-04287 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ da và giả 
da Phước Hải   (VN) 
71/25/10 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; dép; giày da; giày giả da.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cặp xách, va li, ví (bóp), ba lô, túi đeo, túi xách, thắt lưng, dép, giày 
da, giày giả da. 

 

 
210) 4-2016-04288 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ da và giả 
da Phước Hải   (VN) 
71/25/10 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; dép; giày da; giày giả da.  
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Nhóm 35: Mua bán: cặp xách, va li, ví (bóp), ba lô, túi đeo, túi xách, thắt lưng, dép, giày 
da, giày giả da. 

 

 
(210) 4-2016-04289 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ da và giả 
da Phước Hải   (VN) 
71/25/10 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; dép; giày da; giày giả da.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cặp xách, va li, ví (bóp), ba lô, túi đeo, túi xách, thắt lưng, dép, giày 
da, giày giả da. 

 

 
(210) 4-2016-04290 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành  (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng cho nông nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng cho 
nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-04291 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Thuận Thành   (VN) 
1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 17: Màng phủ bằng nhựa dùng cho nông nghiệp.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: màng phủ bằng nhựa dùng cho 
nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-04292 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2016-04293 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; dầu gội đầu; kem bôi mặt; sữa tắm; nước 

hoa; mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2016-04294 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xây dựng điện 
Bích Hạnh  (VN) 
486/26A Kha Vạn Cân, khu phố 9, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi: tủ điện (tủ chứa hệ thống 

điện), bảng điện, máng cáp điện, thang cáp điện, ống cáp điện. 
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(210) 4-2016-04295 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vẻ đẹp Francia  (VN) 
Số nhà P.705, tầng 7, tòa nhà "Saigon 
Paragon", số 3 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; kem làm trắng da; sáp làm rụng lông; chế 
phẩm làm rụng lông. 

 

 
(210) 4-2016-04296 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thảo dược; dược 
thảo; thuốc đông y.  

 

 
(210) 4-2016-04298 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23 
(731) HANGZHOU ZHONGFANG 

WEAVING CO., LTD.  (CN) 
Industrial Estate, Baizhang Town, 
Yuhang District, Hangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; vật liệu dệt; vải flanen; miếng gạc [bằng vải]; vải gai dầu; vải không dệt.  

 

 
(210) 4-2016-04299 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 13.1.1; 1.15.23; A18.1.16 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Liên  (VN) 
226 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
 

 
(210) 4-2016-04300 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.9; 26.15.15; 1.15.23 
(731) ABLOOMY TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
21423 Shannon Ct, Cupertino, CA, 
95014, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; máy tính xách tay; thiết bị để xử lý dữ liệu; phần 
mềm máy tính [ghi sẵn]; máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều 
hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].  

 

 
(210) 4-2016-04302 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần Gon Sa  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-04304 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp Hai 
My  (VN) 
Lô MN-4B, đường số 9, khu công nghiệp 
Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng thép; mua bán sản phẩm xe đẩy (tay).  
 

 
(210) 4-2016-04305 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Nâu đất, xanh rêu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp Hai 
My  (VN) 
Lô MN-4B, đường số 9, khu công nghiệp 
Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 16: áp phích quảng cáo; ấn phẩm in; xuất bản phẩm; báo; tạp chí; sách  

 

Nhóm 41: Biên tập, xuất bản báo chí, tạp chí.  
 

 
(210) 4-2016-04307 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-04308 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 13.3.23; 4.5.14 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(731) CITY COIN LAUNDRY SDN BHD  

(MY) 

No 112, Jalan Kip 9, Taman 

Perindustrian Kip, 52200 Kuala Lumpur 

Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Cung cấp tiện ích giặt là; cung cấp dịch vụ giặt là; cho thuê máy giặt là; tất cả 

thuộc nhóm 37.  
 

 
(210) 4-2016-04309 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Bùi Đại Cát  (VN) 
Thôn Bắc Lịch Động, xã Đông Các, 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
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(210) 4-2016-04310 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Bùi Đại Cát  (VN) 
Thôn Bắc Lịch Động, xã Đông Các, 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2016-04311 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bếp Gas 
CITY  (VN) 
179 Đồng Đen, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 
 

 
(210) 4-2016-04312 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2; A26.11.7 

(591) Đen, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Thuý Linh  (VN) 
9§, A42, KP.6, phường Trung Dũng, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 

Nhóm 28: Găng tay thể thao, vật dụng bảo vệ ống chân, phụ kiện thể thao. 
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(210) 4-2016-04313 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(300) 201532370 11.09.2015 AZ 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED   (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; xì gà loại nhỏ hở hai đầu; thuốc lá cho người sử dụng tự 

cuốn; thuốc lá để hút tẩu và các sản phẩm thuốc lá khác.  
 

 
(210) 4-2016-04315 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột bánh xèo.  
 

 
210) 4-2016-04316 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.4.1 

(591) Đỏ, đen 

(731) Phạm Ngọc Quang  (VN) 
168/1, Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2016-04317 (220) 24.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty TNHH Y tế cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-04318 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A14.5.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xám 

(540) 

 

(731) Trung tâm hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp  (VN) 
Số 02, đường Alexande De Rhodes, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ kế toán; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi 
tính).  

 
Nhóm 36: Quỹ đầu tư; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tiến hành, tổ chức, điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức, điều khiển, 
sắp xếp, tiến hành hội nghị; huấn luyện [đào tạo], tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí].  

 

 
(210) 4-2016-04319 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xám 

(540) 

 

(731) Trung tâm hỗ trợ thanh niên 
Khởi Nghiệp  (VN) 
Số 02, đường Alexande De Rhodes, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ kế toán; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tổ chức triễn lãm 
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cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo; cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi 
tính).  

 
Nhóm 36: Quỹ đầu tư; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tiến hành, tổ chức, điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức, điều khiển, 
sắp xếp, tiến hành hội nghị; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí]. 

 

(210) 4-2016-04321 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Lê Văn Lương  (VN) 
Thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh 
Gia, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy. 

 

(210) 4-2016-04322 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.1.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Lê Phụng  (VN) 
291/23, Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); dịch vụ cung cấp trò 

chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-04323 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại địa ốc Tương Lai  
(VN) 
Số 12 ngõ 184/41 phố Hoa Bằng, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá 
bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư 
vấn tài chính.  
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(210) 4-2016-04326 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Trắng, xanh than, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phát triển Công nghệ Xử lý 
Nước sạch Hà Nội  (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước 

nóng, lạnh); đèn điện; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp không dùng điện; dụng cụ nấu nướng 

(không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 

sản phẩm sau: máy lọc nước; thiết bị lọc nước, cây nước nóng lạnh, đèn điện, bình nước 

nóng cho nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp, 

dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng dùng cho gia 

dụng và nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2016-04327 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phát triển Công nghệ Xử lý 
Nước sạch Hà Nội   (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội   
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước 

nóng, lạnh); đèn điện; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp không dùng điện; dụng cụ nấu nướng 

(không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 

sản phẩm sau: máy lọc nước, thiết bị lọc nước, cây nước nóng lạnh, đèn điện, bình nước 

nóng cho nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp, 

dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng dùng cho gia 

dụng và nhà bếp.  
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(210) 4-2016-04328 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.24; A26.11.13 
(591) Cam đất, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phát triển Công nghệ Xử lý 
Nước sạch Hà Nội   (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước 

nóng, lạnh); đèn điện; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp không dùng điện; dụng cụ nấu nướng 
(không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; chậu; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm sau: máy lọc nước, thiết bị lọc nước, cây nước nóng lạnh, đèn điện, bình nước 
nóng cho nhà tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bộ nồi niêu xoong, chảo rán của nhà bếp, 
dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), dụng cụ nhà bếp, chậu, đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2016-04330 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn ánh Hồng  (VN) 
Số nhà 509, tổ 3, phường Thái Bình, 
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo mộc giảm cân hủy mỡ.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán sản phẩm sau: thực phẩm 
chức năng, trà thảo mộc giảm cân hủy mỡ.  

 
 

(210) 4-2016-04331 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A18.1.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hồng Ninh  (VN) 
35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; bố 

trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục 
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đích quảng cáo; dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời.  

 
Nhóm 37: Rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần 
hoặc hoàn toàn; đánh bóng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; dịch 
vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục xe cộ; lưu hóa lốp xe [sửa chữa].  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; sắp xếp và điều khiển hội nghị, tổ chức và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển 
đại hội, sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành 
hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn], sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn].  

 

 
(210) 4-2016-04332 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.13.22; 18.1.23 
(591) Đỏ, xám tro, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hồng Ninh  (VN) 
35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; bố 
trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục 
đích quảng cáo; dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời.   

 

Nhóm 37: Rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần 
hoặc hoàn toàn; đánh bóng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; dịch 
vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục xe cộ; lưu hóa lốp xe [sửa chữa].  

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; sắp xếp và điều khiển hội nghị; tổ chức và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển 
đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành 
hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn].  

 
 

(210) 4-2016-04333 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A18.1.8; 19.13.22 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Hồng Ninh   (VN) 
35 Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; bố 
trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục 
đích quảng cáo; dịch vụ market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời.   

 
Nhóm 37: Rửa xe ô tô; làm sạch xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một phần 
hoặc hoàn toàn; đánh bóng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; dịch 
vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục xe cộ; lưu hóa lốp xe [sửa chữa].   

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; sắp xếp và điều khiển hội nghị; tổ chức và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển 
đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành 
hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội nghị chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn].  

 

 
(210) 4-2016-04334 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.1; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 Quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-04335 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Quốc tế SH-TC   (VN) 
Phố Nguyễn Giáo, phường Đồng 
Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, xe máy như: săm, lốp, má phanh, côn, nhông xích, 

chế, củ đề, xích cam.  
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(210) 4-2016-04339 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vina Sing  (VN) 
Số 1 ngõ 33 phố Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người.  

 

 
(210) 4-2016-04345 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe scu-tơ, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe mô 

tô ba bánh, xe scu-tơ ba bánh, xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng, và bộ phận và phụ kiện của chúng, cụ thể gương chiếu hậu, cần phanh, vỏ tay lái, 
tấm chắn gió, tấm chắn chân, vỏ che phía trước xe, chắn bùn, cổ xe, phanh, lốp, bánh xe, 
vỏ che phía bên, giá để chân, bình xăng, ghế ngồi, thanh nối khung xe, vỏ che phía sau, 
giảm xóc treo, bộ giảm xóc, vỏ che xích, hộp đựng hành lý, bộ giảm chấn, tất cả dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
 

(210) 4-2016-04346 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe scu-tơ, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe mô 

tô ba bánh, xe scu-tơ ba bánh, xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng, và bộ phận và phụ kiện của chúng, cụ thể gương chiếu hậu, cần phanh, vỏ tay lái, 
tấm chắn gió, tấm chắn chân, vỏ che phía trước xe, chắn bùn, cổ xe, phanh, lốp, bánh xe, 
vỏ che phía bên, giá để chân, bình xăng, ghế ngồi, thanh nối khung xe, vỏ che phía sau, 
giảm xóc treo, bộ giảm xóc, vỏ che xích, hộp đựng hành lý, bộ giảm chấn, tất cả dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2016-04348 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2016-04350 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chất trừ động vật có hại; chất trừ dịch; chế 
phẩm diệt nấm khô mục; chế phẩm chống nhậy cắn; chế phẩm chống mọt cắn; thuốc trừ 
sâu; thuốc bột diệt bọ phỏng; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; thuốc trừ sâu bọ, côn 
trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm hoá học để trị bệnh nấm mốc ở cây; 
thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ dại; thuốc 
diệt chuột; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc trừ ve bét; thuốc trừ rệp cây. 

 

 
(210) 4-2016-04351 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  

 
 

(210) 4-2016-04352 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.   

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2016-04353 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2016-04354 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 

chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2016-04355 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm làm thơm miệng; viên ngậm dùng cho 
mục đích dược phẩm. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo).  

 
Nhóm 32: Viên làm sủi bọt dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2016-04356 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Xanh lam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh xưởng sản 
xuất chế biến thực phẩm 
Phước Khang  (VN) 
42/5 Phú Hòa, Khóm 1, phường 1, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương. 

 

 
(210) 4-2016-04357 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Da cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Châm   (VN) 
Số 10 ngách 191/35 Khương Thượng, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới 
thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-04358 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn DULUX 
Việt Nam  (VN) 
Lô G11, khu công nghiệp Quế Võ, xã 
Phương Liễu, huyện Quê Võ, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); lớp phủ (sơn); sơn chịu lửa, sơn chịu nhiệt, 

véc ni. 
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(210) 4-2016-04359 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Võ Hà Thanh  (VN) 
Số 35, đường 30/4, phường Tân Thanh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Nuớc uống được xử lý/bổ sung khoáng chất dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04360 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cầu Bạc  (VN) 
168 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn.  
 

 
(210) 4-2016-04361 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Đạt  (VN) 
12 đường số 02, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Bò viên, cá viên, tôm viên, mực viên, chả lụa (giò lụa), chả giò (nem rán), chả 

cá, chả bò (giò bò), xúc xích. 
 

 
(210) 4-2016-04362 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.11.7; A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tài chính 
VIICY Việt Nam  (VN) 
Số 2 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Đấu giá; kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán, kiểm toán, tư vấn và tổ 

chức điều hành kinh doanh; đánh giá kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; định giá bất động sản; tư vấn tài chính; định giá tài chính 

[ngân hàng, bất động sản]; quản lí tài chính; quản lí bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục], 

huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; giảng dạy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật, tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  
 

 
(210) 4-2016-04363 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH BEZO VIETNAM  
(VN) 
71 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn trang điểm, kem dưỡng da, son môi, kem trang điểm, chì kẻ 

mắt, dầu gội đầu. 
 
 

(210) 4-2016-04364 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Túc  (VN) 
71 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn trang điểm, kem dưỡng da, son môi, kem trang điểm, chì kẻ 

mắt, dầu gội đầu. 
 
 

(210) 4-2016-04365 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Túc  (VN) 
71 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn trang điểm, kem dưỡng da, son môi, kem trang điểm, chì kẻ 

mắt, dầu gội đầu. 
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(210) 4-2016-04366 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.15.15; 26.15.9 
(591) Xanh biển, xanh lá tươi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nam An - TTĐ  
(VN) 
E2, cụm CN Hoàng Gia, ấp Mới 2, xã 
Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và bao bì giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán, giấy, bao bì giấy, nguyên liệu làm từ giấy là thùng carton.  
 

 
(210) 4-2016-04368 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.7.17 
(591) Đen, trắng, ghi, tím 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Căn 2, dãy 1, tập thể Quân đội, 33B 
Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ví tiền; vali; túi xách tay; cặp học sinh.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng [trang phục]; ca vát.  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang (quần áo, giầy dép, thắt lưng, ca vát, vali, ví, túi xách, 
cặp da, cặp học sinh); quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-04370 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, vàng, trắng, tím, nâu, xám, 
hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDlPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-04371 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 5.1.1; A5.1.16; 2.9.24; 26.1.2; A5.3.15; 

25.5.25 

(591) Xanh dương xanh dương nhạt, xanh da 

trời, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, trắng, xám, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDIPHAR USA  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-04372 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A18.1.8; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xám, xám nhạt, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - vận 
tải Tâm Nguyên   (VN) 
19/4 Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và xe có động cơ; mua bán phụ tùng xe ô tô và xe có động cơ.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và hành khách; cho thuê xe ô tô; bốc xếp hàng hóa; du lịch lữ 

hành.  
 

 
(210) 4-2016-04373 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn đỗ Kim Thanh  (VN) 
9 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2016-04374 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A25.7.21; 26.1.2; 26.1.5; 26.7.25; 26.7.5

(731) Công ty TNHH BEAUTIFUL 
LUGGA (Việt Nam)  (VN) 
Lô E-1OB2-CN, khu công nghiệp Mỹ 

Phước 2, thị xã Bên Cát, tỉnh Bình Duơng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi xách.  

 

Nhóm 35: Mua bán, va li; túi xách.  
 

 
(210) 4-2016-04375 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.3.23 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
Thịnh Phúc   (VN) 
Số 15/4 đường số 1 0, khu phố 3, phường 

Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (giầy dép), đồ đội đầu (nón mũ). 
 

 
(210) 4-2016-04376 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Hợp Phát  (VN) 
Số 12, ngách 17, ngõ 85, phố Định Công 

Thượng, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-04377 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A7.1.11; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và dịch vụ ECO   (VN) 
Tổ 6, khu 6, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2016-04378 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh bất động sản Thuận 
Thành  (VN) 
151 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê. 

 
Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-04379 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế  

(VN) 
Tòa nhà Paxsky, 123 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở; nhận quyền sử dụng nhà ở bán hoặc cho thuê. 

 
Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử 
dụng đất; xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1615 

(210) 4-2016-04380 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(731) Mai Thanh Long  (VN) 
229/17/51A Bùi Thị Xuân, phường 1, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 40: May quần áo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-04381 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.3.14; 3.4.18; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, nâu, đen, 

trắng 

(731) Trần Văn Bằng  (VN) 
Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn đã qua chế biến. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-04382 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

  

(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ Tấn Nguyễn Gia  (VN) 
155-157 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2016-04383 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 24.9.1; 25.7.20; 26.11.3 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ Tấn Nguyễn Gia   (VN) 
155-157 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-04384 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Trung  (VN) 
40/10 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  

 

 
(210) 4-2016-04385 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.24; 24.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Lương Quốc Toàn  (VN) 
Thôn 5, xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, 
tỉnh Đăk Nông 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, ví (bóp), thắt lưng (dây nịt). 
 

 
(210) 4-2016-04386 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.21; A3.7.24 
(591) Xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn Sài Gòn Xanh  
(VN) 
Tầng P, tòa nhà Ruby 1, Sài Gòn Pearl, 
92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2016-04387 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Dương Trung Pháp  (VN) 
42 đường số 4, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, hàng lưu niệm, quà tặng, đồ chơi trẻ em, quần áo, 

túi xách, gấu bông, gối đệm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công (quần áo thời trang). 
 

 
(210) 4-2016-04390 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04391 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-04392 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-04393 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2016-04394 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 

phường Quang Trung, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-04395 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Đỗ Thị Thanh Hương  (VN) 

Phòng 1704A chung cư FLC, Lê Đức 
Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04396 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư SUN 

PHA  (VN) 
Số 42, phố Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04397 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn  (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7 , thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
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(210) 4-2016-04398 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 2.9.25; A25.7.7; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Vàng, xanh, đen, nâu, vàng đậm, xám, 

trắng 
(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  

(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04399 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 24.15.3; A24.15.13; 2.9.25; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, xanh, xanh cốm, 

nâu đỏ, xanh nhạt, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thảo dược Tâm Thành  (VN) 
Đội 4, thôn Đông Hải, xã Thọ An, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-04420 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) TAKAGI CO., LTD.  (JP) 

4-1, Ishidaminami 2 chome, 
Kokuraminami-ku, Kitakyushu-shi, 
Fukuoka 802-0836, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để làm sạch nước dùng trong công nghiệp; thiết bị lọc nước; thiết bị 

lọc nước máy dùng cho gia đình; hệ thống lọc nước sinh hoạt được gắn liền với vòi nước 
dùng cho gia đình; thiết bị lọc nước máy sinh hoạt được gắn liền với vòi hoa sen dùng cho 
gia đình; thiết bị lọc nước dùng trong công nghiệp; bộ phận lọc của thiết bị lọc nước máy 
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dùng cho gia đình (bộ lọc nước uống); bộ phận lọc của thiết bị lọc nước dùng trong công 
nghiệp; thiết bị lọc nước máy dùng cho gia đình và thiết bị làm sạch nước dùng trong 
công nghiệp; thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích gia dụng (dùng điện); bộ lọc nước 
của thiết bị làm sạch nước chạy điện dùng cho mục đích gia đình; vòi nước được gắn 
trong nhà bếp (thiết bị vệ sinh); vòi nước được gắn trong phòng tắm (thiết bị vệ sinh); vòi 
nước được gắn liền với bồn rửa bát (thiết bị vệ sinh); vòi nước được gắn với các thiết bị 
khác (thiết bị vệ sinh); vòi nước máy đóng, mở tự động (thiết bị vệ sinh); vòi nước máy 
cùng các bộ phận và linh kiện của chúng (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi 
nước máy (thiết bị vệ sinh); vòi nước máy bằng nhựa (thiết bị vệ sinh); vòi nước máy 
(họng nước) ở đường phố; vòi cho đường ống khác; vòi phun nước (thiết bị vệ sinh); van 
tiết kiệm nước cho vòi hoa sen (thiết bị vệ sinh); hệ thống cung cấp nước; hệ thống ống 
dẫn nước; các linh kiện khác của vòi nước (thiết bị vệ sinh); vòi tắm hoa sen; vòi tắm hoa 
sen có chức năng làm sạch nước; vòi hoa sen có thể kết nối với thiết bị lọc lước dùng cho 
gia đình; vòi tắm hoa sen khác.  

 

 
210) 4-2016-04426 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 9.1.10 
(731) CETUS & GENERAL PRESS INC.   (JP)

4-5-16, Kohinata, Bunkyo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ điều khiển chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn chuyến du lịch; dịch vụ 

liên kết các chuyến đi; đại lý du lịch; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ đóng gói hàng 
hóa; dịch vụ môi giới vận tải.  

 

 
(210) 4-2016-04428 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần F.I.T.E.L.T.E.C  
(VN) 
Số 8/674, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động thông minh; điện thoại IP; máy tính bảng; máy tính xách 
tay; máy vi tính; phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2016-04429 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần F.I.T.E.L.T.E.C  
(VN) 
Số 8/674, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại bao gồm: điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại IP; 
điện thoại để bàn; dây và móc treo trang trí điện thoại di động; pin sạc dự phòng cho điện 
thoại di động.  

 

 
(210) 4-2016-04440 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ & 
thương mại Hoàng Phúc    (VN) 
131 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch bề mặt bên ngoài, bên trong tòa nhà; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; 

mài và đánh bóng sàn bê tông; đánh bóng sàn đá marble, granit.   
 

 
(210) 4-2016-04441 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ & 
thương mại Hoàng Phúc   (VN) 
131 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch bề mặt bên ngoài, bên trong tòa nhà; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; 

mài và đánh bóng sàn bê tông; đánh bóng sàn đá marble, granit.    
 

 
(210) 4-2016-04442 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Vàng, xanh cốm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ & 
thương mại Hoàng Phúc   (VN) 
131 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 

dịch vụ kiểm soát côn trùng, diệt côn trùng, diệt mối, diệt chuột (dịch vụ diệt động vật có 
hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp); dịch vụ diệt cỏ dại.  
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(210) 4-2016-04443 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, vàng đồng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

Herbitech  (VN) 
Số 67, ngõ 373 đường Ngọc Hồi, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-04444 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.24; A26.11.9; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Thanh  (VN)
ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-04448 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, xám, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  
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(210) 4-2016-04460 (220) 25.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, xanh cốm, da cam 
(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 
Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-
ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng đựng tiền (trang phục); đồ đi ở chân; miếng lót bên trong giày; quần 

áo thể thao; quần áo tắm; trang phục cho phần thân dưới cơ thể, cụ thể là quần tây dài, 
quần dài, quần bò, váy, quần đùi; áo choàng cho bác sỹ; váy truyền thống của Hàn Quốc 
(Hanbok); quần lót, quần đùi, quần lửng; áo quây ngực; áo lót ngực bằng silieon; áo 
phông cổ tròn; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; tất ngắn cổ và tất cao cổ; khăn choàng; 
găng tay được làm từ da, da thú hoặc lông thú [trang phục]; miếng đệm ngăn mồ hôi 
[trang phục]; tấm che mắt khi ngủ; vật giữ ấm cổ; găng tay [trang phục] có công nghệ 
cảm ứng với các thiết bị điện tử; mũ (đồ đội đầu); mặt nạ che mặt vào mùa đông [trang 
phục]; thắt lưng [trang phục]; áo mưa.  

 

 
(210) 4-2016-04494 (220) 26.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc Lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2016-04707 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Quốc Bình  (VN) 
246/37 khu phố 1, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê.  
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(210) 4-2016-04708 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH Aurio Lighting 

Việt Nam   (VN) 
226 Hậu Giang, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu chì, cầu dao điện, đèn 

báo hiệu, chấn lưu đèn, rơ le điện, khởi động từ dùng cho các thiết bị điện, bộ đảo điện, 
bóng đèn, máng đèn, chóa đèn, chuôi đèn, đèn led (đèn điết phát quang), đèn com-pắc, 
đèn điện, đèn huỳnh quang, đèn điện cảm ứng, đèn trang trí, đèn ốp tường, đèn chiếu sáng 
dùng trong dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-04709 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 19.9.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

ONEDELI   (VN) 
57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; cửa hàng thức ăn nhanh; quán bún bò; dịch vụ 

cung cấp thức ăn từ nhà hàng; dịch vụ ăn uống.   
 

 
(210) 4-2016-04710 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18; 5.3.20; 24.1.1; 

A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng đậm, nhạt 
(731) Công ty cổ phần Triệu Quốc  

(VN) 
Lô II/11, cụm 1, nhóm CN II, khu công 
nghiệp Tân Bình, đường số 8, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đế giày; đế dép; guốc; san-dal.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1626 

(210) 4-2016-04711 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.3 
(591) Đen, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ MEKONG Sài Gòn  (VN) 
20 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, cụ thể là: vòi nước, vòi hoa sen, van khóa mờ nước, lọc xả hố 

ga, chậu rửa, vòi xịt vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-04712 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  (US)

1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uồng không chứa cồn; bia.  

 

 
(210) 4-2016-04713 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.2.7; A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15; 5.5.19; 

26.1.1; 2.5.2; 17.5.1 
(591) Xanh lam, xanh da trời, đỏ, trắng, hồng, 

vàng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-04714 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty TNHH săm lốp xe Liên 

Phúc  (VN) 
ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp dùng cho xe cộ; săm dùng cho xe cộ; bánh xe cộ; vành bánh của xe cộ; 
thiết bị giảm xóc dùng cho xe cộ; săm cho ốp xe bơm hơi.  

 

 
(210) 4-2016-04715 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-04716 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.7.16 

(731) MONDE NISSIN (THAILAND) CO., 

LTD.   (TH) 
87 All Seasons Place, M Thai Tower, 

22nd Floor, Unit 2202, Wireless Road, 

Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, 
Thailand  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chất chiết xuất từ thịt; trái cây và rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu 

chín; nước quả nấu đông; mứt quả ướt; trái cây được nấu với si-rô hay đường làm món ăn 

tráng miệng; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu, mỡ và chất béo ăn được; sữa chua; sữa chua 
kiểu Hy Lạp; sữa chua có mật ong; sữa chua có hoa quả; thực phẩm trên cơ sở phô mát 

kem (phô mát là chủ yếu); thực phẩm trên cơ sở rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và 
nấu chín (rau được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín là chủ yếu); thực phẩm trên 

cơ sở thảo cỏ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín (thảo cỏ được bảo quản, 

đông lạnh, sấy khô và nấu chín là chủ yếu) không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm trên 
cơ sở thịt (thịt là chủ yếu); thực phẩm trên cơ sở quả hạch đã chế biến (quả hạch đã chế 

biến là chủ yếu); thực phẩm trên cơ sở hạt đã chế biến (hạt đã chế biến là chủ yếu); thực 

phẩm trên cơ sở dầu ôliu (dầu ôliu là chủ yếu).  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo; đá lạnh ăn được; đường; mật ong; 
mật đường; nấm men; bột nở; muối; tương hạt cải; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem 

lạnh; nước xốt để chấm; thực phẩm trên cơ sở gia vị (gia vị là chủ yếu).  
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(210) 4-2016-04717 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.5.1 

(731) SEOUL BROADCASTING SYSTEM 

CO., LTD.  (KR) 

161, Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ di chân; đồ đi chân dành cho các vận động viên; giày chạy bộ; 

giày chơi quần vợt; giày thể thao; giày vải; quần áo luyện tập thể thao; áo thun; mũ lưỡi 

trai (đồ đội đầu).  
 

 
(210) 4-2016-04719 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây, xám bạc 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NEEMTREE  
(VN) 
37/5B ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung 

Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỳ phẩm; mỡ dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng; nước hoa, dầu thơm, 

thuốc đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 05: Thảo dược; dược thảo; dầu y tế; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-04730 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cương   (VN) 
Số 8, ngách 6/54 chợ Ngọc Hà, phường 

Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt mát dùng điện; quạt hơi nước; quạt điều hòa.    
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(210) 4-2016-04731 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.12; A25.7.21; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Vinh  (VN) 
Số 17, ngách 24, ngõ 175 Xuân Thủy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cửa nhôm các loại, cửa nhựa các loại, máy sản xuất cửa nhôm, máy 

sản xuất cửa nhựa, vật liệu xây dựng; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2016-04732 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh nước biển, đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Vinh   (VN) 
Số 17, ngách 24, ngõ 175 Xuân Thủy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm; máy sản xuất cửa nhựa.  
 

 
(210) 4-2016-04733 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 25.1.6; 7.1.1; A6.19.16; A8.1.22; 2.9.1; 

A8.1.24; 24.15.2 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

nước biển, xanh lá cây, trắng, đỏ, nâu, 

vàng, vàng cam 

(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 

Italy  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 

kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 

thoi; kẹo bạc hà; bánh ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm.  
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(210) 4-2016-04734 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FANDI Việt 
Nam  (VN) 
Số 36, ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát.  

 

Nhóm 11: Bếp điện từ, máy hút mùi, bếp ga âm, máy sấy bát, lò nướng, vòi rửa inox, chậu 

rửa inox được gắn cố định.  
 

 
(210) 4-2016-04735 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc và xây dựng AT Việt Nam  
(VN) 
Số 7, ngách 183/1 Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo sơ sinh, quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2016-04736 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc và xây dựng AT Việt Nam  
(VN) 
Số 7, ngách 183/1 Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo sơ sinh, quần áo may sẵn.  
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(210) 4-2016-04737 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 3.4.13; A3.4.14; A3.4.16 
(591) Trắng, đỏ 
(731) CONNAUGHT CASES LIMITED  

(HK) 
Unit 8, 4/F., Block B, Veristrong Ind'l 
Centre, 34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, 
Shatin, N.T., Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); áo vét (trang phục); áo khoác ngoài (trang 

phục); ca vát; áo sơ mi; miếng đệm gót cho giày; nẹp bằng sắt dành cho giày; bộ phận 
chống trượt dùng cho giày; diềm bao quanh mũi cho giày; giày; bít tất ngắn cổ; bộ quần 
áo; đai quần; quần dài; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi.  

 

 
(210) 4-2016-04739 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 18.1.5; 18.1.23; A3.7.24; 3.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch 
FLAMINGO Minh Huy  (VN) 
71 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải.  

 

 
(210) 4-2016-04750 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Đặng Văn Khoa   (VN) 
Số 142, Tổ 1 dãy Cầu Đường, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; hệ thống lọc nước; bình nước nóng; thiết bị nấu 

nướng; lò vi sóng (thiết bị nấu nuớng); nồi cơm điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, các sản phẩm gia dụng cụ thể là hệ thống điều hòa không 
khí, hệ thống lọc nước, bình nước nóng, thiết bị nấu nướng, lò vi sóng, lò sưởi, quạt điện, 
nồi cơm điện, máy giặt, ti vi, tủ lạnh, máy sục ô zôn, bếp hồng ngoại, xe đạp điện, xe máy 
điện, giường, tủ, bàn, ghế, máy bơm nước, máy sấy quần áo, tủ sấy quần áo, lò nướng, 
chổi lau nhà, máy in, máy tính, máy nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống đèn chiếu 
sáng, thiết bị điện, dây điện, trang phục, thiết bị vệ sinh, gạo, bàn là điện, đầu kỹ thuật số, 
loa, âm ly, ấm đun nước, điện thoại bàn, điện thoại di động, máy hút mùi, máy hút bụi, 
máy rửa bát.  
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(210) 4-2016-04751 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Lộc Lâm   (VN) 

65 đường S2, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; ống nói (micro); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đã kỹ thuật số; đầu 

máy hát karaoke; máy thu hình. 
 

 
(210) 4-2016-04752 (220) 29.02.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hạnh  (VN) 
Số 29 ngõ 424, Trần Khát Trân, phường 
phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, các phụ kiện của ô tô, cụ thể két nước ô tô, giàn nóng ô tô, giàn 

lạnh ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-04755 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Việt Hà 
Gia Lai  (VN) 
89 Lạc Long Quân, phường Thắng Lợi, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 
 

(210) 4-2016-04758 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KAISER  (VN) 
3C Phổ Quang, phường 2 ,quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng không; vận chuyển bằng xà lan; vận tải bằng tàu thuyền; môi giới 
vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; vận chuyển 
bằng phà; môi giới vận tải [gửi hàng hóa]; kho hàng hóa; chuyên chở bằng xe tải; thông 
tin về kho bãi; thông tin về vận tải; chuyển phát thư tín; đóng gói hàng hóa; dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ bốc dỡ; vận chuyển bằng phà; vận chuyển 
hàng hóa; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; thuê phương tiện vận tải; vận chuyển bằng 
xà lan; vận tải đường biển; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng 
hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đặt chỗ cho việc vận tải; vận tải đường sông; dịch 
vụ lưu kho.  

 

210) 4-2016-04759 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Maison 
Retail Management 
International  (VN) 
L19-07-09, tầng 19, tòa nhà Vincom 
Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví (bóp) đựng 
tiền, ba lô. 

 
Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc, quần áo, giày dép, thắt lưng (trang phục), ca vát, tất 
(vớ), mũ (nón). 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, quần áo may sẵn, giày dép, thắt lưng, túi xách, 
mắt kính mỹ phẩm, đồ trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ (như: ly, chén, lọ hoa bằng gồm 
sứ, đồ mây tre đan, đồ thổ cẩm, đồ thủy tinh, phù điêu, tượng, bàn ghế, giường, tủ, kệ 
bằng gỗ mỹ nghệ), văn phòng phẩm (như: giấy, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, giấy 
sao chụp, tập, bút, bút xóa, hộp đựng bút, thước kẻ, ghim kẹp cài giấy tờ, tẩy (gôm), sáp 
tô màu, compa, gọt (đồ chuốt) bút chì, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ) đồ dùng 
cá nhân và gia đình (như: mũ nón, va li thời trang, ba lô thể thao, bóp ví, các phụ kiện thời 
trang cá nhân nam nữ như dây thắt lưng, dây đeo trang trí bằng da và vải, cặp đựng máy 
tính xách tay và máy tính bảng, tã giấy cho trẻ em, khăn giấy, khăn ướt, nồi xoong, chảo, 
kim, chỉ, dao, kéo, nồi áp suất, bếp gas, vỉ nướng, ấm nước, bình nước), dụng cụ và đồ 
chơi dành cho trẻ em (như:máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm 
thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, hồ câu cá, thảm bay, ghế bập bênh, nhà bóng, đĩa bay, « 
tô, tàu hỏa, tàu thủy, trò chơi lắp ghép), trang thiết bị y tế (như: bơm, kim tiêm, huyết áp 
kế, nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, máy đo đường huyết), đồ điện lạnh, điện gia dụng (như: tủ 
lạnh, tủ mát, máy điều hòa không khí, máy lọc không khí, máy giặt, đèn và bộ đèn, nồi 
cơm điện, bếp điện - bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy xay thịt, máy rửa chén, 
trang thiết bị và dụng cụ thể thao (như:bóng, vợt, lưới, găng tay, máy chạy bộ điện, xe đạp 
tập thể dục, máy rung toàn thân, máy tập bụng, dàn tạ, ghế tập đa năng), mua bán trang 
thiết bị phục vụ cho ngành hàng không (máy bay, xăng, dầu mỡ bôi trơn). 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động, quán cà phê, 
quán bar, khách sạn. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, các dịch vụ spa, cụ thể: dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ 
làm tóc, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 

 

(210) 4-2016-04770 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng  (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-04771 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng  (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-04772 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng  (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chữc năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-04773 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng   (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-04774 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, xanh nước biển đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần công trình 

Nhà Việt   (VN) 
Số 98, ngõ 96 đường Chợ Hàng, phường 
Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc, các dịch vụ công cộng như đường cầu, thiết bị điện, hóa chất; tư vấn kiến trúc; kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2016-04775 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dược phẩm Nhật Minh  (VN) 
2/3/371 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Buôn bán nước uống đóng chai. 
 

(210) 4-2016-04776 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dược phẩm Nhật Minh   (VN) 
2/3/371 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Buôn bán nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2016-04777 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dược phẩm Nhật Minh   (VN) 
2/3/371 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Buôn bán nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2016-04778 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH DENTI  (VN) 
G1121 tầng 11 tòa nhà The Manor, 91 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (không còn sống); các loài tôm cua ăn được (không còn 

sống); các sản phẩm sữa và các sản phẩm làm từ sữa; trái cây được bảo quản. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm; dịch vụ bán buôn bán lẻ hàng hoá, hàng nông 
lâm thủy hải sản. 

 

(210) 4-2016-04779 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 

(731) Công ty cổ phần HK Hưng 
Vương  (VN) 
Khu 6, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 

nóng không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thiết bị lọc nước và không 

khí dùng cho gia đình và công nghiệp, máy tạo khí ozone và tia cực tím dùng để khử 

trùng, thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng không khí, máy đun nước dùng 

năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2016-04790 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma   (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y (tên dược phẩm sử dụng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-04791 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A20.1.9 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cọ Anh Tuấn  
(VN) 
236/25-236/27 An Dương Vương, 

phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt; lưỡi bào; dụng cụ bằng sắt để sơn lót, quét lớp lót [công cụ cầm tay]; 

bay. 
 

Nhóm 16: Cọ lăn sơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán cọ lăn sơn. 
 

(210) 4-2016-04792 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 24.9.1; 1.15.15; 1.15.21 

(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Cô 
Hai Cẩm  (VN) 
59/6C Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, 

phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình. 
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(210) 4-2016-04793 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH AZUKI  (VN) 
2A Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; dây đeo qua vai bằng da; hộp bằng da thuộc hoặc giả da; cặp đựng giấy 

tờ, tài liệu; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; túi xách tay; túi dết; hộp đựng 

chìa khoá [bằng da thuộc]; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; ví tiền; ba lô; vali; túi đựng 

dụng cụ bằng da thuộc [túi rỗng]; ví đựng danh thiếp; ví bỏ túi. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng; thắt lưng đựng tiền; quần áo da; găng tay hở ngón/bao tay [trang 

phục], quần áo cho người lái xe mô tô; mũ. 
 

 
(210) 4-2016-04794 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 

(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.15.15; 26.5.9 

(591) Xanh nước biển, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Quang Nam  (VN) 
Thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 
 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ; sàn nhựa; sàn gỗ nhựa ngoài trời; ván gỗ nhựa; gạch lát sàn bằng gỗ 

nhựa; vật liệu xây dựng phi kim loại dùng cho trang trí nội ngoại thất. 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bao gồm: sàn gỗ; sàn nhựa; sàn gỗ nhựa ngoài trời; ván gỗ 

nhựa; gạch lát sàn bằng gỗ nhựa; vật liệu xây dựng phi kim loại dùng cho trang trí nội 

ngoại thất. 
 

(210) 4-2016-04796 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 5.7.21 
(591) Đỏ, trắng sữa, nâu đất, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế biến Dừa 
¸ Châu  (VN) 
Lô EI-2, EI-3, EI-4, KCN Giao Long, 
Giai Đoạn II, xã An Phước, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu); hương liệu dùng cho bánh ngọt (tinh 
dầu); tinh dầu. 

 

Nhóm 29: Bơ dừa; chất béo từ dừa; dầu dừa; dừa sấy khô. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 337 tập a (04.2016) 

 

 
1639 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo mềm; chế phẩm ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nước cốt dừa, bột cốt dừa); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2016-04797 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.4.4; 25.5.25; A25.7.21; A1.1.10; 

A1.11.8 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn địa 
ốc Viễn Đông  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, bóng đèn điện; bóng đèn led để chiếu sáng, đèn led để 
chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2016-04798 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Tím, vàng, cam, đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GALAXY Việt 
Nam  (VN) 
Lô 48, khu công nghiệp Quang Minh, thị 
trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống bám bẩn; sơn chống thấm; sơn lót; sơn dầu. 
 

(210) 4-2016-04799 (220) 01.03.2016 

  (441) 25.04.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Tím, vàng, cam, đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GALAXY Việt 
Nam   (VN) 
Lô 48, khu công nghiệp Quang Minh, thị 
trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống bám bẩn; sơn chống thấm; sơn lót; sơn dầu. 
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Phần v 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 
Ngày công bố                    25/4/2016 

Số đơn                               6-2016-00001  

Ngày nộp đơn                   03/02/2016 

Chủ đơn Hội nghề cá Khánh Hòa 

Địa chỉ                              Số 4 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 
Chỉ dẫn địa lý                  Khánh Hòa 

Sản phẩm                         ốc hương 

Tóm tắt chất lượng, 

đặc thù   

a. Tên khoa học: ốc hương Khánh Hòa thuộc loài Babylonia areolata. 

b. Đặc thù của sản phẩm: 

      * Cảm quan: 
- Hình dạng: Vỏ ốc mỏng nhưng chắc chắn, dạng bậc thang, tháp 

vỏ bằng 1/2  chiều dài vỏ; 
- Màu sắc vỏ ốc: Mặt ngoài da vỏ màu trắng có điểm những hàng 

phiến vân màu tím, nâu, nâu đậm hình chữ nhật hoặc hình thoi. 
Các phiến vân trên vỏ cách đều nhau. Mặt trong của vỏ có màu 
trắng sứ. 

- Mùi vị: Có mùi hương thơm tự nhiên đặc trưng như mùi lá dứa 
khi nấu, thịt ốc giòn, có vị ngọt của đạm, gan ốc có vị bùi. 

- Độ cao của vỏ ốc (cm): 5 - 6 
- Khối lượng (g/con): 10-12. 
- Khối lượng ruột ốc (g/con): 4,8- 5,5. 
- Khối lượng tuyến gan tụy  (tạo mùi thơm) (g/con): 1,55-1,87 
- Chỉ số thể trạng CI (mg/g): 145,3-157,1. 

      * Chỉ tiêu lý hóa trong 100g sản phẩm: 
      -  Lipid (%): 2,5 - 2,7; 
      -  Protein (%): 22,4 - 22,9; 
      -  Đường (%): 2,1 - 2,4; 
      -  Tro (%): 5,0 - 5,4; 
      -  Độ ẩm (%): 66,3 - 67,1. 
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Khu vực địa lý                 - Các xã: Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Giã, 
Vạn Hưng, Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; 

- Các xã: Ninh Phú, Ninh Thủy, Ninh Hải, Ninh Phước thuộc 
huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; 

- Xã Cam Thịnh Đông, xã Cam Bình, phường Cam Nghĩa, phường 
Cam Phúc Bắc, phường Cam Phúc Nam, phường Cam Thuận, phường 
Cam Linh thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

 
____________________________________________________________________________ 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2013-02630 37359 25.04.2014 09.03.2016     G06F 3/03 

1-2013-02631 37155 25.03.2014 29.02.2016     G06F 3/03 

1-2013-02683 37161 25.03.2014 04.03.2016     G11B 5/84 

1-2013-02756 36812 25.02.2014 03.03.2016     F02M 23/00 

1-2013-02948 36838 25.02.2014 09.03.2016     F16H 9/00 

1-2013-03450 36657 27.01.2014 22.03.2016     B05B 7/00 

1-2013-03527 38089 25.06.2014 03.03.2016     A23L 1/16 

1-2013-03529 37741 26.05.2014 23.03.2016     G06F 1/32 

1-2013-03630 36979 25.02.2014 22.03.2016     B05B 7/00 

1-2014-02721 39841 27.10.2014 04.03.2016     G06F 21/31 

1-2014-04222 41537 25.03.2015 14.03.2016     B01D 33/00 

1-2014-04443 43586 25.09.2015 02.03.2016     B05B 7/06 

1-2015-00037 42149 25.05.2015 15.03.2016     E21B 43/36 

1-2015-00230 41893 27.04.2015 08.03.2016     B62K 5/10 

1-2015-00347 42846 27.07.2015 14.03.2016     B65D 49/02 

1-2015-00351 42847 27.07.2015 14.03.2016     H04N 7/32 

1-2015-00427 42853 27.07.2015 14.03.2016     B65D 47/40 

1-2015-00692 44049 26.10.2015 04.03.2016     B23B 19/04 

1-2015-00776 42610 25.06.2015 07.03.2016     C07D 401/14 

1-2015-00787 42364 25.05.2015 01.03.2016     A61K 9/28 

1-2015-00795 42617 25.06.2015 07.03.2016     C04B 28/14 

1-2015-00803 42897 27.07.2015 14.03.2016     A61K 31/47 

1-2015-00805 42618 25.06.2015 14.03.2016     A61F 13/49 

1-2015-00811 43249 25.08.2015 02.03.2016     A43D 1/06 

1-2015-00813 42620 25.06.2015 10.03.2016     C07D 487/00 

1-2015-00814 42377 25.05.2015 10.03.2016     A01N 43/64 

1-2015-00815 42378 25.05.2015 10.03.2016     A01N 65/00 

1-2015-00818 42380 25.05.2015 26.02.2016     C07J 71/00 

1-2015-00830 42388 25.05.2015 08.03.2016     G06K 9/00 

1-2015-00862 42628 25.06.2015 26.02.2016     A61K 47/48 

1-2015-00898 42632 25.06.2015 26.02.2016     H02J 7/00 

1-2015-00899 44840 25.12.2015 07.03.2016     B65D 1/10 

1-2015-00902 43260 25.08.2015 23.03.2016     C07D 487/04 

1-2015-00911 43634 25.09.2015 10.03.2016     B01J 19/08 

1-2015-00912 42634 25.06.2015 14.03.2016     C25D 11/04 

1-2015-00934 42638 25.06.2015 01.03.2016     C12N 7/04 

1-2015-00942 43264 25.08.2015 11.03.2016     A61K 38/16 
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1-2015-00955 42644 25.06.2015 16.03.2016     D01G 19/10 

1-2015-00958 43641 25.09.2015 10.03.2016     C12P 7/10 

1-2015-00983 43642 25.09.2015 24.03.2016     C07D 405/14 

1-2015-01002 42653 25.06.2015 16.03.2016     B60J 10/04 

1-2015-01005 44066 26.10.2015 15.03.2016     A61K 9/00 

1-2015-01012 42936 27.07.2015 07.03.2016     C07K 14/605 

1-2015-01022 43645 25.09.2015 17.03.2016     A61K 39/12 

1-2015-01024 43646 25.09.2015 10.03.2016     B01J 19/08 

1-2015-01026 42421 25.05.2015 25.02.2016     H04W 12/06 

1-2015-01027 42939 27.07.2015 25.02.2016     C07C 2/02 

1-2015-01029 42940 27.07.2015 25.02.2016     B02B 1/02 

1-2015-01039 42942 27.07.2015 04.03.2016     H04L 12/16 

1-2015-01051 43278 25.08.2015 17.03.2016     A23L 1/30 

1-2015-01054 43649 25.09.2015 22.03.2016     C07K 16/28 

1-2015-01063 44075 26.10.2015 26.02.2016     H04W 12/04 

1-2015-01088 44846 25.12.2015 10.03.2016     A23L 3/26 

1-2015-01092 42671 25.06.2015 15.03.2016     G01B 11/24 

1-2015-01105 42953 27.07.2015 29.02.2016     H04N 21/4385 

1-2015-01115 42954 27.07.2015 10.03.2016     C07D 487/00 

1-2015-01116 43286 25.08.2015 10.03.2016     A01N 65/00 

1-2015-01121 42955 27.07.2015 08.03.2016     C22C 38/42 

1-2015-01146 42959 27.07.2015 29.02.2016     H04N 21/4385 

1-2015-01159 42685 25.06.2015 01.03.2016     A24F 47/00 

1-2015-01180 43294 25.08.2015 21.03.2016     B22D 41/24 

1-2015-01181 42968 27.07.2015 09.03.2016     C08K 7/22 

1-2015-01183 42691 25.06.2015 08.03.2016     C07D 471/06 

1-2015-01188 42970 27.07.2015 04.03.2016     G05D 23/19 

1-2015-01197 43297 25.08.2015 10.03.2016     A61K 31/535 

1-2015-01228 42985 27.07.2015 03.03.2016     H01L 31/052 

1-2015-01229 42986 27.07.2015 09.03.2016     H04W 12/06 

1-2015-01236 43305 25.08.2015 02.03.2016     C07D 401/14 

1-2015-01237 44476 25.11.2015 29.02.2016     A61K 39/395 

1-2015-01242 44477 25.11.2015 09.03.2016     C01B 3/24 

1-2015-01251 43660 25.09.2015 08.03.2016     G01N 33/569 

1-2015-01252 42988 27.07.2015 24.03.2016     B22D 11/113 

1-2015-01256 43661 25.09.2015 09.03.2016     C12N 9/02 

1-2015-01264 43663 25.09.2015 04.03.2016     C07K 14/435 

1-2015-01268 42993 27.07.2015 24.03.2016     A23G 4/06 

1-2015-01270 42707 25.06.2015 26.02.2016     C10M 177/00 

1-2015-01279 43311 25.08.2015 11.03.2016     C08G 69/28 

1-2015-01291 43319 25.08.2015 16.03.2016     B63B 9/06 

1-2015-01294 42997 27.07.2015 21.03.2016     E04F 13/06 

1-2015-01295 43320 25.08.2015 21.03.2016     F01N 3/20 

1-2015-01317 43002 27.07.2015 18.03.2016     H01B 5/14 

1-2015-01333 43005 27.07.2015 25.02.2016     G01N 25/72 

1-2015-01350 42718 25.06.2015 17.03.2016     G06F 3/01 

1-2015-01356 43333 25.08.2015 22.03.2016     F27B 9/02 

1-2015-01361 43010 27.07.2015 16.03.2016     H02K 7/00 

1-2015-01371 43340 25.08.2015 29.02.2016     H04N 19/46 
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1-2015-01372 43341 25.08.2015 29.02.2016     H04N 19/46 

1-2015-01374 42719 25.06.2015 22.03.2016     H01L 29/786 

1-2015-01377 43012 27.07.2015 09.03.2016     C07C 2/84 

1-2015-01383 43344 25.08.2015 07.03.2016     A61K 9/22 

1-2015-01400 43350 25.08.2015 21.03.2016     A61K 8/24 

1-2015-01403 43676 25.09.2015 25.02.2016     H01M 2/00 

1-2015-01409 43022 27.07.2015 23.03.2016     C07C 237/30 

1-2015-01416 43025 27.07.2015 26.02.2016     E21B 17/042 

1-2015-01419 42723 25.06.2015 10.03.2016     A61K 47/38 

1-2015-01436 44486 25.11.2015 08.03.2016     G01M 3/24 

1-2015-01444 43033 27.07.2015 17.03.2016     G03G 21/10 

1-2015-01459 43683 25.09.2015 10.03.2016     H04N 21/2343 

1-2015-01460 43684 25.09.2015 03.03.2016     H04N 21/2343 

1-2015-01461 43685 25.09.2015 07.03.2016     H04N 21/2343 

1-2015-01462 44487 25.11.2015 08.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01463 44488 25.11.2015 09.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01464 44489 25.11.2015 07.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01465 44490 25.11.2015 07.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01466 44491 25.11.2015 04.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01469 44494 25.11.2015 03.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01475 43686 25.09.2015 11.03.2016     A61K 31/58 

1-2015-01484 43360 25.08.2015 14.03.2016     G06F 3/00 

1-2015-01506 43045 27.07.2015 11.03.2016     G03F 7/075 

1-2015-01522 44859 25.12.2015 15.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01524 44498 25.11.2015 08.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01525 44114 26.10.2015 17.03.2016     H04N 7/26 

1-2015-01526 45747 25.02.2016 08.03.2016     H04N 7/36 

1-2015-01527 43369 25.08.2015 09.03.2016     C07D 495/04 

1-2015-01530 43695 25.09.2015 17.03.2016     H04N 21/435 

1-2015-01533 43696 25.09.2015 24.03.2016     F22B 37/24 

1-2015-01554 43051 27.07.2015 23.03.2016     A01H 1/00 

1-2015-01559 43376 25.08.2015 16.03.2016     A61F 13/15 

1-2015-01581 43705 25.09.2015 07.03.2016     A61K 39/395 

1-2015-01585 43382 25.08.2015 17.03.2016     A61K 47/12 

1-2015-01591 43055 27.07.2015 23.03.2016     A23L 1/29 

1-2015-01627 43399 25.08.2015 11.03.2016     C21B 11/00 

1-2015-01629 43062 27.07.2015 14.03.2016     D21H 17/67 

1-2015-01633 43402 25.08.2015 24.03.2016     C13K 1/00 

1-2015-01658 43717 25.09.2015 22.03.2016     C09D 7/12 

1-2015-01661 43073 27.07.2015 26.02.2016     G06F 17/30 

1-2015-01678 43409 25.08.2015 02.03.2016     A23C 9/13 

1-2015-01689 43083 27.07.2015 29.02.2016     H02G 3/18 

1-2015-01717 44515 25.11.2015 17.03.2016     C07D 213/50 

1-2015-01718 43733 25.09.2015 22.03.2016     C12N 1/20 

1-2015-01719 43734 25.09.2015 22.03.2016     A23C 9/12 

1-2015-01739 43741 25.09.2015 24.03.2016     B23C 5/28 

1-2015-01773 44131 26.10.2015 23.03.2016     B44C 1/26 

1-2015-01822 43437 25.08.2015 26.02.2016     H01G 13/00 

1-2015-01831 43763 25.09.2015 25.02.2016     F16K 1/00 
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1-2015-01889 44887 25.12.2015 03.03.2016     F02D 9/02 

1-2015-01928 43785 25.09.2015 22.03.2016     G01S 19/16 

1-2015-01955 43793 25.09.2015 21.03.2016     C07D 401/14 

1-2015-01966 43797 25.09.2015 24.03.2016     G06F 13/00 

1-2015-02001 43489 25.08.2015 29.02.2016     H02J 3/00 

1-2015-02044 43499 25.08.2015 25.02.2016     C12C 7/06 

1-2015-02047 43820 25.09.2015 21.03.2016     C22C 29/18 

1-2015-02056 43500 25.08.2015 08.03.2016     A61K 8/27 

1-2015-02065 45354 25.01.2016 22.03.2016     A23N 12/10 

1-2015-02068 43826 25.09.2015 03.03.2016     C07K 14/65 

1-2015-02095 44535 25.11.2015 16.03.2016     B01D 53/04 

1-2015-02129 44184 26.10.2015 01.03.2016     C07D 498/04 

1-2015-02160 44192 26.10.2015 23.03.2016     C07D 217/12 

1-2015-02170 43520 25.08.2015 29.02.2016     A01N 43/40 

1-2015-02239 44923 25.12.2015 09.03.2016     F01N 13/08 

1-2015-02297 44217 26.10.2015 21.03.2016     C04B 7/45 

1-2015-02381 44236 26.10.2015 16.03.2016     B65D 1/02 

1-2015-02465 44939 25.12.2015 15.03.2016     C07K 16/28 

1-2015-02488 44266 26.10.2015 21.03.2016     A61K 39/395 

1-2015-02572 43960 25.09.2015 10.03.2016     C07K 7/08 

1-2015-02615 44300 26.10.2015 09.03.2016     C07D 263/57 

1-2015-02675 44322 26.10.2015 17.03.2016     C07C 29/145 

1-2015-03129 45034 25.12.2015 25.02.2016     F23C 10/16 

1-2015-03281 44741 25.11.2015 03.03.2016     A61K 31/137 

1-2015-03634 45861 25.02.2016 16.03.2016     B29C 47/00 

1-2015-03877 46267 25.03.2016 03.03.2016     A61K 31/4965 

1-2015-04086 45286 25.12.2015 23.03.2016     G02F 1/1335 

1-2015-04254 45643 25.01.2016 11.03.2016     A61K 45/06 

1-2015-04255 45644 25.01.2016 11.03.2016     A61K 45/06 

1-2015-04323 45982 25.02.2016 22.03.2016     A61K 36/13 

1-2015-04442 46007 25.02.2016 17.03.2016     C05F 11/00 

1-2015-04657 46356 25.03.2016 14.03.2016     A61F 13/15 

1-2015-04693 46075 25.02.2016 07.03.2016     B65B 9/10 

1-2015-04847 46393 25.03.2016 23.03.2016     B01J 29/08 

2-2014-00005 2551  27.10.2014 23.03.2016     A61L 9/00 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 889/ TB-SHTT, ngày 04/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-01098  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung chủ đơn 

Bổ sung chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các chủ đơn và  tác giả 
khác: 

Tên đầy đủ: Phạm Thị Ngọc Lan 
Địa chỉ: Phòng 102 nhà P6 tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 890/ TB-SHTT, ngày 03/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-01847  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ của chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế CONNOR, Henry, Ray (UK) được 
sửa thành: 

CONNOR, Harry, Ray (UK) 

Flat 6, 22 Trinity Crescent, Edinburgh, EH53EE, United Kingdom 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 893/ TB-SHTT, ngày 04/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2011-02952  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ tác giả 

 Tên và địa chỉ tác giả mới là: 
Tên đầy đủ: Martine Marchand 
Địa chỉ: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l’institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 

Quốc tịch: Bỉ 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 894/ TB-SHTT, ngày 04/02/2016  

(210)  Số đơn: 1-2009-02145  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Maag Automatik GmbH (DE) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1219/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)    Số đơn: 1-2010-03302 (220) Ngày nộp đơn 08/05/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1220/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)    Số đơn: 1-2010-02595 (220) Ngày nộp đơn 27/02/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1225/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-04391 19/06/2013 

1-2014-04393 17/06/2013 

1-2014-04394 24/06/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD.) 
 Phòng 2303, tầng 23, 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Địa chỉ chính xác của chủ đơn là:  

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1227/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2015-00495 08/07/2013 

1-2015-00497 08/07/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD.) 
 Phòng 2303, tầng 23, 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1228/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)    Số đơn: 1-2014-04068 (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1230/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-00957 16/08/2011 

1-2013-01664 01/11/2011 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1616 25th Street, Tuscaloosa, AL 35401, US 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1233/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)    Số đơn: 1-2014-00972 (220) Ngày nộp đơn 26/03/2014 

Mục sửa đổi: Bổ sung tên tác giả 

 Bổ sung 01 tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Vũ Đình Lãm 
Địa chỉ: Viện Khoa học Vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1234/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)    Số đơn: 1-2014-03680 (220) Ngày nộp đơn 04/05/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Lovol Heavy Industry Co., Ltd. (CN) 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1560/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00673 23/03/2009 

1-2011-00809 24/08/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 2. Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

280, Nowon-ro, Buk-gu, Daegu 702-858 Republic of Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1561/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2012-03340 (220) Ngày nộp đơn 09/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1562/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2011-02373 (220) Ngày nộp đơn 01/03/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 MetaActiv Corporation (US) 
 1200 Industrial Road, 9B, San Carlos, California 94070, United States of America 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1563/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2011-02373 (220) Ngày nộp đơn 01/03/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 LiveLeaf, Inc. (US) 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1564/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2011-02373 (220) Ngày nộp đơn 01/03/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1160 Industrial RD, STE 11, San Carlos, CA 94070, United States of America 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1565/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-01666 30/10/2013 

1-2014-02260 30/10/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1566/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2014-01467 (220) Ngày nộp đơn 06/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP Patent Limited) 

Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1567/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2012-02436 (220) Ngày nộp đơn 17/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1568/ TB-SHTT, ngày 09/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2011-01011 (220) Ngày nộp đơn 11/09/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 CATERPILLAR PROPULSION TECHNOLOGY AB (SE) 

 Tärnvägen 15, 475 40 HÖNÖ, Sweden 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1658/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2012-02719 (220) Ngày nộp đơn 15/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Rue de Grand-Chªne 5, 1003 Lausanne, Switzerland 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1659/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2011-00190 (220) Ngày nộp đơn 18/06/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Three Allen Center, 333 Clay Street, Suite 4890, Houston, Texas 77002, USA 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1660/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2015-03630 (220) Ngày nộp đơn 01/10/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 KYB Corporation (JP) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1661/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00573 05/08/2010 

1-2013-02484 03/02/2012 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Biogen MA Inc. (US) 

250 Binney Street, Cambridge, MA 02142, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1662/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2008-01423 (220) Ngày nộp đơn 14/11/2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ của chủ đơn BIOGEN IDEC INC. (US) được sửa thành: 

Biogen Inc. (US) 
 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, United States of America 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1664/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2015-02758 (220) Ngày nộp đơn 20/02/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ của chủ đơn LOOPPAY, INC. (US) được sửa thành: 

Samsung Pay, Inc. (US)  
 3 Van de Graaff Drive, 4th Floor, Burlington, MA 01803, United States of America 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1665/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2015-01678 (220) Ngày nộp đơn 25/10/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ của chủ đơn mới là: 

 ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD. (JP) 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1666/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00957 21/09/2012 

1-2014-01181 11/10/2012 

1-2014-01796 08/10/2012 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

KAKAO CORP. (KR) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1788/ TB-SHTT, ngày 18/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2008-00035 (220) Ngày nộp đơn 08/06/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1920/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2013-03896 (220) Ngày nộp đơn 18/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tokyo Bankers Association Bldg., 1-3-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1921/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2006-01084 04/07/2006 

1-2006-01477 08/09/2006 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1922/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-03441 29/09/2009 

1-2011-03444 12/06/2009 

1-2012-00142 14/06/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
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Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1923/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2013-04088 (220) Ngày nộp đơn 08/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1924/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00803 24/08/2010 

1-2012-02760 14/05/2008 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là (thay đổi chủ do sáp nhập): 

 Takeda GmbH (DE) (Số đăng ký kinh doanh: 701016) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1925/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2012-03095 (220) Ngày nộp đơn 18/10/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, thành phố Trà Vinh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1926/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00699 28/07/2008 

1-2011-00061 10/04/2009 

1-2011-01793 23/10/2009 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1927/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

(210)    Số đơn: 1-2012-03056 (220) Ngày nộp đơn 30/03/2011 

Mục sửa đổi: Tên tác giả, địa chỉ chủ đơn 

 1. Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Thomas HILL  
Địa chỉ: c/o GW Pharmaceuticals Ltd, Sovereign Housem Vision Park, Histon, Cambridge, 
CB24 9BZ, United Kingdom 

 Quốc tịch: Anh  

 2. Địa chỉ chính xác của chủ đơn GW PHARMA LIMITED (GB) là:  
Porton Down Science Park, Salisbury Wiltshire, SP4 0JR, United Kingdom 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1928/ TB-SHTT, ngày 24/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02999 04/11/2011 

1-2011-03139 17/11/2011 

1-2011-03633 27/12/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD.) 
 Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

 

_______________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1235/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)    Số đơn: 2-2012-00220 (220) Ngày nộp đơn 05/10/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1667/ TB-SHTT, ngày 16/03/2016  

(210)    Số đơn: 2-2007-00077 (220) Ngày nộp đơn 28/05/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1236/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)    Số đơn: 3-2014-01729 (220) Ngày nộp đơn 20/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Hòa Bình (VN) 
Tầng 4, sân tập golf Phương Đông, khu Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, 
phố Tân Mỹ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Theo phiếu đề nghị công bố của Phòng KDCN, ngày 24/03/2016 

(210)    Số đơn: 3-2014-01984 (220) Ngày nộp đơn 24/11/2014 

Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 

Bổ sung phương án 2 và phương án 3: 

  

          
 
 

                                                   
                                       2.1                                                         2.2 
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                                                    2.3                                                 2.4 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   2.5                                                     2.6 
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                                                3.5                                                               3.6 
 

 

_______________________ 

 
d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 667/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-02758  (220) Ngày nộp đơn 14/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng 

014 Lô B, chung cư Gò Dầu 2, đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 668/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-13475  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH MasterBrand 

57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 669/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-05932  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là nước thơm dưỡng ẩm làm sáng da, tinh chất làm sáng che vết 
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thâm, kem dưỡng ẩm làm sáng da, kem làm sáng da chống tia UV, kem và dầu thơm làm 
sáng da, sữa rửa mặt làm sáng da, tinh dầu làm sáng da; chế phẩm chăm sóc da không chứa 
thuốc. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 670/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-07196  (220) Ngày nộp đơn 07/04/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn 

Mẫu nhãn mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 671/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-26256  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần VOVOS 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 672/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-26256  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 673/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-28371  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 16, Beonamgongdan 1-Gil, Jochiwon-Eup, Sejong, Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 674/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-28372  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 16, Beonamgongdan 1-Gil, Jochiwon-Eup, Sejong, Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 675/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-28370  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 16, Beonamgongdan 1-Gil, Jochiwon-Eup, Sejong, Korea 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 676/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2012-05378  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Nhóm 35:  

- “Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị và truyền thông” được hạn chế thành 
“Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị” 

- Dịch vụ “Chuẩn bị báo cáo tình hình kinh doanh” được đính chính thành “Chuẩn bị các báo 
cáo tài chính” và hạn chế thành dịch vụ “Lập các báo cáo thống kê kế toán”  

- Loại bỏ dịch vụ “Dịch vụ môi giới hoạt động văn phòng qua mạng internet qua điện thoại di 
động hoặc qua các phương tiện truyền thông khác” 

Nhóm 37: 

- “Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì phần cứng máy tính, máy tính có chứa hệ thống 
phần mềm, phần cứng mạng viễn thông, thiết bị truyền thông điện từ, thiết bị viễn thông 
và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên” được đính chính thành 
“Dịch vụ lắp đặt/cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, 
phần cứng mạng viễn thông, thiết bị truyền thông điện từ, thiết bị viễn thông và dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên” 

- Chuyển dịch vụ “Dịch vụ cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần mềm máy tính và dịch vụ cung 
cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên” từ nhóm 37 sang nhóm 42 và hạn chế thành 
“Dịch vụ cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính và dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ trên” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 677/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-32215  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MEKATRADE Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 678/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-32214  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MEKATRADE Việt Nam 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 679/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-32213  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MEKATRADE Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 680/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-32218  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MEKATRADE Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 681/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-32217  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MEKATRADE Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 682/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-32216  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH MEKATRADE Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 683/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-02111  (220) Ngày nộp đơn 25/01/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH sản xuất điện tử Minh Đăng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 684/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2007-09811  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Astex Pharmaceuticals, Inc. 

_______________________ 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 337 Tập a (04.2016) 

 

 1663

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 685/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-06716  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

- Tách nhóm 16 và dịch vụ “Phát hành ấn phẩm điện tử (trực tuyến), không tải xuống được” 
trong nhóm 41 sang đơn mới 

- Phần sản phẩm/dịch vụ còn lại giữ nguyên 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 686/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-09178  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Xoá bỏ nhóm 35, giữ nguyên nhóm 30 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 687/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-11408  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; ô tô 
buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện và các bộ phận cấu trúc của xe ô tô và xe ô tô 
chạy điện cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền 
động. 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng trong lĩnh vực xe cộ đã qua sử dụng. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 688/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-11407  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; ô tô 
buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện và các bộ phận cấu trúc của xe ô tô và xe ô tô 
chạy điện cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền 
động. 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng trong lĩnh vực xe cộ đã qua sử dụng. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 689/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-24775  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2013 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 06, 37, 42 sang đơn mới, giữ lại nhóm 11 theo đơn 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 690/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-08355  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 91 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 691/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-17259  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tầng 4, tòa nhà Machinco Building, 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 692/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-23013  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 400/8A Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 693/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-24158  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 448 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 694/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-30131  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Phương Bắc và Đồng sự 

 Tầng 05, cao ốc Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 695/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-30131  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 Tầng 3, toà nhà trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, số 12 đường Tân 
Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 696/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2011-20232  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

 Phòng 308-310, tầng 10, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 697/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-20377  (220) Ngày nộp đơn 28/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 698/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-20678  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 299/3A, Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 699/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-10630  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Jl. Holis No. 235, RT/RW. 001/009, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Bandung, Jawa 
Barat, Indonesia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 700/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-30938  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1010 Atlantic Avenue, Alameda, CA 94501 USA 

_______________________ 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 337 Tập a (04.2016) 

 

 1666

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 701/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2011-11519  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 18/F, Maxim's Centre, No.17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 702/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2011-11517  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 18/F, Maxim's Centre, No.17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 703/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-18431  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 216-218 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 704/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2011-11518  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 18/F, Maxim's Centre, No.17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 705/ TB-SHTT, ngày 28/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2012-07078  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 24F.-1, No.386, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung City, Taiwan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 721/ TB-SHTT, ngày 29/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-30132  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Phương Bắc và đồng sự 
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 Tầng 05, cao ốc Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 722/ TB-SHTT, ngày 29/01/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-30132  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tầng 3, toà nhà trung tâm thương mại tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, số 12 đường Tân 
Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1155/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-27754  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 234 Congress Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, United States 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1156/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-11150  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 03/ĐX4-TH, tổ 7, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1157/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-28934  (220) Ngày nộp đơn 20/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 95 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1158/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15215  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 287/9 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1159/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15899  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1160/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-22352  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Thôn Tháp, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1161/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-20099  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tầng 3 tòa nhà Đinh Lê N09, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1162/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-20878  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 05 Hoa Huệ, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1163/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-20636  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 05 Hoa Huệ, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1164/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-20635  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 05 Hoa Huệ, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1165/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-20634  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 05 Hoa Huệ, phường 07, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1166/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-18433  (220) Ngày nộp đơn 15/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 51A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1167/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15934  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1168/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15935  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1169/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15936  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1170/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15937  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1171/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15938  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 87, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1172/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-05217  (220) Ngày nộp đơn 11/03/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 402 toà nhà Maritime Bank, 108 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1173/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-08639  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 24 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1174/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-11151  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 03/ĐX4-TH, tổ 7, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1175/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-28614  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô A5, Cụm công nghiệp Xương Giang II, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1176/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-10757  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 120/29/5A8 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1177/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-29632  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 No.29, Nongye East Road, Zhengzhou City, Henan Province, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1178/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-07031  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 23K Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1179/ TB-SHTT, ngày 25/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2012-24528  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Huỷ bỏ đại diện sở hữu công nghiệp: 

 Công ty TNHH SHTT AL Nguyễn  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1412/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2006-08835  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2006 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ: 

 Nhóm 30: Bánh mì, bánh, mứt kẹo (kẹo), kẹo, bột nở. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1413/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-05572  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty CP tập đoàn THAIGROUP 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1414/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-05456  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty CP tập đoàn THAIGROUP 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1415/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-05455  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty CP tập đoàn THAIGROUP 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1416/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-08077  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1417/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-02756  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm sau khi loại bỏ bớt dịch vụ trong nhóm 42 và nhóm 45 như sau: 

 Nhóm 03: Nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; kem dưỡng da; kem đánh răng; sữa rửa mặt. 

 Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ; thiết kế mẫu quảng cáo; thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế 
website. 

 Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1418/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-02756  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1419/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-02755  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1420/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2012-29218  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T & G (TGVN) 

 Phòng số 05, tầng 15, toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1421/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2012-29218  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Gedung Kalbe JI. Let Jend Suprapto Kav IV, Jak 10510, Indonesia 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1422/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-30376  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1423/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-15430  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1424/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-21879  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH GLOTEK Việt Nam 

 Số 68, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1425/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-04094  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

  

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1426/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16759  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1427/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16755  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1428/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16754  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1429/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16753  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1430/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16752  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1431/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16751  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1432/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16739  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1433/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-16738  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1434/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-29818  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn thứ hai mới là: 

 KAIPING HIMARK SANITARY WARE CO., LTD 

 E2, Neihuan Road, No.3 Industrial Zone, Shuikou, Kaipang City, Guangdong Province, 
China 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1435/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-12734  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty CP tập đoàn THAIGROUP 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1436/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-05574  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty CP tập đoàn THAIGROUP 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1437/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-05573  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty CP tập đoàn THAIGROUP 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1438/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-04093  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1439/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-25572  (220) Ngày nộp đơn 17/09/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1440/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-08295  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1441/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-20059  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1442/ TB-SHTT, ngày 07/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2013-03239  (220) Ngày nộp đơn 21/02/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1486/ TB-SHTT, ngày 08/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-14875  (220) Ngày nộp đơn 30/06/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1487/ TB-SHTT, ngày 08/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-05918  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1252/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2008-16725  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

 407/137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1253/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2008-16725  (220) Ngày nộp đơn 05/08/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Hawaco 

 Phòng 702, số 2 Ngô Quyền, tòa nhà Tung Sing, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1254/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-11447  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 

 Tầng 6, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1255/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-25823  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

 (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1256/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-25823  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Vovos 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1261/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-15084  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông 

 Phòng 2.2, toà nhà Tuấn Minh, 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1263/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-03329  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

 Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1264/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-30427  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Nhan Quốc Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1265/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-19324  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại công nghiệp Thuận Thiên 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1266/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-15742  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH nhựa Hồng Phát-Hofaco 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1267/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-14220  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Kaokao Corp. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1268/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2009-27960  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 KYB Corporation 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1269/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-11949  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH giải trí Thiên Phong 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1270/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-28469  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 15/3 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1271/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-21504  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1272/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-16343  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 266 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1273/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-02327  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 30-32 Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1274/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-01744  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 30-32 Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1276/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-13803  (220) Ngày nộp đơn 19/06/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 91, đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1277/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2011-11520  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 18/F, Maxim's, Centre, No.17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1279/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-30200 30/10/2015 

4-2015-30201 30/10/2015 

4-2015-30202 30/10/2015 

4-2015-30203 30/10/2015 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

94 đường 64, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1280/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-16746 22/07/2014 

4-2014-16749 22/07/2014 

4-2014-16760 22/07/2014 

4-2014-16761 22/07/2014 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1282/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-32662  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

 (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1290/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-26783  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Sông Công Đà Nẵng 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1291/ TB-SHTT, ngày 29/02/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-13542  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 61-63, đường số 1B, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1317/ TB-SHTT, ngày 01/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-26326  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2013 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách đơn sang đơn mới là: 

- Tách nhóm 35 sang đơn số 4-2016-02902 

- Nhóm 30 giữ ở đơn số 4-2013-26326 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1382/ TB-SHTT, ngày 03/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-05585  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2014 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách đơn sang đơn mới là: 
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- Nhóm 03, 06, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22 tách sang đơn số 4-2016-00563 

- Nhóm 37 tách sang đơn số 4-2016-00564 

- Nhóm 12 tách sang đơn số 4-2016-00565 

- Nhóm 09 tách sang đơn số 4-2016-00566 

- Nhóm 07 tách sang đơn số 4-2016-00567 

- Nhóm 05 giữ ở đơn số 4-2014-05585 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1730/ TB-SHTT, ngày 17/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-01566  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2014 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Giới hạn danh mục sản phẩm: 

 Nhóm 03: chế phẩm tạo màu cho tóc dùng cho người làm tóc chuyên nghiệp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1729/ TB-SHTT, ngày 17/03/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-00584  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2014 

Mục sửa đổi: Tách đơn 

Tách đơn sang đơn mới là: 

- Tách nhóm 42 sang đơn số 4-2016-03181 

- Nhóm 41 giữ ở đơn số 4-2014-00584 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 887/TB-SHTT, ngày 04/02/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-04028  (220) Ngày nộp đơn: 20/03/2014 
 

Bên chuyển giao:  
 WAGENER, JEFFERSON, L. (US) 
45 Skyline Drive, Morristown, NJ 07960, USA 
Bên được chuyển giao:  
NISTICA, INC. (US) 
745 Route 202-206, Bridgewater, NJ 08807, United States of America 

 NISTICA, INC. (US) trở thành chủ đơn duy nhất 

 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 888/TB-SHTT, ngày 04/02/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01121 26/10/2010 

1-2014-00913 21/03/2014 

1-2014-02227 04/12/2012 
 

 

Bên chuyển giao:  
 PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
Bên được chuyển giao:  
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 891/TB-SHTT, ngày 04/02/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-01847  (220) Ngày nộp đơn: 29/10/2013 
 

Bên chuyển giao:  
MCDONNELL, FINBAR, GERALD (GB) 
21 Monkton Rise, Guisborough, Cleveland TS 14 6GF, United kingdom 
CONNOR, HARRY, RAY (GB) 
Flat 6, 22 Trinity Crescent, Edinburgh, EH53EE, United Kingdom 
GOHO, RONOJOY (GB) 
91 Church Field Way, Ingleby Barwick, Stockton-on-tees, Durham TS 17 5AW, United kingdom 
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Bên được chuyển giao:  

INVISTA NORTH AMERICA S.μ.R.L (US) 

 Three Little Falls Centre, 2801 Centreville Road, Wilmington, DE 19808, United States of 
America 

 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 892/TB-SHTT, ngày 04/02/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-01847  (220) Ngày nộp đơn: 29/10/2013 
 

Bên chuyển giao:  

 INVISTA NORTH AMERICA S.μ.R.L (US) 
Three Little Falls Centre, 2801 Centreville Road, Wilmington, DE 19808, United States of 
America 
Bên được chuyển giao:  
INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L (CH) 
Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-9000 St. Gallen, Switzerland 

 INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L (CH) trở thành chủ đơn duy nhất 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1217/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01544 03/12/2010 

1-2015-01606 12/11/2013 
 

 

Bên chuyển giao:  
 TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) 
24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
Bên được chuyển giao:  
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. (JP) 
7-1, Kanda Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan 

 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 
 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1218/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-02595 27/02/2009 

1-2010-03302 08/05/2009 
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Bên chuyển giao:  

 ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Aboott Park Road, Abboot Park, IL 60064-6050, USA 

Bên được chuyển giao:  

ABBVIE INC. (US) 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 

 AbbVie Inc. (US) là đồng chủ đơn với AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (DE) 
 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1221/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-00880  (220) Ngày nộp đơn: 31/08/2012 
 

Bên chuyển giao:  
 SMART EDGE INVESTMENTS LIMITED (HK) 
21st Floor, Chinachem Tower, 34-37 Connaught Road, Central, Hong Kong 
Bên được chuyển giao:  
CENTRICAM TECHNOLOGIES LIMITED (GB) 

 C/o Metropolis London, The Power House 70 Chiswick High Road, London W4 1SY, United 
Kingdom 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1222/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-02599  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2012 
 

Bên chuyển giao:  
 MUTRACX B.V. (NL) 
32, Lagedijk NL-5705 BZ Helmond, the Netherlands 
Bên được chuyển giao:  
MUTRACX INTERNATIONAL B.V. (NL) 

 24 De Pinckart, 5674 CC NUENEN, The Netherlands 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1231/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-00957 16/08/2011 

1-2013-01664 01/11/2011 

 
 

Bên chuyển giao:  
 INVENTURE RENEWABLES, INC. (US) 
1616 25th Street, Tuscaloosa, AL 35401, US 
Bên được chuyển giao:  
INVENTURE INTERNATIONAL (PTE) LIMITED (SG) 
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 1 Goldhill Plaza, #03-39 Podium Block, 308899, Singapore 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1569/TB-SHTT, ngày 09/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-01011  (220) Ngày nộp đơn: 11/09/2009 
 

Bên chuyển giao:  
 CATERPILLAR PROPULSION TECHNOLOGY AB (SE) 

Tärnvägen 15, 475 40 HÖNÖ, Sweden 
Bên được chuyển giao:  
CATERPILLAR PROPULSION PRODUCTION AB (SE)  

 Långesand 1, 475 22 Öckerö, Sweden 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1570/TB-SHTT, ngày 09/03/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2015-02593 07/02/2013 

1-2015-02836 06/02/2014 

 
 

Bên chuyển giao:  
 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MECHATRONICS SYSTEMS, LTD. (JP) 
4-22, Wadamiya-dori 5-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0863, Japan 
Bên được chuyển giao:  
MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LTD. (JP) 

 1-8, Sakuragi-cho 1-Chome, Naka-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa 231-0062 Japan 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1571/TB-SHTT, ngày 09/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-01002  (220) Ngày nộp đơn: 22/07/2010 
 

Bên chuyển giao:  
 PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
Bên được chuyển giao:  
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1572/TB-SHTT, ngày 09/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-01932  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2012 
 

Bên chuyển giao:  
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CALPIS CO., LTD. (JP) 
4-1, Ebisu-Minami 2-chome Shibuya-ku, Tokyo 1500022, Japan 
Bên được chuyển giao:  
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (JP) 

 23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, Japan 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1573/TB-SHTT, ngày 09/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2010-03165  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2009 
 

Bên chuyển giao:  
 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) 
9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5338651, Japan 
Bên được chuyển giao:  
AYUMI PHARMACEUTICAL CORPORATION (JP) 

4-12-15, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1669/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-02719  (220) Ngày nộp đơn: 15/04/2011 
 

Bên chuyển giao:  

 SPIROGEN SμRL (CH) 
Rue de Grand-Chªne 5, 1003 Lausanne, Switzerland 
Bên được chuyển giao:  
MEDIMMUNE LIMITED (GB) 

Milstein Building, Granta Park, Cambridge CB21 6GH, England 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1670/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-00190  (220) Ngày nộp đơn: 18/06/2009 
 

Bên chuyển giao:  
 SEAONE MARITIME CORP. (US) 
Three Allen Center, 333 Clay Street, Suite 4890, Houston, Texas 77002, USA 
Bên được chuyển giao:  
SEAONE HOLDINGS, LLC (US) 

Three Allen Center, 333 Clay Street, Suite 4890, Houston, Texas 77002, United States of 
America 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1671/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-00110  (220) Ngày nộp đơn: 10/06/2011 
 

Bên chuyển giao:  
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THERACOS, INC. (US) 
225 Cedar Hill Street, Suite 200, Marlborough, Massachusetts 01752, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
THERACOS SUB, LLC (US) 

225 Cedar Hill Street, Suite 200, Marlborough, Massachusetts 01752, United States of America 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1672/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-02953  (220) Ngày nộp đơn: 01/02/2013 
 

 Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2014-02953 đã được ghi nhận chuyển giao một 
phần quyền từ:  

Bên chuyển giao:  

CENTRE FOR CELLULAR AND MOLECULAR PLATFORMS (C-CAMP) (IN) 
National Centre for Biological Sciences (NCBS-TIFR) G.K.V.K, Bellary Rd Bangalore 560 065 
Karnataka, India 

Bên được chuyển giao:  

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IITM) (IN) 
C/o., The Center for Industrial Consultancy and Sponsored Research, Delhi Avenue, IIT Madras, 
Chennai – 600036, Tamil Nadu, India 

Indian Institute of Technology Madras (IITM) (IN) là đồng chủ đơn với CENTRE FOR 
CELLULAR AND MOLECULAR PLATFORMS (C-CAMP) (IN) 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1673/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-01740  (220) Ngày nộp đơn: 15/11/2012 
 

Bên chuyển giao:  
 MARUZEN PETROCHEMICAL CO., LTD. (JP) 
1-1, Irifune 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8502, Japan 
Bên được chuyển giao:  
METTON AMERICA, INC. (US) 
2727 Miller Cut-Off Road, LaPorte, TX 77571, United States of America 

METTON AMERICA, INC. (US) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1674/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01951 04/08/2008 

1-2009-00262 09/02/2009 

1-2012-00181 09/09/2011 

1-2012-00967 27/08/2010 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 337 Tập A (04.2016) 

 

 
 

1692

1-2012-01290 09/05/2012 

1-2012-01328 14/05/2012 

1-2012-02790 07/09/2011 

1-2012-02909 02/10/2012 

1-2013-00525 25/08/2011 

1-2013-00605 23/09/2011 

1-2013-00624 26/09/2011 

1-2013-00785 26/09/2011 

1-2013-01090 24/10/2011 

1-2013-01091 24/10/2011 

1-2013-02794 09/09/2013 

1-2013-03248 16/10/2013 

1-2013-03249 16/10/2013 

1-2013-03274 17/10/2013 

1-2013-03550 11/11/2013 

1-2013-03569 12/11/2013 

1-2013-03577 13/11/2013 

1-2014-01496 08/05/2014 

1-2014-01997 18/06/2014 

 
 

Bên chuyển giao:  
 PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
Bên được chuyển giao:  
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1675/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-02624 23/08/2013 

1-2013-03939 13/12/2013 

1-2013-04110 29/05/2012 
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Bên chuyển giao:  
 ALSTOM TECHNOLOGY LTD. (CH) 
Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
Bên được chuyển giao:  
ARVOS TECHNOLOGY LIMITED (CH) 
TECHNOPARK Aargau, Badenerstrasse 13, 5200 Brugg, Switzerland 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1676/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-02624 23/08/2013 

1-2013-03939 13/12/2013 

1-2013-04110 29/05/2012 

 
 

Bên chuyển giao:  
 ARVOS TECHNOLOGY LIMITED (CH) 
TECHNOPARK Aargau, Badenerstrasse 13, 5200 Brugg, Switzerland 
Bên được chuyển giao:  
ARVOS INC. (US) 

 3020 Truax Road, Wellsville, New York 14895, United States of America 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1918/TB-SHTT, ngày 24/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-02987  (220) Ngày nộp đơn: 24/04/2010 
 

Bên chuyển giao:  
 BK GlULINI GMBH (DE) 
Giulini Strasse 2 67065 Ludwigshafen, Germany 
Bên được chuyển giao:  
RHENOFLEX GMBH (DE) 

Giulinistrasse 2, 67065 Ludwigshafen, Germany 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1919/TB-SHTT, ngày 24/03/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02999 04/11/2011 

1-2011-03139 17/11/2011 

1-2011-03633 27/12/2011 
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Bên chuyển giao:  
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. (KR) 
314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
Bên được chuyển giao:  
MPLUS CO., LTD. (KR) 

 (Maetandong) 2F, 38, Samsung-ro 168 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
16676, Korea 

_______________________ 
 
 

b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1223/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 3-2014-00782  (220) Ngày nộp đơn: 21/05/2014 
 

Bên chuyển giao:  
 PANASONIC CORPORATION (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
Bên được chuyển giao:  
PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1224/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 3-2014-01512  (220) Ngày nộp đơn: 17/09/2014 
 

Bên chuyển giao:  
 HOMELAND HOUSEWARES, LLC. (US) 
11755 Wilshire Blvd., Ste. 1200, Los Angeles, CA 90025, U.S.A. 
Bên được chuyển giao:  
CAPBRAN HOLDINGS, LLC (US) 

11601 Wilshire Blvd., Suite 2300, Los Angeles, CA 90025, USA 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1677/TB-SHTT, ngày 16/03/2016 

(210)  Số đơn: 3-2015-00643  (220) Ngày nộp đơn: 24/04/2015 
 

Bên chuyển giao:  
 Công ty TNHH Trường Sơn (VN) 
B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  
CELL BIOTECH CO., LTD. (KR) 

50, Aegibong-ro 409 beon-gil, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 415-872, Republic of 
Korea 
 

_______________________ 
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c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 793/TB-SHTT, ngày 01/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-31466  (220) Ngày nộp đơn: 10/11/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Vũ Việt Hải 

Số 116, ngách 41/22 TT Cao su Sao Vàng, đường Khương Đình, phường Thượng Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Nguyễn Thị Hồng Đức 

 Số 149/5/23 TTN17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 795/TB-SHTT, ngày 01/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-02105  (220) Ngày nộp đơn: 26/01/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Hộ kinh doanh Dũng Thanh Đa 

301/31 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Hộ kinh doanh Võ Văn Dũng 

625 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 928/TB-SHTT, ngày 16/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-11642  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH dược phẩm Elios 

291/47 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt) Ltd 

Kalalwala Stop, 20Km Lahore - Jaranwala Road, District Sheikhupura, Pakistan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 929/TB-SHTT, ngày 16/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-28780  (220) Ngày nộp đơn: 16/10/2015 
 

Bên chuyển giao:  
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Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Gió HBRE 

246A Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH H&Brothers Real Estate 

246A Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 930/TB-SHTT, ngày 16/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-17247  (220) Ngày nộp đơn: 02/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh LTT 

29/1 đường Gò Công, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH kinh doanh Chu Phát 

Số 5 Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1034/TB-SHTT, ngày 22/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-09027  (220) Ngày nộp đơn: 16/04/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần Ngư cụ Hải Dương 

51 Liên khu 2-5, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Mạch Tuyết Vĩ Thuận 
220/54 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1237/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2013-30300 20/12/2013 

4-2013-30301 20/12/2013 

4-2013-30302 20/12/2013 
 

 

 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý 

Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH vàng bạc-đá quý Phú Quý 

Số 30 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1238/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-08602  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại Đại Việt  

Số 9, ngách 295/9 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh thương mại Đại Việt 

Nhà B3, ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1239/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-26785  (220) Ngày nộp đơn: 04/11/2014 
 

Bên chuyển giao:  

HLMC Co., Ltd. 

Hiliving Building, 890-16, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-280, Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

IMO Co., Ltd. 

5th Floor, 420, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1240/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-34184  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH Kim Thanh Healthy & Beauty Việt Nam 

Nhà số 6D4 khu biệt thự Ciputra, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

 Phạm Thị Cẩm Thanh 

Nhà số 6D4 Khu biệt thự Ciputra, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1244/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-19046  (220) Ngày nộp đơn: 20/07/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn Thị Kim Hạnh 

192 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty cổ phần Kim và Kim 

84A-86 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1262/TB-SHTT, ngày 29/02/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-15084  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần nhớt Đông Dương 

Số E906C, khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH dầu nhớt Việt Pháp 

1/5 A11, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1293/TB-SHTT, ngày 04/03/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-30736  (220) Ngày nộp đơn: 11/12/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Đào Văn Trường (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Bên được chuyển giao:  

 Xí Nghiệp giấy Thanh Hà 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 
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PHẦN IX 
 

đính chính 
 

a- Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Số đơn: 4-2014-07022               ngày nộp: 03/04/2014 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là:  

Nhóm 35: Mua bán cacao, nước uống đóng chai, trà, cà phê các loại. 

________________________ 

 

Số đơn: 4-2015-29760               ngày nộp: 26/10/2015 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Đúng là:  

Nhóm 25: “miếng đệm, gót dùng cho đồ đi ở chân” sửa thành “miếng đệm gót dùng cho đồ đi ở 

chân”; “áo ngoài; mặc chui đầu” sửa thành “áo ngoài mặc chui đầu”; “đai/quai buộc ghệt di 

chân” sửa thành “đai/quai buộc ghệt đi chân” 

Nhóm 28: “súng hơí ngắn (đồ chơi)” sửa thành “súng hơi ngắn (đồ chơi)”; “Bộ cờ Đame (trò 

chơi)” sửa thành “Bộ cờ Dame (trò chơi)”; “mô hình thu nho của xe cộ” sửa thành “mô hình thu 

nhỏ của xe cộ”; thiếu sản phẩm “bể bơi (đồ chơi)” 

________________________ 

 

Số đơn: 4-2015-29761               ngày nộp: 26/10/2015 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là:  

Nhóm 25: “miếng đệm, gót dùng cho đồ đi ở chân” sửa thành “miếng đệm gót dùng cho đồ đi ở 
chân”; “áo ngoài; mặc chui đầu” sửa thành “áo ngoài mặc chui đầu”;  

Nhóm 35: “giới thiếu/trưng bày sản phẩm” sửa thành “giới thiệu/trưng bày sản phẩm” 

________________________ 

 

Số đơn: 4-2015-25747               ngày nộp: 14/09/2015 

Nội dung đính chính: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là:  

Nhóm 25: “đồ đi chân (trừ ống dùng cho thể thao)” sửa thành “đồ đi chân (trừ giày ống dùng cho 
thể thao)” 

________________________ 
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b- Đính chính ghi nhận sửa đổi, chuyển giao  
 

Số đơn: SĐ1-2015-01319               ngày nộp: 18/11/2015 

Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn số 11550/TB-SHTT, ngày 17/12/2015 

Số đơn đăng ký sáng chế: 1-2015-03347, ngày nộp đơn: 14/02/2014 

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ đơn 

Đúng là:  

Leninskij pr. d.84-1A, pom.16N Saint-Petersburg, 198332, Russian Federation 

________________________ 

 

Số đơn: CĐ3-2015-00131               ngày nộp: 05/06/2015 

Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn số 8012/TB-SHTT, ngày 27/08/2015 

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ đơn 

Số đơn đăng ký kiểu dáng: 3-2015-00047, ngày nộp đơn: 12/01/2015 

Nội dung đính chính: Địa chỉ đúng của bên được chuyển giao 

Đúng là:  

Số T115 Khu TĐC dự án Dốc Hội-Đại học Nông Nghiệp 1, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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